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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 

(51) Phân loại sáng chế quốc tế 

(54) Tên sáng chế 

(57) Tóm tắt sáng chế 

(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 

(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 

(74) Tên của người đại diện SHCN 

(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 

(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 

(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 

(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 

 

 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 

(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 

(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 

(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 

(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 

(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả KDCN 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 

(74) Tên của người đại diện SHCN 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 

Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 

(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(141) Ngày hết hạn hiệu lực 

(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo Thoả ước Madrid 

(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid được gia hạn 

(171) Thời hạn hiệu lực 

(210) Số đơn 

(220) Ngày nộp đơn 

(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(441) Ngày công bố đơn 

(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 

(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 

(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 

(540) Mẫu nhãn hiệu 

(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn hiệu: nhãn hiệu tập thể 

(591) Mầu sắc bảo hộ 

(731) Tên, địa chỉ của người nộp đơn 
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PHẦN i 
 

ĐƠN YÊU CẦU CẤP BẰNG Độc quyền sáng chế 
 
 
(11) 51144 
(21) 1-2014-02645 (51) 7 B26D 5/14, 7/26, B26F 1/34 

(22) 31.03.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/PL2014/000030    31.03.2014 (87) WO2015152740 08.10.2015 
(71) PRZEMYSLOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIAROW PIAP  (PL) 

AI. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, Poland 
(72) ZBOINSKl Mariusz (JP), Piotr Kociel (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Chi tiết tác động của dụng cụ được dẫn động bằng khí giãn nở 

của thuốc súng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chi tiết tác động của dụng cụ được dẫn động bằng khí giãn nở của 

thuốc nổ có buồng đốt, trong đó chi tiết này có dạng hình trụ và trong khoang phía trong 
của thân dạng hình trụ (1) này có một pít tông dịch chuyển (2) được bố trí, và có thân 
(3) được  bao quanh bởi chi tiết mềm dẻo (4), thân (3) có mũi tác động có thể thay thế 
(5) ở cuối, và chi tiết mềm dẻo (4) được đỡ ở một đầu trên pít tông (2) và đầu còn lại 
trên đáy (6) của thân dạng hình trụ (1) mà có một lỗ, thân (3) được dẫn hướng trong lỗ 
này. 
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(11) 51145 
(21) 1-2014-03827 (51) 7 B25B  11/00, G03B  11/04 

(22) 18.11.2014 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.11.2014 
(71) Công ty TNHH Hệ thống Cơ điện Tử Xanh  (VN) 

2841 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phạm Ngọc Huy (VN), Dư Thành Trung (VN), Lê Hữu Mạnh (VN), Nguyễn Hữu Thi 

(VN) 
(74) Trung tâm sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ (IPTC) 
(54) Cơ cấu tháo lắp camera 

  (57)     Sáng chế thuộc lĩnh vực thiết bị phim ảnh, cụ thể đề cập đến cơ cấu tháo lắp nhanh thiết 
bị cân bằng máy quay. Cơ cấu này có ý nghĩa rất quan trọng. Nó giúp người dùng tiết 
kiệm được thời gian tháo lắp với những thao tác rất dễ dàng. Ngoài ra, trong cơ cấu còn 
tích hợp thêm bộ phận an toàn. Khi người dùng quên gạt cam qua để siết chặt thì vẫn 
còn chốt an toàn chặn lại, ngăn cụm chi tiết tiết nối với động cơ trục pan rơi ra khỏi cụm 
chi tiết điều khiển.  
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(11) 51146 
(21) 1-2015-01682 (51) 7 G06Q  50/20 

(22) 16.08.2013 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/KR2013/007408 16.08.2013 (87) WO2014/061909 24.04.2014 
(30) 10-2012-0114105      15.10.2012 KR 
(71) GENIUS FACTORY INC.  (KR) 

A 1506, Champs Elysees Building, 406, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul 135-712, 
Republic of Korea 

(72) LEE, Ju Hwan (KR) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị cung cấp thông tin học tập 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị cung cấp thông tin học tập. Phương pháp 
cung cấp thông tin học bao gồm chủ đề học được phân loại theo các cấp lớp trường công 
bao gồm các bước: (a) hiển thị hình đã xác định trước gồm chủ đề học; (b) khi nhận lựa 
chọn của người dùng về hình, hiển thị thông tin học thuộc chủ đề học đã chọn bằng cách 
chia thông tin học tập theo các cấp lớp; và (c) khi một thông tin học đã chia theo các cấp 
lớp được chọn, cung cấp nội dung học tập thuộc thông tin học đã chọn. Phương pháp và 
thiết bị để cung cấp thông tin học cho phép người dùng học chính thể tiếng Anh và giúp 
đỡ người dùng hiểu và ghi nhớ dễ dàng khái niệm liên quan đến chủ đề học. 
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(11) 51147 
(21) 1-2015-02790 (51) 7 G09B 7/02, G06Q 50/20 

(22) 25.11.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2014/005878     25.11.2014 (87) WO2015/114708 06.08.2015 
(30) 2014-017846     31.01.2014 JP 
(71) FLENS INC.  (JP) 

4-4-2, Ooi, Shinagawa-ku, Tokyo 1400014, Japan 
(72) OBAE, Takahiro (JP), ITO, Fumiatsu (JP), MIYOKAWA, Makoto (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Máy chủ hỗ trợ học tập và hệ thống hỗ trợ học tập 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy chủ hỗ trợ học tập (10) tạo ra, thông qua mạng truyền thông 
(40), thông tin kiểm tra để hiển thị màn hình kiểm tra có vùng hiển thị câu hỏi kiểm tra, 
cột trả lời, và tình trạng tiến trình kiểm tra của sinh viên khác được hiển thị lên thiết bị 
đầu cuối của sinh viên (ví dụ đối với mỗi thiết bị đầu cuối của sinh viên từ (21) đến (23) 
và từ (3l) đến (33) ®−− ược sử dụng bởi sinh viên bao gồm cơ sở dữ liệu thông tin lịch sử 
(12) giúp lưu trữ thông tin lịch sử bao gồm câu hỏi kiểm tra, sinh viên, câu trả lời của 
sinh viên, và điểm số; nhận thông tin sinh viên vừa mới làm bài kiểm tra, tạo ra thông 
tin kiểm tra dựa trên thông tin sinh viên và thông tin lịch sử nhận được; và truyền thông 
tin kiểm tra được tạo ra đến thiết bị đầu cuối của sinh viên. Sáng chế cũng đề cập dến 
công nghệ hỗ trợ học tập mà có thể làm gia tăng động cơ học tập của người dùng được 
đăng ký (sinh viên) và tăng cường hiệu quả học tập.  
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(11) 51148 
(21) 1-2015-03090 (51) 7 D05B  35/00 

(22) 14.02.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/CN2015/073072 14.02.2015 (87) WO2016/004766 A1 14.01.2016 
(30) 201410323666.0      09.07.2014 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.08.2015 
(71) NINGBO SUPREME ELECTRONIC MACHINERY CO., LTD.  (CN) 

No. 528 Jinyuan Road, Investment and Enterprise Central Zone, Yinzhou District, 
Ningbo, Zhejiang 314500, China 

(72) LUO Qian (CN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Máy may dễ thay mẫu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy may dễ thay mẫu, bao gồm đầu máy (1) để may, cơ cấu cấp 
liệu XY và hệ thống điều khiển; đế cấp liệu (2) dùng để lắp mẫu được đặt trên đó trong 
cơ cấu cấp liệu XY, đế cấp liệu (2) này có ít nhất một vị trí lắp mẫu để liên kết mẫu, và 
bộ cảm biến (3a, 3b) dùng để phát hiện mẫu và cơ cấu kẹp chặt dùng để khóa mẫu được 
bố trí tại vị trí lắp mẫu; sau khi bộ cảm biến phát hiện thấy việc đặt mẫu vào vị trí lắp 
mẫu, hệ thống điều khiển sẽ điều khiển cơ cấu kẹp chặt để khóa mẫu đã được đặt vào; 
và hệ thống điều khiển sẽ điều khiển cơ cấu kẹp chặt để nhả mẫu ra sau khi thực hiện 
quy trình may mẫu. 
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(11) 51149 
(21) 1-2015-03139 (51) 7 A22B 5/20 

(22) 27.08.2015 (43) 27.03.2017 
(75) Nguyễn Văn Hòa  (VN) 

677 tổ 19, ấp 6, Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai 
(54) Máy thái thịt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy thái thịt để thái được thịt sống, thịt chín, thịt đông lạnh, thái 
lát dạng sợi, thái lát có độ nghiêng để thái cá ăn gái, thái bì làm chạo, rau củ bao gồm 
dao thái chính (50) được lắp trên trục mô tơ (1) bên trong mặt của cữ (51), cữ (51) được 
bố trí phía sau dao thái chính (50) lắp với trục trượt (7) của bộ phận điều chỉnh cữ (54), 
trong đó bộ phận điểu chỉnh cữ (54) này được bố trí ở phía sau cữ (51), bộ phận dao thái 
phụ (52) được bố trí ở phía sau khe (40) của dao thái chính (50) và cữ (51), bộ phận dao 
thái sợi (56) được bố trí ở phía sau khe (44) của cữ (51), bộ phận khay thái ba mặt được 
lắp trên trục (26) của khung trước (34) và bộ phận chắn được gắn với ổ bi đỡ (38). 
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(11) 51150 
(21) 1-2015-03158 (51) 7 A47J 27/00 

(22) 27.08.2015 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.08.2015 
(71) Công ty TNHH Happy Cook  (VN) 

Số 19 đường 3A, khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
(72) Woi Suk Choi (KR) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Thân nồi ceramic có đáy từ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thân nồi ceramic có đáy từ bao gồm thành nồi và đáy nồi đều được 
tạo kết cấu nhiều lớp, trong đó lớp vật liệu dày ở giữa có tính chất giữ nhiệt và lớp 
ceramic được tráng bên ngoài lớp này tạo cho sản phẩm bóng sáng và chống dính đồ 
chứa bên trong. Trong đó, bên trong của đáy nồi được đặt các viên bi thép có tính chất 
từ tính để sử dụng được nồi này trên bếp từ, giúp sản sinh ra nhiệt năng cao ở đáy nồi, 
lớp đất nung ở chính giữa giúp cho nhiệt được tản đều và từ từ làm cho đồ chứa trong 
nồi được đun nóng đều và vẫn giữ được hương vị tốt. Các viên bi thép được đặt trong các 
lỗ trống có đường kính lớn hơn đường kính của viên bi giúp tạo ra các khoảng trống cho 
viên bi thép khi giãn nở nhiệt để ngăn ngừa việc nứt lớp đất nung khi đáy nồi được đun 
nóng.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
16 

(11) 51151 
(21) 1-2015-03164 (51) 7 C12Q  1/00, C12N  15/00 

(22) 28.08.2015 (43) 27.03.2017 
(71) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội  (VN)

334 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Trịnh Hồng Thái (VN), Đỗ Minh Hà (VN), Nguyễn Thị Tú Linh (VN), Phạm Thị Bích 

(VN), Lê Lan Phương (VN), Nguyễn Thị Hồng Nhung (VN), Tô Thị Vân Anh (VN) 
(54) Kit dùng để xác định đoạn ADN của ty thể bị mất và quy trình 

xác định đoạn ADN của ty thể bị mất nhờ sử dụng kit này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kit dùng để xác định đoạn ADN của ty thể bị mất và quy trình xác 

định đoạn ADN của ty thể bị mất nhờ sử dụng kit này. Quy trình này bao gồm các bước: 
(a) tách chiết ADN từ mẫu bệnh phẩm; (b) thực hiện phản ứng PCR giai đoạn 1; (c) thực 
hiện phản ứng PCR giai đoạn 2; (d) điện di kiểm tra sản phẩm PCR; (e) phân tích kết 
quả; (f) xác định kích thước đoạn ADN của ty thể bị mất bằng phân tích trình tự; và (g) 
xác định mức độ mất đoạn ADN của ty thể bằng phân tích HPLC. 
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(11) 51152 
(21) 1-2015-03167 (51) 7 C12N  1/00,  9/00 

(22) 28.08.2015 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2015 
(75) Nguyễn Việt Hoài  (VN) 

Số 120, phố Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN IP CO., LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất đệm lót vi sinh dùng cho chăn nuôi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất đệm lót vi sinh dùng cho chăn nuôi trong đó quy 
trình này được tiến hành bằng cách kết hợp đan xen các lớp muối ăn và các lớp chất độn 
bao gồm giá thể, đất thịt, chế phẩm vi sinh và nước, khác biệt ở chỗ chế phẩm vi sinh 
hữu ích được tạo ra bằng cách nuôi cấy vi sinh vật trong trong thiết bị phản ứng vi sinh 
được tảo ra ban đầu có độ pH nhỏ hơn 3,5 ở trạng thái không hoạt động, khi chuyển 
sang chế phẩm vi sinh thứ cấp bằng cách thêm nước và dung dịch chất hữu cơ phù hợp, 
số lượng các chủng vi sinh vật trong chế phẩm được nhân lên một cách nhanh chóng và 
trở thành dạng hoạt động mạnh.  
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(11) 51153 
(21) 1-2015-03173 (51) 7 A61B 1/24 

(22) 28.08.2015 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2015 
(71) Phòng thí nghiệm Trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật hệ 

thống  (VN) 
Nhà C6, Trường Đại học Bách khoa - 268 Lý Thường Kiệt, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Huỳnh Quang Linh  (VN), Trần Văn Tiến  (VN), Phạm Thị Hải Miền  (VN) 
(54) Phương pháp soi khoang miệng bằng kỹ thuật quang học 

không tiếp xúc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp soi khoang miệng bằng kỹ thuật quang học không 

tiếp xúc bao gồm các bước: chiếu ánh sáng từ các điốt phát quang (LED) công suất qua 
thấu kính hội tụ, kính phân cực thứ nhất để tạo nguồn sáng phân cực theo một hướng 
đến mô cần quan sát, ánh sáng phản xạ từ bề mặt mô và ánh sáng tán xạ bên trong đi 
ngược trở lại qua hệ phóng đại và qua hệ kính phân cực thứ hai đến camera quan sát, 
hình ảnh soi khoang miệng sẽ được chụp lại và gửi về máy tính, phần mềm trên máy 
tính xử lý, phân tích hình ảnh thu được và lưu lại kết quả. 
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(11) 51154 
(21) 1-2015-03216 (51) 7 B29C  33/42,  70/36 

(22) 01.09.2015 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.09.2015 
(75) CHEN, SHYI-MING  (TW) 

20F-A1, 168 Hoping 1st Road, Kaohsiung, Taiwan 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất vỏ bóng dùng cho bóng chày và bóng 

mềm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vỏ bóng dùng cho bóng chày và bóng mềm, 

trong đó lõi bóng là một trong số các lõi bóng chày và bóng mềm bất kỳ được tạo riêng 
biệt. Lớp vật liệu dạng sợi đồng đều về độ dày được lựa chọn để được gắn vào lõi bóng 
và polyuretan lỏng được sử dụng để thấm toàn bộ vào lớp vật liệu dạng sợi. Lõi bóng 
được thấm sau đó được đặt vào khuôn hình vỏ bóng số 8 mềm hoặc đàn hồi trước khi 
được khóa vào giá đỡ khuôn kim loại. Quá trình gia nhiệt và làm cứng diễn ra và các 
khuôn được tháo để lấy ra quả bóng hoàn thiện, trong đó vỏ bóng polyuretan bao lấy vật 
liệu dạng sợi trở thành một phần liền khối, trong khi bản thân nó liên kết đồng thời một 
cách vững chắc với lõi bóng ở quy trình đúc khuôn. Quả bóng hoàn thiện có vỏ bóng mà 
có một lớp được đúc khuôn có độ dày đồng đều với độ bền và tính ổn định được nâng 
cao. 
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(11) 51155 
(21) 1-2015-03248 (51) 7 B60T 11/04 

(22) 04.09.2015 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:    04.09.2015 
(71) TOH FON MACHINE CO., LTD.  (TW) 

No. 49, Kai-an Rd., Annan Dist., Tainan, Taiwan 
(72) Hong, Kuo Ming (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN IP CO., LTD.) 
(54) Bộ phận phanh của phương tiện giao thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận phanh bao gồm vỏ có phần thứ nhất (3) và phần thứ hai 
(4). Phần thứ nhất (3) có rãnh thứ nhất (3), rãnh thứ hai (31) và lỗ cố định (32). Bộ phận 
kết nối thứ nhất (33) được bố trí di động trong rãnh thứ nhất (3) và được kết nối với dây 
phanh trước (34). Bộ phận kết nối thứ hai (35) được bố trí trong lỗ cố định (32). Dây 
phanh bánh trước (36) được nối với bộ phận kết nối thứ hai (35). Phần thứ hai (4) có chi 
tiết định vị thứ nhất (40), chi tiết định vị thứ hai (41) và chi tiết định vị thứ ba (42). Dây 
phanh sau (43) được nối với chi tiết định vị thứ nhất (40). Dây phanh bánh sau (44) được 
nối với chi tiết định vị thứ hai (41). Chi tiết định vị thứ ba (42) được bố trí di động trong 
rãnh thứ hai (31) của phần thứ nhất (3). Các bánh trước và sau được phanh đồng thời 
bằng cách vận hành tay phanh trái. 
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(11) 51156 
(21) 1-2015-03268 (51) 7 A63B  21/00,  23/00 

(22) 07.09.2015 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.09.2015 
(75) 1. Nguyễn Thị Ngọc Anh  (VN) 

Số 26, ngõ 55, Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

2. Ngô Minh Đức  (VN) 
Đội 4, thôn Đông Yên, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(54) Máy tập thể dục giúp bơm nước và hệ thống lọc sạch nước 
  (57)     Sáng chế đề cập đến máy tập thể dục giúp bơm nước bao gồm: vỏ máy để bảo vệ thân 

máy; các bộ phận bên ngoài vỏ máy gồm bàn đạp được nối với tay cầm để phối hợp 
động tác chân và tay thông qua khớp nối, và tay cầm nối trụ đỡ với bàn đạp; và bộ phận 
bên trong vỏ máy bao gồm puli truyền động thứ nhất, dây đai thứ nhất, puli truyền động 
thứ hai, hộp tốc độ, puli truyền động thứ ba, dây đai thứ hai, puli truyền động thứ tư và 
bơm ly tâm. Đồng thời, sáng chế cũng đề cập đến hệ thống lọc nước sử dụng máy máy 
tập thể dục giúp bơm nước nói trên. 
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(11) 51157 
(21) 1-2015-03291 (51) 7 C02F 11/02 

(22) 08.09.2015 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:     08.09.2015 
(71) Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học  (VN) 

Tầng 2, tòa nhà BIOGROUP - 814/3 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Văn Tri  (VN) 
(54) Quy trình xử lý bùn đỏ trong sản xuất alumin bằng công 

nghệ sinh học có thu hồi dịch kiềm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình xử lý bùn đỏ trong sản xuất alumin bằng công nghệ sinh 

học có thu hồi dịch kiềm bao gồm các bước: 
(i) sản xuất dịch hữu cơ vi sinh có độ pH=3-3,5 bằng cách sử dụng vi khuẩn 
Lactobacillus acidophilus và nấm men Sacharomyses cerevisiae; trong đó, tỷ lệ nhân 
giống là 1/1000, thời gian lên men là 72 giờ, dịch hữu cơ là dịch thải hèm cồn của các 
nhà máy sản xuất rượu cồn; dịch thải sản xuất mỳ chính từ rỉ đường hoặc tinh bột sắn, 
bã thải vỏ dứa và dung dịch hèm rượu còn lên men được sử dụng để sản xuất chất phụ 
gia bê tông BiFi và BiFi-Puzolan; 
(ii) thu hồi dịch kiềm trong bùn đỏ: dùng thiết bị chuyên dùng tách ly tâm hoặc ép 
lượng dịch kiềm chiếm 20% trong bùn đỏ; dịch kiềm có độ pH=11-12 được chuyển làm 
nguyên liệu cho đầu vào để tiết kiệm chi phí mua NaOH trong sản xuất; và 
(iii) xử lý bùn đỏ đã tách nước kiềm: dùng vòi phun dịch hữu cơ vi sinh lên bùn đỏ đã 
tách nước kiềm theo tỷ lệ 5-7%, trộn đều đất đạt pH=7-8 và đẩy lên xe chuyên dùng 
chuyển ra hồ chứa đơn giản. 
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(11) 51158 
(21) 1-2015-03309 (51) 7 G01R 23/00 

(22) 10.09.2015 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.09.2015 
(75) Đỗ Như ý  (VN) 

Ngọa Long, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(54) Thiết bị giám sát, bảo vệ tần số 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị giám sát, bảo vệ tần số cho máy phát điện khi tần số của 
lưới điện dao động ngoài phạm vi cho phép, thiết bị này bao gồm thanh đấu (1), bộ 
chuyển đổi nguồn điện (2), khối chọn kênh tần số (3), bo mạch PCB tần số Hz (4), cầu 
đấu (5), bộ hiển thị led (6), khối thông báo (7) và vỏ thiết bị. Theo đó, trước khi hoà 
máy phát điện vào lưới và quá trình làm việc, tần số máy phát luôn được giám sát qua hệ 
thống hiện thị led, nếu có sự dao động tần số ngoài phạm vi cho phép thiết bị sẽ báo 
đèn, còi cho người vận hành biết và gửi tín hiệu đến máy cắt để tác động nhờ vậy bảo vệ 
máy phát khỏi sự dao động của tần số. 
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(11) 51159 
(21) 1-2015-03324 (51) 7 G01N  27/26, G01R  19/00, H01M  

4/137 
(22) 10.09.2015 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.09.2015 
(71) Phòng thí nghiệm công nghệ Nano - Đại học quốc gia thành phố 

Hồ Chí Minh  (VN) 
Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

(72) Đoàn Đức Chánh Tín (VN), Đặng Mậu Chiến (VN), Tô Diễn Thiện (VN), Nguyễn 
Vĩnh Sơn Tùng (VN), Lê Nguyên Ngân (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp đo nồng độ oxy hòa tan bằng cách sử dụng điện 

cực phủ màng mỏng polyme dẫn điện 
  (57)    Phương pháp đo nồng độ oxy hòa tan bằng cách sử dụng điện cực phủ màng mỏng 

polyme dẫn điện đóng vai trò là điện cực làm việc và điện áp áp vào 2 điện cực làm việc 
và điện cực đối thay đổi để làm phân cực 2 điện cực và sinh ra một dòng điện; các phân 
tử ôxy hòa tan trong dung dịch điện ly bị khử ở cực âm tạo thành điện tích di chuyển từ 
cực âm đến cực dương; càng nhiều ôxy hòa tan trong dung dịch thì cường độ dòng điện 
sinh ra càng lớn và việc xác định nồng độ oxy hòa tan dựa vào giá trị cường độ dòng 
điện đỉnh khử ở điện thế - 0,03V trong kết quả đo quét thế vòng tuần hoàn. 
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(11) 51160 
(21) 1-2015-03365 (51) 7 C09K , A47C  

(22) 14.09.2015 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:    14.09.2015 
(71) 1. Lê Thị Ngọc Ánh  (VN) 

Số 58, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

2. Trần Lê Anh  (VN) 
Số 58, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(72) Trần Lê Anh (VN) 
(54) Ghế thư giãn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ba loại ghế thư giãn là ghế thư giãn đứng, ghế thư giãn nằm, và ghế 
thư giãn ngồi tương ứng với ba giai đoạn nghỉ ngơi, các ghế thư giãn này bao gồm các 
phần chính là phần khung (1.1, 2.1, 3.1) và tấm bề mặt lưng tựa (1.2, 2.2, 3.3), đối với 
loại ghế thư giãn nằm còn có thêm phần mái che đa năng (3.2). Tấm bề mặt lưng tựa 
(1.2, 2.2, 3.3) có kết cấu đặc biệt sẽ giúp người sử dụng có thể thư giãn một cách triệt 
để. 
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(11) 51161 
(21) 1-2015-03390 (51) 7 A62C 35/00 

(22) 15.09.2015 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.09.2015 
(71) Đinh Văn Thắng  (VN) 

Số nhà 17 ngõ 57 đường Phạm Thận Duật, phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình, 
tỉnh  Ninh Bình 

(72) Đinh Văn Thắng (VN) 
(54) Hệ thống van chữa cháy tự động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống van chữa cháy tự động sẽ tự động phun nước chữa cháy để 
dập tắt các đám cháy khi xảy ra cháy, không sử dụng điện năng, không dùng cảm biến 
điện, lắp độc lập, hay theo cụm. Khi xảy ra cháy, nhiệt độ sẽ làm cho màng PE bị nóng 
chảy hoặc dãn rách làm cho khóa van mở lò xo trong hệ thống van chữa cháy tự động sẽ 
đẩy cần khóa nắp van mở rộng làm cho nắp van tụt xuống tạo khe hở để nước phun ra 
dập tắt đám cháy. 
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(11) 51162 
(21) 1-2015-03398 (51) 7 C01B  33/00,  33/113, C02F  1/00,  

1/28 
(22) 15.09.2015 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.09.2015 
(71) Viện nước, tưới tiêu và môi trường  (VN) 

2/165 Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Trọng Việt (VN), Trần Hưng (VN), Phạm Đình Kiên (VN) 
(54) Lõi lọc sứ xốp được sản xuất từ trấu, quy trình sản xuất, 

phương pháp và hệ thống thiết bị lọc nước sử dụng lõi lọc sứ 
xốp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lõi lọc sứ xốp được sản xuất từ trấu, một nguyên liệu sẵn có và rẻ 
tiền tại Việt Nam, quy trình sản xuất lõi lọc này, phương pháp và hệ thống thiết bị lọc 
nước sử dụng lõi lọc sứ xốp này. Cụ thể hơn, phương pháp và hệ thống thiết bị lọc theo 
sáng chế sử dụng lõi lọc có kích thước tế vi đủ lớn mà có thể cho phép khoáng chất có 
ích có trong nước đi qua được và loại bỏ các chất bẩn mà không cần áp lực nước đầu vào 
lớn 
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(11) 51163 
(21) 1-2015-03431 (51) 7 A47J 37/06 

(22) 17.09.2015 (43) 27.03.2017 
(71) HUNG-MING LIN  (TW) 

No. 1, Ln. 230, Chongsyue Rd., East Dist., Tainan City, Taiwan 
(72) Tsun-Wei LIN (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy chế biến thực phẩm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy chế biến thực phẩm gồm có chi tiết hình ống (5); trục đỡ (6) 
được luồn vào chi tiết hình ống (5) có phần dẫn hướng ở đầu vào (611), phần nghiền vụn 
(612), phần nghiền nát (613), phần kéo dài (614), phần dẫn hướng ở lối ra (615); ren 
dẫn hướng (62) được quấn theo kiểu xoắn ốc xung quanh phần dẫn hướng ở đầu vào 
(611); ren nghiền vụn (63) được quấn theo kiểu xoắn ốc xung quanh phần nghiền vụn 
(612); và các ren nghiền nát (64) cách nhau kéo dài kiểu xoắn ốc từ phần nghiền nát 
(613) tới phần dẫn hướng ở lối ra (615). Trong đó, ren dẫn hướng (62) có các đoạn vòng 
thứ nhất (621) và thứ hai (622) kéo dài kiểu xoắn ốc một vòng xung quanh phần dẫn 
hướng ở đầu vào (611). Đoạn vòng thứ nhất (621) có chiều cao của ren nhỏ hơn chiều 
cao của đoạn vòng thứ hai (622). 
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(11) 51164 
(21) 1-2015-03447 (51) 7 F26B 3/00 

(22) 18.09.2015 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.09.2015 
(71) Công ty TNHH Kỹ nghệ Nhiệt & Môi trường Ca xe  (VN) 

118/8 khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 
(72) Hứa Thị Huần (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Hệ thống và quy trình sấy gỗ bằng năng lượng mặt trời kết 

hợp với máy hút ẩm và dàn nhiệt hơi nước 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống sấy gỗ bằng năng lượng mặt trời với máy hút ẩm và dàn nhiệt 

hơi nước là một hệ thống thiết bị sấy đa năng điều hành sấy theo công nghệ sấy mới: 
sấy hai cấp và kết hợp nhiều phương pháp sấy: sấy năng lượng mặt trời, sấy ngưng tụ ẩm 
và sấy hơi nước. Quy trình bao gồm ba giai đoạn: sấy đẳng tốc bằng năng lượng mặt trời 
kết hợp với máy hút ẩm, sấy giảm tốc bằng năng lượng mặt trời và sấy hơi nước và sấy 
tăng tốc bằng hơi nước. Hệ thống sấy bằng năng lượng mặt trời bao gồm bộ phận lấy 
sáng, bộ phận hấp thụ bức xạ mặt trời, buồng sấy, hệ thống trao đổi nhiệt và xả ẩm và hệ 
thống điều khiển. 
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(11) 51165 
(21) 1-2015-03502 (51) 7 B32B  037/06, B29D  035/04 

(22) 23.09.2015 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.09.2015 
(75) TSANG-YI HSU  (TW) 

NO.11, LN. 395, SINSHENG RD., JIALI DIST., TAINAN CITY, TAIWAN 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Màng dính nóng chảy và kết cấu màng dính nóng chảy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng dính nóng chảy (1) bao gồm tấm màng (11) có độ dày nhất 
định gồm các lỗ rỗng (12) không đều nhau. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến kết cấu màng dính nóng chảy bao gồm màng bảo vệ 
(2) được đặt lên một mặt của màng dính nóng chảy (1) và mặt còn lại của màng dính (1) 
được phủ lớp hoa văn bằng mực (4) bằng cách in lưới, lớp nền được đặt lên bề mặt của 
màng dính nóng chảy (1) theo mẫu hoa văn bằng mực này, trong đó các hoa văn bằng 
mực thấm vào trong màng dính (1) qua các lỗ rỗng (12), sau đó, màng dính nóng chảy 
(1), màng bảo vệ (2) và lớp nền được cố định và được ghép với nhau bằng cách ép nóng 
để các lỗ rỗng (12) có trên màng dính nóng chảy (1) được bịt lại để giữ mực (41) được 
thấm trong đó. 
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(11) 51166 
(21) 1-2015-04025 (51) 7 H02N  6/00, H02B  99/00 

(22) 20.10.2015 (43) 27.03.2017 
(30) 10-2015-0133010 21.09.2015 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.10.2015 
(71) Hyosung Powertec Co., Ltd.  (KR) 

11, Sinbukjeong-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, 50571, Republic of Korea 
(72) HEO, Kwang Sik (KR), NHO, Eui Cheol (KR), BAE, Jongu (KR), JEONG, Jaeheon 

(KR), KIM, Haksoo (KR), PARK, Cheolmin (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị cung cấp điện ghép lai có ứng dụng sự phát điện bằng 

năng lượng mặt trời 
  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị cung cấp điện ghép lại có ứng dụng sự phát điện bằng năng 

lượng mặt trời. Thiết bị cung cấp điện ghép lai có ứng dụng sự  phát điện bằng năng 
lượng mặt trời bao gồm máy phát điện bằng năng lượng mặt trời (100) để phát điện từ 
ánh sáng mặt trời; khối ắc-quy (200) để lưu trữ và cung cấp năng lượng điện; mạch cung 
cấp điện (300) để kết nối điện máy phát điện bằng năng lượng mặt trời (100), khối ắc-
quy (200), khối tải (10) mà sử dụng năng lượng điện, và khối điện thương mại (20) mà 
cung cấp năng lượng điện thương mại; và bộ điều khiển cung cấp điện (400) điều khiển 
mạch cung cấp điện (300) cung cấp năng lượng điện đến ít nhất một trong khối ắc-quy 
(200), khối tải (10), và khối điện thương mại (20) từ máy phát điện bằng năng lượng mặt 
trời (100), cung cấp năng lượng điện đến ít nhất một trong khối tải (10) và khối điện 
thương mại (20) từ khối ắc-quy (200), hoặc cung cấp năng lượng điện đến ít nhất một 
trong khối ắc-quy (200) và khối tải (10) từ khối điện thương mại (20). 
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(11) 51167 
(21) 1-2015-04074 (51) 7 H04M  1/02 

(22) 23.10.2015 (43) 27.03.2017 
(30) 10-2015-0131459           17.09.2015   KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.10.2015 
(71) KHVATEC CO., LTD.  (KR) 

53-12, 1 gongdan-ro 10-gil, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, 730-906, Republic of Korea 
(72) MIN, Seungki  (KR), PARK, Taikwang (KR), SONG, Youngheon (KR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất kết cấu khung cho thiết bị đầu cuối di 

động 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất kết cấu khung cho thiết bị đầu cuối đi động 

mà có thể tách kết cấu khung kim loại thành một phần gia công và một phần đúc để 
giảm thiểu gia công và tăng năng suất và chất lượng của kết cấu khung. Phương pháp 
sản xuất kết cấu khung cho thiết bị đầu cuối di động bao gồm: bước sản xuất khung để 
sản xuất khung kim loại bằng cách gia công vật liệu kim loại; và bước tạo liền khối giá 
đỡ kim loại trên phần bên trong của khung kim loại bằng cách chèn khung kim loại vào 
trong khuôn thứ nhất và bơm kim loại nóng chảy. 
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(11) 51168 
(21) 1-2015-04414 (51) 7 A47J  43/20 

(22) 18.11.2015 (43) 27.03.2017 
(30) 2015-177097           08.09.2015    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.09.2016 
(71) BENRINER CO., LTD.  (JP) 

101-10, 2-Chome, Tada, Iwakuni-shi, Yamaguchi, Japan 
(72) Hajime YAMAMOTO  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dụng cụ thái 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ thái mà thái vật cần thái có độ dày đồng đều và có thể 
được sử dụng một cách vệ sinh. Dụng cụ thái bao gồm khung được làm bằng nhựa mà 
đỡ cả hai đầu của lưỡi cắt, tấm đỡ có thể dịch chuyển được làm bằng nhựa được gắn vào 
khung để có thể lên và xuống, các chi tiết gia cố thứ nhất được làm chìm trong khung, 
chi tiết gia cố thứ hai được làm chìm ở một đầu của chi tiết đỡ có thể di chuyển theo 
chiều rộng, và chi tiết gia cố thứ ba được làm chìm ở đầu kia. Các chi tiết gia cố thứ 
nhất, chi tiết gia cố thứ hai và chi tiết gia cố thứ ba hấp thụ ứng suất uốn tác động lên 
dụng cụ thái, 
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(11) 51169 
(21) 1-2015-04564 (51) 7 H04N  7/32 

(62) 1-2011-03573   
(22) 23.06.2010 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2010/060605      23.06.2010 (87) WO2011/001865 A1 06.01.2011 
(30) 2009-156563      01.07.2009 JP 

2009-244753      23.10.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.11.2015 
(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan 
(72) SATO Kazushi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp xử lý ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp xử lý ảnh cho phép thực hiện khử nhiễu 
theo các ảnh và các tốc độ bit. 
Bộ thiết lập lọc thông thấp (93) thiết lập, từ các hệ số lọc được lưu giữ trong bộ nhớ hệ 
số lọc lắp sẵn bên trong (94), hệ số lọc tương ứng với thông tin chế độ dự báo trong và 
tham số lượng tử hóa. Bộ thiết lập ảnh lân cận (81) sử dụng hệ số lọc được thiết lập bởi 
bộ thiết lập lọc thông thấp (93) để xử lý lọc các giá trị điểm ảnh lân cận của khối hiện 
tại từ bộ nhớ khung (72). Bộ tạo ảnh dự báo (82) thực hiện dự báo trong có sử dụng các 
giá trị điểm ảnh lân cận được xử lý lọc, từ bộ thiết lập ảnh lân cận (81), và tạo ảnh dự 
báo. Ví dụ, sáng chế có thể áp dụng được cho thiết bị mã hóa ảnh để thực hiện mã hóa 
bằng định dạng H.264/AVC. 
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(11) 51170 
(21) 1-2015-04568 (51) 7 H01L  27/115,  21/8247 

(22) 25.06.2013 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2013/047622       25.06.2013 (87) WO2014/209284 31.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  04.11.2016 
(71) INTEL CORPORATION  (US) 

2200 Mission College Boulevard MS: RNB-4-150, Santa Clara, California 95052, 
United States of America 

(72) CHANG, Ting (TW), JAN, Chia-Hong (US), HAFEZ, Walid M. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) ¤ nhớ có vùng điện tích cô lập và phương pháp sản xuất 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các ô nhớ có vùng điện tích cô lập và phương pháp sản xuất các « 
nhớ có vùng điện tích cô lập. Ví dụ, thiết bị bộ nhớ bẫy điện tích không khả biến bao 
gồm lớp nền có vùng kênh, vùng nguồn và vùng thoát. Chồng cực cổng được bố trí trên 
lớp nền, trên vùng kênh. Chồng cực cổng bao gồm lớp điện môi đường hầm được bố trí 
trên vùng kênh, vùng bẫy điện tích thứ nhất và vùng bẫy điện tích thứ hai. Các vùng này 
được bố trí trên lớp điện môi đường hầm và cách nhau một khoảng. Chồng cực cổng 
cũng bao gồm lớp điện môi cô lập được bố trí trên lớp điện môi đường hầm và giữa 
vùng bẫy điện tích thứ nhất và vùng bẫy điện tích thứ hai. Lớp điện môi cổng được bố trí 
trên vùng bẫy điện tích thứ nhất, vùng bẫy điện tích thứ hai và lớp điện môi cô lập. Điện 
cực cổng được bố trí trên lớp điện môi cổng. 
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(11) 51171 
(21) 1-2015-04573 (51) 7 H01L  21/301 

(22) 13.04.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/KR2015/003655 13.04.2015 (87) WO2015/167142 05.11.2015 
(30) 10-2014-0051604      29.04.2014 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.11.2015 
(71) HYOSUNG CORPORATION  (KR) 

119, Mapo-daero Mapo-gu Seoul 121-720, Republic of Korea 
(72) CHOI, Yong Je  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Dây kim loại đơn dạng sóng dùng để cắt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dây kim loại đơn dạng sóng dùng để cắt. Dây kim loại đơn dạng 
sóng bao gồm dây kim loại đơn được tạo thành bằng cách mạ thép carbon bằng đồng 
thau và có đường kính d. Một số các dạng sóng được đưa vào các dây kim loại đơn theo 
hướng dọc của chúng. Các dạng sóng được bố trí trong một hoặc nhiều mặt phẳng. 

Đường kính d và độ giãn dải ε của dây kim loại đơn, mà dạng sóng được đưa vào, và 

chiều cao h và thời gian p của các dạng sóng được cấu hình để đáp ứng điều kiện dưới 
đây:  

0,1 mm ≤ ε x P mm ≤ 15 mm  

0,15 x h mm ≤ ε x d mm ≤ 0,75 x h mm 

trong đó ε (độ giãn dài) là độ giãn / độ giãn tại điểm gãy dưới một tải trong một phạm vi 
từ 5 đến 30N. 
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(11) 51172 
(21) 1-2015-04635 (51) 7 C12N  1/21,  15/52, C12P  13/06 

(22) 22.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/KR2015/006307 22.06.2015 (87) WO2015/199396 30.12.2015 
(30) 10-2014-0076779      23.06.2014 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.12.2015 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  (KR) 

330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 100-400, Republic of Korea 
(72) KIM, Hyun Ah (KR), SEO, Ju Hee (KR), SHIN, Yong Uk (KR), KIM, So Young 

(KR), KIM, Sang Kyoum  (KR), NA, Kwang Ho (KR), BAE, Jee Yeon (KR), SON, 
Sung Kwang (KR), YOO, Hye Ryun (KR), CHOI, Jin Geun (KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vi sinh vật sản xuất O-axetyl homoserin và phương pháp sản 

xuất O-axetyl homoserin bằng cách sử dụng vi sinh vật này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vi sinh vật Escherichia sp. Sản xuất O-axetyl homoserin, và phương 

pháp sản xuất O-axetyl homoserin với hiệu suất cao bằng cách sử dụng vi sinh vật này.  
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(11) 51173 
(21) 1-2015-04685 (51) 7 G02B  27/22 

(22) 08.12.2015 (43) 27.03.2017 
(30) EP15152505.2 26.01.2015 EP 
(71) SCHREDER  (BE) 

rue de Lusambo 67, Bruxelles, 1190, Belgium 
(72) Luigi DONATO (IT), HervÐ DAMOISEAU (BE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Môđun điôt phát sáng và phương pháp lắp ghép môđun này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mô-đun LED (500) và phương pháp gắn kến các mảng thấu kính 
thứ cấp trên các mảng đi-ốt phát sáng trên bảng mạch in để tạo thành mô- đun LED như 
vậy. Trong mô-đun LED (500), khối mảng thấu kính (400) được gắn với bảng mạch in 
(110). Bộ phận lắp ghép mảng thấu kính (400) bao gồm mảng thấu kính silicon cấu trúc 
tự do (210) được gắn trên giá thấu kính (410) bằng cách căn chỉnh thông qua các lỗ căn 
chỉnh trên giá thấu kính và các lỗ căn chỉnh trên mảng thấu kính dạng tự do để khớp với 
chốt trên mảng cấu trúc tự do với các khe tương ứng trên giá thấu kính. Khối (400) được 
định vị chính xác, trong mặt phẳng x-y, trên bảng mạch in (110) bằng sự ăn khớp của 
các chốt định vị được tạo trên mặt của mảng thấu kính dạng tự do với các khe tương ứng 
được tạo trên bảng mạch in và được giữ trong vị trí chính xác bằng các chốt giữ giữ 
(450, 460) được gắn liền trên giá thấu kính (410) xuyên qua các khe (250, 260) tương 
ứng trong mảng thấu kính dạng tự do (210) và trong các lỗ tương ứng (150, 160) được 
tạo trong bảng mạch in (110). Các chốt định vị được tạo hình để cho phép các thay đổi 
nhiệt do phạm vi nhiệt độ hoạt động của mô-đun LED (500). 
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(11) 51174 
(21) 1-2015-04691 (51) 7 C23C 22/00, G01N 21/65 

(22) 09.12.2015 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.12.2015 
(71) Viện Vật lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

(VN) 
Số 10 phố Đào Tấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(72) Nghiêm Thị Hà Liên (VN), Nguyễn Văn Khá (VN), Vũ Dương  (VN) 
(54) Quy trình chế tạo màng vàng trên đế thủy tinh  

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình đơn giản để tạo ra các màng nano vàng có độ gồ ghề và 
độ dày màng chính xác trong khoảng từ 10 đến 40nm trên các đế thuỷ tinh phẳng. Màng 
vàng được tạo ra bằng phương pháp hóa học. Các đế thủy tinh trước tiên được xử lý để 
tạo ra một lớp phân tử kết dính có chứa nhóm chức amin có khả năng gắn kết với các hạt 
vàng. Các hạt nano vàng với kích thước trong khoảng từ 3 đến 15nm được gắn lên đế 
thủy tinh này để làm mầm phát triển lớp màng vàng tạo ra độ gồ ghề cho màng. Các 
màng mỏng vàng phát triển trên đế thủy tinh được điều khiển độ dày mong muốn tại 
nhiệt độ phòng trong khoảng thời gian khoảng 20 phút qua việc kiểm soát: nồng độ tiền 
chất HAuCl4, độ pH của dung dịch phản ứng, sử dụng tác nhân khử là alđêhyt formic. 
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(11) 51175 
(21) 1-2015-04790 (51) 7 H04W 92/20, G06F 3/048 

(22) 20.06.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/CN2014/080410       20.06.2014 (87) WO2015/192375 23.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.12.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) WU, Gang (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị và phương pháp hiển thị giao diện ứng dụng và thiết bị 

điện tử 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp thiết bị hiển thị giao diện ứng dụng, và thiết bị điện tử. 

Phương pháp hiển thị giao diện ứng dụng gồm: thu thập, bằng thiết bị điện tử khi hiển 
thị giao diện tương ứng với ứng dụng thứ nhất, hoạt động nhập vào thứ nhất của người 
dùng; và hiển thị đồng thời, theo thông tin tương quan định trước khi hoạt động nhập 
vào thứ nhất là hoạt động định trước thứ nhất, giao diện tương ứng với ứng dụng thứ 
nhất và giao diện tương ứng với ứng dụng thứ hai, trong đó thông tin tương quan được sử 
dụng để chỉ báo rằng ứng dụng thứ hai là ứng dụng tương quan với ứng dụng thứ nhất. 
Theo các phương án thực hiện sáng chế, trên giao diện ứng dụng hiện được mở, ứng 
dụng được trình bày trên màn hình được xác định theo hoạt động nhập vào thứ nhất của 
người dùng và thông tin tương quan định trước, và giao diện tương ứng với ứng dụng 
được hiển thị, triển khai kết nối liên tục giữa các ứng dụng, và cải thiện độ linh hoạt của 
tương tác giữa các ứng dụng được cài đặt trong thiết bị điện tử. Ngoài ra, các giao diện 
lần lượt tương ứng với các ứng dụng được hiển thị đồng thời trên thiết bị hiển thị, vốn có 
thể tăng cường trải nghiệm người dùng. 
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(11) 51176 
(21) 1-2016-00169 (51) 7 G06Q  50/10 

(22) 22.08.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2014/072067     22.08.2014 (87) WO2015/170424 A1 12.11.2015 
(30) 2014-098102      09.05.2014 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.01.2016 
(71) HITACHI SYSTEMS, LTD.  (JP) 

2-1, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8672, Japan 
(72) Yuya KOMATSU (JP), Takashi SUMIYOSHI (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Hệ thống quản lý tài sản và phương pháp quản lý tài sản 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống quản lý tài sản, phương pháp và hệ thống 
này dự báo mức độ xuống cấp trong tương lai của tài sản trên cơ sở thông tin tài sản và 
kết quả thanh tra tài sản, trong đó máy tính lập ra kế hoạch bao gồm năm tài chính và dự 
toán ngân sách duy tu. Hệ thống quản lý tài sản trích nhiều tài sản có năm tài chính và 
vị trí thi công gần nhau thành các nhóm duy tu cùng lúc, từ kế hoạch trung hạn tạm thời 
được lập ra từ kế hoạch trung đến dài hạn, các nhóm cùng duy tu được liệt kê theo thứ tự 
giảm dần của hiệu quả cắt giảm chi phí, và hiển thị thông tin so sánh hai trường hợp có 
và không duy tu đồng thời.  
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(11) 51177 
(21) 1-2016-00171 (51) 7 A23P  1/00 

(22) 14.01.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 2015-180478           14.09.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.12.2016 
(71) MYCOOK INDUSTRY CO., LTD.  (JP) 

2016, Kurabe-machi, Hakusan-City, Ishikawa, Japan 
(72) Hiroaki Kyozuka  (JP), Yoichi Kyozuka  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Dụng cụ vận chuyển, bộ phận vận chuyển, thiết bị và phương 

pháp xử lý tạo đường cắt trên đối tượng vận chuyển 
  (57)    Sáng chế đề xuất dụng cụ vận chuyển (4), bộ phận vận chuyển (2), thiết bị xử lý tạo 

đường cắt (1) và phương pháp xử lý tạo đường cắt. Theo sáng chế, dụng cụ vận chuyển 
(4) bao gồm giá đỡ (5), và tấm mỏng (6) có bề mặt giữ (61) để đặt đối tượng vận chuyển 
trên đó và bề mặt phân cách-tiếp xúc (62) mà có thể tiếp xúc và phân tách khỏi giá đỡ 
(5). Bề mặt phân tách-tiếp xúc (62) đang tiếp xúc với giá đỡ (5) sẽ phân tách ra khỏi giá 
đỡ (5) trong quá trình xoay vòng của dụng cụ vận chuyển (4), và sự xoay vòng làm cho 
bề mặt trên của giá đỡ (5) hướng xuống dưới. Bộ phận vận chuyển (2) theo sáng chế bao 
gồm bánh xích thứ nhất (21) ở phía đầu vào và bánh xích thứ hai (22) ở phía đầu ra, 
vòng xích khép kín (23) quấn quanh và bắt khớp với các bánh xích, và dụng cụ vận 
chuyển (4) được lắp vào vòng xícn khép kín (23). Thiết bị xử lý tạo đường cắt (1) theo 
sáng chế bao gồm bộ phận vận chuyển (2) và bộ phận xử lý tạo đường cắt (3) để tạo 
đường cắt trên đối tượng vận chuyển đang được vận chuyển.  
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(11) 51178 
(21) 1-2016-00293 (51) 7 B01D 3/38, C11B 1/10 

(22) 21.01.2016 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.01.2016 
(71) 1. Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học  (VN) 

Tầng 2, tòa nhà BIOGROUP - 814/3 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

2. Công ty Cổ phần Phân bón Fitohoocmon  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà BIOGROUP - 814/3 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(72) Lê Văn Tri (VN) 
(54) Hệ thống và phương pháp chưng cất tinh dầu sả 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp chưng cất tinh dầu sả. Hệ thống theo sáng 
chế bao gồm nồi hơi để tạo hơi nước ở áp suất 2 at, cấp cho nồi chưng cất qua van nạp 
hơi (1), nồi chưng cất bao gồm đáy nồi (6) để dẫn hơi nước đi lên khối lá sả phía trên, 
nắp nồi (11) và vít thành nồi (7) để đậy kín nồi trong quá trình chưng cất. Dàn lạnh (8) 
để ngưng tụ tinh dầu chứa trong hơi nước được dẫn từ nồi chưng cất sang, thông qua van 
xả hơi (2), tinh dầu ngưng tụ được thu hồi trong bình tách tinh dầu (9).  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
44 

(11) 51179 
(21) 1-2016-00294 (51) 7 A23B 7/00 

(22) 21.01.2016 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.01.2016 
(71) Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học  (VN) 

Tầng 2, tòa nhà BIOGROUP, 814/3 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Văn Tri (VN) 
(54) Quy trình bảo quản quả vải tươi bằng chế phẩm sinh học 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình bảo quản quả vải tươi bằng chế phẩm sinh học bao gồm 
các bước: (i) sơ chế quả vải tươi bằng cách quả vải tươi được đưa qua hệ thống thổi gió 
có gia nhiệt tới 40oC để thu được quả vải sơ chế;  
(ii) tạo chế phẩm sinh học dùng cho quả vải;  
(iii) xử lý quả vải sơ chế bằng chế phẩm sinh học thu được từ bước (ii) bằng cách quả 
vải tươi được nhúng vào dung dịch chế phẩm sinh học trong thời gian là 1 phút hoặc có 
thể dùng máy phun sương phun ướt đẫm quả vải bằng chế phẩm sinh học, thu được quả 
vải sau xử lý; và  
(iv) bảo quán quả vải sau xử lý thu được từ bước (iii) bằng cách cho vào túi nilon hút 
chân không và nhập kho mát từ 20C - 50C.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 
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(11) 51180 
(21) 1-2016-00301 (51) 7 A01D 46/00 

(22) 22.01.2016 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.01.2016 
(71) Công ty Cổ phần phân bón Fitohoocmon  (VN) 

Tầng 3, tòa nhà BIOGROUP, 814/3 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Văn Tri (VN) 
(54) Phương pháp tận thu lá sả chanh làm nguyên liệu cất tinh 

dầu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tận thu lá sả chanh làm nguyên liệu cất tinh dầu bao 

gồm các bước: 
(i) bón phân phức hợp hữu cơ vi sinh có các thành phần theo tỷ lệ % khối lượng như sau: 
25 % phân nền hữu cơ vi sinh, 70 % NPK với tỷ lệ N:P:K là 1:3:1, 5 % axit humic và 
chế phẩm vi sinh vật hữu ích với mật độ 3.106 CFU/ml chứa 3 nhóm vi sinh vật phân 
giải xenluloza, vi sinh vật cố định đạm và vi sinh vật phân giải lân; 
(ii) cắt lá lần thứ nhất ở thời điểm 45 ngày kể từ ngày lá phát triển lần thứ nhất; 
(iii) tiếp tục bón phân phức hợp hữu cơ vi sinh cho cây sả chanh để cho lá phát triển lần 
thứ hai và cắt lá lần thứ hai ở thời điểm 45 ngày kể từ ngày lá phát triển lần thứ hai; và 
(iv) tiếp tục bón phân phức hợp hữu cơ vi sinh cho cây sả chanh để cho lá phát triển lần 
thứ ba và cắt lá lần thứ ba ở thời điểm 45 ngày kể từ ngày lá phát triển lần thứ ba và thu 
hoạch lấy củ sả. 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 
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(11) 51181 
(21) 1-2016-00302 (51) 7 B65B 55/00 

(22) 22.01.2016 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.01.2016 
(71) Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học  (VN) 

Tầng 2, tòa nhà BIOGROUP, 814/3 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Văn Tri (VN) 
(54) Quy trình bảo quản củ sả tươi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình bảo quản củ sả tươi bao gồm các bước: 
(i) sơ chế củ sả tươi để thu được củ sả sơ chế bằng cách: 
+ chặt bỏ rễ và phần gốc, giữ lại phần củ gốc; 
+ cắt bỏ phần lá, cắt vát thân để lại phần củ khoảng 20-25 cm và bóc những lá khô trên 
thân củ; và 
(ii) bảo quản củ sả sơ chế thu được từ bước (i) bằng cách: 
+ đưa củ sả sơ chế vào phòng mát vô trùng, dùng dao sắc đã sát trùng cắt nghiêng bớt 
phần thân củ, giữ lại khoảng 20 cm, làm sạch phần gốc, bóc bớt bẹ già; 
+ định lượng và cho ngay vào túi nilon hút chân không, sau đó chuyển vào kho mát bảo 
quản và tiêu thụ. 

 
 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 
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(11) 51182 
(21) 1-2016-00303 (51) 7 A01N 65/00 

(22) 22.01.2016 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.01.2016 
(71) Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học  (VN) 

Tầng 2, tòa nhà BIOGROUP, 814/3 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Văn Tri (VN) 
(54) Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học xua đuổi và diệt muỗi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm sinh học xua đuổi và diệt muỗi bao 
gồm các bước: 
(i) chuẩn bị nguyên liệu với các thành phần theo tỷ lệ % khối lượng dưới đây: 
tinh dầu sả chanh : 4 - 6 
tinh dầu bạc hà : 2 - 3 
tinh dầu tràm : 1 - 2 
tinh dầu oải hương : 0,5 - 1 

cồn thơm sinh học 80° : 88,0 - 92,5; 
(ii) trộn đều các nguyên liệu từ bước (i) với nhau để thu được chế phẩm sinh học xua 
đuổi và diệt muỗi; và 
(iii) đóng chai, dán nhãn và bảo quản trong kho mát. 

 
 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
48 

(11) 51183 
(21) 1-2016-00816 (51) 7 B23P  19/06, B65G  47/14 

(22) 20.08.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2014/071730        20.08.2014 (87) WO2016/002094 07.01.2016 
(30) 2014-136993        02.07.2014 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.03.2016 
(71) OHTAKE ROOT KOGYO CO., LTD.  (JP) 

27 Aza-Kanegasaki, Hagisho, Ichinoseki-shi, Iwate 0210902 JAPAN 
(72) OTA Yoshitake (JP), OIKAWA Hirofumi (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Cơ cấu cắt đinh vít dùng cho máy cấp đinh vít 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu cắt vít mà có thể ổn định cấp đinh vít tới lưỡi cắt điều khiển 
bằng cách ổn định vị trí của các đinh vít, và hoạt động cắt một cách chính xác và trơn 
tru. 
Sáng chế đề xuất cơ cấu cắt vít dùng cắt đinh vít từng chiếc mỗi lần từ máy cấp đinh vít, 
trong đó: cơ cấu cắt được trang bị một đĩa quay có thể quay theo chiều ngang; chu vi 
ngoài của đĩa quay có phần lõm mở ra về phía trục quay và giữ các đinh vít ở đó; đĩa 
quay ăn khớp với khoang tròn ở phần trên của sườn khung; một trục quay gắn đĩa quay 
vào phần trên của sườn khung, được trang bị phần ổ trục cố định ở phần giữa trên sườn 
khung, và được trang bị phần ổ trục điều chỉnh có thể được siết chặt với phần dưới sườn 
khung do đó vị trí gắn vào có thể điều chỉnh; một đĩa được trang bị một khe tương ứng 
với phần lõm, và một bánh lái được cố định tại vị trí thích hợp trên trục quay giữa phần ổ 
trục điều chỉnh và đĩa quay; một cơ cấu dò tìm dùng để phát hiện khe của đĩa khe được 
cung cấp; một động cơ bậc thang được kiểm soát bởi một tín hiệu phát hiện từ cơ cấu dò 
tìm để điều khiển bánh lái; và đĩa xoay được quay bằng một góc quy định theo một 
hướng. 
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49 

(11) 51184 
(21) 1-2016-00894 (51) 7 H04W  72/04 

(22) 22.08.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2014/004323      22.08.2014 (87) WO2015/045268 02.04.2015 
(30) 13004707.9      27.09.2013 EP 

13198976.6      20.12.2013 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.09.2016 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA  (US) 

20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503, USA 
(72) Prateek BASU MALLICK (IN), Joachim LOEHR (DE), Hidetoshi SUZUKI (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Nút di động và phương pháp truyền thông giữa nút di động và 

trạm cơ sở 
  (57)     Sáng chế đề xuất nút di động và phương pháp truyền thông cho nút di động nhằm cải 

thiện việc báo cáo trạng thái đệm và các thủ tục ưu tiên kênh logic được thực hiện trong 
thiết bị người dùng (UE-User Equipment), trong trường hợp UE trong kết nối kép và lớp 
giao thức điều khiển dữ liệu gói (PDCP) của UE được chia sẻ trong liên kết lên cho 
MeNB (master evolved node B) và SeNB (secondary evolved node B). Theo sáng chế, 
một tỷ lệ được đưa ra, mà các giá trị đệm cho PDCP được chia trong UE giữa SeNB và 
MeNB theo tỷ lệ này. 
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(11) 51185 
(21) 1-2016-00944 (51) 7 G21C  3/58 

(22) 21.11.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/RU2014/000882 21.11.2014 (87) WO2015/080626 04.06.2015 
(30) 2013152247      26.11.2013 RU 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.03.2016 
(71) JOINT STOCK COMPANY "AKME-ENGINEERING"  (RU) 

Ul. Pyatnitskaya, 13, str. 1 Moscow, 115035, Russian 
(72) KURINA Irina Semyonovna (RU), POPOV Vjacheslav Vasilyevich (RU), 

RUMYANTSEV Vladimir Nikolaevich (RU), RUSANOV Alexander Evgenievich 
(RU), ROGOV Stepan Sergeevich (RU), SHARIKPULOV Said Mirfaisovich (RU) 

(74) Công ty TNHH Phát triển sở hữu trí tuệ IPD (IPD IP DEVELOPMENT CO.,LTD.) 
(54) Hạt nhiên liệu hạt nhân có độ dẫn nhiệt được tăng cường, và 

phương pháp điều chế hạt này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật lý hạt nhân, và cụ thể hơn là đề cập đến thanh nhiên liệu và bộ 

phận của thanh nhiên liệu, và cụ thể là hợp chất của thanh nhiên liệu bằng gốm rắn trên 
cơ sở urani đioxit, nhằm để và đưa ra các đặc tính được sử dụng trong các lò phản ứng 
hạt nhân với các mục đích khác nhau. Kết quả là tạo ra hợp chất của urani đioxit có cấu 
trúc đặc biệt, ổn định hơn mà không có các chất phụ gia dạng hạt nhiên liệu dị thể, tiệm 
cận với các đặc tính của một đơn tinh thể, và có độ dẫn nhiệt tăng lên khi tăng nhiệt độ, 
vượt quá dữ liệu chuẩn tham chiếu, độ dẫn nhiệt như nhiệt độ tăng, và phương pháp sản 
xuất lại đơn giản. Kết quả thu được là các lỗ có kích thước trong khoảng từ 1 đến 5 
micro met được phân bố dọc ngoại vi các hạt trong kết cấu nhỏ của mỗi nhóm kim loại 
trong hạt nhiên liệu hạt nhân, và trong đó đặt trong các hạt là các lỗ chủ yếu có kích cỡ 
nanô. Ngoài ra, nhóm kim loại bao gồm trong khoảng từ 0,01 đến 1,0% khối lượng. 
Sáng chế đề xuất phương pháp điều chế hạt nhiên liệu hạt nhân, bao gồm kết tủa 
hyđroxit kim loại, theo hai giai đoạn, có mức pH khác nhau. Kim loại Urani được nấu 

chảy ở nhiệt độ trên 1150°C, tiến hành nung kết với lượng pha lỏng không đáng kể ở 

nhiệt độ trong khoảng từ 1600°C đến 2200°C trong môi trường hydro cho đến khi tạo ra 
urani đioxit, kết cấu bao gồm nhóm kim loại phân tán trong đó. Quang phổ photon tia-X 
được sử dụng để nhận dạng kết cấu mới của hạt UO2 và liên kết hóa học U-U bổ sung. 

 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
51 

(11) 51186 
(21) 1-2016-01004 (51) 7 C05F 5/00 

(22) 21.03.2016 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:   21.03.2016 
(71) 1. Công ty Cổ phần phân bón Fitohoocmon  (VN) 

Tầng 3, tòa nhà BIOGROUP - 814/3 Đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

2. Công ty cổ phần Công nghệ sinh học  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà BIOGROUP - 814/3 Đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(72) Lê Văn Tri (VN) 
(54) Quy trình sản xuất phân phức hợp hữu cơ vi sinh từ bã thải 

chưng cất tinh dầu sả 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất phân phức hợp hữu cơ vi sinh từ bã thải ch−ug 

cất tith dầu sả bao gồm các bước:  
(i) chuẩn bị mùn sả bằng cách lá sả của bá thải chưng cất tinh dầu sả được phơi khô và 
nghiền mịn; 
(ii) chuẩn bị dịch nuôi cấy vi sinh vật; 
(iii) thu nguyên liệu mùn hữu cơ; và  
(iv) trộn nguyên liệu mùn hữu cơ với phân NPK axit humic và chế phẩm vi sinh vật hữu 
ích thu được phân phức hợp hữu cơ vi sinh.  
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(11) 51187 
(21) 1-2016-01052 (51) 7 G06K  7/08 

(22) 07.07.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2015/039327 07.07.2015 (87) WO2016/007475 14.01.2016 
(30) 14/329,130      11.07.2014 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.03.2016 
(71) SAMSUNG PAY, INC.  (US) 

3 Van de Graaff Drive, Fourth Floor, Burlington, Massachusetts 01803, United States 
of America 

(72) WALLNER, George (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống cho bộ truyền dữ liệu sọc từ trường gần dải tần cơ 

bản và thiết bị truyền sọc từ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống cho bộ truyền dữ liệu sọc từ trường gần dải tần cơ bản bao 

gồm điện thoại di động, thiết bị truyền sọc từ (magnetic stripe transmission- MST) và 
nút thanh toán. Điện thoại di động bao gồm ứng dụng ví tiền thanh toán và truyền dòng 
các xung bao gồm dữ liệu sọc từ của thẻ thanh toán. Thiết bị MST bao gồm dụng cụ dẫn 
động và cuộn cảm, và được tạo cấu hình để nhận dòng các xung từ điện thoại di động, 
để khuếch đại và tạo dạng dòng các xung nhận được và để tạo và phát ra các xung từ 
năng lượng cao bao gồm dữ liệu sọc từ của thẻ thanh toán. Cuộn cảm được dẫn động bởi 
một loạt các xung dòng điện được định thời mà dẫn đến một loạt các xung từ năng 
lượng cao mà giống với từ trường lên xuống tạo ra bởi sọc từ di chuyển. 
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(11) 51188 
(21) 1-2016-01155 (51) 7 A61F  13/49,  13/511,  13/15, A41B  

13/02, A61F  13/18 
(22) 13.08.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/072927    13.08.2015 (87) WO2016/103780 A1 30.06.2016 
(30) 2014-266742      26.12.2014 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.03.2016 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) UDA, Masashi  (JP), ISHIKAWA, Shinichi (JP), KAWAMORI, Ryota  (JP), 

MARUYAMA, Takashi  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vải không dệt dùng cho vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vải không dệt dùng cho vật dụng thấm hút mà có thể luôn đảm bảo 
cảm giác mềm mại khi tiếp xúc với da. Cụ thể là, ở các phần phía dưới rãnh (6) của phần 
rãnh (5) được bố trí trong các khoảng trống giữa các phần nhô liền kề (4), (4), các phần 
phía dưới (9) dày hơn các phần phía dưới rãnh (6) được bao gồm; các phần rỗng (7) 
được bố trí theo cách không liên tục theo hướng thứ nhất (X); ít nhất một số bề mặt 
ngoại biên của các phần rỗng (7) có các phần lỗ (11) chạy thông đến cạnh bề mặt thứ 
hai; các phần lỗ (11) có các phần ngoại biên (12) được tạo ra mà không cần làm nóng 
chảy các sợi nhựa dẻo nhiệt; các đầu (13a) của các sợi bị đứt gãy (13) được tạo ra bằng 
cách làm đứt gãy được bao gồm trong số các sợi nhựa dẻo nhiệt trong các phần ngoại 
biên (12). 
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(72) UDA, Masashi  (JP), SAKAGUCHI, Satoru (JP), MIYAMA, Takuya (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vải không dệt dùng cho vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vải không dệt dùng cho vật dụng thấm hút mà có thể đạt được đặc 
tính mềm, mịn và cảm giác mềm mại khi tiếp xúc với ngón tay. Vải không dệt dùng cho 
vật dụng thấm hút (1) có kết cấu gồm các phần nhô (4), và các phần rỗng thứ hai (16) 
có, trong các phần phía dưới thứ nhất (12) của các phần rỗng thứ nhất (11) trong các 
phần rãnh (5) được bố trí trong các khoảng trống giữa các phần nhô liền kề (4), (4), các 
phần phía dưới thứ hai (18) mà được tạo ra làm các phần lõm hở từ các phần phía dưới 
thứ nhất (12), khoảng cách giữa phần phía trên (4a) của phần nhô bất kỳ (4) và phần 
phía trên (4a) của phần nhô (4) liền kề với phần nhô (4) nằm trong khoảng từ 0,5 dến 2 
mm, và kích cỡ sợi trung bình của các sợi tạo ra ít nhất các phần nhô (4) của vải không 

dệt (1) nằm trong khoảng từ 10 đến 30 μm. 
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(72) UDA, Masashi  (JP), ISHIKAWA, Shinichi (JP), KAWAMORI, Ryota  (JP), 

MARUYAMA, Takashi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vải không dệt dùng cho vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vải không dệt dùng cho vật dụng thấm hút mà có thể tạo ra cảm 
giác mềm mại trên da khi tiếp xúc với da, và có thể đảm bảo ổn định cảm giác mềm mại 
trên da. Cụ thể là, trong các phần phía dưới rãnh (6) của phần rãnh (5) được bố trí trong 
các khoảng trống giữa các phần nhô liền kề (4), (4), các phần phía dưới (9) mà dày hơn 
các phần phía dưới rãnh (6) được bao gồm; và các phần rỗng (7) được bố trí theo cách 
không liên tục theo hướng thứ nhất (X); ít nhất một số bề mặt ngoại biên của các phần 
rỗng (7) có các phần lỗ (11) chạy thông đến cạnh bề mặt thứ hai (3), các phần lỗ (11) có 
các phần ngoại biên (12) được tạo ra mà không cần làm nóng chảy các sợi nhựa dẻo 
nhiệt; phần dưới (9) của phần rỗng (7) có khối lượng riêng sợi cao hơn so với các phần 
nhô (4), và có dạng phẳng trên ít nhất cạnh bề mặt thứ hai (3).  
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(72) WANG, Qianwen (CN), LIANG, Tiancai (CN), LIU, Mengtao  (CN), ZHANG, Yifei 
(CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị hiệu chuẩn ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp và thiết bị hiệu chuẩn ảnh. Hệ số bù độ lệch của từng 
điểm ảnh được tính toán theo dữ liệu ảnh được tạo ra bởi các tham số chiếu sáng cao và 
thấp, và hệ số bù độ lệch được sử dụng để hiệu chuẩn dữ liệu của từng điểm ảnh được 
thu thập và đưa ra bởi bộ cảm biến ảnh. Do dó, ảnh hưởng do đặc tính không đồng đều 
của phần tử nhạy quang của bộ cảm biến ảnh tác động đến thang độ xám của ảnh có thể 
được loại bỏ, vì thế hiệu quả nhận dạng ảnh của chất liệu dạng tờ được gia tăng. Phương 
pháp theo sáng chế bao gồm các bước: S1: thu được tham số chiếu sáng cao của từng 
phần tử nhạy quang trong thời gian phơi sáng dài và tham số chiếu sáng thấp trong thời 
gian phơi sáng ngắn; S2: thu thập dữ liệu ảnh của chất liệu dạng tờ; và S3, theo tham số 
chiếu sáng cao, tham số chiếu sáng thấp và dữ liệu ảnh, tính toán dữ liệu ảnh đã hiệu 
chuẩn của chất liệu dạng tờ.  
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China 

(72) ZHENG, Weirui (CN), XIAO, Zhuming (CN), GUAN, Yuping  (CN), LIU, Guanglu 
(CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống để định vị và nhận dạng hóa đơn dựa 

trên kết hợp nhiều tín hiệu 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp và hệ thống để định vị và nhận dạng hóa đơn dựa trên 

kết hợp nhiều tín hiệu sử dụng mối tương quan thiết lập ánh xạ tọa độ giữa tín hiệu từ 
tính MICR (nhận dạng ký tự mực từ tính) một chiều và tín hiệu ảnh OCR (nhận dạng ký 
tự quang học) của hóa đơn để biến đổi dữ liệu xử lý có độ tin cậy cao trong môđun nhận 
dạng tín hiệu MICR thành các tham số phù hợp với môđun nhận dạng tín hiệu OCR 
bằng biến đổi hình học, vì thế cải thiện hiệu quả và độ tin cậy của việc định vị ký tự 
OCR, giảm bớt thời gian hoạt động và cải thiện độ chính xác nhận dạng OCR, cũng như 
cải thiện độ chính xác và hiệu quả xử lý của hệ thống nhận dạng ký tự.  
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Số 275 đường Trần Phú, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
(72) Trương Đình Dụ (VN), Đặng Văn Khoa (VN), Trương Hồng Sơn (VN), Trương Đình 

Ngọc (VN) 
(54) Tường giảm sóng tạo bãi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tường giảm sóng tạo bãi bao gồm nhiều đơn nguyên được ghép nối 
với nhau tạo thành tường giảm sóng, mỗi đơn nguyên này được làm bằng kết cấu bê 
tông cốt thép hoặc bê tông sợi và các đơn nguyên được đặt cách bờ một khoảng cách 
thích hợp. Đơn nguyên có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, có thể chọn một 
trong các hình dạng đơn nguyên phù hợp để làm tường giảm sóng tạo bãi. Các đơn 
nguyên có bốn loại: loại thứ nhất là dạng khung dầm chịu lực chính bằng hệ khung dầm 
ngang, dầm dọc và dầm đứng, phía trong các dầm chứa đá hộc để tăng ổn định và giảm 
sóng; loại thứ hai là hộp rỗng kín liền khối, được cắm vào nền bằng cọc bê tông cốt 
thép, được chế tạo trước, sau đó hạ thủy, rồi di chuyển ra vị trí xây dựng tường giảm 
sóng, cho nước vào để hạ chìm và đóng cọc ngàm vào bãi; loại thứ ba là tường gồm các 
cọc, các tấm và đá hộc, loại thứ ba này được tạo ra bằng cách đóng hai hàng cọc với 
khoảng cách định trước, lắp ghép hai tấm vào giữa hai hàng cọc và cuối cùng đổ đá hộc 
vào giữa hai tấm để tạo thành tường vững chắc; loại thứ tư là tường tường gồm cọc và 
tấm, cọc đóng từ hai đến ba cọc trên một cụm cọc, tấm bê tông lắp ghép vào giữa các 
hàng cọc gối lên các cọc, giữa các cọc và tấm được ngàm qua dầm giằng trên đỉnh và 
neo cáp. Sau khi bãi được tạo thành và đã trồng được cây thì có thể di dời từng đơn 
nguyên của tường này chuyển đến vị trí cần để xây tường mới. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đế giày có chiều cao điều chỉnh được một phần tùy theo độ 

dốc 
  (57)     Sáng chế đề cập tới đế giày mà có khả năng hiệu chỉnh góc nghiêng để nó trở nên gần 

như nằm ngang. Đế giày này bao gồm phần tiếp xúc với đế (42) được tạo kết cấu để tới 
tiếp xúc với lòng bàn chân của người đi giày, phần tiếp xúc với mặt đất (44) được tạo kết 
cấu để tới tiếp xúc với mặt đất trong khi đi bộ, các khoang chất lưu (12) được tạo kết 
cấu để có hai khoang chất lưu bố trí theo hướng trước và sau và hai khoang chất lưu bố 
trí theo hướng trái và phải giữa phần tiếp xúc với đế và phần tiếp xúc với mặt đất và 
được làm bằng vật liệu đàn hồi, và các bộ van (20) và (30) được tạo kết cấu để nối hai 
khoang chất lưu theo hướng trước và sau và hai khoang chất lưu theo hướng trái và phải 
và để cho phép chất lưu chảy chỉ từ các khoang chất lưu ở vị trí cao tới các khoang chất 
lưu ở vị trí thấp khi đế giày bị làm nghiêng theo hướng trước và sau và/hoặc theo hướng 
trái và phải. Nhờ đó, ở trạng thái trong đó đế giày đã bị nghiêng, chất lưu được đưa vào 
từ các khoang chất lưu ở vị trí cao tới các khoang chất lưu ở vị trí thấp bởi áp lực tác 
động vào các khoang chất lưu này, và độ nghiêng theo các hướng trước và sau và trái và 
phải được hiệu chỉnh bởi sự tăng chiều cao của các khoang chất lưu ở vị trí thấp. 
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(54) Hộp chứa tiền kiểu thùng xách tay và máy ATM 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hộp chứa tiền kiểu thùng xách tay và máy ATM có hộp chứa tiền 
kiểu thùng xách tay này. Hộp chứa tiền kiểu thùng xách tay bao gồm hộp vỏ (42), bánh 
răng tang quấn lớn (36), bánh răng tang quấn nhỏ (35), ổ cắm nối (38) và cơ cấu tự 
khóa. Cơ cấu tự khóa có nam châm điện (34), lò xo thứ nhất (40), lò xo thứ hai (41), 
thanh khóa thứ nhất (30), thanh khóa thứ hai (31) và thanh kéo (33). Đầu trên của thanh 
kéo (33) được gắn phối hợp với nam châm điện (34), và đầu dưới của thanh kéo (33) 
được nối di chuyển được với thanh khóa thứ nhất (30). Hộp chứa tiền kiểu thùng xách 
tay có kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ, có thể lắp/tháo và di chuyển thuận tiện và cho 
phép thực hiện công tác kiểm kê trên nhiều máy ATM; và thực hiện chức năng khóa để 
ngăn một cách hữu hiệu không cho các tờ tiền bị lộ ra ngoài và bị cuộn ra ngoài bằng 
sức người. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị nhận luồng xung kết hợp với dữ liệu sọc từ của thẻ 

thanh toán 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống cho bộ truyền dữ liệu sọc từ trường gần dải tần cơ bản bao 

gồm điện thoại di động, thiết bị truyền sọc từ (magnetic stripe transmission- MST) và 
nút thanh toán. Điện thoại di động bao gồm ứng dụng ví tiền thanh toán và truyền dòng 
các xung bao gồm dữ liệu sọc từ của thẻ thanh toán. Thiết bị MST bao gồm dụng cụ dẫn 
động và cuộn cảm, và được tạo cấu hình để nhận dòng các xung từ điện thoại di động, 
để khuếch đại và tạo dạng dòng các xung nhận được và để tạo và phát ra các xung từ 
năng lượng cao bao gồm dữ liệu sọc từ của thẻ thanh toán. Cuộn cảm được dẫn động bởi 
một loạt các xung dòng điện được định thời mà dẫn đến một loạt các xung từ năng 
lượng cao mà giống với từ trường lên xuống tạo ra bởi sọc từ di chuyển. Sáng chế cũng 
đề xuất thiết bị nhận luồng xung kết hợp với dữ liệu sọc từ của thẻ thanh toán. 
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Rm. C, 10F, No.63, Sec.1, Ti-Hua St 10344, Taipei, Taiwan 
(72) Fang-Juei Chou (TW), Li-Chun Yu  (TW), Chun-Yung Yu  (TW), Han-Hsing Hsiung  

(TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất polyamit có khả năng nhuộm sâu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến polyamit có khả năng nhuộm sâu và phương pháp sản xuất 
polyamit này. Nguyên liệu chính để tạo ra polyamit là caprolactam. Các nhóm amino 
được cho thêm vào phản ứng trong khi mở vòng caprolactam. Tiếp đó, tiến hành polyme 
hóa để thu được polyamit ở dạng hạt hoặc tạo ra polyamit dạng sợi theo cách trực tiếp. 
Các hạt hoặc sợi polyamit thu được không chỉ có khả năng nhuộm sâu mà còn có nhiệt 
độ nhuộm màu giảm và độ bền màu tốt hơn. Ngoài ra, thời gian nhuộm và hoàn thiện 
được rút ngắn do quy trình sản xuất đơn giản và liên quan đến ít thông số. Do đó, chi 
phí sản xuất được giảm đáng kể.  
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(11) 51198 
(21) 1-2016-01760 (51) 7 H02B  7/00 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.05.2016 
(71) Công ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng và Dịch vụ Điện Việt  (VN) 

Số 6, ngõ 226, đường Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(72) Bùi Quang Thinh (VN) 
(54) Trạm biến áp hợp bộ kiểu đứng 

  (57)     Sáng chế đề xuất trạm biến áp hợp bộ kiểu đứng là một kiểu trạm một khối thống nhất 
mà các thiết bị chính của trạm bao gồm máy biến áp có chụp cực máy biến áp và khung 
trụ đỡ được bố trí theo chiều đứng. Trong đó, máy biến áp có chụp cực được đặt bên 
trên và khung trụ đỡ đặt bên dưới. Máy biến áp được làm mát hoàn toàn tự nhiên. Tủ 
trung áp RMU, ngăn chống tổn thất và tủ hạ áp được đặt trong khoảng không gian của 
khung trụ đỡ, khung trụ đỡ được thiết kế bằng các tấm thép vừa tạo khả năng chịu tải 
trọng cho trụ, vừa tạo thành ba khoang để lắp đặt thiết bị. Khung trụ đỡ được lắp đặt trên 
bệ bê tông trên mặt đất. Khung trụ đỡ được bao kín xung quanh và có cánh cửa tại các 
khoang bố trí thiết bị. Cánh cửa được mở bằng các xoay theo bản lề, theo một phương 
án khác là trượt ngang tịnh tiến theo rãnh trượt dọc theo cạnh khung trụ. Đường cáp 
trung áp được bố trí trong máng cáp từ mặt máy biến áp, qua khoảng không gian một 
mặt bên của khung trụ đỡ để vào tủ trung áp. Đường cáp hạ áp/thanh cái được bố trí 
trong máng cáp từ mặt trên máy biến áp đi trực tiếp xuống phía trên ngăn chống tổn thất 
nằm ở mặt bên đối diện của khung trụ đỡ máy biến áp. Chụp máy biến áp có lắp tấm 
nhựa có thể nhìn qua để kiểm tra cực máy biến áp. Chụp máy biến áp có tấm nóc có bản 
lề để dễ dàng đóng mở kiểm tra và sửa chữa phần cực máy biến áp. Tủ trung áp và hạ áp 
có lắp tấm trượt để dễ dàng tháo lắp. Giá gá lắp máy biến áp vào khung trụ đỡ linh hoạt 
lắp được tất cả các loại máy biến áp. Các lỗ khung trụ đỡ để liên kết với bu lông neo 
móng bê tông có dạng oval thuận lợi cho việc lắp đặt. Các lỗ này có thể đặt phía ngoài 
hoặc phía trong khung trụ đỡ. Trạm biến áp có trang bị thang thao tác, sàn thao tác cho 
công nhân vận hành. 
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(21) 1-2016-01809 (51) 7 F25D  29/00, F25B  49/02 

(22) 11.09.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/KR2015/009570 11.09.2015 (87) WO2016/182135 17.11.2016 
(30) 10-2015-0065444      11.05.2015 KR 
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(72) HWANG, Gwinan (KR), KOO, Junhyo (KR), SONG, Sanghyun (KR), LEE, Inguk 

(KR), HWANG, Taehwan (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tủ lạnh và phương pháp điều khiển của tủ lạnh 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp điều khiển của tủ lạnh bao gồm bước vận hành bước đầu 
máy nén ở cùng một số vòng quay trên phút (RPM - Revolutions Per Minute) như RPM 
vận hành của máy nén trong chu trình trước, hiệu chỉnh RPM trong việc xem xét tỷ lệ 
vận hành của chu trình trước như vậy RPM được tăng khi tỷ lệ vận hành cao hơn giá trị 
định sẵn thứ nhất, giảm khi tỷ lệ vận hành nhỏ hơn giá trị định sẵn thứ hai, và duy trì khi 
tỷ lệ vận hành nằm trong khoảng giữa giá trị định sẵn thứ nhất và giá trị định sẵn thứ 
hai, và vận hành máy nén ở RPM được hiệu chỉnh, giá trị định sẵn thứ nhất là cao hơn 
giá trị định sẵn thứ hai. 
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China 

(72) ROCH, Evelyne (CA), ASHWOOD-SMlTH, Peter  (CA) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chuyển tiếp định tuyến nguồn, nút biên và bộ 

điều khiển 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp chuyển tiếp định tuyến nguồn, nút biên, và bộ điều 

khiển. Việc chuyển tiếp định tuyến nguồn hiệu quả và khả mở có thể đạt được trong các 
mạng đa miền bằng cách thay thế các định danh tuyến cho các danh sách bước nhảy 
trong miền trong các danh sách bước nhảy tuyến nguồn. Sau đó, các định danh tuyến 
được thay thế bằng các danh sách bước nhảy trong miền tương ứng ở các nút biên trong 
của mỗi miền tương ứng. Các định danh tuyến không xác định các bước nhảy riêng rẽ 
dọc theo đoạn tuyến trong miền, và do vậy thông thường ngắn hơn các danh sách bước 
nhảy trong miền. Để tạo thuận tiện các kỹ thuật chuyển tiếp định tuyến nguồn đa miền, 
các bảng định tuyến ở các nút biên của các miền tương ứng được cập nhật để liên kết 
các định danh tuyến với các danh sách bước nhảy trong miền tương ứng trong hoặc 
(ngay lập tức theo sau) quá trình tính toán tuyến liên miền. 
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(72) DING Yingfeng  (CN), HUANG Hexiang (CN), WU, Changhai (CN), SHI, Guocheng  
(CN), YANG Yonghuan (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị quét tự thích ứng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị quét tự thích ứng có thể đáp ứng các yêu cầu quét và nhận 
dạng các chất liệu cần quét khác nhau và tiết kiệm thời gian và chi phí quét. Thiết bị 
quét tự thích ứng theo một phương án của sáng chế bao gồm: tấm cạnh bên trái, tấm 
cạnh bên phải, lò xo kéo, cụm đường dẫn di chuyển trên, ống quét ảnh B, tấm đường 
dẫn dưới, bộ đọc thông tin thẻ, bộ đọc thông tin tài liệu, các bánh xe ma sát và ống bọc 
trục. Cụm đường dẫn di chuyển trên bao gồm: ống quét ảnh A, tấm đường dẫn trên, trục 
cố định đường dẫn trên và các ổ đỡ cố định. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm phủ tự làm bóng và/hoặc chống bám bẩn bao gồm 

chất kết dính và phương pháp làm giảm và/hoặc ngăn sự bám 
dính của các sinh vật biển lên ít nhất một phần của bề mặt 
bằng cách sử dụng chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ tự làm bóng và/hoặc chống bám bẩn bao gồm chất 
kết dính, trong đó chất kết dính bao gồm chất đồng trùng hợp bao gồm (i) các đơn vị 
của A và (ii) các đơn vị của B và/hoặc C: 

 
 
 

  
 

trong đó R1 và R2 độc lập là H, nhóm C1- C6 alkyl hoặc phenyl, R3 là H, nhóm C1-C6 
alkyl hoặc phenyl, R4 là tùy chọn và, nếu có, là nhóm C1-3 alkylen, R’3 là H, nhóm C1-C6 
alkyl hoặc phenyl, và R’4 là tùy chọn và, nếu có, là nhóm  C1-3 alkylen. Sáng chế còn đề 
cập đến phương pháp làm giảm và/hoặc ngăn sự bám dính của các sinh vật biển lên ít 
nhất một phần của bề mặt bằng cách sử dụng chế phẩm này, cũng như đề cập đến tàu 
biển hoặc cấu trúc dùng trong hàng hải được phủ lên ít nhất một phần của nó bằng chế 
phẩm này. 
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QL 1 A - thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 
(72) Võ Tuấn Toàn (VN) 
(54) Thiết bị sản xuất than sinh học dạng nung liên tục 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất than sinh học (biochar) dạng nung liên tục, có hiệu 
suất cao.  
Nguyên liệu được nạp vào và biochar được lấy ra liên tục. Nguyên liệu để sản xuất ra 
biochar là phụ phẩm nông nghiệp có chứa xenluloza.  
Khi thiết bị theo sáng chế vận hành, nguyên tắc đốt sinh khối của thiết bị giúp đảm bảo 
môi trường sản xuất, không phát sinh khói nhiều gây ô nhiễm môi trường.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống thực hiện tương tác thông tin chủ 

động và thụ động theo thời gian thực 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp thực hiện tương tác thông tin chủ động và thụ động 

theo thời gian thực, phương pháp này bao gồm các bước: thu thập, nhờ N bộ vi điều 
khiển (MCU) điều khiển thụ động, các tín hiệu cảm biến của các bộ cảm biến lần lượt 
được nối với chúng; hồi tiếp, nhờ N MCU điều khiển thụ động, các tín hiệu cảm biến về 
MCU điều khiển chủ động qua bảng mạch truyền tín hiệu; và khi các tín hiệu cảm biến 
đáp ứng điều kiện định trước, gửi, nhờ MCU điều khiển chủ động, lệnh điều khiển tới 
MCU điều khiển thụ động tương ứng theo điều kiện định trước, trong đó cả các tín hiệu 
cảm biến lẫn lệnh điều khiển đều được truyền giữa MCU điều khiển chủ động và các 
MCU điều khiển thụ động qua bảng mạch truyền tín hiệu ở dạng tín hiệu SP. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập tới hệ thống thực hiện tương tác thông tin chủ động và thụ động 
theo thời gian thực. Phương pháp thực hiện tương tác thông tin chủ động và thụ động 
theo thời gian thực cho phép giảm bớt tương tác thông tin dư thừa và cải thiện hiệu quả 
truyền thông. 
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(86) PCT/EP2014/055677       21.03.2014 (87) WO2015/139766 24.09.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  13.06.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) URFALIOGLU, Onay (DE), CORDARA, Giovanni (IT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu tạo ảnh và phương pháp lấy nét tự động trong cơ cấu 

tạo ảnh cũng như vật lưu trữ máy tính đọc được 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu tạo ảnh (100), và phương pháp lấy nét tự động ở cơ cấu tạo 

ảnh (100). Cơ cấu tạo ảnh (100) bao gồm hệ thống tạo ảnh thứ nhất (110) với hệ thấu 
kính thứ nhất (112) , hệ thống tạo ảnh thứ hai (120) với hệ thấu kính thứ hai (122), và bộ 
điều khiển lấy nét tự động (130). Cơ cấu tạo ảnh (100) và phương pháp lần lượt có thể 
thực hiện tìm kiếm lấy nét tự động từng bước với hệ thấu kính thứ nhất (112) và hệ thấu 
kính thứ hai (122) dựa trên tham số tìm kiếm. Nhờ đó, bộ điều khiển lấy nét tự động 
(130) thu được kết quả của hàm mục tiêu cho mỗi hệ trong các hệ thấu kính thứ nhất 
(112) và hệ thấu kính thứ hai (122) sau mỗi bước tìm kiếm lấy nét tự động, và cập nhật 
tham số tìm kiếm tùy thuộc vào các kết quả thu được của hàm mục tiêu cho mỗi hệ 
trong các hệ thấu kính thứ nhất (112) và hệ thấu kính thứ hai (122) .  
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(11) 51206 
(21) 1-2016-02166 (51) 7 A01G  9/02,  9/10 

(22) 18.06.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/MY2014/000185   18.06.2014 (87) WO2015/194929 23.12.2015 
(71) AUASIA AGROTECH SDN. BHD.  (MY) 

No. 9, Jalan Zarib 1, Zarib Industrial Park, 31500 Lahat, Ipoh, Perak, Malaysia 
(72) AU, Chen Hsiung (MY) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Chậu ươm cây và khay ươm cây 

  (57)     Sáng chế đề xuất chậu ươm cây bao gồm một khoang rỗng (10) để giữ giá thể và cây. 
Khoang rỗng có các thành bên (11), một bệ đỡ (20) và mái hở (12), lỗ thoát khí (30) 
được bố trí ở các thành bên của khoang rỗng, bệ đỡ có thể di chuyển dọc và có các then 
dẫn (21), các then dẫn này có thể mở rộng xuyên qua lỗ thoát khí, khi bệ đỡ có thể di 
chuyển dọc được đẩy lên trên để đẩy cây ra ngoài thì chuyển động dọc của bệ đỡ được 
dẫn động nhờ sự ăn khớp giữa các then trong lỗ thoát khí và từ đó giúp hỗ trợ đồng bộ ở 
tất cả các thành bên của bệ đỡ, do đó có thể di chuyển giá thể và cây trong bệ đỡ, thực tế 
là di chuyển trong thiết bị liền khối để giúp giảm thiểu việc hỏng rễ và sốc đối với cây, 
các lỗ thoát khí của chậu ươm bao gồm các nắp giữ (31) để hỗ trợ việc cắt rễ. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến khay bao gồm các chậu ươm cây. 
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(11) 51207 
(21) 1-2016-02176 (51) 7 G06Q  20/12,  20/32,  20/36,  20/38 

(22) 14.06.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 14/837,660           27.08.2015       US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.06.2016 
(71) SAMSUNG PAY, INC.  (US) 

3 Van De Graaff Drive, Fourth Floor, Burlington, MA 01803, United States of America
(72) GRAYLIN, William Wang (US), LI, Man Ho  (CN), TANG, Jimmy Tai Kwan  (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống và phương pháp hoàn thành giao dịch thực hiện trên 

thiết bị truyền thông di động 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp hoàn thành giao dịch thực hiện trên thiết 

bị truyền thông di động để hoàn thành giao dịch mua hàng để mua các mặt hàng từ 
thương nhân trên mạng internet. Người dùng duyệt và lựa chọn các mặt hàng để mua từ 
thương nhân thông qua ứng dụng hoặc trình duyệt mua hàng. Trong suốt quá trình giao 
dịch, ứng dụng hoàn thành giao dịch cài đặt trên thiết bị truyền thông di động được khởi 
động, ứng dụng hoàn thành giao dịch nhận mã thông báo hoàn thành giao dịch được tạo 
ra bởi máy chủ hoàn thành giao dịch mà nhận dạng giao dịch mua hàng, ứng dụng hoàn 
thành giao dịch sử dụng mã thông báo này và truyền thông đến máy chủ hoàn thành 
giao dịch để khiến máy chủ hoàn thành giao dịch hoàn thành giao dịch mua hàng, trong 
đó dữ liệu thanh toán được truyền một cách đảm bảo bằng cách sử dụng đoạn mã. 
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(11) 51208 
(21) 1-2016-02248 (51) 7 H04W  52/18 

(22) 27.01.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/CN2014/071584    27.01.2014 (87) WO2015/109602 30.07.2015 
(71) SUN PATENT TRUST  (US) 

450 Lexington Avenue, 38th Floor, New York, NY 10017, U.S.A. 
(72) Hidetoshi SUZUKI (JP), Masayuki HOSHINO (JP), Lilei WANG (CN) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị vô tuyến và phương pháp điều khiển công suất 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển công suất và thiết bị vô tuyến, trong nhóm 
gồm có các thiết bị vô tuyến có chứa thiết bị vô tuyến thứ nhất và thiết bị vô tuyến thứ 
hai, bao gồm: nhận thông tin điều khiển công suất có chứa công suất phát kênh dữ liệu 
thứ hai, từ thiết bị vô tuyến thứ hai; xác định công suất phát kênh dữ liệu thứ nhất dựa 
trên công suất phát kênh dữ liệu thứ hai; và điều khiển công suất phát kênh dữ liệu của 
thiết bị vô tuyến thứ nhất theo công suất phát kênh dữ liệu thứ nhất; trong đó, công suất 
phát kênh dữ liệu thứ nhất là công suất cho phép thiết bị vô tuyến thứ nhất vươn đến tất 
cả các thiết bị vô tuyến trong nhóm, và công suất phát kênh dữ liệu thứ hai là công suất 
cho phép thiết bị vô tuyến thứ hai vươn đến tất cả các thiết bị vô tuyến trong nhóm. 
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(11) 51209 
(21) 1-2016-02313 (51) 7 A01N  57/20,  57/22 

(22) 25.11.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2014/067453 25.11.2014 (87) WO2015/081116  04.06.2015 
(30) US 61/909,129      26.11.2013 US 
(75) 1. MCKNIGHT, GARY DAVID  (US) 

3904 Sandlewood Road, High Point, NC 27265, United States of America 
2. RAYBORN, RANDALL, LINWOOD  (US) 
979 Indian Springs Rd., Burlington, NC 28217, United States of America 
3. PARKER, DAVID, BRUCE  (US) 
2240 W. Hwy 217, Canyon, TX 79015, United States of America 
4. XU, WEI  (US) 
4114 Foxbrush Lane, Sugarland, TX 77479, United States of America 
5. YANG, ZEHUI  (CN) 
School of Chemical Engineering, Ningbo University of Technology, No. 201 Fenghua 
Road, Jiangbei District Ningbo, Zhejiang, 315211, China 
6. PERKINS, RAYMOND, PATRICK  (US) 
841 2nd Ave South, Tierra Verde, FL 33715, United States of America 
7. SEMPLE, ANDREW, MICHAEL  (US) 
22587 Morning Glory Circle, Bradenton, FL 34202, United States of America 

(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(54) Chế phẩm phân phối dạng lỏng cải tiến chứa chất ức chế 

ureaza và/hoặc chất ức chế nitrat hóa dùng cho phân bón 
trên cơ sở phân chuồng và ure để duy trì hàm lượng nitơ 
trong đất và phương pháp tạo ra chế phẩm để bổ sung vào 
phân bón 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm phân phối dạng lỏng cải tiến chứa chất ức chế ureaza 
và/hoặc chất ức chế nitrat hóa được tạo ra để bổ sung vào phân bón, đặc biệt là phân bón 
trên cơ sở phân chuồng và ure, để nâng cao việc duy trì hàm lượng nitơ trong đất. Chế 
phẩm phân phối theo sáng chế chứa hệ solvat an toàn và thân thiện với môi trường mà 
nâng cao độ ổn định trong việc lưu trữ, bảo quản chất ức chế ureaza bằng cách sử dụng 
dung môi không chứa proton, duy trì chất ức chế ureaza và/hoặc chất ức chế nitrat hóa 

trong dung dịch với nhiệt độ lưu trữ, bảo quản nhỏ nhất là 10°c và nâng cao đặc tính sử 
dụng của phân bón chứa chất ức chế ureaza và/hoặc chất ức chế nitrat hóa. Chế phẩm 
phân phối này có thể an toàn khi bảo quản, lưu trữ, vận chuyển và sử dụng sau đó hoặc 
trộn với phân bón trên cơ sở phân chuồng hoặc trên cơ sở ure mà có thể được sử dụng 
vào đất ở dạng lỏng hoặc dạng hạt để nâng cao việc duy trì hàm lượng nitơ trong đất cho 
quá trình hấp thụ trong đời sống của thực vật. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương 
pháp tạo ra chế phẩm để bổ sung vào phân bón. 
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(11) 51210 
(21) 1-2016-02388 (51) 7 F24F  13/24 

(22) 30.06.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 2015-166838     26.08.2015 JP 
(71) TOZEN CORPORATION  (JP) 

8-4 Asahi, Yoshikawa, Saitama, Japan 
(72) Hitoshi MUROI (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Bộ giảm chấn dạng treo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ giảm chấn dạng mà có thể lắp đặt nhanh chóng và thuận lợi thân 
bộ giảm chấn vào bu lông treo, và có độ an toàn cao bằng cách ngăn ngừa sự rơi bộ 
giảm chấn. 
Trong bộ giảm chấn dạng treo, thân bộ giảm chấn có rãnh khớp thứ nhất (25) mà được 
tạo ra ở phần bên trên (21) bằng cách khía hình chữ V và có thể lắp vừa trên phần trục 
của bu lông treo (B1) từ hướng ngang trong trạng thái mà phần trục được gài vào rãnh 
khớp thứ nhất (25). Bộ giảm chấn có chốt khóa (32) trong đó rãnh khớp thứ hai (30) gần 
bằng rãnh khớp thứ nhất (25) được tạo ra bằng cách khía hình chữ V và có thể lắp khít 
vào phần trục của bu lông treo (B1) từ hướng ngang trong trạng thái mà phần trục được 
lắp vào rãnh khớp thứ nhất (25). Chốt khóa (32) được lắp vào phần trục của bu lông treo 
(B1) trong trạng thái mà phần trục được gài vào rãnh khớp thứ nhất (25), chốt khoá (32) 
và phần bên trên (21) của thân bộ giảm chấn được kẹp, siết chặt và cố định với nhau 
bằng cặp đai ốc (37, 38) được lắp bằng ren trên phần trục của bu lông treo (B1) từ trên 
và dưới. 
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(11) 51211 
(21) 1-2016-02518 (51) 7 E21B  36/04,  43/24 

(22) 22.02.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/CN2014/072422 22.02.2014 (87) WO2015/085674 18.06.2015 
(30) 201310689685.0      12.12.2013 CN 
(75) YU WENYING  (CN) 

R&D Institute of Liaohe Oil Field Company No.95, Oil Street, Xinglongtai Panjin, 
Liaoning 124010, China 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp thu hồi nhiệt lớp nước đáy và lớp nước rìa cho 

phép đốt nóng điện cặn dầu trong lỗ giếng ngang 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp thu hồi nhiệt lớp nước đáy và lớp nước rìa cho phép 

đốt nóng bằng điện cặn dầu trong các lỗ ngang nằm ở phần trên lớp nước đáy và lớp 
nước rìa của cặn dầu và cách lớp dầu 20-30m, khiến cho nhiệt độ của toàn bộ cặn dầu 
được tăng đều tới trạng thái trong đó dầu tại nơi khai thác có thể chảy, để đạt được cấp 
nhiệt trung tâm nhờ thu hồi nhiệt, nhờ đó cải thiện hiệu quả thu hồi nhiệt của một giếng. 
Sáng chế cũng đề cập tới kết cấu đết nóng điện cho lỗ ngang có dạng ống, các nam 
châm vĩnh cửu được bố trí ở phần trên mặt trong của ống. Các thanh đốt nóng điện dạng 
lò xo mắt nối tiếp nhau được bố trí ở giữa, tấm cách nhiệt được bố trí ở vị trí đường kính 
ngang, nửa ống dưới được bịt kín và rỗng và cách nhiệt kết hợp với tấm cách nhiệt, và 
giảm đượe sự truyền nhiệt.  
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(11) 51212 
(21) 1-2016-02602 (51) 7 C23C  14/34 

(22) 14.07.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 10-2015-0128960 11.09.2015 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.07.2016 
(71) AP SYSTEMS INC.  (KR) 

15-5, Dongtansandan 8-Gil, Dongtan-Myeon, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, 18487, 
Republic of Korea 

(72) LEE, Jae Seung (KR), KU, Chan Hoe (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị phún xạ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phún xạ, cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến thiết bị phún xạ 
sử dụng catôt hình trụ để làm lắng phủ hai mặt. Theo một phương án được lấy làm ví dụ, 
thiết bị phún xạ bao gồm buồng (110) được thiết kế để tạo ra khoảng trống lắng phủ, 
nhiều bộ đỡ nền (120) được tạo ra trong buồng (110) và được bố trí đối diện nhau, và 
catôt hình trụ (130) bao gồm cụm nam châm (135), trong đó nhiều nam châm tương ứng 
được bố trí đối xứng hướng tới bộ đỡ nền (120) và phần bia hình trụ (131) được thiết kế 
để tạo ra khoảng trống phù hợp, trong đó cụm nam châm (135) được làm cho phù hợp, 
catôt hình trụ (130) được tạo ra trong khoảng trống ở giữa các bộ đỡ nền (120). 
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(11) 51213 
(21) 1-2016-02817 (51) 7 C05F 3/00 

(22) 29.07.2016 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.07.2016 
(71) 1. Công ty cổ phần phân bón Fitohoocmon  (VN) 

Tầng 3, tòa nhà BIOGROUP - 814/3 Đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

2. Công ty cổ phần công nghệ sinh học  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà BIOGROUP - 814/3 Đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(72) Lê Văn Tri (VN) 
(54) Hệ thống thiết bị và quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh 

sạch từ phân thải chăn nuôi công nghiệp có xử lý bằng than 
sinh học 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống thiết bị để thực hiện quy trình sản xuất phân bón hữu cơ vi 
sinh sạch và quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh sạch từ phân thải chăn nuôi công 
nghiệp có xử lý bằng than sinh học thực hiện trên hệ thống thiết bị này. Sáng chế đã kết 
hợp việc sản xuất than sinh học có thu hồi nhiệt để sấy phân thải chăn nuôi, đồng thời sử 
dụng than sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi, đây là các điểm mới mà ở Việt Nam và 
thế giới chưa làm. Cuối cùng phân thải và than sinh học được dùng để sản xuất phân bón 
hữu cơ vi sinh sạch, chất lượng cao mà không cần bổ sung phân NPK hóa học. Phân bón 
được áp dụng cho trồng rau sạch và thâm canh hữu cơ để nhằm đảm bảo sức khỏe cho 
người nông dân và người sử dụng nông sản.  
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(11) 51214 
(21) 1-2016-02818 (51) 7 C05F 17/00 

(22) 29.07.2016 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.07.2016 
(71) 1. Công ty cổ phần phân bón Fitohoocmon  (VN) 

Tầng 3, tòa nhà BIOGROUP - 814/3 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

2. Công ty cổ phần công nghệ sinh học  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà BIOGROUP - 814/3 Đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(72) Lê Văn Tri (VN) 
(54) Quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh sạch từ phân thải chăn 

nuôi và than sinh học lót chuồng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh sạch từ phân thải chăn nuôi 

và than sinh học lót chuồng bao gồm các bước:  
(1) Tạo tổ hợp vi sinh vật đặc thù để phân giải, khử độc và tiêu diệt các mầm bệnh trong 
phân gia súc gia cầm;  
(2) Phun ủ men, ủ nguyên liệu hữu cơ; và  
(3) Phối trộn. 
Sáng chế đã tạo ra tổ hợp vi sinh vật phân giải hữu cơ, vi sinh vật tạo kháng sinh nhằm 
khử độc và tiêu diệt các mầm bệnh trong phân. Than sinh học giúp khử mùi trong phân, 
tăng độ xốp trong đất và giữ ẩm cho cây. Đây là loại phân hữu cơ vi sinh chất lượng cao, 
sạch có thể dùng trong canh tác nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ và phát triển nền 
nông nghiệp bền vững.  
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(11) 51215 
(21) 1-2016-02858 (51) 7 A01D 23/00 

(22) 02.08.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 1503002090 09.09.2015 TH 
(75) MR. PAICHIT ARANCHAIYA  (TH) 

17/82 Moo2 Petchkasem Road, Omyai, Samphran, Nakornpathom 73160, Thailand 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dụng cụ cắt kiểu truyền động trục khuỷu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ cắt kiểu truyền động trục khuỷu để để lấy quả cọ, xén tỉa 
cành và lá của cây cọ. Dụng cụ này được thiết kết dưới dạng dụng cụ cắt được cơ giới 
hóa có nhiều ưu điểm. Dụng cụ này có tính linh hoạt trong quá trình cắt, linh động trong 
quá trình cắt, chính xác khi định vị, an toàn và tin cậy khi sử dụng, có năng suất cao, 
giúp giảm nhẹ cường độ lao động của người dùng, giảm bớt chi phí lao động và đồng 
thời giảm bớt khả năng làm tổn hại cây cọ. 
Đây là loại dụng cụ cắt để lấy quả cọ, xén tỉa cành và lá của cây cọ, dụng cụ này bao 
gồm lưỡi và cơ cấu dẫn động dụng cụ cắt. Lưỡi (1) được cố định vào phần phía trên của 
trục (3). Phần phía dưới của trục (3) được lắp với đầu nhỏ của thanh truyền (28) bằng 
cách cho dóng thẳng với chốt trục (11) và ổ bi (27). Đầu to của thanh truyền (28) được 
cố định với bánh răng vành khăn (23) và cổ trục chính (29). Tay đòn sau đó được lắp lên 
mặt trên của trục khuỷu (24). Trục khuỷu (24), cổ trục chính (29) và thanh truyền (28) 
tạo thành cơ cấu trục khuỷu. Chuyển động quay của bánh rãng vành khăn (23) được 
biến đổi thành chuyển động tịnh tiến trên trục (3). Kết quả là điều này làm lưỡi được 
gắn vào trục (3) lấy quả cọ, cắt và xén tỉa cành và lá của cây cọ, hoàn thành hoạt động 

của dụng cụ cắt này. ổ bi được lắp với mặt trên của trục khuỷu (24) và cổ trục chính 
(29), toàn bộ cụm này được lắp vào trong vỏ (12). Bánh răng vành khăn (23), ổ bi cùng 
với khóa kẹp cũng được lắp vào vỏ (12), còn được khóa lần nữa bởi khóa kẹp khác, làm 
cho bánh răng khế dẫn động (13) và bánh răng vành khăn (23) được dóng thằng trên 
cùng đường tâm, nhờ đó biến đổi thành hoạt động tịnh tiến trên trục để hoàn thành việc 
cắt. 
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(11) 51216 
(21) 1-2016-02947 (51) 7 C07K  16/28, A61P  35/00 

(22) 11.02.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2015/015456 11.02.2015 (87) WO2015/123325 20.08.2015 
(30) 61/939,110      12.02.2014 US 
(71) GENENTECH, INC.  (US) 

1 DNA Way, South San Francisco, California 94080, United States of America 
(72) CHINN, Yvonne (US), HANG, Julie Q. (US), SIEBEL, Christian W. (US), WU, Yan 

(US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể được phân lập liên kết với Jagged1 của người và 

dược phẩm chứa kháng thể này dùng để làm thuốc 
  (57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể được phân lập liên kết với Jagged1 của người và axit 

nucleic được phân lập mã hóa kháng thể này. Sáng chế còn đề cập đến tế bào chủ chứa 
axit nucleic được phân lập này và phương pháp sản xuất kháng thể nêu trên bao gồm 
nuôi cấy tế bào chủ này. Sáng chế còn mô tả thể liên hợp miễn dịch chứa kháng thể 
kháng Jagged1 này và dược phẩm chứa kháng thể hoặc thể liên hợp miễn dịch này và 
chất mang dược dụng. Sáng chế cũng mô tả kháng thể kháng Jagged1 hoặc thể liên hợp 
miễn dịch để sử dụng làm thuốc và để sử dụng trong điều trị ung thư, hoặc để làm giảm 
sự phát triển của tế bào ung thư. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp phát hiện 
Jagged1 của người trong mẫu sinh học.  
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(11) 51217 
(21) 1-2016-02957 (51) 7 B65H  54/02,  54/22 

(22) 11.08.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 10-2015-0135097     24.09.2015 KR 
(71) KYUNGNAM METAL CO., LTD.  (KR) 

148, Gongdan-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea 
(72) Soo Hyun PARK (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị cuộn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cuộn liên tục được bố trí nối tiếp với máy ép đùn được gắn 
trên một khung đỡ, để thu cuộn sản phẩm ép đùn từ máy ép đùn thành dạng cuộn xoắn, 
trong đó thiết bị bao gồm bộ phận cảm biến tốc độ, cho phép xác định được tốc độ của 
sản phẩm ép đùn đi vào thiết bị cuộn; bộ phận thu giữ cho phép giữ sản phẩm ép đùn 
được uốn thành dạng cuộn xoắn sau khi đi ra từ thiết bị cuộn; và bộ phận điều khiển 
đóng vai trò tiếp nhận thông tin về tốc độ xác định được từ bộ phận cảm biến tốc độ để 
điều chỉnh tốc độ thu cuộn của thiết bị cuộn, được bố trí trên khung đỡ cùng với các chi 
tiết dẫn giúp dóng thẳng hàng sản phẩm ép đùn đi vào thiết bị cuộn. 
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(11) 51218 
(21) 1-2016-02981 (51) 7 C07D  235/16,  409/04,  409/06,  

409/08,  409/12,  417/04,  417/06,  
417/12,  277/60, A61K  31/381,  
31/428,  31/4436,  31/506, A61P  
3/10 

(22) 09.01.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/IN2015/000010  09.01.2015 (87) WO2015/107549 23.07.2015 
(30) 161/CHE/2014      14.01.2014 IN 
(71) CONNEXIOS LIFE SCIENCES PVT. LTD.  (IN) 

No.49, Shilpa Vidya, First Main Road, J. P Nagar 3rd Phase, Bangalore 560078, India 
(72) RANGA, Madhavan Gurram (IN), RAO, Jagannath Madanahalli Ranganath (IN), 

GUDLA, Chandra Sekhar (IN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất heteroaryl hai vòng được thế có tác dụng làm chất 

chủ vận của thụ thể retinoit và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất hai vòng được thế có tác dụng làm chất chủ vận của thụ 

thể retinoit (Retinoid X Receptor - RXR) và hữu dụng trong điều trị các chứng rối loạn 
có thể được phòng ngừa hoặc điều trị bằng cách hoạt hóa thụ thể này. Ngoài ra, sáng 
chế đề cập đến hợp chất, phương pháp điều chế và dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(11) 51219 
(21) 1-2016-03010 (51) 7 B65D  6/00 

(22) 16.08.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 10-2015-0121415            28.08.2015 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.08.2016 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  (KR) 

CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560, Republic of Korea 
(72) LEE, Byung Kook  (KR), Nam, Yoon Seung (KR), PARK, Kwang Soo  (KR), LEE, 

Hae Sun  (KR), CHA, Gyu Hwan (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Bộ phận chứa để giữ thực phẩm đã lên men 

  (57)     Sáng chế đề cập tới bộ phận chứa để giữ thực phẩm đã lên men, bao gồm: thân chính để 
chứa thực phẩm đã lên men trong không gian bên trong; đĩa ép đi tới tiếp xúc với bề mặt 
của thực phẩm đã lên men trong thân chính; và nắp để chặn phần mở của phần bên trong 
của thân chính; trong đó, thân chính có phần giật cấp được nhô vào bên trong từ bề mặt 
biên bên trong của phần cổ tại phần cuối phía trên, và đĩa ép có vành được làm nhô ra 
được tạo ra cho ngoại vi của phần cuối phía trên của chúng để được đặt trên phần giật 
cấp, phần thẳng đứng được tạo ra cho đầu cuối thấp hơn của vành được làm nhô ra và có 
bề mặt biên bên ngoài đi tới tiếp xúc với bề mặt biên bên trong của phần giật cấp, và bề 
mặt tròn được tạo ra tại đầu cuối thấp hơn của phần thẳng đứng và có phần bề mặt đáy 
đi tới tiếp xúc với bề mặt của thực phẩm đã lên men. 
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(11) 51220 
(21) 1-2016-03031 (51) 7 F16H  15/38 

(22) 17.08.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 104130862            18.09.2015 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.08.2016 
(71) MOTIVE POWER INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

NO.66, Shanjiao Rd., Fu-Sing Village, Dacun Township, Changhua County 515, 
Taiwan 

(72) CHENG, HSIN-LIN (TW), TENG, CHING-CHUNG (TW) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Cơ cấu sang số tuyến tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu sang số tuyến tính bao gồm rôto đỡ; các bi truyền động bố 
trí theo cách di chuyển được tại rôto đỡ và mỗi bi truyền động có một hốc hình trụ dọc 
hướng bán kính của nó; các trụ dẫn động với các đầu bên trong bố trí theo cách di 
chuyển được trong các hốc hình trụ dọc theo hướng bán kính của rôto đỡ; bộ phận sang 
số nối theo cách di chuyển được với các đầu bên ngoài của các trụ dẫn động để dẫn 
động các trụ dẫn động quay từ hướng bán kính của rôto đỡ tới, nhưng không trùng với, 
hướng dọc trục của rôto đỡ; rôto công suất đầu vào dọc trục và rôto công suất đầu ra dọc 
trục nằm ở hai bên và kẹp các bi truyền động theo cách di chuyển được. 
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(11) 51221 
(21) 1-2016-03033 (51) 7 B62M  11/00 

(22) 17.08.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 104130861           18.09.2015     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.08.2016 
(71) MOTIVE POWER INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

NO.66, Shanjiao Rd., Fu-Sing Village, Dacun Township, Changhua County 515, 
Taiwan 

(72) CHENG, HSIN-LIN (TW), TENG, CHING-CHUNG (TW) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Cơ cấu sang số tuyến tính cho xe không dùng xích 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu sang số tuyến tính cho xe không dùng xích bao gồm bộ 
phận sang số có rôto đỡ, các bi truyền động và các trụ dẫn động, với các trụ dẫn động 
được bố trí trong các phần tiếp nhận hình trụ trên mỗi bi truyền động dọc theo hướng 
bán kính của rôto đỡ và quay từ hướng bán kính của nó tới, nhưng không trùng với, 
hướng dọc trục của rô to đỡ; rôto công suất đầu vào dọc trục; rôto công suất đầu ra dọc 
trục; nguồn công suất nằm ngang dùng bàn đạp ăn khớp với rô to công suất đầu vào dọc 
trục; phần truyền công suất dọc trục ăn khớp với rôto công suất đầu ra dọc trục theo 
hướng dọc trục; phần công suất đầu ra nằm ngang ăn khớp với phần truyền công suất 
dọc trục, 
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(11) 51222 
(21) 1-2016-03103 (51) 7 C21C  1/02,  7/064,  7/076 

(22) 06.02.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/000561           06.02.2015 (87) WO2015/129173 A1 03.09.2015 
(30) 2014-035889           26.02.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.08.2016 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) ICHIKAWA, Akira (JP), NAKAI, Yoshie (JP), IKAGAWA, Toru (JP), TANAKA, 

Shuei (JP), NISHIKORI, Masanori (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp khử lưu huỳnh trong sắt nóng chảy và chất khử 

lưu huỳnh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp khử lưu huỳnh trong sắt nóng chảy và chất khử lưu 

huỳnh có khả năng làm giảm chi phí xử lý khử lưu huỳnh trong khi đạt được khả năng 
khử lưu huỳnh đã định mà không phải sử dụng flo. Khi sắt nóng chảy (16) được khuấy 
và sau đó được khử lưu huỳnh, chất khử lưu huỳnh (18) được bổ sung vào sắt nóng chảy 
(16), trong đó chất khử lưu huỳnh (18) thu được bằng cách trộn canxi aluminat và vôi 
nung để tỷ lệ nồng độ theo khối lượng của Al2O3/(Al2O3 + CaO) lớn hơn 0,01 nhưng 
không lớn hơn 0,20 và tỷ lệ pha trộn canxi aluminat trong chất khử lưu huỳnh (18) lớn 
hơn 0% và không lớn hơn 75% khối lượng. 
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(11) 51223 
(21) 1-2016-03111 (51) 7 A47J  43/046,  31/40,  31/44,  43/08 

(22) 25.08.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/073806        25.08.2015 (87) WO2016/035605 A1 10.03.2016 
(30) 2014-180356        04.09.2014 JP 

2014-180358        04.09.2014 JP 
2014-181457        05.09.2014 JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.08.2016 
(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8522, Japan 
(72) SHIMA, Hidekazu (JP), MISUMI, Masaru (JP), MIEDA, Kimiko (JP), SAKANE, 

Yasuaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ phận khuấy trộn và thiết bị pha chế đồ uống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận khuấy trộn bao gồm thùng khuấy trộn (510) mà để chất 
lỏng được cấp vào và chi tiết khuấy trộn (550) để khuấy trộn chất lỏng được cấp vào 
thùng khuấy trộn (510). Thùng khuấy trộn (510) này có diện tích của phần hở theo 
chiều ngang giảm dần theo chiều hướng xuống dưới. 
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(11) 51224 
(21) 1-2016-03113 (51) 7 D06N 3/14 

(22) 23.08.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 10-2015-0122766            31.08.2015      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  23.08.2016 
(71) DONG WOO ALT CO., LTD.  (KR) 

(17998) 121, Chupalsandan - ro, Paengseong - eup, Pyeongtaek - si, Gyeonggi - do, 
Korea 

(72) Park Eun Seo (KR), Kim Jong Jin  (KR), Min Dong Jae (KR), Shin Dong Woo (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất da tổng hợp polyuretan, da tổng hợp 

polyuretan sản xuất được bằng phương pháp này và màng 
polyuretan chứa sucroza 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất da tổng hợp polyuretan có các lỗ nhỏ đồng 
đều bằng cách làm đông tụ dung dịch chứa hỗn hợp polyuretan được tạo ra bằng cách 
trộn chất phụ gia chứa sucroza với chế phẩm nhựa polyuretan, và sau đó, loại bỏ chất 
phụ gia có trong dung dịch chứa hỗn hợp polyuretan đã đông tụ. Sáng chế không những 
có thể tạo ra bề mặt nhẵn sau quy trình mài cát mà còn có thể làm cải thiện độ thấm khí 
và độ mềm nhờ các lỗ nhỏ được tạo ra trong da tổng hợp polyuretan. Ngoài ra, kích 
thước và mật độ của các lỗ nhỏ có thể tùy ý được điều chỉnh bằng cách điều chỉnh lượng 
chất phụ gia. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến da tổng hợp polyuretan sản xuất được bằng phương 
pháp nêu trên và màng polyuretan chứa sucroza. 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
90 

(11) 51225 
(21) 1-2016-03137 (51) 7 C07D  417/14, A61K  31/4045, A61P  

25/28 
(22) 28.01.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2015/013263 28.01.2015 (87) WO2015/116663 06.08.2015 
(30) 61/933,246      29.01.2014 US 

62/078,895      12.11.2014 US 
(71) NEUROPORE THERAPIES, INC.  (US) 

10835 Road to the Cure, Suite 210, San Diego, CA 92121, United States of America 
(72) STOCKING, Emily, M. (US), WRASIDLO, Wolfgang (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất amit heteroaryl làm chất ức chế sự kết tụ protein 

và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất amit heteroaryl và dược phẩm chứa hợp chất này được 

dùng để phòng ngừa, đẩy lùi, làm chậm, ức chế hoặc điều trị bệnh liên quan đến sự kết 
tụ protein, bao gồm các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Parkinson, bệnh Alzheimer, 
sa sút trí tuệ thể Lewy, bệnh Parkinson với sa sút trí tuệ, sa sút trí tuệ trán- thái dương, 
bệnh Huntington, xơ cứng cột bên teo cơ, và bệnh teo đa hệ thống, và ung thư và u hắc 
tố. 
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(11) 51226 
(21) 1-2016-03139 (51) 7 C07D  403/12,  401/12,  403/04,  

403/14,  405/12,  409/04,  409/14,  
417/14,  207/36,  207/38, A01N  
43/38,  43/40 

(22) 24.02.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2015/053826 24.02.2015 (87) WO2015/128321 03.09.2015 
(30) 1403334.4      26.02.2014 GB 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
(72) LACHIA, Mathilde Denise (FR), SCREPANTI, Claudio (IT), DE MESMAEKER, 

Alain (BE), LUMBROSO, Alexandre Franco Jean Camille (FR), RENDINE, Stefano 
(IT) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Dẫn xuất strigolacton, chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây 

trồng chứa dẫn xuất này và phương pháp điều hòa sinh 
trưởng cây trồng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các dẫn xuất dị vòng có công  thức (1), chế phẩm điều hòa sinh 
trưởng cây trồng chứa các dẫn xuất này và phương pháp điều hòa sinh trưởng cây trồng. 
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(11) 51227 
(21) 1-2016-03154 (51) 7 E06B  1/04 

(22) 25.08.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 1501004925 27.08.2015 TH 
(71) NAWAPLASTIC INDUSTRIES CO., LTD.  (TH) 

1 Siam Cement Road, Bangsue, Bangkok 10800, Thailand 
(72) Denpong CHANTAWAT (TH), Peter QUIG (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Cụm khung và phương pháp lắp đặt cụm khung 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm khung bao gồm khung gồm có giá đỡ thanh ray để đỡ các 
thanh ray bao gồm các thanh ray cửa sổ, thanh ray cửa ra vào, thanh ray cửa sổ nóc vòm 
và thanh ray màn ngăn côn trùng hoặc lưới, và phần khung được bố trí liền kề với giá đỡ 
thanh ray; và thiết bị cố định để cố định khung vào mép của các khoảng hở cần phải 
được lắp đặt với khung, trong đó thiết bị cố định theo sáng chế cố định khung vào mép 
của khoảng hở cần phải được lắp đặt với khung bằng cách cố định phần khung sao cho 
không có lỗ nào được tạo ra trên phần khung và/hoặc giá đỡ thanh ray. Sáng chế còn đề 
cập đến phương pháp lắp đặt cụm khung bao gồm các bước định vị khung trên mép của 
khoảng hở cần phải được lắp đặt với khung và cố định khung vào mép của khoảng hở 
cần phải được lắp đặt với khung, trong đó việc cố định của khung vào mép của khoảng 
hở cần phải được lắp đặt với khung theo sáng chế được thực hiện bằng cách sử dụng 
thiết bị cố định để cố định khung vào mép của khoảng hở cần phải được lắp đặt với 
khung sao cho không có lỗ nào được tạo ra trên phần khung và/hoặc giá đỡ thanh ray. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  26.08.2016 
(71) JOBEN BIO-MEDICAL CO., LTD.  (TW) 

No.9, Shennong E. Rd., Dehe Village, Changzhi Township, Pingtung County 908, 
Taiwan 90846 

(72) LIU, CHIUNG-HUI (TW), HUANG, GIAO-ZHI (TW), YEN, CHUN-YI (TW) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hỗn hợp chiết xuất từ thể quả nấm antrodia 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hỗn hợp chiết xuất từ thể quả nấm antrodia dùng trong điều trị 
chứng giảm số lượng tế bào hồng cầu và/hoặc giảm tiểu cầu. Hỗn hợp chiết xuất từ thể 
quả nấm antrodia chứa chất chiết từ thể quả nấm antrodia bang cacbon dioxit siêu tới 
hạn lỏng. 
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(11) 51229 
(21) 1-2016-03192 (51) 7 B60K  011/02 

(22) 26.08.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 104214083            31.08.2015      TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  30.08.2016 
(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

No. 184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu County 304, 
TAIWAN 

(72) Li-Wei TUNG  (TW), Yu-Ying WANG  (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Động cơ xe mô tô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến động cơ xe mô tô. Động cơ xe mô tô bao gồm thân động cơ, nắp vỏ 
động cơ, quạt gió, bộ tản nhiệt, hệ thống bình chứa và vật liệu hấp thu rung động. Nắp 
vỏ động cơ được nối với thân động cơ, trong đó cửa vào được tạo ra trên nắp vỏ động cơ. 
Quạt gió được bố trí trong nắp vỏ động cơ, trong đó quạt gió tương ứng với cửa vào và 
đẩy dòng không khí về phía trước. Hệ thống bình chứa được nối thông với bộ tản nhiệt, 
trong đó hệ thống bình chứa được cố định vào nắp vỏ động cơ. Vật liệu hấp thu rung 
động được bố trí giữa bộ tản nhiệt và nắp vỏ động cơ, vật liệu hấp thu rung động bao 
gồm cửa ra, và dòng không khí đi qua bộ tản nhiệt và cửa vào đến nắp vỏ động cơ, và 
sau đó đi qua cửa ra để rời khỏi nắp vỏ động cơ. 
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(21) 1-2016-03224 (51) 7 B02C  7/17, A47J  31/00,  31/40, 

B02C  7/08, A23F  3/12 
(22) 19.08.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/073259     19.08.2015 (87) WO2016/031648 A1 03.03.2016 
(30) 2014-170475     25.08.2014 JP 

2014-170484     25.08.2014 JP 
2014-180352     04.09.2014 JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.08.2016 
(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8522, Japan 
(72) SHIMA, Hidekazu (JP), MISUMI, Masaru (JP), MIEDA, Kimiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ phận nghiền, máy nghiền và thiết bị pha chế đồ uống 

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ phận nghiền bao gồm chi tiết nghiền thứ nhất có vùng nghiền thứ 
nhất, chi tiết nghiền thứ hai (350) có vùng nghiền thứ hai (351a) đối diện với vùng 
nghiền thứ nhất và được bố trí có thể quay được so với chi tiết nghiền thứ nhất, và cơ 
cấu bức xạ nhiệt mà được bố trí trong ít nhất một trong chi tiết nghiền thứ nhất và chi 
tiết nghiền thứ hai (350) và phát xạ nhiệt sinh ra do ma sát là kết quả của quá trình quay 
của chi tiết nghiền thứ nhất và chi tiết nghiền thứ hai (350) với nhau, và cơ cấu bức xạ 
nhiệt được bố trí trong phần ngoại trừ vùng nghiền thứ nhất và vùng nghiền thứ hai (35 
1a). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến máy nghiền và thiết bị pha chế đồ uống. 
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(11) 51231 
(21) 1-2016-03225 (51) 7 G02B  5/30 

(22) 30.08.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 2015-172035 01.09.2015 JP 

2016-121701 20.06.2016 JP 
(71) NITTO DENKO CORPORATION  (JP) 

1-1-2, Shimohozumi, Ibaraki-shi, Osaka 567-8680 Japan 
(72) Tadashi KOJIMA (JP), Kentarou TAKEDA (JP), Nao MURAKAMI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Màng ép quang học 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng ép quang học (100) trong đó hiện tượng không đều màu kết 
quả từ màng chống phản xạ (20) được ngăn chặn, màng ép quang học (100) mỏng và có 
sắc phản xạ màu đen trung tính tốt hơn. Màng ép quang học (100) bao gồm: nền thứ 
nhất (10); nền thứ hai (40) đuợc bố trí ở một phía của nền thứ nhất (10); màng chống 
phản xạ (20) đuợc đặt giữa nền thứ nhất (10) và nền thứ hai (40); và lớp nhựa (30) được 
đặt giữa nền thứ nhất (10) và nền thứ hai (40) để bao phủ màng chống phản xạ (20), 
trong đó: màng chống phản xạ (20) bao gồm lớp phân cực (21) và lớp trì hoãn (22) được 

liên kết với lớp phân cực (21);và lớp nhựa (30) có môđun lưu trữ độ đàn hồi ở 25°C bằng 
1x106 Pa hoặc lớn hơn. 
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(86) PCT/TH2014/00050        22.10.2014 (87) WO2016/003373 07.01.2016 
(30) 1401003888        04.07.2014 TH 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.09.2016 
(75) 1. YONG, YUAN SUN  (TH) 

32/7 Moo 1, Soi Watthiandad, Banmai, Samphan, Nakornprathom 73110 (TH) 
2. CHANVICHITKUL, Teera  (TH) 
83/1 Moo 8, Yanghak, Pakthor Ratchaburi 70120 (TH) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(54) Biến thế 3D sử dụng lõi cuộn thay thế được và phương pháp chế 

tạo biến thế này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến biến thể 3D sử dụng lõi cuộn thay thế được bao gồm lõi sắt (1) có 

ba chân (1.1), các gông từ (1.2) kết nối các chân (1.1) và các cuộn dây (2). Theo sáng 
chế, các chân (1.1) có mặt cắt ngang gần tròn, các gông từ (1.2) để kết nối các chân 
(1.1) có các đầu nối (1.3) cho phép mở và đóng lõi bằng cách kéo nhẹ các phần kết nối 
(1.4) để kết nối giữa các chân (1.1) và các gông từ (1.2) để mở các đầu nối (1.3) cho lõi 
sắt gài có thể tháo ra được (1) vào cuộn dây (2). 
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(21) 1-2016-03236 (51) 7 E03D  11/08 

(22) 31.08.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 2015-177408 09.09.2015 JP 
(71) TOTO LTD.  (JP) 

1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 802-8601, Japan 
(72) KASHIRAJIMA Shu (JP), MOMOE Masaaki (JP), KITAMURA Masaki (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bệ xí xả nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bệ xí xả nước để làm sạch thân chính bệ xí và xả chất thải bằng 
cách dùng nước xả. Bệ xí xả nước này có phần bồn có bề mặt chứa chất thải dạng bồn và 
phần vành được tạo ra trên mép trên của bề mặt chứa chất thải, phần vành này có bề mặt 
theo chu vi trong, mà phần trên của nó được tạo kết cấu để nhô thẳng đứng lên. Phần 
bồn có vùng trước, vùng trước này có bề mặt dạng hình cung thứ nhất có độ cong R1 
theo phương nằm ngang của phần trên của bề mặt chứa chất thải và bề mặt dạng hình 
cung thứ hai có độ cong R2 theo phương thẳng đứng được tạo ra bởi bề mặt theo chu vi 
trong của phần vành và bề mặt chứa chất thải, và tỷ lệ của độ cong R1 với độ cong R2 
nằm trong khoảng từ 1 : 3 đến 3:1. 
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(11) 51234 
(21) 1-2016-03265 (51) 7 H01Q  1/38,  001/38,  19/10,  019/10,  

9/04,  009/04 
(22) 01.09.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 14/827,119    02.09.2015             US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  01.09.2016 
(71) ACE ANTENNA COMPANY INC.  (US) 

8 Goodyear Suite 100, Irvine, California 92618, United States of America 
(72) Niranjan Sundararajan (US), Charlie Kozak (US), Anthony Teillet (US), Kevin Le (US)
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Mạng môđun anten phân cực kép dải kép 

  (57)     Sáng chế đề xuất mạng mođun anten phân cực kép dải kép dùng cho trạm cơ sở kết nối 
di động, môđun này bao gồm: tấm phản xạ; môđun anten bức xạ để phát và thu hai phân 
cực vuông góc tuyến tính trong dải tần số thứ nhất và dải tần số thứ hai, nói chung, 
môđun anten bức xạ có bộ phần tử của anten bức xạ thứ nhất có thể hoạt động trong dải 
tần số thứ nhất bao gồm các ngẫu cực được sắp xếp để tạo ra dạng hình chữ nhật thông 
thường, mỗi ngẫu cực trong số các ngẫu cực gần như có phần tử dạng phẳng với khoang 
lồi; và bộ phần tử bức xạ thứ hai có thể hoạt động trong dải tần số thứ hai gần như được 
sắp xếp bên trên các khoang lồi trong bộ phần tử anten bức xạ thứ nhất, và có các khe 
hở nối các miếng thường được sắp xếp để tạo ra dạng hình tứ giác. 
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(11) 51235 
(21) 1-2016-03266 (51) 7 H04W 80/00 

(22) 01.09.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 201510556295.5           02.09.2015     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.09.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) HAN, Zhichong (CN), YU, Bin (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điều khiển truy cập và phương pháp điều khiển xác 

thực 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển truy cập và phương pháp điều khiển xác thực, 

trong đó phương pháp bao gồm các bước: nhận biết liệu gói tin mà đến thiết bị điều 
khiển truy cập có là gói tin bắt đầu xác thực, trong đó gói tin bắt đầu xác thực được sử 
dụng để bắt đầu quy trình xác thực của thiết bị đầu cuối mà gửi gói tin bắt đầu xác thực; 
và giới hạn tỷ lệ mà thiết bị điều khiển truy cập thu gói tin bắt đầu xác thực. Phương 
pháp này có thể nhận biết liệu gói tin mà đến thiết bị điều khiển truy cập có là gói tin 
bắt đầu xác thực và tỷ lệ mà thiết bị điều khiển truy cập thu gói tin bắt đầu xác thực có 
bị giới hạn hay không. Tỷ lệ mà gói tin bắt đầu xác thực thu được được giới hạn để kiểm 
soát số thiết bị đầu cuối tham gia xác thực tiếp theo, mà tránh hiệu ứng dồn dập của xác 
thực không dây gây ra khi lượng thiết bị đầu cuối lớn quá mức tham gia việc xác thực 
tiếp theo một cách đồng thời, và đảm bảo là thiết bị đầu cuối mà vừa thực hiện việc xác 
thực truy cập tiếp theo hiện tại có thể hoàn thành quy trình xác thực trọn vẹn một cách 
trôi chảy, nhờ đó đạt được hiệu quả cải thiện hiệu suất xác thực hệ thống. 
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(11) 51236 
(21) 1-2016-03268 (51) 7 H01R  13/719, H03H  7/12 

(22) 01.09.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 10-2015-0128639      10.09.2015 KR 

10-2016-0015335      06.02.2016 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.09.2016 
(71) JOINSET CO., LTD.  (KR) 

9B-51L, Panwol Industrial Complex, 329 Haean-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Kyeonggi-
do, 15613 Republic of Korea 

(72) KIM, SUN-KI (KR), JUNG, BYUNG-SUN (KR), CHOI, JUNG-SUP (KR), LEE, 
SEONG-JIN (KR), CHOI, KWANG-HWI (KR) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Bộ lọc đa lớp đàn hồi 

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ lọc đa lớp đàn hồi có tụ điện để loại bỏ tiếng ồn. Bộ lọc đa lớp đàn 
hồi bao gồm lớp vật liệu chức năng; các mẫu điện cực được đặt tương ứng trên bề mặt 
trên và dưới của lớp vật liệu, và bộ phận đàn hồi dẫn điện gắn vào mẫu điện cực trên, 
trong đó bộ phận đàn hồi được liên kết bằng điện và cơ học với mẫu điện cực trên được 
sử dụng như là điện cực, và bộ phận đàn hồi tiếp xúc trực tiếp với đối tượng truyền dẫn 
tạo nên tính đàn hồi.  
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(11) 51237 
(21) 1-2016-03269 (51) 7 C07D  401/14,  405/14,  413/14,  

401/04,  409/14,  417/14,  471/04,  
491/107, A61K  31/454 

(22) 06.02.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/GB2015/050331 06.02.2015 (87) WO2015/118342 13.08.2015 
(30) 1402013.5      06.02.2014 GB 

1416622.7      19.09.2014 GB 
(71) HEPTARES THERAPEUTICS LIMITED  (GB) 

BioPark, Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 3AX, United 
Kingdom 

(72) BROWN, Giles Albert (GB), CANSFIELD, Julie Elaine (GB), CONGREVE, Miles 
Stuart (GB), O'BRIEN, Michael Alistair (GB), PICKWORTH, Mark (GB), 
RACKHAM, Mark David (GB), TEHAN, Benjamin Gerald (AU), TEOBOLD, Barry 
John (GB) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất aza hai vòng dùng làm chất chủ vận thụ thể kiểu 

muscarinic M1 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất là chất chủ vận thụ thể kiểu muscarin M1 và/hoặc M4 

và là hữu dụng để điều trị các bệnh do thụ thể kiểu muscarin M1/M4 gây ra. Sáng chế 
cũng đề xuất dược phẩm chứa các hợp chất này. Các hợp chất này bao gồm các hợp chất 
có công thức (1): 

 
 

  
 

hoặc muối dược dụng của chúng, trong đó Q, R1, R2, R3 và R4 là như được xác định 
trong bản mô tả này. 
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(11) 51238 
(21) 1-2016-03288 (51) 7 C12N  15/85 

(22) 18.02.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2015/016354   18.02.2015 (87) WO2015/126927 27.08.2015 
(30) 61/940,883        18.02.2014    US 
(71) 1. DUKE UNIVERSITY  (US) 

2812 Erwin Road, Durham, NC 27705, United States of America 
2. EMORY UNIVERSITY  (US) 
1599 Clifton Road, Ne, 4th Floor, Atlanta, GA 30322, United States of America 

(72) CULLEN, Bryan, R. (US), KENNEDY, E., Matthew (US), BOGERD, Hal, P. (US), 
SCHINAZI, Raymond, F. (US), KORNEPATI, Anand (US), MEFFERD, Adam (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cấu trúc chứa polypeptit Cas9 và ARN dẫn hướng đơn để ức chế 

sự sao chép của virut, vectơ tái tổ hợp chứa cấu trúc này, 
dược phẩm chứa vectơ tái tổ hợp, polypeptit Cas9 và cấu trúc 
mã hóa polypeptit này 

  (57)     Sáng chế đề xuất các cấu trúc, vectơ và catxet biểu hiện tái tổ hợp chứa gen khởi đầu thứ 
nhất thích hợp là gen khởi đầu tARN liên kết có điều khiển với polynucleotit thứ nhất 
mã hóa ARN dẫn hướng đơn thứ nhất và gen khởi đầu thứ hai liên kết có điều khiển với 
polynucleotit thứ hai mã hóa polypeptit Cas9. ARN dẫn hướng đơn thứ nhất chứa phần 
thứ nhất bổ sung với sợi chứa trình tự đích của virut ADN và phần thứ hai có khả năng 
tương tác với polypeptit Cas9. Sáng chế còn đề xuất polynucleotit Cas9 và các polypeptit 
có tín hiệu định vị nhân và tùy ý thẻ epitop thu được từ Staphylococcus aureus được tối 
ưu hóa codon. Sáng chế còn đề xuất các cấu trúc sản xuất sgARN bao gồm tARN. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề xuất phương pháp ức chế sự sao chép của virut, ức chế sự 
biểu hiện của trình tự đích từ virut hoặc điều trị sự nhiễm virut hoặc bệnh ung thư do 
virut gây ra bằng cách sử dụng các chế phẩm theo sáng chế. 
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(11) 51239 
(21) 1-2016-03311 (51) 7 C07D  401/14,  403/14, A61K  

31/454,  31/404, A61P  35/00 
(22) 04.02.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/CN2015/072230  04.02.2015 (87) WO2015/117551 A1 13.08.2015 
(30) 201410046278.2       10.02.2014 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.09.2016 
(71) SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (CN) 

No. 238, Tianshan Street Hi-Tech. Development District Shijiazhuang, Hebei 050035, 
China 

(72) HU, Lihong (CN), ZHAO, Shaohua (CN), LIU, Peng (CN), LI, Xianjiun (CN), AN, 
Junyong (CN), ZHOU, Mengxia (CN), ZHANG, Lili (CN), YAO, Zijian (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Hợp chất indolon được thế pyrol và dược phẩm chứa hợp chất 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất indolon được thế pyrol, phương pháp điều chế hợp chất 

này và dược phẩm chứa nó. Hợp chất indolon được thế pyrol có công thức (I) dưới đây. 
Sáng chế cũng đề cập đến hợp chất indolon được thế pyrol để điều trị bệnh liên quan 
đến thụ thể tiroxin kinaza và dược phẩm chứa hợp chất này để điều trị các bệnh có liên 
quan như là các khối u. 
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(11) 51240 
(21) 1-2016-03319 (51) 7 G06F  17/00 

(22) 07.09.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 2015-188351           25.09.2015  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.09.2016 
(71) FUJITSU LIMITED  (JP) 

1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 Japan 
(72) Ryuhei Fujita (JP), Kouichi Abe (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị mã hóa, hệ thống mã hóa, phương pháp mã hóa và vật 

ghi chứa chương trình 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị mã hóa bao gồm bộ thu được tạo cấu hình để thu dữ liệu 

video bao gồm các khung mà đã được chụp theo các chiều tạo ảnh theo chuỗi thời gian; 
bộ phận tách được tạo cấu hình để tách các khung có trong dữ liệu video được thu bởi 
bộ thu, bởi các chiều tạo ảnh; bộ lưu trữ được tạo cấu hình để lưu trữ, đối với mỗi chiều 
tạo ảnh, các khung được tách bởi bộ phận tách; bộ phận tính toán được tạo cấu hình để 
tính toán, đối với mỗi chiều tạo ảnh, dựa vào các số thứ tự của các khung được lưu trong 
bộ lưu trữ trước khi tách, tốc độ khung của dữ liệu video bao gồm các khung đối với 
chiều tạo ảnh; và bộ phận mã hóa được tạo cấu hình để mã hóa, đối với mỗi chiều tạo 
ảnh, dữ liệu video mà bao gồm các khung được lưu trong bộ lưu trữ đối với chiều tạo 
ảnh, ở tốc độ khung được tính toán đối với chiều tạo ảnh, và đề xuất dữ liệu video được 
mã hóa. 
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(11) 51241 
(21) 1-2016-03327 (51) 7 E21D  9/06, B05B  7/00 

(22) 18.02.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2015/053400 18.02.2015 (87) WO2015/128235 03.09.2015 
(30) 14156561.4      25.02.2014 EP 
(71) 1. MC-BAUCHEMIE MULLER GMBH & CO. KG  (DE) 

Am Kruppwald 1 - 8, 46238 Bottrop, Germany 
2. PORR BAU GMBH  (AT) 
Absberggasse 47, 1100 Wien, Austria 

(72) HORLEIN, Norbert (AT), KLEEN, Eugen (DE) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Máy tạo bọt cho máy khoan hầm có khiên cân bằng áp lực đất 

và phương pháp điều hòa vật liệu đất đã đào làm môi trường 
đỡ khiên cân bằng áp lực đất 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy tạo bọt (14) cho máy khoan hầm có khiên cân bằng áp lực đất 
bao gồm: khoang trộn có lỗ nạp chất lỏng có thể tạo bọt thứ nhất (22) và lỗ nạp khí thứ 
hai (23) và lỗ xả bọt (24); thiết bị cấp chất lỏng nối với lỗ nạp thứ nhất (22); và thiết bị 
cấp khí nối với lỗ nạp thứ hai (23). Khoang trộn có khoang dòng hình ống (28) có lỗ nạp 
thứ nhất (22) ở một đầu và lỗ xả bọt (24) ở đầu còn lại. Phần khoang dòng hình ống (28) 
được thiết kế làm phần thoát khí có thành xốp thấm khí (26) và nối liền khoang áp lực 
(29) có lỗ nạp thứ hai (23) theo cách cấp khí cấp qua lỗ nạp thứ hai (23) dưới áp lực đi 
vào khoang dòng hình ống (28) qua thành xốp (26) và, trong khoang dòng chảy, trộn với 
chất lỏng theo cách bọt được tạo ra. Thiết bị cấp khí và thiết bị cấp chất lỏng được thiết 
kế theo cách áp lực của khí cấp có thể được thiết lập theo cách áp lực của khí cấp là lớn 
hơn áp lực gây ra trên thành xốp (26) bằng chất lỏng và đạt được tỷ lệ khí cấp với chất 
lỏng cấp. Trong phương pháp điều hòa vật liệu đất đã đào làm môi trường đỡ cho khiên 
cân bằng áp lực đất, đất đã đào được cấp vào khoang đào. Tùy thuộc vào chất lượng đất, 
bọt được cung cấp trong máy tạo bọt có phần thoát khí với chiều dài cụ thể, mặt cắt 
dòng chảy cụ thể, và kích thước lỗ cụ thể và mật độ lỗ cụ thể được bố trí và tỷ lệ khí cấp 
với chất lỏng cấp được thiết lập theo cách cấu trúc và kích thước mong muốn của bong 
bóng bọt. Bọt thoát ra được cấp vào khoang đào và trộn với đất đã đào. 
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(21) 1-2016-03329 (51) 7 H01L  51/56 

(22) 07.09.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 10-2015-0126455 07.09.2015 KR 
(71) SAMSUNG DISPLAY CO., LTD.  (KR) 

1, Samsung-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 
(72) Ilsang Choi (KR), Sung Kim (KR), Hyunsook Kim (KR), Sungchan Jo (KR), Jungho 

Jo (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Khay đỡ và phương pháp sản xuất khay đỡ này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khay đỡ (100) bao gồm vùng đặt mà panen được đặt trên đó, khay 
đỡ (100) này bao gồm: đế (110) tương ứng với ít nhất vùng đặt này; và lớp lót (120) 
tương ứng với vùng đặt này, được tạo thành trên mặt đế hướng về phía panen, đối diện 
với panen khi panen này được đặt trên khay đỡ (100), và chứa ít nhất một hợp chất được 
lựa chọn từ nhóm bao gồm hợp chất gốc flo, hợp chất gốc molipđen, hợp chất gốc 
silicon, và hợp chất gốc olefin. 
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(11) 51243 
(21) 1-2016-03369 (51) 7 B29C  49/00,  49/28 

(22) 09.09.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 104130729           17.09.2015      TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.09.2016 
(75) CHANG HSIEN LIU  (TW) 

8F., No.38, Yiwen 1st St., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị đúc thổi nhựa trơn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đúc thổi nhựa trơn bao gồm: bệ đúc chính (1), bệ đúc đáy 
(2), và bệ đúc thổi (3). Bệ đúc chính (1) có hai phần liên hợp (11), mỗi phần xác định 
một khoang lõm (12). Các khoang lõm (12) đối nhau khi các phần liên hợp (11) khớp 
lại. Bệ đúc đáy (2) và bệ đúc thổi (3) được lắp tương ứng với hai đầu của bệ đúc chính 
(1). Bệ đúc chính (1), bệ đúc đáy (2), và bệ đúc thổi (3) cùng nhau xác định không gian 
tạo hình để tạo hình phôi. Bệ đúc thổi (3) có phần mở rộng (33) được mở rộng về phía 
phần liên hợp (11). Mỗi phần liên hợp (11) có một phần lõm (16) tương ứng với phần 
mở rộng (33). Theo đó, phôi (4) có thể được cố định vị trí trong thiết bị đúc. 
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(11) 51244 
(21) 1-2016-03377 (51) 7 B01D 61/00 

(22) 09.09.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 104130009           10.09.2015    TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.09.2016 
(71) MAXTEC PLASTICS, INC.  (TW) 

1F., No. 361-2, Sec. 1, Chongde 10Th Rd., Beitun District, Taichung City 406, Taiwan 
(72) Shih-ping, Lee (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ bình nước, phương pháp vận hành bộ bình nước này, hệ 

thống lọc nước thẩm thấu ngược và bộ lọc thẩm thấu ngược 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bình bộ bình nước trong đó bình chứa nước được lắp cho hệ thống 

lọc nước thẩm thấu ngược bố trí nhiều ống dẫn nước của nước đã lọc và nước thoát ra, 
được đặt vào bộ phận túi chứa nước mềm chứa nước đã lọc được bao quanh bởi nước 
thải trong bình. Khi bộ bình nước được đổ đầy với nước, áp suất nước kích hoạt van ngắt 
tự động hoặc van điện từ để dừng quy trình vận hành của hệ thống lọc nước thẩm thấu 
ngược. Khi vòi phân phối được mở, nước thoát ra nở ra để ép bộ phận túi chứa nước 
mềm nhằm phân phối nước đã lọc ra khỏi bộ phận túi chứa nước mềm với vòi phân phối, 
và nước thoát ra cũng chảy mạnh qua màng thẩm thấu ngược. Công nghệ này cho phép 
bình có khả năng chịu áp suất nước nhỏ nhất để giữ nước và nước thoát ra điều này cho 
phép tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm nước. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến 
ph−omg pháp vận hành bộ bình nước, hệ thống lọc nước thẩm thấu ngược và bộ lọc 
thẩm thấu ngược. 
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(11) 51245 
(21) 1-2016-03387 (51) 7 C08L  67/00,  67/02, C08G  63/02,  

63/12,  63/127,  63/16,  63/181,  
63/183,  63/20,  63/40, C08K  5/05,  
5/053,  5/09,  5/092,  5/10, D01F  
6/00,  6/88,  6/92, D02G  3/00,  3/02,  
3/04, D03D  15/00, A41D  31/00, 
A41B  17/00, D01D  5/08,  5/00, 
D01F  1/00,  1/02,  1/06,  1/10, 
D06M  15/00,  15/37,  15/507, D06P  
3/34,  3/36,  3/52,  3/54 

(22) 12.09.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 62/217,268 11.09.2015 US 

62/324,467 19.04.2016 US 
15/258,308 07.09.2016 US 
15/258,338 07.09.2016 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.09.2016 
(71) PARKDALE INCORPORATED  (US) 

531 Cotton Blossom Circle, Gastonia, NC 28054, the United States of America 
(72) Robert Alton Usher Jr. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm copolyme chứa polyeste có các tính chất nhuộm 

được cải thiện, tơ, sợi và vải dệt chứa chế phẩm này, phương 
pháp kéo sợi tơ và phương pháp nhuộm màu sợi này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm copolyme có các ưu điểm cho xơ dệt, sợi, sợi pha trộn, 
vải, và trang phục. Chế phẩm này bao gồm copolyme polyeste, axit adipic với lượng 
nằm trong khoảng từ 4,5 đến 5,5 phần trăm tính trên lượng copolyme, pentacrytritol với 
lượng nằm trong khoảng từ 630 đến 770 phần triệu (ppm) tính trên lượng copolyme, và 
polyetylen glycol với lượng nằm trong khoảng từ 3,4 đến 4,2 phần trăm tính trên lượng 
copolyme. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến tơ, sợi và vải dệt chứa chế phẩm nêu trên 
và phương pháp kéo sợi tơ này và phương pháp nhuộm màu sợi này.  
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(11) 51246 
(21) 1-2016-03401 (51) 7 B65H  45/00 

(22) 13.09.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 2015-181160            14.09.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  13.09.2016 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

3-30-2, Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, Japan 
(72) Naoto Tokuma (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị xử lý tấm và thiết bị tạo ảnh 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị xử lý tấm gồm khối gấp; phần đỡ sẽ đỡ tấm trên đó phần gấp 
được tạo, con lăn gập gập tấm được đỡ bởi phần đỡ trong khi quay ở tốc độ gập, chi tiết 
đẩy di chuyển ở tốc độ đẩy cao hơn tốc độ gập, và để đẩy tấm sao cho tấm được gập ở vị 
trí mà phần gấp được tạo, và khối điều khiển thực hiện điều khiển sao cho chênh lệch 
giữa tốc độ gập của con lăn gập và tốc độ đẩy của chi tiết đẩy, ở trường hợp trong đó 
con lăn gập sẽ gập số lượng tấm thứ nhất, nhỏ hơn chênh lệch giữa tốc độ gập và tốc độ 
đẩy, ở trường hợp trong đó con lăn gập sẽ gập số lượng tấm thứ hai lớn hon số lượng 
tấm thứ nhất. 
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(11) 51247 
(21) 1-2016-03417 (51) 7 H04B  1/3827 

(22) 19.02.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2015/053528 19.02.2015 (87) WO2015/124689 27.08.2015 
(30) 1403056.3      21.02.2014 GB 

1423184.9      24.12.2014 GB 
(71) TRUST TECHNOLOGY WORLD - DMCC  (AE) 

Suite 1407, HDS Tower, DMCC Althanyah Fifth, Dubai, United Arab Emirates 
(72) Wayne BUTNER (CA) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị điều chế, thiết bị truyền thông cá nhân và pin sử dụng 

cho thiết bị truyền thông cá nhân 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị điều chế nhằm giảm thiểu hoặc loại bỏ tác động có khả năng 

nguy hại lên cuộc sống của con người hoặc động vật do tiếp xúc với trường điện từ sinh 
ra từ thiết bị hoạt động bằng pin và truyền tín hiệu RF cấu tạo bao gồm mô đun để dò 
tìm và phân tích tín hiệu RF trong đó mô đun đã nói được cấp nguồn bởi pin của thiết bị 
và khi sự xuất hiện của bức xạ có khả năng nguy hại được dò thấy, thiết bị kích hoạt bộ 
phát tín hiệu điều chế đồng thời giao thức, chế độ truyền thông và tín hiệu được phân 
tích để xác định xem ehúng có khả năng gây ra hiệu ứng sinh học và tín hiệu điều chế 
được điều chỉnh theo đó.  

 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
113 

(11) 51248 
(21) 1-2016-03418 (51) 7 H04B  1/3827 

(22) 20.02.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2015/053651 20.02.2015 (87) WO2015/124744 27.08.2015 
(30) 1403053.0      21.02.2014 GB 
(71) TRUST TECHNOLOGY WORLD - DMCC  (AE) 

Suite 1407, HDS Tower, DMCC Althanyah Fifth, Dubai, United Arab Emirates 
(72) Wayne BUTNER (CA) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị truyền thông cá nhân để dò tìm bức xạ có khả năng 

nguy hại có tính năng ghi nhận dữ liệu 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị truyền thông cá nhân được cung cấp các thiết bị để dò bức xạ 

có khả năng nguy hại do thiết bị phát ra và được cung cấp môđun nhớ dữ liệu để ghi các 
đặc tính của dữ liệu dò được để cung cấp dữ liệu thời gian thực cho việc nghiên cứu bức 
xạ có khả năng nguy hại.  
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(11) 51249 
(21) 1-2016-03425 (51) 7 C08B  37/08, A61K  31/722,  47/36,  

38/06, C07K  5/02, A61L  27/20, 
C08L  5/08, C09D  105/08, A61P  
17/00 

(22) 19.02.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/PL2015/000023 19.02.2015 (87) WO2015/126269 27.08.2015 
(30) P.407257      19.02.2014 PL 

P.407258      19.02.2014 PL 
(71) INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK  (PL) 

Ul. Pawinskiego 5a, PL-02-106 Warszawa, Poland 
(72) BAL, Wojciech (PL), ZAWISZA, Izabela (PL), FRACZYK, Tomasz (PL) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp tổng hợp chất dẫn xuất polyme sinh học, chất 

dẫn xuất chitosan và mỹ phẩm hoặc dược phẩm chứa chất dẫn 
xuất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tổng hợp chất dẫn xuất polyme sinh học, tốt hơn là 
dẫn xuất chitosan, bao gồm bước tạo ra liên kết peptit. Sáng chế cũng đề cập đến dẫn 
xuất polyme sinh học, tốt hơn là dẫn xuất chitosan. Dẫn xuất polyme sinh học có ứng 
dụng rộng rãi trong công nghiệp, bảo vệ môi trường và có thể được sử dụng trong dược 
phẩm và mỹ phẩm. Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm để ngăn ngừa triệu chứng dị 
ứng do kim loại nặng gây ra, đặc biệt là paladi, cô ban, crôm và vàng, cụ thể là niken.  
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(11) 51250 
(21) 1-2016-03448 (51) 7 G06F  21/44, G09C  1/00 

(22) 22.01.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/051724    22.01.2015 (87) WO2015/146258 A1 01.10.2015 
(30) 2014-069436      28.03.2014 JP 
(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan 
(72) TAKEUCHI, Yasuo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị xử lý thông tin và vật ghi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý thông tin bao gồm: bộ phận xử lý được tạo cấu hình 
đề thực hiện có lựa chọn quy trình xử lý sử dụng thông tin được thu thập từ ứng dụng. 
Bộ phận xử lý tạo ra thông tin khóa thứ hai dựa vào thông tin khóa thứ nhất khi thông tin 
khóa thứ nhất được thu thập từ ứng dụng, giữ lại thông tin cụ thể để định rõ ứng dụng 
đích trên đó quy trình xử lý sẽ được thực hiện, khi thông tin khóa thứ nhất được thu 
thập, xác định xem ứng dụng truy cập có phải là ứng dụng đích hay không dựa vào 
thông tin cụ thể khi đang được truy cập bởi ứng dụng sau khi thông tin cụ thể được giữ 
lại, thực hiện quy trình xử lý dựa vào thông tin được thu thập từ ứng dụng truy cập và 
thông tin khóa thứ hai khi ứng dụng được xác định là ứng dụng đích, và ngăn ngừa việc 
thực hiện quy trình xử lý sử dụng thông tin được thu thập từ ứng dụng truy cập khi ứng 
dụng được xác định là không phải ứng dụng đích. 
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(11) 51251 
(21) 1-2016-03451 (51) 7 H04N  7/26,  7/32,  7/50 

(62) 1-2014-01396   
(22) 17.10.2012 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/KR2012/008481 17.10.2012 (87) WO2013/058541 A1 25.04.2013 
(30) 10-2011-0107098      19.10.2011 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.04.2014 
(71) KT CORPORATION  (KR) 

90 Buljeong-ro, Bundang-gu Seongnam-city, Kyeonggi-do 463-711, Republic of Korea
(72) LEE, Bae Keun (KR), KWON, Jae Cheol (KR), KIM, Joo Young (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp giải mã tín hiệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã video bao gồm các bước: quyết định chế độ 
dự đoán tương ứng với khối thành phần sắc độ; quyết định chế độ nhảy biến đổi của 
khối thành phần sắc độ từ các tùy chọn chế độ nhảy biến đổi, theo chế độ dự đoán tương 
ứng với khối thành phần sắc độ; và biến đổi ngược khối thành phần sắc độ trên cơ sở chế 
độ nhảy biến đổi được quyết định. 
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(11) 51252 
(21) 1-2016-03452 (51) 7 H04N  7/26,  7/32,  7/50 

(62) 1-2014-01396   
(22) 17.10.2012 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/KR2012/008481 17.10.2012 (87) WO2013/058541 A1 25.04.2013 
(30) 10-2011-0107098      19.10.2011 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.04.2014 
(71) KT CORPORATION  (KR) 

90 Buljeong-ro, Bundang-gu Seongnam-city, Kyeonggi-do 463-711, Republic of Korea
(72) LEE, Bae Keun (KR), KWON, Jae Cheol (KR), KIM, Joo Young (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp giải mã tín hiệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã video bao gồm các bước: quyết định chế độ 
dự đoán tương ứng với khối thành phần sắc độ; quyết định chế độ nhảy biến đổi của 
khối thành phần sắc độ từ các tùy chọn chế độ nhảy biến đổi, theo chế độ dự đoán tương 
ứng với khối thành phần sắc độ; và biến đổi ngược khối thành phần sắc độ trên cơ sở chế 
độ nhảy biến đổi được quyết định. 
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(72) LEE, Bae Keun  (KR), KWON, Jae Cheol (KR), KIM, Joo Young (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp giải mã tín hiệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã video bao gồm các bước: quyết định chế độ 
dự đoán tương ứng với khối thành phần sắc độ; quyết định chế độ nhảy biến đổi của 
khối thành phần sắc độ từ các tùy chọn chế độ nhảy biến đổi, theo chế độ dự đoán tương 
ứng với khối thành phần sắc độ; và biến đổi ngược khối thành phần sắc độ trên cơ sở chế 
độ nhảy biến đổi được quyết định. 

 
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
119 

(11) 51254 
(21) 1-2016-03473 (51) 7 G02B  27/02,  7/02 

(22) 24.03.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2014/031560       24.03.2014 (87) WO2015/147777 01.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.09.2016 
(71) 1. CARL ZEISS VISION INC.  (US) 

12121 Scripps Summit Drive, Suite 400, San Diego, California 92131, United States of 
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(72) WOODLAND, Andrew (AU), DEEDS, Jonathan (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp tối ưu hóa dạng hình học của thấu kính mắt bán 

thành phẩm trong bộ thấu kính mắt bán thành phẩm 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp, hệ thống, và mã chương trình máy tính để tối ưu hóa 

dạng hình học của ít nhất là một thấu kính mắt bán thành phẩm trong bộ thấu kính mắt 
bán thành phẩm có nguyên liệu thấu kính đã định, mỗi thấu kính mắt bán thành phẩm 
trong bộ này có dạng hình học xác định ban đầu bao gồm một trong số nhiều đường 
cong cơ bản đã được xác định để cho phép sản xuất thấu kính mắt thành phẩm cho đơn 
thuốc thấu kính mắt.  
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(US) 
(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(54) Thiết bị và phương pháp sản xuất tấm nền silic 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm nền silie bao gồm các bước để gắn chi 
tiết gia công silic được sản xuất bằng phương pháp làm nóng chảy theo vùng để tách, 
nạp năng lượng cho thiết bị vi sóng để tạo ra chùm tia được nạp năng lượng đủ để thâm 
nhập vào lớp bề mặt bên ngoài của chi tiết gia công silic đuwợc sản xuất bằng phương 
pháp làm nóng chảy theo vùng, tách lớp bề mặt bên ngoài của chi tiết gia công siiic 
được sản xuất bằng phương pháp làm nóng chảy theo vùng bằng chùm tia đã được nạp 
năng lượng, và di dời lớp bề mặt bên ngoài đã được tách khỏi chi tiết gia công silic được 
sản xuất bằng phương pháp làm nóng chảy theo vùng thành tấm nền silic có độ dày nhỏ 
hơn 100 micromet. Sáng chế còn đề cập đến thiết bị để sản xuất tấm nền bằng phương 
pháp trên.  
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(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Hỗn hợp dùng cho sợi dệt được bọc vỏ có lỗ rỗng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp dùng cho sợi dệt được bọc vỏ có lỗ rỗng. Chất độn có các 
lỗ rỗng (tốt hơn, là các lỗ rỗng thủy tinh, các lỗ rỗng acrylic, v.v.) được thêm vào nhựa 
dẻo nóng polyuretan để sản xuất được loại sợi dệt được bọc vỏ nhẹ có trọng lượng riêng 
bằng hoặc nhỏ hơn 1,0, và sau đó sợi vải được bọc vỏ bằng hỗn hợp này, nhờ đó sợi dệt 
được bọc vỏ nhẹ hơn so với sợi dệt được bọc vỏ được tạo ra một cách thông thường. 
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ARRASVUORI, Juha (FI), COYLE-GILCHRIST, Matthew (GB) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để sử dụng trục đầu vào giữa một 

thiết bị và một thiết bị riêng biệt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp bao gồm các bước xác định trục đầu vào kéo dài giữa 

một thiết bị và và một thiết bị riêng biệt, nhận thông tin chỉ báo đối tượng đầu vào, đối 
tượng đầu vào nằm gần với trục đầu vào, xác định vị trí trục đầu vào trên trục đầu vào 
dựa, ít nhất một phần, vào đối tượng đầu vào, và xác định chỉ dẫn thao tác dựa, ít nhất 
một phần, vào vị trí trục đầu vào. 
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(72) DOSHI, Parul (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Kháng thể kháng CD38 dùng để điều trị bệnh bạch cầu nguyên 

bào lympho cấp tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng CD38 dùng để điều trị bệnh bạch cầu nguyên bào 

lympho cấp tính. Cụ thể, sáng chế đề xuất kháng thể kháng CD38, trong đó kháng thể 
kháng CD38 cạnh tranh để liên kết CD38 với kháng thể bao gồm vùng biến đổi của 
chuỗi nặng có trình tự nêu trong SEQ ID NO:4 và vùng biến đổi của chuỗi nhẹ có trình 
tự nêu trong SEQ ID NO:5 được dùng cho bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu nguyên bào 
lympho cấp tính. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Kháng thể kháng CD38 dùng để điều trị bệnh lý huyết học ác 

tính dương tính với CD38 
  (57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng CD38 được dùng kết hợp với xyclophosphamit, 

doxurubixin, vincristin và prednison để điều trị bệnh lý huyết học ác tính dương tính với 
CD38, trong đó kháng thể kháng CD38 khiến cho tế bào biểu hiện CD38 bị tiêu diệt 
trong ống nghiệm bằng cơ chế gây độc tế bào qua trung gian tế bào phụ thuộc kháng 
thể, sự thực bào phụ thuộc kháng thể, cơ chế gây độc tế bào phụ thuộc bổ thể, cơ chế tế 
bào tự chết theo chương trình hoặc điều hòa hoạt tính enzym CD38 trong ống nghiệm. 
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Robert (US), TURNER, Michael Robert (US), WU, Lifen (CN), ZHANG, Qiang (CA) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất làm chất điều biến thụ thể mồ côi liên quan đến thụ 

thể axit retinoic gama (ROR gama) và dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) 

 
 

  
 

trong đó các biến như được xác định trong bản mô tả, hợp chất này là thích hợp để điều 

biến RORγ và để điều trị các bệnh liên quan đến việc điều biến RORγ. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến các quy trình điều chế hợp chất có công thức (I) và dược phẩm chứa 
hợp chất này. 
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(72) JOO, Chul Woo (KR), CHO, Dong Woo (KR), JEONG, Jin Woo (KR) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Cửa sổ hệ thống hai lớp loại tường ngăn và phương pháp thi 

công 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cửa sổ hệ thống hai lớp loại tường ngăn bao gồm: khung thứ nhất 

được tạo cấu hình để lắp với ô cửa của tòa nhà để tạo thành tường bên ngoài của tòa nhà, 
và được trang bị cửa sổ thứ nhất theo cách điều chỉnh được hoặc cố định; khung thứ hai 
được tạo cấu hình để lắp với ô cửa của tòa nhà để tạo thành tường bên trong của tòa nhà 
và để duy trì một khoảng cách giữa khung thứ nhất và khung thứ hai, và được trang bị 
cửa sổ thứ hai theo cách điều chỉnh được hoặc cố định; giá đỡ nối được lắp đặt giữa 
khung thứ nhất và khung thứ hai để nối khung thứ nhất và khung thứ hai tại các khoảng 
cách đều nhau; và một màn che được lắp với giá đỡ nối để làm giảm hoặc ngăn ánh sáng 
mặt trời chiếu vào trong qua cửa sổ này. 
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(72) HETTMANN, Thore  (DE), ABRAHAM, Reimar (DE), BLUM, Sabine  (DE), UENO, 
Suguru  (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thể tiếp hợp kháng thể kháng HER3-dược chất và dược phẩm 

chứa thể tiếp hợp này 
  (57)     Sáng chế đề xuất thể tiếp hợp kháng thể-dược chất và thuốc kháng khối u có tác dụng trị 

liệu được tối ưu về tác dụng kháng khối u và tính an toàn. Thể tiếp hợp kháng thể dược 
chất theo sáng chế, trong đó hợp chất kháng khối u có công thức bên dưới được tiếp hợp 
với kháng thể kháng HER3 thông qua thành phần liên kết có cấu trúc được biểu thị bằng 
công thức: -L1-L2-Lp-NH-(CH2)N

1-La-(CH2)n
2-C(=O)- hoặc -L1- L2-Lp- (kháng thể kháng 

HER3 được nối với đầu L1, hợp chất kháng khối u được nối với nhóm carbonyl của gốc 
(CH2)n

2-C(=O)- hoặc đầu C của Lp, với nguyên tử nitơ của nhóm amin ở vị trí nối). 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất [1,2,4] triazol và imidazol được thế và phương pháp 

chống lại nấm gây bệnh trên thực vật 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I  

 

  
 

trong đó các giá trị biến thiên được xác định như trong các điểm yêu cầu bảo hộ và phần 
mô tả. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp chống lại nấm gây bệnh trên thực vật sử 
dụng hợp chất có công thức I này.  
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(30) 61/946,124      28.02.2014 US 
(71) INCYTE CORPORATION  (US) 

1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, Delaware 19803, United States of America 
(72) VADDI, Krishna  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất ức chế janus kinaza 1 (JAK1) để điều trị hội chứng loạn sản 

tủy 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chất ức chế chọn lọc JAK1, cụ thể là dẫn xuất pyrolo[2,3- 

d]pyrimiđin và pyrolo[2,3-b]pyridin để sử dụng trong điều trị hội chứng loạn sản tủy 
(MDS). 
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(11) 51265 
(21) 1-2016-03651 (51) 7 A23F  5/24 

(22) 24.02.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/055113       24.02.2015 (87) WO2015/129648 03.09.2015 
(30) 2014-039928       28.02.2014    JP 
(71) SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED  (JP) 

3-1-1, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031, Japan 
(72) SUDO, Takehiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất đồ uống cà phê đóng gói 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ uống cà phê đóng gói trong vật chứa mà giảm vị và mùi đặc 
trưng của cà phê Robusta. Cùng với việc bổ sung một phần nhỏ hạt cà phê rang được 
nghiền đến cỡ hạt cụ thể (bột cà phê không tan) và chất chiết của hạt cà phê rang sao 
cho hợp chất diterpen (cafestol và kahwreol) đặc trưng có trong đồ uống đóng gói trong 
vật chứa ở hàm lượng nằm trong một khoảng xác định, sau đó tiệt trùng đồ uống này 
bằng nhiệt để tạo ra đồ uống cà phê đóng gói trong vật chứa mà giảm mùi và vị đặc 
trưng của cà phê Robusta. 
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(11) 51266 
(21) 1-2016-03652 (51) 7 A23F  5/14, A23C  9/156, A23F  

5/24, A23L  2/38 
(22) 24.02.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/055115    24.02.2015 (87) WO2015/129649 03.09.2015 
(30) 2014-039929      28.02.2014 JP 
(71) SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED  (JP) 

3-1-1, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031, Japan 
(72) SUDO, Takehiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đồ uống cà phê sữa chứa hạt cà phê rang được nghiền thành 

bột mịn 
  (57)     Sáng chế đề xuất đồ uống cà phê sữa có khả năng uống, đồ uống này được đặc trưng bởi 

việc kiểm soát mùi sữa gia nhiệt sinh ra trong bước tiệt trùng đồ uống ở nhiệt độ cao. 
Đồ uống cà phê sữa chứa bột cà phê không tan có đường kính trung bình nằm trong 

khoảng từ 50 đến 300 μm thu được bằng cách nghiền mịn hạt cà phê rang, chất chiết của 
hạt cà phê rang thu được bằng cách chiết dạng đã nghiền của hạt cà phê rang, dầu/chất 
béo thực vật, và thành phần sữa, trong đó đồ uống cà phê sữa được tiệt trùng ở nhiệt độ 
cao trong quá trình sản xuất.  
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(11) 51267 
(21) 1-2016-03661 (51) 7 C07K 1/14, 1/30, 1/34, 1/36, 14/795 

(22) 29.09.2016 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.09.2016 
(71) Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam  (VN) 
18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Đặng Diễm Hồng (VN), Lê Thị Thơm (VN), Nguyễn Thị Nga (VN) 
(54) Quy trình sản xuất phycocyanin từ sinh khối tươi tảo lam 

Spirulina platensis 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất phycocyanin từ sinh khối tươi tảo lam Spirulina 

platensis gồm các bước: (i) tách chiết phycocyanin thô; (ii) tinh sạch phycocyanin thô 
bằng chitosan cacbon hoạt tính; (iii) tinh sạch phycocyanin bằng (NH4)2SO4; (iv) thẩm 
tích; và (v) sấy đông khô.  
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(11) 51268 
(21) 1-2016-03662 (51) 7 H04W  16/18, H01Q  21/00, H04W  

16/28 
(22) 19.06.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/CN2014/080336      19.06.2014 (87) WO2015/192361 23.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.09.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) HUANG, Guolong (CN), CAI, Hua (CN), YANG, Bo (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Trạm gốc và phương pháp phủ sóng chùm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến trạm gốc và phương pháp phủ sóng chùm, mà liên quan đến lĩnh 
vực truyền thông và có thể cải thiện dung lượng dịch vụ của hệ thống truyền - thông: 
Trạm gốc này bao gồm: ăng ten và ít nhất hai đường truyền dữ liệu, trong đó bộ chuyển 
đổi ®÷ liệu và bộ tạo chùm được bố trí trên mỗi đường truyền dữ liệu; ăng ten bao gồm 
cơ cấu kết tập chùm và ít nhất một đoạn giàn ăng ten, cơ cấu kết tập chùm này bao gồm 
ít nhất một khẩu độ ăng ten, một bộ tạo chùm được nối tương ứng với một đoạn giàn 
ăng ten, một đoạn giàn ăng ten sử dụng ít nhất một khẩu độ ăng ten trong cơ cấu kết tập 
chùm để nhận và gửi chùm, và bộ ghép kênh tiếp tục được bố trí trên ít nhất hai đường 
truyền dữ liệu nêu trên; và bộ ghép kênh được tạo cấu hình để thiết đặt đường truyền ®÷ 
liệu của tín hiệu cần truyền hoặc tín hiệu bức xạ. Các phương án của sáng chế được 
dùng để phủ sóng chùm.  
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(11) 51269 
(21) 1-2016-03691 (51) 7 A61K  31/198, A61P  43/00,  25/20 

(22) 31.03.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/060283    31.03.2015 (87) WO2015/152311 A1 08.10.2015 
(30) 2014-072675      31.03.2014 JP 
(71) 1. KYUSHU UNIVERSITY, NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION  (JP) 

6-10-1, Hakozaki, Higashi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812-8581, Japan 
2. KYOWA HAKKO BIO CO., LTD.  (JP) 
1-6-1, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8185, Japan 

(72) YASUO, Shinobu (JP), HISHIDA, Yukihiro (JP), AKIZUKI, Saori (JP), NEBASHI, 
Mami (JP), KAMIMURA, Ayako (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC VN.) 
(54) Chế phẩm điều hòa quá trình tiết melatonin 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm điều hòa quá trình tiết melatonin có khả năng điều hòa quá 
trình tiết melatonin trong cơ thể. Chế phẩm điều hòa quá trình tiết melatonin theo sáng 
chế chứa omithin và muối của nó làm thành phần hoạt tính. 
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(11) 51270 
(21) 1-2016-03702 (51) 7 B60H  1/32, F24F  5/00 

(22) 27.03.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/IN2015/000149 27.03.2015 (87) WO2015/145465 01.10.2015 
(30) 1131/MUM/2014      28.03.2014 IN 
(71) SYMPHONY LIMITED  (IN) 

Saumya, Bakeri Circle, Navrangpura, Ahmedabad - 380014, India 
(72) BAKERI ACHAL (IN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Máy làm mát không khí 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy làm mát không khí (1) để lắp ở phần nâng lên. Máy làm mát 
không khí (1) bao gồm phương tiện để thổi không khí (6) được đặt bên trong vỏ (2) và 
môi trường làm mát bay hơi (4) được đặt sau phương tiện để thổi không khí (6) này. Vỏ 
(2) được nối với buồng chứa nước thứ nhất (3) mà qua đó nước được bơm tự động đến, 
lên trên và qua môi trường làm mát bay hơi (4). Không khí mát được phun từ máy làm 
mát không khí (1) thông qua một hoặc nhiều cửa xả không khí (10). Các cửa xả (10) 
này bao gồm các cửa chớp có thể gấp được và dao động (14) mà có thể được đóng hoàn 
toàn khi máy làm mát không khí (1) ở chế độ tắt. (Các) cảm biến (12) giúp luôn giám 
sát vả duy trì được mức nước trong buồng chứa nước thứ nhất. 
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(11) 51271 
(21) 1-2016-03708 (51) 7 C10G  45/40 

(22) 03.03.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/056237      03.03.2015 (87) WO2015/133487 A1 11.09.2015 
(30) 2014-040590      03.03.2014 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.10.2016 
(71) NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE AND 

TECHNOLOGY   (JP) 
3-1, Kasumigaseki 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8921, Japan 

(72) MOCHIZUKI Takehisa (JP), TOBA Makoto (JP), YOSHIMURA Yuuji (JP), ABE 
Yohko (JP), CHEN Shih-Yuan (CN) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp hydro hóa nhiên liệu điezel sinh học 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp hydro hóa nhiên liệu điezel sinh học để sản xuất 
nhiên liệu sinh học có độ bền oxy hóa và độ lỏng ở nhiệt độ thấp cao. Phương pháp theo 
sáng chế có thể tạo ra nhiên liệu sinh học có độ bền oxy hóa cao bằng cách hydro hóa 
nhiên liệu điezel sinh học với sự có mặt của oxy trong hệ thống phản ứng và với sự có 
mặt của chất xúc tác chứa ít nhất một kim loại quý được chọn từ các kim loại thuộc 
nhóm 8 đến 10 của bảng tuần hoàn. 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
137 

(11) 51272 
(21) 1-2016-03715 (51) 7 C07D  401/14,  405/14,  413/14,  

213/81,  401/04,  413/12,  417/06,  
417/12,  491/10, A61K  31/4439, 
A61P  29/00 

(22) 01.04.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2015/057144 01.04.2015 (87) WO2015/150438 08.10.2015 
(30) 14163554.0      04.04.2014 EP 
(71) 1. F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
2. EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH  (CH) 
Raemistrasse 101, CH-8092 Zuerich, Switzerland  

(72) GOBBI, Luca (CH), GRETHER, Uwe  (DE), NETTEKOVEN, Matthias (DE), 
ROEVER, Stephan  (DE), ROGERS-EVANS, Mark (GB), SLAVIK, Roger (CH) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyridin-2-carboxamit được thế hai lần ở vị trí 5, 6 làm 

chất chủ vận thụ thể canabinoit, quy trình điều chế hợp chất 
này và dược phẩm chứa nó  

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): 
 

  
 

trong đó R1 đến R4 có nghĩa như được xác định trong bản mô tả. Ngoài ra, sáng chế còn 
đề cập đến quy trình điều chế hợp chất này và dược phẩm chứa nó. 
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(11) 51273 
(21) 1-2016-03716 (51) 7 C07D  413/14, A61K  31/4427,  

31/455,  31/497, C07D  401/04,  
401/12,  413/12,  417/06, A61P  
25/00 

(22) 01.04.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2015/057151 01.04.2015 (87) WO2015/150440 08.10.2015 
(30) 14163555.7      04.04.2014 EP 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) GOBBI, Luca (CH), GRETHER, Uwe (DE), NETTEKOVEN, Matthias (DE), 

ROEVER, Stephan  (DE), ROGERS-EVANS, Mark (GB) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyridin-2-amit làm chất chủ vận thụ thể canabinoit 2 

(CB2), quy trình điều chế hợp chất này và dược phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): 

 
 

  
 

trong đó A và R1 đến R4 có nghĩa như được xác định trong bản mô tả. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến quy trình điều chế hợp chất này và dược phẩm chứa nó. 
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(11) 51274 
(21) 1-2016-03725 (51) 7 C08G  63/52, C09D  167/06 

(22) 02.04.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2015/024012 02.04.2015 (87) WO2015/153844 A1 08.10.2015 
(30) 14/245,399      04.04.2014 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.10.2016 
(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.  (US) 

3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, United States of America 
(72) GAO, RENLONG (US), SCHWENDEMAN, IRINA, G. (US), SINGER, DEBRA, L. 

(US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Các polyeste dạng polyme mạch nhánh, lớp phủ và nền chứa 

polyeste này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến polyeste mạch nhánh liên kết ngang được tạo ra bởi sự polyme hóa 

gốc tự do của các polyeste dạng tiền polyme không no, trong đó sự polyme hóa xảy ra 
chủ yếu bởi phản ứng không no được bộc lộ. Sáng chế cũng đề xuất các lớp phủ chứa 
polyeste này và các nền được phủ ít nhất một phần bởi các lớp phủ này. 
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(11) 51275 
(21) 1-2016-03741 (51) 7 E06B  9/322 

(22) 08.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/IB2015/001760       08.06.2015 (87) WO2016/001764 A3 07.01.2016 
(30) 62/009,402       09.06.2014 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.10.2016 
(71) TEH YOR CO., LTD.  (TW) 

129, 2nd Floor, Chung Shan N. Road, Sec. 1, Taipei, 10418, Taiwan 
(72) HUANG, Chin-Tien (TW), YU, Fu-Lai (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hệ thống dẫn động dùng cho rèm cửa sổ và rèm cửa sổ này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống dẫn động dùng cho rèm cửa sổ và rèm cửa sổ này. Hệ 
thống dẫn động theo sáng chế có thể chuyển có lựa chọn giữa các chế độ hoạt động hạ 
và nâng bằng cách quay cụm thanh điều khiển, và sử dụng di chuyển xuống dưới của chi 
tiết kéo và hạ và nâng rèm cửa sổ phụ thuộc vào trạng thái chuyển được chọn. Các hệ 
thống dẫn động có thể được điều khiển đơn giản, cho phép điều chỉnh thuận tiện rèm 
cửa sổ, và an toàn vì chi tiết kéo có độ dài kéo dài hạn chế. 
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(11) 51276 
(21) 1-2016-03759 (51) 7 D01D  7/00,  11/04 

(22) 03.12.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/CN2014/092979   03.12.2014 (87) WO2015/161655 29.10.2015 
(30) 201410178507.6        22.04.2014 CN 
(71) ZHENGZHOU ZHONGYUAN SPANDEX ENGINEERING TECHNOLOGY CO., 

LTD  (CN) 
No. 25 Jinsuo Rd, High-Tech Development Zone, Zhengzhou, Henan 450001, China 

(72) ZHANG Yunqi (CN), YUAN Zutao  (CN) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị dẫn sợi để sản xuất sợi đàn hồi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dẫn sợi để sản xuất sợi đàn hồi. Thiết bị này bao gồm con 
lăn dẫn sợi thứ nhất (1) và ít nhất một con lăn dẫn sợi thứ hai (2), ít nhất một con lăn cấp 
liệu (4) được bố trí bên dưới con lăn dẫn sợi thứ hai (2) bất kỳ, và ít nhất một thiết bị 
cuộn (5) được bố trí bên dưới mỗi con lăn cấp liệu (4), và khi thiết bị dẫn sợi để sản xuất 
sợi đàn hồi ở trạng thái hoạt động, bó sợi (3) xuất ra từ đầu ra của rãnh (7) được dẫn 
hướng bằng con lăn dẫn sợi thứ nhất (1) đến ít nhất một con lăn dẫn sợi thứ hai (2), và 
bó sợi (3) được dẫn hướng bằng con lăn cấp liệu (4) đến trục cuộn trong thiết bị cuộn 
tương ứng (5). 
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(11) 51277 
(21) 1-2016-03789 (51) 7 C12N  7/00, A61K  39/23, C07K  

16/08 
(22) 16.04.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2015/058221 16.04.2015 (87) WO2015/158798 22.10.2015 
(30) 14165255.2      17.04.2014 EP 
(71) INTERVET INTERNATIONAL B.V.  (NL) 

Wim de Koerverstraat 35, NL-5831 AN Boxmeer, Netherlands 
(72) GUELEN, Lars (NL), GROOF, Ad (NL), SCHRIER, Carla Christina (NL), DEIJS, 

Martin (NL), HOEK VAN DER, Cornelia Maria (NL) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Parvovirut lợn, vacxin chống lại parvovirut lợn có liên 

quan đến hội chứng xuất huyết ruột (HBS) ở lợn và phương 
pháp sản xuất vacxin này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến parvovirut lợn mới, protein của virut này và vacxin dựa trên virut 
này và protein của nó. Sáng chế còn đề cập đến mảnh ADN chứa gen của virut này và 
vacxin ADN dựa trên gen của virut này. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến kháng thể 
phản ứng với virut mới và các thử nghiệm chẩn đoán để phát hiện virut này hoặc kháng 
thể kháng virut này.  
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(11) 51278 
(21) 1-2016-03802 (51) 7 C07D  241/12, A61K  31/496, A61P  

29/00 
(22) 12.03.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/KR2015/002417 12.03.2015 (87) WO2015/137750 17.09.2015 
(30) 10-2014-0028920      12.03.2014 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.10.2016 
(71) CHONG KUN DANG PHARMACEUTICAL CORP.  (KR) 

8, Chungjeong-ro, Seodaemun-gu, Seoul 03742, Republic of Korea 
(72) SONG, Hyeseung (KR), LEE, Changgon (KR), KWAK, Dalyong (KR), LEE, 

Jaeyoung (KR), BAE, Suyeal (KR), KIM, Yuntae (KR), BAE, Daekwon (KR), HA, 
Nina (KR), BAE, Miseon (KR), KIM, Jihyun (KR) 

(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hợp chất làm chất ức chế histon deaxetylaza 6 và dược phẩm 

chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có hoạt tính ức chế histon deaxetylaza 6 (HDAC6), chất 

đồng phân của hợp chất này, muối dược dụng của hợp chất này và dược phẩm chứa hợp 
chất này. Hợp chất theo sáng chế có hoạt tính ức chế HDAC6 và hiệu quả trong phòng 
ngừa hoặc điều trị bệnh đi kèm với HDAC6, bao gồm bệnh ung thư, bệnh viêm, bệnh tự 
miễn, bệnh thần kinh và bệnh thoái hóa thần kinh. 
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(11) 51279 
(21) 1-2016-03810 (51) 7 A23F  3/06 

(22) 10.10.2016 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.10.2016 
(71) 1. Viện Khoa học năng lượng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam  (VN) 
Nhà A9, số 18 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

2. Nguyễn Thị Dung  (VN) 
Số nhà 6, ngõ 583, phố Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

3. Phạm Thị Hạnh  (VN) 
Số nhà 46, tổ 1, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

4. Đỗ Bình Yên  (VN) 
Số nhà 5, ngõ 81/30, đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Thị Dung (VN), Phạm Thị Hạnh (VN), Đỗ Bình Yên  (VN) 
(54) Thiết bị và phương pháp chế biến chè ướp hương nhài 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp chế biến chè ướp hương, mà cụ thể hơn là 
thiết bị và phương pháp chế biến chè ướp hương nhài đảm bảo khả năng lưu hương, độ 
khô, giảm hàm lượng tanin so với chè mộc ban đầu nhờ sử dụng phương pháp sấy tĩnh vỉ 
ngang kết hợp hồng ngoại và bơm nhiệt.  
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(11) 51280 
(21) 1-2016-03827 (51) 7 A23L  1/30,  1/302,  1/304,  1/305,  

1/308,  1/29 
(22) 23.03.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2015/022025 23.03.2015 (87) WO2015/148384 01.10.2015 
(30) 61/970,509      26.03.2014 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.10.2016 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

Dept. 377/AP6A-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States 
of America 

(72) GUPTA, Rockendra (US), PATEL, Gaurav (US), DEWILLE, Normanella (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bột bổ sung dinh dưỡng và phương pháp bổ sung giá trị dinh 

dưỡng cho thức ăn và đồ uống 
  (57)     Sáng chế đề xuất bột bổ sung dinh dưỡng và phương pháp bổ sung giá trị dinh dưỡng 

cho thức ăn và đồ uống. Bột bổ sung dinh dưỡng này bao gồm hệ protein, vitamin, chất 
khoáng và chất xơ. Hệ protein có độ tan trong nước ít nhất khoảng 70% ở nhiệt độ trong 
phòng. Bột bổ sung dinh dưỡng này về cơ bản không chứa các ion hóa trị hai của đồng, 
sắt, và kẽm, và về cơ bản cũng không chứa vitamin C. Khi được bổ sung vào thức ăn 
hoặc đồ uống, bột bổ sung dinh dưỡng về cơ bản không làm thay đổi các thuộc tính 
nhận cảm của thức ăn hoặc đồ uống. 
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(11) 51281 
(21) 1-2016-03833 (51) 7 A24F  47/00 

(22) 23.04.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/IB2015/001283       23.04.2015 (87) WO2015/166350 05.11.2015 
(30) 61/984,968       28.04.2014 US 

14166210.6       28.04.2014 EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) ZINOVIK, Ihar Nikolaevich (US), ZUBER, Gerard (CH) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Thiết bị hít bột nicotin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hít bột nicotin (10). Thiết bị hít bột nicotin bao gồm thân 
kéo dài giữa phần đặt vào miệng (12) và phần đầu xa (14) và rãnh dẫn dòng khí (15) kéo 
dài giữa phần đặt vào miệng và phần đầu xa. Phần chứa bột nicotin (25), (30), (32), (33) 
được bố trí dọc theo rãnh dẫn dòng khí và bao gồm liều lượng bột nicotin (20) mà bao 
gồm muối nicotin. Chi tiết phân phối mùi (100), (130) nối thông chất lỏng với rãnh dẫn 
dòng khí. Liều lượng bột nicotin có thể được hít vào trong phổi của người sử dụng ở tốc 
độ hít nhỏ hơn khoảng 5 lít/phút  

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
147 

(11) 51282 
(21) 1-2016-03836 (51) 7 B65D  47/06,  47/20,  55/02,  53/02 

(22) 13.11.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/KR2014/010904  13.11.2014 (87) WO2016/006771 14.01.2016 
(30) 10-2014-0085888       09.07.2014 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.10.2016 
(71) 1. JRP CORPORATION  (KR) 

(Daeryoong-techno town 8 cha) 1002, 96, Gamasan-ro, Geumcheon-gu, Seoul 08501, 
Republic of Korea 
2. NPC CO., LTD.  (KR) 
(Wonsi-dong) 289, Haean-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do 15612, Republic of 
Korea 

(72) PARK, Suk Joong (KR), LEE, Si Haeng (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vật chứa đồ uống để bơm đồ uống qua đáy của nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật chứa đồ uống dùng để bơm đồ uống qua đáy của nó và cụ thể 
hơn là đề cập đến vật chứa đồ uống dùng để bơm đồ uống qua đáy của nó, mà có khả 
năng duy trí tối đa mùi vị của đồ uống bằng cách giảm đến mức tối thiểu sự tiếp xúc với 
không khí và đồng thời ngăn ngừa sự tạo bọt quá mức do sủi bọt khi đồ uống được rót 
bằng cách nạp đồ uống này vào vật chứa đồ uống, được sử dụng để uống đồ uống dạng 
lỏng như bia, với đồ uống từ phần dưới của bộ phận tiếp nhận của vật chứa đồ uống qua 
cửa nạp được bố trí ở đáy của vật chứa đồ uống. Để đạt được mục đích này, vật chứa đồ 
uống dùng để bơm đồ uống qua đáy của nó theo sáng chế bao gồm: thân có cửa nạp mà 
được tạo ra sao cho để thâm nhập vào đáy của bộ phận tiếp nhận; phần giữ được khớp 
vào cửa nạp để mở và đóng cửa nạp bằng cách nâng lên hoặc hạ xuống, với vòi của thiết 
bị cấp đồ uống được lồng vào phần giữ; và chi tiết khoá được khớp vào thành nâng 
lên/hạ xuống của phần giữ, tiếp xúc với bề mặt đáy của thân để cho phép phần giữ đóng 
cửa nạp và có các tay cầm đàn hồi để đỡ nhờ lực đàn hồi phần giữ hướng xuống dưới. 
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(11) 51283 
(21) 1-2016-03855 (51) 7 H04W  16/14,  16/04,  16/08 

(22) 10.02.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/053703     10.02.2015 (87) WO2015/162973 A1 29.10.2015 
(30) 2014-089338      23.04.2014 JP 
(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo 1080075, Japan 
(72) TSUDA, Shinichiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị truyền thông 

  (57)     Cho phép ngăn ngừa tải không bị tập trung ở nút cụ thể khi dải tần số được chia sẻ giữa 
hệ thống dạng ô sử dụng mạng không đồng nhất (HetNet) và các hệ thống khác. 
Sáng chế đề xuất thiết bị, bao gồm: bộ phận thu nhận được tạo cấu hình để thu nhận 
thông tin về dải tần mà liên quan đến dải tần số khả dụng cho trạm gốc ở ô cỡ lớn của 
hệ thống dạng ô trong số các dải tần được chia sẻ được chia sẻ giữa hệ thống dạng ô và 
một hệ thống khác và được cung cấp từ bộ điều khiển cho các trạm gốc ở ô cỡ lớn của 
hệ thống dạng ô; và bộ phận điều khiển được tạo cấu hình để quyết định dải tần số khả 
dụng cho trạm gốc ở ô cỡ nhỏ tương ứng với trạm gốc ở ô cỡ lớn trong số các dải tần số 
khả dụng cho trạm gốc ở ô cỡ lớn. 
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(11) 51284 
(21) 1-2016-03856 (51) 7 A61M  5/24,  5/315 

(22) 13.03.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/IB2015/051843      13.03.2015 (87) WO2015/145294 01.10.2015 
(30) 1008/MUM2014      25.03.2014 IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.10.2016 
(71) WOCKHARDT LIMITED  (IN) 

D-4, MIDC Area, Chikalthana, Aurangabad 431006, India 
(72) STEPHENSON, Matthew (NZ), KNIGHT, Barry (AU), KNOWLES, Stephen (GB), 

JOSHI, Umesh (IN), TYAGI, Ashok (IN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Bút tiêm dung dịch với chốt liều dùng cuối cùng và đặc tính 

thiết lập liều dùng được cải thiện 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bút tiêm dung dịch có cơ cấu ma sát thiết lập liều dùng giảm mà có 

thể tạo ra âm thanh nghe được to hơn cho mỗi lần nhấp để đưa dung dịch sử dụng cơ cấu 
thiết lập liều dùng và cũng tạo ra âm thanh có thể nghe được nhỏ hơn cho mỗi lần nhấp 
khi liều dùng thiết lập là giảm. Cơ cấu dẫn động của bút tiêm dung dịch theo sáng chế 
có sự chỉ dẫn ở cuối liều dùng dung dịch trong hộp. 
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(11) 51285 
(21) 1-2016-03870 (51) 7 A61B  10/00 

(22) 26.03.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/059398     26.03.2015 (87) WO2015/147174 A1 01.10.2015 
(30) 2014-069044     28.03.2014 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.10.2016 
(71) MTI LTD.  (JP) 

3-20-2, Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 1631435, Japan 
(72) SUZUKI, Kenta (JP), IGARI, Ichiro (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị đầu cuối chứa chương trình dự đoán ngày rụng trứng 

và phương pháp dự đoán ngày rụng trứng 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị đầu cuối chứa chương trình cho các dự đoán chắc chắn về ngày 

rụng trứng. Quy trình được thực hiện trong chương trình để dự đoán ngày rụng trứng 
trên thiết bị đầu cuối, quy trình này bao gồm việc tính dữ liệu ngày rụng trứng được dự 
đoán tương ứng với chu kỳ kinh nguyệt cụ thể bằng cách áp dụng chu kỳ kinh nguyệt cụ 
thể vào mối quan hệ giữa giai đoạn giữa ngày kinh nguyệt và ngày rụng trứng và độ dài 
trung bình của chu kỳ kinh nguyệt, mối quan hệ này được ước lượng dựa vào dữ liệu của 
nhiều người đó thu được trước đó. 
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(11) 51286 
(21) 1-2016-03879 (51) 7 H04N  7/26,  7/34 

(62) 1-2014-01395   
(22) 01.08.2012 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/KR2012/006118  01.08.2012 (87) WO2013/058473 A1 25.04.2013 
(30) 10-2011-0106048       17.10.2011 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.04.2014 
(71) KT CORPORATION  (KR) 

90 Buljeong-ro, Bundang-gu Seongnam-city, Kyeonggi-do 463-711, Republic of Korea
(72) LEE, Bae Keun (KR), KWON, Jae Cheol (KR), KIM, Joo Young (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp giải mã tín hiệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp biến đổi thích ứng dựa trên việc dự đoán trong màn, 
và thiết bị sử dụng phương pháp này. Phương pháp để má hóa ảnh có thể bao gồm bước 
xác định các nhóm chế độ dự đoán trong màn, và bước biến đổi bằng cách sử dụng 
phương pháp biến đổi khác theo các nhóm chế độ dự đoán trong màn. Kết quả là, việc 
biến đổi có thể được thực hiện bằng cách áp dụng phương pháp biến đổi khác theo các 
nhóm chế độ dự đoán trong màn. 
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(11) 51287 
(21) 1-2016-03880 (51) 7 H04N  7/26,  7/34 

(62) 1-2014-01395   
(22) 01.08.2012 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/KR2012/006118   01.08.2012 (87) WO2013/058473 A1 25.04.2013 
(30) 10-2011-0106048        17.10.2011 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.10.2016 
(71) KT CORPORATION  (KR) 

90 Buljeong-ro, Bundang-gu Seongnam-city, Kyeonggi-do 463-711, Republic of Korea
(72) LEE, Bae Keun (KR), KWON, Jae Cheol (KR), KIM, Joo Young (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp giải mã tín hiệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp biến đổi thích ứng dựa trên việc dự đoán trong màn, 
và thiết bị sử dụng phương pháp này. Phương pháp để mã hóa ảnh có thể bao gồm bước 
xác định các nhóm chế độ dự đoán trong màn, và bước biến đổi bằng cách sử dụng 
phương pháp biến đổi khác theo các nhóm chế độ dự đoán trong màn. Kết quả là, việc 
biến đổi có thể được thực hiện bằng cách áp dụng phương pháp biến đổi khác theo các 
nhóm chế độ dự đoán trong màn. 
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(11) 51288 
(21) 1-2016-03881 (51) 7 H04N  7/26,  7/34 

(62) 1-2014-01395   
(22) 01.08.2012 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/KR2012/006118 01.08.2012 (87) WO2013/058473 A1 25.04.2013 
(30) 10-2011-0106048      17.10.2011 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.10.2016 
(71) KT CORPORATION  (KR) 

90 Buljeong-ro, Bundang-gu Seongnam-city, Kyeonggi-do 463-711, Republic of Korea
(72) LEE, Bae Keun (KR), KWON, Jae Cheol (KR), KIM, Joo Young (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp giải mã tín hiệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp biến đổi thích ứng dựa trên việc dự đoán trong màn, 
và thiết bị sử dụng phương pháp này. Phương pháp để má hóa ảnh có thể bao gồm bước 
xác định các nhóm chế độ dự đoán trong màn, và bước biến đổi bằng cách sử dụng 
phương pháp biến đổi khác theo các nhóm chế độ dự đoán trong màn. Kết quả là, việc 
biến đổi có thể được thực hiện bằng cách áp dụng phương pháp biến đổi khác theo các 
nhóm chế độ dự đoán trong màn. 

 
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
154 

(11) 51289 
(21) 1-2016-03893 (51) 7 C08J 5/04, 5/06, D06M 13/00 

(22) 13.03.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2015/020537 13.03.2015 (87) WO2015/138959 A2 17.09.2015 
(30) 61/953,455      14.03.2014 US 
(71) 1. SI GROUP, INC.  (US) 

2750 Balltown Road, Schenectady, New York 12309, USA 
2. AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.  (NL) 
Velperweg 76, NL-6824 BM - Arnhem, Netherlands 

(72) BANACH, Timothy Edward (US), BODE, Daniel (US), STELLA, Guy (US), CRAUN, 
Gary  (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp liên kết hóa học nhựa phenol với polyme không 

phải polyme phenol 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất axit béo phenolic có hàm lượng 

este của phenol giảm. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp liên kết hóa học nhựa 
phenol với polyme không phải polyme phenol (ví dụ, vải tổng hợp). Phương pháp này 
bao gồm bước cho hợp chất axit béo phenolic tiếp xúc với polyme không phải polyme 
phenol để đưa nhóm chức hydroxy phenyl vào polyme không phải polyme phenol; và 
cho nhóm chức hydroxy phenyl có trong polyme không phải polyme phenol phản ứng 
với nhựa phenol hoặc hỗn hợp chất tạo liên kết ngang phenol có khả năng tạo ra nhựa 
phenol, để liên kết hóa học nhựa phenol này với polyme không phải polyme phenol. 
Sáng chế này đặc biệt hữu ích cho việc sản xuất vật phẩm được gia cường bằng vải tổng 
hợp, như vật phẩm cao su được gia cường bằng vải tổng hợp, nền bảng mạch hoặc sợi 
thủy tinh.  
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(11) 51290 
(21) 1-2016-03907 (51) 7 C07K  16/28,  16/30,  16/46 

(22) 30.03.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2015/023411 30.03.2015 (87) WO2015/149077 01.10.2015 
(30) 61/972,172      28.03.2014 US 

62/025,931      17.07.2014 US 
62/025,974      17.07.2014 US 

(71) XENCOR, INC.  (US) 
111 West Lemon Avenue, Monrovia, CA 91016, United States of America 

(72) BERNETT, Matthew, J. (US), CHU, Seung, Y. (US), MOORE, Gregory (US), 
DESJARLAIS, John (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể dị dime gắn kết với CD38 và CD3, và phương pháp sản 

xuất kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề xuất các kháng thể dị dime chứa các kháng thể dị dime gắn kết với CD38 

và CD3. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm chứa axit nucleic, tế bào chủ và 
phương pháp sản xuất các kháng thể dị dime này. 
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(11) 51291 
(21) 1-2016-03912 (51) 7 C07D  417/14,  487/04, A61P  31/04, 

A61K  31/427,  31/496,  31/4439,  
31/454,  31/437 

(22) 23.03.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2015/022011 23.03.2015 (87) WO2015/148379 01.10.2015 
(30) 61/969,735      24.03.2014 US 

62/088,304      05.12.2014 US 
(71) NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(72) AULAKH, Virender Singh (CA), CASAREZ, Anthony (US), LIN, Xiaodong (US), 

LINDVALL, Mika (US), MCENROE, Glenn (US), MOSER, Heinz Ernst (US), RECK, 
Folkert (DE), TJANDRA, Meiliana (ID), SIMMONS, Robert Lowell (US), YIFRU, 
Aregahegn (CA), ZHU, Qingming (CN) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất hữu cơ monobactam, dược phẩm và tổ hợp chứa hợp 

chất này 
  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I: 

 

  
 

  trong đó hợp chất này được mô tả một cách chi tiết trong bản mô tả, các muối dược 
dụng và các dạng bào chế dược dụng của chúng. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm 
và tổ hợp chứa chúng. 
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(11) 51292 
(21) 1-2016-03917 (51) 7 C07C 229/00 

(22) 17.10.2016 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.10.2016 
(71) 1. Công ty TNHH Thương mại Việt Hải  (VN) 

51 Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

2. Trịnh Tất Cường  (VN) 
Trường đại học khoa học tự nhiên, Hà Nội  

(72) Vũ Việt Phong  (VN), Trịnh Tất Cường  (VN) 
(54) Quy trình tách chiết axit 5-amino levulinic (5-ALA) từ lá ổi và 

dược phẩm dạng bột chứa 5-ALA thu được từ quy trình này 
  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình tách chiết axit 5-amino levulinic (5-ALA) từ lá ổi và dược 

phẩm dạng bột chứa 5-ALA thu được từ quy trình này. Dược phẩm theo sáng chế được 
dùng để phòng và điều trị bệnh tiểu đường. Trong đó, quy trình theo sáng chế bao gồm 
các bước: lá ổi được ngâm trong HClO4 (1-15%); ly tâm thu dịch nổi; bổ sung thêm 

KOH; ủ dung dịch thu được qua đêm tại nhiệt độ từ 2- 10°C; ly tâm thu dịch nổi, sau đó 
dịch này được ly tâm để loại bỏ các KClO4 kết tủa; dịch nổi được đưa lên cột sắc ký 
trao đổi ion, sau đó cột sắc ký được rửa bằng nước và 5-ALA được thôi ra bằng amoni 
axetat (pH 5-7,0); sản phẩm 5-ALA thu được được đánh giá và kiểm tra bằng phân tích 
HPLC; dịch sau khi được kiểm tra bằng HPLC sẽ được đông khô để thu sản phẩm 5-
ALA. 
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(11) 51293 
(21) 1-2016-03961 (51) 7 H04N  13/04,  13/00,  13/02, G03B  

37/04, H04N  19/597, G02B  27/01, 
G06F  3/01 

(22) 19.03.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/FI2015/050184       19.03.2015 (87) WO2015/155406 15.10.2015 
(30) 1406201.2       07.04.2014 GB 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.10.2016 
(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY  (FI) 

Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland 
(72) GROENHOLM, Kim (FI), BALDWIN, Andrew Robert (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị camera để tạo ra dữ liệu ảnh hiển thị lập thể và 

phương pháp, thiết bị và hệ thống để hiển thị lập thể 
  (57)     Sáng chế đề cập đến việc tạo ra và hiển thị các ảnh lập thể, ví dụ các ảnh viđeo lập thể, 

cũng đuợc gọi là viđeo 3D. ít nhất ba nguồn camera với các trường quan sát chồng lấp 
được sử dụng để chụp cảnh sao cho vùng cảnh được bao phủ bởi ít nhất ba camera. Tại 
thiết bị hiển thị, cặp camera được chọn từ nhiều camera để tạo ra cặp camera lập thể 
thích hợp nhất với vị trí mắt của người dùng nếu chúng được định vị ở vị trí của các 
nguồn camera. Nghĩa là, cặp camera được chọn sao cho độ chênh lệch được tạo ra bởi 
các nguồn camera tuơng tự độ chênh lệch mà mắt của người dùng có ở vị trí đó. Nếu 
người dùng nghiêng đầu của họ, hoặc hướng hình quan sát theo cách nào đó bị thay đổi, 
thì một cặp mới có thể đuợc tạo ra, ví dụ bằng cách chuyển đổi sang camera khác. Thiết 
bị hiển thị sau đó tạo ra các ảnh của các khung viđeo cho các mắt trái và mắt phải bằng 
cách chọn các nguồn tốt nhất đối với mỗi vùng của mỗi ảnh đối với độ chênh lệch lập 
thể thực.  
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(11) 51294 
(21) 1-2016-03975 (51) 7 A01N  43/68 

(22) 22.04.2015 (43) 27.03.2017 

(86) PCT/EP2015/058689 22.04.2015 (87) WO2015/162164 29.10.2015 
(30) 14165564.7      23.04.2014 EP 
(71) BASF SE   (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) MAJOR, Julia (DE), VOGT, Florian (DE), CALO, Frederick (FR), SEITZ, Thomas 

(DE), SCHACHTSCHABEL, Doreen (DE), NEWTON, Trevor William (GB), 
HANZLIK, Kristin (DE), HUTZLER, Johannes  (DE), KREUZ, Klaus (DE), 
TRESCH, Stefan  (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hỗn hợp có hoạt tính diệt cỏ chứa hợp chất azin và chế phẩm 

thuốc diệt cỏ chứa hỗn hợp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hỗn hợp có hoạt tính diệt cỏ chứa ít nhất một hợp chất có công 

thức (I) (thành phần a) và ít nhất một hợp chất khác được chọn từ các hoạt chất có hoạt 
tính diệt cỏ (thành phần b) và/hoặc chất an toàn (thành phần c) và chế phẩm thuốc diệt 
cỏ chứa hỗn hợp này. 
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(11) 51295 
(21) 1-2016-03978 (51) 7 C04B  28/02,  28/04,  111/00,  

111/20 
(22) 25.03.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/IB2015/052206     25.03.2015 (87) WO2015/145375 01.10.2015 
(30) MI2014A000514     26.03.2014 IT 
(71) AM TECHNOLOGY LIMITED  (GB) 

1 Fetter Lane, London EC4A 1BR, United Kingdom 
(72) BERNARDONI, Massimo (IT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm quang xúc tác gốc xi măng và phương pháp phủ bao 

gồm bước sử dụng chế phẩm này     
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm quang xúc tác gốc xi măng, chế phẩm này chứa: (a) ít 

nhất một chất kết dính xi măng; (b) ít nhất một chất quang xúc tác; (c) ít nhất một ete 
xenluloza; (d) ít nhất một chất hóa lỏng; (e) ít nhất một chất độn đá vôi thứ nhất ở dạng 

hạt, mà ít nhất 95% trọng lượng trong số đó có cỡ hạt không lớn hơn 100μm; (f) ít nhất 
một chất độn đá vôi thứ hai ở dạng hạt, mà ít nhất 95% trọng lượng trong số đó có cỡ 

hạt không lớn hơn 30μm; (g) ít nhất một silan nền vô cơ dạng bột. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến phương pháp phủ các hạng mục công trình xây dựng và các bề mặt được 
làm từ vật liệu kim loại, gỗ hoặc vật liệu nhựa bao gồm bước sử dụng chế phẩm này. 
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(11) 51296 
(21) 1-2016-03981 (51) 7 A24F  47/00 

(22) 23.04.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/IB2015/000924    23.04.2015 (87) WO2015/166344 05.11.2015 
(30) 61/984,967       28.04.2014   US 

14166205.6       28.04.2014   EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) ZINOVIK, Ihar Nikolaevich (US), ZUBER, Gerard (CH) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Thiết bị hít bột nicotin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hít bột nicotin (10). Thiết bị hít bột nicotin bao gồm phần 
thân kéo dài giữa phần đặt vào miệng (12) và phần đầu xa (14) và rãnh dẫn dòng khí 
(15) kéo dài giữa phần đặt vào miệng và phần đầu xa. Phần chứa bột nicotin (25), (30), 
(32), (33) bao gồm liều lượng bột nicotin và được bố trí dọc theo rãnh dẫn dòng khí. 
Liều lượng bột nicotin có thể được hít vào trong phổi của người sử dụng ở tốc độ hít nhỏ 
hơn khoảng 5 lít/phút.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
162 

(11) 51297 
(21) 1-2016-03996 (51) 7 A01N  25/10,  25/26,  25/28,  37/34,  

43/54,  43/56,  43/653,  45/02,  25/04 
(22) 28.04.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2015/059233 28.04.2015 (87) WO2015/165916 05.11.2015 
(30) 1407384.5      28.04.2014 GB 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
(72) NETTLETON-HAMMOND, John, Henry (GB), THOMSON, Niall, Rae (GB), 

STANSSENS, Dirk, Armand, Wim (BE) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chế phẩm hóa nông dùng để phòng trừ vật gây hại trong nông 

nghiệp 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm hoá nông dùng để phòng trừ vật gây hại trong nông 

nghiệp chứa pha liên tục dạng nước; pha phân tán thứ nhất chứa các hạt copolyme 
styren-maleimit; và pha phân tán thứ hai là các giọt dầu, hạt huyền phù hoặc viên nang 
chứa huyền phù. 
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(11) 51298 
(21) 1-2016-04000 (51) 7 C07K  16/10, A61K  39/00 

(22) 26.03.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2015/022758 26.03.2015 (87) WO2015/148806 01.10.2015 
(30) 61/971,123      27.03.2014 US 
(71) GENENTECH, INC.  (US) 

1 DNA Way, South San Francisco, California 94080, United States of America 
(72) SWEM, Lee (US), XU, Min (CN), BALAZS, Mercedesz (US), CHAl, Ning (CN), 

CHIANG, Nancy (US), CHIU, Henry (US), LIN, Zhonghua (US), NAKAMURA, 
Gerald R. (US), PARK, Hyunjoo (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể kháng ngưng kết tố hồng cầu của virut cúm B, 

phương pháp sản xuất, chế phẩm và dược phẩm chứa kháng thể 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng ngưng kết tố hồng cầu của virut cúm B, chế phẩm 
và dược phẩm chứa kháng thể này. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản 
xuất kháng thể kháng ngưng kết tố hồng cầu của virut cúm B. 
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(11) 51299 
(21) 1-2016-04020 (51) 7 A61K  47/48 

(22) 14.04.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2015/025790 14.04.2015 (87) WO2015/160833 22.10.2015 
(30) 61/979,344      14.04.2014 US 

62/057,473      30.09.2014 US 
(71) ENDOCYTE, INC.  (US) 

3000 Kent Avenue, West Lafayette, Indiana 47906, United States of America 
(72) VLAHOV, Iontcho Radoslavov (US), LEAMON, Christopher Paul (US), REDDY, 

Joseph Anand (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thể liên hợp phân phối thuốc để sử dụng trong điều trị bệnh 

ung thư kháng thuốc và trong liệu pháp điều trị kết hợp 
  (57)     Sáng chế đề cập dến thể liên hợp phân phối thuốc cho điều trị hướng đích. Cụ thể, sáng 

chế đề cập đến thể liên hợp phân phối thuốc bao gồm phần tử liên kết đa hóa trị chứa 
một hoặc nhiều axit amin không có trong tự nhiên hữu dụng để điều trị bệnh ung thư và 
bệnh viêm.  
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(11) 51300 
(21) 1-2016-04042 (51) 7 G06T 5/00, 7/00 

(22) 25.10.2016 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.10.2016 
(71) Công ty Cổ phần Hapras Việt Nam  (VN) 

Tầng 9, tòa nhà Pvcombank, đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

(72) Trương Hoài Duy (VN), Nguyễn Hồng Ân (VN), Võ Văn Luận (VN), Nguyễn Văn 
Hảo (VN), Trần Văn Đại (VN) 

(54) Phương pháp đo lưu lượng phương tiện tham gia giao thông 
  (57)     Sáng chế đề cập đến một phương pháp đo lưu lượng giao thông sử dụng giải pháp trừ nền 

có loại bỏ bóng của đối tượng kết hợp tăng cường đối tượng nhằm tăng độ chính xác 
trong việc phát hiện và xác định đối tượng, theo đó, sáng chế bao gồm: bước (1) thu 
nhận và lưu trữ dữ liệu hình ảnh có độ phân giải đạt chuẩn HD; bước (2) thực hiện giải 
thuật trừ nền để phát hiện đối tượng di chuyển; bước (3) loại bóng đối tượng, khác biệt ở 
chỗ, dựa vào mô hình nền đã có thực hiện nhận dạng bóng hỗn hợp (3.1) và nhận dáng 
bóng trên đối tượng (3.2) trong không gian màu HSV, sau đó loại bỏ bóng trên đối 
tượng (3.3) nghĩa là loại những thành phần nhận nhầm để thu được bóng thật sự; bước 
(4) tăng cường đối tượng, sánng chế khác biệt ở chỗ, khai thác đặc trưng của thành phần 
S trong không gian màu HSV để xác định vùng đối tượng cần tăng cường (4.l), bổ sung 
vùng này vào đối tượng thu được sau bước loại bỏ bóng (3.4), kết quả thu được đối 
tượng hoàn chỉnh (4.2), đây là kết quả cuối cùng của quá trình nhận dạng đối tượng và 
thực hiện bước (5) phân loại, theo vết và đếm chính xác đối tượng.  
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(11) 51301 
(21) 1-2016-04051 (51) 7 A61K  45/06,  31/53,  31/573, A61P  

17/00 
(22) 21.05.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2015/061312 21.05.2015 (87) WO2015/181055 03.12.2015 
(30) 14382192.4      27.05.2014 EP 

14382400.1      17.10.2014 EP 
14382401.9      17.10.2014 EP 

(71) ALMIRALL, S.A.  (ES) 
Ronda del General Mitre 151, E-08022 Barcelona, Spain 

(72) GODESSART MARINA, Nuria (ES), BALAGUE PELAEZ, Cristina (ES) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dược phẩm và sản phẩm chứa chất ức chế phosphoinositit 3-

kinaza delta (PI3K delta) và corticosteroit 
  (57)   Sáng chế đề xuất dược phẩm và sản phẩm chứa (a) hợp chất là chất ức chế của 

phosphoinositit 3-kinaza delta hoặc muối dược dụng và/hoặc solvat của nó, và (b) 
corticosteroit.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
168 

(11) 51302 
(21) 1-2016-04062 (51) 7 A61K  31/4355,  31/4365,  31/437,  

31/497,  31/506,  31/513,  31/519, 
A61P  25/16,  25/18,  25/24,  25/28, 
C07D  471/04,  491/048,  495/04,  
513/04,  519/00 

(22) 09.04.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/IB2015/052594      09.04.2015 (87) WO2015/162515 29.10.2015 
(30) 61/984,070      25.04.2014 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.10.2016 
(71) PFIZER INC.  (US) 

235 East 42nd Street, New York, New York 10017, United States of America 
(72) GRAY, David Lawrence Firman (US), ZHANG, Lei (US), DAVOREN, Jennifer 

Elizabeth (US), DOUNAY, Amy Beth (US), EFREMOV, Ivan Viktorovich (US), 
MENTE, Scot Richard (US), SUBRAMANYAM, Chakrapani (US) 

(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Hợp chất dị vòng thơm dùng làm phối tử dopamin D1 và dược 
phẩm chứa chúng 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I; 
 
 

  
 

và muối dược dụng của nó; phương pháp điều chế; hợp chất trung gian sử dụng để điều 
chế hợp chất hoặc muối này; và dược phẩm chứa hợp chất hoặc muối này để điều trị rối 
loạn trung gian bởi D1 (hoặc liên quan đến D1) bao gồm, ví dụ, bệnh tâm thần phân liệt 
(ví dụ, các triệu chứng nhận biết và âm tính của nó), rối loạn nhân cách thể phân liệt, 
bệnh suy giảm nhận thức (ví dụ, suy giảm nhận thức liên quan đến bệnh tâm thần phân 
liệt, bệnh Alzheimer, bệnh Parkinson, hoặc liên quan đến việc điều trị bằng thuốc), rối 
loạn tăng động thiếu chú ý, chứng lo âu, và bệnh trầm cảm. 
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(11) 51303 
(21) 1-2016-04063 (51) 7 A23L  1/29,  1/30, A61K  31/702 

(22) 03.04.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2015/024205 03.04.2015 (87) WO2015/157098 15.10.2015 
(30) 61/976,791      08.04.2014 US 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

Dept. 377/AP6A-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States 
of America 

(72) BUCK, Rachael (US), DUSKA-MCEWEN, Geralyn (US), DAVIS, Steven (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dinh dưỡng dùng để tăng cường đáp ứng miễn dịch 

bẩm sinh ở niêm mạc của cá thể đối với các mầm bệnh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tăng cường đáp ứng miễn dịch bẩm sinh ở niêm mạc 

của cá thể đối với các mầm bệnh. Phương pháp này bao gồm bước sử dụng chế phẩm 
dinh dưỡng cho cá thể. Chế phẩm dinh dưỡng này chứa 2’-fucosyllactoza (2'-FL) với 
lượng từ 0,05 đến khoảng 0,5mg/ml, lacto-N-neotetraoza (LNnT) với lượng từ 0,05 đến 
khoảng 0,5mg/ml, hoặc hỗn hợp của cả hai. Sáng chế cũng mô tả phương pháp tăng 
cường khả năng phát hiện mầm bệnh nhờ miễn dịch bẩm sinh ở niêm mạc của người. 
Phương pháp này bao gồm bước sử dụng chế phẩm dinh dưỡng cho cá thể này. Chế 
phẩm dinh dưỡng này chứa oligosacarit sữa người trung tính. 
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(11) 51304 
(21) 1-2016-04104 (51) 7 H04N  5/232, H04M  1/65 

(22) 29.05.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/CN2014/078757      29.05.2014 (87) WO2015/196321 30.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.10.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) JlANG, Hongrui (CN), WANG, Yunbin (CN), LI, Kunpeng (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp thu thập ảnh và thiết bị điện tử 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp thu thập ảnh và thiết bị điện tử, trong đó phương pháp thu 
thập ảnh gồm: cho phép khối thu thập ảnh ở thiết bị điện tử, trong khi nhận thấy rằng 
sau chuyển động cụ thể thứ nhất, cử chỉ của thiết bị điện tử thay đổi sang cử chỉ thiết bị 
cụ thể; giám sát liệu thiết bị điện tử thực hiện chuyển động cụ thể thứ hai ở cử chỉ thiết 
bị cụ thể; và khi dò thấy rằng thiết bị điện tử thực hiện chuyển động cụ thể thứ hai ở cử 
chỉ thiết bị cụ thể, điều khiển khối thu thập ảnh để thu được ít nhất một ảnh thứ nhất nhờ 
thu thập trong thời gian chuyển động trong đó thiết bị điện tử thực hiện chuyển động cụ 
thể thứ hai. 
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(11) 51305 
(21) 1-2016-04106 (51) 7 D06M  15/03,  15/70,  10/02 

(22) 17.04.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/IB2015/052809     17.04.2015 (87) WO2015/159262 22.10.2015 
(30) 14165318.8     18.04.2014 EP 
(71) CANEPA S.P.A.  (IT) 

Via Trinitμ 1, I-22020 San Fermo Della Battaglia (co), Italy 
(72) CANEPA Elisabetta (IT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình cải thiện các tính chất hóa học và/hoặc vật lý của 

sợi hoặc vải 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình cải thiện các tính chất hóa học và/hoặc vật lý của sợi, quy 

trình này bao gồm bước phủ sản phẩm gia cường được tạo ra chủ yếu từ chitosan, sau đó 
là bước tạo liên kết ngang chitosan và bước loại bỏ hồ một phần và được hiệu chỉnh để 
loại bỏ chitosan tạo liên kết ngang, bước loại bỏ hồ này được thực hiện bằng phương 
tiện cơ học. 
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(11) 51306 
(21) 1-2016-04115 (51) 7 C07D  233/90, A61K  31/4164,  

31/4439, C07D  401/12,  263/34, 
A61K  31/421,  31/496, C07D  
403/12,  295/092,  413/06, A61K  
31/5377,  31/454, A61P  35/00, C07D  
491/107, A61P  35/02 

(22) 01.04.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2015/057167 01.04.2015 (87) WO2015/150449 08.10.2015 
(30) 14163261.2      02.04.2014 EP 

61/973,925      02.04.2014 US 
(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Mullerstr. 178, 13353 Berlin, Germany 
(72) EIS, Knut (DE), ACKERSTAFF, Jens (DE), WAGNER, Sarah (DE), BASTING, 

Daniel (DE), GOLZ, Stefan (DE), BENDER, Eckhard (DE), LI, Volkhart Min-Jian 
(DE), LIENAU, Philip (DE), LIU, Ningshu (DE), SIEGEL, Franziska (DE), BAUSER, 
Marcus (DE), SULZLE, Detlev (DE), HOLTON, Simon (DE), BAIRLEIN, Michaela 
(DE), BUCHGRABER, Philipp (DE), B¸LINT, Jãzsef (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất azol được thế amido, phương pháp điều chế và hợp 

chất trung gian để điều chế hợp chất này, dược phẩm và dược 
phẩm kết hợp chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất azol được thế amido có công thức chung (1): 
 

  
 

trong đó X1,  X2, R
1, R2, R4 , R5,  R7 và R8 là như được xác định trong yêu cầu bảo hộ, 

dùng làm chất ức chế tankyraza 1 (TNKS1) và/hoặc TNKS2, phương pháp điều chế và 
chất trung gian hữu dụng để điều chế hợp chất này, dược phẩm và dược phẩm kết hợp 
chứa hợp chất này. Hợp chất theo sáng chế là hữu dụng để bào chế dược phẩm để điều 
trị hoặc phòng ngừa, cụ thế là khối u, dưới dạng chất trị liệu duy nhất hoặc kết hợp với 
các hoạt chất khác. 
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(11) 51307 
(21) 1-2016-04131 (51) 7 A24F  47/00 

(22) 14.05.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2015/060727 14.05.2015 (87) WO2015/177043 26.11.2015 
(30) 14169224.4      21.05.2014 EP 

14197252.1      10.12.2014 EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) MIRONOV, Oleg (CH) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hệ thống tạo sol khí được làm nóng bằng điện, thiết bị tạo sol 

khí được làm nóng bằng điện và phương pháp tạo sol khí 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tạo sol khí được làm nóng bằng điện bao gồm thiết bị tạo 

sol khí (100) và hộp chứa (200) được tạo kết cấu để được sử dụng với thiết bị, thiết bị 
(100) bao gồm: vỏ thiết bị (101), cuộn dây cảm ứng xoắn phẳng (110); và bộ nguồn 
điện (102) được nối với cuộn dây cảm ứng xoắn phẳng (110) và được tạo kết cấu để cấp 
dòng điện dao động ở tần số cao đến cuộn dây cảm ứng xoắn phẳng; hộp chứa (200) bao 
gồm: vỏ hộp chứa (204) chứa nền tạo sol khí và được tạo kết cấu để ăn khớp vỏ thiết bị ; 
và chi tiết vật liệu cảm ứng từ (210) được bố trí để làm nóng nền tạo sol khí. Khi hoạt 
động, dòng điện dao động ở tần số cao đi qua cuộn dây cảm ứng xoắn phẳng để tạo ra 
nhiệt trong chi tiết vật liệu cảm ứng từ. Sáng chế còn đề cập đến thiết bị tạo sol khí được 
làm nóng bằng điện và phương pháp tạo sol khí  
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(11) 51308 
(21) 1-2016-04150 (51) 7 C08J  7/04,  9/36, B32B  27/06, 

C09D  175/04 
(22) 14.04.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2015/058013 14.04.2015 (87) WO2015/165724 05.11.2015 
(30) 14166522.4      30.04.2014 EP 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) PRISSOK, Frank (DE), HARMS, Michael (DE), VALLO, Martin (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Sản phẩm tạo hình được phủ và quy trình sản xuất ít nhất một 

sản phẩm tạo hình  được phủ  
  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm tạo hình được phủ bao gồm ít nhất một sản phẩm tạo 

hình bao gồm hạt xốp chứa ít nhất một polyuretan (A) và ít nhất một lớp phủ chứa ít 
nhất một polyuretan (B), trong đó polyuretan (A) và polyuretan (B) đều được cấu tạo từ 
ít nhất một polyol và ít nhất một polyisoxyanat và trong đó lượng thành phần polyol 
được sử dụng để tạo ra polyuretan (A) và polyuretan (B) giống nhau không thấp hơn 
50% trọng lượng và lượng ít nhất một thành phần polyisoxyanat được sử dụng để tạo ra 
polyuretan (A) và polyuretan (B) giống nhau không thấp hơn 50% trọng lượng. Sáng chế 
còn đề cập đến quy trình sản xuất sản phẩm tạo hình được phủ theo sáng chế và cũng đề 
cập đến phương pháp sử dụng sản phẩm tạo hình được phủ theo sáng chế cho các ứng 
dụng khác nhau.  
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(11) 51309 
(21) 1-2016-04180 (51) 7 A24F  47/00 

(22) 21.05.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2015/061293 21.05.2015 (87) WO2015/177294 26.11.2015 
(30) 14169192.3      21.05.2014 EP 

14169194.9      21.05.2014 EP 
14169241.8      21.05.2014 EP 

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 

(72) MIRONOV, Oleg (CH), ZINOVlK, Ihar Nikolaevich (US), FURSA, Oleg (DE) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Vật dụng tạo sol khí, hệ thống tạo sol khí bao gồm vật dụng 

này và phương pháp sử dụng vật dụng này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng tạo sol khí (10) bao gồm nền tạo sol khí (20) và vật liệu 

cảm ứng từ (1,4) để làm nóng nền tạo sol khí (20). Vật liệu cảm ứng từ (1,4) bao gồm 
vật liệu cảm ứng từ thứ nhất (2,5) và vật liệu cảm ứng từ thứ hai (3,6) có nhiệt độ Curie, 
vật liệu cảm ứng từ thứ nhất được bố trí tiếp xúc vật lý sát với vật liệu cảm ứng từ thứ 
hai. Vật liệu cảm ứng từ thứ nhất có thể cũng có nhiệt độ Curie, nhiệt độ Curie thứ hai 
thấp hơn 500oC, và thấp hơn nhiệt độ Curie của vật liệu cảm ứng từ thứ nhất, nếu vật liệu 
cảm ứng từ thứ nhất có nhiệt độ Curie. Việc sử dụng vật liệu cảm ứng từ đa lớp này cho 
phép tối ưu hoá việc làm nóng và nhiệt độ của vật liệu cảm ứng từ được điều khiển gần 
nhiệt độ Curie thứ hai mà không cần phải theo đõi nhiệt độ trực tiếp. Sáng chế cũng đề 
cập đến hệ thống tạo sol khí bao gồm vật dụng này và phương pháp sử dụng vật dụng 
này.  
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(11) 51310 
(21) 1-2016-04182 (51) 7 C07K  16/40, C12N  9/64 

(22) 30.04.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2015/028641   30.04.2015 (87) WO2015/168468 05.11.2015 
(30) 61/987,298        01.05.2014 US 

62/076,372        06.11.2014 US 
(71) GENENTECH, INC.  (US) 

1 DNA Way, South San Francisco, California 94080, United States of America 
(72) KELLEY, Robert F. (US), VAN LOOKEREN-CAMPAGNE, Menno (NL), SCHEER, 

Justin M. (US), HASS, Philip E. (US), TESAR, Devin (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Biến thể của kháng thể kháng yếu tố D và dược phẩm chứa 

biến thể của kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến biến thể của kháng thể kháng yếu tố D, phương pháp sản xuất 

chúng và sử dụng chúng để bào chế chế phẩm và thuốc để điều trị bệnh và rối loạn liên 
quan đến sự hoạt hóa bổ thể quá mức hoặc không kiểm soát được.  
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(11) 51311 
(21) 1-2016-04183 (51) 7 A61K  31/404,  31/4045,  31/405,  

31/407,  31/4184,  31/4188,  31/423,  
31/424, A61P  31/00,  25/00,  35/00,  
37/00,  43/00, A61K  31/4355,  
31/437 

(22) 19.03.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2015/055823   19.03.2015 (87) WO2015/150097 08.10.2015 
(30) 1406154.3        04.04.2014   GB 

1502156.1        10.02.2015   GB 
(71) IOMET PHARMA LTD.  (GB) 

Nine Bioquarter, Little France Road, Edinburgh EH16 4UX, United Kingdom 
(72) COWLEY, Phillip (GB), WISE, Alan (GB), DAVIS, Susan (GB), KICZUN, Michael 

(GB) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất indol để sử dụng trong y học 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất ức chế tryptophan-2,3-dioxygenaza (TDO) và/hoặc 

indolamin-2,3'dioxygenaza (IDO) để sử dụng trong y học, hợp chất này có công thức sau: 
 

  
 

trong đó X1, X2, X3, X4, và X5 có thể là giống hoặc khác nhau và mỗi nhóm độc lập được 
chọn từ C, N và O; mỗi nguyên tử có đường nét đứt có thể độc lập có liên kết đôi hoặc 
liên kết đơn, với điều kiện hóa trị ở mỗi nguyên tử được giữ nguyên; mỗi R1, R2, R3, R4, 
R5, và R7 có thể có mặt hoặc không có mặt và có thể là giống hoặc khác nhau và được 
chọn từ H và nhóm hữu cơ được thế hoặc không được thế, với điều kiện số nhóm R có 
mặt sao cho hóa trị của X1, X2, X3, X4, và X5 được giữ nguyên; một hoặc hai nhóm R6 có 
thể có mặt và được chọn từ H và nhóm hữu cơ được thế hoặc không được thế, với điều 
kiện số nhóm R6 có mặt sao cho hóa trị của nguyên tử cacbon mà chúng gắn vào được 
giữ nguyên, và với điều kiện ít nhất một nhóm R6 là nhóm hữu cơ chứa nguyên tử liên 

kết đôi với nguyên tử oxy (tốt hơn là nhóm carbonyl hoặc nhóm sulphonyl) ở vị trí α , β, 

hoặc γ của nguyên tử cacbon mà R6 gắn vào và tại đó nguyên tử liên kết đôi với nguyên 
tử oxy cũng liên kết với nguyên tử khác loại. 
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(11) 51312 
(21) 1-2016-04186 (51) 7 A61K  31/4184,  31/506, A61P  

35/00 
(22) 02.04.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/GB2015/051042 02.04.2015 (87) WO2015/150826 08.10.2015 
(30) 61/975,088      04.04.2014 US 

62/013,573      18.06.2014 US 
(71) ASTRAZENECA AB  (SE) 

SE-151 85 Sodertalje, Sweden 
(72) CROSS, Darren Anthony Edward (GB), EBERLEIN, Catherine Anne (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tổ hợp gồm chất ức chế thụ thể yếu tố sinh trưởng biểu bì 

(EGFR) và chất ức chế protein kinaza kinaza được hoạt hóa bởi 
tác nhân phân bào (MEK) dùng để điều trị bệnh ung thư đột 
biến thể tương đồng sinh ung thư RAS virut của u nguyên bào 
thần kinh (NRAS) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất ức chế thụ thể yếu tố sinh trưởng biểu bì (epidermal growth 
factor receptor - EGFR) được dùng để điều trị bệnh ung thư đột biến thể tương đồng 
sinh ung thư RAS virut của u nguyên bào thần kinh (Neuroblastoma RAS viral 
oncogene homolog - NRAS), trong đó chất ức chế EGFR được dùng kết hợp với chất ức 
chế protein kinaza kinaza được hoạt hóa bởi tác nhân phân bào (mitogen activated 
protein kinase kinase - MEK) và đột biến NRAS được chọn từ E63K, G12V, G12R, 
G12A, G12D, G12S và G12C, và/hoặc sự tăng thêm số lượng bản sao của gen NRAS. 
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(11) 51313 
(21) 1-2016-04189 (51) 7 A61K  31/4439, A61P  25/00 

(22) 01.04.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2015/057224 01.04.2015 (87) WO2015/150476 08.10.2015 
(30) 14382130.4      02.04.2014 EP 
(71) MINORYX THERAPEUTICS S.L.  (ES) 

Av. Ernest Lluch 32, TCM2 E-08302 Matarã - Barcelona, Spain 
(72) GARCÝA COLLAZO, Ana MarÝa (ES), ECKLAND, David John Augustus (GB), 

PIZCUETA LALANZA, Maria Pilar (ES), MARTINELL PEDEMONTE, Marc (ES) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất 2,4-thiazoliđinđion, hỗn hợp và dược phẩm chứa hợp 

chất này để điều trị các rối loạn hệ thần kinh trung ương 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất 5-(4-(2-(5-(1-hyđroxyetyl)pyriđin-2- yl)etoxy)benzyl)-

thiazoliđin-2,4-đion và các chất đồng phân lập thể của hợp chất này. Sáng chế cũng đề 
cập đến hỗn hợp chứa hợp chất nêu trên và dược phẩm chứa nó hoặc chứa hỗn hợp nêu 
trên để điều trị các rối loạn hệ thần kinh trung ương. 
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(11) 51314 
(21) 1-2016-04202 (51) 7 A24F  47/00 

(22) 21.05.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2015/061199 21.05.2015 (87) WO2015/177254 26.11.2015 
(30) 14169190.7      21.05.2014 EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) ZINOVIK, Ihar Nikolaevich (US), MIRONOV, Oleg (CH) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Thiết bị làm nóng cảm ứng dùng để tạo sol khí và hệ thống 

tạo sol khí và làm nóng cảm ứng bao gồm thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị làm nóng cảm ứng (1) để tạo ra sol khí bao gồm thân thiết 

bị (10) bao gồm khoang (13) có bề mặt bên trong để nhận ít nhất một phần chi tiết lắp 
tạo sol khí (2) bao gồm nền tạo sol khí và chi tiết cảm ứng từ. Thân thiết bị (10) còn bao 
gồm ống (14) kéo dài vào trong khoang (13). Thiết bị (1) còn bao gồm cuộn cảm (15) 
được bố trí dọc theo ống (14) và nguồn điện (11) được nối với cuộn cảm (15) và được 
tạo kết cấu để cấp dòng điện cao tần cho cuộn cảm (15). Sáng chế còn đề cập đến hệ 
thống tạo sol khí và làm nóng cảm ứng bao gồm thiết bị này.  
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(11) 51315 
(21) 1-2016-04205 (51) 7 A61K  31/33, A61P  1/16 

(22) 10.04.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2015/025416 10.04.2015 (87) WO2015/157697 15.10.2015 
(30) 61/978,335      11.04.2014 US 
(71) CYMABAY THERAPEUTICS, INC  (US) 

7999 Gateway Blvd., Suite 130 Newark, California 94560, United States of America 
(72) ROBERTS Brian (US), WANG Xueyan (US), CHOI Yun-Jung (US), KARPF David 

(US), MARTIN Robert (US), MCWHERTER Charles A (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất axit (R)-2-(4-((2-etoxy-3-(4-(triflometyl)phenoxy) 

propyl)thio)-2-metylphenoxy)axetic hoặc muối của nó và 
dược phẩm chứa hợp chất này dùng để điều trị bệnh gan nhiễm 
mỡ không do rượu (NAFLD) và bệnh viêm gan nhiễm mỡ không 
do rượu (NASH) 

  (57) Sáng chế đề cập đến hợp chất axit (R)-2-(4-((2-etoxy-3-(4-(triflometyl)phenoxy)propyl) 
thio)-2-metylphenoxy)axetic và muối của nó, và dược phẩm chứa hợp chất này dùng để 
điều trị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) và bệnh viêm gan nhiễm mỡ 
không do rượu (NASH). 
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2. SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED  (JP) 
1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040031 Japan 

(72) KOBAYASHI Toshiya (JP), SUGIMORI Tomohiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Nắp nhựa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nắp nhựa có khả năng duy trì đồ chứa ở trạng thái bịt kín một cách 
hiệu quả, ngay cả khi nắp nhựa này được sử dụng với miệng của đồ chứa được làm từ 
nhựa không kết tinh và có phần đầu có độ dày lớn hơn hoặc bằng 2mm. Nắp nhựa (10) 
bao gồm phần tấm đỉnh (11), phần hình trụ (12) mở rộng xuống phía dưới từ mép ngoài 
cùng của phần tấm đỉnh, vòng ngoài (13) được tạo ra ở mặt trong của phần tấm đỉnh và 
tiếp xúc với mặt chu vi ngoài của miệng đồ chứa (20), và vòng trong (14) cũng được tạo 
ra ở mặt trong của phần tấm đỉnh và tiếp xúc với mặt chu vi trong của miệng đồ chứa 
(20). Vòng ngoài (13) có mặt chu vi trong được tạo hình để phù hợp với hình dạng của 
mặt chu vi ngoài của phần đầu của miệng đồ chứa (20). Phần đầu của miệng đồ chứa 
(20) được làm từ nhựa không kết tinh có độ dày lớn hơn hoặc bằng 2mm. 
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(11) 51317 
(21) 1-2016-04217 (51) 7 H04W  12/12, G06F  21/32,  3/01, 

H04M  1/673,  1/725, G06F  21/31 
(22) 30.03.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2015/023344 30.03.2015 (87) WO2015/157021 15.10.2015 
(30) 61/976,219      07.04.2014 US 
(71) EYEVERIFY INC.  (US) 

1712 Main, 5th Floor Kansas City, Missouri 64108, United States of America 
(72) DERAKHSHANI, Reza R. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống để xác thực người dùng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hệ thống và phương pháp để tạo cặp điện từ giữa người dùng 
với thiết bị di động. Người dùng được xác thực trên thiết bị di động và dữ liệu cảm biến 
ban đầu (ví dụ, các chỉ số tín hiệu vô tuyến, các số chỉ gia tốc kế, ảnh/viđeo, audio) 
được thu thập. Dựa trên bộ định thời hoặc sự kiện kích hoạt khác, dữ liệu cảm biến bổ 
sung được thu nhận và đánh giá. Dựa trên sự đánh giá dữ liệu cảm biến, giá trị biểu thị 
khả năng thiết bị thuộc sở hữu của người dùng được xác định. Khi xác định rằng giá trị 
này nhỏ hơn ngưỡng, thì người dùng được yêu cầu xác thực lại trên thiết bị di động để 
tiếp tục tương tác với thiết bị hoặc với các tính năng cụ thể trên thiết bị. 
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(86) PCT/US2015/029502 06.05.2015 (87) WO2015/171790 A1 12.11.2015 
(30) 61/989,992      07.05.2014 US 

62/020,243      02.07.2014 US 
62/141,593      01.04.2015 US 
14/704,878      05.05.2015 US 

(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 
ATTN: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-
1714, United States of America 

(72) REBEIZ, Eric Pierre (US), TANDRA, Rahul (IN), VERMANI, Sameer (IN), TIAN, 
Bin (US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây và vật ghi 

bất biến đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền thông không dây. Cụ thể, sáng chế đề cập đến 

phương pháp truyền thông không dây hiệu suất cao. Theo một khía cạnh, phương pháp 
truyền thông không dây hiệu suất cao bao gồm tạo ra, tại điểm truy nhập, thông điệp 
truyền trên ít nhất một kênh. Thông điệp này bao gồm trường tín hiệu thứ nhất chỉ báo 
độ dài của thông điệp thứ nhất sau trường tín hiệu thứ nhất. Thông điệp này còn bao 
gồm trường tín hiệu thứ hai chỉ báo ít nhất một phần gán kênh. Trường tín hiệu thứ hai 
có độ dài dựa trên cỡ cấp phát nhỏ nhất. Phương pháp này còn bao gồm việc truyền 
thông điệp đến một hoặc nhiều thiết bị không dây. Ngoài ra, thiết bị truyền thông không 
dây và vật ghi bất biến đọc được bằng máy tính cũng được đề cập. 
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(11) 51319 
(21) 1-2016-04231 (51) 7 C07H  21/04, C12N  15/113,  15/115 

(22) 29.04.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2015/028327     29.04.2015 (87) WO2015/168310 05.11.2015 
(30) 61/987,396          01.05.2014      US 

62/151,909          23.04.2015      US 
(71) GERON CORPORATION  (US) 

149 Commonwealth Drive, Menlo Park, California 94025, United States of America 
(72) Premchandran H. RAMIYA (US) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Chế phẩm chứa polynucleotit, dược phẩm chứa chế phẩm này 

và phương pháp tổng hợp polynucleotit 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp phán ứng pha rắn để tổng hợp các oligonucleotit thông 

qua các chu trình liên hợp liên tục bao gồm ít nhất một bước ngẫu hợp cấu trúc siêu 
phân tử đime đinucleotit vào nhóm tự do ở đầu tận cùng 3' của chuỗi đang phát triển. 
Các oligonucleotit bao gồm ít nhất hai cấu trúc siêu phân tử nucleosit kết hợp lại nhờ 
liên kết phosphoramiđat N3'—>P5'. Phương pháp này có thể bao gồm các bước (a) khử 
bảo vệ nhóm 3' amin đã được bảo vệ của nucleosit đầu tận cùng đã được gắn vào nền 
pha rắn, bước khử bảo vệ này tạo ra nhóm 3' amin tự do; (b) cho nhóm 3' amin tự do tiếp 
xúc với đime amino-đinucleotit-5'-phosphoramiđit đã được bảo vệ ở vị trí 3' với sự có 
mặt của chất xúc tác ái nhân để tạo ra liên kết phosphoramiđit N3'—>P5' giữa các 
nucleosit; và (c) oxy hóa (ví dụ, thêm nguyên tử lưu huỳnh) liên kết này. Các chế phẩm 
tạo ra được bởi các phương pháp theo sáng chế có thể chứa lượng giảm của một hoặc 
nhiều sản phẩm oligonucleotit (N-x). Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất các chế phẩm chứa 
oligonucleotit này. 
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(11) 51320 
(21) 1-2016-04246 (51) 7 H04L  25/02,  5/00,  27/26 

(22) 04.05.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2015/029054    04.05.2015 (87) WO2015/171499 A2 12.11.2015 
(30) 61/989,397         06.05.2014      US 

62/034,101         06.08.2014      US 
14/702,558         01.05.2015      US 

(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 
ATTN: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-
1714, United States of America 

(72) VERMANI, Sameer (IN), TANDRA, Rahul (IN), TIAN, Bin (US), DOAN, Dung, 
Ngoc (VN) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp truyền gói trên mạng truyền thông không dây, 

thiết bị truyền thông không dây và phương tiện bất biến đọc 
được bằng máy tính 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp, thiết bị và phương tiện bất biến đọc được bằng máy tính 
để cải thiện thiết kế trường huấn luyện trong các gói với các thời khoảng ký hiệu tăng 
lên. Theo một khía cạnh, phương pháp truyền gói trên mạng truyền thông không dây 
được bộc lộ. Phương pháp bao gồm bước truyền phần đầu của gói qua một hoặc nhiều 
dòng không gian-thời gian, phần đầu này bao gồm một hoặc nhiều trường huấn luyện 
được tạo cấu hình để được sử dụng cho việc đánh giá kênh, mỗi trường trong một hoặc 
nhiều trường huấn luyện bao gồm một hoặc nhiều ký hiệu của thời khoảng ký hiệu thứ 
nhất. Phương pháp còn bao gồm bước truyền phần tải tin của gói qua một hoặc nhiều 
dòng không gian-thời gian, phần tải tin này bao gồm một hoặc nhiều ký hiệu của thời 
khoảng ký hiệu thứ hai, thời khoảng ký hiệu thứ hai lớn hơn thời khoảng ký hiệu thứ 
nhất. 
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(11) 51321 
(21) 1-2016-04248 (51) 7 B23K 26/00 

(22) 04.11.2016 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.11.2016 
(75) Ngô Huỳnh Ngọc Khánh  (VN) 

161 Trường Chinh, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 
(54) Thiết bị điều khiển máy cắt sử dụng laze trong môi trường 

mạng và quy trình sử dụng thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển máy cắt sử dụng laze trong môi trường mạng, 

thiết bị này được sử dụng để điều khiển máy cắt laze công nghiệp sử dụng chương trình 
cơ sở (firmware) grbl trong môi trường mạng dây, không dây và mạng internet. Mục 
đích của sáng chế là làm tăng độ cơ động của máy cắt laze, giúp người dùng có thể quản 
lý máy cắt laze từ xa hoặc nâng cấp máy cắt có dây lên máy cắt không dây với chi phí 
thấp. Thiết bị này có giá chỉ bằng 1/10 so với việc mua một chiếc laptop dùng để điều 
khiển. 
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(11) 51322 
(21) 1-2016-04254 (51) 7 G06Q  30/06,  30/02 

(22) 04.04.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/IB2015/052473         04.04.2015 (87) WO2015/151075 08.10.2015 
(30) 1813/CHE/2014         04.04.2014      IN 
(71) SNAPBIZZ CLOUDTECH PTE. LTD.  (SG) 

#1, Raffles Place, One Raffles Place, #39-01 Singapore 048616, Singapore 
(72) PRAKASH, Yashwanth (IN), PRAKASH, Prem Kumar Swayam (IN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hệ thống trình diễn động thông tin trực quan đến khách mua 

hàng và hệ thống quản lý tại cửa hàng thực 
  (57)     Sáng chế đề cập hệ thống trình diễn động thông tin trực quan đến khách mua hàng tại 

cửa hàng thực, gồm ít nhất một thiết bị nhập liệu (102), một bộ xử lý (106) và ít nhất 
một bộ phận hiển thị (108), bộ lưu trữ (104) chứa cơ sở dữ liệu hàng trong kho. Bộ xử lý 
(106) được cấu hình để tiếp nhận thông tin. Bộ phận hiển thị (108) để hiển thị thông tin 
theo danh mục hiển thị sản phẩm. Sáng chế cũng đề cập tới hệ thống quản lý cửa hàng 
thực gồm bộ lưu trữ, bộ xử lý và bộ phận hiển thị.  
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(11) 51323 
(21) 1-2016-04255 (51) 7 G06Q  30/06 

(22) 04.04.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/IB2015/052474         04.04.2015 (87) WO2015/151076 08.10.2015 
(30) 1814/CHE/2014         04.04.2014      IN 
(71) SNAPBIZZ CLOUDTECH PTE. LTD  (SG) 

#1, Raffles Place, One Raffles Place, #39-01 Singapore 048616, Singapore 
(72) PRAKASH, Yashwanth (IN), PRAKASH, Prem Kumar Swayam (IN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hệ thống truyền tải nội dung số đến chuỗi cửa hàng thực 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống truyền tải nội dung số đến chuỗi cửa hàng thực. Hệ thống bao 
gồm máy chủ (102), thiết bị (104) và môđun quản lý sản phẩm (106). Máy chủ (102) 
được cấu hình để xác định cửa hàng thực mà nội dung số được gửi đến. Máy chủ (102) 
tiếp nhận dữ liệu tương ứng với chuỗi cửa hàng thực từ thiết bị (104). Sử dụng các dữ 
liệu nhận được từ thiết bị (104), máy chủ (102) xác định các thông số khác nhau để xác 
định chuỗi cửa hàng thực và các sản phẩm bày bán ở chuỗi cửa hàng thực. Máy chủ 
(102) tùy biến nội dung số dựa vào các thông số của chuỗi cửa hàng thực. Máy chủ 
(102) truyền tải nội dung số đến một hoặc chuỗi cửa hàng thực. Máy chủ (102) truyền 
tải nội dung số đến ít nhất một thiết bị (104) được kết nối với cửa hàng thực. Máy chủ 
(102) còn truyền tải nội dung số đến môđun quản lý sản phẩm (106).  
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(11) 51324 
(21) 1-2016-04257 (51) 7 H04L  12/70 

(22) 18.04.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/CN2014/075697     18.04.2014 (87) WO2015/157995 22.10.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.11.2016 
(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY  (FI) 

Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland 
(72) ZHANG, Zhi (CN), SHU, Kodo (JP), LI, Zexian (FI), KORHONEN, Juha (FI), LEI, 

Yixue (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để vận hành thiết bị đến thiết bị liên 

nhà mạng 
  (57)     Các hệ thống truyền thông có thể có lợi nhờ việc vận hành thiết bị đến thiết bị liên nhà 

mạng. Ví dụ các hệ thống truyền thông của dự án hợp tác thế hệ thứ ba (third generation 
partnership project - 3GPP) cải tiến dài hạn (long term evolution - LTE) tiên tiến (LTE-
A) phiên bản 12/13 (Rel-12/13) hoặc mới hơn có thể sử dụng việc vận hành liên quan 
đến truyền thông thiết bị đến thiết bị (D2D - Device - to - Device). Sáng chế đề xuất 
phương pháp để vận hành thiết bị đến thiết bị liên nhà mạng, phương pháp này bao gồm 
bước tạo ra, tại thành phần mạng được vận hành bởi nhà mạng, thông tin tài nguyên vô 
tuyến liên quan đến một hoặc nhiều nhà mạng khác nhà mạng nêu trên. Phương pháp 
này cũng có thể bao gồm bước phát rộng, bởi thành phần mạng, thông tin tài nguyên vô 
tuyến. Thông tin tài nguyên vô tuyến có thể được tạo cấu hình để cho phép thiết bị 
người dùng được phục vụ bởi thành phần mạng thực hiện dò tìm thiết bị đến thiết bị 
và/hoặc truyền thông với một thiết bị người dùng khác được phục vụ bởi ít nhất một 
trong số một hoặc nhiều nhà mạng. 
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(11) 51325 
(21) 1-2016-04265 (51) 7 C07K  16/28 

(22) 27.04.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2015/059050    27.04.2015 (87) WO2015/162292 29.10.2015 
(30) 61/984,160         25.04.2014      US 
(71) PIERRE FABRE MEDICAMENT  (FR) 

45, place Abel Gance, F-92100 Boulogne-Billancourt, France 
(72) GOETSCH, Liliane (FR), BROUSSAS, Matthieu (FR), BEAU-LARVOR, Charlotte 

(FR), CHAMPION, Thierry (FR), ROBERT, Alain (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kháng thể nội bào hóa, phương pháp chọn lọc kháng thể nội 

bào hóa, thể tiếp hợp kháng thể - dược chất và dược phẩm chứa 
thể tiếp hợp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể, cụ thể là kháng thể đơn dòng, có khả năng gắn kết với 
IGF- 1R, cũng như trình tự amin và axit nucleic mã hoá kháng thể này. Theo một khía 
cạnh, sáng chế đề cập đến kháng thể nội bào hóa, hoặc mảnh gắn kết với kháng nguyên 
của nó, có khả năng gắn kết với IGF-1R và, bằng cách tạo ra quá trình nội bào hóa IGF-
1R, đang được nội bào hóa vào tế bào. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp chọn lọc 
kháng thể nội bào hóa, thể tiếp hợp kháng thể-dược chất và dược phẩm chứa nó để điều 
trị các loại ung thư nhất định.  
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(11) 51326 
(21) 1-2016-04267 (51) 7 A61M  15/06, A24F  47/00 

(22) 07.04.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2015/024632    07.04.2015 (87) WO2015/157224 15.10.2015 
(30) 61/976,225         07.04.2014      US 
(71) INTREPID BRANDS, LLC  (US) 

5201 Interchange Way, Louisville, KY 40229, United States of America 
(72) JOHNSON, David, M. (US), MELANDER, Charles, H. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị và phương pháp phân phối dung môi điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị (100) bao gồm van một chiều có thể được sử dụng để 
chuyển dung môi điện tử từ ngăn trữ vào trong thiết bị làm bay hơi điện tử, sao cho 
không xảy ra sự rò rỉ dung môi điện tử không mong muốn. Thiết bị (100) này bao gồm 
van một chiều, trong đó thiết bị này được nạp sẵn dung môi điện tử, có thể được sử dụng 
để phân phối dung môi điện tử vào trong thiết bị làm bay hơi điện tử. 
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(21) 1-2016-04281 (51) 7 D04B  1/10, A43B  23/02 

(22) 06.02.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2015/014718     06.02.2015 (87) WO2015/160421 22.10.2015 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.11.2016 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (NL) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, United States of America 
(72) MEIR, Adrian (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phụ kiện dệt kim đàn hồi có các đặc tính dạng sóng, phương 

pháp sản xuất và giày dép có phụ kiện này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phụ kiện dệt kim được tạo ra từ cấu trúc dệt kim nguyên khối bao 

gồm cấu trúc dạng sóng và cấu trúc dạng rãnh, cấu trúc dạng sóng được di chuyển để 
uốn quanh trục thứ nhất theo hướng thứ nhất về phía vị trí được nén. Cấu trúc dạng rãnh 
được di chuyển để uốn quanh trục thứ hai theo hướng thứ hai về phía vị trí được nén. 
Hướng thứ nhất đối diện với hướng thứ hai. Các loạt đỉnh sóng của cấu trúc dạng sóng 
kéo dài theo cùng một hướng như trục thứ nhất. Các loạt cấu trúc dạng rãnh kéo dài theo 
cùng một hướng như trục thứ hai. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất phụ 
kiện dệt kim và đến giày dép có phụ kiện dệt kim này. 
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(72) KIM Ji Sook (KR), KIM Won Jeoung (KR), JANG Wook (KR), SONG Ji Young 

(KR), LEE Moon Sub (KR), KIM Nam Du (KR), SUH Kwee Hyun (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất hai vòng và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất hai vòng có hoạt tính ức chế chất đồng vận chuyển natri-
glucoza (SGLT) có mặt trong ruột và thận, hoặc muối dược dụng, chất đồng phân, 
hydrat hoặc solvat của nó, và dược phẩm chứa hợp chất này làm hoạt chất, có tác dụng 
ức chế một cách có hiệu quả hoạt tính SGLT, và do đó có thể được dùng làm tác nhân để 
điều trị các bệnh do chứng tăng đường huyết gây ra như bệnh đái tháo đường bao gồm 
bệnh đái tháo đường phụ thuộc insulin (bệnh đái tháo đường typ I) và bệnh đái tháo 
đường không phụ thuộc insulin (bệnh đái tháo đường typ II), các biến chứng của bệnh 
đái tháo đường và bệnh béo phì. 
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(72) NELSON, Donald W. (US), MORROW, Patrick  (US), JUN, Kimin (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Mạch tích hợp ba chiều liền khối và phương pháp tạo mạch này

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp bao gồm bước tạo ra dãy các liên kết thứ nhất và dãy 
các liên kết thứ hai ở các mặt ngược nhau của lớp thiết bị mạch tích hợp gồm có các 
thiết bị mạch, trong đó dãy các liên kết thứ hai bao gồm các liên kết có các kích thước 
khác nhau; và tạo ra các tiếp điểm tới dãy thứ hai của các liên kết, các tiếp điểm có thể 
hoạt động để nối với nguồn điện bên ngoài. Sáng chế còn đề cập đến thiết bị gồm có nền 
gồm có dãy các liên kết và các liên kết thứ hai ở các mặt ngược nhau của lớp thiết bị 
mạch tích hợp gồm có các thiết bị mạch, trong đó dãy các liên kết thứ hai bao gồm các 
liên kết có các kích thước khác nhau; và các tiếp điểm được nối với dãy thứ hai của các 
liên kết, các tiếp điểm có thể hoạt động để nối với nguồn điện bên ngoài. 
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Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(72) PISSOT SOLDERMANN, Carole (FR), QUANCARD, Jean (FR), SCHLAPBACH, 

Achim (DE), SIMIC, Oliver (DE), TINTELNOT-BLOMLEY, Marina (DE), ZOLLER, 
Thomas (DE) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất pyrazolo pyrimidin, dược phẩm và chế phẩm kết hợp 

chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất pyrazolo pyrimidin có công thức (I) hoặc muối dược 

dụng của chúng; (I) trong đó R1 là halogen, xyano, hoặc C1-C3alkyl tùy ý được thế bằng 
halogen; R2 là C1-C6alkyl tùy ý được thế một hoặc nhiều lần bằng C1-C6alkyl, C2-
C6alkenyl, hydroxyl, N,N-di-C1-C6alkyl amino, N-mono-C1-C6alkyl amino, O-Rg, Rg, 
phenyl, hoặc bằng C1-C6alkoxy, trong đó alkoxy này có thể tùy ý được thế bằng C1-
C6alkoxy, N,N-di-C1-C6alkyl amino, Rg hoặc phenyl; C3-C6xycloalkyl tùy ý được thế 
bằng C1-C6alkyl, N,N-di-C1-C6alkyl amino hoặc C1-C6alkoxy-C1-C6alkyl, vμ/hoÆc hai 
trong số các phần tử thế tùy chọn nêu trên cùng với các nguyên tử mà chúng liên kết có 
thể tạo thành dị vòng dạng vòng tròn hoặc vòng xoắn có 4-6 cạnh chứa 1-2 nguyên từ O; 
phenyl tùy ý được thế bằng C1-C6alkoxy; vòng heteroaryl 5-6 cạnh có 1-3 nguyên tử 
khác loại được chọn từ N và O, vòng nêu trên tùy ý được thế bằng C1-C6alkyl mà có thể 
tùy ý được thế bằng amino hoặc hydroxy; Rg; hoặc N,N-di-C1-C6alkyl amino carbonyl; 
và R là phenyl độc lập được thế hai hoặc nhiều lần bằng Ra, 2-pyridyl độc lập được thế 
một hoặc nhiều lần bằng Rb, 3-pyridyl độc lập được thế một hoặc nhiều lần bằng Rc, 
hoặc 4-pyridyl độc lập được thế một hoặc nhiều lần bằng Rd; các hợp chất này nói 
chung có thể tương tác với hoạt tính phân giải protein hoặc phân giải protein tự động 
MALT1, và cụ thể là có thể ức chế hoạt tính nêu trên. Sáng chế còn đề cập đến quy trình 
tổng hợp các hợp chất pyrazolo pyrimidin, dược phẩm và chế phẩm kết hợp chứa hợp 
chất này. 
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(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Mũ để dập tắt vật dụng hút thuốc, chồng mũ, bộ phân phối mũ 

làm chi tiết dập tắt và bao chứa các vật dụng hút thuốc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến mũ (10) để dập tắt vật dụng hút thuốc. Mũ (10) bao gồm thân mũ 

rỗng (12) có phần hở (18) để nhận vùng đốt cháy của vật dụng hút thuốc. Thân mũ rỗng 
(12) bao gồm vật liệu phản ứng nhiệt phồng (22) được bố trí để biến dạng khi phản ứng 
với nhiệt từ vùng đốt cháy sao cho ít nhất một phần của thân mũ (12) vừa khít với vật 
dụng hút thuốc để ngăn đáng kể việc cấp khí đến vùng đốt cháy. Sáng chế còn đề cập 
đến chồng mũ, bộ phân phối mũ làm chi tiết dập tắt và bao chứa các vật dụng hút thuốc. 
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(72) SHIN, Eun Mi (KR), BAE, Gi Duk (KR), KIM, Jae Won (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thể thực khuẩn phi CJ28 có hoạt tính đặc hiệu diệt Escherichia 

coli sinh độc tố ruột và chế phẩm chứa thể thực khuẩn này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thể thực khuẩn mới CJ28 (KCCM11466P) và chế phẩm chứa thể 

thực khuẩn này làm hoạt chất. Ngoài ra, sáng chế đề cập đến phương pháp ngăn ngừa 
và/hoặc điều trị bệnh nhiễm khuẩn do Escherichia coli sinh độc tố ruột (ETEC) gây ra 
cho động vật không phải người bằng cách sử dụng chế phẩm này.  
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(72) SHIN, Eun Mi (KR), BAE, Gi Duk (KR), SON, Bo Kyung (KR), KIM, Jae Won (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thể thực khuẩn phi CJ26 có hoạt tính diệt khuẩn kháng lại 

Salmonella và chế phẩm chứa thể thực khuẩn này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thể thực khuẩn CJ26 (KCCM11464P) và chế phẩm chứa thể thực 

khuẩn này làm thành phần hoạt tính. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất chế phẩm diệt 

khuẩn chứa thể thực khuẩn CJ26 (KCCM11464P) làm hoạt chất.  
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thể thực khuẩn phi CJ24 có hoạt tính diệt khuẩn kháng 

Escherichia coli gây bệnh cho chim và chế phẩm chứa thể 
thực khuẩn này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thể thực khuẩn CJ24 (KCCM11462P) và chế phẩm chứa thể thực 
khuẩn này làm thành phần hoạt tính. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất chế phẩm diệt 

khuẩn chứa thể thực khuẩn CJ24 (KCCM11462P) làm hoạt chất.  
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LTD.) 
(54) Thể thực khuẩn phi CJ25 có hoạt tính diệt khuẩn kháng 

Escherichia coli gây bệnh cho chim và chế phẩm chứa thể 
thực khuẩn này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thể thực khuẩn CJ25 (KCCM11463P) và chế phẩm chứa thể thực 
khuẩn này làm thành phần hoạt tính. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất chế phẩm diệt 

khuẩn chứa thể thực khuẩn CJ25 (KCCM11463P) làm hoạt chất.  
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LTD.) 
(54) Thể thực khuẩn phi CJ27 có hoạt tính đặc hiệu diệt Escherichia 

coli sinh độc tố ruột và chế phẩm chứa thể thực khuẩn này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thể thực khuẩn mới CJ27 (KCCM11465P) và chế phẩm chứa thể 

thực khuẩn này làm hoạt chất. Ngoài ra, sáng chế đề cập đến phương pháp ngăn ngừa 
và/hoặc điều trị bệnh nhiễm khuẩn do Escherichia coli (ETEC) gây ra cho động vật 

không phải người bằng cách sử dụng CJ27 (KCCM11465P) và chế phẩm này.  
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Chen (TW) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Sản phẩm giày dép và phương pháp sản xuất đế giữa dùng cho 

sản phẩm giày dép 
  (57)     Sáng chế đề cập tới sản phẩm giày dép bao gồm phần thân trên và bộ đế giày (10) được 

định vị dưới phần thân trên. Bộ đế giày (10) có rãnh kéo dài theo phương thẳng đứng 
(28) được tạo ra tại bề mặt dưới cùng phía trong đường biên (35) của bộ đế giày, rãnh 
(28) bao gồm các thành bên đối diện (30) và bề mặt đáy (32). Bộ đế giày (10) bao gồm 
phần thứ nhất (56) có màu thứ nhất; và phần thứ hai có màu thứ hai khác với màu thứ 
nhất. Giao diện (34) giữa phần thứ nhất và phần thứ hai được định vị ở phần trung tâm 
của một thành bên trong số các thành bên (30) của rãnh (26). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới phương pháp sản xuất đế giữa dùng cho sản phẩm giày 
dép. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất xyclopropanamin và thuốc chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có hoạt tính ức chế demetylaza đặc hiệu lysin, và hữu ích 
làm thuốc như thuốc phòng ngừa hoặc điều trị bệnh tâm thần phân liệt, các rối loạn phát 
triển, cụ thể là các bệnh có khuyết tật về mặt trí tuệ (chẳng hạn, các rối loạn phổ tự kỷ, 
hội chúng Rett, hội chứng Down, hội chứng Kabuki, hội chứng nhiễm sắc thể X dễ gãy, 
hội chứng Kleefstra, bệnh u xơ thần kinh typ 1, hội chứng Noonan, bệnh xơ não đa u), 
các bệnh thoái hóa thần kinh (chẳng hạn, bệnh Alzheimer, bệnh Parkinson, bệnh thoái 
hóa dây sống tiểu não (chẳng hạn, bệnh teo răng cưa nhân đỏ đồi thị) và bệnh 
Huntington), bệnh động kinh (chẳng hạn, hội chứng Dravet) hoặc chứng nghiện thuốc, 
và các bệnh tương tự. Hợp chất này có công thức: 

 

 
 
trong đó mỗi ký hiệu có ý nghĩa như được xác định trong ban mô tả, hoặc muối của nó. 
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(11) 51339 
(21) 1-2016-04349 (51) 7 C07J  63/00, A61K  31/58,  31/56, 

A61P  31/18, C07F  5/02, C07C  
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(22) 09.04.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2015/025029 09.04.2015 (87) WO2015/157483 15.10.2015 
(30) 61/978,306 11.04.2014 US 
(71) VIIV HEALTHCARE UK (NO.4) LIMITED  (GB) 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, United Kingdom 
(72) SIT, Sing-Yuen (US), CHEN, Yan (US), CHEN, Jie (CN), SWIDORSKI, Jacob (US), 

VENABLES, Brian Lee (US), SIN, Ny (US), MEANWELL, Nicholas A. (US), 
REGUEIRO-REN, Alicia (ES), HARTZ, Richard A. (US), XU, Li (US), LIU, Zheng 
(US) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất triterpenoit có hoạt tính ức chế sự trưởng thành 

của virut gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) và dược phẩm 
chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có đặc tính tác động về mặt sinh học, thuốc và dược phẩm 
chứa hợp chất này. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến hợp chất triterpenoit có hoạt tính 
kháng virut đặc biệt dùng làm chất ức chế sự trưởng thành của virut gây suy giảm miễn 
dịch ở người (HIV), hợp chất này có công thức I dưới đây: 

 

 
 

Công thức I 

với X được chọn từ C4-8 xycloalkyl, C4-8 xycloalkenyl, C4-9 spiroxycloalkyl, C4-9 
spiroxycloalkenyl, C4-8 oxaxycloalkyl, C4-8 dioxaxycloalkyl, C6-8 oxaxycloalkenyl, C6-8 
dioxaxycloalkenyl, C6 xyclodialkenyl, C6 oxaxyclodialkenyl, C6-9 oxaspiroxycloalkyl và 
vòng C6-9 oxaspiroxvcloalkenyl, sao cho X được thế bằng A, trong đó A là -C1-6 alkyl-
halo. Hợp chất theo sáng chế là hữu ích để điều trị HIV và AIDS. 
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(11) 51340 
(21) 1-2016-04355 (51) 7 A61P  31/12, C12N  15/861 

(22) 13.05.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2015/030533    13.05.2015 (87) WO2015/175639 19.11.2015 
(30) 61/992,649         13.05.2014      US 
(71) THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA  (US) 

3160 Chestnut Street, Suite 200, Philadelphia, PA 19104, United States of America 
(72) WILSON, James, M. (US), TRETIAKOVA, Anna (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(54) Virut liên quan đến adeno (AAV) tái tổ hợp, dược phẩm chứa 

AAV tái tổ hợp và chế phẩm chứa hai kháng thể chức năng có 
tính đặc hiệu khác nhau 

  (57)     Sáng chế đề cập đến virut liên quan đến adeno tái tổ hợp (AAV) có vỏ protein của virut 
AAV và được bọc bên trong nó axit nucleic khác loại mà biểu hiện hai cấu trúc kháng 
thể chức năng trong tế bào. Sáng chế cũng đề cập đến các kháng thể chứa chuỗi nặng và 
chuỗi nhẹ từ kháng thể khác loại. Theo một phương án, các kháng thể được cùng biểu 
hiện vector chứa: casset biểu hiện thứ nhất mà mã hóa ít nhất khung đọc mở thứ nhất 
(ORF) đối với globumin miễn dịch thứ nhất dưới dự kiểm soát của trình tự kiểm soát 
điều hòa mà định hướng biểu hiện của chúng; và casset biểu hiện thứ hai mà chứa ORF 
thứ hai, tác nhân kết nối, và ORF thứ 3 dưới sự kiểm soát của trình tự kiểm soát điều 
hòa mà định hướng biểu hiện của chúng, trong đó ORF thứ hai và thứ ba đối với cấu 
trúc globulin miễn dịch thứ hai và thứ ba. Vector đồng biểu hiện hai cấu trúc kháng thể 
này theo một phương án là AAV, trong đó các ITR ở đầu 5' và 3' ở bên sườn các casset 
biểu hiện và các trình tự điều hòa. 
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(11) 51341 
(21) 1-2016-04369 (51) 8 C40B  60/12 

(22) 14.04.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2015/025835    14.04.2015 (87) WO2015/160863 A1 22.10.2015 
(30) 61/979,377         14.04.2014      US 

62/041,430         25.08.2014      US 
62/081,525         18.11.2014      US 

(71) SRI INTERNATIONAL  (US) 
333 Ravenswood Avenue, Menlo Park, California 94025, United States of America 

(72) BALOG, Robert (US), SECHLER, Nina (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống phân tích axit nucleic tự động và phương pháp phát 

hiện song song tập hợp các trình tự axit nucleic khác biệt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phân tích axit nucleic và phương pháp phát hiện song 

song tập hợp các trình tự axit nucleic khác biệt sử dụng sự khuếch đại đa trình tự và kết 
quả đọc của phép lai đồng thời. Hệ thống phân tích axit nucleic tự động bao gồm, trong 
sự kết nối vi chất lỏng, môđun phân giải mẫu, tinh sạch, PCR và phát hiện được tạo cấu 
hình để phát hiện trong các trình tự axit nucleic riêng biệt song song nhờ sự khuếch đại 
đa trình tự và kết quả đọc của phép lai vi mảng đồng thời. Các bộ phát động polyme có 

hoạt tính điện vi chất lỏng hiệu suất cao (microfluidic electroactive polymer -EAF) 
bao gồm buồng chất lỏng một đầu cụt trong đó bề mặt của buồng là điện cực được phủ 
bằng lớp chất đàn hồi điện môi EAP được tạo cấu hình để phân loại hạt. 
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(11) 51342 
(21) 1-2016-04390 (51) 7 C12N  15/113 

(22) 12.05.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2015/060402    12.05.2015 (87) WO2015/173208 19.11.2015 
(30) 1408623.5         15.05.2014      GB 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) JAVANBAKHT, Hassan (CA), LINDOW, Morten (DK), OTTOSEN, Soeren (DK) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Oligome, thể tiếp hợp oligome và dược phẩm chứa oligome 

hoặc thể tiếp hợp oligome này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến oligome, thể tiếp hợp oligome và dược phẩm chứa oligome và thể 

tiếp hợp oligome này. Sáng chế còn đề cập đến thể tiếp hợp oligome để sử dụng để điều 
trị các rối loạn do virut gây ra. Thể tiếp hợp oligome chứa: a) oligome có khả năng điều 
biến trình tự đích trong HBx và/hoặc HBsAg của virut viêm gan B (HBV) để điều trị rối 
loạn do virut gây ra nêu trên; và b) thành phần mang có khả năng phân phối oligome 
vào gan được liên kết, tốt hơn là được tiếp hợp, với oligome.  
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(11) 51343 
(21) 1-2016-04397 (51) 7 D05B  19/16,  21/00 

(22) 11.06.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/CN2014/079661     11.06.2014 (87) WO2015/188328 17.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.11.2016 
(71) ORISOL ASIA LTD.  (TW) 

No. 2, Fu Kung Road, Fu Hsin Hsian, Chang Hwa, Taiwan 
(72) MAKOVER, Jakov (IL), MARDIX, Bar Cochva (IL), SADEH, Yaacov (IL) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống định vị máy khâu được điều khiển bằng máy tính 

được tích hợp với thiết bị xử lý và phương pháp định vị của hệ 
thống này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống định vị máy khâu được điều khiển bằng máy tính được 
tích hợp với thiết bị xử lý (50), và phương pháp định vị của hệ thống này, bao gồm bước 
bố trí cố định ít nhất một thiết bị xử lý (50) ở một phía của đầu máy khâu (41) của máy 
khâu được điều khiển bằng máy tính (40); việc di chuyển của thiết bị xử lý (50) được 
điều khiển bằng chương trình xử lý của máy khâu được điều khiển bằng máy tính (40); 
khoảng cách tương đối được tạo ra giữa đầu xử lý (51) của thiết bị xử lý (50) và đầu 
máy khâu (41) để tạo ra khoảng cách di chuyển của cơ cấu vận chuyển (20) để kéo dài 
đến các vị trí bao trùm ở dưới đầu máy khâu (41) và đầu xử lý (51), sao cho cơ cấu cố 
định (30) được di chuyển và được dẫn tiến ở dưới đầu máy khâu (41) và đầu xử lý (51); 
và thiết lập trước khoảng cách định vị giữa hai phần định vị (33, 34) của cơ cấu cố định 
(30) và khoảng cách tương đối trong chương trình xử lý do đó tự động xác định khoảng 
cách dẫn tiến của cơ cấu cố định (30) giữa đầu máy khâu (41) và đầu xử lý (51), nhờ đó 
nâng cao tính chính xác của quá trình may và xử lý và hiệu quả sản xuất, đồng thời 
giảm kích thước và chi phí của thiết bị. 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Polypeptit có hoạt tính endoproteaza đặc hiệu prolin, phương 
pháp điều chế và chế phẩm chứa polypeptit này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến polypeptit có hoạt tính endoproteaza đặc hiệu prolin được chọn từ 
nhóm bao gồm:  
i. polypeptit chứa trình tự polypeptit trưởng thành nêu trong trình tự nhận biết số 2;  
ii. polypeptit có mức độ tương đồng ít nhất 70%, 75%, 80%, 85%, 86%, 87%, 88%, 
89%, 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98% hoặc 99% với trình tự 
polypeptit trưởng thành nêu trong trình tự nhận biết số 2;  
iii. polypeptit được mã hóa bởi axit nucleic lai trong điều kiện có mức độ nghiêm ngặt 
trung bình, tốt hơn là trong điều kiện có mức độ nghiêm ngặt cao, với sợi bổ sung của 
trình tự mã hóa polypeptit trưởng thành nêu trong trình tự nhận biết số 1;  
iv. polypeptit được mã hóa bởi axit nucleic có mức độ tương đồng ít nhất 70%, 75% 
80%, 85%, 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98%, 99% hoặc 100% với 
trình tự mã hóa polypeptit trưởng thành nêu trong trình tự nhận biết số 1.  
Sáng chế còn đề cập tới phương pháp điều chế polypeptit này và phương pháp điều chế 
sản phẩm thực phẩm hoặc thức ăn trong đó polypeptit này được sử dụng.  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Kháng thể liên kết với FcRn và dược phẩm chứa kháng thể này 

để điều trị bệnh tự miễn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng FcRn phân lập, là kháng thể liên kết với FcRn 

(viết tắt của thụ thể Fc sơ sinh-thụ thể Fc sơ sinh, còn gọi là FcRP, FcRB hoặc thụ thể 
Brambell) là thụ thể có ái lực cao với IgG hoặc đoạn của nó, phương pháp điều chế 
kháng thể này, chế phẩm để điều trị bệnh tự miễn, chế phẩm này chứa kháng thể. Kháng 
thể đặc hiệu FcRn theo sáng chế liên kết với FcRn theo cách không cạnh tranh với IgG 
làm giảm nồng độ của tự kháng thể gây bệnh trong huyết thanh, và do đó có thể được 
dùng để điều trị bệnh tự miễn.  
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(71) ALMIRALL, S.A.  (ES) 
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(72) CARRERA CARRERA, Francesc (ES), PEREZ GARCIA, Juan Bautista (ES), VIDAL 
JUAN, Bernat (ES), SANCHEZ IZQUIERDO, Francisco (ES), SERRA COMA, Maria 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Muối cộng của (S)-2-(1-(6-amino-5-xyanopyrimidin-4-

ylamino)etyl)-4-oxo-3-phenyl-3,4-dihydropyrolo[1,2-
f][1,2,4]triazin-5-carbonitril và dược phẩm chứa muối này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến muối cộng dược dụng của (S)-2-(1-(6-amino-5-xyanopyrimidin-4-
ylamino)etyl)-4-oxo-3-phenyl-3,4-dihydropyrolo[1,2- f][1,2,4]triazin-5-carbonitril với 
dẫn xuất của axit sulfonic, cụ thể là với axit metan sulfonic, axit naphtalen-2-sulfonic và 
axit para-toluen sultonic, và solvat dược dụng của chúng để sử dụng làm chất ức chế 
phosphoinositit 3-kinaza (phosphoinositide 3-Kinase - PI3K). Sáng chế còn đề cập đến 
dược phẩm và dược phẩm kết hợp chứa muối này. 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
213 

(11) 51347 
(21) 1-2016-04419 (51) 7 C07D  213/70,  401/04,  241/18, 

A61K  31/44,  31/4965, A61P  19/06,  
9/12,  9/00 

(62) 1-2013-00068   
(22) 15.06.2011 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2011/040585     15.06.2011 (87) WO2011/159839 22.12.2011 
(30) 61/355,491          16.06.2010      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.01.2013 
(71) ARDEA BIOSCIENCES, INC.  (US) 

9390 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, United States of America 
(72) OUK, Samedy (KH), GUNIC, Esmir (US), VERNIER, Jean-michel (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất thioaxetat và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất hữu ích trong việc điều biến mức axit uric trong máu và 
dược phẩm chứa nó. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất theo 
sáng chế có tác dụng trong điều trị hoặc phòng ngừa các chứng rối loạn liên quan đến 
hàm lượng bất thường của axit uric. 
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(11) 51348 
(21) 1-2016-04432 (51) 7 B01D  29/46 

(22) 09.04.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/IB2015/000469         09.04.2015 (87) WO2015/162473 29.10.2015 
(30) 14001432.5         22.04.2014      EP 
(71) RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED  (CA) 

400-1190 Avenue des Canadiens de MontrÐal MontrÐal, QuÐbec H3B 0E3, Canada 
(72) BOIVIN, Alain (CA), LABRUM, Deane (AU), SIMARD, Guy (CA), VANDAL, 

Pascal (CA) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị ép dùng vít và phương pháp tạo thành bộ phận ghép nối

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị ép dùng vít (14) để tách chất lỏng từ hỗn hợp rắn-lỏng bao 
gồm vỏ bộ lọc (18) có cửa vào và ra (24, 26), và bộ lọc (28) ở giữa. Vít (20) được đặt 
trong vỏ (18) để vận chuyển hỗn hợp rắn-lỏng từ cửa vào (24) đến cửa ra (26) trong khi 
nén hỗn hợp rắn-lỏng và ép ít nhất một phần chất lỏng ra khỏi vỏ bộ lọc (18). Vỏ (18) và 
vít (20) được kết cấu theo môđun. Bộ lọc (28) có ít nhất là bộ lọc thứ nhất và bộ lọc thứ 
hai được liên kết nối tiếp (28a, 28b), và vít (20) có ít nhất là vít thứ nhất và vít thứ hai 
liên kết nối tiếp (20a, 20b) tương ứng được bố trí trong bộ lọc thứ nhất và bộ lọc thứ hai 
(28a, 28b) để quay chúng như một bộ phận duy nhất. Vít thứ nhất và thứ hai (20a, 20b) 
có hành trình vít liên tục (34) có đường kính ngoài hành trình. Vít thứ nhất và thứ hai 
(20a, 20b) ghép nối tháo được với nhau nhờ bộ phận ghép nối (62) được cung cấp tại 
đường kính ngoài của hành trình (34). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp tạo thành bộ phận ghép nối. 
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(72) HILL, Oliver (DE), GIEFFERS, Christian (DE), THIEMANN, Meinolf (DE), 
BUCHANAN, Fritz, G (US), PHILLIPS, Darren, C. (GB), LAPPE, Susan, E. (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Protein chủ vận thụ thể trail chuỗi đơn và dược phẩm chứa 

protein này 
  (57)     Sáng chế đề xuất các protein chủ vận thụ thể TRAIL cụ thể, các axit nucleic mã hóa các 

protein này, các phương pháp điều trị đối tượng mắc bệnh hoặc chứng rối loạn liên quan 
đến TRAIL. Các protein chủ vận thụ thể TRAIL được đề xuất chứa ba vùng TRAIL hòa 
tan và đoạn Fc. Các protein chủ vận thụ thể TRAIL về cơ bản là không kết tụ và thích 
hợp cho các ứng dụng điều trị, chẩn đoán và/hoặc nghiên cứu.  
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(71) SUDOKWON LANDFILL SITE MANAGEMENT CORPORATION  (KR) 

(Baekseok-dong) 61 Geowol-ro, Seo-gu, Incheon 404-706 Republic of Korea 
(72) LEE, Ho Yeon (KR), PARK, Moon Hong (KR), CHO, Jun Ho  (KR), KIM, Jin (KR), 

LIM, Ji Taeg (KR), LEE, Kwang Ho (KR), LEE, June Woo (KR), LIM, Jin Gu (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống điều khiển dùng cho thiết bị xử lý nước thải sử dụng 

bể xử lý khử nitrat/nitrat hóa nhiều giai đoạn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống điều khiển dùng cho thiết bị xử lý nước thải sử dụng quy 

trình khử nitrat/nitrat hóa nhiều giai đoạn, trong đó quy trình khử nitrat/nitrat hóa được 
phân chia và được bố trí thành nhiều giai đoạn để tối đa hóa công suất xử lý nước thải và 
hiệu suất xử lý, và hệ thống điều khiển này bao gồm: bể xử lý khử nitrat/nitrat hóa nhiều 
giai đoạn bao gồm các bể xử lý khử nitrat/nitrat hóa (120, 130) bao gồm các bể khử 
nitrat (121, 131) và các bể nitrat hóa (122, 123, 132, 133, 134).  
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(72) HANAO, Masahito (JP), NAGASHIMA, Masaki (JP), ISHIBASHI, Masatsugu (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất trợ dung dùng cho khuôn đúc để đúc liên tục thép 

peritecti thấp chứa titan và phương pháp đúc liên tục thép 
này       

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất trợ dung dùng cho khuôn đúc, mà có thể ngăn ngừa sự tạo ra 
vết nứt theo chiều dọc trên bề mặt của tấm phôi trong suốt quá trình đúc liên tục thép 
peritecti thấp chứa Ti. Chất trợ dung dùng cho khuôn đúc theo sáng chế chứa CaO, SiO2, 
oxit kim loại kiềm và hợp chất flo làm các thành phần chính; f(1), f(2) và f(3), được tính 
toán từ thành phần hóa học ban đầu, lần lượt là (1,1-0,5xT) đến (1,9-0,5xT), 0,05 đến 
0,40 và 0 đến 0,40, nếu lượng Ti trong thép nóng chảy (% khối lượng) là T; lượng TiO2 
ở trạng thái nóng chảy trong quá trình đúc không lớn hơn 20% khối lượng; và tỷ lệ của 
chiều cao đỉnh thứ nhất của perovskit so với chiều cao đỉnh thứ nhất của cuspidin trong 
màng chất trợ dung dùng cho khuôn đúc là không lớn hơn 1,0. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp đúc liên tục thép peritecti có sử dụng 
chất trợ dung này. 
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(86) PCT/JP2015/063627         12.05.2015 (87) WO2016/002348 A1 07.01.2016 
(30) 2014-134702         30.06.2014      JP 
(71) SHOWA ALUMINUM CAN CORPORATION  (JP) 

30-2, Nishigotanda 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031 Japan 
(72) OKU Tomohiro (JP), ONlSHI Toshihiko (JP), KITAGAWA Toru (JP), TOJIMA 

Hitoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Trục lắp bản in và thiết bị lắp bản in 

  (57)     Sáng chế đề xuất chốt chặn để ngăn chặn sự dịch chuyển bản in hình trụ được lắp trên 
trục lắp bản in. Trục lắp bản in (1) có mặt lắp ghép bản in (12) trên đó bản in hình trụ 
(3) được lắp khít từ mặt trước và được lắp vào. Chốt chặn trước (4) được bố trí ở phần 
đầu của mặt trước. Chốt chặn trước (4) được kết cấu để có thể chuyển đổi giữa sự định 
hướng nhô ra trong đó ít nhất một phần của chốt được định vị để nhô ra phía bên ngoài 
của mặt lắp ghép bản in (12) theo hướng xuyên tâm và sự định hướng thụt vào trong đó 
toàn bộ chốt chặn được định vị ở phần bên trong của mặt lắp ghép bản in (12) theo 
hướng xuyên tâm. 
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(11) 51353 
(21) 1-2016-04441 (51) 7 A61F  13/15,  13/49,  13/53,  13/56 

(22) 10.03.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/056901         10.03.2015 (87) WO2015/182210 A1 03.12.2015 
(30) 2014-108926         27.05.2014      JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182 Kinseichoshimobun, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) ISOGAI, Tomomi (JP), MIYAKE, Maki (JP), SAKAGUCHI, Satoru (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tã lót mở dùng một lần cho trẻ sơ sinh có cân nặng thấp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tã lót mở dùng một lần (1) cho trẻ sơ sinh trọng lượng thấp cân 
nặng bằng hoặc nhỏ hơn 3000 gam, bao gồm thành phần đàn hồi quanh chu vi chân (21) 
dọc theo hướng chiều dài ở các vị trí trên cả hai phía theo hướng bên cạnh ở phần đũng 
(1m), thành phần đàn hồi quanh chu vi chân (21) được tạo cấu hình để thu hẹp phần mở 
ở chân (HL) dọc theo hướng chiều dài; và tấm đàn hồi quanh chu vi thắt lưng (31) để 
mở rộng đến cả hai phía theo hướng bên cạnh ở phần lưng (1b), tấm đàn hồi quanh chu 
vi thắt lưng (31) được tạo cấu hình để thu hẹp phần mở thắt lưng (HB) theo hướng bên 

cạnh. ở trạng thái tã lót (1) không được gấp, phần đầu theo hướng bên cạnh trong tấm 
đàn hồi quanh chu vi thắt lưng (31) được định vị tương ứng ở cùng vị trí, so với hướng 
bên cạnh, do các vị trí của các phần đầu phía lưng theo hướng chiều dài của thành phần 
đàn hồi quanh chu vi chân (21) gần nhất hoặc được định vị theo hướng cạnh bên ngoài 
phần đầu phía lưng; và xét đến hướng theo chiều dài, tấm đàn hồi quanh chu vi thắt lưng 
(31) được bố trí để quay tròn, theo hướng chiều dài, các vị trí trung tâm (C11m) theo 
hướng chiều dài ở các phần khớp (11m) của dải siết chặt (11).  

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
220 
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(72) ISOGAI, Tomomi (JP), MIYAKE, Maki (JP), SAKAGUCHI, Satoru (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tã lót dùng một lần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tã lót dùng một lần có hướng theo chiều dài và hướng chiều rộng 
giao cắt hướng theo chiều dài, tã lót dùng một lần bao gồm: vùng dải trung tâm gồm có 
thân hấp thụ mà hấp thụ chất lỏng; cánh gập bên được định vị ở cả hai phần bên theo 
hướng chiều rộng của vùng dải trung tâm; và tấm đàn hồi dạng dải bao quanh chân mà 
được đề xuất vào cánh gập bên và kéo căng dọc theo hướng theo chiều dài, phần mép 
đầu ở phía ngoài theo hướng chiều rộng của cánh gập bên có phần dạng sóng trong đó 
phần nhô ra được nhô ra phía ngoài theo hướng chiều rộng và phần ép được ép xuống 
đến phía ngoài theo hướng chiều rộng được lặp lại xen kẽ theo hướng theo chiều dài, và 
tấm đàn hồi bao quanh chân được bố trí vào phía trong hơn theo hướng chiều rộng so 
với phần ép xuống của cánh gập bên.  
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(11) 51355 
(21) 1-2016-04443 (51) 7 A61F  13/49,  13/15,  13/494,  13/56 

(22) 05.03.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/056511         05.03.2015 (87) WO2015/182205 A1 03.12.2015 
(30) 2014-108937         27.05.2014      JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182 Kinseichoshimobun, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) ISOGAI, Tomomi (JP), SAKAGUCHI, Satoru (JP), MIYAKE, Maki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tã lót mở dùng một lần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tã lót mở dùng một lần (1) dùng cho trẻ sơ sinh cân nặng 3000g 
hoặc nhỏ hơn mà có hướng theo chiều dài, hướng chiều rộng, và hướng theo chiều dày 
vuông góc với nhau, và được tạo thành từ vùng thắt lưng theo chu vi trước (1a), vùng 
đáy chậu (1b) và vùng thắt lưng theo chu vi sau (1c). Tã lót (1) bao gồm: thân hấp thụ 
(4); cặp các đoạn nhám (10) được mở rộng ra phía ngoài theo hướng chiều rộng từ vùng 
thắt lưng theo chu vi sau (1c); các thành phần kéo giãn được quanh chu vi chân (6) được 
tạo ra tương ứng dọc theo cặp các phần mở ở chân (HL) mà cần được hình thành bằng 
cách siết chặt cặp các đoạn nhám (10) vào vùng thắt lưng theo chu vi trước (1a), và được 
đề xuất bên ngoài theo hướng chiều rộng so với thân hấp thụ (4); và phần hiển thị đích 
(15) chỉ ra vị trí nơi mà cặp các đoạn nhám (10) cần được siết chặt vào vùng thắt lưng 
theo chu vi trước (1a). Thân hấp thụ (4) có vùng xếp chồng theo chiều dài (A) trong đó 
thân hấp thụ (4) chồng lên phần hiển thị đích (15) theo hướng chiều dày. Độ dài (L1) 
của phần hiển thị đích (15) theo hướng chiều rộng bằng hoặc nhỏ hơn so với độ dài tối 
đa (L2) của thân hấp thụ (4) trong phạm vi vùng xếp chồng (A) theo hướng chiều rộng.  
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(72) RILATT, Ian (GB), PEREZ, Michel (FR), GOETSCH, Liliane (FR), BROUSSAS, 

Matthieu  (FR), BEAU-LARVOR, Charlotte (FR), HAEUW, Jean-Francois (FR), 
CHAMPION, Thierry (FR), ROBERT, Alain (FR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thể tiếp hợp kháng thể-dược chất IGF-1R và dược phẩm chứa thể 

tiếp hợp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thể tiếp hợp kháng thể-dược chất có khả năng gắn kết IGF-1R. 

Theo một khía cạnh, sáng chế đề cập đến thể tiếp hợp kháng thể-dược chất chứa kháng 
thể có khả năng gắn kết với IGF-1R, kháng thể này được tiếp hợp với ít nhất một dược 
chất được chọn từ các dẫn xuất của dolastatin 10 và auristatin. Sáng chế cũng đề cập đến 
dược phẩm chứa thể tiếp hợp này để điều trị ung thư.  
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Via caduti del Lavoro, 3, I-31029 Vittorio Veneto (IT) 

(72) BALDO, Elena (IT), TADIOTTO, Paolo (IT), ZANETTE, Dino, Enrico (IT), ZOPPAS, 
Matteo (IT) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Bình chứa bằng vật liệu nhiệt dẻo dùng cho máy phân phối 

nước 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bình chứa bằng vật liệu nhiệt dẻo (100) dùng cho máy phân phối 

nước có các tay cầm ở mặt bên (8) tạo thành dạng rãnh trên thành bên của bình chứa 
(100) và các tay cầm ở mặt đáy (9) tạo thành dạng rãnh trên phần trung tâm của phần 
đáy (3) của bình chứa (100). Các tay cầm ở mặt bên (8) và tay cầm ở mặt đáy (9) được 
bố trí để tạo thuận lợi cho việc nâng và vận chuyển. 
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(11) 51358 
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(86) PCT/JP2014/065272          09.06.2014 (87) WO2015/189904 A1 17.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.11.2016 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 1018642, Japan 
(72) UMINO, Mitsugu (JP), KUSE, Kazuki (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp dính màng gia cố 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp dính màng gia cố. Thiết bị dính màng gia 
cố (10) được cấu tạo bao gồm phương tiện vận chuyển dây khóa kéo (20), phương tiện 
cung cấp dải băng màng gia cố (30) để cung cấp cặp dải băng màng gia cố (17), cơ cấu 
cắt (40) cắt cặp dải băng màng gia cố (17) tạo ra cặp miếng màng gia cố (16), phương 
tiện vận chuyển miếng màng gia cố (50) để vận chuyển miếng màng gia cố (16) được 
giữ bởi các chi tiết kẹp thứ nhất và thứ hai (51A, 51B ) vào dây khóa kéo (11), thiết bị 
hàn siêu âm (90) hàn nối cặp miếng màng gia cố (16) vào dây khóa kéo (11). Phương 
tiện vận chuyển miếng màng gia cố (50) được cấu tạo bao gồm đế di chuyển được (60) 
đỡ chi tiết kẹp thứ nhất (51A) theo cách có thể di chuyển được tương đối, và chi tiết kẹp 
thứ hai (51B) được gắn chặt vào đó, lò xo cuộn (78) tỳ vào chi tiết kẹp thứ nhất (51A) 
sao cho phần đầu trước (62c) của chi tiết kẹp thứ nhất (51A) nhô ra một khoảng định 
trước (2H) từ phần đầu trước (52c) của chi tiết kẹp thứ hai (51B), phương tiện dẫn dộng 
tấm đế (80) để di chuyển đế đi chuyển được (60), và phương tiện dẫn động chi tiết kẹp 
thứ nhất (82) di chuyển chi tiết kẹp thứ nhất (51A) tương đối trên đế di chuyển được 
(60).  
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(11) 51359 
(21) 1-2016-04488 (51) 7 B01D  29/46 

(22) 09.04.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/IB2015/000468          09.04.2015 (87) WO2015/162472 29.10.2015 
(30) 14001431.7          22.04.2014      EP 
(71) RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED  (CA) 

400-1190 Avenue des Canadiens de MontrÐal MontrÐal, QuÐbec H3B 0E3, Canada 
(72) BOIVIN, Alain (CA), BOUCHARD, Marie-Louise (CA), SIMARD, Guy (CA), 

SAVARD, VÐronique (CA), GRAVEL, Simon (CA) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị ép dùng vít và quy trình tách chất lỏng sử dụng thiết 

bị này 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị ép dùng vít (14) để tách chất lỏng từ hỗn hợp rắn-lỏng, gồm 

thân (18) có cửa vào và cửa ra (24, 26), và bộ lọc (28) ở giữa chúng. Bộ lọc (28) gồm 
một chồng mở rộng theo chiều trục của các tấm lọc phẳng (36) xác định đường ở lõi để 
tiếp nhận vít được tạo ra để vận chuyển hỗn hợp rắn-lỏng từ cửa vào (24) đến cửa ra (26) 
trong khi nén và khử nước hỗn hợp rắn-lỏng bằng cách buộc ít nhất một phần chất lỏng 
trong hỗn hợp này bị đẩy ra ngoài thân qua khe giữa các tấm (40) được xác định ở giữa 
mỗi cặp tấm lọc liền kề (36). Các tấm lọc (36) được cố định với nhau và được kẹp tiếp 
xúc trực tiếp gần mặt đối mặt bởi tổ hợp giữ (38) có thể hoạt động để sử dụng áp lực kẹp 
dọc trục xác định trước gần như đồng nhất quanh đường ở lõi. Khe giữa các tấm (40) 
được kiểm soát bởi độ nhám bề mặt (R) của tấm (36) và áp lực kẹp. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình tách chất lỏng sử dụng thiết bị này. 
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(US), GREEN, Michael Eric (US), SUBRAMANYAM, Chakrapani (US) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Hợp chất dị vòng thơm có tác dụng làm phối tử dopamin D1 và 

dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I: 

 

 
 

và muối dược dụng của nó; quy trình điều chế hợp chất này; hợp chất trung gian được sử 
dụng trong quy trình điều chế này; và dược phẩm chứa hợp chất này hoặc muối của nó, 
dùng để điều trị các chứng rối loạn liên quan đến D1 bao gồm, ví dụ, bệnh tâm thần 
phân liệt (ví dụ, các triệu chứng tiêu cực và nhận thức), chứng rối loạn nhân cách kiểu 
phân liệt, chứng suy giảm nhận thức (ví dụ, chứng suy giảm nhận thức liên quan đến 
bệnh tâm thần phân liệt, AD, PD, hoặc liên quan đến liệu pháp điều trị bệnh bằng dược 
phẩm), ADHD, bệnh Parkinson, chứng lo âu và bệnh trầm cảm. 
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(21) 1-2016-04491 (51) 7 C03C  25/10,  25/32, D04H  1/4209,  
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(86) PCT/FR2015/051135     27.04.2015 (87) WO2015/181458 03.12.2015 
(30) 1454885          28.05.2014      FR 
(71) SAINT-GOBAIN ISOVER  (FR) 

18 Avenue d'Alsace, F-92400 Courbevoie, France 
(72) OBERT, Edouard (FR), SAVONNET, Marie (FR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm hồ dùng cho sản phẩm cách ly, quy trình sản xuất 

sản phẩm cách ly, sản phẩm cách âm và sản phẩm cách nhiệt 
thu được bởi quy trình này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm hồ chứa nước cho các sản phẩm cách ly có thành phần 
chính là sợi khoáng vật, bao gồm: 
(a) ít nhất một hydrat cacbon được chọn từ đường khử, đường hydro hóa và hỗn hợp của 
chúng;  
(b) ít nhất một axit polycarboxylic hoặc muối hoặc anhyđrit của axit này;  
(c) từ 1% đến 25% khối lượng, so với tổng các thành phần (a) và (b), của ít nhất một 
rượu đơn chức béo, vòng béo hoặc thơm không chứa nhóm chức axit hoặc bazơ và có hệ 
số phân chia octanol/nước (Log Kow) nằm trong khoảng 1 đến 3. Ngoài ra, sáng chế 
cũng đề cập đến quy trình sản xuất sản phẩm cách ly, sản phẩm cách âm và sản phẩm 
cách nhiệt thu được bởi quy trình này.  
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(22) 22.04.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/062913         22.04.2015 (87) WO2015/163486 29.10.2015 
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(71) 1. OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

2-9, Kanda Tsukasa-machi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535, Japan 
2. H. LUNDBECK A/S  (DK) 
Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark 

(72) MAEDA, Kenji (JP), NAKAMURA, Mai (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thuốc và dược phẩm để điều trị các rối loạn liên quan đến 

việc lạm dụng chất 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thuốc chứa (I) brexpiprazol hoặc muối dược dụng của nó, và (II) 

nalmefen hoặc muối dược dụng của nó ở dạng kết hợp, trong đó brexpiprazol hoặc muối 
dược dụng của nó, và nalmefen hoặc muối dược dụng của nó được chứa trong dạng bào 
chế đơn nhất, hoặc dược phẩm chứa brexpiprazol hoặc muối dược dụng của nó và dược 
phẩm chứa nalmefen hoặc muối dược dụng của nó được bào chế để được sử dụng ở dạng 
kết hợp. Thuốc để sử dụng trong phòng ngừa hoặc điều trị rối loạn liên quan đến việc 
lạm dụng chất, tốt hơn là rối loạn liên quan đến rượu. 
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(21) 1-2016-04497 (51) 7 G08G  1/01,  1/123 
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(86) PCT/CN2015/077389     24.04.2015 (87) WO2015/161828 29.10.2015 
(30) 201410168588.1          24.04.2014      CN 

201410366721.4          29.07.2014      CN 
201510037388.7          23.01.2015      CN 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.11.2016 
(71) BEIJING DIDI INFINITY TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT CO., LTD.  (CN) 

Building 34, No. 8 Dongbeiwang West Road, Haidian District, Beijing, 100193, 
People's Republic of China 

(72) ZHANG, Lingyu (CN), ZHANG, Bo (CN), FENG, Pengcheng (CN), SUN, Mingcong 
(CN) 

(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hệ thống máy tính và phương pháp quản lý việc cung cấp dịch 

vụ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống máy tính và phương pháp quản lý việc cung cấp dịch vụ. 

Hệ thống có thể bao gồm ít nhất một bộ xử lý thực hiện các hoạt động bao gồm nhận 
nhiều đơn hàng dịch vụ; đánh dấu vị trí dựa vào nhiều đơn hàng, vị trí đã đánh dấu liên 
quan đến số đơn hàng thứ nhất của nhiều đơn hàng, số đơn hàng thứ nhất có chung đặc 
tính thứ nhất, và vị trí đã đánh đấu liên quan đến địa điểm thứ nhất, và nhận dạng ít nhất 
một nhà cung cấp dịch vụ mà thông tin liên quan đến vị trí đã đánh dấu được chuyển 
đến.  

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
230 
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(86) PCT/KR2015/005651    05.06.2015 (87) WO2015/186988 10.12.2015 
(30) 10-2014-0068660         05.06.2014      KR 
(71) HANMI PHARM. CO., LTD.  (KR) 

214, Muha-ro, Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 445-958, Republic of Korea 
(72) PARK, Sung Hee (KR), KIM, Seung Su (KR), LIM, Hyung Kyu (KR), CHOI, Jae 

Hyuk (KR), CHOI, In Young (KR), KWON, Se Chang (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp làm giảm khả năng sinh miễn dịch của protein và 

peptit 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm giảm khả năng sinh miễn dịch của protein hoặc 

peptit có hoạt tính sinh lý và làm tăng thời gian bán thải trong huyết thanh của chúng 
bằng cách gắn kết đặc hiệu vị trí chất mang với protein hoặc peptit này. Khả năng sinh 
miễn dịch trong cơ thể người của thể tiếp hợp miễn protein hoặc peptit có hoạt tính sinh 
lý theo sáng chế giảm đáng kể, do đó tốc độ sản sinh kháng thể kháng protein hoặc 
peptit này cũng giảm. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa thể tiếp hợp 
protein hoặc peptit có hoạt tính sinh lý. 
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(22) 22.04.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2014/002262          22.04.2014 (87) WO2015/162637 29.10.2015 
(71) SKYROBOT INC.  (JP) 

Diawa Royal Ginza Bld. 2F, 1-13-15, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, Japan 
(72) Ryohei UETAKI (JP), Daisuke KAIO (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống tìm kiếm và phát hiện sự cố cho tấm năng lượng mặt 

trời 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống tìm kiếm và phát hiện sự cố cho tấm năng lượng mặt trời có 

bộ tìm kiếm (30) được lắp đặt trong xe trên không (10) điều khiển từ xa và có khả năng 
luôn luôn duy trì khoảng cách giữa tấm năng lượng mặt trời và phương tiện phát hiện 
liên tục và luôn luôn duy trì một góc của phương tiện phát hiện sự cố ở một góc tối ưu. 
Góc không đổi này được duy trì bởi hệ thống tìm kiếm và phát hiện sự cố cho tấm năng 
lượng mặt trời bằng cách lắp đặt bộ tìm kiếm trong xe trên không, cung cấp bộ phận 
điều khiển (22) bao gồm phương tiện điều khiển để điều khiển đường bay và góc bay và 
phương tiện điều khiển để điều khiển/điều chỉnh góc của phương tiện phát hiện, cũng 
như phương tiện thu (26) và phân tích (28), cùng với bộ tìm kiếm (30) bao gồm cảm 
biến góc (32), phương tiện phát hiện (34), phương tiện điều chỉnh (33)của phương tiện 
phân tích/phương tiện phát hiện và phương tiện hình ảnh (37), và phương tiện truyền dữ 
liệu tìm kiếm kết quả (40). 
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(11) 51366 
(21) 1-2016-04504 (51) 7 C22C  38/00, C21D  9/46, C22C  

38/12,  38/14 
(22) 11.05.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/063460          11.05.2015 (87) WO2015/182360 A1 03.12.2015 
(30) 2014-112883          30.05.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.11.2016 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) TANAKA, Takumi (JP), NAKAGAWA, Yusuke (JP), TADA, Masaki (JP), KOJIMA, 

Katsumi (JP), NAKAMARU, Hiroki (JP), STEIN-FECHNER, Kathleen (DE), KAUP, 
Burkhard (DE) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm thép dùng làm hộp chứa và phương pháp sản xuất tấm thép 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép dùng làm hộp chứa,bao gồm, tính theo % khối lượng: C:  

0,0030%, Si: 0,02%, Mn: 0,05% - 0,60%, P:  0,020%, S:  0,020%, Al: 0,010% - 
0,100%, N: 0,0010% - 0,0050%, Nb: 0,001% - 0,050%, lượng còn lại là sắt và các tạp 
chất không tránh được, trong đó (cường độ của hướng (111)[1-21])/(cường độ của 

hướng (111 )[1-10])  0,9 theo hướng cán và hướng vuông góc với hướng cán theo mặt 

phẳng nằm ngang, độ bền kéo TS  550, và độ giãn dài khi nứt gãy El > -0,02 x TS + 
17,5. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất tấm thép này. 
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(11) 51367 
(21) 1-2016-04505 (51) 7 B27L  11/00, B09B  3/00, C12P  5/02

(22) 15.05.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/064079         15.05.2015 (87) WO2015/174529 19.11.2015 
(30) 2014-101839         15.05.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.11.2016 
(71) 1. IHI ENVIRO CORPORATION  (JP) 

10-11, Kiba 5-chome, Koto-ku, Tokyo 135-0042, Japan 
2. JAPAN INTERNATIONAL RESEARCH CENTER FOR AGRICULTURAL 
SCIENCES  (JP) 
1-1, Ohwashi, Tsukuba-shi, lbaraki 305-8686, Japan 

(72) YAMASHlTA Masaharu (JP), KOSUGI Akihiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp ép sinh khối gốc xenluloza và phương pháp điều 

chế nhiên liệu khí 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp ép sinh khối gốc xenluloza trong đó sinh khối gốc 

xenluloza được phá vỡ thành từng mảnh và được ép sau khi được xử lý sơ bộ. Bước xử lý 
sơ bộ là bước xử lý cơ học trong đó nhu mô cấu thành sinh khối gốc xenluloza được 
nghiền nát. 
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(11) 51368 
(21) 1-2016-04508 (51) 7 A43B  23/02, A43D  21/00 

(22) 23.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/067998         23.06.2015 (87) WO2016/002581 A1 07.01.2016 
(30) 2014-133516         30.06.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.11.2016 
(71) SHIMA SEIKI MFG., LTD.  (JP) 

85, Sakata, Wakayama-shi, Wakayama 6410003 Japan 
(72) YUMIBA Isao (JP), SHIMASAKI Yoshinori (JP), YUI Manabu (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Mũ giày 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mũ giày bao gồm vải dệt kim có các phần hình ống có các hướng 
hướng tâm song song với phần lưỡi gà của mũ giày, được khâu theo hình ống, và có các 
lỗ buộc dây. Các phần hình ống được điền đầy chất đệm sao cho vải dệt kim của các 
phần hình ống được gia cường. Vải dệt kim xung quanh các lỗ buộc dây có thể dễ dàng 
được gia cường.  
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(11) 51369 
(21) 1-2016-04509 (51) 7 C11D  3/37,  3/386 

(22) 18.05.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2015/060857    18.05.2015 (87) WO2015/177077 A1 26.11.2015 
(30) 14169497.6         22.05.2014      EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) FOVERSKOV Morten (DK), GRAINGER David Stephen (GB), LUND Henrik (DK), 

WELLS John Francis (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm tẩy rửa chứa các hạt enzym 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy rửa dạng lỏng chứa nước chứa chất tấy rửa trên cơ sở 
este; chất làm sạch của enzym proteaza với lượng hữu dụng; chất làm sạch của enzym 
lipaza với lượng hữu dụng; chất hoạt động bề mặt với lượng nằm trong khoảng từ 5% 
đến 60% trọng lượng; trong đó ít nhất 70% trọng lượng của chất làm sạch của enzym 
lipaza được bao nang và tách ra khỏi chất tẩy rửa trên cơ sở este và chất lỏng bằng lớp 
phủ mà không hòa tan trong chế phẩm nhưng hòa tan khi pha loãng với nước rửa; và 
trong đó chế phẩm tẩy rửa chứa nước với lượng ít nhất là 20% trọng lượng. 
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(11) 51370 
(21) 1-2016-04524 (51) 7 C22C  38/00, B21D  22/20, C21D  

9/00, C22C  38/60, C21D  1/18 
(22) 26.05.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/065067        26.05.2015 (87) WO2015/182596 A1 03.12.2015 
(30) 2014-111456        29.05.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.11.2016 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) TABATA, Shinichiro (JP), HIKIDA, Kazuo (JP), KOJIMA, Nobusato (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật liệu thép được xử lý nhiệt và phương pháp sản xuất vật 

liệu thép này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu thép được xử lý nhiệt có độ bền kéo ít nhất bằng 1,800 

GPa, có độ dai và khả năng hàn tuyệt vời. Vật liệu thép này có thành phần hóa học, tính 
theo % khối lượng như sau: C: 0,05-0,30; Mn: 2,0-10,0; Cr: 0,01-1,00; Ti: 0,010-0,100; 
B: 0,0010-0,0100; Si: không lớn hơn 0,08; P: không lớn hơn 0,050; S: không lớn hơn 
0,0500; N: không lớn hơn 0,0100; Ni: 0-2,0; mỗi nguyên tố Cu, Mo và V với lượng nằm 
trong khoảng từ 0 đến 1,0; mỗi nguyên tố Al và Nb với lượng nằm trong khoảng từ 0 
đến 1,00; và thành phần còn lại là Fe và các tạp chất. Vật liệu này thỏa mãn điều kiện: 

“4612 x [C] + 102 x [Mn] + 605  1800”, trong đó: [C] là hàm lượng C và [Mn] là hàm 
lượng Mn. Hơn nữa, vật liệu thép được xử lý nhiệt này có vi cấu trúc mactensit với 
lượng 90% thể tích hoặc lớn hơn, và mật độ lệch mạng trong mactensit là 9,0 x 1015 m-2 
hoặc lớn hơn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất vật liệu thép 
này. 
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(11) 51371 
(21) 1-2016-04525 (51) 7 C22C  38/00, B21D  22/20, C21D  

9/00, C22C  38/60, C21D  1/18 
(22) 26.05.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/065059         26.05.2015 (87) WO2015/182591 A1 03.12.2015 
(30) 2014-111455         29.05.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.11.2016 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) TABATA, Shinichiro (JP), HIKIDA, Kazuo (JP), KOJIMA, Nobusato (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật liệu thép được xử lý nhiệt và phương pháp sản xuất vật 

liệu thép này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu thép được xử lý nhiệt có cường độ chịu kéo ít nhất bằng 

2,000 Gpa, có tính dai và khả năng hàn tuyệt vời. Vật liệu thép này có thành phần hóa 
học, tính theo % khối lượng như sau: C: 0,05-0,30; Si: 0,50-5,00; Mn: 2,0-10,0; Cr: 
0,01-1,00; Ti: 0,010-0,100; B: 0,0020-0,0100; P: không lớn hơn 0,050; S: không lớn hơn 
0,0500; N: không lớn hơn 0,0100; Ni: 0-2,0; mỗi nguyên tố Cu, Mo và V với lượng nằm 
trong khoảng từ 0 đến 1,0; mỗi nguyên tố Al và Nb với lượng nằm trong khoảng từ 0 
đến 1,00; và thành phần còn lại là Fe và các tạp chất. Vật liệu này thỏa mãn biểu thức: 

“4612 x [C] + 51 x [Si] + 102 x [Mn] + 605  2000”, trong đó: [C] là hàm lượng C, [Si] 
là hàm lượng Si, và [Mn] là hàm lượng Mn và vật liệu thép được xử lý nhiệt này có vi 

cấu trúc mactensit với lượng  90% thể tích, và mật độ lệch mạng trong mactensit là 
bằng 1,2 x 1016 m-2 hoặc lớn hơn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản 
xuất vật liệu thép được xử lý nhiệt này. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.11.2016 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) TOYODA Takeshi (JP), OKAMOTO Riki (JP), NIIYA Ryohta (JP), SAKAI Hiroshi 

(JP), SHINDO Hidetoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép được cán nóng và phương pháp sản xuất tấm thép này

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép được cán nóng chứa các thành phần hóa học định trước, 
tổng lượng Si và Al lớn hơn 0,20% và nhỏ hơn 0,81%. Tấm thép này có vi cấu trúc bao 
gồm, tính theo tỷ lệ diện tích: ferit nằm trong khoảng từ 90% đến 99%, mactensit nằm 
trong khoảng từ 1% đến 10% là, và bainit không lớn hơn 5%. Đường kính hạt của 

mactensit nằm trong khoảng từ 1 đến 10m, hệ số cường độ tia X ngẫu nhiên theo sự 
định hướng {211 }<011>, mà song song với bề mặt đã cán của tấm thép và song song 
với chiều cán là không lớn hơn 3,0. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản 
xuất tấm thép được cán nóng này. 
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(11) 51373 
(21) 1-2016-04529 (51) 7 H04W  88/06,  88/08 

(22) 16.06.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/CN2014/079959      16.06.2014 (87) WO2015/192297 23.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.11.2016 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)  (SE) 

SE-164 83 Stockholm, Sweden 
(72) SU, Youping (CN), LI, Ming (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thực thể mạng vô tuyến và phương pháp dùng cho thực thể 

mạng vô tuyến để cải thiện hiệu suất lọc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thực thể mạng vô tuyến và phương pháp dùng cho thực thể này để 

cải thiện hiệu suất lọc trong hệ thống truyền thông vô tuyến song công phân chia thời 
gian, thực thể mạng vô tuyến này bao gồm: bộ lọc thứ nhất, mà được tạo cấu hình để 
thực hiện kiểu lọc thứ nhất đối với tín hiệu cần phải được truyền đến, hoặc nhận được từ 
thiết bị trong hệ thống truyền thông vô tuyến qua giao diện vô tuyến, với yêu cầu lọc 
thông thường cho việc thực hiện việc truyền và việc nhận, bộ lọc thứ hai, mà được tạo 
cấu hình để thực hiện kiểu lọc thứ hai đối với tín hiệu cần phải được truyền đến thiết bị, 
với yêu cầu lọc thêm cho việc truyền ngoài việc thực hiện yêu cầu lọc thông thường; và 
bộ lọc thứ ba, mà được tạo cấu hình để thực hiện kiểu lọc thứ ba đối với tín hiệu nhận 
được từ thiết bị, với yêu cầu lọc thêm cho việc nhận ngoài việc thực hiện yêu cầu lọc 
thông thường. 
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(71) Viện Nghiên cứu Công nghệ FPT - Trường Đại học FPT  (VN) 

Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Thế Trung  (VN), Bùi Tấn Quang  (VN) 
(54) Quy trình chuyển đổi văn bản tiếng Việt không dấu viết liền 

thành các từ tiếng Việt 
  (57)     Sáng chế đề xuất một quy trình, có thể thực hiện tự động bởi các thiết bị tính toán, để 

chuyển đổi tên miền có nguồn gốc là một từ, hoặc cụm từ, tiếng Việt thành từ, hoặc cụm 
từ, tiếng Việt này ở dạng viết đúng chính tả.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.11.2016 
(71) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES MECHATRONICS SYSTEMS, LTD.  (JP) 

4-22, Wadamiya-dori 5-chome, Hyogo-ku, Kobe-shi, Hyogo 652-0863 Japan 
(72) KOJIMA Yohei (JP), NAKAO Kenta  (JP), NAKAYAMA Hiroyuki  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị chiếu sáng, hệ thống điều chỉnh thiết bị chiếu sáng, 

phương pháp điều chỉnh thiết bị chiếu sáng, và vật ghi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chiếu sáng soi sáng phạm vi chiếu sáng định trước trên mặt 

đường để có thể soi sáng xe đang di chuyển trên mặt đường từ phía trước hoặc phía sau 
theo chiều tiến của xe. Thiết bị chiếu sáng bao gồm bộ phận phát ánh sáng (21) được tạo 
thành bởi các bộ phận nguồn sáng (210), mỗi bộ phận có thể điều chỉnh một cách độc 
lập điều kiện rọi sáng và được bố trí để soi sáng các phần rọi sáng trong phạm vi chiếu 
sáng. 
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(11) 51376 
(21) 1-2016-04556 (51) 7 H01L  49/02,  29/00 

(22) 12.05.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2015/030356     12.05.2015 (87) WO2015/175522 19.11.2015 
(30) 61/991,871          12.05.2014      US 
(71) CAPACITOR SCIENCES INCORPORATED  (US) 

1455 Adams Drive, Menlo Park, CA 94025, USA 
(72) LAZAREV, Pavel, Ivan (US) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Tụ điện và phương pháp sản xuất tụ điện này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới tụ điện để tích trữ năng lượng, tụ điện này bao gồm: điện cực thứ 
nhất, điện cực thứ hai, và lớp điện môi làm bằng vật liệu phân tử được bố trí giữa các 
điện cực thứ nhất và thứ hai, trong đó các điện cực có dạng dẹt và phẳng và được định vị 
song song với nhau, và vật liệu phân tử được mô tả bằng công thức chung: 

Dp-(Lâi)-Hq    (I) 

trong đó lõi là lõi không đều dẫn điện phân cực được, có các hệ  liên hợp, và khác biệt 
bởi trục dọc, 
D và H là các nhóm thế cách điện, và  
p và q lần lượt là số lượng của các nhóm thế D và H,  
trong đó các nhóm thế được gắn vào lõi không đều phân cực được ở các vị trí đỉnh, và p 
và q được chọn độc lập từ các giá trị 1, 2, 3, 4, và 5. 
Sáng chế cũng đề cập tới phương pháp sản xuất tụ điện này. 
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(11) 51377 
(21) 1-2016-04557 (51) 7 D01H  7/92 

(22) 07.05.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/IB2015/000646         07.05.2015 (87) WO2015/181597 03.12.2015 
(30) 00798/14         26.05.2014      CH 
(71) MASCHINENFABRIK RIETER AG  (CH) 

Klosterstrasse 20, CH-8406 Winterthur, Switzerland 
(72) Christian GRIESSHAMMER (DE), Petr HASKA (CZ) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Máy chuẩn bị kéo sợi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy chuẩn bị kéo sợi (1) bao gồm ít nhất một phương tiện ép chặt 
(2) để sản xuất sợi thô (3) có xoắn bảo vệ từ bó sợi (4) được dẫn tới phương tiện ép chặt, 
hệ thông kéo duỗi (5) để kéo duỗi bó sợi (4), thiết bị quấn (6) để quấn sợi thô (3) trên 
ống (7), và chi tiết di chuyển (8) lắp theo cách di chuyển được để dẫn hướng sợi thô (3) 
trong khi sợi thô đang được quấn trên ống (7). Phương tiện ép chặt được bố trí thẳng 
đứng giữa ít nhất một con lăn cấp liệu (9) của hệ thống kéo duỗi (5) và chi tiết di chuyển 
(8) lắp thẳng đứng phía dưới sao cho khi máy chuẩn bị kéo sợi (1) dang hoạt động, sợi 
thô (3) thay đổi hướng sau khi ra khỏi phương tiện ép chặt và trước khi được quấn trên 
ống (7). 
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(11) 51378 
(21) 1-2016-04560 (51) 7 D03D  1/02, B60R  21/235, D06M  

13/252,  101/34 
(22) 28.05.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2014/064126         28.05.2014 (87) WO2015/181907 03.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.11.2016 
(71) ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1-105, Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101, Japan 
(72) ISE, Fumiaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vải nền dùng cho túi khí và túi khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vải nền dùng cho túi khí và túi khí làm bằng vải nền này, trong đó 
độ bền của các phần may là cao, sức cản áp lực vượt trội đối với túi khí khi bung ra với 
áp lực cao ở tốc độ cao, và sức cản áp lực có thể được duy trì ngay cả sau khi xử lý 
nhiệt, vải nền dùng cho túi khí này khác biệt ở chỗ được tạo ra từ các sợi polyamit được 
dệt, và độ bền của phân may ở vải nền được gia nhiệt trước và sau khi xử lý nhiệt trong 

thời gian 400 giờ ở nhiệt độ 140°C là 70% hoặc lớn hơn. 
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(11) 51379 
(21) 1-2016-04584 (51) 7 A24F  13/18 

(22) 12.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2015/063236    12.06.2015 (87) WO2015/189416 17.12.2015 
(30) 14172172.0         12.06.2014      EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) FREDERIC, Lavanchy (CH), MANCA, Laurent (CH), KRASIEV, Sergey (RU), 

MALZACH, Samuel (CH), AMGWERD, Luc (CH), LANCI, Antonino (IT), MOCK, 
Elmar (CN) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Chi tiết dập tắt cầm tay để dập tắt vật dụng hút thuốc tại một 

thời điểm và cụm bật lửa cầm tay bao gồm chi tiết dập tắt này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chi tiết dập tắt cầm tay để dập tắt vật dụng hút thuốc tại một thời 

điểm. Chi tiết dập tắt (200) này bao gồm bình chứa xác định, khoang (217) và phần hở 
(219) để nhận vật dụng hút thuốc vào trong khoang. Khoang được tạo kích thước để 
nhận ít nhất một phần của vật dụng hút thuốc và được cách ly với bình chứa sao cho 
không có sự nối thông chất lỏng giữa khoang và bình chứa. Bình chứa và khoang được 
liên hệ về nhiệt với nhau. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến cụm bật lửa cầm tay bao 
gồm chi tiết dập tắt này. 
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(11) 51380 
(21) 1-2016-04586 (51) 7 E03D  5/00,  1/00 

(22) 28.11.2016 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.11.2016 
(75) Lê Văn Hiệp  (VN) 

27 ĐX 025 Huỳnh Văn Lỹ, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
(54) Thiết bị nhấn xả nước bồn cầu tự động hoặc bằng tay và thiết 

bị vệ sinh bao gồm thiết bị nhấn xả nước này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị nhấn xả nước bồn cầu tự động và bằng tay (100) bao gồm: 

nút nhấn (10) gắn với đầu trên của ti sắt (11); cuộn dây điện từ (16) bao quanh ti sắt 
(11); lò xo (15) bao quanh phần ti sắt (11) nhô lên phía trên cuộn dây điện từ (16) và 
luôn ở trạng thái đẩy nút nhấn (10) lên phía trên; tấm đế (14) để đỡ và cố định thiết bị 
cũng như vỏ hộp (19); các chân (18) để lắp tấm đế (14) vào nắp két nước của bồn cầu; 
và cảm biến vật cản (300) để phát hiện vật cản, cấp tín hiệu điện cho cuộn dây điện từ 
(16). 
Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị vệ sinh bao gồm thiết bị xả nước bồn cầu tự động và 
bằng tay (100) nêu trên. 
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(11) 51381 
(21) 1-2016-04598 (51) 7 A46B  9/02,  9/04, A46D  1/00 

(22) 29.05.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2014/039920     29.05.2014 (87) WO2015/183272 03.12.2015 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 
(72) WAGUESPACK, Kenneth (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dụng cụ chăm sóc răng miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ chăm sóc răng miệng có lỗ chùm có các thành nghiêng. 
Theo một khía cạnh, sáng chế đề cập đến dụng cụ chăm sóc răng miệng bao gồm: phần 
đầu có bề mặt phía trước và bề mặt phía sau; lỗ chùm ở bề mặt phía trước của phần đầu, 
lỗ chùm kéo dài dọc theo trục trung tâm, lỗ chùm bao gồm thành bên thứ nhất và thành 
bên thứ hai đối bên với thành bên thứ nhất, mỗi thành trong số thành bên thứ nhất và 
thành bên thứ hai bao gồm đoạn nghiêng hội tụ về phía mặt phẳng trung tâm mà bao 
gồm trục trung tâm theo khoảng cách giảm dần tính từ bề mặt phía trước; và chùm lông 
được tạo ra bằng nhiều sợi lông, mỗi sợi lông trong số nhiều sợi lông này có phần thứ 
nhất được bố trí trong lỗ chùm và phần thứ hai nhô ra từ bề mặt phía trước của phần đầu, 
các phần thứ hai của nhiều sợi lông hội tụ về phía mặt phẳng trung tâm. 
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(11) 51382 
(21) 1-2016-04602 (51) 7 C07D  401/14,  403/14, A61K  

31/506, A61P  33/06 
(22) 26.03.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2015/056496     26.03.2015 (87) WO2015/165660 05.11.2015 
(30) 2142/CHE/2014          28.04.2014      IN 
(71) MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE  (CH) 

20 route de PrÐ-Bois, ICC CH-1215 Geneva, Switzerland 
(72) HAMEED PEER MOHAMED, Shahul (IN), PATIL, Vikas (IN), MURUGAN, 

Kannan (IN), VITHALRAO BELLALE, Eknath (IN), RAICHURKAR, Anandkumar 
(IN), LANDGE, Sudhir (IN), PUTTUR, Jayashree (IN), ROY CHOUDHURY, 
Nilanjana (IN), SHANBHAG, Gajanan (IN), KOUSHIK, Krishna (IN), IYER, Pravin 
(IN), KIRTHIKA SAMBANDAMURTHY, Vasan (IN), SOLAPURE, Suresh (IN), 
NARAYANAN, Shridhar (IN) 

(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hợp chất, dược phẩm chứa chúng để phòng hoặc điều trị bệnh 

sốt rét và hợp chất trung gian, quy trình để điều chế hợp chất 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất, dược phẩm chứa hợp chất này để phòng hoặc điều trị 
bệnh sốt rét và hợp chất trung gian, quy trình để điều chế hợp chất này. Trong đó hợp 
chất theo sáng chế là triaminpyrimidin và bệnh sốt rét gây ra bởi ký sinh trùng sốt rét 
(plasmodium). 
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(11) 51383 
(21) 1-2016-04609 (51) 7 A23C  9/123 

(22) 18.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2015/063767    18.06.2015 (87) WO2015/193459 23.12.2015 
(30) 14173196.8         19.06.2014      EP 

14176627.9         10.07.2014      EP 
14196125.0         03.12.2014      EP 
15156025.7         20.02.2015      EP 

(71) CHR. HANSEN A/S  (DK) 
Boege AllÐ 10-12, DK-2970 Hoersholm, Denmark 

(72) GARRIGUES Christel (FR), GILLELADEN Christian (DK), CURIC-BAWDEN 
Mirjana (US), JANZEN Thomas (DE), BIRKELUND Mimi (DK), BUCHHORN 
Gaelle Lettier (DK), SOERENSEN Kim Ib (DK), CHRISTENSEN Nanna (DK), 
SVANE Claus (DK), RIIS Soeren (DK), PEDERSEN Martin Bastian (DK), ODINOT 
Jean-Marie (FR), JIMENEZ Luciana (FR), LANCIAUX Pascal (FR), HAMM Duncan 
(NZ), SIEW Choon Ming (MY) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp tạo ra sản phẩm sữa lên men, sản phẩm sữa lên 

men thu được bằng phương pháp này, chủng vi khuẩn axit 
lactic (LAB) phân lập và sản phẩm thức ăn lên men 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra sản phẩm sữa lên men bao gồm bước lên men 
sữa, trong đó: 
(a) quá trình lên men được khơi mào bằng men cái mà chứa vi khuẩn axit lactic có khả 
năng chuyển hóa một hoặc một vài hyđrat cacbon có mặt trong sữa, 
(b) quá trình lên men được kết thúc bằng cách làm giảm nồng độ của một hoặc một vài 
hyđrat cacbon trong quá trình lên men, và 
(c) sự làm giảm này ít nhất cũng được gây ra nhờ hoạt tính chuyển hóa của vi khuẩn axit 
lactic. 
Sáng chế cũng đề xuất phương pháp tương ứng bao gồm bước tách ít nhất một phần 
nước sữa ra khỏi sản phẩm sữa lên men. 
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(11) 51384 
(21) 1-2016-04623 (51) 7 A45D  33/34 

(22) 01.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/KR2015/005477    01.06.2015 (87) WO2015/183055 03.12.2015 
(30) 10-2014-0066106         30.05.2014      KR 

10-2015-0077259         01.06.2015      KR 
(71) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR) 

106, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul 140-777, Republic of Korea 
(72) CHOI, Jung Sun (KR), CHOI, Kyung Ho (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dụng cụ sử dụng mỹ phẩm và sản phẩm mỹ phẩm chứa dụng cụ 

này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dụng cụ sử dụng mỹ phẩm gồm lớp chống nhiễm bẩn chứa tấm 

không thấm. Dụng cụ sử dụng mỹ phẩm theo sáng chế có thể ngăn ngừa sự nhiễm bẩn 
và sự biến màu bởi mỹ phẩm hoặc các tác động bên ngoài do các vi trùng gây ra v.v.,  
và do đó dễ dàng sử dụng và vệ sinh. 
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(11) 51385 
(21) 1-2016-04633 (51) 7 H02K  1/32 

(22) 01.07.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2014/067575      01.07.2014 (87) WO2016/002012 A1 07.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.11.2016 
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310 Japan 
(72) YABE, Koji (JP), BABA, Kazuhiko (JP), TSUTSUMI, Takahiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Rôto, động cơ điện, máy ép nén và máy thổi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến rôto (10) dùng cho động cơ điện được nối với chi tiết trục (40) và 
quay xung quanh trục giữa AX. Rô to (10) bao gồm lỗ trục (13) có ít nhất phần chi tiết 
trục (40) quay xung quanh trục giữa AX được bố trí ở bên trong; và các đường dẫn dòng 
(50) được bố trí xung quanh chi tiết trục (40) và xuyên qua rôto (10) theo phương vuông 
góc với trục giữa AX. Mỗi đường dẫn dòng (50) có bề mặt bên trong bao gồm bề mặt 
thứ nhất (51) đối diện hướng ra ngoài theo phương bán kính của chi tiết trục (40); bề 
mặt thứ hai (52) được bố trí phía ngoài bề mặt thứ nhất (51) theo phương bán kính và 
đối diện bề mặt thứ nhất (51) qua khe hở nằm ở giữa; bề mặt thứ ba (53) nối một đầu 
của bề mặt thứ nhất (51) và một đầu của bề mặt thứ hai (52) theo phương quay xung 
quanh trục giữa AX; bề mặt thứ tư (54) nối đầu khác của bề mặt thứ nhất (51) và đầu 
khác của bề mặt thứ hai (52) theo phương quay. Điều kiện C<D được thỏa mãn, khi đó 
C là khoảng cách từ một đầu của bề mặt thứ nhất (51) đến đầu còn lại của bề mặt thứ 
nhất (51), và D là khoảng cách từ một đầu của bề mặt thứ hai (52) đến đầu còn lại của 
bề mặt thứ hai (52). 
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(21) 1-2016-04654 (51) 7 H04W  28/10,  48/18 

(22) 30.12.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/CN2014/095619     30.12.2014 (87) WO2015/180470 03.12.2015 
(30) PCT/CN2014/078431        26.05.2014      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.11.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.   (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China  

(72) WANG, Yahui (CN), SHU, Guiming (CN), GAO, Wenmei (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị điều khiển lưu lượng 

  (57)     Sáng chế đề cập phương pháp và thiết bị điều khiển lưu lượng, trong đó phương pháp 
điều khiển lưu lượng gồm: tiếp nhận, bởi thiết bị thụ động, tin nhắn thông báo được gửi 
bởi thiết bị chính, trong đó tin nhắn thông báo mang loại mạng được sử dụng bởi thiết bị 
chính, và loại mạng gồm loại mạng tế bào hoặc loại WLAN (Wireless local area 
network - mạng cục bộ không dây); và giới hạn, bởi thiết bị thụ động, việc sử dụng lưu 
lượng mạng ở ứng dụng trên thiết bị thụ động nếu loại mạng được sử dụng bởi thiết bị 
chính là loại mạng tế bào, trong đó thiết bị thụ động truy nhập mạng internet nhờ sử 
dụng thiết bị chính làm AP (Access Point - điểm truy nhập). Theo sáng chế, khi thiết bị 
chính sử dụng mạng của loại mạng tế bào, việc sử dụng lưu lượng mạng ở ứng dụng trên 
thiết bị thụ động có thể bị giới hạn, nhờ đó tiết kiệm lưu lượng. 
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(11) 51387 
(21) 1-2016-04655 (51) 7 C12N  9/06,  9/78,  9/86,  9/00,  

15/63 
(22) 16.04.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2015/058307    16.04.2015 (87) WO2015/165746 05.11.2015 
(30) 102014208199.8         30.04.2014      DE 

14166633.9         30.04.2014      EP 
(71) EVONIK DEGUSSA GMBH  (DE) 

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, Germany 
(72) OCHROMBEL, Ines (DE), BATHE, Brigitte (DE), HASSELMEYER, Marleen (DE), 

KALINOWSKI, J«rn (DE), RUCKERT, Christian; (DE), PERSICKE, Marcus (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Alanin dehydrogenaza và polynucleotit mã hóa enzym này, 

enzym của nhóm hut và polynucleotit mã hóa enzym này, vi 
sinh vật tái tổ hợp chứa enzym này và phương pháp sản xuất 
lượng lớn axit L-amin ở vi sinh vật 

  (57)    Sáng chế đề cập đến enzym alanin dehydrogenaza và polynucleotit mã hoá enzym 
dehydrogenaza này, enzym của nhóm hut và polynucleotit mã hoá enzym của nhóm hut 
này, vi sinh vật tái tổ hợp chứa enzym này và phương pháp sản xuất lượng lớn axit L-
amin ở vi sinh vật. 
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(11) 51388 
(21) 1-2016-04656 (51) 7 C07K  14/435 

(22) 16.04.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2015/058280    16.04.2015 (87) WO2015/165740 05.11.2015 
(30) 14166649.5         30.04.2014      EP 
(71) EVONIK DEGUSSA GMBH  (DE) 

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, Germany 
(72) OCHROMBEL, Ines (DE), BATHE, Brigitte (DE), HASSELMEYER, Marleen (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ phân cắt glyxin, polypeptit cấu thành hoặc mã hóa enzym 

của hệ phân cắt glyxin này, vật truyền chứa polynucleotit 
này, vi sinh vật tái tổ hợp chứa hệ phân cắt glyxin này và 
phương pháp sản xuất lượng lớn axit L-amin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ phân cắt glyxin, polypeptit cấu thành hoặc mã hoá enzym của hệ 
phân cắt glyxin này, vật truyền chứa polynucleotit này, vi sinh vật tái tổ hợp chứa hệ 
phân cắt glyxin này và phương pháp sản xuất lượng lớn axit L-amin. 
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(11) 51389 
(21) 1-2016-04658 (51) 7 H01L  31/0236 

(22) 17.04.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2015/026389     17.04.2015 (87) WO2015/167826 A1 05.11.2015 
(30) 61/986,388          30.04.2014      US 

62/011,866          13.06.2014      US 
(71) 1366 TECHNOLOGIES, INC.  (US) 

6 Preston Court, Bedford, MA 01730, United State of America 
(72) SACHS, Emanuel, M. (US), JONCZYK, Ralf (DE), LORENZ, Adam, L. (US), 

WALLACE, Richard, L. (US), HUDELSON, G.D. Stephen (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp tạo lát bán dẫn mỏng, các lát bán dẫn và khuôn 

rỗng được tạo hình để tạo ra các lát này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo lát bán dẫn mỏng, các lát bán dẫn và khuôn rỗng 

được tạo hình để tạo ra các lát này. Lát bán dẫn có các vùng được kiểm soát cục bộ mà 
tương đối dày hơn các vùng khác. Vùng bên trong có độ dày nhỏ hơn 180 micrômet, 
đến mức 50 micrômet, với phần dày có độ dày từ 180 đến 250 micrômet. Lát mỏng có 
hiệu suất cao hơn. Vùng bao ngoài dày tạo ra độ bền xử lý. Các sọc bến và đảo dày hơn 
là để nối bằng cách mạ kim loại. Lát có thể được sản xuất trực tiếp từ vật liệu nóng chảy 
trên khuôn có các vùng có xu hướng thoát nhiệt khác nhau được bố trí ở các vị trí có độ 
dày tương ứng. Hàm lượng oxy xen kẽ nhỏ hơn 6 x 1017 nguyên tử/ml, tốt hơn là nhỏ 
hơn 2 x 1017, tổng hàm lượng oxy tổng nhỏ hơn 8,75 x 1017 nguyên tử/ml, tốt hơn là nhỏ 
hơn 5,25 x 1017. Các vùng dày hơn tạo nên các vùng khuôn liền kề có xu hướng thoát 
nhiệt tương đối cao; các vùng liền kề vùng mỏng có xu hướng thoát nhiệt ít hơn. Các 
vùng khuôn dày có xu hướng thoát nhiệt cao hơn. Các vật liệu chức năng trên khuôn 
cũng có xu hướng thoát nhiệt khác nhau. 
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(11) 51390 
(21) 1-2016-04665 (51) 7 H02K  1/27,  21/16 

(22) 01.07.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2014/067527          01.07.2014 (87) WO2016/002002 A1 07.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.11.2016 
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310 Japan 
(72) ISHIKAWA, Atsushi (JP), BABA, Kazuhiko (JP), NIGO, Masahiro (JP), TSUCHIDA, 

Kazuchika (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Động cơ điện nam châm vĩnh cửu bên trong, máy nén và thiết 

bị làm lạnh và điều hòa không khí 
  (57)     Sáng chế đề cập đến động cơ nam châm vĩnh cửu bên trong (1), động cơ này bao gồm: 

stato (3); và roto (5), trong đó, đường bao của mỗi lỗ chèn nam châm (21) bao gồm 
đường phía trong tỏa tròn (53), đường phía ngoài tỏa tròn (55), một cặp đường bên (57), 
một cặp phần lượn tròn thứ nhất (61), và một cặp phần lượn tròn thứ hai (63), trong đó, 
phần mỏng (18) được tạo ra giữa bề mặt chu vi bên ngoài (25) của roto và mỗi đường 
bên, trong đó, mỗi phần lượn tròn thứ nhất được tạo ra giữa đầu tương ứng của đường 
phía ngoài tỏa tròn tương ứng và đầu tương ứng của đường bên tương ứng, và trong đó, 
mỗi phần lượn tròn thứ hai được tạo ra giữa đầu tương ứng của đường phía trong tỏa tròn 
tương ứng và đầu tương ứng của đường bên tương ứng. 
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(11) 51391 
(21) 1-2016-04677 (51) 7 H04L  5/00, H04W  72/04 

(22) 13.06.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2014/062345    13.06.2014 (87) WO2015/169397 12.11.2015 
(30) PCT/EP2014/059408        08.05.2014      EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.11.2016 
(71) NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY  (FI) 

Karaportti 3, Espoo FI-02610, Finland 
(72) TIIROLA, Esa Tapani (FI), LUNTTILA, Timo Erkki (FI), HOOLI, Kari Juhani (FI), 

HUGL, Klaus (AT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông hiệu dụng 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp truyền thông hiệu dụng bao gồm các bước: thiết lập, bởi 
thiết bị vô tuyến, độ dài đối với cửa sổ dành riêng cho kênh sao cho cửa sổ dành riêng 
cho kênh bao gồm nhiều khung con; chia cửa sổ dành riêng cho kênh ít nhất thành phần 
đường xuống và phần đường lên, trong đó phần đường xuống bao gồm ít nhất một hoặc 
nhiều khung con trong số nhiều khung con và phần đường lên bao gồm ít nhất một hoặc 
nhiều khung con khác trong số nhiều khung con; xác định khoảng bù thời gian giữa lúc 
bắt đầu phần đường xuống và lúc bắt đầu phần đường lên, trong đó khoảng bù thời gian 
dựa trên ít nhất một phần vào định thời sớm được áp dụng, và xác định các định thời, 
trong cửa sổ dành riêng cho kênh, đối với ít nhất một trong số quy trình đánh giá kênh 
rỗi đường xuống và quy trình đánh giá kênh rỗi đường lên ít nhất một phần trên cơ sở 
của khoảng bù thời gian.  
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(11) 51392 
(21) 1-2016-04687 (51) 7 H02G  7/00,  1/02 

(22) 09.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/KR2015/005797    09.06.2015 (87) WO2015/190814 17.12.2015 
(30) 10-2014-0069775         09.06.2014      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.12.2016 
(71) 1. SEOKWANG ELECTRICITY COMMUNICATION CO., LTD.  (KR) 

457, Beolgok-ro Seo-gu Daejeon 302-070, Republic of Korea. 
2. SUTEC CO., LTD.  (KR) 
#501, Starburcks Happness Bld., 169, Hannuri-daero, Sejong-si, 30130, Republic of 
Korea 

(72) CHOI, Min Soo (KR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI CO., LTD) 
(54) Phương pháp làm việc khi có điện ở thiết bị phân phối điện 

  (57)     Phương pháp làm việc khi có điện ở thiết bị phân phối điện bao gồm: công đoạn lắp đặt 
cột mới lên đường dây đã có ở giữa các cột đã có, cố định phần cán tạm thời vào cột 
mới, di chuyển phần cán tạm thời hoặc phần đỡ dây lên để định vị dây ở phần trên nơi 
cài đặt ty sứ đỉnh thẳng đã có, cài đặt ty sứ đỉnh thẳng lên cột mới, chuyển phần cán tạm 
thời hoặc phần đỡ dây xuống vị trí ty sứ đỉnh thẳng, và công đoạn buộc dây đã được nối 
với phần đỡ dây tới nơi lắp đặt ty sứ đỉnh thẳng. 
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(11) 51393 
(21) 1-2016-04700 (51) 7 A61L  15/22,  15/60 

(22) 04.05.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2015/029009    04.05.2015 (87) WO2015/171483 A1 12.11.2015 
(30) 61/988,379         05.05.2014      US 
(71) LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC.  (US) 

9911 Brecksville Road, Cleveland, Ohio 44141-3247, United States of America 
(72) Liliana A. MIINEA (US), Nancy S. MARCHANT (US), James R. BAXTER (US), Eric 

L. ROHR (US), Andrew CAMARDO (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Màng chứa polyme axit poly(acrylic) và chế phẩm 

polyuretan dẻo nhiệt, đồ băng bó vết thương và miếng thuốc 
cao chứa màng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng được tạo ra từ polyme axit poly(acrylic) được liên kết ngang 
và chế phẩm polyuretan dẻo nhiệt. Màng này thể hiện các tính chất hấp thụ chất lỏng và 
các tính chất cơ học tốt. Các màng này cung cấp các vật liệu hữu dụng cho các ứng dụng 
y tế và dược phẩm, chẳng hạn đồ băng bó vết thương và miếng thuốc cao chứa màng 
này.  
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(11) 51394 
(21) 1-2016-04702 (51) 7 A61F  13/15,  13/472,  13/49,  13/511

(22) 02.02.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/052854         02.02.2015 (87) WO2015/186376 A1 10.12.2015 
(30) 2014-117924         06.06.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.12.2016 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) WADA, Ichiro (JP), NAKASHITA, Masashi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút (1) mà bao gồm lớp thấm chất lỏng (2), lớp 
không thấm chất lỏng, lớp thấm hút (3), và nước thơm dạng gel (6), vật dụng thấm hút 
được đặc trưng là nước thơm dạng gel (6) bao gồm thể đàn hồi styren làm tác nhân tạo 
gel và hydrocacbon làm nước thơm, và trong đó, trong số nhiều vùng gel (8), khi xét đến 
ít nhất một phần của hai vùng gel liền kề (B), hai vùng gel liền kề (8) có hai điểm gần 
(13), điểm trong gian (14) mà được định vị ở giữa, hai điểm gần tương ứng điểm (15), 
và điểm trung gian tương ứng điểm (16) mà liên quan theo i), ii), và iii): i) góc tiếp xúc 
nước của cả hai trong số hai điểm gần (13) bằng 85o hoặc lớn hơn, ii) góc tiếp xúc nước 
ở điểm trung gian (14) lớn so với góc tiếp xúc nước ở hai điểm gần tương ứng điểm (15), 
và iii) sự chênh lệch của góc tiếp xúc nước của điểm trung gian (14) và góc tiếp xúc 
nước ở điểm trung gian tương ứng điểm (16) là lớn hơn -3o.  
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(22) 28.05.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/065344     28.05.2015 (87) WO2015/182686 03.12.2015 
(30) 2014-110432         28.05.2014      JP 
(71) 1. ASTELLAS PHARMA INC.  (JP) 

5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038411, Japan 
2. KOTOBUKI PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 
6351, Oaza-Sakaki, Sakaki-machi, Hanishina-gun, Nagano 3890697, Japan 

(72) KAWAGUCHI, Kenichi (JP), ISHIHATA, Akihiro (JP), INAGAKI, Yusuke (JP), 
TSUCHIYA, Kazuyuki (JP), HANADATE, Tadaatsu (JP), KANAI, Akira (JP), 
KAIZAWA, Hiroyuki (JP), KAZAMI, Junichi (JP), MORIKAWA, Hiroshi (JP), 
HIRAMOTO, Masashi (JP), ENJO, Kentaro (JP), TAKAMATSU, Hajime (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất pyridin và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) dưới đây, hoặc muối của nó: 
 

 
 
trong đó X, R1, R2, R3, R6 và RP là như được định nghĩa trong bản mô tả. Hợp chất này 
là thích hợp dùng cho dược phẩm, cụ thể là dược phẩm để điều trị chứng tiểu đêm. 
Các tác giả sáng chế cho ràng, việc ức chế hoạt tính ban đêm của leuxin aminopeptidaza 
nhau thai (P-LAP), tức là, aminopeptidaza phân giải AVP, sẽ duy trì và/hoặc làm tăng 
mức nồng độ AVP nội sinh để tăng cường tác dụng chống bài niệu, quá trình này sẽ góp 
phần làm giảm số lần đi tiểu ban đêm, và đã tiến hành nghiên cứu một cách rộng rãi các 
hợp chất mà chúng ức chế P-LAP. 
Kết quả, các tác giả sáng chế đã phát hiện ra rằng, các dẫn xuất axit (2R)-3-amino-2-
{[4-(pyridin được thế)-2-yl]metyl}-2-hydroxy-propanoic có hoạt tính ức chế P-LAP 
hiệu quả. Các tác giả sáng chế đã đánh giá về tác dụng chống bài tiết ở chuột được dùng 
no nước và đã phát hiện ra rằng, các hợp chất này làm tăng mức nồng độ AVP nội sinh 
bằng cách ức chế P-LAP và do đó, làm giảm sự sản xuất nước tiểu. Do đó, sáng chế đề 
cập đến các hợp chất được kỳ vọng để sử dụng làm dược phẩm để điều trị chứng tiểu 
đêm dựa vào sự ức chế P-LAP. 
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(86) PCT/IB2014/062073     09.06.2014 (87) WO2015/189654 17.12.2015 
(71) SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB  (SE) 

SE-811 81Sandviken, Sweden 
(72) HEWITT, Stephen, A. (GB), TARRES PUIT, Elena (ES), RIMBAU, Victor (ES) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dụng cụ tạo cổ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới dụng cụ tạo cổ để sản xuất các lon nước uống bằng kim loại, dụng 
cụ tạo cổ là cacbua gắn kết chứa (tính theo % khối lượng) từ 18% đến 63% WC; từ 21% 
đến 30% TiC; từ 0% đến 27% TiN; từ 0% đến 12% NbC; từ 0% đến 2% Cr3C2; từ 8% 
đến 14% Co và từ 0% đến 6% Ni. 
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(22) 09.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/KR2015/005792    09.06.2015 (87) WO2015/190809 17.12.2015 
(30) 10-2014-0069669         09.06.2014      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.12.2016 
(71) KOC SOLUTION CO., LTD.  (KR) 

(Munji-dong) 10-26 Expo-ro 339beon-gil, Yuseong-gu Daejeon 305-380, Republic of 
Korea 

(72) JANG, Dong Gyu (KR), ROH, Soo Gyun (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất thiol, phương pháp điều chế và chế phẩm trùng hợp 

chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất thiol và chế phẩm trùng hợp được chứa hợp chất này. Hợp 

chất thiol và chế phẩm trùng hợp được chứa hợp chất này theo sáng chế thích hợp để sản 
xuất các vật liệu dẻo từ uretan thỏa mãn cả chất lượng và hiệu quả kinh tế, và thích hợp 
để sản xuất, đặc biệt là, các vật liệu dẻo uretan cần có tính trong suốt không màu và đặc 
tính khúc xạ cao hoặc trung bình.  
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(11) 51398 
(21) 1-2016-04715 (51) 7 C03C  17/245,  17/34, E06B  3/66 
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(86) PCT/FR2015/051452     02.06.2015 (87) WO2015/185849 A1 10.12.2015 
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(71) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE  (FR) 

18 Avenue d'Alsace, F-92400 Courbevoie, France 
(72) MAILLET, Alexandre (FR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Kính chống nắng và kính nhiều lớp bao gồm kính này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kính chống nắng bao gồm nền, tốt hơn là nền kính, nền này được 
phủ một lớp phủ bằng vật liệu điện môi trên mỗi bề mặt của nó, trong đó mỗi lớp phủ 
này bao gồm lớp có thành phần chính là oxit titan hoặc cụm các lớp vật liệu điện môi 
hợp nhất thành lớp này, độ dày của các lớp có thành phần chính là oxit titan trong mỗi 
lớp phủ nằm trong khoảng từ 10 đến 70nm. Sáng chế còn đề cập đến kính nhiều lớp bao 
gồm kính nêu trên.  
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(30) 14171266.1          05.06.2014      EP 
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Via Palermo, 26/A, I-43100 Parma, Italy 
(72) ARMANI, Elisabetta (IT), AMARI, Gabriele (IT), CAPALDI, Carmelida (IT), 

BLACKABY, Wesley (GB), LINNEY, Ian (GB), VAN DE P¤EL, HervÐ (FR), 
BAKER-GLENN, Charles (GB), TRIVEDI, Naimisha (GB) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất aminoeste và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất aminoeste vừa là chất ức chế enzym phosphodiesteraza 4 
(PDE4 - phosphodiesterase 4) vừa là chất đối kháng thụ thể muscarin M3, phương pháp 
điều chế hợp chất này, dược phẩm chứa hợp chất này và hợp chất này hữu dụng để điều 
trị bệnh. 
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(21) 1-2016-04720 (51) 7 F21S  2/00, F21V  29/503,  29/65,  
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(86) PCT/JP2015/065758         01.06.2015 (87) WO2015/186658 10.12.2015 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.12.2016 
(71) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES MECHATRONICS SYSTEMS, LTD.  (JP) 

4-22, Wadamiya-dori 5-chome, Hyogo-ku, Kobe-shi, Hyogo 652-0863, Japan 
(72) KOJIMA Yohei (JP), NAKAO Kenta (JP), NAKAYAMA Hiroyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị chiếu sáng, hệ thống chụp ảnh xe có thiết bị này, và 

vỏ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chiếu sáng (2) bao gồm vỏ (20), bộ phận nguồn nhiệt (30) 

được bố trí bên trong vỏ (20) và bao gồm bộ phận nguồn sáng (210) sinh nhiệt, bộ trao 
đổi nhiệt (23) được tạo cấu hình để thực hiện trao đổi nhiệt giữa bên trong và bên ngoài 
của vỏ (20), và máng kỹ thuật (24) được bố trí bên trong vỏ (20) và trong đó hệ dây (C) 
được chứa bên trong máng kỹ thuật. Kênh dòng (F) đối diện bộ phận nguồn nhiệt (30) 
và bộ trao đổi nhiệt (23) và được tạo cấu hình để lưu thông chất lưu theo chiều chu vi 
của máng kỹ thuật (24) được tạo ra bên trong vỏ (20). 
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(11) 51401 
(21) 1-2016-04721 (51) 7 G06F  3/044,  3/041 

(22) 11.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/066821         11.06.2015 (87) WO2016/002461 07.01.2016 
(30) 2014-139170         04.07.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.12.2016 
(71) ALPS ELECTRIC CO., LTD.  (JP) 

1-7, Yukigaya-Otsukamachi, Ota-ku, Tokyo 145-8501, Japan 
(72) SATO, Kiyoshi (JP), TAKEUCHI, Masayoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị đầu vào và phương pháp chế tạo thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu vào trong đó các lớp điện cực thứ nhất và các lớp điện 
cực thứ hai được tạo ra trên một bề mặt của một nền để được cách điện với nhau và có 
thể được tạo ra theo các quy trình tương đối đơn giản và đề cập đến phương pháp chế tạo 
thiết bị đầu vào này. Các lớp điện cực thứ nhất (11) được tạo ra từ lớp ITO trên một bề 
mặt (10a) của nền (10), là một màng PET. Các bề mặt của các lớp điện cực thứ nhất (11) 
được che chắn bằng lớp cách điện (12) được tạo ra từ lớp bảo vệ màng khô hoặc tương 
tự. Các lớp điện cực thứ hai (13) được tạo ra trên bề mặt của lớp cách điện (12) theo một 
quy trình in. Lớp điện cực thứ hai (13) được tạo ra từ các dây nano dẫn điện hoặc các 
ống nano dẫn điện. Sau đó, các lớp nối dây thứ nhất (15) được đưa vào trạng thái dẫn 
điện với các lớp nối dây thứ nhất (11) và các lớp nối dây thứ hai (16) được đưa vào trạng 
thái dẫn điện với các lớp điện cực thứ hai (13) được tạo ra. 
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(11) 51402 
(21) 1-2016-04726 (51) 7 A24F  47/00 

(22) 19.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2015/063883    19.06.2015 (87) WO2015/197502 30.12.2015 
(30) 14173558.9         23.06.2014      EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) BATISTA, Rui Nuno (PT), BUEHLER, Frederic (CH) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hệ thống làm nứt vỡ và hệ thống tạo sol khí bao gồm hệ 

thống làm nứt vỡ này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống làm nứt vỡ và hệ thống tạo sol khí bao gồm hệ thống làm 

nứt vỡ này. Hệ thống làm nứt vỡ (100) bao gồm: ống thứ nhất (102) và ống thứ hai 
(104), trong đó ống thứ nhất và ống thứ hai được bố trí ăn khớp khi vận hành để định ra 
thể tích, trong đó ống thứ nhất và ống thứ hai có thể chuyển động so với nhau dọc theo 
đường dẫn chuyển động thứ nhất đến vị trí thứ hai, sao cho thể tích được định ra ở vị trí 
thứ nhất lớn hơn so với ở vị trí thứ hai, trong đó ống thứ nhất bao gồm bộ phận làm nứt 
vỡ thứ nhất, được bố trí ít nhất một phần bên trong ống thứ nhất, sao cho ở vị trí thứ 
nhất, bộ phận làm nứt vỡ thứ nhất được chứa hoàn toàn trong thể tích được định ra của 
ống thứ nhất và ống thứ hai, và trong đó ở vị trí thứ hai, bộ phận làm nứt vỡ thứ nhất nhô 
ra ít nhất một phần từ thể tích được định ra để làm nứt vờ vật chứa có ít nhất một nền tạo 
sol khí. 
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(72) LIST, Matthias (DE), GRIMM, Alexander (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp dùng để hàn hai chi tiết và cụm chi tiết kết hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp dùng để hàn hai chi tiết (1, 2), trong đó hai bề mặt 
ghép (3, 4) của hai chi tiết (1, 2) này kề sát với nhau được ép tỳ vào nhau bằng cách tác 
dụng lực (F), hai chi tiết (1, 2) được gia nhiệt. Theo sáng chế, được đề xuất rằng hai chi 
tiết (1, 2) được nung chảy nhờ nguồn nhiệt (11) trong vùng của hai bề mặt ghép (3, 4) 
trên phía đối mặt với nguồn nhiệt (11) chỉ trên một phần vùng theo chiều cao hoặc chiều 
dày của các chi tiết (1, 2). 
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27/00,  27/30, C08F  30/08,  230/08 
(22) 08.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/066500         08.06.2015 (87) WO2015/190441 17.12.2015 
(30) 2014-120461         11.06.2014      JP 
(71) NITTO DENKO CORPORATION  (JP) 

1-1-2, Shimohozumi, Ibaraki-shi, Osaka 5678680, Japan 
(72) SHIGETOMI, Ktyoe (JP), KANNO, Ryo (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tấm dính áp hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm dính áp hợp (10) bao gồm đế (12) và lớp dính áp hợp (14) được 
dát mỏng trên ít nhất một mặt của đế này. Lớp dính áp hợp (14) này chứa polyme 
(met)acrylie có trọng lượng phân tử trung bình khối nằm trong khoảng từ 10000 đến 
50000. Lực dính áp hợp, xuất hiện sau 30 phút tính từ thời điểm lớp dính áp hợp này 
được dán vào tấm ABS, là 1,0N/20mm hoặc nhỏ hơn, lực dính áp hợp, xuất hiện sau 24 
giờ tính từ thời điểm lớp dính áp hợp này được dán vào một tấm nhựa acryloniril 
butađien styren (ABS), là 2,5N/20mm hoặc nhỏ hơn, và lực dính áp hợp, xuất hiện sau 
30 phút ở 23oC tính từ thời điểm lớp dính áp hợp này được dán vào tấm ABS và sau đó 
được làm nóng ở 80oC trong 5 phút, là 6,5N/20mm hoặc lớn hơn.  
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(71) ROYAL DUYVIS WIENER B.V.  (NL) 

Schipperslaan 15, Koog aan de Zaan, NL-1541 KD, Netherlands 
(72) Hans HUIJBERS (NL) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Phương pháp và máy ép để tách khối cacao thành bơ cacao và 

bánh cacao 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp tách khối cacao thành bơ cacao và bánh cacao bằng máy 

ép (1) bao gồm một hoặc nhiều bộ phận ép (6), các bộ phận này bao gồm nồi (7) có 
khoang (8) để tiếp nhận khối cacao để được ép, bàn ép (9) được định vị ít nhất một phần 
trong khoang này (8), và ít nhất một bộ lọc (11) được bố trí ở phía trước của bàn ép (9) 
và hoặc ở phía bên của khoang (8) đối diện với bàn ép (9), phương pháp này bao gồm 
các bước nạp đầy khối cacao vào khoang hoặc các khoang (8), tạo ra áp lực trên các bộ 
phận ép (6) do đó ép bơ cacao qua các bộ lọc (11), giải phóng áp lực khỏi các bộ phận 
ép (6), và mở các nồi (7) để lấy các bánh cacao ra khỏi khoang hoặc các khoang (8). 
Trước khi giải phóng áp lực khỏi các bộ phận ép (6), bơ cacao được xúc sạch ra khỏi ít 
nhất các khoảng trống (13) ở sau các bộ lọc (11).  
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(11) 51406 
(21) 1-2016-04746 (51) 7 A61F  13/15,  13/472,  13/49,  13/511

(22) 03.02.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/052956     03.02.2015 (87) WO2015/186377 A1 10.12.2015 
(30) 2014-117947         06.06.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.12.2016 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) WADA, Ichiro (SR), NAKASHITA, Masashi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút và vải không dệt có chế phẩm gel trên bề 

mặt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút mà bao gồm trong bề mặt của nó chế phẩm gel 

có độ cứng vừa phải, tản ra và giải phóng thành phần hoạt tính theo cách được kiểm 
soát, và không bị dính nhớt. Vật dụng thấm hút (1) theo sáng chế bao gồm chế phẩm gel 
trong bề mặt phía da của tấm trên (2), chế phẩm gel bao gồm thể đàn hồi dẻo nhiệt trên 
cơ sở styren trọng lượng phân tử trung bình thấp (A1) và thể đàn hồi dẻo nhiệt trên cơ sở 
styren trọng lượng phân tử trung bình cao (A2) ở tỷ lệ khối lượng là (A1)/(A2) nằm 
trong khoảng từ 95/5 đến 50/50, mức độ phân tán (Mw/Mn) của trọng lượng phân tử 
trung bình nằm trong khoảng từ 1,25 đến 1,60. Đối với 100 phần theo khối lượng của 
thể đàn hồi dẻo nhiệt trên cơ sở styren (A), chế phẩm gel chứa 500 đến 4800 phần theo 
khối lượng của dầu hydrocacbon (B) có độ nhớt động học nằm trong khoảng từ 5 đến 
50mm2/giây ở 37,8oC và từ 20 đến 60 phần theo khối lượng của dầu silicon (C) có độ 
nhớt động học nằm trong khoảng từ 50 đến 200mm2/giây ở 25oC. Sáng chế cũng đề cập 
đến vải không dệt có chế phẩm gel trên bề mặt.  
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(11) 51407 
(21) 1-2016-04762 (51) 7 C08L  23/00, C08F  255/02, C08K  

5/54,  3/00 
(22) 06.03.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/KR2015/002183     06.03.2015 (87) WO2015/194740 23.12.2015 
(30) 10-2014-0075905          20.06.2014      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.12.2016 
(71) FINE CHEMICAL CO., LTD.  (KR) 

30-16, Seobu-ro 123beon-gil, Jinyeong-eup, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do 621-801, 
Republic of Korea 

(72) LEE, Sung Yull (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(54) Vật liệu đệm chèn đàn hồi dùng cho mảng cỏ nhân tạo và 

phương pháp sản xuất vật liệu này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu đệm chèn đàn hồi dùng cho mảng cỏ nhân tạo. Vật liệu 

đệm chèn đàn hồi được sản xuất bằng cách ép viên hợp phần chất đàn hồi bao gồm chất 
liên kết silan và hỗn hợp của nhựa nền có chứa copolyme olefin và chất độn vô cơ. Chất 
liên kết silan có trong chất phụ gia (admixture) với hỗn hợp. Theo cách khác, chất liên 
kết silan có thể được ghép lên copolyme olefin để cho phép sự liên kết chéo của 
copolyme olefin với sự có mặt của nước. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản 
xuất vật liệu đệm chèn đàn hồi dùng cho mảng cỏ nhân tạo, bao gồm: cung cấp hợp 
phần chất đàn hồi bao gồm chất liên kết silan và hỗn hợp nhựa nền có chứa copolyme 
olefin và chất độn vô cơ; nhào trộn hợp phần chất đàn hồi, và ép đùn và ép viên hợp 
phần chất đàn hồi đã được nhào trộn.  
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(72) ZVEJNIECE, Liga (LV), DAMBROVA, Maija (LV), VEINBERGS, Grigorijs (LV), 

VORONA, Maksims (LV), KALVINS, Ivars (LV) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Dược phẩm dùng để phòng ngừa và điều trị bệnh liên quan đến 

men tổng hợp nitơ ôxit cảm ứng nâng cao 
  (57)   Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa hoạt chất (4R)-2-(4-phenyl-2-oxopyrolidin-1-

yl)axetamit dùng để điều trị tình trạng bệnh lý, bao gồm bệnh nhiễm khuẩn huyết và 
bệnh thần kinh ngoại biên, đặc trưng bởi sự biểu hiện quá mức của gen iNOS (inducible 
nitric oxide synthase - men tổng hợp nitơ oxit cảm ứng). 
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(11) 51409 
(21) 1-2016-04766 (51) 7 C07D  417/14, A61K  31/497, A61P  

13/02,  13/10,  43/00 
(22) 05.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/066321        05.06.2015 (87) WO2015/186821 A1 10.12.2015 
(30) 2014-118046        06.06.2014      JP 
(71) ASTELLAS PHARMA INC.  (JP) 

5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038411, Japan 
(72) TAKAHASHI, Taisuke (JP), KOIKE, Takanori (JP), NEGORO, Kenji (JP), TANAKA, 

Hiroaki (JP), MAEDA, Jun (JP), YOKOYAMA, Kazuhiro (JP), TAKAMATSU, 
Hajime (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất 2-axylaminothiazol hoặc muối của chúng và dược 

phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất hữu ích có tác dụng làm thành phần hoạt tính để bào chế 

dược phẩm để ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh rối loạn phần lưu trữ nước tiểu, rối loạn tiểu 
tiện, rối loạn đường tiểu dưới, và các bệnh tương tự. Sáng chế cũng đề cập đến dược 
phẩm chứa hợp chất này hoặc muối của chúng. Các tác giả sáng chế đã phát hiện ra rằng 
hợp chất thiazol được thế bởi pyrazinylcarbonylamin ở vị trí 2 có tác dụng làm chất điều 
biến dị thể thụ thể dương M3 muscarin hữu ích và được dùng làm tác nhân để ngăn ngừa 
hoặc điều trị các bệnh liên quan đến bàng quang/đường tiết niệu kết hợp với sự co thắt 
bàng quang qua thụ thể M3 muscarin, nhờ đó sáng chế được hoàn thành. Hợp chất 2-
axylaminthiazol hoặc muối của chúng theo sáng chế được dùng làm chất để ngăn ngừa 
hoặc điều trị các bệnh liên quan đến bàng quang/đường tiết niệu kết hợp với sự co thắt 
bàng quang qua thụ thể M3 muscarin, ví dụ rối loạn tiểu tiện như bàng quang kém hoạt 
động. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp điều chế hợp chất pyridin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất pyridin có công thức (1) mà hữu 
ích như thuốc diệt côn trùng bằng hợp chất phản ứng có công thức (2) và hợp chất có 
công thức (3). (Trong công thức, L1 là nguyên tử halogen; R2, R3, R4, R5, và R6 là các 
nhóm mạch hydrocarbon, v.v., có từ 1 đến 6 các nguyên tử cacbon tùy ý được thế bởi 
các nguyên tử flo. A1 là -NR7-, nguyên tử oxy, hoặc nguyên tử lưu huỳnh; A2 là nguyên 
tử nitơ hoặc =CR8-, R7 và R8 là các nhóm mạch hydrocarbon C1-6 hoặc các nguyên tử 
hydro. M+ là ion natri, ion kali, hoặc ion liti.)  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất kết cấu trên thành phần đế 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất kết cấu được in 3 chiều trên thành phần đế 
(610), trong đó phương pháp này bao gồm bước ép đùn nguyên liệu qua vòi (116) trong 
khi di chuyển vòi thẳng đứng. Nguyên liệu được ép đùn chảy từ vòi và dàn trải ra phía 
ngoài khi tiếp xúc với phần nằm dưới của nguyên liệu. Quá trình dàn trải ra phía ngoài 
của nguyên liệu được điều khiển để tạo ra hình học mong muốn đối với kết cấu được in 
3 chiều. Thiết bị cảm biến quang học (416) có thể tạo ra thông tin phản hồi để điều 
khiển quá trình dàn trải ra ngoài của nguyên liệu này. Bằng cách sử dụng thành phần 
đúc, các kết cấu với phần được neo (1200) kéo dài qua phần hở trong thành phần đế có 
thể được tạo ra.  
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(72) FURUKAWA Shinya (JP), OKAMOTO Junichi (JP), HATTORI Yasunori (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Tấm thép mạ hợp kim nhôm nhúng nóng có đặc tính dễ gia công

  (57)     Sáng chế được đề xuất để cải thiện đặc tính chống mòn do ma sát của lớp mạ hợp kim 
nhôm nhúng nóng của tấm thép mạ hợp kim nhôm nhúng nóng. Cụ thể hơn, sáng chế đề 
cập tới tấm thép mạ hợp kim nhôm nhúng nóng có đặc tính dễ gia công có lớp mạ hợp 
kim nhôm nhúng nóng với thành phần chứa Si với lượng từ 1,0 tới 12,0% trọng lượng và 
B với lượng từ 0,002 tới 0,080% trọng lượng và được tạo ra trên bề mặt của tấm thép 
nền, lớp mạ này có tỷ số IMAX/I0 lớn hơn hoặc bằng 2,0 khi được đo bằng kỹ thuật phân 
tích độ sâu GDS (phép trắc phổ phát xạ quang học phóng điện phát sáng) từ bề mặt 
ngoài cùng theo chiều sâu vào lớp mạ, trong đó IMAX là cường độ phát hiện lớn nhất của 

B ở các vùng với độ sâu mạ phun từ 0 tới 1,0m, và I0 là cường độ phát hiện trung bình 

của B trong phạm vi độ sâu mạ phun từ 1,0 tới 5,0m.  
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(72) SILVESTRINI, Patrick (CH) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hệ thống tạo sol khí, vật dụng tạo sol khí bao gồm hộp chứa, 

thiết bị tạo sol khí và phương pháp điều chỉnh hóa học lượng 
pháp của phản ứng giữa hơi nicotin và hơi axit lactic trong hệ 
thống tạo sol khí để tạo ra sol khí tại chỗ bao gồm các hạt 
muối chứa axit lactat nicotin  

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tạo sol khí bao gồm: nguồn nicotin (8), nguồn axit lactic 
(10); và bộ phận làm nóng đơn (14) được tạo kết cấu để làm nóng cả nguồn nicotin (8) 
và nguồn axit lactic (10). Hệ thống tạo sol khí tốt hơn là bao gồm: vật dụng tạo sol khí 
(2) bao gồm hộp chứa (6) mà bao gồm ngăn thứ nhất chứa nguồn nicotin (8) và ngăn thứ 
hai chứa nguồn axit lactic (10); và thiết bị tạo sol khí (4) bao gồm bộ phận làm nóng 
đơn (14). Hộp chứa (6) tốt hơn là bao gồm khoang (18) để nhận bộ phận làm nóng đơn 
(14) của thiết bị tạo sol khí (4). Sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều chỉnh hóa 
học lượng pháp của phản ứng giữa hơi nicotin và hơi axit lactic trong hệ thống tạo sol 
khí để tạo ra sol khí tại chỗ bao gồm các hạt muối chứa axit lactat nicotin.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý khung tổn thất 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị xử lý khung tổn thất, trong đó phương pháp xử 
lý khung thất lạc gồm: xác định tín hiệu băng cao ban đầu của khung thất lạc hiện tại; 
xác định độ khuếch đại của khung thất lạc hiện tại; xác định thông tin điều chỉnh độ 
khuếch đại của khung thất lạc hiện tại, trong đó thông tin điều chỉnh độ khuếch đại gồm 
ít nhất một trong các tham số sau: lớp của khung, độ nghiêng phổ tín hiệu băng thấp của 
khung, năng lượng tín hiệu băng thấp của khung, và số lượng khung tổn thất liên tiếp, 
trong đó số lượng khung tổn thất liên tiếp là số lượng khung liên tiếp bị tổn thất cho đến 
khung tổn thất hiện tại; điều chỉnh độ khuếch đại của khung tổn thất hiện tại theo thông 
tin điều chỉnh độ khuếch đại, để thu được độ khuếch đại được điều chỉnh của khung tổn 
thất hiện tại; và điều chỉnh tín hiệu băng cao ban đầu theo độ khuếch đại được điều 
chỉnh, để thu được tín hiệu băng cao của khung tổn thất hiện tại. Phương pháp và thiết bị 
xử lý khung tổn thất theo các phương án thực hiện sáng chế được sử dụng để cải thiện 
hiệu năng trong việc phục hồi khung tổn thất của tín hiệu âm thanh. 
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(11) 51415 
(21) 1-2016-04806 (51) 7 C07D  471/04, A61K  31/4375, A61P  

35/02 
(22) 15.12.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/IN2014/000777    15.12.2014 (87) WO2015/186137 10.12.2015 
(30) 2781/CHE/2014         06.06.2014      IN 
(71) NATCO PHARMA LIMITED  (IN) 

Natco House, Road No.2, Banjara Hills, Telangana, Hyderabad 500034, India 
(72) KOMPELLA, Amala (IN), GAMPA, Venugopala Krishna (IN), GANGANAMONI, 

Srinivasulu (IN), SIRIGIREDDY, Balakrishna Reddy (IN), ADIBHATLA, Kali Satya 
Bhujanga Rao (IN), NANNAPANENI, Venkaiah Chowdary (IN) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất 1H-1,8-naphtyridin-2-on có tác dụng chống tăng sinh, 

quy trình điều chế và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất chống tăng sinh 1H-1,8-naphtyridin-2-on có công thức 

chung (I) và muối dược dụng của chúng: 
 

 
(I) 

 

trong đó các nhóm biến thiên được xác định trong ban phần mô tả. Hợp chất theo sáng 
chế được sử dụng để điều trị các rối loạn liên quan đến sự ức chế tyrosin kinaza ở động 
vật máu nóng và có thể khắc phục được tình trạng kháng thuốc do imatinib gây ra. Sáng 
chế cũng đề cập đến quy trình điều chế hợp chất này. 
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(11) 51416 
(21) 1-2016-04809 (51) 7 A23L  2/00,  1/30, A61K  9/08,  

31/19,  31/194,  31/375,  33/14, A61P  
3/12, A23L  1/304 

(22) 23.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/067966         23.06.2015 (87) WO2015/199053 30.12.2015 
(30) 2014-128365         23.06.2014      JP 
(71) SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED  (JP) 

3-1-1, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031, Japan 
(72) KOIKE, Rina (JP), IGARASHI, Masanori (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đồ uống đóng gói chứa natri 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ uống đóng gói chứa natri có bổ sung axit lauric dễ uống do độ 
nhớt, độ đắng và các khó chịu khác do natri có trong đồ uống gây ra được giảm. Đồ 
uống này không chỉ cho phép bổ sung nhanh nước, hydratcacbon và muối nhằm chống 
lại tình trạng say nóng mà còn dễ uống. Nhận thấy rằng độ nhớt, độ đắng, dư vị và 
hương vị khó chịu do natri gây ra có thể giảm bằng cách bổ sung nước dừa. Còn thấy 
rằng axit lauric là axit béo có nhiều trong nước dừa, có tác dụng làm giảm độ nhớt, độ 
đắng và các khó chịu do natri gây ra. 
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(11) 51417 
(21) 1-2016-04813 (51) 7 H04W 52/02, H04M 1/725 

(22) 12.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/CN2015/081314     12.06.2015 (87) WO2016/197383 15.12.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.12.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.   (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China  

(72) GUI, Yonglin (CN), LIN, Haifeng (CN), ZHAO, Yang (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp điều khiển việc tiêu thụ công suất cho thiết bị có 

thể đeo được và thiết bị có thể đeo được 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển việc tiêu thụ công suất cho thiết bị có thể 

đeo được, và thiết bị có thể đeo được. Phương pháp bao gồm các bước: thư, khi môđem 
của thiết bị có thể đeo được ở trạng thái ngắt, thông tin dịch vụ truyền thông không dây 
từ xa được truyền bởi thiết bị đầu cuối bằng các kỹ thuật truyền thông tầm ngắn; hoặc 
thu, bởi thiết bị có thể đeo được khi môđem của thiết bị có thể đeo được ở trạng thái bật, 
nội dung, được gửi bởi thiết bị mạng, của dịch vụ truyền thông không dây từ xa. Với 
phương pháp được đề xuất trong sáng chế, thời gian chờ của thiết bị có thể đeo được 
được kéo dài. 
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(11) 51418 
(21) 1-2016-04841 (51) 7 H01M  4/525, C01B  25/45, C01G  

53/00, H01M  4/505,  4/58 
(22) 01.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/065744         01.06.2015 (87) WO2015/190334 17.12.2015 
(30) 2014-120185         11.06.2014      JP 
(71) TORAY INDUSTRIES, INC.  (JP) 

1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038666, Japan 
(72) KAWAMURA, Hiroaki (JP), TABAYASHI, Miyuki (JP), KUBOTA, Yasuo (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất hạt nguyên liệu hoạt tính dùng cho pin 

ion lithi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất hạt nguyên liệu hoạt tính dùng cho pin ion 

lithi, phương pháp này bao gồm các bước: phun nhiều dung dịch nguyên liệu thô vào 
các kênh cấp nguyên liệu thô tương ứng dưới áp suất nằm trong khoảng từ 0,3 đến 500 
MPa, các dung dịch này có khả năng gây ra phản ứng hóa học khi được trộn, nhờ đó sản 
xuất hạt nguyên liệu hoạt tính dùng cho pin ion lithi hoặc hạt tiền chất nguyên liệu hoạt 
tính dùng cho pin ion lithi; và trộn nhiều dung dịch nguyên liệu thô tại vị trí hợp lưu của 
các kênh cấp nguyên liệu thô để gây ra phản ứng hóa học, nhờ đó sản xuất liên tục hạt 
nguyên liệu hoạt tính dùng cho pin ion lithi hoặc sản xuất hạt tiền chất nguyên liệu hoạt 
tính dùng cho pin ion lithi. 
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(11) 51419 
(21) 1-2016-04843 (51) 7 G06F  1/16 

(22) 24.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/KR2015/006398     24.06.2015 (87) WO2015/199427 30.12.2015 
(30) 10-2014-0076939          24.06.2014      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.12.2016 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, Republic of Korea 
(72) KO, Jae-Hun (KR), KIM, Ji-Seon (KR), KIM, Jung-Hyun (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị dễ uốn và cơ cấu gập của thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị dễ uốn và cơ cấu gập của thiết bị này. Thiết bị dễ uốn theo 
sáng chế bao gồm thân chính, màn hình dễ uốn được cố định vào bề mặt thứ nhất của 
thân chính, và tấm che được liên kết với thân chính sao cho đối diện với bề mặt thứ hai 
của thân chính, trong đó bề mặt thứ hai của thân chính đối diện với bề mặt thứ nhất của 
thân chính, vì thế khi thân chính được uốn cong hoặc được gập, tấm che di chuyển so 
với bề mặt thứ hai của thân chính nhằm bù với chênh lệch về độ dài được tạo ra khi thân 
chính được uốn cong hoặc được gập. 
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(11) 51420 
(21) 1-2016-04845 (51) 7 B23C  5/20,  5/06,  5/16,  5/24 

(22) 22.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/067905         22.06.2015 (87) WO2016/006425 A1 14.01.2016 
(30) 2014-142238         10.07.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.12.2016 
(71) SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL CORP.  (JP) 

1-1, Koyakita 1-chome, Itami-shi, Hyogo 664-0016, Japan 
(72) KOIKE, Yusuke (JP), MATSUBARA, Kouki (JP), TAMURA, Takumi (JP), MAETA, 

Atsuhiko (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Mảnh lưỡi cắt và dao phay mặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mảnh lưỡi cắt bao gồm mép cắt (4) được tạo ra bởi rãnh giao nhau 
giữa mặt nghiêng (5) và mặt bên (6), mép cắt bao gồm mép cắt chính (4a), mép cắt 
phẳng (4c), và mép vát (4b) được bố trí giữa mép cắt chính và mép cắt phẳng, trong đó 
trong hình chiếu trực diện của mặt bên gần mép cắt phẳng, tỷ lệ của chiều dài diện tích 
lắp đặt L2 của mép vát với chiều dài diện tích lắp đặt L3 của mép cắt chính là L2 : L3 = 

từ 2 : 8 đến 5 : 5, và góc nghiêng 1 của mép vát (4b) đối với mép cắt phẳng (4c) và góc 

nghiêng 2 của mép cắt chính (4a) đối với mép cắt phẳng (4c) được thiết lập để có mối 

liên hệ 1 < 2. 
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(11) 51421 
(21) 1-2016-04872 (51) 7 G10L  19/08,  21/007 

(22) 20.03.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/CN2015/074704     20.03.2015 (87) WO2015/196835 30.12.2015 
(30) 201410294752.3          26.06.2014      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.12.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.   (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China  

(72) WANG, Bin (CN), LIU, Zexin  (CN), MIAO, Lei  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị giải mã/mã hóa 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp, thiết bị, và hệ thống mã hóa/giải mã. Theo phương pháp 
mã hóa, xử lý chỉnh giảm (de-emphasis-processed) được thực hiện trên tín hiệu băng 
toàn phần nhờ sử dụng tham số chỉnh giảm được xác định theo hệ số đặc trưng của tín 
hiệu âm thanh đầu vào, và sau đó tín hiệu băng toàn phần được mã hóa và được gửi đến 
bộ giải mã, sao cho bộ giải mã thực hiện xử lý giải mã chỉnh giảm tương ứng trên tín 
hiệu băng toàn phần theo hệ số đặc trưng của tín hiệu âm thanh đầu vào và khôi phục tín 
hiệu âm thanh đầu vào. Điều này giải quyết vấn đề theo giải pháp kỹ thuật đã biết là 
việc tín hiệu âm thanh được khôi phục bởi bộ giải mã có xu hướng làm méo tín hiệu, và 
triển khai xử lý chỉnh giảm thích ứng trên tín hiệu băng toàn phần theo hệ số đặc trưng 
của tín hiệu âm thanh để tăng cường hiệu quả mã hóa, sao cho tín hiệu âm thanh đầu 
vào được khôi phục bởi bộ giải mã có độ trung thực tương đối cao và gần hơn với tín 
hiệu gốc. 
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(11) 51422 
(21) 1-2016-04873 (51) 7 C12N  1/21, C12R  1/12, C12P  

13/06 
(22) 05.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/KR2015/005659     05.06.2015 (87) WO2015/186990  10.12.2015 
(30) 10-2014-0068613          05.06.2014      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.12.2016 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  (KR) 

330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 100-400, Republic of Korea 
(72) BAE, Jee Yeon (KR), KIM, Hyun Ah (KR), SHIN, Yong Uk (KR), KIM, So Young 

(KR), KIM, Sang Kyoum (KR), NA, Kwang Ho (KR), SEO, Ju Hee  (KR), SON, Sung 
Kwang (KR), YOO, Hye Ryun (KR), CHOI, Jin Geun (KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vi sinh vật sản sinh O-axetyl-homoserin và phương pháp sản 

xuất O-axetyl-homoserin bằng cách sử dụng vi sinh vật này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vi sinh vật sản sinh O-axetyl-homoserin với hiệu suất cao và 

phương pháp sản xuất O-axetyl-homoserin và L-methionin bằng cách sử dụng vi sinh 
vật này. Sáng chế đề cập đến vi sinh vật sản sinh O-axetyl-homoserin có hoạt tính 
protein gia tăng mà dự đoán được khả năng sinh ra O-axetyl-homoserin, và phương pháp 
sản xuất O-axetyl-homoserin và L-methionin bằng cách sử dụng vi sinh vật này.  
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(11) 51423 
(21) 1-2016-04874 (51) 7 G01M  11/02 

(22) 26.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/CN2015/082496     26.06.2015 (87) WO2015/197019 A1 30.12.2015 
(30) 201410302056.2          27.06.2014      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.12.2016 
(71) QINGDAO GOERTEK TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

5F, No. 3 Building Fortune Center, No. 18 Qinling Road, Laoshan District, Qingdao 
City, Shandong 266061, China 

(72) CHEN, Xingyi (CN), XU, Jianjun (CN), NIU, Xiliang  (CN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống đo độ biến dạng của ống kính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đo độ biến dạng của ống kính bao gồm các bước: 
cung cấp thẻ thử nghiệm có mẫu ma trận điểm gồm các điểm K x N, trong đó K và N 
đều là các số tự nhiên (110); thu được hình ảnh bị biến dạng của thẻ thử nghiệm sau khi 
bị làm biến dạng bởi ống kính (120); thiết lập hệ tọa độ phẳng cho hình ảnh bị biến 
dạng bằng cách sử dụng một điểm ở góc trên, bên trái của hình ảnh bị biến dạng làm 
gốc tọa độ, hướng về phía bên phải từ gốc tọa độ là chiều dương của trục X, và hướng 
xuống dưới từ gốc tọa độ là chiều dương của trục Y (130); định vị điểm trung tâm của 
hình ảnh bị biến dạng và tất cả các điểm không ở trung tâm bằng cách quét và tìm kiếm, 
và xác định các giá trị tọa độ của điểm trung tâm và tất cả các điểm không ở trung tâm 
trên hệ tọa độ phẳng (140); và tính toán mức độ biến dạng của hình ảnh bị biến dạng 
bằng cách sử dụng các giá trị tọa độ của điểm trung tâm và tất cả các điểm không ở 
trung tâm theo phương trình tính toán mức độ biến dạng của hình ảnh bị biến dạng, nhờ 
đó thu được độ biến dạng của ống kính (150). Sáng chế cũng đề cập đến hệ thống đo độ 
biến đạng của ống kính. Phương pháp đo và hệ thống đo theo sáng chế giúp thúc đẩy tốc 
độ xử lý hình ảnh và cải thiện độ chính xác trong việc đo mức độ biến dạng của ống 
kính.  
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(11) 51424 
(21) 1-2016-04876 (51) 7 G01S  19/07,  19/40,  19/43 

(22) 16.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/067251          16.06.2015 (87) WO2015/194527 A1 23.12.2015 
(30) 2014-124095          17.06.2014      JP 

PCT/JP2014/079050 31.10.2014 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.12.2016 
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION   (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310 Japan  
(72) SAITO, Masayuki (JP), MIYA, Masakazu (JP), SATO, Yuki (JP), FUJITA, Seigo (JP), 

TERAO, Kazuhiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị biến đổi và vật ghi đọc được bằng máy tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị biến đổi thông tin hiệu chỉnh định vị có trong bản tin SSR 
(State space Representation - biểu diễn không gian trạng thái) như được định nghĩa bởi 
“chuẩn RTCM 10403.2” thành thông tin hiệu chỉnh định vị phù hợp với chuẩn “RTCM 
10402.3”. Thiết bị biến đổi (103) bao gồm bộ xử lý tính toán (110 đến 150) để thu các 
loại thông tin hiệu chỉnh định vị phù hợp với “chuẩn RTCM 10403.2”, vị trí gần đúng là 
kết quả định vị, và vị trí vệ tinh của vệ tinh truyền thông tin định vị để dựa vào đó vị trí 
gần đúng được tính toán, và dựa vào các loại thông tin hiệu chỉnh định vị, vị trí gần 
đúng, và vị trí vệ tinh đã thu được, tạo các đoạn dữ liệu thành phần, như CLR (lượng 
hiệu chỉnh đồng hồ vệ tinh) và ORB (lượng hiệu chỉnh quỹ đạo vệ tinh), là các thành 
phần được sử dụng để tạo các loại thông tin hiệu chỉnh định vị phù hợp với chuẩn 
“RTCM 10402.3”, bằng cách tính toán, và bộ tính toán biến đổi (180) để tạo các loại 
thông tin hiệu chỉnh định vị phù hợp với chuẩn “RTCM 10402.3”, dựa vào các đoạn dữ 
liệu thành phần. 
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(11) 51425 
(21) 1-2016-04882 (51) 7 H01R  9/05 

(22) 01.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2015/033455    01.06.2015 (87) WO2015/195302 A1 23.12.2015 
(30) 62/012,505         16.06.2014      US 
(71) OMEGA FLEX, INC.  (US) 

213 Court Street Suite 1001 Middletown, Connectiout 06457, United States of America
(72) RIVEST, Dean W. (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bộ nối để sử dụng với cáp bọc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ nối để sử dụng với cáp được chứa trong ống kim loại uốn sóng, 
bộ nối bao gồm đầu nối có đường dẫn bên trong theo chiều dọc để nhận cáp; thân được 
ghép đến đầu nối; chi tiết làm kín bên trong được đặt giữa đầu nối và thân, chi tiết làm 
kín bên trong được bố trí theo hướng vòng tròn quanh cáp; đai ốc được ghép vào thân; 
và chi tiết làm kín được đặt giữa đai ốc và thân, chi tiết làm kín dùng cho vị trí ở phần 
lõm của ống kim loại uốn sóng để nén một phần của ống kim loại uốn sóng giữa chi tiết 
làm kín và thân. 
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(11) 51426 
(21) 1-2016-04883 (51) 7 A61F  13/49,  13/56 

(22) 20.02.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/054720         20.02.2015 (87) WO2015/182179 A1 03.12.2015 
(30) 2014-108924         27.05.2014      JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182 Kinseichoshimobun, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) MIYAKE, Maki (JP), ISOGAI, Tomomi (JP), SAKAGUCHI, Satoru (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tã lót dùng một lần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tã lót dùng một lần (1) dùng cho trẻ nhỏ có trọng lượng bằng hoặc 
nhỏ hơn 3000g, tã lót dùng một lần này bao gồm: các cánh bên (14); cặp băng cài (30) 
được tạo ra với các cánh bên (14); và khu vực đích (29) mà gắn chặt được với các băng 
cài (30). Một trong các băng cài (30), của cặp băng cài (30), gắn chặt được theo cách 
xếp chồng với các băng cài (30) khác. Trong trường hợp mà lực gài vào của khu vực 
đích (29) và một trong các băng cài (30) là P1, và lực gài vào của một trong các băng cài 
(30) và của các băng cài (30) khác là P2, mối tương quan là P1 > P2 > 0,1N/10mm. 
Trong trường hợp mà cặp băng cài (30) được xếp chồng ở trạng thái mà các tâm của các 
băng cài (30) theo hướng chiều rộng dải được khớp vào, băng cài (30) trên gắn được vào 
khu vực đích (29), ở cả hai phía của băng cài (30) trên ôm cả hai phía qua phần đầu của 
băng cài (30) dưới theo hướng chiều rộng dải. 
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(11) 51427 
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(22) 14.12.2016 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.12.2016 
(71) Công ty TNHH Cơ khí Công Nông nghiệp Bùi Văn Ngọ  (VN) 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
(72) Bùi Trọng Tín (VN) 
(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 
(54) Bộ phận phun keo hai mặt cạnh dán nhau dùng cho máy nối 

ngang ván lạng 
  (57)     Bộ phận phun keo hai mặt cạnh dán nhau dùng cho máy nối ngang ván lạng theo sáng 

chế gồm thanh dẫn (1) và bộ bơm phun keo (2), trong đó bộ bơm phun keo (2) có cấu 
tạo bao gồm: xi lanh chứa keo (2.1), pít tông bơm keo (2.2), xi lanh khí bơm keo (2.3), 
đầu dưới xi lanh chứa keo bịt kín có lỗ ngang dẫn keo qua van phun keo (2.5) có cấu tạo 
gồm thân van (2.5.1), lưỡi phun keo (2.5.2) có khe dẫn keo ở giữa, liền dưới khe dẫn keo 
là khe phun keo ở gần cuối đầu lưỡi phun keo có thể hạ xuống và nâng lên khỏi đầu 
dưới thân van trong quá trình phun bôi 
keo, đuôi lưỡi phun keo phía trên nhô 
cao qua khỏi đầu trên thân van được bắt 
dính vào ắc xi lanh khí van phun keo 
điều khiển trượt lên xuống theo hành 
trình. Thanh hạ nhiệt (2.6) được làm 
lạnh bằng sự luân chuyển của nước 
lạnh từ 10 đến 20 độ C, mặt ngoài gắn 
áp sát vào thân van (2.5.1) và mặt còn 
lại gắn vào khung trượt (2.7.1) của bộ 
trượt (2.7) liên kết với đế trượt (2.7.2) 
nhờ xi lanh khí trượt (2.7.3), một cơ 
cấu chỉnh tịnh tiến theo chiều đứng với 
tay vặn (2.7.5) giữa khung trượt với tấm 
trượt (2.7.4) có bắt xi lanh khí van phun 
keo (2.5.3) để liên kết và điều chỉnh 
hành trình lưỡi phun keo. Thanh dẫn (1) 
có hai khe dẫn hai bên, phần sau đoạn 
nẹp bôi keo (1.2) không có vách ngăn 
(1.1) có một khoảng trống hình chữ 
nhật khớp với tiết diện thân van (2.5.1) 
hạ xuống, và một khoảng trống hình 
chữ nhật ở ngay dưới vị trí đầu lưỡi 
phun keo hạ xuống, bề dầy vách ngăn 
thanh dẫn lớn hơn bề dầy lưỡi phun keo 
và khoảng chênh lệch trên chia đều mỗi 
bên cũng chính là bề dầy lớp keo được 
phun lên hai mặt cạnh dán nhau của 
ván lạng. 
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13/514 
(22) 30.05.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2014/064383         30.05.2014 (87) WO2015/005014 A1 15.01.2015 
(30) 2014-109253         27.05.2014      JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) NAGAI, Takahito (JP), ICHIKAWA, Makoto (JP), MORI, Kazutaka (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng để mặc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng để mặc được trang bị phương tiện cài có khả năng duy trì 
độ bền cài được xác định trước thậm trí nếu thao tác cài được lặp lại. Vật dụng để mặc 
(10) bao gồm phương tiện cài (16) và tấm ngoài (30) thích hợp để gắn kết tháo ra được 
với phương tiện cài. Tấm ngoài được tạo thành từ xơ sợi tổng hợp dẻo nhiệt (90) và có 
nhiều vùng làm kín bằng nhiệt thứ nhất (31) và nhiều vùng làm kín bằng nhiệt thứ hai 
(32), trong đó vùng làm kín bằng nhiệt thứ nhất và vùng làm kín bằng nhiệt thứ hai (31, 
32) được tạo khác nhau. Xơ sợi tổng hợp chứa xơ sợi không kết hợp (92) cơ bản là 
không có nếp gấp và xơ sợi kết hợp (91) có nếp gấp so với xơ sợi không kết hợp. Phần 
lớp ngoài (94) của tấm ngoài không chứa xơ sợi kết hợp.  
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(11) 51429 
(21) 1-2016-04906 (51) 7 A61F  13/49,  13/514,  13/56 

(22) 05.03.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/056509         05.03.2015 (87) WO2015/182204 A1 03.12.2015 
(30) 2014-108933         27.05.2014      JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182 Kinseichoshimobun, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) SAKAGUCHI, Satoru (JP), ISOGAI, Tomomi (JP), MIYAKE, Maki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tã lót dùng một lần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tã lót dùng một lần, tã lót này bao gồm vùng phía trước nằm ở phía 
của phần eo trước so với tâm của tã lót dùng một lần theo hướng chiều dọc của sản 
phẩm, và nằm ở gần hơn với tâm theo hướng chiều dọc của sản phẩm so với vùng đích; 
vùng mang màu được đề xuất ở vùng phía trước và có thể nhận thấy được bằng mắt; và 
vùng màu trắng mà nằm ở vị trí mà gần với da của người mặc hơn so với vùng phía 
trước, và qua đó màu da của người mặc được truyền ở tỷ lệ truyền được xác định trước. 
Khi vùng mang màu được chia thành vùng thứ nhất và vùng thứ hai, diện tích của vùng 
thứ nhất là lớn hơn so với diện tích của vùng thứ hai; vùng thứ nhất được tạo màu với 
màu được xác định trước theo hướng dẫn về màu PANTONE (R), và vùng thứ hai được 
tạo màu với màu khác ngoại trừ màu được xác định trước.  
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(86) PCT/JP2014/064506         30.05.2014 (87) WO2015/181978 A1 03.12.2015 
(71) 1. SUNTORY HOLDINGS LIMITED  (JP) 

1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5308203 Japan 
2. SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED  (JP) 
1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040031 Japan 

(72) KOBAYASHI Toshiya (JP), TAKANO Riki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Miệng vật chứa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến miệng vật chứa được tạo ra có trọng lượng nhẹ trong khi đảm bảo 
khả năng đóng kín tốt. Miệng vật chứa (11) theo sáng chế gồm, trên mặt chu vi trong 
của nó, phần thành mỏng (11b) kéo dài hơn từ một vị trí trên phía đầu dẫn so với phần 
được tiếp xúc bởi vòng trong (24) khi nắp (20) được lắp khít, tới đầu dẫn. Phần thành 
mỏng (11b) gồm ít nhất phần thành mỏng thứ nhất (11b1) được tạo ra trên phía gốc và 
phần thành mỏng thứ hai (11b2) được tạo ra trên phía đầu dẫn và có hình dạng khác với 
phần thành mỏng thứ nhất (11b1). Phần thành mỏng thứ nhất (11b1) được tạo ra là mặt 
cong mà lồi về phía bên trong. 
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(11) 51431 
(21) 1-2016-04927 (51) 7 F16B  12/12, A47B  61/00,  47/00 

(22) 09.07.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/SE2015/050810    09.07.2015 (87) WO2016/007082 A1 14.01.2016 
(30) 1450891-5         11.07.2014      SE 
(71) VALINGE INNOVATION AB  (SE) 

Prastavagen 513, SE-263 65 VIKEN, Sweden 
(72) Peter DERELOV (SE), Hans BRANNSTROM (SE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Thiết bị nối bao gồm tấm và thanh trượt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị nối bao gồm tấm (8) và thanh trượt (1), như một thanh trượt 
của tủ ngăn kéo. Thanh trượt có bề mặt thứ nhất (15) và tấm có bề mặt thứ hai (16), 
thanh trượt lắp được với tấm với bề mặt thứ nhất (15) hướng vào bề mặt thứ hai (16). Bề 
mặt thứ hai (16) được bố trí rãnh gài (10) và rãnh di chuyển (9) có dạng dài. Góc thứ 
nhất (20), giữa bề mặt thứ hai và rãnh gài, là góc nhọn. Dải (4) nhô ra từ bề mặt thứ 
nhất. Góc thứ hai (24), giữa dải (4) và bề mặt thứ nhất (15), là góc nhọn. Dải gài được 
vào trong rãnh gài khi thanh trượt được lắp với tấm. Lưỡi di chuyển được (30) được bố 
trí trong rãnh di chuyển (9). Bề mặt khóa (81) của lưỡi di chuyển được kết hợp được với 
bề mặt khóa (6) của dải để khóa dải với tấm. 
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(72) FUJITA, Takashi (JP), KOBAYASHI, Satoshi (JP), SHINOHARA, Ryoma (JP), 

NISHIDA, Yasuhiro (JP), TAKAHASHI, Jiro (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dẫn xuất carotenoit và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Mục đích của sáng chế là tìm ra hợp chất carotenoit mà có độ tan mỹ mãn trong nước. 
Sáng chế đề xuất dẫn xuất carotenoit có công thức (I): 

 

 
 

trong đó 
X là nhóm cacbonyl hoặc nhóm metylen, một trong số các gốc R1 và R2 là (a) hoặc (b) 
và gốc còn lại là (a), (b), (c) hoặc nguyên tử hydro: 
(a): -CO-A-B-D trong đó A là nhóm alkylen, nhóm alkenylen, v.v., B có công thức 
-S(O)n- hoặc có công thức -NR4CONR5- và D là nguyên tử hydro, nhóm carboxy. v.v.; 
(b): -CO-E-F trong đó E là nhóm alkylen hoặc có công thức -NR3- trong đó R3 là (a1) 
nguyên tử hydro, (b1) nhóm alkyl hoặc v.v., và F là nhóm sulfo; và 
(c): -CO-G trong đó G là nguyên tử hydro, nhóm alkyl, v.v.. Sáng chế còn đề xuất muối 
dược dụng của nó, hoặc este hoặc amit dược dụng của nó. 

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
299 

(11) 51433 
(21) 1-2016-04932 (51) 7 A61K  31/428, A61P  11/00,  17/00,  

17/02,  13/12,  1/16 
(22) 12.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2015/063196     12.06.2015 (87) WO2015/189401 17.12.2015 
(30) 14305894.9          13.06.2014      EP 

14305895.6          13.06.2014      EP 
14305896.4          13.06.2014      EP 
14305897.2          13.06.2014      EP 
14307187.6          24.12.2014      EP 

(71) INVENTIVA  (FR) 
50 rue de Dijon, F-21121 Daix, France 

(72) KONSTANTINOVA, Irena (BG), LUCCARINI, Jean-Michel (FR), JUNIEN, Jean-
Louis (FR), BROQUA, Pierre (FR) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất làm chất chủ vận thụ thể được hoạt hóa bằng yếu tố 

tăng sinh peroxisom pan (pan-PPAR) và dược phẩm chứa hợp 
chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất làm chất chủ vận pan-PPAR và dược phẩm chứa hợp chất 
này để điều trị tình trạng xơ hóa. 
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(72) ANTONYUK, Oleg Viktorovich (RU), AMOSOV, Mikhail Anatol'evich (RU), 
SOKOLOV, Dmitriy Yur'evich (RU), SHAROV, Vladimir Ivanovich (RU) 

(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị kẹp đầu cuộn dây stato của máy phát điện tuabin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực thiết kế máy phát điện, và cụ thể hơn là đề cập đến bộ 
phận kẹp vòng xoắn đầu cuộn dây stato của máy phát điện tuabin công suất cao. Kết 
quả kỹ thuật là ngăn vết nứt mỏi và giảm mức biến dạng uốn và sự tập trung ứng suất 
trong các mối nối và thành cách điện nền của các thanh của cuộn dây stato và thanh dẫn 
nối. Stato gồm lõi (1) với các thanh cuộn dây nhúng. Bộ phận ngăn cách (3) của cuộn 
dây được kẹp chặt giữa các bề mặt hình nón của vòng cách điện trong (4) và vòng cách 
điện ngoài (5). Vòng lò xo kẹp chặt với bề mặt hình trụ của vòng ngoài, qua đó vòng 
ngoài được gắn chặt với tấm kẹp (6) của lõi. Vòng lò xo được làm bằng vật liệu kim loại 
không từ tính. Giữa vòng lò xo và tấm kẹp được gắn bộ phận ngăn cách (10) ở khoảng 
cách xác định bởi bộ phận ngăn cách theo hướng trục. Giá đỡ (20) được kẹp với bề mặt 
hình trụ của vòng ngoài, giá đỡ đã nói có thanh dẫn nối (22) gắn trên đó được nối chặt 
với thanh (2) trong khu vực phần đầu (16) của đầu cuộn dây.  
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(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Vật dụng tạo sol khí và hệ thống phân phối bột nicotin bao 

gồm vật dụng này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng tạo sol khí (10) bao gồm phần chứa bột nicotin (12) chứa 

một liều lượng bột nicotin, vỏ bọc bên trong có nếp nhăn (26) được bọc xung quanh 
phần chứa bột nicotin (12), và vỏ bọc bên ngoài (22) được bọc xung quanh vỏ bọc bên 

trong có nếp nhăn (26). ít nhất một đầu vào dòng khí (24) ở phía dòng vào của phần 
chứa bột nicotin (12), ít nhất một đầu ra dòng khí ở phía dòng ra của phần chứa bột 
nicotin (12), và các nếp nhăn ở vỏ bọc bên trong có nếp nhăn (26) định ra nhiều rãnh 
dẫn dòng khí (28) nối thông chất lưu với ít nhất một đầu vào dòng khí (24) và ít nhất 
một đầu ra dòng khí. Sáng chế cũng đề cập đến hệ thống phân phối bột nicotin bao gồm 
vật dụng này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ chứa fluroxypyr và chất ức chế ALS và 

phương pháp phòng trừ thực vật không mong muốn bằng cách 
sử dụng chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt cỏ chứa (a) fluroxypyr hoặc este hoặc muối nông 
dụng của nó và (b) thuốc diệt cỏ ức chế ALS, trong đó thuốc diệt cỏ ức chế ALS này là 
điclosulam, clorimuron, hoặc thifensulfuron, hoặc este hoặc muối nông dụng của nó. 
Chế phẩm này tạo ra mức phòng trừ cỏ dại hiệp đồng thực vật không mong muốn trong 
các khu vực bao gồm, nhưng không giới hạn ở, đậu tương, bông, ngô, lúa miến, cây 
hướng dương, cây mía, cây củ cải đường, cỏ linh lăng, ngũ cốc (bao gồm, nhưng không 
chỉ giới hạn ở, lúa mì, lúa mạch, lúa và yến mạch), khu vực không trồng cây, đất nền bỏ 
hoang, khu vực trông cây lưu niên, khu vực trồng cây ăn quả, hoặc đồn điền trông cây. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp phòng trừ thực vật không mong muốn 
bằng cách sử dụng chế phẩm này. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa âm thanh 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị mã hóa âm thanh. Phương pháp mã hóa âm 
thanh bao gồm các bước: xác định độ thưa thớt phân tán, trên các phổ, của năng lượng 
của N khung âm thanh đầu vào (101), trong đó N khung âm thanh gồm khung âm thanh 
hiện tại, và N là số nguyên dương; và xác định, theo độ thưa thớt phân tán, trên các phổ, 
của năng lượng của N khung âm thanh, liệu có sử dụng phương pháp mã hóa thứ nhất 
hoặc phương pháp mã hóa thứ hai để mã hóa khung âm thanh hiện tại (102) hay không, 
trong đó phương pháp mã hóa thứ nhất là phương pháp mã hóa dựa vào biến đổi thời 
gian - tần số và biến đổi lượng tử hóa hệ số mà không dựa vào dự báo tuyến tính, và 
phương pháp mã hóa thứ hai là phương pháp mã hóa dựa vào dự báo tuyến tính. Theo 
phương pháp nêu trên, khi khung âm thanh được mã hóa, độ thưa thớt phân tán, trên 
phổ, của năng lượng của khung âm thanh được xem xét, có thể giảm độ phức tạp mã hóa 
và đảm bảo rằng việc mã hóa có độ chính xác tương đối cao. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và chế phẩm trừ sinh vật gây hại bảo vệ cây lúa 

khỏi bị lây nhiễm và tấn công bởi sâu đục thân 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp bảo vệ cây lúa khỏi bị lây nhiễm và tấn công bởi sinh 

vật gây hại bao gồm bước cho cây lúa tiếp xúc với chế phẩm trừ sinh vật gây hại chứa 
lượng hữu hiệu có tác dụng hiệp đồng của spinetoram và methoxyfenozide. Chế phẩm 
trừ sinh vật gây hại này bao gồm methoxyfenozide với lượng ít nhất là ba phần khối 
lượng trên một phần khối lượng spinetoram.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Màng polybutylen terephtalat giãn hai trục, phương pháp 

sản xuất màng này và màng dạng phân lớp có tính chất ngăn 
khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng polybutylen terephtalat giãn hai trục có đầy đủ các tính chất 
như độ chính xác về độ dày, độ bền chọc thủng và độ bền chống rách túi tuyệt vời và có 
thể thu được các tính chất ngăn tuyệt vời khi lớp ngăn khí được tạo ra trên đó và phương 
pháp sản xuất màng này. Màng polybutylen terephtalat giãn hai trục theo sáng chế chứa 
không nhỏ hơn 90% theo khối lượng polybutylen terephtalat và độ nhám trung bình tại 
tâm mặt phẳng là khoảng vuông 500 nm mà không chứa phần nhô ra do các hạt trơ ở ít 
nhất một bề mặt của màng là không lớn hơn 1,0 nm. 
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(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(54) Khẩu trang 

  (57)     Khẩu trang theo sáng chế này bao gồm: thân chính khẩu trang; các phần dây đeo được 
đề xuất ở cả hai phía bên trái và phải của hai bên mặt của thân chính của khẩu trang sao 
cho có thể đeo vào hai tai của người sử dụng; và một bộ phận điều chỉnh độ dài được 
thiết kế để điều chỉnh độ dài của phần dây đeo. 
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(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Hệ thống và phương pháp làm sạch dòng nước 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống làm sạch và khử trùng dòng nước. Hệ thống này bao gồm 
đường ống xử lý chính với bơm để bơm nước từ nguồn nước, bộ lọc chính, trạm khử 
trùng và cửa xả của hệ thống này. Bộ lọc chính được trang bị bộ lọc thứ nhất và bộ phận 
súc rửa để súc rửa bộ lọc thứ nhất bằng nước súc rửa. Đường ống xử lý phụ nối với cửa 
xả của bộ phận súc rửa, và có bộ lọc súc rửa để loại bỏ bùn ra khỏi nước súc rửa. Bộ lọc 
chính được thiết kế sao cho mức chênh lệch áp lực trên bộ lọc thứ nhất ít nhất là 0,1bar 
(10kPa) và bộ lọc súc rửa được thiết kế sao cho mức chênh lệch áp lực trên bộ lọc súc 
rửa nhỏ hơn 0,05bar (5kPa).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Con trượt dùng cho phecmơtuya 

  (57)     Sáng chế đề xuất con trượt dùng cho phecmơtuya, do đó đầu kéo có thể dễ được gắn vào 
phần gắn đầu kéo và độ bền của phần gắn đầu kéo có thể được gia tăng. Con trượt dùng 
cho phecmơtuya này bao gồm thân con trượt (20) trong đó cánh trên (21) và cánh dưới 
(22) được nối ở phía mặt đầu bởi trụ dẫn hướng (23); và đầu kéo (11) được gắn vào phần 
gắn đầu kéo (30) được tạo ra trên cánh trên (21). Phần gắn đầu kéo (30) có: một cặp chi 
tiết thứ nhất (31L, 31R) được bố trí nhô ra từ bề mặt trên của cánh trên (21); và chi tiết 
thứ hai (32) ghép nối giữa cặp bên trái và bên phải của chi tiết thứ nhất (31L, 31R). Chi 
tiết thứ nhất (31L, 31R) có phần đế (33) và phần thành (34) được bố trí kéo dài từ phần 
đế (33) về phía ít nhất phía trước hoặc phía sau. Chi tiết dạng dây (12) trong đầu kéo 
(11) được gắn vào phần gắn đầu kéo (30).  
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(86) PCT/US2015/038943    02.07.2015 (87) WO2016/004277 A1 07.01.2016 
(30) 62/020,348         02.07.2014      US 

62/060,512         06.10.2014      US 
14/789,961         01.07.2015      US 

(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 
ATTN: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-
1714, United States of America 

(72) PETERS, Nils Gunther (DE), SEN, Dipanjan (US), MORRELL, Martin James  (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý và nén dữ liệu âm thanh 

  (57)    Nói chung, sáng chế đề cập đến các phương pháp và thiết bị xử lý và nén dữ liệu âm 
thanh. Theo một khía cạnh, thiết bị nén dữ liệu âm thanh bao gồm một hoặc nhiều bộ xử 
lý được tạo cấu hình để áp dụng phép biến đổi khử tương quan cho các hệ số ambisonic 
xung quanh (ambient ambisonic) để thu được phép biểu diễn khử tương quan của các hệ 
số ambisonic xung quanh, các hệ số ambisonic bậc cao (HOA - higher-order ambisonic) 
xung quanh này được trích từ nhiều hệ số ambisonic bậc cao và biểu diễn thành phần 
nền của trường âm thanh được mô tả bởi nhiều hệ số ambisonic bậc cao, trong đó ít nhất 
một trong số nhiều hệ số ambisonic bậc cao được gắn với hàm cơ sở cầu phương có bậc 
lớn hơn một. 
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(11) 51444 
(21) 1-2016-04999 (51) 7 A47G  21/00, A23L  1/162 

(22) 02.07.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/069099         02.07.2015 (87) WO2016/002871 A1 07.01.2016 
(30) 2014-136474         02.07.2014      JP 
(71) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.  (JP) 

1-1, Nishinakajima 4-chome, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 5328524, JP 
(72) Ueno, Tomohiro (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dụng cụ ăn và uống, và thực phẩm ăn liền được bao gói trong 

hộp chứa 
  (57)     Sáng chế đề xuất dụng cụ ăn và uống bằng nhựa mà trong đó sự bám dính của thực 

phẩm có thể được ngăn chặn. Dụng cụ ăn và uống (100) thu được bằng cách đúc phun 
nhựa dẻo nóng mà đã được bổ sung chất khử tĩnh điện bao gồm muối sunfonat làm 
thành phần chủ yếu, dụng cụ ăn và uống (100) bao gồm phần kẹp (110) được rập nổi với 
các phần không đồng đều, trong đó chiều sâu trung bình lớn nhất của các phần không 

đồng đều nằm trong khoảng từ 33m đến 1000m. Sáng chế cũng đề cập đến thực 
phẩm ăn liền được bao gói trong hộp chứa. 
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(11) 51445 
(21) 1-2016-05011 (51) 7 H01J  35/08 

(22) 13.07.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/003518         13.07.2015 (87) WO2016/009633 21.01.2016 
(30) 2014-147338         18.07.2014      JP 

2015-134263         03.07.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.12.2016 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA   (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 1468501, Japan 
(72) OHASHI, Yasuo (JP), UEDA, Kazuyuki (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Anôt, ống tạo tia X, thiết bị tạo tia X, và hệ thống chụp X 

quang có các phần tử này 
  (57)     Chiều dày của lớp chất dính kết (8) được làm biến thiên theo chiều hướng kính trực giao 

với trục qua tâm (P) của chi tiết anôt hình ống (6), lớp chất dính kết (8) này được dùng 
để dán lớp nền truyền (7), dùng để đỡ lớp bia (9), và chi tiết anôt hình ống (6) dọc theo 
chiều trục qua tâm (P). Do đó, vùng mà trong đó ứng suất kéo theo chu vi của lớp chất 
dính kết (8) được giảm bớt được tạo ra theo chiều dọc theo trục qua tâm (P), để ngăn 
chặn sự xuất hiện vết nứt ở lớp chất dính kết (8). 
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(11) 51446 
(21) 1-2016-05018 (51) 7 C23C  2/28,  2/06 

(22) 10.03.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/056958        10.03.2015 (87) WO2015/186398 10.12.2015 
(30) 2014-114080        02.06.2014      JP 
(71) NISSHIN STEEL CO., LTD.  (JP) 

4-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8366, Japan  
(72) KOBAYASHI Masayuki (JP), YAMADA Kazuhiro (JP), FUJIWARA Keiji (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp dự đoán lượng pha gama của tấm thép mạ kẽm và 

quy trình sản xuất tấm thép mạ kẽm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp dự đoán hàm lượng pha gama () của tấm thép mạ 

kẽm và quy trình sản xuất tấm thép này. Phương pháp theo sáng chế cho phép dự đoán 

lượng hình thành của pha  của tấm thép mạ kẽm được tạo ra trong lớp mạ trong quá 
trình sản xuất tấm thép mạ kẽm nhờ dây chuyền mạ nhúng nóng có vùng ngâm dung 
dịch mạ kẽm nhúng nóng, vùng tăng nhiệt độ, vùng phản ứng và vùng làm nguội theo 

đúng trình tự này. Phương pháp này có bước dự đoán tổng độ dày trung bình total (m) 

của pha  sẽ được tạo ra trong lớp mạ đi qua tất cả các vùng, nhờ công thức (1) sau đây:  
 

 
 

Trong đó V(T0) là tốc độ tăng độ dày của pha  (m/giây1/2); T0 là thời gian phản ứng 

quy đổi (giây); và t là thời gian trễ (giây) do độ trễ của sự hình thành pha  trong giai 
đoạn đầu của quá trình ngâm trong dung dịch mạ kẽm. 
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(11) 51447 
(21) 1-2016-05021 (51) 7 F25D  23/02 

(22) 04.02.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/053108          04.02.2015 (87) WO2015/194203 A1 23.12.2015 
(30) 2014-123406          16.06.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.12.2016 
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan 
(72) HANAWA, Jun (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tủ lạnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tủ lạnh bao gồm: phần thân (1) có phần mở phía trước; bản lề được 
lắp ở mặt bên của phần thân (1); và cửa quay quay được trên bản lề và được tạo kết cấu 
để che phần mở phía trước theo cách thức để cửa quay mở hoặc đóng một cách tự do. 
Cửa quay bao gồm chi tiết mặt ngoài (13) là kính được gia cường hoặc nhựa cấu thành 
mặt trước của cửa quay và có hình dạng tấm dẹt, chi tiết mặt trong (14) cấu thành mặt 
sau của cửa quay, vật liệu cách nhiệt điền đầy khoảng hở giữa chi tiết mặt ngoài (13) và 
chi tiết mặt trong (14), nẹp tạo khung được làm từ nhựa và được gắn vào bốn mặt của 
mỗi chi tiết mặt ngoài (13) và chi tiết mặt trong (14), chi tiết gia cường được làm từ kim 
loại và gia cường mặt bên của nẹp tạo khung, chi tiết chốt bản lề (12) quay được trên 
bản lề, và tấm kim loại được gắn vào phần phía trên của mặt dưới của nẹp tạo khung, và 
cố định chi tiết chốt bản lề (12) với nẹp tạo khung. Chi tiết gia cường có dạng hình chữ 
L và bao gồm móc thứ nhất tại đầu theo chiều dọc của cạnh ngắn của chi tiết gia cường. 
Móc thứ nhất được lắp đặt tại vị trí tại đó móc thứ nhất xếp chồng tấm kim loại theo 
hình vẽ phía trước. Một chi tiết trong số móc thứ nhất và tấm kim loại được giữ bởi chi 
tiết còn lại trong số móc thứ nhất và tấm kim loại theo hình vẽ bên theo vị trí tại đó móc 
thứ nhất xếp chồng tấm kim loại  
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(21) 1-2016-05024 (51) 7 E01C  19/18 
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7 Place RenÐ Clair, F-92100 Boulogne-Billancourt, France 
(72) CLARAC, AndrÐ (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị và phương pháp rải lớp phủ bitum lên mặt đất 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị có phương tiện để di chuyển trên mặt đất dọc theo hướng 
tiến dọc (32) và phương tiện rải được cấp chất liệu phủ bitum bởi phương tiện cấp và 
được làm thích ứng để rải chất liệu phủ bitum trên chiều rộng định trước của mặt đất 
được xem như vuông góc với hướng tiến trong quá trình thiết bị di chuyển. Phương tiện 
rải được làm thích ứng để thực hiện cán, làm bong và làm rơi chất liệu phủ bitum xuống 
mặt đất. Sáng chế cũng đề cập tới phương pháp rải chất liệu phủ bitum lên mặt đất. 
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(21) 1-2016-05031 (51) 7 A61K  31/497, A61P  35/00,  35/02 
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(72) KONAGAI, Satoshi (JP), TANAKA, Hiroaki (JP), YAMAMOTO, Hiroko  (JP), 

SAKAGAMI, Hideki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất pyrazin carboxamit và dược phẩm chứa hợp chất này

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm để điều trị bệnh ung thư mà liên quan đến ít nhất một 
kinaza trong số BTK (Bruton's tyrosine kinase), JAK3 (Janus kinase 3) và ITK (IL 
inducible Tcell kinase). Hợp chất pyrazin carboxamit theo sáng chế có hiệu quả ức chế 
BTK, hiệu quả ức chế JAK3 và hiệu quả ức chế ITK, và hợp chất pyrazin carboxamit 
cho thấy có hiệu quả ức chế BTK, hiệu quả ức chế JAK3 và hiệu quả ức chế ITK đặc 
hiệu, và dược phẩm chứa hợp chất này làm hoạt chất có hiệu quả để điều trị bệnh đối với 
bệnh ung thư mà ít nhất một kinaza trong số BTK, JAK3 và ITK liên quan, theo một 
khía cạnh khác, bệnh ung thư trong đó BTK được biểu hiện quá mức hoặc được hoạt 
hóa, theo một khía cạnh khác nữa, bệnh ung thư trong đó JAK3 bị đột biến hoạt hóa 
hoặc được hoạt hóa, và theo một khía cạnh khác nữa, bệnh ung thư trong đó ITK được 
hoạt hóa. 
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(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED  
(GB) 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, United Kingdom 

(72) CHEN, Weichun  (CN), IGBOKO, Ebere F (US), LIN, Xichen (US), LU, Hongfu (CN), 
REN, Feng  (CN), WREN, Paul Bryan (GB), XU, Zhongmiao (CN), YANG, Ting  
(CN), ZHU, Lingdong (CN) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất 1-(xyclopent-2-en-1-yl)-3-(2-hydroxy-3-

(arylsulfonyl)phenyl)ure làm chất ức chế thụ thể 
interleukin 8 beta (CXCR2) và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất 1-(3-sulphonylphenyl)-3-(xyclopent-2-en-1-yl)ure để sử dụng 
trong điều trị hoặc phòng ngừa bệnh hoặc tình trạng được trung gian bởi thụ thể 
interleukin 8 beta (CXCR2). Ngoài ra, sáng chế đề xuất dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(11) 51451 
(21) 1-2016-05042 (51) 7 C02F  3/10 

(22) 26.02.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/CN2015/073280    26.02.2015 (87) WO2015/176568 26.11.2015 
(30) 201410230690.X         23.05.2014      CN 
(71) SHANGHAI FANQING ENVIRONMENTAL ENGINEERING CO., LTD.  (CN) 

No. 99, Shidongkou Road, Baoshan District, Shanghai 200942, China 
(72) LIU, Fanqing (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bó xơ sợi dùng để mang vi sinh vật 

  (57)     Bó xơ sợi dùng để mang vi sinh vật. Các sợi xơ dài được quấn thành hình nhẫn hoặc 
buộc hai đầu thành bó, hoặc các sợi mảnh, dây bện thừng hoặc băng tạo ra bởi các sợi 
xơ ngắn hoặc sợi xơ dài được quấn thành hình nhẫn hoặc buộc hai đầu thành bó hoặc 
được dệt thành dải. Lớp lọc được tạo thành bằng các bó xơ sợi dùng để mang vi sinh vật 
được đặc trưng bởi diện tích bề mặt riêng lớn và độ xốp cao, và khả năng mang vi sinh 
vật có thể bằng nhiều lần đơn vị so với vật liệu dạng hạt lọc.  
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(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein, Germany 
(72) HORN, Karin (DE), SONNECK, Rainer (DE), VERMEER, Arnoldus (NL), 

HORSTMANN, Sebastian (DE), NENTWIG, Gunther (DE), SCHMITT, Frederic (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp sử dụng chế phẩm chứa hoạt chất để kiểm soát 

vật truyền 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sử dụng chế phẩm chứa hoạt chất để kiểm soát vật 

truyền. Các chế phẩm chứa hoạt chất theo sáng chế được sử dụng để chống muỗi và rệp 
là các loài truyền các tác nhân gây bệnh hoặc là các loài quấy rối sức khỏe của người và 
động vật. Các chế phẩm chứa hoạt chất theo sáng chế là đặc biệt hữu dụng để khắc phục 
tính kháng đặc hiệu đích và/hoặc kháng đặc hiệu chuyển hóa của muỗi và rệp và có hiệu 
quả về mặt sinh học đối với nhiều loại bề mặt khác nhau trong thời gian dài.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Trình tự nucleotit chứa hệ biểu hiện gen, động vật chân khớp 

và phương pháp phát hiện động vật chân khớp chứa trình tự 
nucleotit này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hai hoặc nhiều hệ biểu hiện gen gây chết có điều kiện, kiểu trội tạo 
ra mức thâm nhập cao trong côn trùng. Khả năng gây chết được cảm ứng ở giai đoạn 
phát triển sớm và nguy cơ về tính kháng sinh hóa được giảm thiểu, so với hệ biểu hiện 
gen gây chết có điều kiện, kiểu trội trên côn trùng duy nhất. Sáng chế hữu dụng trong 
việc kiểm soát các quần thể côn trùng.  
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(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.   (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) LI, You (CN), ZENG, Kun (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp điều khiển mạng rađio và bộ điều khiển mạng 

ra®io 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển mạng rađio và bộ điều khiển mạng rađio, 

trong đó bộ điều khiển mạng rađio bao gồm: bộ phận điều khiển đo, được thích ứng để 
thu thông tin mạng rađio được gửi bởi nút mạng, trong đó thông tin mạng rađio bao gồm 
thông tin kênh rađio và thông tin phục vụ dịch vụ; bộ quản lý thông tin mạng rađio, 
được thích ứng để xác định, theo thông tin mạng rađio được thu bởi bộ phận điều khiển 
đo, chức năng mạng rađio mà cần được kích hoạt và thuật toán tương ứng với chức năng 
mạng rađio, và đóng gói thông tin mạng rađio được yêu cầu bởi thuật toán thành tổ hợp 
thông tin mạng rađio dùng cho thuật toán; bộ quản lý thuật toán, được thích ứng để xác 
định chính sách thực hiện của thuật toán theo tổ hợp thông tin mạng rađio được thu 
nhận nhờ sự đóng gói bởi bộ quản lý thông tin mạng rađio; và bộ phận quản lý thủ tục, 
được thích ứng để tạo ra việc truyền tín hiệu điều khiển thực hiện theo chính sách thực 
hiện được xác định bởi bộ phận quản lý thuật toán, và gửi việc truyền tín hiệu điều 
khiển thực hiện tới nút mạng, sao cho nút mạng kết thúc chức năng mạng rađio. Phương 
pháp điều khiển mạng rađio và bộ điều khiển mạng rađio được sử dụng để quản lý và 
điều khiển các mạng rađio thuộc nhiều tiêu chuẩn.  
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(72) LI, Bingzhao (CN), QUAN, Wei (CN), ZHANG, Jian (CN), HU, Zhenxing  (CN), 
YANG, Xiaodong  (CN) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp xử lý khung con, thiết bị phía mạng và thiết bị 

đầu cuối 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp xử lý khung con. Thiết bị đầu cuối có thể 

xác định khung con đặc biệt trong sóng mang thứ cấp không liền kề theo khoảng thời 
gian chiếm giữ kênh liên tục lớn nhất và khoảng thời gian nhận định kênh của sóng 
mang thứ cấp không liền kề, và thời điểm tham chiếu bắt đầu chiếm giữ kênh và/hoặc 
thời điểm tham chiếu bắt đầu nhận định kênh của sóng mang thứ cấp không liền kề mà 
thu được, trong đó khung con đặc biệt bao gồm tất cả hoặc một số ký tự trống bị chiếm 
giữ bởi khoảng thời gian nhận định kênh, sử dụng tất cả các ký tự ngoại trừ các ký tự 
trống trong khung con đặc biệt làm các ký tự mà có thể bị chiếm giữ bởi kênh điều 
khiển đường xuống vật lý (PDCCH) và/hoặc kênh chia sẻ đường xuống vật lý (PDSCH), 
và thu hoặc giải mã một cách tương ứng PDCCH và/hoặc PDSCH trong khung con đặc 
biệt theo các ký tự mà có thể bị chiếm giữ bởi PDCCH và/hoặc PDSCH. Theo cách này, 
vấn đề đang tồn tại hiện thời là việc sử dụng tài nguyên thấp do ký tự trống bị gây ra bởi 
đánh giá kênh trống (CCA) không thể được loại trừ khỏi khung con trọn vẹn được giải 
quyết, và việc sử dụng kênh được cải thiện nếu kênh bị chiếm giữ không liên tục. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ xử lý dữ liệu âm thanh và phương pháp xử lý dữ liệu âm 

thanh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ xử lý dữ liệu âm thanh và phương pháp xử lý dữ liệu âm thanh. 

Bộ xử lý dữ liệu âm thanh bao gồm: giao diện bộ nhận (receiver interface) để nhận dữ 
liệu âm thanh được mã hóa và siêu dữ liệu liên quan đến dữ liệu âm thanh được mã hóa; 
bộ phân tích siêu dữ liệu để phân tích siêu dữ liệu để xác định khả năng thao tác dữ liệu 
âm thanh; giao diện tương tác (intetaction interface) để nhận đầu vào tương tác và để tạo 
ra, từ đầu vào tương tác, dữ liệu điều khiển tương tác liên quan đến khả năng thao tác dữ 
liệu âm thanh; và bộ tạo dòng dữ liệu để thu được dữ liệu điều khiển tương tác và dữ liệu 
âm thanh được mã hóa và siêu dữ liệu và để tạo ra dòng dữ liệu đầu ra, dòng dữ liệu đầu 
ra bao gồm dữ liệu âm thanh được mã hóa, ít nhất một phần siêu dữ liệu, và dữ liệu điều 
khiển tương tác. 
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PARK, Tae Kyo  (KR), WOO, Sung Ho (KR), KIM, Yong Zu (KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất 5-clo-N-({(5S)-2-oxo-3-[4-(5,6-đihyđro-4H-[1,2,4]triazin-1-

yl)phenyl]-1,3-oxazoli®in-5-yl}metyl) thiophen-2-carboxamit 
metansulfonat ở dạng tinh thể khan và dược phẩm chứa hợp 
chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất 5-clo-N-({(5S)-2-oxo-3-[4-(5,6-đihyđro-4H-[1,2,4]triazin-
1-yl)phenyl]-1,3-oxazoli®in-5-yl} metyl) thiophen-2-carboxamit metansulfonat ở dạng 
tinh thể khan và dược phẩm chứa hợp chất này. Hợp chất ở dạng tinh thể khan theo sáng 
chế có độ ổn định rất cao ngay cả ở nhiệt độ và độ ẩm môi trường cao, do đó có thể 
được sử dụng để điều trị hoặc phòng ngừa bệnh, như chứng huyết khối, nhồi máu cơ 
tim, chứng xơ cứng động mạch, chứng viêm, đột quỵ, chứng đau thắt ngực, chứng tái 
chít hẹp sau phẫu thuật tạo hình mạch, và nghẽn mạch huyết khối. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ đổi điện AC trực tiếp 

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ đổi điện trực tiếp bao gồm mạch boost chopper, trong đó giá trị 
trung bình hoặc giá trị hiệu dụng của dòng điện đi trong cuộn cảm của mạch boost 
chopper này được giảm bớt. Khi tỉ số chỉnh lưu trong một chu trình chỉnh lưu (dr), tỉ số 
phóng điện trong một chu trình phóng điện (dc), điện áp giữa hai đầu (Vc) của tụ điện 
(34), và điện áp đã được chỉnh lưu (Vrec) của điện áp AC (Vin) được đưa vào, thì điện 
áp ảo của đường liên kết DC (Vdc) trong bộ nghịch lưu (6) được biểu diễn bằng biểu 
thức dc  Vc + dr  Vrec. Tỉ số phóng điện trong một chu trình phóng điện (dc) là tỉ số 
thời gian mà tại đó chuyển mạch (41) dẫn điện. Tỉ số chỉnh lưu trong một chu trình 
chỉnh lưu (dr) có giá trị thu được bằng cách lấy 1 trừ đi tỉ số phóng điện trong một chu 
trình phóng điện (dc) và tỉ số điện áp bằng không (dz). Tỉ số điện áp bằng không (dz) là 
tỉ số thời gian mà tại đó bộ nghịch lưu (6) sử dụng vectơ điện áp bằng không mà không 
phụ thuộc vào độ lớn của điện áp đầu ra từ bộ nghịch lưu (6). Trong mạch boost chopper 
(3), tụ điện (34) được nạp điện trong một phần của khoảng thời gian mà trong đó điện 
áp ảo của đường liên kết DC (Vdc) lớn hơn điện áp đã được chỉnh lưu (Vrec).  
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(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Dược phẩm dùng để phòng và điều trị chứng suy giảm trí nhớ 

do tuổi già và quy trình bào chế dược phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng để phòng và điều trị chứng suy giảm trí nhớ do 

tuổi già và quy trình bào chế dược phẩm này. Thành phần hoạt tính của dược phẩm được 
bào chế từ dược liệu thô bao gồm 20-50 phần khối lượng dâm dương hoắc và 15-55 
phần khối lượng bạch linh; hoặc từ dược liệu thô bao gồm 20-50 phần khối lượng dâm 
dương hoắc, 15-55 phần khối lượng bạch linh và 10-55 phần khối lượng ngũ gia bì gai; 
hoặc từ dược liệu thô bao gồm 20-50 phần khối lượng dâm dương hoắc, 15-50 phần khối 
lượng bạch linh, 15-50 phần khối lượng ngũ gia bì gai và 6-15 phần khối lượng tri mẫu. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Oligome đối nghĩa, dược phẩm chứa oligome này, phương pháp 

sản xuất và phương pháp sàng lọc oligome đối nghĩa này 
  (57)     Sáng chế đề xuất oligome đối nghĩa trong đó hai hoặc nhiều trình tự hướng đích của các 

oligome đơn vị là không nối tiếp hoặc gối lên nhau trong cùng exon được liên kết. Sáng 
chế cũng đề xuất dược phẩm chứa oligome đối nghĩa theo sáng chế và phương pháp sản 
xuất và phương pháp sàng lọc oligome đối nghĩa này.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị truyền, phương pháp truyền, thiết bị thu và phương 

pháp thu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị truyền, phương pháp truyền, thiết bị thu, và phương pháp 

thu mà có thể nâng cao khả năng hỗ trợ tiếp cận của người dùng khiếm thị. Thiết bị 
truyền bao gồm: bộ phận tạo siêu dữ liệu thể hiện văn bản thành giọng nói để tạo ra siêu 
dữ liệu thể hiện văn bản thành giọng nói về việc thể hiện văn bản thành giọng nói của 
thông tin hiển thị như là nhà sản xuất dự định; bộ phận tạo thông tin chương trình điện 
từ để tạo ra thông tin chương trình điện tử bao gồm siêu dữ liệu thể hiện văn bản thành 
giọng nói; và bộ phận truyền để truyền thông tin chương trình điện tử đến thiết bị thu có 
thể hiển thị thông tin hiển thị. Sáng chế có thể được áp dụng vào bộ truyền có thể truyền 
tín hiệu phát rộng số chẳng hạn. 
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(54) Quy trình điều chế axit 3-hyđroxypicolinic 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất este 4,6-đibromo-3hyđroxypicolinat được điều chế từ hợp 
chất furan-2-yl aminoaxetat trong một bước phản ứng hóa học bằng cách sử dụng phản 
ứng brom hóa - chuyển vị. 
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NUMATA, Yusuke (JP), NAKAMURA, Takuya (JP), HAYASHI, Keiichi (JP), 
HATANAKA, Masashi (JP), OKAJIMA, Yayoi (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dải phécmơtuya và dây phécmơtuya 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dải phécmơtuya (20, 20a, 20b, 20c, 50, 60) bao gồm thân dải chính 
(23, 53, 63) có dây sợi dọc của thân dải chính (41) và lõi (24, 24a, 24b, 24c). Lõi (24, 
24a, 24b, 24c) có phần dệt rỗng (25, 25a) trong đó các dây sợi dọc dệt rỗng được bố trí 

và dây lõi (26) mà được lồng vào bên trong phần dệt rỗng (25, 25a). ít nhất một vài dây 
sợi dọc trong số các dây sợi dọc dệt rỗng có độ mịn sợi tổng lớn hơn so với độ mịn sợi 
tổng của dây sợi dọc của thân dải chính (41) và độ mịn sợi đơn của mỗi sợi tơ tạo kết 
cấu dây sợi này được thiết lập để lớn hơn độ mịn sợi đơn của mỗi sợi tơ tạo kết cấu dây 
sợi dọc của thân dải chính (41). Kết quả là, có thể gắn cố định vững chắc các chi tiết 
(14) vào dải phécmơtuya (20, 20a, 20b, 20c, 50, 60) với hướng định trước mà không cần 
phải sử dụng sợi dây dệt kim và độ bền gắn và sức chống trượt của các chi tiết (14) có 
thể được gia tăng. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dây phécmơtuya. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Panen được trang bị thiết bị quang điện 

  (57)     Sáng chế liên quan đến panen được trang bị thiết bị quang điện bao gồm số lượng chẵn 
các cột của môđun quang điện, các cột này được sắp thẳng hàng gần như song song với 
mép dọc của panen, mỗi cột bao gồm điện cực trên mỗi đầu cuối của nó, cực tính của 
điện cực của một đầu cuối này là ngược lại với cực tính của điện cực của đầu cuối kia và 
các cực của hai cột liền kề có cực tính ngược nhau, điện cực có dạng phích cắm khi nó 
có cực tính này và có dạng ổ cắm khi nó có cực tính ngược lại và các phích cắm và các ổ 
cắm được bố trí sao cho chúng gài khóa vào nhau khi mép ngang dưới của panen trên 
chồng lên mép ngang trên của panen dưới. 
Sáng ché còn liên quan tới cụm panen theo sáng chế, tới thiết bị điện có thể được kết nối 
tới bộ biến đổi bao gồm cụm panen theo sáng chế và tới phương pháp nối điện các 
panen thành phần của cụm panen theo sáng chế tới bộ biến đổi. 
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(54) Panen được trang bị thiết bị quang điện 

  (57)     Sáng chế liên quan đến panen được trang bị thiết bị quang điện bao gồm số lượng chẵn 
các cột của môđun quang điện, các cột này được sắp thẳng hàng gần như song song với 
mép dọc của panen, mỗi cột bao gồm điện cực trên mỗi đầu cuối của nó, cực tính của 
điện cực của một đầu cuối này là ngược lại với cực tính của điện cực của đầu cuối kia và 
các cực của hai cột liền kề có cực tính ngược nhau. 
Sáng chế còn liên quan tới cụm panen theo sáng chế, tới thiết bị điện có thể được kết nối 
tới bộ biến đổi bao gồm cụm panen theo sáng chế và tới phương pháp nối điện các 
panen thành phần của cụm panen theo sáng chế tới bộ biến đổi. 
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(54) Phương pháp đúc nóng nhựa đàn hồi để chế tạo mũi giày 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đúc nóng nhựa đàn hồi để chế tạo mũi giày bao gồm 
các bước: chế tạo khuôn đúc nóng theo thiết kế mũi giày mẫu; chế tạo phôi có độ dày, 
hình dạng, kích thước, màu sắc và vật liệu khác nhau; đặt phôi vào trong khuôn đúc 
nóng; đặt khuôn đúc nóng trong máy ép nhiệt để thực hiện quá trình ép nhiệt; lấy khuôn 
đúc nóng ra khỏi máy ép nhiệt và sau đó lấy mũi giày ra khỏi khuôn sau khi đã làm mát 
khuôn. Phương pháp này cho phép mỗi một mũi giày được đồng thời sử dụng các phôi 
có độ dày, hình dạng, màu sắc và chất liệu khác nhau và theo đó cũng làm đa dạng hóa 
kiểu dáng của mũi giày. Nhờ việc định vị tốt các phôi trong khuôn đúc nóng và liên kết 
các phôi có màu sắc khác nhau để tạo ra mũi giày đồng nhất trong một quy trình duy 
nhất. Các phôi rất khó để bóc ra khỏi mũi giày sau khi đúc. Phương pháp này có chu 
trình chế tạo ngắn, hiệu quả cao và năng suất cao.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Vật dụng để sử dụng trong việc lắp đặt tấm pin năng lượng 

mặt trời 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vận dụng để sử dụng trong việc lắp đặt tấm pin năng lượng mặt 

trời. Giá kẹp để ghép các khung của các tấm pin năng lượng mặt trời bao gồm bộ phận 
đệm để định vị giữa các khung. Thân được kéo dài đi qua khe trong bộ phận đệm và 
được định vị trong các kênh được tạo ra trong các khung. Bàn kẹp gắn chặt vào bộ phận 
đệm và được làm lệch về phía khe và thân được kéo dài, chẳng hạn như thông qua lò xo. 
Bàn kẹp xác định các mặt tựa để nhận các phần của các khung của các tấm pin năng 
lượng mặt trời. Các phần vát trên các phần đầu của bàn kẹp được tạo điều kiện thuận 
tiện cho việc chèn của các khung giữa thân được kéo dài và bàn kẹp. Loại giá kẹp khác 
bao gồm bộ phận đệm và bàn kẹp, bộ phận đệm có các phần nhô để chèn vào trong các 
kênh trong các khung. Mép bích kéo dài từ bộ phận đệm sao cho mép bích này kéo dài 
giữa các khung khi các phần nhô được định vị trong các kênh. Chân hình chữ L hoặc kết 
cấu khác có thể gắn chặt vào mép bích để gắn chặt các tấm pin năng lượng mặt trời vào 
kết cấu. 
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(54) Dịch cô đặc tạo bọt có thể nhũ hóa và chế phẩm tạo bọt 

trong nông nghiệp chứa dịch cô đặc này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dịch cô đặc tạo bọt có thể nhũ hóa bao gồm: (a) pha hữu cơ bao 

gồm thành phần có hoạt tính trong nông nghiệp, và dung môi hữu cơ, và tùy ý ít nhất 
một chất hoạt diện, và (b) pha thứ hai bao gồm ít nhất một chất tạo bọt và tùy ý chất ổn 
định bọt và (c) pha chất hoạt diện. Sáng chế đề cập đến chế phẩm tạo bọt dùng trong 
nông nghiệp chứa dịch cô đặc tạo bọt có thể nhũ hóa này. Thành phần có hoạt tính trong 
nông nghiệp có thể là chất diệt côn trùng, chất diệt sinh vật gây hại, chất diệt nấm, chất 
diệt cỏ, phân bón hoặc hỗn hợp của chúng.  
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(54) Thép không gỉ song pha ferit austenit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thép không gỉ song pha ferit austenit có khả năng tạo hình tốt nhờ 
hiệu ứng TRIP và khả năng chống ăn mòn cao với đương lượng ăn mòn rỗ cao. Thép 

song pha này chứa các thành phần sau, tính theo % trọng lượng: C  0,04%, Si: 0,2-
0,8%, Mn: 0,3-2,0%, Cr: 4,0-19,0%, Ni: 2,0-5,0%, Mo: 4,0-7,0%, W < 4,5%, Cu: 0,1-
1,5%, Ni: 0,14-0,23%, lượng còn lại là sắt và các tạp chất không thể tránh khỏi. Ngoài 
ra, tác dụng đồng thời của hàm lượng crom, molypđen, và vonfram, tính theo % trọng 
lượng, thoả mãn: 20 < (Cr + Mo + 0,5W) < 23,5, trong đó tỷ lệ của Cr/(Mo + 0,5W) 
nằm trong khoảng từ 2 đến 4,75. 
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(54) Chế phẩm mực dùng để in lưới tốc độ cao, vật liệu in có lớp chế 

phẩm mực in này và phương pháp sản xuất vật liệu in này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm mực dùng để in lưới tốc độ cao mà cho phép in với độ 

chính xác cao cho cả hai mẫu hình nhỏ như các mẫu điểm nhỏ hoặc các mẫu hình nét 
mảnh, và các mẫu hình mảng màu diện tích lớn một cách đồng thời trong một bước duy 
nhất bằng cách in lưới, thậm chí khi sử dụng máy in trục lăn như máy in lưới tốc độ cao, 
hoặc máy in lưới bán tự động có tốc độ trục lăn trong khoảng 350mm/giây, mà thường 
được sử dụng đặc biệt là để tạo ra vật liệu in bằng cách in lưới trong những lĩnh vực như 
đồ họa trang trí. Sáng chế cũng đề cập đến vật liệu in có lớp chế phẩm mực in này và 
phương pháp sản xuất vật liệu in này. 
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(54) Chế phẩm mực dùng để in lưới trên nền thủy tinh, vật liệu in có 

lớp chế phẩm mực in này và phương pháp sản xuất vật liệu in 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm mực dùng để in lưới trên nền thủy tinh, bao gồm chế 
phẩm mực dùng để in lưới chất lượng cao/độ nét cao mà cho phép in có độ chính xác 
cao cả hai mẫu hình nhỏ như các mẫu hình điểm nhỏ hoặc các mẫu hình nét mảnh đặc 
biệt là trên nền thủy tinh, và mẫu hình mảng màu diện tích lớn một cách đồng thời trong 
một bước duy nhất bằng cách in lưới, đây là phương pháp được sử dụng rộng rãi cho 
việc tạo ra các mẫu ảnh trong lĩnh vực đồ họa và các lĩnh vực liên quan đến điện và điện 
tử. Ngoài ra, sáng chế cũng cập đến vật liệu in có lớp chế phẩm mực in này và phương 
pháp sản xuất vật liệu in này. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm mực dùng để in lưới, vật liệu in có lớp chế phẩm mực 

in này và phương pháp sản xuất vật liệu in này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm mực dùng để in lưới được sử dụng để in lên vật liệu nhựa 

nhiệt dẻo mà có thể sản xuất vật liệu in gồm cả mẫu ảnh lập thể và mẫu ảnh nhỏ có bề 

rộng phần loang không lớn hơn 10m so với đường kính thiết kế ảnh của khuôn in tại 
các rìa hoặc đường viền của phần bất kỳ trên ảnh in. Sáng chế còn đề cập đến vật liệu in 
có lớp chế phẩm mực in này, và phương pháp sản xuất vật liệu in này. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
339 

(11) 51473 
(21) 1-2016-05123 (51) 7 G06K  9/20, A01K  29/00 

(22) 02.07.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/DE2015/000332    02.07.2015 (87) WO2016/000676 07.01.2016 
(30) 10 2014 009 686.6         02.07.2014      DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.12.2016 
(71) CSB-SYSTEM AG  (DE) 

An Furthenrode 9-15 52511 Geilenkirchen Germany 
(72) SCHIMITZEK, Peter (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp thu thập dữ liệu bằng hình ảnh liên quan đến 

động vật bị giết mổ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thu thập dữ liệu về động vật bị giết mổ bằng thiết bị 

thu thập hình ảnh, thiết bị có vùng thu thập hình ảnh trong đó có thể thu thập được bề 
mặt phía ngoài của động vật bị giết mổ và trong đó có thể thu thập được điểm ảnh trên 
bề mặt phía ngoài của động vật bị giết mổ, và trong đó thiết bị thu thập hình ảnh có thể 
xuất ra dữ liệu điểm ảnh từ điểm ảnh ở dạng có thể truyền được; ngoài ra phương pháp 
dùng thiết bị đánh giá, thiết bị này được nối với thiết bị thu thập hình ảnh, được dùng để 
thu thập dữ liệu điểm ảnh và có thể dùng dữ liệu điểm ảnh để thu thập con dấu trên bề 
mặt phía ngoài của động vật bị giết mổ, và đề xuất con dấu thu thập được như kết quả 
thu thập được lưu trữ. 
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(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Vật đúc được trang trí hoặc vật rèn được trang trí và phương 

pháp trang trí vật đúc hoặc vật rèn 
  (57)     Sáng chế đề xuất vật đúc hoặc vật rèn được trang trí (2) bao gồm lớp mực in (4) chứa 

chất nhuộm, lớp phủ (3) được tiếp xúc với bề mặt trên bằng kim loại (2a) của vật đúc 
hoặc vật rèn (2) và bề mặt dưới (4b) của lớp mực in (4, 104), trong đó lớp phủ (3) có bề 
mặt trên (3a) có diện tích lớn hơn so với bề mặt trên (4a) của lớp mực in (4), bề mặt trên 
(3a) của lớp phủ (3) có độ nhám bề mặt (31, 32) là phải chăng hơn so với độ nhám bề 
mặt (23, 24) của bề mặt trên bằng kim loại (2a) của vật đúc hoặc vật rèn (2), độ dày của 
ít nhất một phần của lớp mực in (4) nhỏ hơn so với độ dày lớn nhất của phần được tiếp 
xúc với lớp mực (4) của lớp phủ (3), và lớp mực (4) được in một cách trực tiếp lên bề 
mặt trên (3a) của lớp phủ (3). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp trang trí vật đúc hoặc vật rèn. 
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(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Xe và cụm động cơ bốn kỳ một xi lanh 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe có lắp cụm động cơ bốn kỳ một xi lanh có thể đo một cách ổn định 
nồng độ oxy trong khí xả.  
Bộ xúc tác chính của một buồng đốt (39) được định vị ít nhất một phần ở phía trước của 
đường trục khuỷu (Cr1), và làm sạch hầu hết khí xả xả ra khỏi một buồng đốt (29) trong 
đường xả kéo dài từ một buồng đốt (29) đến cửa xả (35e). Thiết bị đo oxy nằm trước 
một buồng đốt (37) được lắp ở phía trước của bộ xúc tác chính của một buồng đốt (39) 
theo chiều dòng của khí xả. Chiều dài đường dẫn từ một buồng đốt (29) đến thiết bị đo 
oxy nằm trước một buồng đốt (37) là dài hơn so với chiều dài đường dẫn từ thiết bị đo 
oxy nằm trước một buồng đốt (37) đến đầu trước của bộ xúc tác chính của một buồng 
đốt (39).  
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(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Xe và cụm động cơ bốn kỳ một xi lanh 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe bao gồm cụm động cơ bốn kỳ một xi lanh mà với nó hiệu suất làm 
sạch của việc làm sạch khí xả bằng bộ xúc tác được nâng cao và hiệu suất ban đầu của 
xe liên quan đến việc làm sạch khí xả được duy trì trong khoảng thời gian dài hơn, trong 
khi cấu trúc đỡ được đơn giản hóa. Đầu trước của bộ xúc tác chính của một buồng đốt 
(39) được lắp ở phía trước của đầu trước của bộ giảm thanh của một buồng đốt (35) theo 
chiều dòng của khí xả. Bộ xúc tác chính của một buồng đốt (39) làm sạch hầu hết khí xả 
xả ra khỏi một buồng đốt (29) trong đường xả kéo dài từ một buồng đốt (29) đến cửa xả 
(35e). Thiết bị đo oxy nằm trước một buồng đốt (36) được lắp ở phía trước của bộ xúc 
tác chính của một buồng đốt (39). Thiết bị đo oxy nằm phía sau một buồng đốt (37) 
được lắp ở phía sau của bộ xúc tác chính của một buồng đốt (39).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xơ nhiều sợi, sản phẩm chứa xơ nhiều sợi này và quy trình sản 

xuất xơ nhiều sợi này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến xơ nhiều sợi chứa ít nhất một polyme chứa polyeste, và ít nhất một chất độn 

chứa canxi cacbonat. Sáng chế cũng đề cập đến sản phẩm chứa xơ nhiều sợi này và quy trình sản 
xuất xơ nhiều sợi này. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế axit 4-alkoxy-3-hydroxypicolinic 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế axit 4-alkoxy-3-hydroxypicolinic từ furfural, 
quy trình này gồm nhiều bước bao gồm xyano-amin hóa, tạo muối amin và brom hóa-
sắp xếp lại. 
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(54) Thiết bị và phương pháp định vị tương đối bộ phận quang học 

nhiều khẩu độ bao gồm các kênh quang học trong mối tương 
quan với cảm biến hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp định vị tương đối bộ phận quang học nhiều 
khẩu độ bao gồm các kênh quang học trong mối tương quan với cảm biến hình ảnh. 
Trong đó thiết bị bao gồm đối tượng quy chiếu, thiết bị định vị, và thiết bị tính toán. Đối 
tượng quy chiếu được sắp xếp sao cho đối tượng quy chiếu được tạo ảnh lên trên một 
vùng ảnh trên mỗi kênh trong các kênh quang học bởi bộ phận quang học nhiều khẩu độ 
Thiết bị định vị có thể điều chỉnh để thay đổi vị trí tương đối giữa quang học nhiều khẩu 
độ và cảm biến hình ảnh. Thiết bị tính toán được cấu hình để xác định các vị trí thực của 
đối tượng quy chiếu trong ít nhất ba vùng ảnh trong các hình ảnh của đối tượng quy 
chiếu và để điều khiển thiết bị định vị trên cơ sở sự so sánh của các vị trí thực với các vị 
trí.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ xử lý âm thanh và phương pháp xử lý tín hiệu âm thanh, bộ 

giải mã và phương pháp giải mã tín hiệu âm thanh, bộ mã hóa 
và phương pháp mã hóa tín hiệu âm thanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ xử lý âm thanh và phương pháp xử lý tín hiệu âm thanh, bộ giải 
mã và phương pháp giải mã tín hiệu âm thanh, bộ mã hóa và phương pháp mã hóa tín 
hiệu âm thanh. Bộ xử lý (50') để xử lý tín hiệu âm thanh (55). Bộ xử lý âm thanh (50') 
bao gồm bộ xác định số đo pha đích (65') để xác định số đo pha đích (85') cho tín hiệu 
âm thanh (55) trong khung thời gian (75), bộ tính toán sai số pha (200) tính toán sai số 
pha (105') sử dụng pha của tín hiệu âm thanh (55) trong khung thời gian (75) và số đo 
pha đích (85'), và bộ hiệu chỉnh pha (70') được cấu hình để hiệu chỉnh pha của tín hiệu 
âm thanh (55) trong khung thời gian sử dụng sai số pha (105'). 
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(72) DISCH, Sascha (DE), LAITINEN, Mikko-Ville (FI), PULKKI, Ville (FI) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ xử lý âm thanh và phương pháp xử lý tín hiệu âm thanh, bộ 

giải mã và phương pháp giải mã tín hiệu âm thanh, bộ mã hóa 
và phương pháp mã hóa tín hiệu âm thanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ xử lý âm thanh và phương pháp xử lý tín hiệu âm thanh, bộ giải 
mã và phương pháp giải mã tín hiệu âm thanh, bộ mã hóa và phương pháp mã hóa tín 
hiệu âm thanh. Theo một khía cạnh, sáng chế đề xuất bộ xử lý âm thanh (50) để xử lý 
tín hiệu âm thanh (55). Bộ xử lý âm thanh bao gồm bộ tính toán số đo pha tín hiệu âm 
thanh (60) được cấu hình để tính toán số đo pha (80) của tín hiệu âm thanh cho khung 
thời gian (75a), bộ xác định số đo pha đích (65) để xác định số đo pha đích (85) cho 
khung thời gian thứ nhất (75a) đã nêu, và bộ hiệu chỉnh pha (70) được cấu hình để hiệu 
chỉnh các pha (45) của tín hiệu âm thanh (55) cho khung thời gian (75a) sử dụng số đo 
pha được tính toán (80) và số đo pha đích (85) để thu được tín hiệu âm thanh được xử lý 
(90). 
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(11) 51482 
(21) 1-2016-05145 (51) 7 G10L  19/02,  21/038 

(22) 25.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2015/064436    25.06.2015 (87) WO2016/001067 A1 07.01.2016 
(30) 14175202.2         01.07.2014      EP 

15151465.0         16.01.2015      EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.12.2016 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 

FORSCHUNG E.V.  (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany (DE) 

(72) DISCH, Sascha (DE), LAITINEN, Mikko-Ville (FI), PULKKI, Ville (FI) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ tính toán và phương pháp xác định dữ liệu hiệu chỉnh pha 

cho tín hiệu âm thanh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ tính toán và phương pháp xác định dữ liệu hiệu chỉnh pha cho 

tín hiệu âm thanh. Bộ tính toán (270) xác định dữ liệu hiệu chỉnh pha (295) cho tín hiệu 
âm thanh (55). Bộ tính toán bao gồm bộ xác định độ biến thiên (275) để xác định độ 
biến thiên của pha của tín hiệu âm thanh (55) trong chế độ biến thiên thứ nhất và thứ 
hai, bộ so sánh độ biến thiên (280) để so sánh độ biến thiên thứ nhất (290a) được xác 
định bằng cách sử dụng chế độ biến thiên thứ nhất và độ biến thiên thứ hai (290b) được 
xác định bằng cách sử dụng chế độ biến thiên thứ hai, và bộ tính toán dữ liệu hiệu chỉnh 
(285) để tính toán dữ liệu hiệu chỉnh pha (295) phù hợp với chế độ biến thiên thứ nhất 
hoặc chế độ biến thiên thứ hai trên cơ sở kết quả của sự so sánh. 
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(11) 51483 
(21) 1-2016-05146 (51) 7 G10L  19/18,  19/02,  21/007,  

21/038 
(22) 25.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2015/064428    25.06.2015 (87) WO2016/001066 A1 07.01.2016 
(30) 14175202.2         01.07.2014      EP 

15151463.5         16.01.2015      EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.12.2016 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 

FORSCHUNG E.V.  (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany (DE) 

(72) DISCH, Sascha (DE), LAITINEN, Mikko-Ville (FI), PULKKI, Ville (FI) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ giải mã và phương pháp giải mã tín hiệu âm thanh, bộ mã 

hóa và phương pháp mã hóa tín hiệu âm thanh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ giải mã và phương pháp giải mã tín hiệu âm thanh, bộ mã hóa 

và phương pháp mã hóa tín hiệu âm thanh. Bộ giải mã (110") để giải mã tín hiệu âm 
thanh (32). Bộ giải mã (110") bao gồm bộ tạo phổ đích thứ nhất (65a) để tạo ra phổ đích 
thứ nhất (85a") cho khung thời gian thứ nhất của tín hiệu băng phụ của tín hiệu âm 
thanh (32) sử dụng dữ liệu hiệu chỉnh thứ nhất (295a). Bộ hiệu chỉnh pha thứ nhất (70a) 
để hiệu chỉnh pha (45) của tín hiệu băng phụ trong khung thời gian thứ nhất của tín hiệu 
âm thanh (32) được xác định với thuật toán hiệu chỉnh pha, trong đó sự hiệu chỉnh được 
thực hiện bằng việc giảm sự chênh lệch giữa số đo của tín hiệu băng phụ trong khung 
thời gian thứ nhất của tín hiệu âm thanh (32) và phổ đích (85a"). Bộ tính toán tín hiệu 
băng phụ âm thanh (350) để tính toán tín hiệu băng phụ âm thanh (355) cho khung thời 
gian thứ nhất sử dụng pha được hiệu chỉnh (91a) cho khung thời gian và để tính toán tín 
hiệu băng phụ âm thanh (355) cho khung thời gian thứ hai khác với khung thời gian thứ 
nhất sử dụng số đo của tín hiệu băng phụ (85a") trong khung thời gian thứ hai hoặc sử 
dụng sự tính toán pha được hiệu chỉnh phù hợp với thuật toán được hiệu chỉnh pha khác 
mà khác với thuật toán hiệu chỉnh pha hiện thời. 
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(11) 51484 
(21) 1-2016-05148 (51) 7 C09D  143/04,  5/00,  7/12,  183/04 

(22) 20.05.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/064438         20.05.2015 (87) WO2015/186515 10.12.2015 
(30) 2014-117568         06.06.2014      JP 
(71) SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.  (JP) 

6-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 
(72) IWASAKI, Isao (JP), SAKAMOTO, Takafumi (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Chế phẩm sơn lót 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm sơn lót có độ ổn định bảo quản tốt cùng với các mức tính 
bền khác nhau rất tốt mà khiến cho có được tính dính tốt với các mặt dính khác nhau 
trong thời gian ngắn sau khi phủ. Chế phẩm sơn lót theo sáng chế chứa (A) copolyme 
acrylic thu được bằng cách copolyme hóa các thành phần monome bao gồm (A1) este 
của axit (met)acrylic chứa nhóm alkoxysilyl và (A2) este của axit (met)acrylic không 
chứa nhóm alkoxysilyl, (B) hợp chất titan thể hiện bằng công thức (1), Ti(i-
C3H7O)a(C5H7O2)b(C6H9O3)c (1) (a, b và c là số nguyên nằm trong khoảng từ 0 đến 4, và 
a+b+c=4), và (C) dung môi, trong đó lượng hợp chất titan (B) nằm trong khoảng từ 0,3 
đến 10 phần khối lượng và lượng dung môi (C) nằm trong khoảng từ 100 đến 5000 phần 
khối lượng cho 100 phần khối lượng copolyme acrylic (A).  
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(11) 51485 
(21) 1-2016-05149 (51) 7 F24J  2/00 

(22) 29.12.2016 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.12.2016 
(75) Nguyễn Trương Hà Phương  (CA) 

51-811 Connaught Avenue, Ottawa, Ontario K2B8K3, Canada 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(54) Tấm lợp mái thu năng lượng mặt trời 

  (57)     Với mục đích tạo ra tấm lợp mái thu năng lượng mặt trời tích hợp cả bốn chức năng là 
tấm lợp mái, tạo ra điện năng, đun nóng nước và làm mát không gian bên dưới và có chi 
phí thấp, sáng chế đề xuất tấm lợp mái thu năng lượng mặt trời, bao gồm khung; kết cấu 
tấm pin năng lượng mặt trời lắp vào bên trong khung với đường viền trong suốt bao 
quanh phần tế bào quang điện; hệ thống ống dẫn nước màu đen lắp bên dưới kết cấu tấm 
pin năng lượng mặt trời đã nêu, có một đầu vào và một đầu ra, tấm cách nhiệt lắp kín ở 
mặt dưới của khung đã nêu có bề mặt màu đen hướng vào bên trong khung. Khi ánh 
sáng mặt trời chiếu vào tấm lợp mái thu năng lượng mặt trời, nó sẽ chiếu xuyên qua tấm 
kính trong suốt đã nêu, một phần ánh sáng chạm vào phần tế bào quang điện của kết cấu 
tấm pin năng lượng mặt trời đã nêu tạo ra điện năng, một phần ánh sáng còn lại xuyên 
qua phần kính trong suốt của kết cấu tấm pin năng lượng mặt trời đã nêu, chạm vào bề 
mặt màu đen của ống nước, của tấm cách nhiệt, và của chính tế bào quang điện đã nêu, 
bức xạ tạo ra nhiệt, phần nhiệt này được nhốt bên trong không gian của khung đã nêu, 
sẽ đun nóng nước bên trong hệ thống ống dẫn nước đã nêu, trữ vào bình cách nhiệt, và 
làm mát không gian bên dưới.  
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(11) 51486 
(21) 1-2016-05163 (51) 7 C07H  15/04, C11B  1/10,  3/06,  

3/16,  7/00,  11/00, C11C  1/00 
(22) 03.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2015/062465    03.06.2015 (87) WO2015/185675 A1 10.12.2015 
(30) 10 2014 210 662.1         04.06.2014      DE 
(71) 1. NANOSCIENCE FOR LIFE GMBH & COKG  (DE) 

Regerstrasse 1, 65193 Wiesbaden, Germany 
2. GEA WESTFALIA SEPARATOR GROUP GMBH  (DE) 
Werner-Habig-Strasse 1, 59302 Oelde, Germany 

(72) DIETZ, Ulrich (DE), HRUSCHKA, Steffen (DE) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị tách không thủy phân 

glycoglyxerolipit từ pha lipit, pha nước và pha lipit thu được 
bằng phương pháp này 

  (57)  Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp tách glycoglyxerolipit và cả 
glycoglyxerolipit và glycosphingolipit từ pha lipit mà chứa glycoglyxerolipit và axyl 
glyxerit hoặc glycoglyxerolipit và glycosphingolipit và axyl glyxerit, trong điều kiện 
nhẹ không thủy phân và trong khi đồng thời loại bỏ một cách hiệu quả pha lipit chứa 
glycoglyxerolipit, glycoglyxerolipit và glycosphingolipit này và các chất kèm theo bằng 
cách sử dụng quy trình chiết với nước. 
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(11) 51487 
(21) 1-2016-05178 (51) 7 B08B  1/00 

(22) 30.12.2016 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.12.2016 
(75) Lê Văn Hiệp  (VN) 

27 ĐX 025 Huỳnh Văn Sỹ, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
(54) Cơ cấu hút mùi bồn cầu và bồn cầu bao gồm cơ cấu hút mùi 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu hút mùi bồn cầu (1) bao gồm: phần ống hình trụ (11), hai 

đầu ống được bịt bằng hai hình khuyên (12) tạo ra khoảng không (13) trong lòng phần 
ống hình trụ (11) và các hình khuyên (12), các vòng đệm cao su (15) để tạo ra sự bịt kín 
nước và không khí với mặt đáy của két nước (22) và mặt trên của bệ ngồi (21); và một 
đoạn ống (14) có một đầu nối thông với khoảng không (13), đầu còn lại để hở để được 
nối thông với quạt hút. Sáng chế cùng đề cập đến bồn cầu (2) có cơ cấu hút mùi bồn cầu 
(1) nêu trên.  
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(11) 51488 
(21) 1-2016-05179 (51) 7 E03D  3/00,  1/00 

(22) 30.12.2016 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.12.2016 
(75) Lê Văn Hiệp   (VN) 

27 ĐX 025 Huỳnh Văn Sỹ, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
(54) Van nước kết hợp tự động và bằng tay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến van nước kết hợp tự động và bằng tay (1) bao gồm: 
Đoạn ống (11); vách ngăn (12) có tiết diện hình chữ Z ngăn cách đoạn ống (11) thành 
hai phần: một lỗ thông (13) được tạo ra trên vách ngăn này để nối thông hai phần của 
đoạn ống (11) với nhau; và van tự động (14), van bằng tay (15), trong đó hai van này 
được bố trí đồng trục (yy) vuông góc và giao với trục (xx), và đối diện nhau qua lỗ 
thông (13). 
Sáng chế cũng đề cập đến bồn tiểu (2), bồn rửa (3) và bồn cầu bao gồm van nước nêu 
trên. 
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(11) 51489 
(21) 1-2016-05188 (51) 7 C12N  1/00,  1/20, C02F  11/00,  

3/00 
(22) 30.12.2016 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.12.2016 
(71) Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam  (VN) 
18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Tăng Thị Chính (VN), Đỗ Văn Mạnh (VN), Huỳnh Đức Long (VN) 
(54) Quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh chịu mặn dùng để xử lý 

bùn đáy và nước bị ô nhiễm chất hữu cơ ở các vùng nước lợ và 
nước mặn, và chế phẩm vi sinh thu được 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh chịu mặn dùng để xử lý bùn đáy 
và nước bị ô nhiễm chất thải hữu cơ ở các vùng nước lợ và nước mặn bao gồm các bước: 
(a) tuyển chọn các chủng vi sinh vật: (b) nhân giống cấp 1; (c) nhân giống cấp 2; và (d) 
tạo chế phẩm vi sinh vật. Ngoài ra, sáng chế đề xuất chế phẩm vi sinh chịu mặn thu 
được bởi quy trình nêu trên. Chế phẩm vi sinh này có khả năng phân hủy các hợp chất 
hữu cơ cao như xenluloza, tinh bột, protein, lipit để thúc đẩy quá trình phân hủy, làm 
sạch các chất ô nhiễm hữu cơ trong môi trường nước lợ hoặc nước mặn ở các thủy vực. 
Chế phẩm vi sinh theo sáng chế bao gồm các thành phần: chủng Bacillus subtilis 

DN1.3; chủng Bacillus amyloliquefaciens TB10; chủng Sphingobacterium mizutaii B8; 

và chất mang. 
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(11) 51490 
(21) 1-2016-05189 (51) 7 H01L  35/32,  23/38 

(22) 01.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2015/001109     01.06.2015 (87) WO2015/185204 A1 10.12.2015 
(30) PCT/EP2014/061335        02.06.2014      EP 
(71) HAT TEKNOLOJI A.S.  (TR) 

Esentepe Mah. Buyukdere Cad. No: 199/6, Levent 199 Binasi Kat:-1 Levent-
Sisli/Istanbul, Turkey 

(72) KILIC, Halil (TR) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Giàn làm mát mạch tích hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giàn làm mát mạch tích hợp, cụ thể là dùng cho bộ vi xử lý hoặc 
thiết bị làm mát, bao gồm nền điện môi có các vùng pha tạp và khác biệt để nhận biết ít 
nhất một linh kiện vi điện tử tạo ra mạch tích hợp, và ít nhất một bộ phận nhiệt điện để 
tạo ra giàn làm mát. Giàn làm mát khác biệt ở chỗ bộ phận nhiệt điện (1) có ít nhất một 
vùng tiếp xúc thứ nhất, ít nhất một vùng tiếp xúc thứ hai và ít nhất một ngăn làm mát, 
trong đó ngăn làm mát được bố trí ở giữa vùng tiếp xúc thứ nhất và vùng tiếp xúc thứ hai 
và gồm có ít nhất một phần tử nhiệt (29) được cấp điện áp bởi vùng tiếp xúc thứ nhất và 
vùng tiếp xúc thứ hai thông qua bộ điều khiển, trong đó phần tử nhiệt (29) gồm có ít 
nhất một lớp pha tạp thứ nhất và lớp pha tạp thứ hai được nối với nhau bằng cầu nối (53, 
58, 59, 73, 83, 84, 92) sao cho cầu nối (53, 58, 59, 73, 83, 84, 92) chỉ tựa một phần lên 
trên lớp pha tạp thứ nhất và/hoặc lớp pha tạp thứ hai. Với giàn làm mát theo sáng chế 
này, có thể có được các mạch tích hợp thu gọn và/hoặc hiệu quả hơn, do đảm bảo được 
dòng nhiệt đủ tự do từ bên trong mạch tích hợp. 
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(11) 51491 
(21) 1-2016-05209 (51) 7 B09B  3/00 

(22) 30.12.2016 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.12.2016 
(71) Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt  (VN) 

Số 02, đường Quách Đình Bảo, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình 

(72) Đỗ Chí Lệ (VN), Phạm Duy Linh (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bể phân loại rác, hệ thống và quy trình xử lý rác thải sinh 

hoạt không chôn lấp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bể phân loại rác (3) có khả năng phân loại rác hỗn hợp một cách 

triệt để dựa trên sự khác biệt giữa tỷ trọng của nước và tỷ trọng các thành phần rác, 
trong đó bể phân loại rác (3) khác biệt ở chỗ có lắp thêm bể thép (3') bên trong lòng bể 
phân loại rác (3). Sáng chế cũng đề cập đến hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt không 
chôn lấp sử dụng bể phân loại rác (3) này, có khả năng xử lý hữu hiệu các loại rác thải 
hỗn hợp chưa được phân loại tại đầu nguồn. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình xử lý 
rác thải sinh hoạt không chôn lấp áp dụng cho hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt không 
chôn lấp nêu trên nhằm tiến hành phân loại rác nhờ sự khác biệt giữa trọng lượng riêng 
của các thành phần rác với nước để tách ra các thành phần khác nhau. Nhờ các thiết bị 
và quy trình này, rác thải sinh hoạt được phân loại và xử lý triệt để thành các sản phẩm 
hữu ích, không cần chôn lấp và không gây ô nhiễm môi trường.  

  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
358 

(11) 51492 
(21) 1-2016-05212 (51) 7 B01F  5/06, B28C  5/38, C04B  

28/14,  38/10 
(22) 04.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2015/062522    04.06.2015 (87) WO2015/185700 A1 10.12.2015 
(30) 14290163.6         05.06.2014      EP 
(71) SAINT-GOBAIN PLACO SAS  (FR) 

34 Avenue Franklin Roosevelt, F-92150 Suresnes, France 
(72) JAFFEL, Hamouda (FR), MORLAT, Richard  (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu và phương pháp tạo bọt, phương pháp chuẩn bị sản phẩm 

thạch cao và sản phẩm dạng xi măng 
  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu và phương pháp tạo bọt, phương pháp chuẩn bị sản phẩm 

thạch cao và sản phẩm dạng xi măng. Theo sáng chế, cơ cấu tạo bọt để kết hợp vào vữa 
dạng xi măng bao gồm ống dẫn có cửa nạp để tiếp nhận nguồn cấp khí và nguồn cấp 

chất hoạt động bề mặt, và cửa xả để cho phép bọt đi ra. ống dẫn chứa một nút chắn có 
lỗ rỗng để tạo ra phương tiện chặn một phần đối với dòng chất lưu theo ống dẫn, nút 
chắn này chứa các hạt được xếp theo dạng mảng đồng đều và xác định một mạng có các 
lỗ trống dạng ba chiều kéo dài giữa chúng. Cơ cấu còn có một bộ phận đàn hồi được bố 
trí giữa nút chắn và ống dẫn.  

 
 

  
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
359 

(11) 51493 
(21) 1-2016-05216 (51) 7 C07K  5/12, A23G  1/00,  1/30, 

A23L  1/305,  2/00, C07D  241/08, 
C07K  5/06 

(22) 13.02.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/054015       13.02.2015 (87) WO2015/194205 23.12.2015 
(30) PCT/JP2014/066425       20.06.2014       JP 
(71) SUNTORY HOLDINGS LIMITED  (JP) 

1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 530-8203, Japan 
(72) SUZUKI, Toshihide (JP), FUKIZAWA, Shinya (JP), BEPPU, Yoshinori (JP), 

WATANABE, Hiroshi (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm chứa đipeptit dạng vòng 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm chứa đipeptit dạng vòng chứa một trong số đipeptit dạng vòng 
chứa tyrosin được chọn từ nhóm bao gồm xyclotryptophanyltyrosin, xycloseryltyrosin, 
xycloprolyltyrosin, xyclotyrosylglyxin, xyclotyrosyltyrosin, xyclophenylalanyltyrosin, 
xycloleuxyltyrosin, xyclolysyltyrosin, xyclohistidyltyrosin, xycloalanyltyrosin, 
xycloglutamyltyrosin, xyclovalyltyrosin, xycloisoleuxyltyrosin, xyclothreonyltyrosin, 
xycloaspartyltyrosin, xycloasparaginyltyrosin, xycloglutaminyltyrosin, xycloarginyltyrosin, 
và xyclomethionyltyrosin, hoặc muối của nó với lượng cụ thề. Chế phẩm chứa đipeptit 
dạng vòng theo sáng chế có tác dụng làm giảm hàm lượng axit uric hiệu quả, và chế 
phẩm này hữu ích để, ví dụ, ngăn ngừa hoặc điều trị tình trạng tăng axit uric huyết, bệnh 
gót hoặc các bệnh tương tự. 
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(11) 51494 
(21) 1-2016-05227 (51) 7 F03D  3/04 

(22) 03.06.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/ES2014/070452     03.06.2014 (87) WO2015/185765 10.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.12.2016 
(71) CENTRALES ENERGETICAS CICLONICAS, S. L  (ES) 

Avda. Central, 4 Urb Santo Domingo E-28120 Algete, Spain 
(72) GRACIA BOUTHELIER, Mercedes (ES), PRIETO SANTIAGO, Francisco Javier 

(ES), PRIETO GRACIA, Francisco Javier (ES), PRIETO GARCIA, Ignacio (ES), 
PRIETO GRACIA, David (ES), PRIETO GRACIA, Mercedes (ES), PRIETO 
GRACIA, Ana (ES), PRIETO GRACIA, Jorge (ES) 

(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Máy phát điện chuyển đổi xoáy thuận hoặc xoáy nghịch 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy phát điện chuyển đổi xoáy thuận hoặc xoáy nghịch bao gồm 
kết cấu rỗng và cứng (1) có các tấm hướng dòng khuếch tán (2) ở đầu trên để sinh ra 
hiệu ứng venturi và phương tiện chuyển đổi năng lượng động học của gió bên ngoài 
thành điện năng, kết cấu rỗng và cứng đã nói bao gồm: phương tiện tạo ra dòng sơ cấp 
(3) và phương tiện tạo ra dòng thứ cấp (4) hoặc tâm lốc xoáy, sử dụng các bộ đối lưu (5) 
(6); và phương tiện hỗ trợ chuyển động thẳng đứng của dòng sơ cấp và dòng thứ cấp, sử 
dụng các mái dốc làm tăng dòng ngoại vi (12) hoặc phần nhô giữa hoặc bề mặt lồi (11). 
Máy phát điện có thể được sử dụng cho cả xoáy thuận và xoáy nghịch và có thể được sử 
dụng với bất kỳ chất lỏng nào, như gió hoặc nước. Máy phát điện cho phép tăng tốc độ 
chất lỏng, tập trung chất lỏng đã nói trên ngoại vi, kết quả là nâng cao hiệu suất và hiệu 
quả.  
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(11) 51495 
(21) 1-2017-00002 (51) 7 B65D  1/02 

(22) 27.05.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2015/032559    27.05.2015 (87) WO2016/089444 09.06.2016 
(30) 14/297,791         06.06.2014      US 
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.  (US) 

One Michael Owens Way, Perrysburg, OH 43551, United States of America 
(72) LAIB, Douglas (US), PAREDES, Raul, M. (US), HERMAN, Megan (US), REISIG, 

Karl, A. (US), CHISHOLM, Brian, J. (US), BRYANT, Jessica, R. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chai 

  (57)     Sáng chế đề cập tới chai (20, 120, 220, 320, 3620, 3920, 4020, 4120, 4220) chứa cổ (28, 
128, 228, 328, 828, 928, 1028, 1128, 1228, 1228, 1428, 1528, 1628, 1728, 1828, 1928, 
2020, 2128, 2228, 2328, 2428, 2528, 2628, 2728, 2828, 2928, 3028, 3128, 3228, 3328, 
3628, 3928, 4028, 4128, 4228) chứa trục theo chiều dọc mở rộng xuyên qua đó, phần 
hoàn thiện cổ (32, 132, 232, 332, 3632, 3932, 4032, 4132, 4232), và bề mặt ở phía trong 
quay mặt theo hướng kính (29, 3629, 3929, 4029, 4129, 4229). Cổ cũng chứa một hoặc 
nhiều phần nhô ra bên trong (46, 146, 246, 346, 846, 946, 1046, 1140, 1246, 1341, 
1541, 1640, 1742, 1842, 1946, 2046, 2146, 2341, 2446, 2540, 2646, 2740, 2840, 2941, 
3041, 3140, 3246, 3646, 3946, 4046, 4146, 4246) nhô ra theo hướng hướng vào phía 
trong theo hướng kính, từ bề mặt ở phía trong nêu trên và chồng lấn theo hướng trục với 
ít nhất một phần của phần hoàn thiện cổ nêu trên. 
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(11) 51496 
(21) 1-2017-00006 (51) 7 C08C  19/22, B60C  1/00, C08K  

3/36,  5/5419, C08L  15/00 
(22) 10.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/066728      10.06.2015 (87) WO2015/190519 A1 17.12.2015 
(30) 2014-119357      10.06.2014           JP 

2015-026281      13.02.2015           JP 
(71) MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC  (JP) 

5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008324, Japan 
(72) IWATA, Tomoki (JP), SAKAI, Haruka (JP), UERA, Kazuyoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cao su cải biến dùng cho lốp xe, hỗn hợp cao su chứa cao su 

cải biến này và lốp xe được tạo ra từ hỗn hợp cao su này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cao su cải biến (A) dùng cho lốp xe, cao su (A) này thu được bằng 

cách cải biến cao su tự nhiên và/hoặc cao su tổng hợp với hợp chất có công thức (1): 
 

 
 

trong đó X là axit để tạo ra muối với gốc guanidin. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hỗn hợp cao su cho lốp xe chứa cao su cải biến nêu 
trên và lốp xe được tạo ra từ hỗn hợp cao su này. 
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(11) 51497 
(21) 1-2017-00016 (51) 7 F15B  15/28, F16B  2/08 

(22) 18.08.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2014/071522        18.08.2014 (87) WO2015/186264 10.12.2015 
(30) 2014-117036        05.06.2014       JP 
(71) SMC CORPORATION  (JP) 

14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1010021, Japan 
(72) OOZEKI Koutarou (JP), NISHINO Junji (JP), TAMAI Atsushi (JP), NONAKA 

Takashi  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ phận lắp bộ cảm biến dùng cho xi lanh thủy lực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận lắp bộ cảm biến dùng cho xi lanh thủy lực để ngăn ngừa 
đai lắp khít không bị hư hại do lực cắt trong trường hợp trong đó vít siết chặt được siết 
chặt khi lắp bộ cảm biến vị trí lên xi lanh thủy lực với đai lắp khít. 
Đai lắp khít (11) bao gồm phần hình khuyên (16) quấn và gắn xung quanh biên ngoài 
của xi lanh (5), cặp các phần giữ bộ cảm biến (13a) và (13b) được tạo thành ở hai đầu 
phần hình khuyên (16) và kẹp bộ cảm biến vị trí (3), cặp các phần giữ bộ cảm biến (13a) 
và (13b) được siết chặt từ cả hai phía bằng vít siết chặt (14), các phần giữ bộ cảm biến 
(13a) và (13b) này được tạo thành bằng cách bố trí các tấm gia cường (17a) và (17b) 
trên các bề mặt ngoài của các phần gắn tấm gia cường (12a) và (12b) tại các phần đầu 
của thân chính của đai (12) theo cách chồng lên nhau, các mép đầu (12c) của các phần 
gắn tấm gia cường (12a) và (12b) được tạo thành theo các đường thẳng, các phần 
nghiêng (17e) được tạo thành trên các phần đầu xa của các tấm gia cường (17a) và 
(17b), các mép đầu (12c) của các phần gắn tấm gia cường (12a) và (12b) kéo dài dọc 
theo các đường gập (17d) của các phần nghiêng (17e). 

  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
364 

(11) 51498 
(21) 1-2017-00025 (51) 7 F16L  15/04, E21B  17/04 

(22) 16.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/002993       16.06.2015 (87) WO2015/194160 A1 23.12.2015 
(30) 2014-127673       20.06.2014         JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.01.2017 
(71) 1. NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
2. VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE  (FR) 
54 rue Anatole France, AULNOYE-AYMERIES 59620, France 

(72) INOSE, Keita (JP), OTA, Fumio (JP), UGAI, Shin (JP), YAMAGUCHI, Suguru (JP), 
SUGINO, Masaaki (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Mối nối ren dùng cho ống thép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mối nối ren có cấu trúc bao gồm chốt và hộp. Chốt bao gồm, theo 
thứ tự từ phần đầu của nó, bề mặt gờ vai, phần mũi, bề mặt bít kín thứ nhất, phần ren 
ngoài thứ nhất, phần dạng khuyên, bề mặt bít kín thứ hai, và phần ren ngoài thứ hai. 
Hộp bao gồm bề mặt gờ vai, phần lõm, bề mặt bít kín thứ nhất, phần ren trong thứ nhất, 
phần dạng khuyên, bề mặt bít kín thứ hai, và phần ren trong thứ hai. Trong mối nối ren, 
ở trạng thái được siết chặt, các bề mặt gờ vai tiếp xúc với nhau, các bề mặt bít kín thứ 
nhất tiếp xúc với nhau, các bề mặt bít kín thứ hai tiếp xúc với nhau, khe hở được tạo ra 
giữa phần mũi và phần lõm, khe hở được tạo ra giữa phần dạng khuyên, phần ren ngoài 
thứ nhất ăn khớp với phần ren trong thứ nhất, và phần ren ngoài thứ hai ăn khớp với 
phần ren trong thứ hai. 
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(11) 51499 
(21) 1-2017-00033 (51) 7 G06K  13/08, G07F  19/00 

(22) 29.06.2015 (43) 27.03.2017 
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China 

(72) ZHANG, Hongshuai (CN), WANG, Qinghua (CN), DONG, Xuewen (CN), YAO, 
Xinrui (CN), WANG, Xin (CN), YU, Pang (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống xử lý trường hợp giữ lại thẻ trong 

thiết bị đầu cuối tự phục vụ 
  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống và phương pháp xử lý trường hợp giữ lại thẻ trong thiết bị 

đầu cuối tự phục vụ. Hệ thống xử lý trường hợp giữ lại thẻ trong thiết bị đầu cuối tự 
phục vụ bao gồm servơ xử lý việc giữ lại thẻ, thiết bị đầu cuối tự phục vụ thứ nhất và 
thiết bị đầu cuối tự phục vụ thứ hai được liên kết truyền thông với nhau. Servơ xử lý việc 
giữ lại thẻ có môđun lưu giữ thông tin giữ lại thẻ để lưu giữ thông tin liên quan tới thẻ bị 
giữ. Servơ xử lý việc giữ lại thẻ cũng được liên kết truyền thông với cơ sở dữ liệu hỗ trợ 
ngân hàng, nghĩa là hệ thống giao dịch ngân hàng, để thu được thông tin tài khoản của 
thẻ bị giữ và thông tin nhận dạng của người sử dụng sở hữu thẻ bị giữ từ cơ sở dữ liệu hỗ 
trợ ngân hàng và trợ giúp môđun xác thực thông tin giữ lại thẻ và nhận dạng xác thực 
tính hợp lệ của thông tin giữ lại thẻ và nhận dạng người sử dụng.  
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(72) KIM, Jeongki (KR), RYU, Kiseon (KR), PARK, Giwon  (KR), KIM, Suhwook (KR), 

CHO, Hangyu  (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp điều khiển trạm truyền dữ liệu đường lên, 

phương pháp điều khiển điểm truy cập thu dữ liệu đường lên, 
trạm và điểm truy cập 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thực hiện hiệu quả hoạt động truyền đa người dùng 
đường lên trong hệ thống LAN (Local Area Netvvork - mạng cục bộ) và thiết bị thực 
hiện phương pháp này. Theo sáng chế, AP (access point điểm truy cập) có thể truyền 
khung đa người dùng đường xuống đến các STA (station - trạm), thu khung đường lên 
bao gồm tín hiệu ACK (acknowledgement - xác nhận)/NACK (non-acknowledgement - 
không xác nhận) cho khung đa người dùng đường xuống và tín hiệu yêu cầu lập lịch 
đường lên từ ít nhất hai STA trong số các STA, truyền khung đường xuống bao gồm 
thông tin lập lịch đường lên đến ít nhất hai STA dựa vào tín hiệu yêu cầu lập lịch đường 
lên, và thu khung đa người dùng đường lên bao gồm dữ liệu từ ít nhất hai STA để đáp 

lại. ở đây, tốt hơn là trường SIG của khung đường xuống bao gồm bộ chỉ báo mà chỉ 
báo là khung đường xuống bao gồm thông tin lập lịch đa người dùng đường lên. 
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(54) Lồng bảo vệ cánh quạt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lồng bảo vệ cánh quạt cấu tạo như một khung lưới hình lòng chảo, 
xung quanh có các gân dọc (1) bố trí cách đều nhau. Phần gân dọc (1T) ở mặt đáy có 
biên dạng cung tròn, phần gân dọc (1B) ở chân lồng bảo vệ cánh quạt có biên dạng hình 
bậc thang phân tầng, giữa tầng trên và tầng dưới là một đoạn gân gấp khúc (1.1), gân 
tròn đồng tâm (1C) được bố trí xuyên qua các gân dọc (1) ở vị trí đoạn gân gấp khúc 
(1.1). Gân tròn đồng tâm (1C) có thể được bố trí ở bất kì vị trí nào trên thân đoạn gân 
gấp khúc (1.1) sao cho việc liên kết giữa các gân là tốt nhất, các gân tròn đồng tâm (1C) 
không tiếp xúc nhau khi xếp chồng các lồng bảo vệ cánh quạt.  
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(JP), MORI Kimihiro (JP), NAKANISHI Yu (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị đun nóng thức ăn 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị đun nóng thức ăn bao gồm bộ phận vận chuyển, bộ phận đun 
nóng, và bộ phận hút. Bộ phận vận chuyển có thành phần đai vô tận cho phép không khí 
nóng đi qua đó. Đai vô tận có phía đi ra mà thức ăn được đặt trên đó, và phía quay lại, 
trong đó, phía đi ra đi qua không gian giữa bộ phận đun nóng và bộ phận hút, và phía 
quay lại được bố trí để quay mặt phía đi ra và tránh không gian giữa bộ phận đun nóng 
và bộ phận hút. 
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Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) SUH, Jung Hoon (KR), BARBER, Phillip (US), ABOUL-MAGD, Osama (CA) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền và thu dữ liệu trong mạng vô tuyến, điểm 

truy cập và thiết bị di động 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền và thu dữ liệu trong mạng vô tuyến, trong đó 

khung đa truy cập phân chia theo tần số trực giao (OFDMA) được truyền/thu được bao 
gồm phần đầu với các trường tín hiệu (SIG) mà được mã hóa các tỷ lệ lấy mẫu khác 
nhau. Trong một ví dụ, trường tín hiệu thứ nhất (SIGA) được mã hóa ở tỷ lệ lấy mẫu 
chuyển đổi tần số nhanh (FFT) 64 điểm, và trường tín hiệu thứ hai (SIGB) được mã hóa 
ở tỷ lệ lấy mẫu FFT 256 điểm. Trường SIGA có thể mang các thông số để giải mã 
trường SIGB, và trường SIGB có thể mang thông tin phân phối tài nguyên cho phụ tải 
của khung OFDMA. Trường SIGA có thể mang ký hiệu nhận dạng của điểm truy cập 
mà truyền khung OFDMA. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điều khiển động cơ và thiết bị làm lạnh/điều hòa 

không khí 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển động cơ điều khiển động cơ điều khiển phần tử 

tải có chu kỳ mômen tải thay đổi, được bố trí thiết bị phát hiện mà phát hiện biên độ của 
dòng điện điều khiển động cơ, và thiết bị hiệu chỉnh mà hiệu chỉnh điện áp điều khiển 
động cơ để điều khiển động cơ. Thiết bị hiệu chỉnh ước lượng, từ toàn bộ dải góc điện 
của động cơ tương ứng với một chu kỳ của phần tử tải, góc điện đầu tiên tại đó dòng 
điện điều khiển động cơ được phát hiện bởi thiết bị phát hiện đạt mức đỉnh cao nhất, 
phân chia toàn bộ dải góc điện thành dải góc điện gồm góc điện đầu tiên và dải góc điện 
khác không gồm dải góc điện đó, và thực hiện sự hiệu chỉnh đầu tiên trong đó điện áp 
điều khiển động cơ giảm nhiều hơn trong dải góc điện đó so với dải góc điện khác. 
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(72) MITIDIERI, Augusto (IT), DONATI, Elisabetta (IT), CARONZOLO, Nicola (IT) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Quy trình bào chế dung dịch dùng để tiêm, ổn định chứa 

noradrenalin ở nồng độ thấp 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình bào chế dung dịch dùng để tiêm, ổn định chứa 

noradrenalin ở nồng độ thấp, trong đó quy trình này bao gồm bước: hòa tan 
noradrenalin và tùy ý tá dược trong nước được loại oxy hoặc được loại khí, lọc dung 
dịch chứa noradrenalin thu được trong dòng nitơ, phân phối dung dịch này trong dòng 
nitơ, và khử trùng, tốt hơn là khử trùng nóng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dung 
dịch dùng để tiêm ổn định chứa noradrenalin ở nồng độ thấp, hầu như là không chứa các 
chất bảo quản và chất chống oxy hóa để sử dụng trong lĩnh vực dược học và y học. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế axit 4-alkoxy-3-hyđroxypicolinic 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất 4,6-đibromo-3-hydroxypicolinonitril có thể được điều chế 
từ furfuran trong dãy các bước hóa học được chọn từ amin hóa xyano, tạo ra muối amin 
và brom hóa-chuyển vị. Axit 4-alkoxy-3-hyđroxypicolinic có thể được điều chế theo 
cách có lợi từ 4,6-đibromo-3-hyđroxypicolinonitril trong dãy các bước hóa học được 
chọn từ các quy trình thế brom, thủy phân nitril và khử halogen. 
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(72) YU, Haoping (US), MA, Zhan (CN), WANG, Wei (CA), XU, Meng (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã nội dung màn hình 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị mã hóa (100) được tạo cấu hình để thực hiện phương pháp 
(1700) mã hóa nội dung màn hình. Phương pháp này bao gồm bước suy ra (1701) bản 
đồ chỉ mục màu (311, 601, 1301, 1600) dựa trên CU (coding unit - khối mã hóa) hiện 
tại (101, 213, 401, 501). Phương pháp còn gồm bước mã hóa (1703) bản đồ chỉ mục 
màu, trong đó ít nhất một phần của bản đồ chỉ mục màu được mã hóa nhờ sử dụng kỹ 
thuật mã hóa thứ nhất, trong đó bộ chỉ báo thứ nhất biểu thị khoảng cách có nghĩa của 
kỹ thuật mã hóa thứ nhất. Phương pháp còn bao gồm bước tổ hợp (1705) bản đồ chỉ mục 
màu được mã hóa và bộ chỉ báo thứ nhất để truyền đến bộ nhận (200). 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm trung gian để tạo gel alpha và phương pháp sản 

xuất mỹ phẩm dạng nhũ tương dầu trong nước chứa gel alpha 
sử dụng chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm trung gian để điều chế mỹ phẩm dạng nhũ tương dầu 

trong nước chứa gel α một cách dễ dàng và ổn định. Mỹ phẩm này có sự thay đổi độ 
nhớt rất nhỏ theo thời gian và độ ổn định nhũ tương, mà không cần sử dụng thiết bị làm 
lạnh mà mang lại gánh nặng lớn đối với chi phí và môi trường, và phương pháp sản xuất 

mỹ phẩm này. Chế phẩm trung gian để tạo gel α chứa (A) hỗn hợp bao gồm một hoặc 
nhiều rượu bậc cao có 16 nguyên tử cacbon hoặc nhiều hơn và chất hoạt động bề mặt 
không phân ly có trị số HLB nằm trong khoảng từ 7 đến 17 với tỷ lệ mol nằm trong 
khoảng từ 3:2 đến 5:1 với lượng nằm trong khoảng từ 20% đến 80% khối lượng và (B) 
hỗn hợp bao gồm một hoặc nhiều dung môi hòa tan trong nước có trị số IOB nằm trong 
khoảng từ 1,5 đến 3,5 và nước với tỷ lệ khối lượng nằm trong khoảng từ 4:6 đến 8:2 với 
lượng nằm trong khoảng từ 20% đến 80% khối lượng, trong đó chế phẩm này là chất 
lỏng chứa pha vi nhũ tương gồm hai pha liên tục hoặc pha vi nhũ tương gồm hai pha liên 

tục được phân tán trong tinh thể lỏng dạng lớp ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 50°C đến 

80°C và là chất rắn ở nhiệt độ trong phòng. 
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5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040061, Japan 
(72) MIYAHARA, Reiji (JP), YONEZAWA, Tetsuro (JP), KUROKAWA, Kenji (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm trung gian của gel alpha và phương pháp sản xuất 

mỹ phẩm dạng nhũ tương dầu trong nước chứa gel alpha 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm trung gian cho phép điều chế một cách dễ dàng và ổn 

định mỹ phẩm dạng nhũ tương dầu trong nước chứa gel α. Mỹ phẩm này có sự thay đổi 
độ nhớt rất nhỏ theo thời gian và độ ổn định nhũ tương tốt, mà không cần sử dụng thiết 
bị làm lạnh mà mang lại gánh nặng lớn đối với chi phí và môi trường. Sáng chế còn đề 
cập đến phương pháp sản xuất mỹ phẩm này.  

Chế phẩm trung gian của gel α bao gồm (A) từ 20 đến 80% khối lượng hỗn hợp chứa 
một hoặc nhiều rượu bậc cao có 16 nguyên tử cacbon hoặc nhiều hơn và chất hoạt động 
bề mặt anion ở tỷ lệ phân tử gam là từ 3:2 đến 5:1, và (B) từ 20 đến 80% khối lượng hỗn 
hợp chứa một hoặc nhiều dung môi tan trong nước có trị số IOB từ 1,5 đến 3,5 và nước ở 
tỷ lệ khối lượng từ 5:5 đến 8:2, và trong đó chế phẩm này là chất lỏng gồm bao gồm pha 
vi nhũ tương gồm hai pha liên tục hoặc pha vi nhũ tương gồm hai pha liên tục được phân 

tán trong tinh thể lỏng dạng lớp ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 65 đến 85°C và một 
chất rắn ở nhiệt độ phòng. 
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62/028,235         23.07.2014      US 
(71) CLEARWATER HOLDINGS, LTD.  (US) 
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(72) NEWMARK, Noah, G. (US), COLLINS, Stephen, M. (US), HARWITH, Morgan, R. 

(US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Máy dòng 

  (57)     Máy dòng có nhiều cụm ống dây và nhiều bộ nam châm được bố trí ở vùng gần với 
nhau và bao quanh trục tâm. Một trong số các cụm ống dây vâ các bộ nam châm được 
đỡ bởi ít nhất một trục mà được sắp thẳng hàng với trục tâm, và một trong số các cụm 
ống dây và các bộ nam châm thực hiện chuyển động quay quanh trục tâm khi dòng điện 
có trong các cụm ống dây. Đường sức từ của các bộ nam châm được hướng theo hướng 
trục và theo hướng kính trong khi sự quay máy trực giao với hướng đường. Nhiều nam 
châm trong mỗi bộ nam châm được đỡ bởi một trục hoặc trục khác trong số nhiều trục 
được sắp thẳng hàng đồng trục sao cho máy dòng có thể vận hành dưới dạng động cơ 
điện, dưới dạng máy phát điện, hoặc cả hai ở cùng thời điểm.  
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Sylvain (FR), SAMUELS, Pieter Wilhelmus Johannes (NL) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp phủ hạt cây trồng, chế phẩm dùng để phủ hạt cây 

trồng, phương pháp sản xuất chế phẩm này, hạt được phủ và 
phương pháp sản xuất hạt được phủ này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp phủ hạt cây trồng, chế phẩm dùng để phủ hạt cây 
trồng, hạt cây trồng được phủ, phương pháp sản xuất chế phẩm này, phương pháp sản 
xuất hạt được phủ, hạt được phủ và thiết bị dùng để phủ hạt. 
Phương pháp phủ hạt cây trồng bao gồm bước phủ chế phẩm dùng để phủ hạt chứa một 

hoặc nhiều polyme không tan trong nước có Tg ít nhất là 35°C lên hạt. 
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(86) PCT/KR2015/006081    16.06.2015 (87) WO2015/194830 A1 23.12.2015 
(30) 62/012,968         16.06.2014      US 

62/017,246         25.06.2014      US 
62/021,675         07.07.2014      US 
62/024,996         15.07.2014      US 
62/033,637         05.08.2014      US 
62/041,640         25.08.2014      US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.01.2017 
(71) LG ELECTRONICS INC.   (KR) 

128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, Republic of Korea 
(72) CHAE, Hyukjin (KR), SEO, Hanbyul (KR), KIM, Youngtae (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền và thu tín hiệu của thiết bị 

đầu cuối thực hiện truyền thông từ thiết bị đến thiết bị trong 
hệ thống truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền tín hiệu D2D (device to device - thiết bị đến 
thiết bị) trong đó thiết bị đầu cuối thực hiện truyền thông D2D truyền tín hiệu D2D 
trong hệ thống truyền thông không dây theo một phương án của sáng chế bao gồm các 
bước: xác định khoảng tài nguyên thời gian-tần số trong đó tín hiệu D2D sẽ được truyền 
trong khung con; và truyền tín hiệu D2D qua khoảng tài nguyên thời gian-tần số đã 
được xác định, trong đó khoảng tài nguyên tần số trong đó tín hiệu D2D sẽ được truyền 
trong khung con bao gồm khoảng tài nguyên tần số thứ nhất và khoảng tài nguyên tần 
số thứ hai, các vị trí của khoảng tài nguyên tần số thứ nhất và khoảng tài nguyên tần số 
thứ hai được xác định bởi tham số độc lập, và các kích thước của khoảng tài nguyên tần 
số thứ nhất và khoảng tài nguyên tần số thứ hai được xác định bằng tham số chung.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp điều chế hợp chất 2-amino-N-(2,2,2-

trifloetyl)axetamit và hợp chất trung gian dùng cho phương 
pháp này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất có công thức 1 và 1A. Phương pháp 
thứ nhất sử dụng nhóm bảo vệ amin benzyl cacbamat và hợp chất trung gian có công thức 
4. Phương pháp thứ hai sử dụng nhóm bảo vệ tert-butyl cacbamat amin và hợp chất trung 
gian có công thức 7. Phương pháp thứ ba sử dụng nhóm bảo vệ dibenzyl amin. Sáng chế 
cũng đề cập đến hợp chất phenylmetyl N-[2-oxo2-[(2,2,2-trifloetyl)amino]etyl]cacbamat 
(hợp chất có công thức 4). 
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(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA  (US) 

20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503, USA 
(72) Seigo NAKAO (JP), Daichi IMAMURA (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị và phương pháp truyền thông 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị và phương pháp truyền thông vô tuyến có thể cân bằng chất 
lượng thu ACK và chất lượng thu NACK. Thiết bị bao gồm: bộ xáo trộn (214) nhân tín 
hiệu đáp ứng sau khi được điều chế với một mã xáo trộn "1" hoặc "e-j(p/2)" để xoay 
chòm điểm cho mỗi tín hiệu đáp ứng trên trục dịch chuyển tuần hoàn; bộ trải (215) thực 
hiện việc trải lần thứ nhất tín hiệu đáp ứng bằng cách sử dụng một chuỗi ZAC được thiết 
lập bởi bộ phận điều khiển (209); và bộ trải (218) thực hiện việc trải lần thứ hai tín hiệu 
đáp ứng sau khi được trải lần thứ nhất, bằng cách sử dụng một chuỗi mã trải theo khối 
được thiết lập bởi bộ phận điều khiển (209). 
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(72) HUANG Gang  (CN), LIANG Wenliang (CN), TANG Chen  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị xử lý dữ liệu và phương pháp xử lý dữ liệu 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị xử lý dữ liệu và phương pháp xử lý dữ liệu. Thiết bị xử lý dữ 
liệu bao gồm môđun xử lý dữ liệu (30), môđun chuyển mạch (31), và môđun lập lịch 
biểu (32). Môđun lập lịch biểu (32) điều phối số lượng nhiệm vụ tương ứng với mỗi 
môđun xử lý dữ liệu. Khi số lượng nhiệm vụ cần xử lý tương ứng với môđun xử lý dữ 
liệu (30) bất kỳ đạt tới ngưỡng định trước, thì môđun lập lịch biểu (32) ra lệnh cho 
môđun chuyển mạch (31) gửi dữ liệu công việc nhận được bởi môđun xử lý dữ liệu (30) 
bất kỳ nêu trên tới môđun xử lý dữ liệu (30) mà có số lượng nhiệm vụ cần xử lý chưa 
đạt đến ngưỡng định trước để xử lý. Theo giải pháp kỹ thuật nêu trên, mỗi máy chủ đa 
dụng tương ứng với một môđun xử lý dữ liệu (30). Khi số lượng nhiệm vụ tương ứng với 
môđun xử  lý dữ liệu (30) tương đối lớn, thì môđun lập lịch biểu (32) điều khiển môđun 
chuyển mạch (31) để chuyển dữ liệu công việc tới môđun xử lý dữ liệu (30) tương đối 
rỗi, nhờ đó tránh được vấn đề lãng phí tài nguyên hệ thống. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp điều chế hợp chất 3-triflometyl chalcon 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất có công thức 1, trong đó Q và Z là 
như được xác định trong phần mô tả bao gồm bước chưng cất nước từ hỗn hợp gồm hợp 
chất có công thức 2, hợp chất có công thức 3, bazơ gồm ít nhất một hợp chất được chọn 
từ nhóm bao gồm các hyđroxit của kim loại kiềm thổ có công thức 4, trong đó M là Ca, 
Sr hoặc Ba, các cacbonat của kim loại kiềm có công thức 4a, trong đó M1 là Li, Na hoặc 
K, 1,5-điazabixyclo[4.3.0]non-5-en và 1,8-điazabixyclo[5.4.0]unđec-7-en, và dung môi 
không proton có khả năng tạo thành hỗn hợp đồng sôi thấp với nước.  

 

 
 

Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất có công thức 2 bao gồm (1) 
tạo hỗn hợp phản ứng gồm chất phản ứng Grignard thu được từ việc cho hợp chất có 
công thức 5, trong đó X là Cl, Br hoặc I tiếp xúc với kim loại magie hoặc alkylmagie 
halogenua với sự có mặt của dung môi ete, và sau đó (2) cho hỗn hợp phản ứng này tiếp 
xúc với hợp chất có công thức 6, trong đó Y là OR11 hoặc NR12R13, và R11, R12 và R13 là 
như được xác định trong phần mô tả. 

  

 
 
Sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất có công thức 7, trong đó Q và 
Z là như được xác định trong phần mô tả, sử dụng hợp chất có công thức 1 được đặc 
trưng ở chỗ điều chế hợp chất có công thức 1 bằng phương pháp được nêu trên hoặc sử 
dụng hợp chất có công thức 1 được điều chế bằng phương pháp được nêu trên. 
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1007 Market Street, Wilmington, DE 19898, United States of America 
(72) ANNIS Gary David (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp điều chế hợp chất 3-triflometyl chalcon 

(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất có công thức 1, trong đó Q và Z là 
như được xác định trong phần mô tả bao gồm bước chưng cất nước từ hỗn hợp gồm hợp 
chất có công thức 2, hợp chất có công thức 3, bazơ gồm ít nhất một hợp chất được chọn 
từ nhóm bao gồm các hyđroxit của kim loại kiềm thổ có công thức 4, trong đó M là Ca, 
Sr hoặc Ba, các cacbonat của kim loại kiềm có công thức 4a, trong đó M1 là Li, Na hoặc 
K, 1,5-điazabixyclo[4.3.0]non-5-en và 1,8-điazabixyclo[5.4.0]unđec-7-en, và dung môi 
không proton có khả năng tạo thành hỗn hợp đồng sôi thấp với nước. 

 

 
 

Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất có công thức 2 bao gồm (1) 
tạo hỗn hợp phản ứng gồm chất phản ứng Grignard thu được từ việc cho hợp chất có 
công thức 5, trong đó X là Cl, Br hoặc I tiếp xúc với kim loại magie hoặc alkylmagie 
halogenua với sự có mặt của dung môi ete, và sau đó (2) cho hỗn hợp phản ứng này tiếp 
xúc với hợp chất có công thức 6, trong đó Y là OR11 hoặc NR12R13, và R11, R12 và R13 là 
như được xác định trong phần mô tả. 

 

 
 

Sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất có công thức 7, trong đó Q và Z 
là như được xác định trong phần mô tả, sử dụng hợp chất có công thức 1 được đặc trưng 
ở chỗ điều chế hợp chất có công thức 1 bằng phương pháp được nêu trên hoặc sử dụng 
hợp chất có công thức 1 được điều chế bằng phương pháp được nêu trên. 
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(11) 51518 
(21) 1-2017-00105 (51) 7 C07H 15/00 

(22) 12.01.2017 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.01.2017 
(75) 1. Hoàng Thu Hà  (VN) 

Trường THPT Khoa học Giáo dục, phố Kiều Mai, phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

2. Phan Minh Giang  (VN) 
Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, 19 Lê Thánh Tông, thành phố Hà Nội 

3. Vũ Minh Trang  (VN) 
Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, 19 Lê Thánh Tông, thành phố Hà Nội 

(54) Quy trình chiết xuất hoạt chất sinh học axit kaurenoic từ vỏ 
quả Na bằng phương pháp hóa học 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình chiết hoạt chất sinh học axit kaurenoic từ vỏ quả Na bằng 
phương pháp hóa học bao gồm các bước:  
(i) xử lý nguyên liệu:  
(ii) chiết axit kaurenoic trong vỏ quả Na bằng điclometan nhằm thu được dịch chiết cô 
đặc; 
(iii) hòa tan dịch chiết cô đặc thu được nêu trên bằng lượng diclometan vừa đủ, thu được 
dung dịch chứa axit kaurenoic;  
(iv) chiết lỏng-lỏng dung dịch chứa axit kaurenoic bằng bazơ nhằm thu được pha nước 
chứa muối kaurenoat;  
(v) axit hóa pha nước thu được để chuyển hóa muối kaurenoat thành axit kaurenoic;  
(vi) chiết lỏng-lỏng bằng dung môi diclometan nhằm thu được axit kaurenoic thô; và  
(vii) kết tinh lại axit kaurenoic nhằm thu được axit kaurenoic sạch.  
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(11) 51519 
(21) 1-2017-00115 (51) 7 C25D  5/12,  3/60,  5/14, E03C  

1/042 
(22) 16.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/067263       16.06.2015 (87) WO2015/198914 A1 30.12.2015 
(30) 2014-128350       23.06.2014      JP 

2014-249580       10.12.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.01.2017 
(71) OKUNO CHEMICAL INDUSTRIES CO., LTD.  (JP) 

4-7-10, Doshomachi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045 Japan 
(72) NAGAO, Toshimitsu (JP), TSUJIMOTO, Takamitsu (JP), HARA, Kenji (JP), 

KATAYAMA, Junichi  (JP), OTSUKA, Kuniaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Lớp mạ nhiều lớp và vật phẩm có lớp mạ nhiều lớp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lớp mạ nhiều lớp có đặc tính chống ăn mòn tuyệt vời và vật phẩm 
chứa lớp mạ nhiều lớp này. Lớp mạ nhiều lớp chứa ít nhất một lớp mạ crom và lớp mạ 
thiếc-niken, trong đó lớp mạ crom là lớp ngoài cùng, và lớp mạ thiếc-niken được tạo ra 
dưới lớp mạ crom bằng cách sử dụng dung dịch mạ hợp kim thiếc-niken có tính axit 
chứa hợp chất thiếc hóa trị hai, hợp chất niken, hợp chất triamin và florua. 
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(11) 51520 
(21) 1-2017-00116 (51) 7 A61F  13/15,  13/472,  13/49,  13/53,  

13/534 
(22) 03.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/066040  03.06.2015 (87) WO2015/194375 A1 23.12.2015 
(30) 2014-127591      20.06.2014       JP 
(71) UNICHARM CORPORATION   (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) KURODA, Kenichiro (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật dụng thấm hút, phương pháp này bao 
gồm: bước tạo thành rãnh ép (S5) để tạo thành rãnh ép (60) trên tấm trên thấm chất lỏng 
(10) bằng cách rập nổi; bước tạo thành lớp polyme siêu thấm hút (S6) để tạo thành lớp 
polyme siêu thấm hút (31) bằng cách phủ vật liệu thấm hút với tấm phủ, vật liệu thấm 
hút bao gồm các hạt polyme siêu thấm hút, và bước xếp chồng lớp polyme siêu thấm hút 
(S7) để xếp chồng tấm trên (10) và lớp polyme siêu thấm hút (31), trong đó bước xếp 
chồng lớp polyme siêu thấm hút (S7) là bước được tiến hành sau  bước tạo thành rãnh ép 
(S5).  

  
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
387 

(11) 51521 
(21) 1-2017-00118 (51) 7 C07D  231/12, A01N  43/56,  43/647,  

43/713, C07D  403/04, A61P  33/00 
(22) 15.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2015/063277   15.06.2015 (87) WO2015/193218 23.12.2015 
(30) 14172922.8        18.06.2014      EP 
(71) BAYER ANIMAL HEALTH GMBH  (DE) 

Kaiser-Wilhelm-Allee 10, 51373 Leverkusen, Germany 
(72) MAUE, Michael (DE), DECOR, Anne  (FR), BRETSCHNEIDER, Thomas (đã mất) 

(DE), HAHN, Julia Johanna (DE), HALLENBACH, Werner (DE), FISCHER, Reiner 
(DE), SCHWARZ, Hans-Georg (DE), GORGENS, Ulrich (DE), ILG, Kerstin (DE), 
RAMING, Klaus (DE), KOBBERLING, Johannes (DE), HUBSCH, Walter (DE), 
TURBERG, Andreas (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất được thế halogen và dược phẩm chứa hợp chất này 

(57) Sáng chế đề cập đến hợp chất được thế halogen có công thức chung (I): 
 

 
 

Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến quy trình điều chế hợp chất có công thức (I), dược 
phẩm chứa hợp chất này và quy trình sản xuất chế phẩm bảo vệ cây trồng chứa hợp chất 
này. Hợp chất theo sáng chế thích hợp dùng để phòng trừ côn trùng, nhện và giun tròn 
trong nông nghiệp, và ngoại ký sinh trùng trong thú y.  
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(11) 51522 
(21) 1-2017-00119 (51) 7 C10B  57/10, C10L  9/00, F26B  3/06

(22) 17.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/KR2015/006139    17.06.2015 (87) WO2015/194855 23.12.2015 
(30) 10-2014-0073203         17.06.2014     KR 

10-2014-0073207         17.06.2014     KR 
10-2014-0168687         28.11.2014     KR 
10-2014-0168731         28.11.2014     KR 
10-2014-0168757          28.11.2014     KR 
10-2014-0168785         28.11.2014     KR 
10-2015-0000085         02.01.2015     KR 
10-2015-0000087         02.01.2015     KR 
10-2015-0000092         02.01.2015     KR 
10-2015-0000098         02.01.2015     KR 
10-2015-0000099         02.01.2015     KR 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.01.2017 
(71) HANKOOK TECHNOLOGY INC.  (KR) 

6F 581, Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul 137-857, Republic of Korea 
(72) KIM, Sung Kon (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị phân tán và san phẳng để sấy khô đồng đều than đá 

vận chuyển trong máy sấy khô than đá bằng cách sử dụng hơi 
nước tái gia nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị làm giảm tải trọng của các đống than đá mà được nạp từ bộ 
cấp than đá lượng cố định qua máy nghiền đến máy sấy nhiều tầng và được vận chuyển, 
và phân tán và san phẳng một cách đồng đều các đống than đá, nhờ đó cải thiện hiệu 
quả sấy, trong máy sấy khô nhiều tầng mà sấy khô than đá bằng cách sử dụng hơi nước 
tái gia nhiệt, trong đó than đá mà được sấy lần đầu bởi máy sấy than đá thứ nhất được 
nạp vào máy sấy khô than đá thứ hai để được sấy khô lần hai, thiết bị này bao gồm: thân 
dạng cột mà được lắp đặt trên bề mặt của các tấm vận chuyển thứ nhất và tấm vận 
chuyển thứ hai, mà hướng lên phía trên, ở khoảng cách xác định: gờ lồi phân chia mà 
nhô ra từ phần trung tâm của bề mặt trước của thân để phân chia và phân tán phần trung 
tâm của các đống than đá được nạp từ bộ cấp than đá lượng cố định trên các bề mặt của 
các tấm vận chuyển thứ nhất và các tấm vận chuyển thứ hai, mà hướng lên phía trên, 
thành phần bên trái và phần bên phải; và cặp chi tiết cố định mà được lắp cố định tại các 
đầu phía trên của các ray dẫn hướng thứ nhất và các ray dẫn hướng thứ hai mà đỡ các 
tấm vận chuyển thứ nhất theo phương ngang và tại các đầu phía trên của các ray dẫn 
hướng thứ ba và các ray dẫn hướng thứ tư mà đỡ các tấm vận chuyển thứ hai theo hướng 
ngang để đỡ một cách cố định các đầu đối diện của thân, trong đó các đống than đá mà 
được vận chuyển lên trên các bề mặt của các tấm vận chuyển thứ nhất và các tấm vận 
chuyển thứ hai, mà hướng lên phía trên, được san phẳng ở độ cao xác định sao cho hơi 
nước tái gia nhiệt được phun trong khi đi qua các tấm vận chuyển thứ nhất và các tấm 
vận chuyển thứ hai một cách đồng đều đến tiếp xúc với các bề mặt của các hạt than đá. 
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(11) 51523 
(21) 1-2017-00121 (51) 7 C07D  401/14,  213/80, A61P  33/00, 

A01N  43/647 
(22) 15.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2015/063271   15.06.2015 (87) WO2015/193216 23.12.2015 
(30) 14172921.0        18.06.2014      EP 
(71) BAYER ANIMAL HEALTH GMBH  (DE) 

Kaiser-Wilhelm-Allee 10, 51373 Leverkusen, Germany 
(72) SCHWARZ, Hans-Georg (DE), HALLENBACH, Werner (DE), GORGENS, Ulrich 

(DE), ILG, Kerstin (DE), TURBERG, Andreas (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất pyrazolyltriazolylpyridin làm thuốc diệt sinh vật 

gây hại và chế phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrazolyltriazolylpyridin có công thức chung (I): 

 

 
 

trong đó các gốc A1-A4, W, Q, R1, R5 và Z1-Z3 có ý nghĩa như được xác định trong phần 
mô tả. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình điều chế hợp chất có công thức (I) và chế 
phẩm chứa hợp chất này. Các hợp chất theo sáng chế đặc biệt thích hợp để phòng trừ 
côn trùng và nhện trong nông nghiệp, và ngoại ký sinh trùng trong thú y.  
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(11) 51524 
(21) 1-2017-00126 (51) 7 H02B  7/00 

(22) 16.01.2017 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.01.2017 
(71) Công ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng và Dịch vụ Điện Việt  (VN) 

Số 6, ngõ 226, đường Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(72) Bùi Quang Thinh (VN) 
(54) Trạm biến áp hợp bộ kiểu đứng 

  (57)     Giải pháp đề xuất trạm biến áp hợp bộ kiểu đứng là một kiểu trạm bao gồm một khối 
thống nhất bao gồm máy biến áp (1) để biến đổi điện áp, có cánh tản nhiệt để hở, có 
chụp cực máy biến áp (4). Trong đó, máy biến áp (1) được đặt trên tấm ngăn (9) và 
khung trụ đỡ (7). Tủ trung áp RMU (2) và tủ hạ áp (3) được đặt trong khoảng không 
gian của khung trụ đỡ theo hình thức xếp chồng so lệch, khung trụ đỡ được lắp đặt trên 
bệ xây bê tông cốt thép trên mặt đất. Đường cáp trung áp (đầu vào) và cáp hạ áp (đầu ra) 
đều được bố trí trong khoảng không gian của khung trụ đỡ máy (7) và bệ trạm biến áp.  
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(86) PCT/KR2015/000045    05.01.2015 (87) WO2016/006780 14.01.2016 
(30) 10-2014-0085131         08.07.2014      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.01.2017 
(71) JAHWA ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

1217, Chungcheong-daero, Bugi-myeon, Cheongwon-gu, cheongju-si, 
chungcheongbuk-do (zip-code 28139), Republic of Korea 

(72) KIM, Hee-Seung (KR), KIM, In-Soo (KR), NOH, Yo-Han  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Môđun ống kính camera 

  (57)     Sáng chế đề cập đến môđun ống kính camera. Theo một phương án, môđun ống kính 
camera này bao gồm phần đế trong đó giá đỡ ổn định ảnh được lắp đặt vào; hai hoặc 
nhiều hơn hai nam châm được lắp vào trong giá đỡ ổn định ảnh; phần cuộn dây bao gồm 
nhiều cuộn dây và tương ứng với mỗi trong số các nam châm, và bộ cảm biến vị trí được 
bố trí ở giữa các cuộn dây. Ngoài phương án nêu trên, các phương án khác có thể được 
áp dụng.  
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(22) 18.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/EP2015/063679 18.06.2015 (87) WO2015/193416 23.12.2015 
(30) BG2014A000021      19.06.2014       IT 
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(72) PANSERA, Mario (IT), ROSSI, Maurizio (IT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và  quy trình xử lý nước thải trên tàu biển 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý nước thải trên tàu biển bao gồm bể thu gom nước đen 
và nước xám, cụm xử lý sơ cấp bao gồm bộ lọc dải (13), cụm xử lý thứ cấp bao gồm 
môđun vi lọc (14) hoặc siêu lọc và cụm lọc thứ ba bao gồm môđun xử lý bằng ozon 
(17). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình xử lý nước thải trên tàu biển. 
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(72) OKU, Yousuke (JP), YAMAMOTO, Tatsuya (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Mối ghép ren dùng cho các ống thép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mối ghép ren dùng cho các ống thép, trong đó chốt (10) bao gồm 
phần có ren dương (11) và phần mép (12) bao gồm bề mặt chốt (13). Máng lót (20) bao 
gồm: phần có ren âm (21) tương ứng với phần có ren dương (11) của chốt (10); và phần 
chìm (22) tương ứng với phần mép (12), phần chìm (22) bao gồm bề mặt chốt (23). 
Phần mép (12) bao gồm, theo thứ tự từ phần có ren dương (11) đến đầu tự do của chốt 
(10); phần ngõng trục (14); và phần đầu chốt (15) bao gồm bề mặt chốt (13). Đường 
kính ngoài lớn nhất (D1) của vùng bề mặt chốt (13) trong phần đầu chốt (15) lớn hơn 
đường kính ngoài (D2) của phần ngõng trục (14) tại biên giữa phần ngõng trục (14) và 
phần có ren dương (11). 
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(71) Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  (VN) 

Số 1, Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Tạ Ngọc Đôn (VN), Lê Văn Dương (VN), Tạ Ngọc Hùng (VN), Nguyễn Khánh Diệu 

Hồng (VN), Tạ Ngọc Thiện Huy (VN), Trình Xuân Bái (VN) 
(54) Phương pháp tổng hợp meso-nano-zeolit Y trực tiếp từ tro 

trấu và metakaolin 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tổng hợp vật liệu meso-nano-zeolit Y có tỷ số SiO2 : 

Al2O3 = 4,8 trực tiếp từ nguồn cấp silic là tro trấu và nguồn cấp nhôm là metakaolin, 
cùng với sự có mặt của natri clorua và natri hydroxit nhằm xây dựng cấu trúc nano-
zeolit Y ở giai đoạn một, sự có mặt của CTAB nhằm định hướng tạo ra mao quản trung 
bình ở giai đoạn hai. Công đoạn kết tinh thuỷ nhiệt giai đoạn một được tiến hành ở nhiệt 

độ 80°C, áp suất khí quyển, thời gian làm già 72 giờ, kết tinh 12 giờ. Giai đoạn hai bổ 
sung thêm CTAB và kết tinh 12 giờ. Sản phẩm meso-nano-zeolit Y thu được bằng 
phương pháp nêu trên có độ tinh thể đạt 88-92%, bề mặt riêng là 422-465m2/g, độ bền 

nhiệt là 620-650°C, kích thước tinh thể nằm trong khoảng từ 60nm đến 85nm và mao 
quản trung bình tập trung trong khoảng từ 3,1nm đến 3,6nm 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.01.2017 
(75) Nguyễn Anh Tiến  (VN) 

Viện Kỹ thuật biển, 658 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Đê ngầm giảm sóng liên kết gài răng lược lắp ghép chống xói 

lở bảo vệ bờ biển 
  (57)     Sáng chế này đề cập đến đê ngầm giảm sóng liên kết gài răng lược lắp ghép linh hoạt 

bằng các cấu kiện đúc sẵn có kiểu dáng và kết cấu tối ưu chống xói lở bảo vệ bờ biển 
bao gồm: khối chân đế là một cấu kiện bê tông cốt thép đúc sẵn có dạng hình khối lăng 
trụ, tiết diện ngang là hình thang cân rỗng ruột (1); hệ thống các lỗ hình trụ tròn tạo sẵn 
được bố trí kiểu hình hoa mai tại mặt trên của khối chân đế có tác dụng tạo các liên kết 
gài răng lược (2); gờ khóa bê tông liền khối với khối chân đế để chống dịch chuyển 
chân và tăng ổn định hệ thống răng lược tiêu giảm sóng (3); hệ thống răng lược tiêu 
giảm sóng là các cấu kiện cọc bê tông ly tâm đúc sẵn có dạng hình trụ tròn (cọc trụ 
tròn), tiết diện ngang là hình tròn rỗng ruột (4); hệ thống các lỗ hình trụ tròn tạo sẵn tại 
hai mặt bên nghiêng của khối chân đế có tác dụng làm tăng ổn định của khối chân đế và 
hấp thụ một phần năng lượng sóng phản xạ trước và sau khi xuyên hệ thống răng lược 
(5); 
Nguyên lý tiêu giảm sóng và ngăn bùn cát của đê ngầm theo sáng chế là cho phép sóng 
biển xuyên qua hệ thống răng lược rỗng, bảo đảm phần lớn năng lượng sóng bị tiêu tán 
và hấp thụ ngay tại đỉnh đê, phía sau đê sóng tiếp tục lan truyền tiến vào bờ nhưng năng 
lượng không còn đủ để gây xói lở bờ biển, mặt khác đê ngầm còn có vai trò quan trọng 
là ngăn chặn được dòng bùn cát dịch chuyển theo phương ngang ngược trở ra phía biển 
do tác động của dòng triều để gây bồi tạo bãi. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị khử nhiễu và phương pháp khử nhiễu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực kỹ thuật truyền thông, và đề xuất thiết bị và phương pháp 
khử nhiễu, mà có thể tránh không bị giới hạn bởi dải động của bộ chuyển đổi tương tự - 
số (ADC) hoặc bộ chuyển đổi số - tương tự (DAC) và có thể khử thành phần nhiễu nội 
loại thứ hai một cách hữu hiệu. Phương pháp bao gồm các bước: thu nhận tín hiệu tham 
chiếu tần số rađio; thu tín hiệu thu tần số rađio nhờ sử dụng anten thu chính; khử thành 
phần nhiễu nội loại thứ nhất trong tín hiệu thu tần số rađio theo tín hiệu tham chiếu tần 
số rađio, để tạo ra tín hiệu được xử lý thứ nhất; thu nhận tín hiệu nhiễu nội được tái cấu 
trúc theo thông số kênh nhiễu nội và tín hiệu tham chiếu tần số rađio; khử thành phần 
nhiễu nội loại thứ hai trong tín hiệu được xử lý thứ nhất theo tín hiệu nhiễu nội được tái 
cấu trúc để tạo ra tín hiệu được xử lý thứ hai; thực hiện việc xử lý chuyển đổi xuống trên 
tín hiệu được xử lý thứ hai đế tạo ra tín hiệu được xử lý thứ ba; thực hiện việc chuyển 
đổi tương tự - số trên tín hiệu được xử lý thứ ba để tạo ra tín hiệu số; và thu nhận tín 
hiệu tham chiếu dải gốc số, và thực hiện việc đánh giá kênh nhiễu nội theo tín hiệu tham 
chiếu dải gốc số và tín hiệu số để thu nhận thông số kênh nhiễu nội. Sáng chế được sử 
dụng cho việc khử nhiễu. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tủ lạnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tủ lạnh có màn hình hiển thị hoạt động được tạo với số lượng các 
thành phần được giảm xuống và có năng suất đã cải thiện, các chi phí giảm xuống, và 
chất lượng đảm bảo thậm chí khi màn hình hiển thị hoạt động được tạo để cho phép sự 
phát sáng bề mặt. Tủ lạnh bao gồm bảng hiển thị hoạt động (6) bao gồm chi tiết trong 
suốt (11), bản điện cực trong suốt (12) được đặt vào mặt sau của chi tiết trong suốt (11), 
chi tiết đỡ (13) đỡ bản điện cực trong suốt (12), và đế lắp mạch điện tử (14) bao gồm 
nhiều nguồn phát sáng (25) và bộ vi xử lý. Bản điện cực trong suốt (12) bao gồm vật 
liệu nền trong suốt (18), lớp mực dẫn điện trong suốt (20) được đặt vào bề mặt của vật 
liệu nền trong suốt (18) đối diện chi tiết trong suốt (11), lớp bản in biểu tượng (22) được 
đặt vào bề mặt của vật liệu nền trong suốt (18) trên mặt của đế lắp mạch điện tử (14), và 
lớp dây nối mạch theo mô hình (19) nối lớp mực dẫn điện trong suốt (20) với đế lắp 
mạch điện tử (14).  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy giặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy giặt bao gồm lồng giặt (4), bộ phận khuấy (5), động cơ (7), cơ 
cấu hãm, và thiết bị điều khiển (50). Lồng giặt (4) có khả năng quay để vắt khô. Bộ 
phận khuấy (5) được bố trí quay được ở phần đáy bên trong của lồng giặt (4). Động cơ 
(7) dẫn động lồng giặt (4) và bộ phận khuấy (5). Cơ cấu hãm ứng dụng lực hãm cho sự 
quay của lồng giặt (4). Thiết bị điều khiển (50) thực hiện một loạt các thao tác giặt bao 
gồm bước giặt, bước giũ, bước vắt khô và tương tự, và bao gồm bộ điều khiển và bộ 
phận lưu trữ. Bộ điều khiển điều khiển một loạt các bước, và ngoài ra, phát hiện xem 
liệu trạng thái kết thúc của thao tác giặt có là sự kết thúc sau khi hoàn thành thao tác 
dựa vào việc thiết đặt các nội dung được nhập vào bởi người dùng hoặc sự kết thúc trước 
khi hoàn thành thao tác hay không. Bộ phận lưu trữ lưu trữ trạng thái kết thúc của thao 
tác giặt trước đó. Bộ điều khiển cũng thay đổi sự điều khiển của cơ cấu hãm theo trạng 
thái kết thúc của thao tác giặt trước đó được lưu trữ trong bộ phận lưu trữ. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Đèn chiếu sáng đường bộ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đèn chiếu sáng đường bộ chiếu sáng đường từ trên cao, trong đó 
đường có phương tiện giao thông di chuyển theo hướng di chuyển xác định trước. Đèn 
chiếu sáng đường bộ phát ra ánh sáng đến diện tích chiếu sáng của chùm tia tới mở rộng 
theo hướng di chuyển từ vị trí của đèn, và đến diện tích chiếu sáng của chùm tia phản xạ 
mở rộng theo hướng ngược lại với hướng di chuyển từ vị trí của đèn. Lượng ánh sáng 
chiếu trên bề mặt đường trong diện tích chiếu sáng của chùm tia phản xạ là lớn hơn so 
với lượng ánh sáng chiếu trên bề mặt đường trong diện tích chiếu sáng của chùm tia tới. 
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(72) OHNO, Sadao (JP), OSAWA, Kengo (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị ăng ten cho phương tiện giao thông 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị ăng ten cho phương tiện giao thông trong đó chi tiết cuộn cảm 
có thể được giữ ổn định trong khi hình dạng cuộn của nó được duy trì, và số vòng cuộn 
của chi tiết cuộn cảm có thể được điều chỉnh dễ dàng trong quá trình sản xuất. Chi tiết 
cuộn cảm (40) được tạo kết cấu bằng cách tạo ra cuộn dây (42) quanh lõi cuộn được làm 
bằng nhựa (41). Rãnh dẫn (48a) mà là đường dẫn của cuộn dây (42), và các phần nhô 
(48b) mà dọc theo đường dẫn của cuộn dây (42) được bố trí trên bề mặt chu vi bên 
ngoài của ống cuộn dây của lõi cuộn (41). Rãnh dẫn (48a) kéo dài theo cách xoắn ốc 
quanh bề mặt chu vi bên ngoài của ống cuộn dây. Các phần nhô (48b) được bố trí với số 
nhiều ở mỗi vị trí theo chu vi trên bề mặt chu vi bên ngoài của ống cuộn dây. Phần đầu 
cuộn dây của cuộn dây (42) được kéo ra theo hướng trục trong khi được móc tùy ý vào 
một trong số các phần nhô (48b), và được nối điện đến phần đầu cuối phía trên (45). 
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62/026,264        18.07.2014     US 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.01.2017 
(71) CORNING INCORPORATED  (US) 

1 Riverfront Plaza, Corning, New York 14831, United States of America 
(72) ELLISON, Adam James (US), GOLLlER, Jacques (BE), KICZENSKI, Timothy James 

(US), KING, Ellen Anne (US), ZENTENO, Luis Alberto (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Vật phẩm thủy tinh, tấm dẫn sáng bao gồm thủy tinh nhôm 

silicat và thiết bị hiển thị bao gồm tấm dẫn sáng này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật phẩm thủy tinh và tấm dẫn sáng (light guide plate - LGP) bao 

gồm thủy tinh nhôm silicat và thiết bị hiển thị bao gồm tấm dẫn sáng LGP này. Theo 
một số phương án, sáng chế đề xuất các tấm dẫn sáng LGP mà có các tính chất quang 
tương tự hoặc tốt hơn so với các tấm dẫn sáng được làm từ polymetylmetacrylat 
(PMMA) và mà có các tính chất cơ học nổi bật như độ cứng, hệ số giãn nở nhiệt 
(coefficient of thermal expansion - CTE) và độ ổn định kích thước trong các điều kiện 
độ ẩm cao so với các tấm dẫn sáng PMMA .  
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(22) 19.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2015/036601    19.06.2015 (87) WO2015/196026 23.12.2015 
(30) P201430935         20.06.2014      ES 
(71) EXXONMOBIL RESEARCH AND ENGINEERING COMPANY  (US) 

1545 Route 22 East, P.O. Box 900, Annandale, NJ 08801-0900, United States of 
America 

(72) CORCORAN, Edward, W., Jr. (US), KORTUNOV, Pavel (RU), PAUR, Charanjit, S. 
(US), RAVIKOVITCH, Peter, I. (US), WANG, Yu (CN), CORMA CANOS, Avelino 
(ES), VALENCIA VALENCIA, Susana (ES), REY GARCIA, Fernando (ES), 
CANTIN SANZ, Angel (ES), PALOMINO ROCA, Miguel (ES) 

(74) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ DREWMARKS (DREWMARKS CO .,LTD.) 
(54) Phương pháp hấp phụ và lưu trữ chất lưu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp hấp phụ và lưu trữ chất lưu, trong đó vật liệu tinh thể 
có lỗ rỗng li ti có bản chất là zeolit mà, ở trạng thái đã nung và không có các khuyết tật 
trong ma trận tinh thể của nó được biểu hiện bởi sự có mặt của các silanol, có công thức 
thực nghiệm: 

x (M1/nXO2): y YO2: g GeO2: (1-g) SiO2 

trong đó M được chọn lọc giữa H+, ít nhất một ion dương vô cơ có điện tích +n, và hỗn 
hợp của cả hai; 
X là ít nhất một nguyên tố hóa học có trạng thái oxi hóa +3;  
Y là ít nhất một nguyên tố hóa học có trạng thái oxi hóa +4; khác Si  
x có trị số nằm trong khoảng 0 và 0,2, bao gồm cả 0 và 0,2;  
y có trị số nằm trong khoảng 0 và 0,1, bao gồm cả 0 và 0,1;  
g có trị số nằm trong khoảng 0 và 0,5, bao gồm cả 0 và 0,1; 
mà được kí hiệu là ITQ-55, cũng như phương pháp điều chế của nó. Sáng chế cũng đề 
cập đến việc sử dụng vật liệu tinh thể có bản chất là zeolit để hấp phụ các thành phần 
chất lưu, phân tách bằng màng các thành phần chất lưu, lưu trữ các thành phần chất lưu 
và xúc tác các phản ứng chuyển hóa khác nhau.  
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1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8203 Japan 
(72) SUZUKI, Toshihide (JP), YAMAMOTO, Kenji (JP), BEPPU, Yoshinori  (JP), 

WATANABE, Hiroshi (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm chứa đipeptit dạng vòng hàm lượng cao 

(57) Sáng chế đề cập đến chế phẩm có tác dụng về mặt sinh lý rất tốt. Các tác giả sáng chế 
đó tìm ra chế phẩm trong đó tổng lượng đipeptit dạng vòng chứa các axit amin làm đơn 
vị cấu thành, hoặc muối của nó, lớn hơn hoặc bằng lượng cụ thể có tác dụng cải thiện sự 
chuyển hóa đường, và còn tìm ra rằng tác dụng cải thiện sự chuyển hóa đường thu được 
bằng cách đưa ra các hàm lượng đipeptit dạng vòng cụ thể. Chế phẩm này có lợi ở chỗ 
nó có tác dụng cải thiện sự chuyển hóa đường tốt, và nó có thể được hấp thụ một cách 
an toàn trong một thời gian dài. 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Hợp chất dihydroisoquinolinon được thế và dược phẩm chứa 
hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I) 
 

 
 
trong đó R1, R2, R3, R4, L, X và Z là được xác định như trong bản mô tả này, và muối 
dược dụng của nó, dược phẩm chứa hợp chất và muối này. Hợp chất, muối và dược phẩm 
này là hữu ích để điều trị sự tăng sinh của tế bào bất thường, bao gồm bệnh ung thư. 
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(30) 62/016,202         24.06.2014      US 
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(72) Joseph J. VONTORCIK (US), An PLESSERS  (BE), Kenneth H. KIM (US), Julius 

FARKAS (US), Ungyeong JUNG (CA) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Sản phẩm tích hợp được chế tạo từ chế phẩm polyuretan, giày 

dép chứa sản phẩm này và quy trình sản xuất sản phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm tích hợp chứa (a) một vùng bọt xốp mềm dẻo và (b) một 

vùng không chứa bọt xốp. Vùng bọt xốp mềm dẻo và vùng không chứa bọt xốp được tạo 
ra từ chế phẩm polyuretan. Theo một số phương án, vùng bọt xốp mềm dẻo là đế giữa, 
và trong đó vùng không chứa bọt xốp là đế ngoài. Vùng bọt xốp mềm dẻo được chế tạo 
từ bột xốp được đúc phun ép chứa polyuretan mềm dẻo. Vùng không chứa bọt xốp được 
tạo ra từ polyuretan không được tạo bọt, có thể được ép đùn hoặc được tạo hình nhiệt. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến giày dép chứa sản phẩm tích hợp nêu trên và quy 
trình sản xuất sản phẩm tích hợp này. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phần ứng, máy điện quay, quạt luồng ngang, và phương pháp 

chế tạo hai răng của phần ứng 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phần ứng, máy điện quay, quạt luồng ngang của máy, và phương 

pháp chế tạo hai răng của phần ứng, trong đó số lượng các chân cần để nối đan chéo các 
đường được giảm đi trong khi các cuộn dây phần ứng ở mỗi pha được mắc nối tiếp. 
Cuộn dây phần ứng (Lua) bao gồm phần thứ nhất (Lu1), phần quấn thứ hai (Lu2), đầu 
quấn thứ nhất (Luas), đầu quấn thứ hai (Luae), và phần cắt nhau (Luab), và được quấn 
liên tục. Phần quấn thứ nhất được quấn đồng tâm theo chiều quấn ngược chiều kim đồng 
hồ (Ru1) so với chiều (Du1) thu được khi nhìn phần đầu thứ hai (Tu1o) từ phần đầu thứ 
nhất (Tu1i) của răng (Tu1), khi nó đi từ đầu quấn thứ nhất tới phần cắt nhau. Phần quấn 
thứ hai được quấn đồng tâm theo chiều quấn theo kim đồng hồ (Ru2) so với chiều (Du2) 
thu được khi nhìn phần đầu thứ hai (Tu2o) từ phần đầu thứ nhất (Tu2i) của răng, khi nó 
đi từ phần cắt nhau tới đầu quấn thứ hai. 
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(71) Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  (VN) 

Số 1, Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Tạ Ngọc Đôn (VN), Trịnh Xuân Bái (VN), Tạ Ngọc Hùng (VN), Nguyễn Khánh Diệu 

Hồng (VN), Tạ Ngọc Thiện Huy (VN), Nguyễn Việt Quang (VN) 
(54) Phương pháp tổng hợp một giai đoạn vật liệu nano-zeolit X từ 

tro trấu và metakaolin 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tổng hợp vật liệu nano-zeolit X có tỷ số SiO2 : Al2O3 

= 2,5 trực tiếp từ nguồn cấp silic là tro trấu và nguồn cấp nhôm là metakaolin, cùng với 
sự có mặt của natri clorua và natri hydroxit nhằm xây dựng cấu trúc nano-zeolit X. 

Công đoạn kết tinh thuỷ nhiệt giai đoạn một được tiến hành ở nhiệt độ 80°C, thời gian 
làm già 48 giờ, kết tinh 12 giờ tại áp suất khí quyển. Sản phẩm nano-zeolit X thu được 
bằng phương pháp nêu trên có độ tinh thể đạt 90-95%, bề mặt riêng là 204-236m2/g, độ 

bền nhiệt là 715-720°C, kích thước tinh thể nằm trong khoảng từ 45 nm đến 85nm. 
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Số 1, Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Tạ Ngọc Đôn (VN), Lê Văn Dương (VN), Tạ Ngọc Hùng (VN), Nguyễn Khánh Diệu 

Hồng (VN), Tạ Ngọc Thiện Huy (VN), Trịnh Xuân Bái (VN) 
(54) Phương pháp tổng hợp vật liệu mao quản trung bình MSU-S(y) 

trực tiếp từ  tro trấu và metakaolin 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tổng hợp vật liệu MSU-S(Y) trực tiếp từ nguồn cấp silic 

là tro trấu và nguồn cấp nhôm là metakaolin, cùng với sự có mặt của ure nhằm xây dựng 
cấu trúc mầm zeolit Y ở giai đoạn một, sự có mặt của CTAB nhằm định hướng tạo ra 
mao quản trung bình trật tự ở giai đoạn hai. Công đoạn kết tinh thuỷ nhiệt giai đoạn một 

được tiến hành ở nhiệt độ 60°C trong 6 giờ, áp suất khí quyển. Giai đoạn hai bổ sung 

thêm CTAB và kết tinh ở nhiệt độ 60°C trong 6 giờ. Sản phẩm MSU-S(Y) thu được có cấu 
trúc lục lăng trật tự, mao quản trung bình tập trung tại 28-36A, thành mao quản được 
hình thành từ mầm zeolite Y có độ dày 17-20A, bề mặt BET là 679-725m2/g (trong đó 
bề mặt ngoài là 292-468m2/g), thể tích lỗ xốp là 0,78-0,83cm3/g và khoảng bền nhiệt là 
690-730oC. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị báo hiệu định dạng ảnh/viđeo của ảnh 

dải động thấp (LDR) và ảnh dải động cao (HDR), và phương pháp 
và thiết bị mã hóa ảnh HDR và giải mã ảnh HDR hoặc ảnh LDR 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp báo hiệu, trong luồng bit biểu diễn ảnh LDR (Low 
Dynamic Range - dải động thấp) và ảnh độ chói, mà cả hai ảnh này là thu được từ ảnh 
HDR (High Dynamic Range - dải động cao), cả định dạng ảnh/viđeo của phiên bản 
được giải mã của ảnh LDR, mà biểu thị định dạng LDR đầu ra, và định dạng ảnh/viđeo 
của phiên bản được giải mã của ảnh HDR, mà biểu thị định dạng HDR đầu ra, trong đó 
phương pháp này bao gồm bước mã hóa, trong luồng bit đó, phần tử cú pháp thứ nhất 
xác định định dạng LDR đầu ra. Phương pháp này khác biệt ở chỗ còn bao gồm bước 
mã hóa, trong luồng bit đó, phần tử cú pháp thứ hai mà khác với phần tử cú pháp thứ 
nhất và xác định định dạng HDR đầu ra. 
Sáng chế còn đề xuất phương pháp/thiết bị mã hóa/giải mã, phương tiện đọc được bằng 
bộ xử lý, vật ghi không chuyển tiếp và tín hiệu. 
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(11) 51544 
(21) 1-2017-00189 (51) 7 A61M  1/02,  1/34,  1/36 

(22) 06.07.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/069417    06.07.2015 (87) WO2016/006574 A1 14.01.2016 
(30) 2014-139885        07.07.2014      JP 

2014-139886        07.07.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.01.2017 
(71) ASAHI KASEI MEDICAL CO., LTD.  (JP) 

1-105, Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101, Japan 
(72) MATSUURA Yoshimasa (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ lọc xử lý máu và phương pháp sản xuất bộ lọc xử lý máu 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ lọc xử lý máu để loại các thành phần không mong muốn khỏi 

chất lỏng chứa thành phần máu hoặc máu, bao gồm chi tiết lọc (2) có dạng tấm và vật 
chứa cứng bao gồm chi tiết chứa phía đầu vào (4) và chi tiết chứa phía đầu ra (5) được 
bố trí để kẹp chặt chi tiết lọc (2), và có vùng bên trong (3s) được tách thành vùng đầu 
vào (4s) và vùng đầu ra (5s) bởi chi tiết lọc (2), trong đó chi tiết lọc (2) bao gồm hai mặt 
lọc (2a, 2b) được bố trí ở phía vùng đầu vào (4s) và phía vùng đầu ra (5s), chi tiết chứa 
phía đầu vào (4) và chi tiết chứa phía đầu ra (5) được bố trí kẹp (9) mà kẹp chặt và nén 
phần mép ngoài của hai mặt lọc (2a, 2b), chi tiết lọc (2) bị nén để có độ dày của phần bị 
kẹp chặt bởi kẹp (9) là 0,05 lần hoặc lớn hơn và 0,5 lần hoặc nhỏ hơn, và vật chứa cứng 
(3) có phần thấm được hơi nước (31) có tính thấm hơi nước.  
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(11) 51545 
(21) 1-2017-00197 (51) 7 A61K  45/06,  31/46, A61P  11/08, 

A61K  31/522,  31/573,  31/439,  
31/4704,  31/275,  31/56,  31/58 

(22) 18.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/GB2015/000189    18.06.2015 (87) WO2015/193631 A1 23.12.2015 
(30) 1969/MUM/2014         18.06.2014      IN 
(71) CIPLA LIMITED  (IN) 

Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-
400013, Maharashtra, India 

(72) MALHOTRA, Geena (IN), RAUT, Preeti (IN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Dược phẩm chứa chất chủ vận beta2 và chất chống tiết cholin 

và quy trình điều chế dược phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm để hít bao gồm một hoặc nhiều tác nhân giãn phế quản. 

Dược phẩm theo sáng chế có thể chứa chất chủ vận 2 và chất chống tiết cholin. Ngoài 
ra sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế dược phẩm này.  
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(11) 51546 
(21) 1-2017-00200 (51) 7 H04L  25/03, H04B  1/10 

(22) 26.06.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/CN2014/080864       26.06.2014 (87) WO2015/196425 30.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.01.2017 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) LIU, Sheng (CN), CHEN, Teyan (CN), CAI, Yu (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị và phương pháp triệt tiêu giao thoa 

  (57)     Sáng chế liên quan đến lĩnh vực công nghệ truyền thông, và đề xuất thiết bị và phương 
pháp triệt tiêu giao thoa, có thể tránh bị giới hạn bởi khoảng động của ADC/DAC (bộ 
biến đổi tương tự - số/bộ biến đổi số - tương tự) và có thể triệt tiêu thành phần tự giao 
thoa loại thứ hai một cách hiệu quả. Thiết bị triệt tiêu giao thoa gồm anten nhận chính, 
bộ chia, bộ triệt tiêu giao thoa loại thứ nhất, bộ biến đổi xuống, bộ lọc, bộ ghép nối, 
khối biến đổi xuống số, bộ tái tạo giao thoa loại thứ hai, và bộ tạo tín hiệu tần số cục bộ. 
Sáng chế được sử dụng để triệt tiêu giao thoa. 
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(11) 51547 
(21) 1-2017-00201 (51) 7 A61K  31/045,  31/4709, A61P  

31/04 
(22) 19.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2015/036605   19.06.2015 (87) WO/2015/196027 23.12.2015 
(30) 62/014,786        20.06.2014      US 
(71) MELINTA THERAPEUTICS, INC.  (US) 

300 George Street, Suite 301, New Haven, CT 06511, United States of America 
(72) LI, Danping (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm chứa dẫn xuất axit quinolon cacboxylic và chất 

sủi bọt để điều trị, phòng ngừa và làm giảm nguy cơ nhiễm 
khuẩn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất axit quinolon carboxylic chất kháng 
khuẩn và chất sủi bọt. Dược phẩm này cải thiện khả năng dung nạp ở đường dạ dày ruột 
và/hoặc khả năng gây ra các tác dụng phụ ở đường dạ dày ruột giảm. Dược phẩm này 
hữu dụng để dùng qua đường miệng, để điều trị, phòng ngừa hoặc làm giảm nguy cơ 
nhiễm khuẩn. 
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(11) 51548 
(21) 1-2017-00203 (51) 7 C08J  5/04, C07C  59/52,  51/367,  

59/54, C08J  5/06 
(22) 13.03.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2015/020530 13.03.2015 (87) WO2015/138955 A2 17.09.2015 
(30) 61/953,462     14.03.2014      US 
(71) SI GROUP, INC.  (US) 

2750 Balltown Road, Schenectady, New York 12309, USA 
(72) BANACH, Timothy Edward (US), ROBIDEAU, Gary (US), HOWARD, L. Scott (US), 

BARBIERO, Gennaro (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp liên kết hóa học nhựa phenol với vật liệu vải 

tổng hợp, chế phẩm cao su và vật phẩm được gia cường bằng 
vải tổng hợp, và phương pháp điều chế hợp chất axit béo 
phenol có hàm lượng este của phenol giảm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất axit béo phenolic có hàm lượng 
este của phenol giảm. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp liên kết hóa học nhựa 
phenol với vật liệu vải tổng hợp. Phương pháp này bao gồm bước cho hợp chất axit béo 
phenolic tiếp xúc với vật liệu vải tổng hợp để đưa nhóm chức hydroxy phenyl vào vật 
liệu này; và cho nhóm chức hydroxy phenyl có trong vật liệu vải tổng hợp phản ứng với 
nhựa phenol hoặc hỗn hợp chất tạo liên kết ngang phenol có khả năng tạo ra nhựa 
phenol, để liên kết hóa học nhựa phenol này với vật liệu vải tổng hợp. Sáng chế còn đề 
cập đến chế phẩm cao su và vật phẩm được gia cường bằng vải tổng hợp, như vật phẩm 
cao su được gia cường bằng vải tổng hợp, nền bảng mạch hoặc sợi thủy tinh.  
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(11) 51549 
(21) 1-2017-00204 (51) 7 B24B  21/00 

(22) 19.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/067681       19.06.2015 (87) WO2016/002537 A1 07.01.2016 
(30) 2014-137169       02.07.2014     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.01.2017 
(71) TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS, LTD.  (JP) 

18-1, Higashi-Gotanda 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 1418627 Japan 
(72) SHIROISHI Ryozo (JP), TAKAO Kenichi (JP), YAMAUCHI Takahiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị đánh bóng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đánh bóng kim cương bao gồm bộ phận đánh bóng (3) có 
hình dạng dài như hình dạng dây thẳng hoặc hình dạng dây đai và thực hiện đánh bóng 
trong khi cuộn thiết bị đánh bóng (3) trên bộ phận hỗ trợ đánh bóng (4) và ép bề mặt 
đánh bóng chà xát lên bề mặt bộ phận được đánh bóng (1) thông qua bộ phận hỗ trợ 
đánh bóng (4) trong khi bề mặt đánh bóng dịch chuyển một cách liên tục hoặc gián 
đoạn, thiết bị đánh bóng kim cương có chức năng có thể thực hiện đánh bóng thậm chí 
là bề mặt của không gian nửa kín như bề mặt chu vi bên trong của bộ phận hình trụ hoặc 
bộ phận dạng vòng. Thiết bị đánh bóng theo sáng chế bao gồm thiết bị đánh bóng (3) có 
hình dạng dài, phương tiện (6) dùng để làm chuyển động và cuộn thiết bị đánh bóng (3), 
bộ phận hỗ trợ đánh bóng (4) mà giúp thiết bị đánh bóng (3) có thể cuộn và chuyển 
động được, giá đỡ (5) mà bộ phận hỗ trợ đánh bóng (4) được gắn vào, và phương tiện 
tạo áp lực (7) dùng để ép giá đỡ (5) về phía bề mặt gia công của bộ phận được đánh 
bóng (1). Giá đỡ (5) bao gồm phần mở rộng (5a) mà mở rộng theo hướng khác với 
hướng ép. Bộ phận hỗ trợ đánh bóng (4) được bố trí tại phần nhô ra của phần mở rộng 
(5a). 
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(11) 51550 
(21) 1-2017-00208 (51) 7 H04L  5/00, H04W  72/12 

(22) 27.06.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/CN2014/080972      27.06.2014 (87) WO2015/196460 A1 30.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.01.2017 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 
518129, P.R. China 

(72) LI, Zhongfeng (CN), TANG, Zhenfei (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp truyền dẫn kênh chia sẻ đường lên 

vật lý 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp truyền dẫn kênh chia sẻ đường lên vật lý 

(PUSCH), để gọi ra khung con đặc biệt để thực hiện truyền dẫn PUSCH. Phương pháp 
bao gồm các bước: gửi, trong khung con thứ nhất, báo hiệu điều khiển đường xuống mà 
chỉ dẫn thiết bị người dùng (UE) truyền PUSCH, trong đó báo hiệu điều khiển đường 
xuống mang thông tin điều khiển đường xuống, và thông tin điều khiển đường xuống 
được sử dụng để chỉ báo khung con dùng cho truyền dẫn PUSCH, trong đó khung con 
dùng cho truyền dẫn PUSCH là bất kỳ một hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của N khung con, 
N khung con bao gồm khung con đặc biệt, và N là số nguyên không nhỏ hơn 1; và thu 
PUSCH trong khung con được chỉ báo bởi thông tin điều khiển đường xuống. Có thể 
thấy là, theo các phương án của sáng chế, khung con trong đó PUSCH được truyền và 
được chỉ báo bởi thông tin điều khiển đường xuống bao gồm khung con đặc biệt; do đó, 
khung con đặc biệt có thể được lập lịch truyền PUSCH. 
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(11) 51551 
(21) 1-2017-00209 (51) 7 C08L  101/00, B32B  27/28,  27/32, 

C08F  2/44, C08J  3/03, C08L  11/02,  
27/04, C09J  4/00,  201/04 

(22) 18.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/067546        18.06.2015 (87) WO2015/194612 A1 23.12.2015 
(30) 2014-127126       20.06.2014      JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, Japan 
(72) HIGO, Mutsuko (JP), MATSUOKA, Fumiaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Nhũ tương dạng nước, màng phủ, sản phẩm hóa rắn và tấm 

mỏng 
(57) Sáng chế đề xuất nhũ tương dạng nước mà có thể kết dính với các mặt dính đủ bền hoặc 

có thể kết dính các mặt dính với nhau đủ. Nhũ tương dạng nước chứa (A) chất hoạt động 
bề mặt polyme chứa ít nhất một chất được chọn từ nhóm bao gồm các hợp chất chứa 
thành phần cấu tạo có công thức (I) sau đây và các polyme có trọng lượng phân tử lớn, 
(B) polyme chứa nguyên tử halogen, và (C) nước.  

 

 
 
[Trong công thức (I), X là nguyên tử nitơ, CH, hoặc nhóm naphtylen; mỗi Y1 và Y2 độc 
lập là nhóm hydroxyl, -COOR1, -OCOR2, nhóm 2-pyrolidon-1-yl, polyalkylen oxit, 
hoặc -SO3Ma (trong đó Ma là nguyên tử hydro, -NH4, hoặc kim loại kiềm); m là số 
nguyên 1 đến 4; p là số nguyên từ 40 đến 2000; q là 0 hoặc số nguyên dương thỏa mãn 

điều kiện 40 ≤ (p+q) ≤ 2000; và r là số nguyên 0 đến 4.].  
Các polyme có trọng lượng phân tử lớn: các muối kim loại kiềm của croscarmeloza, v.v.. 
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(11) 51552 
(21) 1-2017-00210 (51) 7 C08L  101/04, B32B  25/08,  27/00, 

C08F  2/44,  289/00, C08J  7/04, 
C08K  5/101 

(22) 18.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/067554     18.06.2015 (87) WO2015/194617 A1 23.12.2015 
(30) 2014-127127        20.06.2014     JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED   (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, Japan 
(72) HIGO, Mutsuko (JP), MATSUOKA, Fumiaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Nhũ tương nước, màng phủ, sản phẩm hóa rắn và tấm mỏng 

(57) Sáng chế đề cập đến nhũ tương nước mà có khả năng kết dính đủ mạnh với đối tượng 
cần được kết dính, và có khả năng kết dính các đối tượng với nhau với độ bền tốt. Nhũ 
tương nước chứa chất hoạt động bề mặt phản ứng (A) có công thức (I), polyme chứa 
nguyên tử halogen (B), và nước (C). 

 

 
 

(Trong công thức (I), R1 là nguyên tử hydro, nhóm C1-20 alkyl, nhóm C6-20 aryl, nhóm 
C7-20 aralkyl hoặc nhóm carboxyl, R2 là nhóm C1-20 alkylen, nhóm C6-30 arylen hoặc 
nhóm tương tự, hoặc hỗn hợp của chúng, R3 là nguyên tử hydro hoặc nhóm metyl, Z là 
nguyên tử hydro, nhóm C1-10 alkyl, nhóm C-10 alkoxy hoặc -SO3M (M là nguyên tử 
hydro, kim loại kiềm hoặc hợp chất tương tự) và n là số nguyên nằm trong khoảng từ 0 
đến 30). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến màng phủ, sản phẩm hóa rắn và tấm mỏng. 
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(11) 51553 
(21) 1-2017-00223 (51) 7 H02K  5/20,  1/32 

(22) 12.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/067056  12.06.2015 (87) WO2016/002482 07.01.2016 
(30) 2014-133976      30.06.2014       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.01.2017 
(71) DAIKIN INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-Nishi 2-Chome, Kita-ku, Osaka-Shi, Osaka 
5308323, Japan 

(72) TAKAYAMA Yoshinori (JP), TSUKIDA Junji (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Động cơ điện và thiết bị thông gió 

  (57)     Sáng chế đề cập đến động cơ điện có khả năng ngăn chặn sự gia tăng nhiệt độ. Trục kéo 
dài dọc theo hướng trục. Rôto (10) được bố trí cách xa trục (30) hơn so với stato (20) 
theo hướng kính của trục (30). Phần cố định stato (25) được lắp cố định vào trục (30) và 
cũng được lắp cố định vào stato (20). Phần cố định rôto (15) đối diện với phần cố định 
stato (25) và stato (20) có khe hở không khí giữa chúng theo hướng trục, được lắp cố 
định quay được vào trục (30), và cũng được lắp cố định vào rôto (10). Lỗ rôto (14) mà đi 
qua phần cố định rôto (15) để nối thông với khe hở không khí được tạo ra trong phần cố 
định rôto (15), và lỗ stato (28) mà đi qua phần cố định stato (25) để nối thông với lỗ rôto 
(14) nhờ khe hở không khí giữa chúng được tạo ra trong phần cố định stato (25).  
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(11) 51554 
(21) 1-2017-00233 (51) 7 C08F  2/44, B32B  25/08,  27/28,  

27/32, C08J  7/04, C08L  15/02, 
C09D  5/02,  115/02 

(22) 18.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/067537   18.06.2015 (87) WO2015/194611 A1 23.12.2015 
(30) 2014-126976       20.06.2014       JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED   (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, Japan 
(72) MATSUOKA, Fumiaki (JP), HIGO, Mutsuko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Nhũ tương nước, màng phủ, sản phẩm hóa rắn và tấm mỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nhũ tương nước mà có thể kết dính với mặt dính, hoặc làm cho các 
mặt dính kết dính với nhau, với độ bền tốt. Sáng chế khác biệt ở chỗ, nhũ tương nước 
chứa cao su được clo hóa có hàm lượng nguyên tử clo bằng hoặc lớn hơn 45% trọng 
lượng, và hợp chất có một hoặc nhiều nhóm polyme hóa được. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến màng phủ được tạo ra từ nhũ tương nước này và sản 
phẩm hóa rắn của màng phủ này. 
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(11) 51555 
(21) 1-2017-00237 (51) 7 A61K  31/5355,  9/08,  47/12,  47/18, 

A61P  23/00 
(22) 26.06.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2014/067023      26.06.2014 (87) WO2015/198456 A1 30.12.2015 
(71) MARUISHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

2-4-2, Imazu-Naka, Tsurumi-ku, Osaka-shi, Osaka 5380042, Japan 
(72) ITSUJI, Yutaka (JP), NAGAHARA, Hironori  (JP), JiNBO, Keisuke (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm chứa rocuronium với độ ổn định được cải thiện 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm rocuronium với độ ổn định cao. Chế phẩm theo sáng chế 
chứa rocuronium và dung dịch đệm và có độ pH được điều chỉnh tới 3,5 hoặc nhỏ hơn 
(ví dụ từ 2,5 đến 3,5). Dung dịch đệm có thể là dung dịch axit xitric/natri hydroxit, dung 
dịch đệm axit tactaric/natri hydroxit, dung dịch đệm kali hydro phatalat/axit clohydric, 
dung dịch đệm glyxin/axit clohydric, hoặc tương tự. Chế phẩm rocuronium này có, ví 
dụ, tỉ lệ tạo thành chất tương tự rocuronium C là 5% hoặc thấp hơn sau khi được bảo 

quản trong sáu tháng ở 40°C. 
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(11) 51556 
(21) 1-2017-00240 (51) 7 B65D  83/08,  75/58 

(22) 17.06.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/067527        17.06.2015 (87) WO2015/198951 A1 30.12.2015 
(30) 2014-128540        23.06.2014        JP 
(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) BANDOU Takeshi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Nắp và bao gói bảo quản tấm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bao gói bảo quản tấm có nắp (B100) và bộ phận bảo quản (C400) 
và tạo ra kỹ thuật cấu tạo hợp lý hơn liên quan đến bao gói bảo quản tấm và nắp. Nắp 
(B100) có đáy (B200) có khe hở của đáy (B300), phần che (B400) và vùng kết dính 
(B500). Đáy (B200) có vùng thứ nhất (B211) bao gồm khe hở của đáy (B300) và vùng 
thứ hai (B212) không bao gồm vùng thứ nhất (B211). Vùng thứ hai (B212) này có phần 
giảm yếu (B600) được tạo kết cấu để có độ bền nhỏ hơn so với phần khác trong vùng 
thứ hai (B212). 
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(11) 51557 
(21) 1-2017-00243 (51) 7 G01N 27/00, A01G 25/06 

(22) 20.01.2017 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.01.2017 
(71) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội  (VN)

334 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Quang Thảo (VN), Nguyễn Văn Nội (VN), Đinh Thị Hải (VN) 
(54) Hệ thống tưới ngầm kết hợp bón phân tự động 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống tưới ngầm kết hợp bón phân tự động bao gồm: khối thu thập 
dữ liệu môi trường và phân phối nước xả ngầm tại gốc cây (1) có các cảm biến điều kiện 
môi trường (4); khối xử lý trung tâm (10) nhận dữ liệu gửi về từ các cảm biến điều kiện 
môi trường (4) bằng sóng vô tuyến (5); bình trộn phân bón có cảm biến phát hiện phân 
bón (20) được bổ sung phân bón; bộ điều khiển van điện xả nước vào bình trộn phân 
bón (18) sẽ điều tiết nước đi vào ống dẫn nước chính (25) dẫn đến các ống dẫn thứ cấp 
(9) đưa đến các ống dẫn quanh gốc cây (7); đầu xả nhỏ giọt đặt ngầm dưới lòng đất (8); 
và cảm biến áp lực dòng chảy ở ống dẫn thứ cấp (27) kết hợp với cảm biến lưu lượng xả 
ngầm (6). Hệ thống tưới ngầm kết hợp bón phân tự động theo sáng chế có thể thực hiện 
điều chỉnh lượng nước tưới một cách tiết kiệm nhất được đặt ngầm dưới lòng đất và bổ 
sung phân bón cho cây trồng mà không gây ảnh hưởng đến bề mặt canh tác trên mặt 
đất. 
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(11) 51558 
(21) 1-2017-00247 (51) 7 H04W  24/10 

(22) 15.07.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2015/040488  15.07.2015 (87) WO2016/014306 A1 28.01.2016 
(30) 62/027,623       22.07.2014      US 

14/567,898       11.12.2014      US 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

ATTN: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-
1714, United States of America 

(72) JI, Tingfang (US), SMEE, John, Edward (CA), SORIAGA, Joseph (US), BHUSHAN, 
Naga (US), AZARIAN YAZDI, Kambiz (US), MUKKAVILLI, Krishna, Kiran (IN), 
GOROKHOV, Alexei, Yurievitch (US), GAAL, Peter (US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây và vật ghi 

bất biến đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị truyền thông không dây và vật ghi bất biến 

đọc được bằng máy tính. Phương pháp truyền thông thứ nhất bao gồm: bước đo, bởi 
thiết bị thứ nhất, điều kiện của kênh không dây; và bước tạo ra ít nhất một thông báo 
phản hồi thông tin phụ của kênh dựa trên điều kiện đo được trên kênh không dây, trong 
đó ít nhất một thông báo phản hồi thông tin phụ của kênh cung cấp thông tin về mối 
quan hệ của tập tham số, bao gồm tham số tốc độ dữ liệu, tham số xác suất sai số, và ít 
nhất một trong số tham số cuối cùng hoặc tham số liên kết truyền. Phương pháp truyền 
thông thứ hai bao gồm: bước đo, bởi thiết bị thứ nhất, nhiễu trên kênh không dây; bước 
nhận dạng thiết bị gây nhiễu cho kênh không dây dựa trên phép đo này; và tạo ra thông 
báo phản hồi thông tin phụ của kênh dựa trên nhiễu đo được trên kênh không dây. 
Thông báo phản hồi thông tin phụ của kênh chỉ báo thiết bị gây nhiễu cho kênh không 
dây và tương quan của nhiễu từ thiết bị gây nhiễu với thời gian hoặc tần số. 
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(11) 51559 
(21) 1-2017-00248 (51) 7 H04W  24/10 

(22) 15.07.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/US2015/040485    15.07.2015 (87) WO2016/014304 A1 28.01.2016 
(30) 62/027,623         22.07.2014       US 

14/567,887         11.12.2014       US 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

ATTN: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121-1714, United States of America 

(72) JI, Tingfang (US), SMEE, John, Edward (CA), SORIAGA, Joseph (US), BHUSHAN, 
Naga (US), AZARIAN YAZDI, Kambiz (US), MUKKAVILLI, Krishna, Kiran (IN), 
GOROKHOV, Alexei, Yurievitch (US), GAAL, Peter (US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây và vật ghi 

bất biến đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị truyền thông không dây và vật ghi bất biến 

đọc được bằng máy tính. Phương pháp truyền thông thứ nhất bao gồm: bước đo, bởi 
thiết bị thứ nhất, điều kiện của kênh không dây; và bước tạo ra ít nhất một thông báo 
phản hồi thông tin phụ của kênh dựa trên điều kiện đo được trên kênh không dây, trong 
đó ít nhất một thông báo phản hồi thông tin phụ của kênh cung cấp thông tin về mối 
quan hệ của tập tham số, bao gồm tham số tốc độ dữ liệu, tham số xác suất sai số, và ít 
nhất một trong số tham số cuối cùng hoặc tham số liên kết truyền. Phương pháp truyền 
thông thứ hai bao gồm: bước đo, bởi thiết bị thứ nhất, nhiễu trên kênh không dây; bước 
nhận dạng thiết bị gây nhiễu cho kênh không dây dựa trên phép đo này; và tạo ra thông 
báo phản hồi thông tin phụ của kênh dựa trên nhiễu đo được trên kênh không dây. 
Thông báo phản hồi thông tin phụ của kênh chỉ báo thiết bị gây nhiễu cho kênh không 
dây và tương quan của nhiễu từ thiết bị gây nhiễu với thời gian hoặc tần số. 
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(30) 62/027,623         22.07.2014      US 

14/567,914         11.12.2014      US 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

ATTN: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-
1714, United States of America 

(72) JI, Tingfang (US), SMEE, John, Edward (CA), SORIAGA, Joseph (US), BHUSHAN, 
Naga (US), AZARIAN YAZDI, Kambiz (US), MUKKAVILLI, Krishna, Kiran (IN), 
GOROKHOV, Alexei, Yurievitch (US), GAAL, Peter (US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây và vật ghi 

bất biến đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị truyền thông không dây và vật ghi bất biến 

đọc được bằng máy tính. Phương pháp truyền thông thứ nhất bao gồm: bước đo, bởi 
thiết bị thứ nhất, điều kiện của kênh không dây; và bước tạo ra ít nhất một thông báo 
phản hồi thông tin phụ của kênh dựa trên điều kiện đo được trên kênh không dây, trong 
đó ít nhất một thông báo phản hồi thông tin phụ của kênh cung cấp thông tin về mối 
quan hệ của tập tham số, bao gồm tham số tốc độ dữ liệu, tham số xác suất sai số, và ít 
nhất một trong số tham số cuối cùng hoặc tham số liên kết truyền. Phương pháp truyền 
thông thứ hai bao gồm: bước đo, bởi thiết bị thứ nhất, nhiễu trên kênh không dây; bước 
nhận dạng thiết bị gây nhiễu cho kênh không dây dựa trên phép đo này; và tạo ra thông 
báo phản hồi thông tin phụ của kênh dựa trên nhiễu đo được trên kênh không dây. 
Thông báo phản hồi thông tin phụ của kênh chỉ báo thiết bị gây nhiễu cho kênh không 
dây và tương quan của nhiễu từ thiết bị gây nhiễu với thời gian hoặc tần số. 
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(71) ASTELLAS PHARMA INC.  (JP) 

5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038411, Japan 
(72) KOJIMA Hiroyuki (JP), MIYAZAKI Masakazu (JP), NISHIURA Mare (JP), 

NISHIZATO Takashi (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Dược phẩm dùng qua đường miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng qua đường miệng cho phép cải thiện độ tan, cải 
thiện đặc tính hòa tan, và cải thiện khả năng hấp thụ qua đường miệng của (2R)-N-({5-
[3-(2,5-diflophenyl)-2-(1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-yliden)-3-oxopropanoyl]-2-
flophenyl}sulfonyl)-2-hydroxypropan imit amit (sau đây được gọi là hợp chất A) hoặc 
muối dược dụng của nó, cũng như làm giảm kích thước. Dược phẩm dùng qua đường 
miệng này chứa dạng vô định hình của hợp chất A hoặc muối dược dụng của nó, và 
polyme. 
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2014-171749        26.08.2014     JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.01.2017 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.  (JP) 

1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207, Japan 
(72) AKAGI, Takayoshi (JP), TERAI, Kenji (JP), KIRIYAMA, Hiroyuki (JP), YONEDA, 

Tomoaki (JP), ISHIHARA, Shungo (JP), MURAO, Tsuyoshi (JP), HORIBE, Yasuyuki 
(JP), SAKAMOTO, Junya (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy giặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy giặt bao gồm thùng nước để chứa dung dịch giặt, lồng quay 
được chứa trong thùng nước và để chứa quần áo, lồng chứa được bố trí với thùng nước 
và lồng quay, và bộ tạo bọt để tạo ra các bọt và cung cấp các bọt được tạo ra đến lồng 
chứa. Hơn nữa, bộ tạo bọt bao gồm khoang tạo bọt để chứa dung dịch giặt được cấp từ 
bơm luân chuyển, và dung dịch giặt được cấp từ bơm luân chuyển va chạm với bề mặt 
dung dịch của dung dịch giặt được chứa trong khoang tạo bọt. Do đó, máy giặt có kết 
cấu đơn giản và có khả năng giặt hiệu quả quần áo với các bọt có thể được đề xuất. 
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(11) 51563 
(21) 1-2017-00321 (51) 7 D06F  39/14 

(22) 28.08.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/004340         28.08.2015 (87) WO2016/084279 A1 02.06.2016 
(30) 2014-238616         26.11.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.01.2017 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.  (JP) 

1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207, Japan 
(72) YAMAMOTO, Katsunori (JP), IZAWA, Katsuya (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy giặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy giặt bao gồm thân máy giặt chứa lồng giặt/vắt, và thiết bị nắp 
để che cổng đưa vào đồ giặt được tạo nên ở thân máy giặt. Thiết bị nắp bao gồm phần 
thân nắp, và phần trang trí nắp mà che phủ phần thân nắp và được cố định vào phần thân 
nắp bởi cấu trúc cố định thứ nhất và cấu trúc cố định thứ hai. Vách cạnh của phần thân 
nắp được bố trí bên trong vách cạnh của phần trang trí nắp. Cấu trúc cố định thứ hai 
được bố trí ở bề mặt bên ngoài của vách cạnh của phần thân nắp và bề mặt bên trong của 
vách cạnh của phần trang trí nắp. 
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(11) 51564 
(21) 1-2017-00322 (51) 7 D06F  33/02,  39/08 

(22) 28.08.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/004339    28.08.2015 (87) WO2016/084278 A1 02.06.2016 
(30) 2014-238614        26.11.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.01.2017 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.  (JP) 

1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207, Japan 
(72) SHINDO, Katsutoshi (JP), SUGIMOTO, Toshihide (JP), INOUE, Keisuke (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy giặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy giặt thực hiện, ở bước làm sạch, bước thứ nhất để cấp nước 
đến nước định trước thứ nhất, và làm quay bộ phận khuấy và cánh để hòa tan chất làm 
sạch và tạo ra các bọt của dung dịch giặt trong khoang bơm. Máy giặt còn thực hiện 
bước thứ hai để cấp nước đến mức nước định trước thứ hai cao hơn so với mức nước 
định trước thứ nhất, và làm quay bộ phận khuấy và cánh để cung cấp các bọt và dung 
dịch giặt trong khoang bơm vào lồng giặt và vắt từ cổng xả phía dưới qua ống luân 
chuyển. Máy giặt còn thực hiện bước thứ ba để cấp nước đến mức nước định trước thứ 
ba cao hơn so với mức nước định trước thứ hai, và làm quay bộ phận khuấy và cánh để 
cung cấp các bọt và dung dịch giặt trong khoang bơm vào lồng giặt và vắt từ cổng xả 
phía dưới và cổng xả phía trên qua ống luân chuyển. 
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(11) 51565 
(21) 1-2017-00333 (51) 7 A61K  31/517,  9/06,  9/08,  9/16,  

9/20,  9/48,  9/70,  31/519,  31/53, 
A61P  27/02,  27/06 

(22) 17.07.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/JP2015/070477      17.07.2015 (87) WO2016/010130 21.01.2016 
(30) 2014-146573      17.07.2014       JP 
(71) SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

9-19, Shimoshinjo 3-chome, Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 5338651, Japan 
(72) YOSHIDA, Atsushi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm phòng ngừa hoặc điều trị bệnh ở bán phần sau của 

mắt và chế phẩm ức chế tân mạch hắc mạc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phòng ngừa hoặc điều trị bệnh ở bán phần sau của mắt, 

chứa hợp chất có công thức (1) dưới đây: 
 

 
 
chất đồng phân đối ảnh hoặc chất đồng phân không đối quang, hoặc muối dược dụng 
của nó làm thành phần hoạt tính. 
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(11) 51566 
(21) 1-2017-00528 (51) 7 C07F  9/6561, C07D  473/34, A61K  

31/675 
(22) 09.07.2015 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/KR2015/007130     09.07.2015 (87) WO2016/010305 21.01.2016 
(30) 10-2014-0091262          18.07.2014      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.02.2017 
(71) JW PHARMACEUTICAL CORPORATION  (KR) 

2477, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, Seoul 137-864, Republic of Korea 
(72) PYUN, Do-Kuy (KR), LEE, Won-Kyoung (KR), PARK, Su-Ha (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Muối của hợp chất tenofovir disoproxil, phương pháp điều chế 

và dược phẩm chứa muối này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến muối tenofovir disoproxil edisylat có công thức hóa học 1. Sáng 

chế còn đề cập đến phương pháp điều chế và dược phẩm chứa muối này. 
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PHẦN II 
 

ĐƠN YÊU CẦU CẤP BẰNG Độc quyền giải pháp hữu ích 
 
 
(11) 3336 
(21) 2-2015-00254 (51) 7 C12Q 1/00 

(22) 25.08.2015 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.08.2015 
(71) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội  

(VN) 
334 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(72) Phan Tuấn Nghĩa (VN), Nguyễn Văn Minh (VN), Phùng Bảo Khánh (VN), Vũ Thị Thu 
(VN), Trịnh Hồng Thái (VN) 

(54) Quy trình tạo mẫu chuẩn để phát hiện các đột biến điểm ở 
bệnh nhân nghi mắc bệnh ty thể 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình tạo mẫu chuẩn để phát hiện các đột biến điểm ở 
bệnh nhân nghi mắc bệnh ty thể, trong đó quy trình tạo ra các đột biến điểm A3251G, 
T3271C, T3291C, G3460A, T8993G/C, T9176G hoặc G11778A nhân tạo bằng cách dựa 
trên các đoạn mồi đặc hiệu để nhân lên các trình tự chứa các đột biến điểm này. 
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(11) 3337 
(21) 2-2015-00255 (51) 7 F23G  5/00,  7/00 

(22) 26.08.2015 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.08.2015 
(71) Công ty cổ phần sản xuất và thương mại bimivina  (VN) 

Trung Tiến, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 
(72) Vũ Tiến Đức (VN) 
(54) Lò đốt rác thải rắn sinh hoạt kiểu tháp 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến lò đốt rác thải rắn sinh hoạt kiểu tháp (10) bao gồm: thân 
lò (20); ghi lò (30); cơ cấu nạp rác thải (40) có một đầu được lắp nối thông với phần trên 
của thân lò; vít xả xỉ than (50) được bố trí ngang qua phần đáy của thân lò; ít nhất bốn 
cửa cấp gió (60) được bố trí ở phần đáy của thân lò; và hệ thống xử lý khói bụi (70) có 
một đầu được lắp cố định vào mặt đỉnh của thân lò, trong đó: 
thân lò (20) bao gồm: khoang đốt sơ cấp (22), khoang đốt thứ cấp thứ nhất (23) và 
khoang đốt thứ cấp thứ hai (24); 
hệ thống xử lý khói bụi (70) bao gồm: thân chính (71), phần phân phối khói bụi (72), 
vành chắn kín (73), nhiều giàn phun nước (74) và nhiều lỗ xả nước thải (75) được bố trí 
ở phần đáy của thân chính. 
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(11) 3338 
(21) 2-2015-00258 (51) 7 A61B 5/00 

(22) 28.08.2015 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2015 
(71) Phòng thí nghiệm Trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật hệ 

thống  (VN) 
Nhà C6, Trường Đại học Bách khoa - 268 Lý Thường Kiệt, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Phạm Thị Thu Hiền (VN), Lê Thanh Hải (VN), Võ Văn Tới  (VN) 
(54) Hệ thống đo phân cực ánh sáng để chẩn đoán các bệnh lý trên 

mô, tế bào 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống đo phân cực ánh sáng để chẩn đoán các bệnh lý 

trên mô, tế bào bao gồm nguồn phát laze He-Ne, kính phân cực, kính 1/4 bước sóng 
được sử dụng để tạo ra tia sáng phân cực thẳng và tia phân cực tròn, bộ lọc cường độ 
trung lập, đồng hồ đo cường độ sáng cùng đầu dò được sử dụng để đảm bảo mỗi ánh 
sáng phân cực đầu vào có một cường độ giống hệt nhau, mẫu đo sinh học, máy đo phân 
cực Stockes hoặc máy phân tích để thu kết quả là các thông số có tính chất quang học 
trong mẫu đo sinh học. Phương pháp đo của hệ thống theo giải pháp hữu ích còn được tự 
động hóa bằng chương trình tính toán được viết bằng phần mềm Matlab. Các kết quả đo 
được từ máy phân cực Stokes được đưa vào chương trình này để tính toán và đưa ra kết 
quả cuối cùng kèm với sai số tính toán từ dữ liệu đầu vào. 
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(11) 3339 
(21) 2-2015-00259 (51) 7 A61B 5/00 

(22) 28.08.2015 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2015 
(71) Phòng thí nghiệm Trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật hệ 

thống  (VN) 
Nhà C6, Trường Đại học Bách khoa - 268 Lý Thường Kiệt, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Huỳnh Quang Linh (VN), Trần Văn Tiến (VN), Phạm Thị Hải Miền  (VN) 
(54) Máy soi ven người lớn sử dụng điot phát quang công suất 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy soi ven người lớn sử dụng điot phát quang công suất 
(LED công suất) bao gồm phần thân trên, cụm đèn LED chiếu sáng, nguồn một chiều 
(pin dùng một lần hoặc pin sạc), cảm biến hồng ngoại, phần thân dưới (đáy), công tắc, 
nắp đậy bảo vệ cụm chiếu sáng; khác biệt ở chỗ, sử dụng 5 LED công suất có ba bước 
sóng khác nhau làm nguồn chiếu sáng cho kết quả hiển thị ven sắc nét, có độ tương 
phản cao so với vùng da xung quanh; bộ cảm biến hồng ngoại được lắp đặt trong máy có 
vai trò như công tắc đóng mở giúp hệ đèn LED tự động bật sáng khi ốp thiết bị lên tay 
và tự động tắt khi lấy thiết bị ra, hoàn toàn không có ánh sáng rọi trực tiếp vào mắt 
người sử dụng. Máy soi ven người lớn sử dụng LED công suất hỗ trợ y bác sĩ xác định 
ven nhanh chóng và có kích thước nhỏ gọn. 
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(11) 3340 
(21) 2-2015-00260 (51) 7 A61B 5/00 

(22) 28.08.2015 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2015 
(71) Phòng thí nghiệm Trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật hệ 

thống  (VN) 
Nhà C6, Trường Đại học Bách khoa, 268 Lý Thường Kiệt, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh. 

(72) Huỳnh Quang Linh (VN), Trần Văn Tiến (VN), Phạm Thị Hải Miền (VN) 
(54) Máy soi da bằng phương pháp quang học 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy soi da bằng phương pháp quang học bao gồm hệ kính 
phân cực chéo, hệ kính phóng đại, phần vỏ hộp có thiết kế nhỏ gọn, nguồn một chiều 
(pin 9V) và cụm LED chiếu sáng đa bước sóng; khác biệt ở chỗ: tròng kính quan sát gắn 
ở hệ phóng đại là dòng kính có độ phóng đại 10x, nhằm tăng khả năng quan sát các chi 
tiết nhỏ, hình ảnh đa bước sóng cho phép quan sát rõ hơn các đặc tính của mô, vùng 
phân bố mạch máu, hồng cầu, melanin,..., hệ kính phân cực bắt chéo loại bỏ ánh sáng 
chói ngay bề mặt tổn thương và bóng mờ từ trường nhìn, cho phép quan sát các tế bào 
và các mô nằm ngay bên dưới bề mặt tổn thương. Kỹ thuật này có ưu điểm là an toàn, 
không tiếp xúc, thời gian chẩn đoán nhanh chóng và tăng khả năng phát hiện bệnh ở giai 
đoạn sớm với độ chính xác cao. 
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(11) 3341 
(21) 2-2015-00262 (51) 7 G05D 23/00 

(22) 01.09.2015 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.09.2015 
(71) Viện Địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

(VAST)  (VN) 
Ngõ 84, phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(72) Đoàn Văn Tuyến (VN) 
(54) Phương pháp kiểm soát các thông số nhiệt độ của hệ thống 

điều hòa không khí sử dụng nguồn nhiệt đất 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp kiểm soát các thông số nhiệt độ của hệ thống 

điều hoà sử dụng nguồn nhiệt đất trên máy tính thông qua thiết bị tập hợp số liệu (SL) 
có cách thức bố trí các vị trí đặt đầu đo theo dõi nhiệt độ trong hệ thống điều hoà bơm 
nhiệt đất. Sử dụng thiết bị tập hợp số liệu (SL) cùng với phần mềm đi kèm được kết nối 
với máy tính. Các thông số nhiệt độ tại các điểm đo được thu nhận và lưu trữ trong máy 
tính ở định dạng Excell (MS Office). Dữ liệu nhiệt độ thu được được hiện thị liên tục 
theo chế độ thời gian tuỳ chọn. Do vậy, các dữ liệu nhiệt độ thu được mang tính liên tục 
đồng thời giải pháp hữu ích tạo thuận lợi trong quá trình vận hành và khắc phục kịp thời 
những sự cố của hệ thống có thể xảy ra. 
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(11) 3342 
(21) 2-2015-00263 (51) 7 A01C  11/02 

(22) 01.09.2015 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.02.2016 
(75) 1. Tiêu Thanh Vũ  (VN) 

50A1, khu vực 5, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

2. Đặng Phương Trâm  (VN) 
T/T Sở điện lực, 147 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(74) Công ty Cổ phần PHANLAW VIETNAM (PHANLAW VIETNAM JSC) 
(54) Máy trồng giá mini 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy trồng giá mini có kết cấu chính bao gồm: hệ thống 
ống dẫn nước vào và hệ thống thoát nước để dẫn nước vào và thải nước ra một cách tự 
động theo hoạt động của bộ điều khiển (22); trên nắp (2) của máy trồng giá có bốn trụ 
bố chặn xung quanh để tạo khoảng cách với phần nắp của máy; một buồng ủ (211) chứa 
khay trồng giá (15) có nhiều lỗ nhỏ dạng lưới để nước tưới vào khay được lan rộng và 
đều khắp khay, khay trồng giá (15) này có khả năng di chuyển trên các thanh trượt nhờ 
sự phát triển của giá đỗ, việc này nhằm mục đích đảm bảo độ thông thoáng và có không 
gian tạo độ ẩm cho hạt mầm phát triển. 
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(11) 3343 
(21) 2-2015-00266 (51) 7 A01K  79/00,  97/00,  80/00, F21V  

29/00,  31/00 
(22) 07.09.2015 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.09.2015 
(71) Công ty cổ phần công nghệ 111 Việt Nam  (VN) 

Số 27, ngõ 178, đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(72) Phạm Văn Chinh (VN), Trịnh Đăng Quân (VN), Đoàn Văn Thịnh (VN) 
(54) Hệ thống làm mát của đèn điốt phát quang 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống làm mát của đèn điốt phát quang ứng dụng cho 
tàu cá trong lĩnh vực đánh bắt thủy sản bao gồm: chip điốt phát quang (1), ống tản nhiệt 
(2); thanh tản nhiệt (3); máy bơm nước (4); ống dẫn nước (5); ống xả nước (6); cảm biến 
nhiệt độ (7); và mạch điều khiển (8). 
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(11) 3344 
(21) 2-2015-00268 (51) 7 A61K  36/00 

(22) 07.09.2015 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.09.2015 
(71) Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam  (VN) 
Số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Lê Thị Nhi Công (VN), Cung Thị Ngọc Mai (VN), Đỗ Thị Liên (VN), Hoàng Phương 
Hà (VN), Nghiêm Ngọc Minh (VN), Đinh Thị Thu Hằng (VN), Phí Quyết Tiến (VN), 
Đỗ Thị Tố Uyên (VN) 

(54) Quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh vật tạo màng sinh học để 
xử lý nước bị nhiễm dầu và chế phẩm thu được từ quy trình 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh vật tạo màng sinh học để xử lý 
nước bị nhiễm dầu bao gồm các bước:  
Bước 1: nhân giống vi khuẩn và nấm men;  
Bước 2: thu sinh khối vi sinh vật;  
Bước 3: hòa tan sinh khối và đo mật độ quang học của dịch nuôi cấy;  
Bước 4: pha loãng để đạt sinh khối 107 CFU/ml;  
Bước 5: khử trùng chất mang;  
Bước 6: phối trộn sinh khối vi sinh vật, chất mang và hỗn hợp môi trường, trong đó tỷ 
lệ hỗn hợp môi trường LB:Hansen là 5:1, tỷ lệ sinh khối vi sinh vật : hỗn hợp môi trường: 
chất mang là 1 : 10 : 20 (v/v/w);  
Bước 7: lên men;  
Bước 8: sấy đạt độ ẩm 15% để thu được chế phẩm vi sinh vật tạo màng sinh học; và  
Bước 9: kiểm định chế phẩm.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm vi sinh vật tạo màng sinh học để xử lý nước 
bị nhiễm dầu thu được từ quy trình này.  
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(11) 3345 
(21) 2-2015-00269 (51) 7 A01H  4/00 

(22) 07.09.2015 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.09.2015 
(71) Viện Khoa học Kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên  (VN) 

53 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk 
(72) Nguyễn Văn Thường (VN), Trần Thị Hoàng Anh (VN), Trương Văn Tân (VN) 
(54) Quy trình nhân giống cây cà phê chè (Arabica) 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất quy trình nhân giống cà phê bao gồm các bước: a) tạo mầu; b) 
tạo mô sẹo; c) nhân nhanh mô sẹo; d) tạo phôi; e) tái sinh phôi; f) tạo cây hoàn chỉnh; 
và g) trồng cây ngoài vườn ươm. Trong đó phương pháp của giải pháp khác biệt ở chỗ sử 
dụng môi trường lỏng trong hệ thống nuôi cấy lỏng (bioreactor) để nhân nhanh mô sẹo, 
từ đó tăng được hệ số nhân và rút ngắn thời gian nhân giống cây cà phê chè. 
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(11) 3346 
(21) 2-2015-00270 (51) 7 C07C 29/80 

(22) 08.09.2015 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.09.2015 
(71) Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Hữu Hiếu (VN) 
(54) Hệ thống khử nước dung dịch cồn cao độ bằng công nghệ 

thẩm thấu bốc hơi sử dụng màng ống 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống khử nước dung dịch cồn cao độ bằng công nghệ 

thẩm thấu bốc hơi sử dụng màng ống bao gồm: bơm nhập liệu (3) bơm dung dịch cồn từ 
bình nhập liệu (2) qua môđun màng ống (1); quá trình thấm thấu bốc hơi xảy ra tại 
môđun màng ống (1), nhờ áp suất chân không được tạo ra từ bơm chân không (5), dòng 
hơi thẩm thấu thoát ra bên ngoài môđun màng ống (1) sẽ được dẫn qua một bẫy lạnh (4) 
và dòng chất lỏng bên trong môđun màng ống (1) không được hóa hơi được tuần hoàn 
quay trở về bình nhập liệu (2). 
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(11) 3347 
(21) 2-2015-00272 (51) 7 B62K  11/02 

(22) 08.09.2015 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.09.2015 
(75) MING-CHIEN WENG  (TW) 

No. 282, Longmen 1st St., Xitun Dist., Taichung City 40755, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Kết cấu khung cố định cho động cơ xe đạp điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu khung cố định cho động cơ xe đạp điện, khung xe có gióng 
ngang và gióng nghiêng, gióng ngang và gióng nghiêng nối vào gióng trước của xe, còn 
đầu kia của gióng ngang nối với gióng đứng, gióng đứng nối với cặp đũa dưới, gióng 
nghiêng, gióng đứng và một đầu cặp đũa dưới được cố định vào khung cố định của động 
cơ. Khung cố định làm bằng vật liệu sợi cacbon, được chế tạo định hình rỗng giữa, 
khung cố định có dạng hình vòng cung, trên thân khung có nhiều lỗ để vít nhằm cố định 
động cơ, khung cố định được tạo kết cấu có nhánh gióng nghiêng, nhánh gióng đứng, 
nhánh cặp đũa dưới theo hướng gióng nghiêng, gióng ngang và cặp đũa dưới. Một đầu 
của nhánh gióng nghiêng, của nhánh gióng đứng và của nhánh cặp đũa dưới được cố 
định vào một đầu của gióng nghiêng, của gióng đứng và của cặp đũa dưới, nhờ vậy 
không chỉ làm cho độ bền của kết cấu tăng mà còn giảm trọng lượng khi sử dụng. 
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(11) 3348 
(21) 2-2015-00275 (51) 7 A01G  31/02 

(22) 14.09.2015 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.09.2015 
(75) Nguyễn Quốc Tuấn  (VN) 

Số nhà 8, ngõ 36 phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(54) Thiết bị làm rau giá  

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị làm rau giá (100) bao gồm: thân chính (110) có 
cấu tạo dạng hình trụ tròn rỗng có rãnh lõm nghiêng (112) trên tấm đáy (111) và lỗ xả 
nước (113); giá đỡ (120) bao gồm phần lắp (121) có ren trong và ít nhất ba thanh đỡ 
ngang (122) có các chân (123) được bố trí cách đều nhau; trục dẫn hướng (130) có dạng 
trụ tròn rỗng bao gồm đầu dưới (131) có ren ngoài được lắp khớp với ren trong của phần 
lắp (121) của giá đỡ, và lỗ lắp chốt (133); tấm phên dưới (140) có nhiều lỗ thủng (141) 
và lỗ tâm (142) để lồng trục dẫn hướng (130) qua đó; tấm phên che sáng (150) có lỗ tâm 
(151) để lồng trục dẫn hướng (130) qua đó; tấm phên trên (160) có nhiều lỗ thủng (161) 
và lỗ tâm (162) để lồng trục dẫn hướng (130) qua đó; cơ cấu tạo lực nén (170) bao gồm: 
các vòng đệm thứ nhất (171) và thứ hai (174) có lỗ hở kiểu chữ U (172, 175) ăn khớp 
với trục dẫn hướng (130); lò xo (173) tạo ra lực ma sát với trục dẫn hướng (130) và chốt 
chặn (176) được lắp vào lỗ lắp chốt (133) của trục dẫn hướng (130) để chặn lò xo (173); 
và nắp che (180) có vành gờ (181) khớp với miệng hở của thân chính (110) và núm cầm 
(182) có nhiều lỗ thông khí (184). 
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(11) 3349 
(21) 2-2015-00276 (51) 7 A45D  29/02 

(22) 15.09.2015 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.09.2015 
(71) Công ty cổ phần kềm Nghĩa  (VN) 

700/15 đường Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Minh Tuấn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kìm cắt da và móng tay, móng chân có gắn chi tiết giữ cán  

  (57)     Kìm cắt da và móng tay, móng chân có 4 bộ phận chính là lưỡi cắt (1), phần mộng (hay 
còn gọi là mang) (2), phần cán (3) và lưỡi gà (4) được thiết kế thành 2 nhánh: nhánh thứ 
nhất gọi là que úp, nhánh còn lại gọi là que ngửa (hay còn gọi là 2 gọng kìm) và chi tiết 
hỗ trợ để giữ cho lưỡi gà cố định khi sử dụng là khe nhỏ (5) được thiết kế tại phần mặt 
trong và gần vị trí cổ kìm, để khi sử dụng, lưỡi gà sẽ lọt vào và di chuyển trong khe nhỏ 
(5), giữ cho lưỡi gà cố định và không thể bật ra khỏi vị trí làm việc. 
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(11) 3350 
(21) 2-2015-00277 (51) 7 B28C  3/00,  7/06 

(22) 16.09.2015 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.09.2015 
(75) Nguyễn Đình Duy  (VN) 

Đội 11 thôn Bằng Xăm, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất clinke xi măng 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp sản xuất clinke xi măng từ hỗn hợp vôi sét 
chứa Al2O3 với lượng đã được điều chỉnh, phương pháp này bao gồm các bước: trộn phối 
liệu chứa hỗn hợp vôi sét đã nghiền chứa Al2O3 để tạo ra hỗn hợp phối liệu, nung hỗn 
hợp phối liệu thu được ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 1300 đến 1450oC trong lò quay, 
làm nguội và nghiền hỗn hợp đã được nung để thu được clinke xi măng, trong đó lượng 
Al2O3 có trong hỗn hợp vôi sét được điều chỉnh bằng thuật toán điều khiển mờ (fuzzy) 
dựa trên số liệu phân tích thành phần hóa học có trong phối liệu và tro than đọng lại 
trong lò quay ở mẻ trước đó.  
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(11) 3351 
(21) 2-2015-00278 (51) 7 G01N 27/26 

(22) 18.09.2015 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.09.2015 
(71) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội  

(VN) 
Số 334 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(72) Phạm Thế Hải (VN), Nguyễn Quang Huy  (VN), Bùi Thị Việt Hà  (VN), Nguyễn Thị 
Thu Thủy (VN) 

(54) Quy trình sử dụng thiết bị pin nhiên liệu vi sinh vật để đánh 
giá nhanh chất lượng nước thải sau xử lý 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sử dụng thiết bị pin nhiên liệu vi sinh vật (MFC) 
để đánh giá nhanh chất lượng nước thải sau xử lý bằng cách so sánh cường độ dòng điện 
sinh ra khi vận hành thiết bị MFC với mẫu nước thải bất kỳ với dòng điện chuẩn định 
trước. Thiết bị MFC được ứng dụng theo giải pháp hữu ích sử dụng hệ vi sinh vật điện 
hóa có nguồn gốc từ nguồn đất tự nhiên và đã được làm giàu trước khi đưa vào sử dụng, 
cho hiệu quả đánh giá nhanh hàm lượng BOD của nước thải. 
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(11) 3352 
(21) 2-2015-00286 (51) 7 A01G 9/20 

(22) 22.09.2015 (43) 27.03.2017 
(75) Phạm Hồng Đăng  (VN) 

53/86/25 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Hệ thống đèn led chiếu sáng cây trồng 

  (57)     Sáng chế đề cập hệ thống đèn led gồm nhiều bộ đèn led (1) dùng chiếu sáng cây trồng 
nông nghiệp, mỗi bộ đèn led (1) lắp nhiều led (2) được bố trí sao cho chiếu đủ lượng 
ánh sáng cho cây trồng, hệ thống đèn led được cấp điện DC (một chiều) từ bộ chỉnh lưu 
AC/DC (3) nối với nguồn điện. 
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(11) 3353 
(21) 2-2015-00443 (51) 7 A01G  9/10,  9/02 

(22) 30.05.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/SG2014/000242    30.05.2014 (87) WO2015/183188 A1 03.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.05.2016 
(71) FOREVERTRUST INTERNATIONAL (S) PTE. LTD.  (SG) 

51 Changi Business Park Central 2, #09-09 The Signature, Singapore 486066 
(72) LIU, Yongyan (CN), LIU, Haiyan (SG) 
(74) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ DREWMARKS (DREWMARKS CO .,LTD.) 
(54) Vật chứa kiểm soát rễ cây và cung cấp sắt cho cây con 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến vật chứa kiểm soát rễ cây và cung cấp sắt cho cây con, mà 
bao gồm túi hình trụ và vật chứa kiểm soát rễ cây dạng khung (2) được bố trí ở đáy túi, 
trong đó vách bên của túi hình trụ (1) được làm từ vật liệu túi kiểu dệt bằng chất dẻo, và 
đáy được nối với vách bên bởi các dây chằng sắp xếp theo hình dạng của ký tự chữ 
Trung Quốc. Vật chứa kiểm soát rễ cây dạng khung (2) giống hình dạng bao xốp đựng 
trứng, các lỗ thông được tạo thành ở đáy và kết hợp với môi trường trồng (đất dinh 
dưỡng) để tạo thành môi trường vùng cho sự phát triển của vi khuẩn kỵ khí, sao cho sắt 
(III) có thể bị khử thành sắt (II) có thể hòa tan trong nước mà có thể được hấp thụ dễ 
dàng bởi các cây trồng, và do đó bệnh úa vàng lá cây của các cây trồng thiếu sắt có thể 
được loại trừ. 
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(11) 3354 
(21) 2-2015-00445 (51) 7 C02F  9/00,  9/02,  9/08,  1/00, B01D  

61/00,  63/00 
(22) 30.05.2014 (43) 27.03.2017 
(86) PCT/SG2014/000245     30.05.2014 (87) WO2015/183190 A1 03.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.05.2016 
(71) FOREVERTRUST INTERNATIONAL (S) PTE. LTD.  (SG) 

51 Changi Business Park Central 2, #09-09 The Signature, Singapore 486066 
(72) LIU, Yongyan (CN), LIU, Haiyan (SG) 
(74) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ DREWMARKS (DREWMARKS CO .,LTD.) 
(54) Thiết bị làm trong và lọc huyền phù 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị làm trong và lọc huyền phù. Thiết bị kết hợp hữu 
cơ thiết bị xoáy thủy lực truyền thống, bể lắng ống nghiêng và chi tiết màng gốm, và kết 
hợp một cách riêng biệt chúng trong một hệ thống kín để truyền áp suất tĩnh của chất 
lỏng được nạp. Năng lượng của máy bơm chỉ được sử dụng để vượt qua lực cản trên 
đường của đường ống, sao cho áp suất tĩnh của chất lỏng nạp có thể được tận dụng tối 
đa, và do đó năng lượng tiêu thụ của máy bơm có thể được giảm đáng kể, và vì vậy việc 
tiết kiệm năng lượng có thể đạt được.  
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(11) 3355 
(21) 2-2016-00054 (51) 7 E06B 7/00, E05B 67/38, E05C 7/00, 

19/08 
(22) 26.02.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 1503001446 10.09.2015      TH 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.02.2016 
(71) SOLEX INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.   (TH) 

315/1-3 Soi Wat Chan-nai, Charoenkrung Road, Bangkorlaem, Bangkok 10120, 
Thailand 

(72) Ekaphan Pitisethakarn (TH) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Bản lề khóa móc dùng cho cửa 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến bản lề khóa móc bao gồm hai phần. Phần thứ nhất là tấm 
đế có phần nhô ra, nhô ra từ mép của tấm đế và tựa thẳng đứng vào tấm đế, với một 
phần của phần nhô ra này được gập lại thành mấu cài có lỗ dùng để móc phần móc của 
khóa móc. Phần còn lại của phần nhô ra này sẽ dùng làm tấm che cho phần phía trước. 
Phần thứ hai có hình dạng tương tự như hình chữ L đảo ngược khi nhìn từ phía trước. 
Một tấm phía sau để gắn lên cửa với phần nối được đặt giữa tấm phía trước và tấm phía 
sau, chiều dài của phần nối này bằng hoặc lớn hơn chiều rộng của mấu cài của phần thứ 
nhất. Một mấu cài nhô ra từ phần nối này và tựa thẳng đứng vào phần nối này. Mấu cài 
này có lỗ. Khi cửa dịch chuyển về phía khung cửa, thì phần thứ hai sẽ nằm sát phần thứ 
nhất. Mấu cài của phần thứ hai sẽ đi qua phía trên mấu cài của phần thứ nhất, và các lỗ 
của cả hai mấu cài này sẽ thẳng hàng với nhau để móc với móc cài của khóa móc. Bản 
lề theo giải pháp hữu ích có thể được làm từ thép có độ dày đủ để ngăn bản lề không bị 
cắt hoặc bị phá hủy. 
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(11) 3356 
(21) 2-2016-00249 (51) 7 H02B  7/00 

(22) 18.07.2016 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.07.2016 
(71) Công ty cổ phần Tư vấn, xây dựng và dịch vụ Điện Việt  (VN) 

Số 6, ngõ 226, đường Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(72) Bùi Quang Thinh (VN) 
(54) Trạm biến áp hợp bộ lắp ghép 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất trạm biến áp hợp bộ kiểu đứng lắp đặt bằng phương pháp lắp 
ghép. Trong đó, máy biến áp có chụp cực được đặt bên trên và khung trụ đỡ đặt bên 
dưới. Máy biến áp được làm mát hoàn toàn tự nhiên. Tủ trung áp RMU, ngăn chống tổn 
thất và tủ hạ áp được đặt trong khoảng không gian của khung thép chịu lực, khung thép 
được thiết kế bằng các tấm thép vừa tạo khả năng chịu tải trọng cho trụ, vừa tạo thành 
ba khoang để lắp đặt thiết bị, liên kết với nhau bằng các bu lông hoặc khớp nối. Khung 
trụ đỡ được lắp đặt trên bệ bê tông trên mặt đất. Khung trụ đỡ được bao kín xung quanh 
và có cánh cửa tại các khoang bố trí thiết bị. Cánh cửa được mở bằng cách xoay theo 
bản lề, theo một phương án khác là trượt ngang tịnh tiến theo rãnh trượt dọc theo cạnh 
khung trụ. Đường cáp trung áp được bố trí trong máng cáp từ mặt máy biến áp, qua 
khoảng không gian một mặt bên của khung trụ đỡ để vào tủ trung áp. Đường cáp hạ 
áp/thanh cái được bố trí trong máng cáp từ mặt trên máy biến áp đi trực tiếp xuống phía 
trên ngăn chống tổn thất nằm ở mặt bên đối diện của khung trụ đỡ máy biến áp. Chụp 
máy biến áp có lắp tấm nhựa có thể nhìn qua để kiểm tra cực máy biến áp. Chụp máy 
biến áp có tấm nóc có bản lề để dễ dàng đóng mở kiểm tra và sửa chữa phần cực máy 
biến áp. Tủ trung áp và hạ áp có lắp tấm trượt để dễ dàng tháo lắp. Giá gá lắp máy biến 
áp vào khung trụ đỡ linh hoạt lắp được tất cả các loại máy biến áp. Các lỗ khung trụ đỡ 
để liên kết với bu lông neo móng bê tông có dạng oval thuận lợi cho việc lắp đặt, các lỗ 
này có thể đặt phía ngoài hoặc phía trong khung trụ đỡ. Trạm biến áp có trang bị thang 
thao tác, sàn thao tác cho công nhân vận hành. 
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(11) 3357 
(21) 2-2016-00311 (51) 7 A23L  2/00,  2/52 

(22) 07.09.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 104214777 11.09.2015      TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.09.2016 
(75) KUO, LIN-KUEI  (TW) 

No. 67, Jingu Ln., Sec. 2, Changping Rd., Beitun Dist., Taichung City, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ALNGUYEN (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Sản phẩm trân châu 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến sản phẩm trân châu và quy trình chế biến trân châu. Trong 
quy trình chế biến sử dụng thiết bị quy trình chế biến sản phẩm trân châu theo giải pháp 
hữu ích, thông qua việc khuấy đều trước và sau khi gia nhiệt trân châu để đạt được hiệu 
quả gia nhiệt đồng đều và toàn diện, và thông qua việc sử dụng máy khuấy rửa cơ cấu 
cải tiến để đạt được hiệu quả rửa sạch hoàn toàn bề mặt các hạt trân châu, tiếp theo trộn 
trân châu với nguyên liệu đường chảy bao gồm ít nhất một phần caramen, tùy chọn bổ 
sung đường bí đao với lượng thích hợp, do vậy thu được lượng lớn sản phẩm trân châu 
nhanh chóng, đơn giản, có độ dẻo, dai và vị ngon hơn, mùi vị đường và hương vị coke 
đậm đà. 
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(11) 3358 
(21) 2-2016-00345 (51) 7 A43B  13/00 

(22) 26.09.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 104215624 25.09.2015        TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.09.2016 
(75) TSAI WEI-PENG  (TW) 

No. 338, Sec. 2, Zhangshui Rd., Puyan Township, Changhua County 516, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Lưới thoát khí cắt bằng laze 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến lưới thoáng khí cắt bằng laze cấu tạo gồm: lớp đệm, được 
cắt bằng laze; và hai tấm, được bố trí ở mặt trên và mặt dưới của lớp đệm bằng sợi visco. 
Bằng cách này, lớp đệm và hai tấm có thể được đặt trong thân giày nhằm tạo sự thông 
thoáng khí và có thể sản xuất nhanh chóng và dễ dàng.  
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(11) 3359 
(21) 2-2016-00416 (51) 7 F42D  1/10,  3/00, G01N  33/22, 

C06B  21/00 
(22) 25.11.2016 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.11.2016 
(71) Viện Nghiên cứu và ứng dụng vật liệu - Công ty Cổ phần Kinh tế 

Kỹ thuật (METCO)  (VN) 
Số 8 Nguyễn Tri Phương, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Công Hòe (VN), Nguyễn Đình Bình  (VN), Nguyễn Văn Hải  (VN), Nguyễn 
Thị Kim Ngân  (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(54) Trạm sản xuất vật liệu nổ 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới trạm sản xuất vật liệu nổ (100) có kết cấu bao gồm: khung 
đỡ (10), các thùng chứa (20) nguyên liệu nổ, cơ cấu tải liệu phía đáy (30), cơ cấu tài liệu 
theo phương thẳng đứng (40), cơ cấu trộn (50), thùng chứa (70) chứa vật liệu nổ thành 
phẩm, và cơ cấu định lượng (80). 
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(11) 3360 
(21) 2-2016-00458 (51) 7 E06B  9/11,  9/17,  9/82, E05B  65/06

(22) 28.12.2016 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.12.2016 
(71) Nguyễn Văn Nghị  (VN) 

E36 tổ 7A Thịnh Quang, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Văn Nghị (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu chốt khóa bật tự động và cửa cuốn có cơ cấu này 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới cơ cấu chốt khoá bật tự động (100) có kết cấu bao gồm: 
thân liền khối (10) có lỗ thứ nhất (11), lỗ thứ hai (13), và hốc chứa (15). Chốt thứ nhất 
(20) được lắp trượt được trong lỗ thứ nhất (11), lò xo (30) được lắp chặn trong lỗ thứ 
nhất (11), chốt thứ hai (40) được lắp trượt được trong lỗ thứ hai (13). Phương tiện đẩy 
(50) nằm trong hốc (15) và có bề mặt thứ nhất (51) có thể tiếp xúc với một đầu của chốt 
(20) và bề mặt thứ hai (52) có thể tiếp xúc với một đầu của chốt (40). Khi đóng cửa, lực 
tác động vào chốt (40) khiến chốt (20) tự động bật ra, và khi mở cửa, nhờ tác động của 
lò xo (30), chốt (20) sẽ tự động thu lại. Giải pháp hữu ích cũng đề cập tới cửa cuốn 
(200) có cơ cấu chốt khoá bật tự động (100). 
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(11) 3361 
(21) 2-2016-00459 (51) 7 E06B  9/11,  9/17 

(22) 27.12.2016 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.12.2016 
(75) Nguyễn Văn Nghị  (VN) 

E36 tổ 7A Thịnh Quang, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(54) Nan cửa và cửa cuốn 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới nan cửa cuốn (10) có kết cấu bao gồm: thân dạng hộp chữ 
nhật (11), thanh móc liên kết (12) nhô từ thân dạng hộp (11), hốc chứa thứ nhất (13) 
chứa phương tiện giảm âm (M) trong đó, hốc chứa thứ hai (14) chứa phương tiện giảm 
âm (M) trong đó được tạo ở đầu thanh móc (12), hốc chứa thứ ba (15) chứa phương tiện 
giảm âm (M) trong đó được tạo ở mặt bên cạnh dài của thân (11). Phương tiện giảm âm 
(M) của hốc chứa thứ hai (14) có thể tiếp xúc với phương tiện giảm âm và bề mặt phần 
rỗng của nan cửa trước đó khi hạ cửa cuốn. Và, phương tiện giảm âm (M) của hốc chứa 
thứ ba (15) có thể tiếp xúc với phương tiện giảm âm của nan cửa sau đó khi đóng cửa 
cuốn. Giải pháp hữu ích cũng đề cập tới cửa cuốn (100) được cấu tạo từ các nan cửa 
cuốn (10) này. 
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(11) 3362 
(21) 2-2016-00465 (51) 7 A23C  
(22) 29.12.2016 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.12.2016 
(75) Trịnh Như Thắng  (VN) 

Quốc Bảo, Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 
(54) Quy trình sản xuất đậu phụ mềm và đậu phụ mềm được sản xuất 

theo quy trình này 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất đậu phụ mềm bao gồm các công đoạn: 

tách vỏ đỗ tương; ngâm, rửa đỗ; xay vắt lấy dịch sữa thô; lọc tinh lấy dịch sữa tinh; đun 

đến nhiệt độ nằm trong khoảng 120 - 130°C; làm đông; rót khuôn, ép, cắt; và ngâm lạnh 
để khử trùng; khác biệt ở chỗ công đoạn làm đông sử dụng chất làm đông là hỗn hợp 
của nigari, GDL và hỗn hợp axit bao gồm ít nhất một trong số nước chanh ép, giấm và 
axit lactic. 
Giải pháp hữu ích cũng đề cập đến đậu phụ mềm được sản xuất theo quy trình này. 
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(11) 3363 
(21) 2-2016-00467 (51) 7 B08B  1/00 

(22) 30.12.2016 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.12.2016 
(75) Lê Văn Hiệp  (VN) 

27 ĐX 025 Huỳnh Văn Lỹ, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
(54) Thiết bị nhắc nhở, báo cáo sự cố và đánh giá mức độ hài lòng 

của người dùng nhà vệ sinh. 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị nhắc nhở, báo cáo sự cố, đánh giá mức độ hài lòng 

của người dùng đối với nhà vệ sinh (1) bao gồm bộ phận giao tiếp (100) và bộ phận tiếp 
nhận, tổng hợp lưu trữ thông tin (200), trong đó: 
- bộ phận giao tiếp (100) bao gồm ngõ vào cảm biến bồn cầu (1), ngõ ra đèn (2), ngõ ra 
loa (3), cổng USB (5), ngõ internet (7), khối nguồn (16), khối xử lý thông tin (4), bộ nhớ 
(6), các cảm biến vật cản (14 và 15), khối nhập thông tin (9) gồm các khối nhỏ (10, 11, 
12 và 13), mỗi khối nhỏ này bao gồm có LED phát hồng ngoại (a), LED thu hồng ngoại 
(b) và đèn trạng thái (c); và 
- bộ phận tiếp nhận, tổng hợp lưu trữ thông tin (200) bao gồm bộ xử lý trung tâm (22), 
bộ nhớ (23), khối nguồn (20) và cổng USB (21). 
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(11) 3364 
(21) 2-2016-00468 (51) 7 G01G  1/00, E03D  1/00 

(22) 30.12.2016 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.12.2016 
(75) Lê Văn Hiệp  (VN) 

27 ĐX 025 Huỳnh Văn Lỹ, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
(54) Thiết bị cảm biến vật cản đa năng và nhà vệ sinh bao gồm 

thiết bị này 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị cảm biến vật cản đa năng (1) bao gồm bộ cảm biến 

vật cản hồng ngoại (11) được kết nối với bộ điều khiển (12), trong đó: 
- bộ cảm biến vật cản (11) bao gồm vỏ hộp (111) với nắp kính (112) để lắp đặt và bảo vệ 
mạch điện (122) bên trong; trên mạch điện (122) có bố trí ba bóng đèn LED gồm LED 
phát hồng ngoại (114), LED thu hồng ngoại (115) và LED trạng thái (116); 
- bộ điều khiển (12) bao gồm vỏ hộp bảo vệ (123) được gắn ngàm với đế (121), bên 
trong vỏ hộp (123) và đế (121) là mạch điện (122). 
Giải pháp hữu ích cũng đề cập đến nhà vệ sinh bao gồm thiết bị cảm biến vật cản đa 
năng này. 
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(11) 3365 
(21) 2-2016-00472 (51) 7 E04C  2/00 

(22) 30.12.2016 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.12.2016 
(71) 1. Đỗ Đức Thắng  (VN) 

Số nhà 45, ngõ 4/21, Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

2. Nguyễn Nhất Tuấn  (VN) 
Số 89 đường Song Hành, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Đỗ Đức Thắng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Phương pháp thi công tường lắp ghép 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp thi công tường lắp ghép mà không cần sử 
dụng cây chống tạm. Phương pháp bao gồm khoan và cố định các cọc thép trên sàn nhà 
với khoảng cách định trước tương ứng với các lỗ thông trên khối lắp ghép; ghép các khối 
lắp ghép với các cọc thép đã cố định trên sàn nhà để tạo hàng thứ nhất; đổ vữa bê tông 
qua các lỗ thông lồng bên ngoài các cọc thép để cố định các khối lắp ghép hàng thứ nhất 
với sàn nhà; lắp các chốt liên kết vào đầu trên của các lỗ thông trên các khối lắp ghép 
hàng thứ nhất để tạo mối nối liên kết với hàng khối lắp ghép tiếp theo; ghép các khối lắp 
ghép tiếp theo so le với các khối lắp ghép đã ghép để tạo các hàng khối lắp ghép tiếp 
theo; lồng các thanh thép liên kết và bơm bê tông vào các lỗ thông trên các khối lắp 
ghép sau khi đã đạt độ cao tường cần thiết để liên kết các hàng khối lắp ghép với nhau; 
và hoàn thiện bề mặt tường. Phương pháp thi công theo giải pháp hữu ích cho phép dễ 
dàng lắp ghép và cố định các khối lắp ghép để tạo bức tường nhanh chóng mà không 
cần sử dụng vữa xây cũng như cây chống tạm khi thi công lắp ghép tường. 
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(11) 3366 
(21) 2-2016-00476 (51) 7 E04B  1/00 

(22) 30.12.2016 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.02.2017 
(71) Công ty TNHH Dương Hải Phát  (VN) 

Tổ 5, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 
(72) Dương Văn Hải  (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(54) Quy trình sản xuất gạch đất sét nung 

  (57)     Quy trình sản xuất gạch đất sét nung nhằm tiết kiệm chi phí do sử dụng nguyên liệu có 
giá thành thấp nhưng lại nâng cao chất lượng gạch thành phẩm, không có giai đoạn phơi 
gạch mộc nên rút ngắn thời gian sản xuất và giảm chi phí do không cần xây dựng sân 
phơi, gồm các giai đoạn: phơi và tưới nước nguyên liệu chính là đất sét; cán thô nguyên 
liệu chính; trộn nguyên liệu chính với xỉ than và trấu được nghiền mịn; cán tinh lần một 
hỗn hợp nguyên liệu; ngâm ủ hỗn hợp nguyên liệu; cán tinh lần hai hỗn hợp nguyên 
liệu; ép đùn hút chân không hỗn hợp nguyên liệu; tạo hình sản phẩm; sấy thô gạch mộc; 
sấy tinh gạch mộc; nung gạch mộc và cuối cùng là làm nguội gạch thành phẩm ngay 
trong lò nung. 
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(11) 3367 
(21) 2-2016-00478 (51) 7 C12N 5/00 

(22) 30.12.2016 (43) 27.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.12.2016 
(71) Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phạm Văn Phúc (VN) 
(54) Quy trình sản xuất tế bào gốc trung mô kháng stress do 

enzym từ dây rốn và mô mỡ 
  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất tế bào gốc trung mô kháng stress do enzym từ dây 

rốn và mô mỡ gồm 3 giai đoạn như sau: giai đoạn 1: xử lí các mô với hỗn hợp enzym 
(trypsin, collagenase, dispase, DNase) để tạo môi trường stress do enzym; giai đoạn 2: 
các tế bào còn sống sau xử lí với enzym được nuôi cấy chọn lọc tế bào gốc trung mô; 
giai đoạn 03: nuôi cấy tăng sinh tế bào gốc trung mô kháng stress do enzym.  

 
 
 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
466 

 
Phần III 

 
Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

 
 
(11) 29851 
(21) 3-2015-02046 (28) 01 
(54) Cụm đánh lửa bếp gas (51) 07-02, 23-01 

(22) 13.11.2015 (43) 27.03.2017 
(71) Hoàng Văn Long  (VN) 

297 Phố Mới, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 
(72) Hoàng văn Long  (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 
(55)  
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(11) 29852 
(21) 3-2015-02052 (28) 08 
(54) Thân trên của giày (51) 02-04 

(22) 13.11.2015 (43) 27.03.2017 
(30) 29/527,192 15.05.2015 US 
(71) NIKE Innovate C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, United States of America 
(72) Jonathan JOHNSONGRIFFIN (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 29853 
(21) 3-2016-00244 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 

(22) 04.02.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Nguyễn Đình Quý  (VN) 

Thôn An Đông, xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 
(72) Nguyễn đình Quý  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO., LTD) 
(55)  
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(11) 29854 
(21) 3-2016-00282 (28) 04 
(54) Mảnh thân trên của giày (51) 02-04 

(22) 17.02.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 29/536,530 17.08.2015 US 
(71) NIKE Innovate C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, United States of America 
(72) Lee GIBSON (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 29855 
(21) 3-2016-00320 (28) 01 
(54) Chai nhựa (51) 09-01 

(22) 24.02.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Trịnh Quang Anh  (VN) 

10 Tôn Thất Hiệp, phường 13, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trịnh Quang Anh  (VN) 
(74) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., LTD) 
(55)  
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(11) 29856 
(21) 3-2016-00321 (28) 01 
(54) Chai nhựa (51) 09-01 

(22) 24.02.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Trịnh Quang Anh  (VN) 

10 Tôn Thất Hiệp, phường 13, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trịnh Quang Anh  (VN) 
(74) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., LTD) 
(55)  
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(11) 29857 
(21) 3-2016-00421 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 

(22) 14.03.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Nguyễn Đình Quý  (VN) 

Thôn An Đông, xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 
(72) Nguyễn Đình Quý  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO., LTD) 
(55)  
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(11) 29858 
(21) 3-2016-00558 (28) 01 
(54) Vỏ đèn pha xe máy (51) 26-06, 12-16 

(22) 05.04.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 2015-022840 16.10.2015 JP 
(71) Honda Motor Co., Ltd.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Kunakorn SRIWIRAT (TH), Prawut SIRIHONG (TH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 29859 
(21) 3-2016-00588 (28) 01 
(54) Xe máy (51) 12-11 

(22) 07.04.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 2015-022839 16.10.2015 JP 
(71) Honda Motor Co., Ltd.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Nattapat JANYAPANICH (TH), Tanawut KAEWTHONG (TH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 29860 
(21) 3-2016-00808 (28) 01 
(54) Tai nghe (51) 14-01 

(22) 10.05.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 29/549,000 18.12.2015 US 
(71) Bose Corporation  (US) 

The Mountain, Framingham, Massachusetts 01701-9168, United States of America 
(72) Heesung Kim (US), Kevin M. Krauss  (US), Jingwei Dang  (CN), Julie E. Tierney  (US), 

Adam A. Carr  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 29861 
(21) 3-2016-00813 (28) 01 
(54) Loa trung tâm (51) 14-01 

(22) 10.05.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 29/547,353 03.12.2015 US 
(71) Bose Corporation  (US) 

The Mountain, Framingham, Massachusetts 01701-9168, United States of America 
(72) Kaitlyn Lewis (US), Richard J. Carbone  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 29862 
(21) 3-2016-00885 (28) 02 
(54) Nắp (51) 09-07 

(22) 19.05.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 29/546,306 20.11.2015 US 
(71) YETI Coolers, LLC  (US) 

5301 Southwest Parkway, Suite 200, Austin, Texas, USA 78735 
(72) Roy Joseph Seiders (US), John Alan Tolman (US), Steve Charles Nichols (US) 
(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(55)  
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(71) CHILWEE POWER CO. LTD.  (CN) 
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(11) 29945 
(21) 3-2016-02319 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm (51) 02-03 

(22) 10.11.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH Long Huei  (VN) 

Số 23 lô N, đường ĐT743, khu công nghiệp Sóng Thần 2, phường Tân Đông Hiệp, thị xã 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(72) LI MING HUI (TW) 
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(11) 29946 
(21) 3-2016-02320 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm (51) 02-03 

(22) 10.11.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH Long Huei  (VN) 

Số 23 lô N, đường ĐT743, khu công nghiệp Sóng Thần 2, phường Tân Đông Hiệp, thị xã 
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(72) LI MING HUI (TW) 
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(11) 29947 
(21) 3-2016-02340 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 15.11.2016 (43) 27.03.2017 
(71) THAI BEVERAGE RECYCLE CO., LTD.   (TH) 

15 Moo 14, Vibhavadee-Rangsit Road, Kwaeng Chomphon, Khet Chatuchak, Bangkok, 
Thailand  

(72) Tannasit RUNGJANGSUWAN  (TH) 
(74) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC VN.) 
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(11) 29948 
(21) 3-2016-02346 (28) 01 
(54) ấm đun nước có bộ lọc (51) 07-02 

(22) 15.11.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 201630315546.6 11.07.2016 CN 
(71) 1. Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd.   (CN) 

Floor 2, No.1 Building, No.2, North of Xinxi Fourth Street, Xiashi Village Committee of 
Lunjiao Sub-District Office, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China 

2. CHEN Xiaoping   (CN) 
Floor 2, No.1 Building, No.2, North of Xinxi Fourth Street, Xiashi Village Committee of 
Lunjiao Sub-District Office, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China 

(72) CHEN Xiaoping  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(55)  
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(11) 29949 
(21) 3-2016-02361 (28) 02 
(54) Hào kỹ thuật (51) 25-02 

(22) 17.11.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT  (VN) 

Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  
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(11) 29950 
(21) 3-2016-02369 (28) 01 
(54) Đèn gắn trần (51) 26-05 

(22) 18.11.2016 (43) 27.03.2017 
(30) A00201601628 23.05.2016 ID 
(71) PANASONIC lNTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.    (JP) 

1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207 Japan 
(72) Isao ASHIDA (JP), Reiko KAWATEI   (JP), Ryo UENO   (JP), Andhika 

RAHMAN  (ID) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
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(11) 29951 
(21) 3-2016-02370 (28) 01 
(54) Đèn gắn trần (51) 26-05 

(22) 18.11.2016 (43) 27.03.2017 
(30) A00201601629 23.05.2016 ID 
(71) PANASONIC lNTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.    (JP) 

1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207 Japan   
(72) Isao ASHIDA   (JP), Reiko KAWATEI    (JP), Ryo UENO   (JP), Andhika RAHMAN  (ID) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
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(11) 29952 
(21) 3-2016-02371 (28) 01 
(54) Đèn gắn trần (51) 26-05 

(22) 18.11.2016 (43) 27.03.2017 
(30) A00201601630 23.05.2016 ID 
(71) PANASONIC lNTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.    (JP) 

1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207 Japan   
(72) Isao ASHIDA   (JP), Reiko KAWATEI  (JP), Ryo UENO  (JP), Andhika RAHMAN  (ID) 
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(11) 29953 
(21) 3-2016-02396 (28) 01 
(54) Ghế ngồi trẻ em (51) 06-01 

(22) 22.11.2016 (43) 27.03.2017 
(71) PARK, SEONG JUN   (KR) 

15, Daecheon-ro 67beon-gil, Haeundae-gu, Busan, 48083, Republic of Korea  
(72) Park, Seong Jun  (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO., LTD) 
(55)  
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(11) 29954 
(21) 3-2016-02398 (28) 01 
(54) Thiết bị làm sạch và khử 

trùng không khí 
(51) 23-04 

(22) 22.11.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Designx2 Co., Ltd.   (KR) 

307ho, 99, Centum dong-ro, Haeundae-gu, Busan, 48059, Republic of Korea  
(72) YOO, SUNG-WON  (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO., LTD) 
(55)  
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(11) 29955 
(21) 3-2016-02399 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm cà phê (51) 09-03 

(22) 22.11.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH cảm nhận á Đông  (VN) 

Số 225 Trần Quang Diệu, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
(72) GUSEVA ANASTASIYA  (RU) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S CO., LTD) 
(55)  
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(11) 29956 
(21) 3-2016-02406 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 23.11.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH thương mại Chấn Vũ  (VN) 

Số 49 đường 50, khu phố 9, khu dân cư Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Thị Oanh (VN) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(55)  
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(11) 29957 
(21) 3-2016-02407 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 23.11.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH thương mại Chấn Vũ  (VN) 

Số 49 đường 50, khu phố 9, khu dân cư Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(72) Nguyễn Thị Oanh (VN) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
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(11) 29958 
(21) 3-2016-02414 (28) 01 
(54) Xe ô tô (51) 12-08 

(22) 24.11.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 2016504078 12.10.2016 RU 
(71) LEYRIKH Anatoliy Andreevich    (RU) 

Apt.114, bld.1, 6 Tverskaya Str., Moscow 125009, Russia 
(72) LEYRIKH Anatoliy Andreevich    (RU) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO., LTD) 
(55)  
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(11) 29959 
(21) 3-2016-02418 (28) 01 
(54) Bàn cà phê (51) 06-03 

(22) 24.11.2016 (43) 27.03.2017 
(71) International Atelier Limited  (HK) 

Rooms 501-02, Wilson House, 19-27 Wyndham Street, Central, Hong Kong  
(72) Stefano Del Vecchio  (IT) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  
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(21) 3-2016-02419 (28) 01 
(54) Bàn (51) 06-03 
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(71) International Atelier Limited    (HK) 

Rooms 501-02, Wilson House, 19-27 Wyndham Street, Central, Hong Kong  
(72) Stefano Del Vecchio  (IT) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(21) 3-2016-02420 (28) 01 
(54) Bàn (51) 06-03 

(22) 24.11.2016 (43) 27.03.2017 
(71) International Atelier Limited    (HK) 

Rooms 501-02, Wilson House, 19-27 Wyndham Street, Central, Hong Kong  
(72) Stefano Del Vecchio  (IT) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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(21) 3-2016-02421 (28) 01 
(54) Bàn ăn (51) 06-03 

(22) 24.11.2016 (43) 27.03.2017 
(71) International Atelier Limited    (HK) 

Rooms 501-02, Wilson House, 19-27 Wyndham Street, Central, Hong Kong  
(72) Stefano Del Vecchio  (IT) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  
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(11) 29963 
(21) 3-2016-02422 (28) 01 
(54) Bàn cà phê (51) 06-03 

(22) 24.11.2016 (43) 27.03.2017 
(71) International Atelier Limited    (HK) 

Rooms 501-02, Wilson House, 19-27 Wyndham Street, Central, Hong Kong  
(72) Stefano Del Vecchio  (IT) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
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(21) 3-2016-02424 (28) 01 
(54) Bàn ăn (51) 06-03 
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(71) International Atelier Limited    (HK) 

Rooms 501-02, Wilson House, 19-27 Wyndham Street, Central, Hong Kong  
(72) Stefano Del Vecchio  (IT) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(21) 3-2016-02425 (28) 01 
(54) Bàn ăn (51) 06-03 
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(71) International Atelier Limited    (HK) 

Rooms 501-02, Wilson House, 19-27 Wyndham Street, Central, Hong Kong  
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(11) 29966 
(21) 3-2016-02426 (28) 04 
(54) Lốp ô tô (51) 12-15 

(22) 24.11.2016 (43) 27.03.2017 
(71) THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD.    (JP) 

36-11, Shimbashi 5-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8685, Japan  
(72) Kentaro OBANA  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 29967 
(21) 3-2016-02450 (28) 01 
(54) Lọ đựng (51) 09-01 

(22) 25.11.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 30-2016-0050218 19.10.2016 KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) PARK, Terry (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(55)  
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(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 
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(11) 29969 
(21) 3-2016-02452 (28) 01 
(54) Thân trên của giày (51) 02-04 

(22) 28.11.2016 (43) 27.03.2017 
(71) NIKE Innovate C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, United States of America 
(72) Chad G. LITTLE (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(21) 3-2016-02460 (28) 01 
(54) Xe máy điện (51) 12-11 

(22) 29.11.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH sản xuất, lắp rápTuấn Nghĩa  (VN) 

Số 18 Trần Quang Diệu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Phan Văn Minh (VN) 
(55)  
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(21) 3-2016-02461 (28) 01 
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(71) Công ty TNHH sản xuất, lắp ráp Tuấn Nghĩa  (VN) 

Số 18 Trần Quang Diệu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
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(11) 29972 
(21) 3-2016-02463 (28) 01 
(54) Khuôn uốn đai tròn (51) 15-99 

(22) 29.11.2016 (43) 27.03.2017 
(71) KIM, SUNG KAP  (KR) 

103-1705, Daelim Apt. 158, Eomgung-ro, Sasang-gu, Busan, 47036, Republic of Korea 
(72) KIM, SUNG KAP (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                   1.1                                    1.2                              1.3 
 
 

  
 
 

                                                       1.4                                   1.5 
 
 

     
 
 

                                                          1.6                               1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
617 

(11) 29973 
(21) 3-2016-02465 (28) 01 
(54) Vòng siết cáp (51) 08-08 

(22) 29.11.2016 (43) 27.03.2017 
(71) NEW GREEN CO., LTD.   (KR) 

58-14, Gwangjang-ro 20beon-gil, Sasang-gu, Busan, 617-809, Republic of Korea 
(72) KIM BU GEUN (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO., LTD) 
(55)  
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Hồ Chí Minh  

(72) Huỳnh Minh Trung   (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
649 

(11) 30003 
(21) 3-2016-02542 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 08.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH Golden Health USA    (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(72) Huỳnh Minh Trung   (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
650 

(11) 30004 
(21) 3-2016-02543 (28) 01 
(54) Hộp đựng. (51) 09-03 

(22) 08.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH Golden Health USA    (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(72) Huỳnh Minh Trung   (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
651 

(11) 30005 
(21) 3-2016-02544 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 08.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH Golden Health USA    (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(72) Huỳnh Minh Trung   (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
652 

(11) 30006 
(21) 3-2016-02545 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 08.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH Golden Health USA    (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(72) Huỳnh Minh Trung   (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
653 

(11) 30007 
(21) 3-2016-02546 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 08.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH Golden Health USA    (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(72) Huỳnh Minh Trung   (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
654 

(11) 30008 
(21) 3-2016-02547 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 08.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH Golden Health USA    (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(72) Huỳnh Minh Trung   (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
655 

(11) 30009 
(21) 3-2016-02548 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 08.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH Golden Health USA    (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(72) Huỳnh Minh Trung   (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
 

 
 

1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 
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(11) 30010 
(21) 3-2016-02549 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 08.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH Golden Health USA    (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(72) Huỳnh Minh Trung   (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                            1.1                                                                      1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 
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(11) 30011 
(21) 3-2016-02550 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 08.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH Golden Health USA  (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Huỳnh Minh Trung  (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
658 

(11) 30012 
(21) 3-2016-02551 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 08.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH Golden Health USA    (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(72) Huỳnh Minh Trung   (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
659 

(11) 30013 
(21) 3-2016-02552 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 08.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH Golden Health USA    (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(72) Huỳnh Minh Trung   (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
660 

(11) 30014 
(21) 3-2016-02553 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 08.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH Golden Health USA    (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(72) Huỳnh Minh Trung  (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
661 

(11) 30015 
(21) 3-2016-02554 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 08.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH Golden Health USA    (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(72) Huỳnh Minh Trung   (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., TD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
662 

(11) 30016 
(21) 3-2016-02555 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 08.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH Golden Health USA    (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(72) Huỳnh Minh Trung   (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
663 

(11) 30017 
(21) 3-2016-02556 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 08.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH Golden Health USA    (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(72) Huỳnh Minh Trung   (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

 
 
 

1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
664 

(11) 30018 
(21) 3-2016-02557 (28) 01 
(54) Túi đựng sản phẩm cà phê (51) 09-05 

(22) 08.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH cảm nhận á Đông  (VN) 

Số 225 Trần Quang Diệu, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  
(72) GUSEVA ANASTASIYA  (RU) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                            1.1                                                                  1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
665 

(11) 30019 
(21) 3-2016-02560 (28) 01 
(54) Xe đạp điện (51) 12-11 

(22) 09.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH một thành viên xe điện DK Việt Nhật   (VN) 

Số 6, Lê Quý Đôn, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn  
(72) Hoàng Văn Khôi (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
667 

(11) 30020 
(21) 3-2016-02562 (28) 01 
(54) Lò nướng bánh (51) 07-02 

(22) 09.12.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 003189208 14.06.2016 EM 
(71) Koninklijke Philips N.V.   (NL) 

High Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven The Netherlands  
(72) Andreas Kowalewski  (DE), Kristjan Juks  (SE) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                    1.1                                   1.2                             1.3 
 

    
 
 

                             1.4                               1.5                          1.6                        1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
668 

(11) 30021 
(21) 3-2016-02565 (28) 01 
(54) Lò nướng (51) 07-02 

(22) 12.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Hộ kinh doanh Món Ngon Tại Nhà   (VN) 

29/2 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Trần Thị Phương Diễm (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
669 

(11) 30022 
(21) 3-2016-02566 (28) 01 
(54) Tay cầm bàn chải đánh 

răng 

(51) 04-02 

(22) 12.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Liên Thành Phát  (VN) 

D19/31 Hương Lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lâm Wai (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 
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(11) 30023 
(21) 3-2016-02567 (28) 01 
(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 

(22) 12.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Liên Thành Phát  (VN) 

D19/31 Hương Lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lâm Wai (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
671 

(11) 30024 
(21) 3-2016-02576 (28) 01 
(54) Hộp đựng bánh (51) 09-03 

(22) 13.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Liên  (VN) 

Số 24, phố Thanh Yên, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Thị Thủy  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 
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(11) 30025 
(21) 3-2016-02583 (28) 01 
(54) Kênh mương đúc sẵn (51) 25-02 

(22) 14.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
673 

(11) 30026 
(21) 3-2016-02586 (28) 01 
(54) Bình (51) 09-02 

(22) 14.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH nhựa Duy Tân   (VN) 

298 Hồ Học Lãm, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Trần Đức Xuyên  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
674 

(11) 30027 
(21) 3-2016-02588 (28) 01 
(54) Máy lọc nước (51) 23-01 

(22) 14.12.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 2016-013794 26.06.2016 JP 
(71) Toray Industries Inc.   (JP) 

1-1 Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan  
(72) Kosuke TAKASHIMA  (JP), Masato KASHIBUCHI  (JP), Zhan Feng shun  (CN), Zhao 

Bi  (CN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 
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(11) 30028 
(21) 3-2016-02589 (28) 01 
(54) Máy lọc nước (51) 23-01 

(22) 14.12.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 2016-013795 29.06.2016 JP 
(71) Toray Industries Inc.   (JP) 

1-1 Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan  
(72) Kosuke TAKASHIMA  (JP), Masato KASHIBUCHI  (JP), Zhan Feng shun  (CN), Zhao 

Bi (CN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
676 

(11) 30029 
(21) 3-2016-02590 (28) 01 
(54) Lốp xe (51) 12-15 

(22) 14.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) TSAI JEN LO   (TW) 

No. 215, Meei-Kong Road, Ta-Suen, Chang-Hwa, Taiwan  
(72) Tsai Jen Lo  (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
677 

(11) 30030 
(21) 3-2016-02596 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 14.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Nguyễn Minh Khang   (VN) 

Lô D02B, CCN Đức Thuận, Mỹ Hạnh Bắc, KCN Đức Hòa 3, tỉnh Long An  
(72) Nguyễn Minh Khang  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 
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(11) 30031 
(21) 3-2016-02599 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 15.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài Gòn  (VN) 

930 đường Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(72) Bùi Quang Lộc (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 
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(11) 30032 
(21) 3-2016-02606 (28) 01 
(54) Khuôn nhựa (51) 25-01, 25-02 

(22) 15.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH xây dựng Lâm Phạm  (VN) 

Nhà số 1, LK1, Vinaconex 21, phố Ba La, phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(72) Lâm Minh Đức (VN) 
(55)  
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(11) 30033 
(21) 3-2016-02611 (28) 01 
(54) Bao gói đựng dụng cụ chăm 

sóc răng miệng 

(51) 09-05 

(22) 15.12.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 29/570,992 13.07.2016 US 
(71) Colgate-Palmolive Company   (US) 

300 Park Avenue, New York NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA  
(72) MOSKOVICH, Robert  (US), XI, Wen Jin (CN), WAINLESS, Daniel  (US), JI, Yan Mei 

(CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO. LTD) 
(55)  
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(11) 30034 
(21) 3-2016-02612 (28) 01 
(54) Bao gói đựng dụng cụ chăm 

sóc răng miệng 

(51) 09-05 

(22) 15.12.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 29/570,994 13.07.2016 US 
(71) Colgate-Palmolive Company   (US) 

300 Park Avenue, New York NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA  
(72) MOSKOVICH, Robert  (US), XI, Wen Jin  (CN), WAINLESS, Daniel  (US), JI, Yan 

Mei (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO. LTD) 
(55)  
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(11) 30035 
(21) 3-2016-02619 (28) 01 
(54) Cảm biến chuyển động (51) 10-05 

(22) 16.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty cổ phần Lumi Việt Nam   (VN) 

Số 15, ngõ 40, đường Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(72) Nguyễn Đức Tài  (VN), Nguyễn Tuấn Anh (VN), Đàm Đắc Quang (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 
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(11) 30036 
(21) 3-2016-02620 (28) 01 
(54) Bộ điều khiển hồng ngoại (51) 10-05, 14-03 

(22) 16.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty cổ phần Lumi Việt Nam   (VN) 

Số 15, ngõ 40, đường Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(72) Nguyễn Đức Tài  (VN), Nguyễn Tuấn Anh (VN), Đàm Đắc Quang (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                  1.1                                        1.2                                1.3 
 
 

     
 
 

                                                   1.4                                            1.5 
 
 

  
 
 

                                                     1.6                                         1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 
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(11) 30037 
(21) 3-2016-02621 (28) 01 
(54) Nút cảm ứng đa năng (51) 10-05, 13-03 

(22) 16.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty cổ phần Lumi Việt Nam   (VN) 

Số 15, ngõ 40, đường Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(72) Nguyễn Đức Tài  (VN), Nguyễn Tuấn Anh  (VN), Đàm Đắc Quang  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 
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(11) 30038 
(21) 3-2016-02624 (28) 01 
(54) Bộ điều khiển trung tâm (51) 10-05 

(22) 16.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty cổ phần Lumi Việt Nam    (VN) 

Số 15, ngõ 40, đường Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(72) Nguyễn Đức Tài  (VN), Nguyễn Tuấn Anh  (VN), Đàm Đắc Quang  (VN) 
(55)  
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(11) 30039 
(21) 3-2016-02627 (28) 01 
(54) Bao gói đựng dụng cụ chăm 

sóc răng miệng 

(51) 09-05 

(22) 16.12.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 29/570,995 13.07.2016 US 
(71) Colgate-Palmolive Company   (US) 

300 Park Avenue, New York NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA  
(72) MOSKOVICH, Robert  (US), XI, Wen Jin  (CN), WAINLESS, Daniel  (US), JI, Yan 

Mei  (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO. LTD) 
(55)  
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(11) 30040 
(21) 3-2016-02630 (28) 02 
(54) Ba lô (51) 03-01 

(22) 16.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH LILAMITI   (VN) 

155 Dạ Nam, phường 3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Trí Kiên  (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 30041 
(21) 3-2016-02632 (28) 01 
(54) Cặp sách (51) 03-01 

(22) 16.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH LILAMITI    (VN) 

155 Dạ Nam, phường 3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Trí Kiên   (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 30042 
(21) 3-2016-02641 (28) 01 
(54) Dụng cụ bôi mỹ phẩm dùng 

cho chăm sóc cá nhân 

(51) 28-03 

(22) 16.12.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 29/568,451 17.06.2016 US 
(71) Avon Products, Inc.   (US) 

Avon Place, Suffern, NY 10901, USA  
(72) Simon Nicholas Dutton   (US), John Prizzi, Jr.  (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 
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(11) 30043 
(21) 3-2016-02644 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 16.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH Bá Ninh  (VN) 

Tổ dân phố Phong Phú 2, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 
(72) Trần Bá Ninh (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                            1.1                                                                 1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
692 

(11) 30044 
(21) 3-2016-02647 (28) 01 
(54) Xe máy (51) 12-11 

(22) 19.12.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 29/569,489 28.06.2016 US 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Takao MIKAMI (JP), Edward BIRTULESCU (US), Terrence S ROBINSON  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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693 

(11) 30045 
(21) 3-2016-02648 (28) 01 
(54) Hào kỹ thuật (51) 25-02 

(22) 19.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT  (VN) 

Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
694 

(11) 30046 
(21) 3-2016-02653 (28) 01 
(54) Xe bán hàng lưu động (51) 20-01, 12-02 

(22) 26.10.2011 (43) 27.03.2017 
(30) 001855115-0001 26.04.2011 EM 

001855115-0002 26.04.2011 EM 
001855115-0003 26.04.2011 EM 

(71) Unilever N.V.  (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 

(72) Narendra Prakash GHATE (IN), Benjamin STEWNER (DE) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS) 
(55)  
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(11) 30047 
(21) 3-2016-02654 (28) 01 
(54) Bộ đèn phía trước của ô tô (51) 26-06 

(22) 31.08.2015 (43) 27.03.2017 
(30) 201511125 02.03.2012 AU 

201511126 02.03.2015 AU 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
(72) Guangxu Jin (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 

    
 
 

                                 1.1                                     1.2                                    1.3 
 
 

     
 
 

                                     1.4                         1.5                      1.6                   1.7 
 
 

 
 
 

1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 
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(11) 30048 
(21) 3-2016-02656 (28) 01 
(54) Lọ đựng mỹ phẩm (51) 09-01 

(22) 19.12.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 30-2016-0058911 06.12.2016 KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) JEONG, Song Eun (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(55)  
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697 

(11) 30049 
(21) 3-2016-02658 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 19.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty cổ phần dược thảo Phúc Vinh  (VN) 

Số 22/183 phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(72) Đào Đình Bảng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ALNGUYEN (ALNGUYEN IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
698 

(11) 30050 
(21) 3-2016-02659 (28) 02 
(54) Tấm sàn lắp ghép (51) 25-02 

(22) 19.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  
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(11) 30051 
(21) 3-2016-02660 (28) 01 
(54) Kênh mương đúc sẵn (51) 25-02 

(22) 19.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 
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(11) 30052 
(21) 3-2016-02661 (28) 01 
(54) Kênh mương đúc sẵn (51) 25-02 

(22) 19.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  
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701 

(11) 30053 
(21) 3-2016-02670 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 

(22) 19.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH nội thất Tân Lợi Phát  (VN) 

Số 45 đường ĐT 835, ấp 2, xã Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An 
(72) Đặng Hoàng Gia  (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
702 

(11) 30054 
(21) 3-2016-02671 (28) 01 
(54) Kệ (51) 06-04 

(22) 19.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Công ty TNHH nội thất Tân Lợi Phát  (VN) 

Số 45 đường ĐT 835, ấp 2, xã Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An 
(72) Đặng Hoàng Gia (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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703 

(11) 30055 
(21) 3-2016-02675 (28) 01 
(54) Hộp đựng mỹ phẩm (51) 09-03 

(22) 20.12.2016 (43) 27.03.2017 
(30) 30-2016-0060327 13.12.2016 KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea  
(72) LEE, Hee Jung  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 30056 
(21) 3-2016-02677 (28) 01 
(54) Điện thoại di động (51) 14-03 

(22) 20.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Vertu Corporation Limited   (GB) 

Beacon Hill Road, Church Crookham, Hampshire, GU52 8DY, United Kingdom  
(72) Joel Bridge  (GB) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO. LTD) 
(55)  
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(11) 30057 
(21) 3-2016-02681 (28) 01 
(54) Gạch (51) 25-01 

(22) 20.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Nguyễn Đức Sinh  (VN) 

ấp Lam Sơn, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai  
(72) Nguyễn Đức Sinh  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương (INC IP CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                        1.1                                              1.2                                          1.3 
 
 

    
 
 

                1.4                         1.5                                 1.6                                      1.7 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 
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(11) 30058 
(21) 3-2016-02682 (28) 01 
(54) Gạch (51) 25-01 

(22) 20.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Nguyễn Đức Sinh  (VN) 

ấp Lam Sơn, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
(72) Nguyễn Đức Sinh  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương (INC IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 
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(11) 30059 
(21) 3-2016-02683 (28) 01 
(54) Gạch (51) 25-01 

(22) 20.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Nguyễn Đức Sinh  (VN) 

ấp Lam Sơn, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
(72) Nguyễn Đức Sinh  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương (INC IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 30060 
(21) 3-2016-02684 (28) 01 
(54) Gạch (51) 25-01 

(22) 20.12.2016 (43) 27.03.2017 
(71) Nguyễn Đức Sinh  (VN) 

ấp Lam Sơn, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
(72) Nguyễn Đức Sinh  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương (INC IP CO., LTD) 
(55)  
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  (441) 27.03.2017 
(300) 86/781,345 07.10.2015 US 

86/822,619 17.11.2015 US 
86/911,719 18.02.2016 US 

  
(731) CVS PHARMACY, INC.   (US) 

One CVS Drive Woonsocket, Rhode 
Island 02895 USA  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy tế bào chết cho chân; đá bọt; kem mỹ phẩm; bột dùng cho chân 

không chứa thuốc (cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm); sản phẩm chăm 
sóc cơ thể có hương thơm, cụ thể là sữa tắm và kem tắm; khăn lau được tẩm chế phẩm 
làm sạch; dầu mát-xa; dầu tắm; sản phẩm chăm sóc em bé, bao gồm cả bông tăm dùng 
cho cá nhân (cho mục đích mỹ phẩm), dầu dưỡng cho em bé, sữa tắm cho em bé, sữa 
dưỡng thể cho em bé, khắn ướt dùng một lần cho em bé cho mục đích làm sạch được tẩm 
mỹ phẩm, nước thơm giữ ẩm, phấn dùng cho em bé, gel từ dầu mỏ dùng cho mục đích mỹ 
phẩm, phấn thơm làm từ bột ngô, dầu gội cho em bé, dầu xả và chế phẩm dưỡng tóc cho 
em bé, miếng đệm làm sạch bằng bông, kem và chế phẩm dạng sữa không chứa thuốc để 
chống phát ban khi dùng tã; chế phẩm kem dưỡng da hơi bạc hà cho trẻ sơ sinh; kem và 
phấn để chăm sóc chân; chế phẩm xịt khử mùi ở chân; chế phẩm tắm có hơi bạc hà cho 
trẻ sơ sinh, chế phẩm làm sạch vệ sinh cho phụ nữ, chế phẩm thụt rửa dùng cho mục đích 
vệ sinh hoặc khử mùi cá nhân [đồ vệ sinh cá nhân], chất tẩy rửa thấu kính, bộ làm sạch 
thấu kính đeo mắt bao gồm chế phẩm xịt và khăn làm sạch, kem dùng cho da không chứa 
thuốc cho chứng phát ban (cho mục đích mỹ phẩm và không dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; chất bổ sung ăn kiêng; chất bổ sung dinh dưỡng; chất 
bổ sung protein lỏng; chất bổ sung prôtein dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung protein từ 
nước sữa; thuốc viên cho chế độ ăn kiêng; chất bổ sung dinh dưỡng để loại bỏ độc tố khỏi 
cơ thể; kem dưỡng da chân có chứa thuốc; dầu thơm dùng cho chân có chứa thuốc; chế 
phẩm loại bỏ mụn cóc; kem (có chứa thuốc) dùng cho chỗ bị chai và cục chai ở chân; chế 
phẩm chống nấm; miếng đệm cho nốt viêm tấy, vết sưng ở kẽ ngón chân cái; miếng đệm 
cho cục chai ở chân; da lông chuột chòi cho mục đích y tế; bông xơ cho mục đích y tế; 
bột dùng để điều trị bệnh nấm ở bàn chân; thuốc bột dùng cho chân; chế phẩm dùng để 
điều trị bệnh nấm ở bàn chân; kẹo cao su cho mục đích y tế; viên ngậm có chứa thuốc; 
chế phẩm ngừng hút thuốc và thuốc lá sợi để giảm tạm thời sự thèm hút thuốc; miếng dán 
để truyền qua da có chứa chế phẩm để cai thuốc lá; chế phẩm có chứa thuốc dùng khi đau 
răng, chế phẩm điều trị say tàu xe; đồ uống điện giải cho mục đích y tế, thuốc mỡ và kem 
có chứa thuốc để chống phát ban khi dùng tã, thực phẩm công thức trẻ sơ sinh và trẻ mới 
biết đi, chất bổ sung dinh dưỡng, ngũ cốc cho em bé, chất bổ sung vi lượng đồng căn, chất 
bổ sung probiotic, tã lót (tã trẻ em); quần tã dùng một lần, miếng đệm chăm sóc ngực; sản 
phẩm vệ sinh và chăm sóc cho phụ nữ không chứa thuốc, cụ thể là: sản phẩm vệ sinh và 
chăm sóc cho phụ nữ chứa thuốc; chế phẩm thử thai sử dụng tại nhà, chế phẩm thử rụng 
trứng, chế phẩm xét nghiệm sàng lọc nhiễm trùng âm đạo;  thuốc giảm đau; chất và chế 
phẩm chăm sóc mắt và tai, bao gồm cả thuốc nhỏ mắt, khăn lau mí mắt (cho mục đích y 
tế); thuốc nhỏ tai, thuốc mỡ tra mắt,  miếng che mắt cho mục đích y tế, dung dịch làm ẩm 
dùng cho mắt, nước rửa mắt, dung dịch nước muối cho mục đích y tế, thiết bị y tế, cụ thể 
là một thiết bị làm sạch tai có bản chất là một cái hộp được đổ đầy chất lỏng thích hợp bởi 
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người sử dụng để rửa lấy ráy tai ra khỏi tai; sản phẩm dùng cho sự không kiềm chế được, 
bao gồm cả khăn dùng một lần tẩm hóa chất làm sạch hoặc hợp chất làm sạch cho vệ sinh 
cá nhân, tã dùng một lần cho sự không kiềm chế được, quần áo mặc cho sự không kiềm 
chế được, miếng đệm lót cho sự không kiềm chế được, chế phẩm chăm sóc da có chứa 
thuốc, khăn được làm ẩm trước có chứa thuốc, miếng đệm lót giường cho sự không kiềm 
chế được; tấm ga trải giường cho sự không kiềm chế được. 

 
Nhóm 06: Thanh vịn bồn tắm bằng kim loại; vòng đeo tay nhận dạng bằng kim loại. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ chăm sóc chân; công cụ chăm sóc bàn chân, cụ thể là dụng cụ dùng 
để cạo chân; dụng cụ cắt móng tay/chân; dụng cụ để chăm sóc bàn chân; dụng cụ cắt sửa 
móng tay/chân; dụng cụ cắt cục chai da, dụng cụ cầm tay, cụ thể là: dụng cụ giũa móng, 
kìm bấm, tỉa, cắt móng, giũa chăm sóc chân, dụng cụ loại bỏ chai ở chân, dao cạo chai ở 
chân, dụng cụ loại bỏ cục chai ở chân, cái nhíp, dụng cụ cắt tóc; dụng cụ cầm tay, cụ thể 
là dụng cụ (gậy) có thể kéo dài trong tầm với để nắm giữ và kẹp đồ vật, bộ dụng cụ sửa 
chữa kính đeo mắt. 

 
Nhóm 09: Kính lúp; hộp đựng thấu kính, khăn lau thấu kính, bộ dụng cụ sửa chữa kính 
đeo mắt, thẻ căn cước y tế đã được mã hóa từ tính, kính lúp y tế có thể gắn vào hộp thuốc. 

 
Nhóm 10: Đệm cho gót chân cho mục đích chỉnh hình; sản phẩm y tế dùng cho chân, cụ 
thể là miếng lót đệm chỉnh hình lồng vào đồ đi chân, đệm chỉnh hình, thiết bị chỉnh hình 
để kéo duỗi và luyện tập các ngón chân; bít tất ép dùng trong y tế hoặc chữa bệnh; thanh 
nẹp (phẫu thuật); miếng đệm hình vòm dùng cho đồ đi ở chân, vật hỗ trợ cho chân và 
ngón chân dùng trong y tế; thiết bị phục hồi chức năng vật lý, thiết bị vật lý trị liệu và 
thiết bị y học thể thao, tất cả được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong y tế; miếng đắp trị 
liệu nóng và lạnh để chữa bệnh; thiết bị mát-xa; băng để băng bó hỗ trợ; sản phẩm y tế: 
bình bơm phun và dụng cụ làm ẩm cho mục đích y tế, đệm lót chỉnh hình, ống nghe tim 
phổi, phụ kiện cho nạng chống cho người tàn tật có bản chất là đệm trị liệu sử dụng dưới 
cánh tay thiết bị làm sạch tai ở dạng hộp chứa đầy chất lỏng thích hợp để người sử dụng 
rửa ráy tai từ tau, cái bảo vệ miệng, cho mục đích y tế, nút bịt lỗ tai cho mục đích y tế, 
mặt nạ sử dụng cho những người chăm sóc sức khỏe, găng tay không có nhựa mủ cho 
mục đích y tế, lưỡi chích, thiết bị theo dõi sức khỏe, cụ thể là ô xi kế xung, nạng chống 
cho mục đích y tế, thiết bị trợ giúp đi lại cho người bệnh có thể gập lại, dụng cụ nha khoa, 
cụ thể là dụng cụ nhọn dùng trong chữa răng, dụng cụ đánh cặn và gương, túi đựng gel 
lạnh và nóng đã kích hoạt hóa chất cho mục đích y tế, thiết bị y tế cụ thể là: thiết bị làm 
nóng bằng điện để chữa trị bệnh, băng đeo cánh tay dùng trong y tế, thanh nẹp ngón tay, 
lược chải trị chấy rận, tấm ép nóng là lạnh chữa bệnh để giảm các cơn đau, dụng cụ 
nghiền thuốc viên, thiết bị an toàn trong nhà vệ sinh dùng cho người tàn tật, tấm lót bảo 
vệ cụ thể là khăn trải giường cho người không tự chủ được; túi để thu và xử lý chất thải 
nôn (cho mục đích y tế); sản phẩm y tế, cụ thể là nệm, giường, ghế và đệm chữa bệnh, 
gậy cho mục đích y tế; nạng chống cho người tàn tật; băng đeo; vòng đỡ cổ; khung để đi 
bộ có trang bị bánh xe dùng cho người khuyết tật và người già; khung tập đi cho người 
bệnh; bộ phụ kiện cho nạng chống cho người tàn tật có chứa đầu bịt của nạng, tấm lót cho 
nạng, miếng đệm lót nạng, tay nắm cho nạng; phụ kiện của khung tập đi; phụ kiện của 
khung tập đi cho người bệnh, cụ thể là xki (miếng đệm) trượt; dụng cụ cắt và nghiền viên 
thuốc và thuốc viên nén; dụng cụ tách viên thuốc để phân thuốc theo đơn vị; ống nhỏ giọt 
để phân phát thuốc, chưa có đồ bên trong; chai, bình chứa, ống tiêm, thìa và cốc để phân 
phát thuốc, chưa có đồ bên trong; nhiệt kế cho mục đích y tế, dụng cụ hút mũi, miếng 
đệm lót giường cho người không tự chủ được, gạc nóng và / hoặc lạnh, ống chích dùng 
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cho tai, tấm lót bảo vệ tấm khăn trải giường cho người không tự chủ được, miếng đệm lót 
bảo vệ giường cho người không tự chủ được, ống nhỏ giọt cho mắt và tai cho mục đích y 
tế, nút bịt lỗ tai [dụng cụ bảo vệ tai], ghế để tiểu tiện trong phòng dùng cho bệnh nhân, túi 
nôn cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 11: Buồng vệ sinh; bồn tắm ngồi; bệ xí vệ sinh; vòi tắm hoa sen; chỗ đi tiểu (thiết 
bị vệ sinh gắn cố định). 

 
Nhóm 16: Miếng lót bệ xí bằng giấy; khăn lau cho em bé.  

 
Nhóm 17: Miếng đệm bằng cao su đặt trên sàn bồn tắm để giúp ngăn ngừa trượt trong bồn 
tắm. 

 
Nhóm 18: Ba toong; tay nắm của ba toong; bộ phận bằng kim loại của ba toong và gậy 
chống. 

 
Nhóm 20: Đệm và ghế tắm có thể mang đi được; giá treo có bản chất là cái móc không 
bằng kim loại dùng để treo cái gậy ở bàn hoặc ghế; gối hơi, thanh vịn bồn tắm không 
bằng kim loại. 

 
Nhóm 21: Cốc; cốc để trộn; đót giầy, hộp nhỏ đựng thuốc viên mang đi được. 

 
Nhóm 24: Găng tay để tắm.  

 
Nhóm 25: Quần áo; bít tất và đế trong (giầy), tấm che mắt khi ngủ. 

 
Nhóm 26: Dây giày; đăng ten cho đồ đi chân.  

 
Nhóm 28: Quả bóng tập thể dục giảm stress.  

 
Nhóm 29: Dầu dừa.  

 
Nhóm 30: Chất làm đặc thực phẩm.  

 

Nhóm 32: Đồ uống thể thao và đồ uống năng lượng (không dùng cho mục đích y tế); 
nước sinh tố; đồ uống thể thao giàu protein (không dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2016-10688 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.8 
(731) Hộ kinh doanh nhà hàng Khói 

Thơm  (VN) 
29-29/1 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2016-12599 (220) 06.05.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ TS Việt Nam  (VN) 
Số 4, ngách 58, ngõ 30, phố Tạ Quang 
Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; 

dịch vụ massage (xoa bóp); dịch vụ trang điểm; dịch vụ chăm sóc tóc. 
 

 
(210) 4-2016-15860 (220) 01.06.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh lá, xanh dương đậm, xanh 

dương, tím, vàng, đen, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Yocare 
Vina   (VN) 
G10/37/7, đường lô 02, ấp 7, xã Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột. 

 
 

(210) 4-2016-16883 (220) 09.06.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.15; 1.15.23; A26.11.12; 1.15.24 
(591) Xanh lá, cam, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) 1. Nguyễn Ngọc Định  (VN) 
Số 61 Nam Ngư, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

2. Nguyễn Phương Lan  (VN) 
Số 51, ngõ 121, phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi; động vật sống. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo, buôn bán, trưng bày, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm sau: rau, 
củ, quả tươi, thịt gà sống, thịt lợn sống, cá, động vật sống. 
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(210) 4-2016-18235 (220) 17.06.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 6.1.2; 25.3.1 

(731) CHO, SEONG JE   (KR) 

#106-401, 45, Sinseon-ro, Nam-gu, 

Ulsan, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; nút gạc dùng khi có kinh nguyệt; miếng lót của quần lót (vệ 

sinh); quần lót vệ sinh; khăn vệ sinh; khăn ướt vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2016-19779 (220) 01.07.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.4.2; 26.3.23; 26.13.25; 26.4.4 

(731) Công ty cổ phần giải pháp thể 
thao Toàn Lực  (VN) 
76A Cao Văn Ngọc, phường Phú Trung, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị thở dùng để bơi lặn; kẹp mũi cho người bơi và lặn; kính bảo hộ dùng 

trong thể thao; găng tay cho thợ lặn; hộp đựng kính bơi. 

 

Nhóm 25: Đồ bơi như: quần áo bơi; mũ bơi. 
 

 
(210) 4-2016-19844 (220) 01.07.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Nguyễn Thùy Dương  (VN) 
Số nhà 92, phố Hàn Thuyên, phường Ba 

Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 41: Giải trí; dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục đích giáo dục, văn hóa và giải trí 

(không nhằm mục đích quảng cáo và thương mại); sản xuất phim; giáo dục đào tạo; dạy 

tiếng Anh. 
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(210) 4-2016-19853 (220) 01.07.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) MODELLEISENBAHN GMBH   (AU) 

Plainbachstrasse 4, 5101 Bergheim, 
AUSTRIA  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển dùng cho hệ thống mô hình đường dùng cho xe cộ, đặc biệt 

hệ thống đường sắt cho mô hình đường ray và/hoặc đường cho xe cộ; thiết bị điều khiển 
máy tính và thiết bị tự điều khiển có thể lập trình được với máy tính, đặc biệt là máy tính 
cá nhân; bộ thu dòng điện dùng để truyền năng lượng điện từ hệ thống mô hình đường sắt 
tới mô hình tàu hỏa; tất cả các sản phẩm trên dùng cho mô hình xe cộ và/hoặc mô hình 
máy dùng cho mô hình phương tiện giao thông, đặc biệt là tàu hỏa và/hoặc xe đường bộ 
và/hoặc xe quân sự, tàu và/hoặc máy bay; thiết bị điện cho các mô hình, đặc biệt là mô 
hình xe cộ; bộ chuyển mạch và điều chỉnh các mô hình nói trên và hệ thống điều khiển 
chúng; máy biến thế (điện); hộp tín hiệu có nút bấm mạch điện dẫn đường; mạch vòng 
đầu cuối; khối điện và/hoặc điện tử và/hoặc thiết bị điều khiển vận hành buýt và bộ 
chuyển mạch của chúng, dùng để điều khiển, kiểm soát và giám sát hệ thống đường ray 
không dây hoặc có dây và/hoặc mô hình xe cộ. 

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng dùng cho mô hình xe cộ và hệ thống điều khiển của chúng; 
thiết bị sinh hơi chạy bằng điện; thiết bị sinh hơi dùng cho mô hình xe cộ. 

 
Nhóm 28: Mô hình tàu hỏa, đặc biệt là đầu máy xe lửa, toa xe, tàu điện; đường dùng cho 
mô hình xe cộ, đặc biệt là dùng cho mô hình tàu hỏa và mô hình ô tô; mô hình xe quân 
sự, đặc biệt là xe tăng, xe tải, tàu và máy bay; mô hình tàu hỏa; hệ thống đường dùng cho 
mô hình xe cộ chạy bằng điện, đặc biệt là xe ô tô; mô hình tàu hỏa chạy bằng hơi và 
phương tiện đường bộ; mô hình nhà cao tầng; mô hình thiết bị chiếu sáng và phát tín hiệu 
(tất cả sản phẩm trong nhóm là đồ chơi). 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và phát triển phần mềm máy tính, đặc biệt là phần mềm dùng 
để điều khiển và kiểm soát và/hoặc giám sát mô hình xe cộ và/hoặc hệ thống đường ray 
dùng cho mô hình phương tiện giao thông. 

 

 
(210) 4-2016-19854 (220) 01.07.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Vàng da cam 
(731) MODELLEISENBAHN GMBH   (AU) 

Plainbachstrasse 4, 5101 Bergheim, 
AUSTRIA 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển dùng cho hệ thống mô hình đường dùng cho xe cộ, đặc biệt 

hệ thống đường sắt cho mô hình đường ray và/hoặc đường cho xe cộ; thiết bị điều khiển 
máy tính và thiết bị tự điều khiển có thể lập trình được với máy tính, đặc biệt là máy tính 
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cá nhân; bộ thu dòng điện dùng để truyền năng lượng điện từ hệ thống mô hình đường sắt 
tới mô hình tàu hỏa; tất cả các sản phẩm trên dùng cho mô hình xe cộ và/hoặc mô hình 
máy dùng cho mô hình phương tiện giao thông, đặc biệt là tàu hỏa và/hoặc xe đường bộ 
và/hoặc xe quân sự, tàu và/hoặc máy bay; thiết bị điện cho các mô hình, đặc biệt là mô 
hình xe cộ; bộ chuyển mạch và điều chỉnh các mô hình nói trên và hệ thống điều khiển 
chúng; máy biến thế (điện); hộp tín hiệu có nút bấm mạch điện dẫn đường; mạch vòng 
đầu cuối; khối điện và/hoặc điện tử và/hoặc thiết bị điều khiển vận hành buýt và bộ 
chuyển mạch của chúng, dùng để điều khiển, kiểm soát và giám sát hệ thống đường ray 
không dây hoặc có dây và/hoặc mô hình xe cộ. 

 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng dùng cho mô hình xe cộ và hệ thống điều khiển của chúng; 
thiết bị sinh hơi chạy bằng điện; thiết bị sinh hơi dùng cho mô hình xe cộ. 

 

Nhóm 28: Mô hình tàu hỏa, đặc biệt là đầu máy xe lửa, toa xe, tàu điện; đường dùng cho 
mô hình xe cộ, đặc biệt là dùng cho mô hình tàu hỏa và mô hình ô tô; mô hình xe quân 
sự, đặc biệt là xe tăng, xe tải, tàu và máy bay; mô hình tàu hỏa; hệ thống đường dùng cho 
mô hình xe cộ chạy bằng điện, đặc biệt là xe ô tô; mô hình tàu hỏa chạy bằng hơi và 
phương tiện đường bộ; mô hình nhà cao tầng; mô hình thiết bị chiếu sáng và phát tín hiệu 
(tất cả sản phẩm trong nhóm là đồ chơi). 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và phát triển phần mềm máy tính, đặc biệt là phần mềm dùng 
để điều khiển và kiểm soát và/hoặc giám sát mô hình xe cộ và/hoặc hệ thống đường ray 
dùng cho mô hình phương tiện giao thông. 

 

 
(210) 4-2016-20825 (220) 11.07.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.13.1; A2.1.16; 2.1.8 
(591) Trắng, đen, vàng, cam, hồng, tím, xanh 

dương, xanh dương nhạt, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Phạm Duy Linh  (VN) 
793/23/32/8 Trần Xuân Soạn, phường 
Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích văn hóa, thể thao, giáo dục.  
 

 
(210) 4-2016-22066 (220) 21.07.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.15; 5.3.11; 5.3.16; A5.1.5 
(591) Đen, xanh lá, xanh dương, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần WATER AND 
TREE   (VN) 
Số TT2.50, khu đô thị Goldensilk Kim 
Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, cà phê nhân tạo; đồ uống chế trên cơ sở cà phê, ca cao, 
sô-cô-la hoặc trà; ngũ cốc đã chế biến làm thức ăn cho người; kem lạnh.  
 
Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa kiến trúc nhà ở; lắp đặt tiểu cảnh sân vườn.  
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê chỗ ở 
tạm thời. 

 

 
(210) 4-2016-22686 (220) 26.07.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.3.23 
(591) Xanh dương, xanh tím đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VB PHARMA  
(VN) 
Số 7, đường 3, đô thị và dịch vụ VSIP 
Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, 
tỉnh Bắc Ninh 

 
(511   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 

và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm 
cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để băng 
bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt 
nấm, diệt cỏ.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 
phòng  cụ thể là thực hiện thủ tục hành chính.  

 

 
(210) 4-2016-23873 (220) 04.08.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; A17.2.2; 26.5.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 
Vĩnh Thạnh 3  (VN) 
83 Đinh Tiên Hoàng, phường Diên 
Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng, bạc.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng bạc đá quý.  
 

 
(210) 4-2016-24815 (220) 12.08.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A3.9.2; A3.9.24 
(591) Xanh lá, xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Sỹ 

Giang  (VN) 
Thôn Đại Lai, xã Đại Lai, huyện Gia 
Bình, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 
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(511)   Nhóm 20: Ghế; giường; bàn; tủ; kệ; nôi dùng cho trẻ em.  

 
Nhóm 21: Giá treo quần áo dùng để phơi khô, giàn phơi quần áo; khung căng quần áo (để 
giữ dáng); kẹp phơi quần áo, móc treo quần áo; giá (đế, khay) để bình, đĩa.  

 
Nhóm 22: Võng xếp; vải bạt; lưới; dây thừng không bằng kim loại; lều; túi (bao bì, túi 
nhỏ) bằng vải dệt dùng để bao gói.  

 
Nhóm 35: Mua bán: võng xếp, giường xếp, bàn xếp, ghế xếp, tủ, giá treo quần áo, giàn 
phơi quần áo, móc treo quần áo, khung võng, khung nôi, khung xích đu, khung giường, 
khung ghế, khung mắc màn, đồ gia dụng bằng kim loại thường, gỗ, nhựa như gương, 
khung ảnh, bát, đĩa, cốc, khay đũa, thìa, dao, nồi, chảo, bình đun nước, bình đựng nước; 
đại lý phân phối võng xếp, giường xếp, bàn xếp, ghế xếp, tủ, giá treo quần áo, giàn phơi 
quần áo, móc treo quần áo, khung võng, khung nôi, khung xích đu, khung giường, khung 
ghế, khung mắc màn, đồ gia dụng bằng kim loại thường, gỗ, nhựa như gương, khung ảnh, 
bát, đĩa, cốc, khay đũa, thìa, dao, nồi, chảo, bình đun nước, bình đựng nước; đại lý ký gửi 
hàng hóa: võng xếp, giường xếp, bàn xếp, ghế xếp, tủ, giá treo quần áo, giàn phơi quần 
áo, móc treo quần áo, khung võng, khung nôi, khung xích đu, khung giường, khung ghế, 
khung mắc màn, đồ gia dụng bằng kim loại thường, gỗ, nhựa như gương, khung ảnh, bát, 
đĩa, cốc, khay đũa, thìa, dao, nồi, chảo, bình đun nước, bình đựng nước; kinh doanh chuỗi 
cửa hàng: võng xếp, giường xếp, bàn xếp, ghế xếp, tủ, giá treo quần áo, giàn phơi quần áo, 
móc treo quần áo, khung võng, khung nôi, khung xích đu, khung giường, khung ghế, 
khung mắc màn, đồ gia dụng bằng kim loại thường, gỗ, nhựa như gương, khung ảnh, bát, 
đĩa, cốc, khay đũa, thìa, dao, nồi, chảo, bình đun nước, bình đựng nước; dịch vụ quảng 
cáo; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa dùng cho mục đích thương mại.  

 

 
(210) 4-2016-24817 (220) 12.08.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 6.1.2 
(591) Xanh lá, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Sỹ 

Giang   (VN) 
Thôn Đại Lai, xã Đại Lai, huyện Gia 
Bình, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 06: Khung võng; khung xích đu (tất cả đều bằng kim loại).  

 
Nhóm 20: Ghế; giường; bàn; tủ; kệ; nôi dùng cho trẻ em.  

 
Nhóm 21: Giá treo quần áo dùng để phơi khô, giàn phơi quần áo; khung căng quần áo (để 
giữ dáng); kẹp phơi quần áo, móc treo quần áo; giá (đế, khay) để bình, đĩa.  

 
Nhóm 22: Võng xếp; vải bạt; lưới; dây thừng không bằng kim loại; lều; túi (bao bì, túi 
nhỏ) bằng vải dệt dùng để bao gói.  
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Nhóm 35: Mua bán: võng xếp, giường xếp, bàn xếp, ghế xếp, tủ, giá treo quần áo, giàn 
phơi quần áo, móc treo quần áo, khung võng, khung nôi, khung xích đu, khung giường, 
khung ghế, khung mắc màn, đồ gia dụng bằng kim loại thường, gỗ, nhựa như gương, 
khung ảnh, bát, đĩa, cốc, khay đũa, thìa, dao, nồi, chảo, bình đun nước, bình đựng nước; 
đại lý phân phối võng xếp, giường xếp, bàn xếp, ghế xếp, tủ, giá treo quần áo, giàn phơi 
quần áo, móc treo quần áo, khung võng, khung nôi, khung xích đu, khung giường, khung 
ghế, khung mắc màn, đồ gia dụng bằng kim loại thường, gỗ, nhựa như gương, khung ảnh, 
bát, đĩa, cốc, khay đũa, thìa, dao, nồi, chảo, bình đun nước, bình đựng nước; đại lý ký gửi 
hàng hóa: võng xếp, giường xếp, bàn xếp, ghế xếp, tủ, giá treo quần áo, giàn phơi quần 
áo, móc treo quần áo, khung võng, khung nôi, khung xích đu, khung giường, khung ghế, 
khung mắc màn, đồ gia dụng bằng kim loại thường, gỗ, nhựa như gương, khung ảnh, bát, 
đĩa, cốc, khay đũa, thìa, dao, nồi, chảo, bình đun nước, bình đựng nước; kinh doanh chuỗi 
cửa hàng: võng xếp, giường xếp, bàn xếp, ghế xếp, tủ, giá treo quần áo, giàn phơi quần áo, 
móc treo quần áo, khung võng, khung nôi, khung xích đu, khung giường, khung ghế, 
khung mắc màn, đồ gia dụng bằng kim loại thường, gỗ, nhựa như gương, khung ảnh, bát, 
đĩa, cốc, khay đũa, thìa, dao, nồi, chảo, bình đun nước, bình đựng nước; dịch vụ quảng 
cáo; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa dùng cho mục đích thương mại.  

 

 
(210) 4-2016-25024 (220) 15.08.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.13.4; 5.7.3; 5.7.14; 5.7.21 
(591) Đen, xám 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Quý Thạnh 
Đồng Khánh  (VN) 
90 Hoàng Xuân Nhị, phường Phú Trung, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, bánh trung thu, bánh ngọt, bánh mặn.  

 

 
(210) 4-2016-25210 (220) 17.08.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.9.6 
(591) Xanh biển, đen, đỏ tươi 

(540) 

  

(731) Mai Bình Hùng  (VN) 
1358/30/12 Quang Trung, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; vật dụng nút lỗ tai dùng cho 

thợ lặn. 

 
Nhóm 10: Nút bịt lỗ tai [dụng cụ bảo vệ tai].  
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(210) 4-2016-25311 (220) 17.08.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.12; A7.1.12; 26.4.4; 26.4.9; 

7.1.24; A26.11.7 
(540) 

  

(731) Công Ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Huỳnh 
Thy   (VN) 
96/26C đường số 5, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa, buôn bán xe ô tô và xe có động cơ khác; buôn bán máy 

móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; buôn bán máy móc thiết bị sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương 
mại, hàng hải và dịch vụ khác; buôn bán sách báo tạp chí, văn phòng phẩm; buôn bán mỹ 
phẩm; buôn bán thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, và vật phẩm vệ sinh trong cửa hàng 
chuyên doanh; buôn bán giấy cuộn dùng trong công nghiệp; buôn bán phụ tùng và các bộ 
phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây 
dựng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ; xây dựng chuyên dụng khác, xây 
dựng nhà các loại, xây dựng sửa chữa kho hàng; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; bảo dưỡng, 
sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; sửa chữa máy móc, thiết bị; cho thuê máy móc thiết 
bị dùng cho xây dựng. 

 
Nhóm 39: Cho thuê xe có động cơ.  

 
Nhóm 40: Cho thuê máy phát điện. 

 
Nhóm 44: Cho thuê thiết bị trồng trọt, cho thuê thiết bị y tế. 

 

 
(210) 4-2016-25312 (220) 17.08.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.9; 26.4.4; A26.11.7; A26.11.12; 

A7.1.12; 7.1.24 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Huỳnh 
Thy  (VN) 
96/26C đường số 5, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa, buôn bán xe ô tô và xe có động cơ khác; buôn bán máy 

móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; buôn bán máy móc thiết bị sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương 
mại, hàng hải và dịch vụ khác; buôn bán sách báo tạp chí, văn phòng phẩm; buôn bán mỹ 
phẩm; buôn bán thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, và vật phẩm vệ sinh trong cửa hàng 
chuyên doanh; buôn bán giấy cuộn dùng trong công nghiệp; buôn bán phụ tùng và các bộ 
phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây 
dựng. 
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Nhóm 37: Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ; xây dựng chuyên dụng khác, xây 

dựng nhà các loại, xây dựng sửa chữa kho hàng; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; bảo dưỡng, 

sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; sửa chữa máy móc, thiết bị; cho thuê máy móc thiết 

bị dùng cho xây dựng. 

 

Nhóm 39: Cho thuê xe có động cơ. 

 

Nhóm 40: Cho thuê máy phát điện. 

 

Nhóm 44: Cho thuê thiết bị trồng trọt, cho thuê thiết bị y tế. 
 

 
(210) 4-2016-25741 (220) 22.08.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.1.1; 26.7.25; 26.4.7; 26.15.15 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

hồng, xanh lơ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần In & Bao bì 
Đồng Tháp  (VN) 
Số 212 Lê Lợi, phường 3, thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng giấy; bao bì bằng các tông. 

 

Nhóm 40: In ốp sét; in mẫu vẽ; nghề in; in ảnh chụp; dịch vụ in trên lụa. 
 

 
(210) 4-2016-26026 (220) 23.08.2016 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Công nghệ Vi 
sinh và Môi trường   (VN) 
Số 65 Tân ấp, phường Phúc Xá, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; phân ủ / phân trộn; chế phẩm khử nước dùng trong 

công nghiệp; chế phẩm xử lý chất thải hữu cơ; chế phẩm làm phân ủ hữu cơ vi sinh; chế 

phẩm làm sạch nước thải giàu hữu cơ. 

 

Nhóm 05: chế phẩm khử mùi hôi không dùng cho cá nhân; chế phẩm diệt vi sinh vật gây 

bệnh. 
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(210) 4-2016-26081 (220) 23.08.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 2.1.1 

(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh nước biển đậm, 

xanh tím than, đen, xám, hồng da, vàng 

da 

(731) Lê Đình Tuệ  (VN) 
Xóm Dũng, xã Quảng Trung, huyện 

Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 
 

 
(210) 4-2016-26239 (220) 25.08.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 1.15.15; 26.13.25; 26.3.23 

(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thương Duy 
Hưng   (VN) 
Số 73, phố Đặng Xuân Bảng, phường Đại 

Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội  

 
(511   Nhóm 35: Mua bán: máy cắt khí, cổng kết nối Gate way, modun ngõ vào, khối trạm 

chuyển tiếp mạng, mô đun ngõ ra, khối chuyển đổi, khối ngõ vào ra, mô đun ngõ vào ra, 

mô đun ngõ vào, tiếp điểm cảnh báo Alarm Switeh, bộ phận giảm thanh của van AN10-

01, rờ le ngắt điện tử, khối tùy chọn (AP-W), van điều khiển vận tốc khí nén AS2201F-

01-08SA, atomat các loại, khởi động mềm 3P 380V 140A - ATS48C14Q, tiếp điểm phụ, 

phụ kiện ACB (phụ kiện máy cắt không khí hạ thế ACB Mitsubishi Electric), tấm chắn 

pha, hệ thống thanh dẫn điện Busway, đồng hồ đếm sét Bow-I-SC 12, bộ phận kết nối 

contactor - relay (BH559N350), cầu dao điện các loại, thiết bị đóng cắt điện tự động, biến 

áp, biến tần, khối giao tiếp mạng CC-Link, bộ tiếp điểm vị trí, khối điều khiển từ xa, khối 

giao tiếp mạng, bộ lọc bụi, bộ lưu điện, bộ biến đổi điện áp, bộ lưu điện, bộ mặt nạ, hệ 

thống thanh cái dẫn điện Busway, thương hiệu Megatron, sản xuất tại Malaysia, tấm chắn 

đầu nối trước, bulong M12x30, thanh cái dẫn điện bằng đồng mẫu, cầu dao điện, cầu dao 

điện chống giựt, van điện tử dùng trong chuyển động khí nén BY5120-5LZD-C8, cảm 

biến áp suất 10bar, cáp đồng trục 5CXFB, cầu dao tép các loại, cầu đấu, cảm biến chuyển 

động, cảm biến hiện điện, combination Elbow chuyển hướng kết hợp nhôm, chuyển 

hướng kết hợp bằng nhôm, cuộn đóng Closing coil, thiết bị bảo vệ mạch, cút T chữ C 

thang cáp, cút T đồng cỡ PPR 25, biến dòng các loại, khóa xi lanh.  
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(210) 4-2016-27146 (220) 01.09.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.13.25; A14.1.2 
(591) Vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Thiên Phúc Hưng  
(VN) 
Số 127 phố Phan Văn Trường, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 07: Máy nén lạnh; phin lọc ẩm.  
 

Nhóm 09: Tụ điện.  
 

Nhóm 11: Dàn tản nhiệt; quạt; bộ ổn định nhiệt; quạt điện.  
 

 
(210) 4-2016-27165 (220) 01.09.2016 

  (441) 27.03.2017 
(300) 015189434 04.03.2016 EM 

(531) A5.3.14; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây 
(731) IMERYS CARBONATES USA, INC.  

(US) 
100 Mansell Ct Ste 300 Roswell Georgia 
30076, United States  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học dùng trong công nghiệp, khoa học, nông nghiệp, nghề làm 

vườn hoặc/và lâm nghiệp; chế phẩm khoáng dùng trong công nghiệp, khoa học, nông 
nghiệp, nghề làm vườn hoặc và lâm nghiệp; chế phẩm có chứa khoáng chất dùng trong 
công nghiệp, khoa học, nông nghiệp, nghề làm vườn và hoặc lâm nghiệp; khoáng chất 
công nghiệp; hỗn hợp của các chế phẩm khoáng chất được trộn sẵn; hợp chất khoáng 
được trộn sẵn; bột khoáng; chế phẩm khoáng sử dụng trong chế biến thực phẩm, đồ uống, 
dược phẩm, sản phẩm dinh dưỡng, mỹ phẩm và hoặc sản phẩm chăm sóc cá nhân; chế 
phẩm hóa học dùng trong chế biến thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, sản phẩm dinh 
dưỡng, mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân; citrat canxi dùng làm chất tạo màu, chất 
làm cứng, và hoặc chất điều chỉnh độ axit; citrat canxi dùng làm chất bảo quản và hoặc 
chất tạo hương; khoáng chất công nghiệp dùng trong mỹ phẩm, nước hoa, dược phẩm, chế 
phẩm vệ sinh cá nhân và chế phẩm trang điểm; hợp chất chế tạo đồ gốm kỹ thuật; 
cacbonat dùng trong công nghiệp; muối canxi; canxi cacbonat; cacbonat, cụ thể là 
dolomit, ziriconi cacbonat, wollastonit, aragonit; đá vôi dùng cho mục đích nông nghiệp; 
thạch anh (chế phẩm khoáng dùng trong công nghiệp); thạch anh tổng hợp (chế phẩm hóa 
học sử dụng trong công nghiệp); silicat; nhôm silicat; đá talc bột tan hoạt thạch; đất tảo 
silic/kizengua; điatomit (khoáng chất); peclit, đá trân châu (chất khoáng sử dụng trong 
công nghiệp); atapungit; mica (khoáng chất); mica trắng, mutcovit dùng cho mục đích 
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công nghiệp; cao lanh; đất sét cao lanh (chất khoáng sử dụng trong công nghiệp); đất sét 
(chế phẩm hóa học dùng trong công nghiệp); bentonit; oxit; nhôm oxit. 

 
Nhóm 02: Chất màu khoáng; chất màu; chất phụ gia được sử dụng cho sơn, sơn phủ và 
nhuộm màu.  

 
Nhóm 05: Muối canxi dùng cho dược phẩm; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược 
phẩm.  

 
Nhóm 17: Mica. 

 
Nhóm 19: Đá tảng, đá, đất sét chịu lửa và đất sét làm đồ gốm [nguyên liệu thô] và hoặc 
các loại vật liệu khoáng chưa qua xử lý hoặc bán thành phẩm bao gồm: đá phấn dạng thô, 
đá hoa cương, sỏi, thạch cao, vôi, đá vôi, đá hoa cẩm thạch, đá poóc-phia [đá], thạnh anh 
tinh khiết, cát, sa thạch, silic, silicat, silic cacbua, đá đen, đá, tất cả dùng trong xây dựng , 
thạch anh; đá vôi; fenspat (vật liệu khoáng dùng trong xây dựng); canxit (vật liệu khoáng 
dùng trong xây dựng); đá hoa cẩm thạch; đất sét (vật liệu xây dựng). 

 

 
(210) 4-2016-27184 (220) 01.09.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.13.1; 4.3.3; 4.5.15; A3.6.3; A26.4.24 
(591) Đen, xanh lá cây, vàng 
(731) MONSTER ENERGY COMPANY  (US)

1 Monster Way, Corona, California 
92879, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; bia. 

 

 
(210) 4-2016-27284 (220) 05.09.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.5.20; A26.11.12; 26.1.1; 26.15.15 
(591) Vàng, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ TPP 
Việt Nam  (VN) 
Số 5B phố Phan Kế Bính, phường Cống 
Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; dịch vụ quản lý giao dịch trong lĩnh vực quảng 

cáo; dịch vụ quản lý giao dịch trong cung cấp các thông tin kinh doanh; hoạt động văn 
phòng gồm các dịch vụ: sao chép tài liệu, dịch vụ xử lý văn bản, quản lý nhân sự. 
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(210) 4-2016-27499 (220) 06.09.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.1.1; 18.2.1 

(591) Đỏ, da cam đậm, da cam nhạt xám 

(731) CHEN KENG HENG  (MY) 

Lot 3, Kr Indusrial Park, Jalan Hsk, Off 

Jalan Bundusan, Penampang District, 

88300 Kota Kinabalu City, Sabah State, 

Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; xi măng; đá tự nhiên; đá nhân tạo; đài kỷ niệm 

bằng đá; bia mộ bằng đá. 
 

 
(210) 4-2016-28369 (220) 13.09.2016 

  (441) 27.03.2017 

(300) 87/134,837 11.08.2016 US 

87/155,620 30.08.2016 US 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.4.3 

(591) Xanh dương, vàng 

(731) MICROBAN PRODUCTS COMPANY  

(US) 

11400 Vanstory Drive, Huntersville, 

North Carolina 28078, United States of 

America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng cho hàng dệt may để loại bỏ mùi hôi; hóa chất chống nấm 

mốc dùng ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc; chế phẩm hóa học dùng ngăn chặn nấm 

mốc.  

 

Nhóm 05: Chế phẩm kháng khuẩn để xử lý nấm, mốc và vi khuẩn sử dụng cho hàng dệt 

may, nhựa và vật liệu xây dựng.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ kỹ thuật và tư vấn theo yêu cầu thiết kế cho xử lý kháng khuẩn được sử 

dụng trong sản xuất nhiều loại sản phẩm chuyên ngành và sản phẩm tiêu dùng, bao gồm 

sản phẩm làm bằng polyme, dệt may và đồ gốm; dịch vụ kỹ thuật và tư vấn theo yêu cầu 

thiết kế cho xử lý hóa học và hoá chất cho hàng dệt may và sản phẩm polyme; dịch vụ kỹ 

thuật và tư vấn theo yêu cầu thiết kế cho xử lý kháng khuẩn và chống nấm ứng dụng cho 

ngành xây dựng và công nghiệp ô tô.  
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(210) 4-2016-29341 (220) 21.09.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
SUNHOUSE  (VN) 
Số 139, phố Nguyễn Thái Học, phường 
Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; vecni; phẩm màu; thuốc nhuộm; nhựa tự nhiên dạng thô; mực in.  
 

Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại thường và hợp kim làm bằng kim loại thường; 
vật liệu xây dựng bằng kim loại; thùng bằng kim loại; then ổ khóa; két sắt; khung bằng 
kim loại; gốm kim loại; bình chứa bằng kim loại; tấm lát sàn bằng kim loại; chìa khóa.  

 
Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy rửa rau; máy xay cà phê; máy xay thịt; máy đánh trứng; 
máy hút bụi; máy bơm bia; máy phát điện; máy nén khí, máy và thiết bị để giặt thảm; 
máy bơm nước; máy dập khuôn; máy rửa bát; máy nhuộm; thang cuốn; máy tách hạt; 
máy xay; máy là; máy dán nhãn; máy đóng bao; máy bào; máy ép; máy khâu.  

 
Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ thủ công thao tác bằng tay, dụng cụ để mài [dụng cụ cầm 
tay]; dụng cụ nông nghiệp, thao tác thủ công; mũi khoan [dụng cụ cầm tay]; dao; kéo; 
thìa; dĩa; búa; kìm cắt; dao bào; bàn là.  

 
Nhóm 09: Dây dẫn điện; cột thu lôi; cáp dẫn điện; đầu nối dùng cho dây điện; bộ nối 
(điện); công tắc điện không bằng kim loại quí; công tắc điện; bảng điều khiển điện; bộ 
đổi điện; vật nối điện; bộ chỉnh lưu dòng điện; thiết bị ngắt hồ quang điện; tủ phân phối 
điện; bảng điều khiển phân phối (điện); phích cắm; các công tắc (nối điện); thiết bị điện 
để phòng trộm; máy biến thế (điện); thiết bị điện công nghiệp, thiết bị điện dân dụng; 
(ngoại trừ: bàn ủi điện; thiết bị điều chỉnh áp lực ga).  

 
Nhóm 10: Dụng cụ và thiết bị y tế, dụng cụ chỉnh hình; máy mát xa; dụng cụ châm cứu; 
bình sữa cho trẻ em bú.  

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng: bóng đèn huỳnh quang; đèn compact; đèn trang trí; vòi 
chậu vệ sinh; đèn pin; đèn xạc, đèn led, thiết bị chiếu sáng khác (thuộc nhóm này); bệ xí; 
bồn rửa; lò nướng; thiết bị khử trùng; bộ tích hơi nước; lò sưởi; thiết bị lọc nước; thiết bị 
làm mát; thiết bị tạo xoáy nước; nồi hơi; thiết bị tắm hơi; máy nướng thịt; tấm sưởi; bơm 
nhiệt; vỉ lò đốt; máy ướp lạnh; ống dẫn khí; quạt điện; máy sấy tóc; thiết bị hút ẩm; bếp 
ga; bếp từ; bếp hồng ngoại; nồi lẩu bằng điện; máy hút mùi; lò vi sóng; máy điều hòa 
không khí; bình đun nước; nồi cơm điện; ấm điện; chảo điện; xoong dùng điện; nồi có 
dùng điện.  

 
Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện đi lại.  

 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm; giấy bút; giấy vệ sinh; keo dán dùng cho văn phòng; ảnh 
chụp; con dấu địa chỉ; vật liệu đóng sách; lịch; bàn tính; chất lỏng để xóa (đồ dùng văn 
phòng); dao rọc giấy; bảng đen, bảng vẽ; tem thư; dụng cụ viết.  
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: xi măng, vôi, thạch cao, gỗ, thủy tinh, cấu kiện 
phi kim loại; đá để xây dựng; đá chịu lửa; sỏi; vữa dùng cho xây dựng; cát mịn; kính xây 
dựng. 

 

Nhóm 21: Đồ đựng giữ nhiệt cho đồ uống; bộ nồi niêu xoong chảo của nhà bếp; xoong 
nồi; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; dụng cụ nấu nướng không dùng điện; 
bát đĩa bằng sành; đồ pha lê (đồ thủy tinh); cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa; chảo rán 
không dùng điện; đĩa đựng đồ; cốc để uống; bình để uống; chảo để rán (không dùng 
điện); dụng cụ nhà bếp; ấm đun nước (không dùng điện); nồi áp suất (nồi hầm) không 
dùng điện; đĩa ăn; đồ đựng giữ nhiệt dùng cho thực phẩm; phích (đựng chất lỏng).  

 

Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; phân tích tài chính; quản lý các căn hộ 
cho thuê; cho thuê căn hộ; đánh giá bất động sản; đầu tư vốn; quyên góp quỹ từ thiện; thu 
tiền thuê nhà, bất động sản; tổ chức quyên góp từ thiện; tư vấn tài chính; tư vấn bảo hiểm; 
đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; đánh giá tài chính; dịch vụ tín dụng; ủy thác tài 
sản; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính; quỹ đầu tư bảo lãnh tài chính; thuê mua tài 
chính; cung cấp thông tin tài chính, cho thuê bất động sản; cho vay theo bảo lãnh; cho vay 
có thế chấp; cho vay (tài chính); dịch vụ cầm đồ; môi giới bất động sản; môi giới chứng 
khoản và trái phiếu.  

 

Nhóm 37: Giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; xây dựng các quầy, sạp 
hàng trong hội chợ; dịch vụ làm sạch tòa nhà (bề mặt bên ngoài); xây dựng; cho thuê thiết 
bị xây dựng; thông tin về xây dựng; dịch vụ lắp đặt và phá dỡ các công trình xây dựng dân 
dụng, cho thuê máy móc, khai thác khoáng sản. 

 

Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; môi giới vận chuyển (hàng hóa) bằng cách thuê tàu, máy 
bay, xe lửa; bãi đỗ xe; cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; dịch vụ vận chuyển và giao nhận sản 
phẩm, hàng hóa.  

 

Nhóm 40: Khai thác, xử lý nước và rác thải, tái chế phế liệu, gia công nồi hơi, dịch vụ 
khắc và chạm trổ, xử lý kim loại.  

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ thông tin về giải trí; dịch vụ vui chơi 
giải trí trong nhà; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ về giáo dục và đào tạo; dịch 
vụ tổ chức hoạt động cho thể thao và giải trí; sản xuất chương trình phát thanh, truyền 
hình.  

 

Nhóm 42: Hoạt động kiến trúc (kiến trúc; tư vấn kiến trúc), tư vấn công nghệ thông tin. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, an ninh, dịch vụ bảo vệ, dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh, 
dịch vụ trông nhà, vệ sĩ cho cá nhân. 

 

 
(210) 4-2016-29415 (220) 22.09.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
giấy Toàn Quốc  (VN) 
12/1 đường 44, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)  Nhóm 16: Bao bì bằng giấy; bao bì bằng carton; bao bì bằng nhựa nylon; bao bì bằng 
màng nhựa BOPP, PE, cán PE để bao bọc và đóng gói; giấy các tông. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công bao bì bằng giấy; bao bì bằng carton; bao bì bằng nhựa 
nylon; bao bì bằng màng nhựa BOPP, PE, cán PE để bao bọc và đóng gói; giấy các loại 
theo đơn đặt hàng của người khác. 

 

 
(210) 4-2016-29592 (220) 23.09.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 4.3.3; A26.11.12 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
du lịch Thanh Niên Việt Nam  
(VN) 
31 Cao Thắng, phường 2, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: kinh doanh, mua bán bất động sản. 
 

 
(210) 4-2016-29838 (220) 26.09.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) ECOWATER SYSTEMS LLC   (US) 

1890 Woodlane Drive, Woodbury, 
Minnesota 55125, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)  Nhóm 11: Thiết bị xử lý nước; thiết bị làm mềm nước; thiết bị làm sạch nước; thiết bị 

chưng cất nước; thiết bị khử ion trong nước; thiết bị lọc nước; thiết bị điều hòa nước; thiết 
bị tinh lọc nước; hệ thống lọc nước thẩm thấu ngược; thiết bị cho hệ thống làm mềm 
nước; dụng cụ dùng để xử lý nước; thiết bị để cài đặt hệ thống lọc nước; hệ thống nước 
uống, cụ thể là thiết bị lọc nước kiểu lắp dưới chậu rửa; hộp lọc nước; thiết bị phân phối 
nước có thể mang đi được có bộ phận lọc; thiết bị lọc nước được bán riêng như một bộ 
phận của bình đựng và chai có thể mang đi được; bộ phận và phụ kiện của các sản phẩm 
trên; máy điều hoà không khí cho xe cộ; thiết bị làm lạnh không khí; thiết bị khử mùi 
không khí; thiết bị sấy không khí; hệ thống lọc không khí; thiết bị ion hoá dùng để xử lý 
không khí hoặc nước; dụng cụ và máy làm sạch không khí; thiết bị khử trùng không khí; 
máy giữ ẩm dùng trong gia đình, thiết bị làm sạch không khí dùng trong công nghiệp, 
thiết bị điều hoà không khí, thiết bị lọc không khí, thiết bị và máy làm sạch không khí, 
thiết bị tinh chế gas, dụng cụ tinh chế gas, thiết bị làm sạch gas, máy hút ẩm dùng trong 
gia đình, máy giữ ẩm dùng trong công nghiệp, máy hút ẩm dùng trong công nghiệp, thiết 
bị làm ẩm không khí, bộ tản nhiệt trung tâm có sử dụng máy hút ẩm. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, làm sạch, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị xử lý nước và thiết bị 

điều hòa nước; dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị xử lý nước trong gia đình và trong 
thương mại, bao gồm thiết bị điều hòa nước, thiết bị làm mềm nước, thiết bị khử ion trong 
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nước, thiết bị chưng cất nước, thiết bị lọc nước và các bộ phận xử lý nước có liên quan; 
lắp đặt, làm sạch, bảo dưỡng, phát triển, và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí, thiết bị 

làm lạnh không khí, thiết bị khử mùi không khí, thiết bị sấy không khí, hệ thống lọc 

không khí, thiết bị ion hóa dùng để xử lý không khí hoặc nước, máy và thiết bị làm sạch 
không khí, và thiết bị khử trùng không khí. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước; dịch vụ cho thuê các thiết bị xử lý nước dùng trong gia 
đình và thương mại; dịch vụ lọc nước và làm sạch nước; dịch vụ xử lý không khí; dịch vụ 

cho thuê các thiết bị xử lý không khí dùng trong gia đình và thương mại; dịch vụ lọc 
không khí; dịch vụ làm lạnh không khí; dịch vụ khử mùi không khí; dịch vụ ion hóa 

không khí; dịch vụ làm sạch không khí; dịch vụ khử trùng không khí; dịch vụ cho thuê 

thiết bị điều hoà không khí; dịch vụ làm tươi mát không khí; làm sạch và làm mềm nước 
và các chất lưu khác.  

 

 
(210) 4-2016-29988 (220) 27.09.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 2.1.1; 26.4.2; 26.4.9 

(591) Cam, xanh dương, trắng, đỏ, vàng, nâu, 

đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thanh Đồng 
Tháp  (VN) 
Số 216, đường Tôn Đức Thắng, phường 

Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 
 

 
(210) 4-2016-30185 (220) 28.09.2016 

  (441) 27.03.2017 

(300) 87/078,871 21.06.2016 US 

  
(731) ROGERS CORPORATION  (US) 

One Technology Drive, Rogers, 

Connecticut 06263, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu mạch, cụ thể là màng polyme (chất cách điện) để sản xuất bảng mạch 

điện tử, tấm mỏng nhiều lớp vi sóng (tấm mỏng nhiều lớp bằng chất dẻo, tấm mỏng nhiều 

lớp bằng nhựa tổng hợp, tấm mỏng nhiều lớp bằng nhựa tổng hợp chứa gốm, thủy tinh và 

chất độn khác) dùng để sản xuất mạch điện tử; vật liệu mạch điện tử, cụ thể là vật liệu nền 
điện môi cách điện là lớp tráng trên một mặt với lớp dẫn điện bằng kim loại nặng để sản 

xuất mạch điện tử.  
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(210) 4-2016-30200 (220) 28.09.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) HI-STEN CO., LTD   (KR) 

113-79, Seoburo 1499 beon-gil, Gimhae-
si, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: ống nhánh bằng kim loại; ống chia nhánh bằng kim loại cho hệ thống đường 
ống dẫn; ống nối bằng kim loại cho ống dẫn; van bằng kim loại, không dùng cho máy 
móc; van ống nước bằng kim loại; ống bao nối bằng kim loại; van bằng kim loại [không 
phải là bộ phận của máy]; vòi bằng kim loại [trừ các bộ phận của máy móc]; vòng đai 
bằng kim loại không gỉ để kẹp ống dẫn.  

 
Nhóm 07: Vòi xả nước; van không dùng cho xe cộ mặt đất [bộ phận của máy]; van [bộ 
phận của máy]; vòng không dùng cho xe cộ [bộ phận của máy]; van không dùng cho xe 
cộ [bộ phận của máy]; ống lót trục không dùng cho xe cộ [bộ phận của máy]; vòi không 
dùng cho xe cộ [bộ phận của máy]; van áp lực [bộ phận của máy móc].  

 
Nhóm 17: Đệm lót; vòng bằng cao su; đệm cao su; vòng để bịt kín nước; miếng đệm cho 
ống dẫn; vật liệu đệm lót bằng chất dẻo; khớp nối ống bằng nhựa dùng cho đường ống; 
ống dẫn cách điện; van bằng cao su.  

 

 
(210) 4-2016-30584 (220) 03.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
(300) 86/963,818 04.04.2016 US 

  
(731) VERTIV CO.  (US) 

1050 Dearborn Dr., Columbus, Ohio 
43085, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống làm mát của trung tâm dữ liệu; lắp đặt, 

bảo trì và sửa chữa các thiết bị điện, các thiết bị máy vi tính và các thiết bị truyền thông; 
lắp đặt, bảo trì và sữa chữa hệ thống điều hòa không khí của phòng máy vi tính (CRAC); 
lắp đặt sửa chữa và bảo trì ắc quy; lắp đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống điện; lắp đặt, sửa 
chữa và bảo trì ắc quy và pin nhiên liệu cho hệ thống điện; dịch vụ điều hòa không khí, cụ 
thể bảo trì và bảo dưỡng phòng ngừa trung tâm dữ liệu và phòng máy vi tính. 

 
Nhóm 40: Sản xuất năng lượng; sản xuất nguồn điện cho các ứng dụng máy vi tính, 
truyền thông, và thiết bị công nghiệp. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ đánh giá bảo trì hệ thống điều hòa không khí để đảm bảo hiệu suất và 
độ tin cậy của hệ thống điều hòa không khí của trung tâm dữ liệu và phòng máy vi tính; 
giám sát và thử nghiệm ắc quy; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực hệ thống điện cho trung tâm 
dữ liệu, phòng máy vi tính và các cơ sở thương mại và công nghiệp khác; thiết kế và cung 
cấp các giải pháp năng lượng cho các ứng dụng mạng cho người khác; thiết kế cho người 
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khác trong các lĩnh vực điện, máy vi tính và lập dự án truyền thông; dịch vụ kỹ thuật điện, 
cụ thể là phân tích, thử nghiệm, nghiên cứu, đề xuất và lập kế hoạch liên quan đến sự an 
toàn, hiệu quả, hiệu suất và độ tin cậy của các thiết bị điện và hệ thống điện; cung cấp các 
giải pháp năng lượng và các dịch vụ kỹ thuật cho các thiết bị của trung tâm dữ liệu; đánh 
giá hiệu suất, độ tin cậy, bảo trì và cấu hình hệ thống điện của trung tâm dữ liệu, cơ sở 
thương mại và công nghiệp; đánh giá hiệu suất, độ tin cậy, bảo trì và cấu hình hệ thống 
làm mát của trung tâm dữ liệu; giám sát từ xa sự vận hành và sử dụng các thiết bị điện, hệ 
thống điện, và các điều kiện môi trường của trung tâm dữ liệu và phòng máy vi tính; tư 
vấn kỹ thuật trong lĩnh vực hệ thống điện và điện dự phòng; cung cấp các giải pháp năng 
lượng cho các ứng dụng mạng. 
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(511)   Nhóm 06: Hệ thống tấm panen bằng kim loại bao gồm tấm panen tường, trần, sàn và cửa 

bằng kim loại và các phụ kiện lắp ráp bằng kim loại để sử dụng trong việc điều chỉnh 
luồng khí làm mát của trung tâm dữ liệu và phòng máy vi tính; máng cáp bằng kim loại; 
công trình xây dựng bằng kim loại đúc sẵn cho các ứng dụng trung tâm dữ liệu; hệ thống 
gồm tấm cán mỏng bằng kim loại và sợi để bọc ống dẫn, máng cáp, và thép kết cấu. 

 
Nhóm 07: Thiết bị ngưng tụ. 

 
Nhóm 09: Bảng điều khiển thiết bị báo cháy; bảng điều khiển thiết bị báo động của hệ 
thống tới hạn; bộ khuếch đại âm thanh; thiết bị chuyển mạch tự động; bảng điều khiển 
điện; ắc quy; hệ thống giám sát nguồn điện liên tục và nguồn điện cho ắc quy, cụ thể là 
bộ vi xử lý dựa trên phần cứng và phần mềm được sử dụng để giám sát và kiểm tra tình 
trạng của hệ thống cung cấp điện liên tục và hệ thống cung cấp dự phòng cho ắc quy; hệ 
thống điện dự phòng cho ắc quy; thiết bị nạp ắc quy; giá để ắc quy; phần cứng máy vi tính 
và thiết bị ngoại vi để truy cập từ xa và điều khiển máy vi tính; phần cứng máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi, cụ thể là thiết bị chuyển mạch tín hiệu của bàn phím, chuột và màn hình 
(KVM), và cổng giao tiếp nối tiếp; tụ điện; thiết bị điều khiển cho nguồn điện; thiết bị 
làm mát cho phần cứng máy vi tính và thiết bị viễn thông, cụ thể là quạt làm mát bên 
trong; phần cứng và phần mềm máy vi tính để cấu hình và quản lý hạ tầng của trung tâm 
dữ liệu; hệ thống quản lý trung tâm dữ liệu và phòng máy vi tính bao gồm chủ yếu là 
nguồn điện liên tục, thiết bị điều khiển điện tử để điều khiển điều hòa không khí và nhiệt 
độ, thiết bị cảm biến luồng khí; phần mềm để giám sát các thiết bị hạ tầng của trung tâm 
dữ liệu và phòng máy vi tính, và cũng bao gồm hệ thống làm mát bao gồm chủ yếu là 
thiết bị làm mát không khí, thiết bị bay hơi làm mát, thiết bị điều hòa không khí, quạt 
điện, tháp làm mát nước và các thiết bị điều khiển quạt điện tử liên quan, thiết bị điều 
khiển điều hòa không khí và thiết bị điều khiển điện, tủ đặc biệt dùng cho các thiết bị 
phần cứng máy vi tính, và kệ, rèm cửa, cửa ra vào và các tấm ngăn để sử dụng với hệ 
thống máy vi tính, tất cả được bán cùng với nhau thành một bộ; hệ thống giám sát và điều 
khiển trung tâm dữ liệu, cụ thể là bộ vi xử lý dựa trên phần cứng và phần mềm được sử 
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dụng để giám sát và điều khiển các thiết bị điện và điện tử, và điều kiện môi trường trong 
trung tâm dữ liệu, trung tâm viễn thông, phòng máy vi tính hoặc môi trường trong phòng 
của thiết bị điện tử; công tắc điều khiển điện; bộ biến đổi điện; hệ thống giám sát và điều 
khiển điện, cụ thể là bộ vi xử lý dựa trên phần cứng và phần mềm được sử dụng để giám 
sát tình trạng và điều khiển hệ thống điện, thiết bị chuyển mạch điện, thiết bị thử tải, thiết 
bị phân phối điện, hệ thống ắc quy và hệ thống cung cấp điện liên tục; hệ thống điều 
khiển điện, cụ thể là thiết bị chuyển mạch song song; thiết bị phân phối điện; thiết bị thử 
tải; thiết bị chuyển mạch điện; thiết bị điều khiển điện tử cho kệ máy chủ và thiết bị làm 
mát trung tâm dữ liệu; thùng, tủ, cabin và kệ máy chủ máy vi tính và thiết bị điện và điện 
tử; đế tản nhiệt để làm mát các thiết bị viễn thông, bao gồm máy điều nhiệt dùng cho thiết 
bị làm mát và bộ điều khiển lô-gích lập trình được (PLC); thiết bị điều khiển máy bơm 
chữa cháy; thiết bị điều chỉnh nhiệt; hệ thống làm mát và điều nhiệt cho thiết bị viễn 
thông và truyền dữ liệu; bộ đảo điện; chấn lưu đèn; thiết bị điều khiển chiếu sáng; bộ vi 
xử lý dựa trên phần cứng và phần mềm được sử dụng để giám sát và điều khiển thiết bị 
làm mát và xử lý không khí cho trung tâm dữ liệu và các ứng dụng máy vi tính và thiết bị 
viễn thông khác; màn hình cho máy bơm chữa cháy; máy điều hòa điện; thiết bị điều hòa 
điện; thiết bị biến đổi điện; bộ biến đổi điện; thiết bị phân phối điện; thiết bị phân chia 
điện; nguồn điện; công tắc điện; bộ chỉnh lưu; thiết bị điều chỉnh điện; bộ điều chỉnh để 
chuyển dịch pha của bộ điều chỉnh tín hiệu truyền thông để dịch chuyển pha của tín hiệu 
điện tử; công tắc điều khiển điện từ xa; thiết bị điều khiển từ xa cho nguồn điện; hệ thống 
giám sát kệ máy chủ, cụ thể là bộ vi xử lý dựa trên phần cứng và phần mềm được sử dụng 
để theo dõi tình trạng của các thiết bị điện và điện tử trong kệ máy chủ; kệ máy chủ; kệ 
máy chủ bao gồm các thiết bị làm mát tích hợp; bảng báo hiệu, phản quang hoặc cơ giới; 
phần mềm để cấu hình và quản lý hạ tầng của trung tâm dữ liệu; thiết bị thử nghiệm 
không dùng cho mục đích y tế, cụ thể là thiết bị thử nghiệm cho ắc quy; thiết bị chuyển 
mạch; máy biến áp; nguồn điện liên tục; bộ điều chỉnh điện áp; dụng cụ bảo hộ chống sự 
tăng vọt điện áp; bộ giảm điện áp chống sự tăng vọt điện áp; vôn kế. 

 
Nhóm 11: Thiết bị xử lý không khí để làm mát trung tâm dữ liệu; bộ phận và hệ thống 
làm mát cho giá đỡ máy chủ và trung tâm dữ liệu; bộ phận làm mát cho máy vi tính và 
phòng máy vi tính; dàn ngưng điều hòa không khí để sử dụng trong việc làm mát trung 
tâm dữ liệu, phòng máy vi tính và các ứng dụng máy tính và thiết bị điện tử khác; máy hút 
ẩm để sử dụng trong việc làm mát trung tâm dữ liệu, phòng máy vi tính và các ứng dụng 
máy vi tính và thiết bị điện tử khác. 
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(511)   Nhóm 06: Hệ thống tấm panen bằng kim loại bao gồm tấm panen tường, trần, sàn và cửa 

bằng kim loại và các phụ kiện lắp ráp bằng kim loại để sử dụng trong việc điều chỉnh 
luồng khí làm mát của trung tâm dữ liệu và phòng máy vi tính; máng cáp bằng kim loại; 
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công trình xây dựng bằng kim loại đúc sẵn cho các ứng dụng trung tâm dữ liệu; hệ thống 
gồm tấm cán mỏng bằng kim loại và sợi để bọc ống dẫn, máng cáp, và thép kết cấu.  

 
Nhóm 07: Thiết bị ngưng tụ. 

 
Nhóm 09: Bảng điều khiển thiết bị báo cháy; bảng điều khiển thiết bị báo động của hệ 
thống tới hạn; bộ khuếch đại âm thanh; thiết bị chuyển mạch tự động; bảng điều khiển 
điện; ắc quy; hệ thống giám sát nguồn điện liên tục và nguồn điện cho ắc quy, cụ thể là 
bộ vi xử lý dựa trên phần cứng và phần mềm được sử dụng để giám sát và kiểm tra tình 
trạng của hệ thống cung cấp điện liên tục và hệ thống cung cấp dự phòng cho ắc quy; hệ 
thống điện dự phòng cho ắc quy; thiết bị nạp ắc quy; giá để ắc quy; phần cứng máy vi tính 
và thiết bị ngoại vi để truy cập từ xa và điều khiển máy vi tính; phần cứng máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi, cụ thể là thiết bị chuyển mạch tín hiệu của bàn phím, chuột và màn hình 
(KVM), và cổng giao tiếp nối tiếp; tụ điện; thiết bị điều khiển cho nguồn điện; thiết bị 
làm mát cho phần cứng máy vi tính và thiết bị viễn thông, cụ thể là quạt làm mát bên 
trong; phần cứng và phần mềm máy vi tính để cấu hình và quản lý hạ tầng của trung tâm 
dữ liệu; hệ thống quản lý trung tâm dữ liệu và phòng máy vi tính bao gồm chủ yếu là 
nguồn điện liên tục, thiết bị điều khiển điện tử để điều khiển điều hòa không khí và nhiệt 
độ, thiết bị cảm biến luồng khí; phần mềm để giám sát các thiết bị hạ tầng của trung tâm 
dữ liệu và phòng máy vi tính, và cũng bao gồm hệ thống làm mát bao gồm chủ yếu là 
thiết bị làm mát không khí, thiết bị bay hơi làm mát, thiết bị điều hòa không khí, quạt 
điện, tháp làm mát nước và các thiết bị điều khiển quạt điện tử liên quan, thiết bị điều 
khiển điều hòa không khí và thiết bị điều khiển điện, tủ đặc biệt dùng cho các thiết bị 
phần cứng máy vi tính, và kệ, rèm cửa, cửa ra vào và các tấm ngăn để sử dụng với hệ 
thống máy vi tính, tất cả được bán cùng với nhau thành một bộ; hệ thống giám sát và điều 
khiển trung tâm dữ liệu, cụ thể là bộ vi xử lý dựa trên phần cứng và phần mềm được sử 
dụng để giám sát và điều khiển các thiết bị điện và điện tử, và điều kiện môi trường trong 
trung tâm dữ liệu, trung tâm viễn thông, phòng máy vi tính hoặc môi trường trong phòng 
của thiết bị điện tử; công tắc điều khiển điện; bộ biến đổi điện; hệ thống giám sát và điều 
khiển điện, cụ thể là bộ vi xử lý dựa trên phần cứng và phần mềm được sử dụng để giám 
sát tình trạng và điều khiển hệ thống điện, thiết bị chuyển mạch điện, thiết bị thử tải, thiết 
bị phân phối điện, hệ thống ắc quy và hệ thống cung cấp điện liên tục; hệ thống điều 
khiển điện, cụ thể là thiết bị chuyển mạch song song; thiết bị phân phối điện; thiết bị thử 
tải; thiết bị chuyển mạch điện; thiết bị điều khiển điện tử cho kệ máy chủ và thiết bị làm 
mát trung tâm dữ liệu; thùng, tủ, cabin và kệ máy chủ máy vi tính và thiết bị điện và điện 
tử; đế tản nhiệt để làm mát các thiết bị viễn thông, bao gồm máy điều nhiệt dùng cho thiết 
bị làm mát và bộ điều khiển lô-gích lập trình được (PLC); thiết bị điều khiển máy bơm 
chữa cháy; thiết bị điều chỉnh nhiệt; hệ thống làm mát và điều nhiệt cho thiết bị viễn 
thông và truyền dữ liệu; bộ đảo điện; chấn lưu đèn; thiết bị điều khiển chiếu sáng; bộ vi 
xử lý dựa trên phần cứng và phần mềm được sử dụng để giám sát và điều khiển thiết bị 
làm mát và xử lý không khí cho trung tâm dữ liệu và các ứng dụng máy vi tính và thiết bị 
viễn thông khác; màn hình cho máy bơm chữa cháy; máy điều hòa điện; thiết bị điều hòa 
điện; thiết bị biến đổi điện; bộ biến đổi điện; thiết bị phân phối điện; thiết bị phân chia 
điện; nguồn điện; công tắc điện; bộ chỉnh lưu; thiết bị điều chỉnh điện; bộ điều chỉnh để 
chuyển dịch pha của bộ điều chỉnh tín hiệu truyền thông để dịch chuyển pha của tín hiệu 
điện tử; công tắc điều khiển điện từ xa; thiết bị điều khiển từ xa cho nguồn điện; hệ thống 
giám sát kệ máy chủ, cụ thể là bộ vi xử lý dựa trên phần cứng và phần mềm được sử dụng 
để theo dõi tình trạng của các thiết bị điện và điện tử trong kệ máy chủ; kệ máy chủ; kệ 
máy chủ bao gồm các thiết bị làm mát tích hợp; bảng báo hiệu, phản quang hoặc cơ giới; 
phần mềm để cấu hình và quản lý hạ tầng của trung tâm dữ liệu; thiết bị thử nghiệm 
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không dùng cho mục đích y tế, cụ thể là thiết bị thử nghiệm cho ắc quy; thiết bị chuyển 
mạch; máy biến áp; nguồn điện liên tục; bộ điều chỉnh điện áp; dụng cụ bảo hộ chống sự 
tăng vọt điện áp; bộ giảm điện áp chống sự tăng vọt điện áp; vôn kế.  

 

Nhóm 11: Thiết bị xử lý không khí để làm mát trung tâm dữ liệu; bộ phận và hệ thống 
làm mát cho giá đỡ máy chủ và trung tâm dữ liệu; bộ phận làm mát cho máy vi tính và 
phòng máy vi tính; dàn ngưng điều hòa không khí để sử dụng trong việc làm mát trung 
tâm dữ liệu, phòng máy vi tính và các ứng dụng máy tính và thiết bị điện tử khác; máy hút 
ẩm để sử dụng trong việc làm mát trung tâm dữ liệu, phòng máy vi tính và các ứng dụng 
máy vi tính và thiết bị điện tử khác. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống làm mát của trung tâm dữ liệu; lắp đặt, 
bảo trì và sửa chữa các thiết bị điện, các thiết bị máy vi tính và các thiết bị truyền thông; 
lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí của phòng máy vi tính (CRAC); 
lắp đặt sửa chữa và bảo trì ắc quy; lắp đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống điện; lắp đặt, sửa 
chữa và bảo trì ắc quy và pin nhiên liệu cho hệ thống điện; dịch vụ điều hòa không khí, cụ 
thể bảo trì và bảo dưỡng phòng ngừa trung tâm dữ liệu và phòng máy vi tính. 

 

Nhóm 40: Sản xuất năng lượng; sản xuất nguồn điện cho các ứng dụng máy vi tính, 
truyền thông, và thiết bị công nghiệp. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là tổ chức các lớp học, hội nghị chuyên đề và hội thảo 
trong lĩnh vực hệ thống điện, và quản lý hạ tầng trung tâm dữ liệu, và phân phối các tài 
liệu đào tạo liên quan. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ đánh giá bảo trì hệ thống điều hòa không khí để đảm bảo hiệu suất và 
độ tin cậy của hệ thống điều hòa không khí của trung tâm dữ liệu và phòng máy vi tính; 
giám sát và thử nghiệm ắc quy; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực hệ thống điện cho trung tâm 
dữ liệu, phòng máy vi tính và các cơ sở thương mại và công nghiệp khác; thiết kế và cung 
cấp các giải pháp năng lượng cho các ứng dụng mạng cho người khác; thiết kế cho người 
khác trong các lĩnh vực điện, máy vi tính và lập dự án truyền thông; dịch vụ kỹ thuật điện, 
cụ thể là phân tích, thử nghiệm, nghiên cứu, đề xuất và lập kế hoạch liên quan đến sự an 
toàn, hiệu quả, hiệu suất và độ tin cậy của các thiết bị điện và hệ thống điện; cung cấp các 
giải pháp năng lượng và các dịch vụ kỹ thuật cho các thiết bị của trung tâm dữ liệu; đánh 
giá hiệu suất, độ tin cậy, bảo trì và cấu hình hệ thống điện của trung tâm dữ liệu, cơ sở 
thương mại và công nghiệp; đánh giá hiệu suất, độ tin cậy, bảo trì và cấu hình hệ thống 
làm mát của trung tâm dữ liệu; giám sát từ xa sự vận hành và sử dụng các thiết bị điện, hệ 
thống điện, và các điều kiện môi trường của trung tâm dữ liệu và phòng máy vi tính; tư 
vấn kỹ thuật trong lĩnh vực hệ thống điện và điện dự phòng; cung cấp các giải pháp năng 
lượng cho các ứng dụng mạng. 
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cụ thể là bộ vi xử lý dựa trên phần cứng và phần mềm được sử dụng để giám sát và kiểm 
tra tình trạng của hệ thống cung cấp điện liên tục và hệ thống cung cấp dự phòng cho ắc 
quy; hệ thống điện dự phòng cho ắc quy; thiết bị nạp ắc quy; giá để ắc quy; phần cứng 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi để truy cập từ xa và điều khiển máy vi tính; phần cứng 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi, cụ thể là thiết bị chuyển mạch tín hiệu của bàn phím, 
chuột và màn hình (KVM), và cổng giao tiếp nối tiếp; thiết bị ngưng tụ; tụ điện; thiết bị 
điều khiển cho nguồn điện; thiết bị làm mát cho phần cứng máy vi tính và thiết bị viễn 
thông; phần cứng và phần mềm máy vi tính để cấu hình và quản lý hạ tầng của trung tâm 
dữ liệu; hệ thống quản lý trung tâm dữ liệu và phòng máy vi tính bao gồm chủ yếu là 
nguồn điện liên tục, thiết bị điều khiển điện tử để điều khiển điều hòa không khí và nhiệt 
độ, thiết bị cảm biến luồng khí; phần mềm để giám sát các thiết bị hạ tầng của trung tâm 
dữ liệu và phòng máy vi tính, và cũng bao gồm hệ thống làm mát bao gồm chủ yếu là 
thiết bị làm mát không khí, thiết bị bay hơi làm mát, thiết bị điều hòa không khí, quạt 
điện, tháp làm mát nước và các thiết bị điều khiển quạt điện tử liên quan, thiết bị điều 
khiển điều hòa không khí và thiết bị điều khiển điện, tủ đặc biệt dùng cho các thiết bị 
phần cứng máy vi tính, và kệ, rèm cửa, cửa ra vào và các tấm ngăn để sử dụng với hệ 
thống máy vi tính, tất cả được bán cùng với nhau thành một bộ; hệ thống giám sát và điều 
khiển trung tâm dữ liệu, cụ thể là bộ vi xử lý dựa trên phần cứng và phần mềm được sử 
dụng để giám sát và điều khiển các thiết bị điện và điện tử, và điều kiện môi trường trong 
trung tâm dữ liệu, trung tâm viễn thông, phòng máy vi tính hoặc môi trường trong phòng 
của thiết bị điện tử; công tắc điều khiển điện; bộ biến đổi điện; hệ thống giám sát và điều 
khiển điện, cụ thể là bộ vi xử lý dựa trên phần cứng và phần mềm được sử dụng để giám 
sát tình trạng và điều khiển hệ thống điện, thiết bị chuyển mạch điện, thiết bị thử tải, thiết 
bị phân phối điện, hệ thống ắc quy và hệ thống cung cấp điện liên tục; hệ thống điều 
khiển điện, cụ thể là thiết bị chuyển mạch song song; thiết bị phân phối điện; thiết bị thử 
tải; thiết bị chuyển mạch điện; thiết bị điều khiển điện tử cho kệ máy chủ và thiết bị làm 
mát trung tâm dữ liệu; thùng, tủ, cabin và kệ máy chủ máy vi tính và thiết bị điện và điện 
tử; quạt đế làm mát các thiết bị viễn thông; thiết bị điều khiển máy bơm chữa cháy; thiết 
bị điều chỉnh nhiệt; hệ thống làm mát và điều nhiệt cho thiết bị viễn thông và truyền dữ 
liệu; bộ đảo điện; chấn lưu đèn; thiết bị điều khiển chiếu sáng; bộ vi xử lý dựa trên phần 
cứng và phần mềm được sử dụng để giám sát và điều khiển thiết bị làm mát và xử lý 
không khí cho trung tâm dữ liệu và các ứng dụng máy vi tính và thiết bị viễn thông khác; 
màn hình cho máy bơm chữa cháy; máy điều hòa điện; thiết bị điều hòa điện; thiết bị biến 
đổi điện; bộ biến đổi điện; thiết bị phân phối điện; thiết bị phân chia điện; nguồn điện; 
công tắc điện; bộ chỉnh lưu; thiết bị điều chỉnh điện; bộ điều chỉnh để chuyển dịch pha 
của bộ điều chỉnh tín hiệu truyền thông để dịch chuyển pha của tín hiệu điện tử; công tắc 
điều khiển điện từ xa; thiết bị điều khiển từ xa cho nguồn điện; hệ thống giám sát kệ máy 
chủ, cụ thể là bộ vi xử lý dựa trên phần cứng và phần mềm được sử dụng để theo dõi tình 
trạng của các thiết bị điện và điện tử trong kệ máy chủ; kệ máy chủ; kệ máy chủ bao gồm 
các thiết bị làm mát tích hợp; bảng báo hiệu, phản quang hoặc cơ giới; phần mềm để cấu 
hình và quản lý hạ tầng của trung tâm dữ liệu; thiết bị thử nghiệm không dùng cho mục 
đích y tế, cụ thể là thiết bị thử nghiệm cho ắc quy; thiết bị chuyển mạch; máy biến áp; 
nguồn điện liên tục; bộ điều chỉnh điện áp; dụng cụ bảo hộ chống sự tăng vọt điện áp; bộ 
giảm điện áp chống sự tăng vọt điện áp; vôn kế.  

 

Nhóm 07: Thiết bị ngưng tụ. 
 

Nhóm 09: Bảng điều khiển thiết bị báo cháy; bảng điều khiển thiết bị báo động của hệ 
thống tới hạn; bộ khuếch đại âm thanh; thiết bị chuyển mạch tự động; bảng điều khiển 
điện; ắc quy; hệ thống giám sát nguồn điện liên tục và nguồn điện cho ắc quy, cụ thể là 
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bộ vi xử lý dựa trên phần cứng và phần mềm được sử dụng để giám sát và kiểm tra tình 
trạng của hệ thống cung cấp điện liên tục và hệ thống cung cấp dự phòng cho ắc quy; hệ 
thống điện dự phòng cho ắc quy; thiết bị nạp ắc quy; giá để ắc quy; phần cứng máy vi tính 
và thiết bị ngoại vi để truy cập từ xa và điều khiển máy vi tính; phần cứng máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi, cụ thể là thiết bị chuyển mạch tín hiệu của bàn phím, chuột và màn hình 
(KVM), và cổng giao tiếp nối tiếp; tụ điện; thiết bị điều khiển cho nguồn điện; thiết bị 
làm mát cho phần cứng máy vi tính và thiết bị viễn thông, cụ thể là quạt làm mát bên 
trong; phần cứng và phần mềm máy vi tính để cấu hình và quản lý hạ tầng của trung tâm 
dữ liệu; hệ thống quản lý trung tâm dữ liệu và phòng máy vi tính bao gồm chủ yếu là 
nguồn điện liên tục, thiết bị điều khiển điện tử để điều khiển điều hòa không khí và nhiệt 
độ, thiết bị cảm biến luồng khí; phần mềm để giám sát các thiết bị hạ tầng của trung tâm 
dữ liệu và phòng máy vi tính, và cũng bao gồm hệ thống làm mát bao gồm chủ yếu là 
thiết bị làm mát không khí, thiết bị bay hơi làm mát, thiết bị điều hòa không khí, quạt 
điện, tháp làm mát nước và các thiết bị điều khiển quạt điện tử liên quan, thiết bị điều 
khiển điều hòa không khí và thiết bị điều khiển điện, tủ đặc biệt dùng cho các thiết bị 
phần cứng máy vi tính, và kệ, rèm cửa, cửa ra vào và các tấm ngăn để sử dụng với hệ 
thống máy vi tính, tất cả được bán cùng với nhau thành một bộ; hệ thống giám sát và điều 
khiển trung tâm dữ liệu, cụ thể là bộ vi xử lý dựa trên phần cứng và phần mềm được sử 
dụng để giám sát và điều khiển các thiết bị điện và điện tử, và điều kiện môi trường trong 
trung tâm dữ liệu, trung tâm viễn thông, phòng máy vi tính hoặc môi trường trong phòng 
của thiết bị điện tử; công tắc điều khiển điện; bộ biến đổi điện; hệ thống giám sát và điều 
khiển điện, cụ thể là bộ vi xử lý dựa trên phần cứng và phần mềm được sử dụng để giám 
sát tình trạng và điều khiển hệ thống điện, thiết bị chuyển mạch điện, thiết bị thử tải, thiết 
bị phân phối điện, hệ thống ắc quy và hệ thống cung cấp điện liên tục; hệ thống điều 
khiển điện, cụ thể là thiết bị chuyển mạch song song; thiết bị phân phối điện; thiết bị thử 
tải; thiết bị chuyển mạch điện; thiết bị điều khiển điện tử cho kệ máy chủ và thiết bị làm 
mát trung tâm dữ liệu; thùng, tủ, cabin và kệ máy chủ máy vi tính và thiết bị điện và điện 
tử; đế tản nhiệt để làm mát các thiết bị viễn thông, bao gồm máy điều nhiệt dùng cho thiết 
bị làm mát và bộ điều khiển lô-gích lập trình được (PLC); thiết bị điều khiển máy bơm 
chữa cháy; thiết bị điều chỉnh nhiệt; hệ thống làm mát và điều nhiệt cho thiết bị viễn 
thông và truyền dữ liệu; bộ đảo điện; chấn lưu đèn; thiết bị điều khiển chiếu sáng; bộ vi 
xử lý dựa trên phần cứng và phần mềm được sử dụng để giám sát và điều khiển thiết bị 
làm mát và xử lý không khí cho trung tâm dữ liệu và các ứng dụng máy vi tính và thiết bị 
viễn thông khác; màn hình cho máy bơm chữa cháy; máy điều hòa điện; thiết bị điều hòa 
điện; thiết bị biến đổi điện; bộ biến đổi điện; thiết bị phân phối điện; thiết bị phân chia 
điện; nguồn điện; công tắc điện; bộ chỉnh lưu; thiết bị điều chỉnh điện; bộ điều chỉnh để 
chuyển dịch pha của bộ điều chỉnh tín hiệu truyền thông để dịch chuyển pha của tín hiệu 
điện tử; công tắc điều khiển điện từ xa; thiết bị điều khiển từ xa cho nguồn điện; hệ thống 
giám sát kệ máy chủ, cụ thể là bộ vi xử lý dựa trên phần cứng và phần mềm được sử dụng 
để theo dõi tình trạng của các thiết bị điện và điện tử trong kệ máy chủ; kệ máy chủ; kệ 
máy chủ bao gồm các thiết bị làm mát tích hợp; bảng báo hiệu, phản quang hoặc cơ giới; 
phần mềm để cấu hình và quản lý hạ tầng của trung tâm dữ liệu; thiết bị thử nghiệm 
không dùng cho mục đích y tế, cụ thể là thiết bị thử nghiệm cho ắc quy; thiết bị chuyển 
mạch; máy biến áp; nguồn điện liên tục; bộ điều chỉnh điện áp; dụng cụ bảo hộ chống sự 
tăng vọt điện áp; bộ giảm điện áp chống sự tăng vọt điện áp; vôn kế. 

 
Nhóm 11: Hệ thống tấm panen bằng kim loại bao gồm tấm panen tường, trần, sàn và cửa 

bằng kim loại và các phụ kiện lắp ráp bằng kim loại để sử dụng trong việc điều chỉnh 

luồng khí làm mát của trung tâm dữ liệu và phòng máy vi tính; máng cáp bằng kim loại; 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
864 

công trình xây dựng bằng kim loại đúc sẵn cho các ứng dụng trung tâm dữ liệu; hệ thống 

gồm tấm cán mỏng bằng kim loại và sợi để bọc ống dẫn, máng cáp, và thép kết cấu.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống làm mát của trung tâm dữ liệu; lắp đặt, 

bảo trì và sửa chữa các thiết bị điện, các thiết bị máy vi tính và các thiết bị truyền thông; 

lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí của phòng máy vi tính (CRAC); 

lắp đặt sửa chữa và bảo trì ắc quy; lắp đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống điện; lắp đặt, sửa 

chữa và bảo trì ắc quy và pin nhiên liệu cho hệ thống điện; dịch vụ điều hòa không khí, cụ 

thể bảo trì và bảo dưỡng phòng ngừa trung tâm dữ liệu và phòng máy vi tính. 

 

Nhóm 40: Sản xuất năng lượng; sản xuất nguồn điện cho các ứng dụng máy vi tính, 

truyền thông, và thiết bị công nghiệp. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là tổ chức các lớp học, hội nghị chuyên đề và hội thảo 

trong lĩnh vực hệ thống điện, và quản lý hạ tầng trung tâm dữ liệu, và phân phối các tài 

liệu đào tạo liên quan. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ đánh giá bảo trì hệ thống điều hòa không khí để đảm bảo hiệu suất và 

độ tin cậy của hệ thống điều hòa không khí của trung tâm dữ liệu và phòng máy vi tính; 

giám sát và thử nghiệm ắc quy; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực hệ thống điện cho trung tâm 

dữ liệu, phòng máy vi tính và các cơ sở thương mại và công nghiệp khác; thiết kế và cung 

cấp các giải pháp năng lượng cho các ứng dụng mạng cho người khác; thiết kế cho người 

khác trong các lĩnh vực điện, máy vi tính và lập dự án truyền thông; dịch vụ kỹ thuật điện, 

cụ thể là phân tích, thử nghiệm, nghiên cứu, đề xuất và lập kế hoạch liên quan đến sự an 

toàn, hiệu quả, hiệu suất và độ tin cậy của các thiết bị điện và hệ thống điện; cung cấp các 

giải pháp năng lượng và các dịch vụ kỹ thuật cho các thiết bị của trung tâm dữ liệu; đánh 

giá hiệu suất, độ tin cậy, bảo trì và cấu hình hệ thống điện của trung tâm dữ liệu, cơ sở 

thương mại và công nghiệp; đánh giá hiệu suất, độ tin cậy, bảo trì và cấu hình hệ thống 

làm mát của trung tâm dữ liệu; giám sát từ xa sự vận hành và sử dụng các thiết bị điện, hệ 

thống điện, và các điều kiện môi trường của trung tâm dữ liệu và phòng máy vi tính; tư 

vấn kỹ thuật trong lĩnh vực hệ thống điện và điện dự phòng; cung cấp các giải pháp năng 

lượng cho các ứng dụng mạng. 
 

 
(210) 4-2016-30727 (220) 04.10.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) GS RETAIL CO., LTD.   (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 

Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 27: Thảm chùi chân sau khi tắm; thảm chùi chân ở cửa; thảm dùng ở bãi biển; tấm 

thảm. 
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(210) 4-2016-30743 (220) 04.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) GS RETAIL CO., LTD.   (KR) 

508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 27: Thảm chùi chân sau khi tắm; thảm chùi chân ở cửa; thảm dùng ở bãi biển; tấm 
thảm. 

 

 
(210) 4-2016-30896 (220) 05.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.3.9; 2.3.1; 2.3.12; A5.1.5; 26.1.1; 

25.5.25; 19.9.1; 7.5.10; 5.5.19 
(591) Nâu, vàng, xanh lá cây, trắng, đen, xanh 

da trời 
(731) Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nam 

Viêm  (VN) 
Xã Nam Viêm, thị xã Phúc Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Tương. 
 

 
(210) 4-2016-31016 (220) 05.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) COREANA COSMETICS CO., LTD.  

(KR) 
6, Samgok 2-gil, Seonggeo-eup, Seobuk-
gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ 
xoa bóp; dịch vụ xăm hình; dịch vụ trang điểm; cho thuê tiện nghi vệ sinh; dịch vụ chữa 
bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ tắm nắng.  

 

 
(210) 4-2016-31050 (220) 06.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Trắng, xám than, xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
VIRTUAL DESIRE EVENT  (VN) 
106-108 Bùi Đình Túy, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường và 
thăm dò dư luận, hoạt động tư vấn quản lý; đại lý thông tin thương mại, môi giới tổ chức 
sự kiện; lập kế hoạch và tổ chức sự kiện cho mục đích thương mại, quảng cáo. 

 
Nhóm 45: Lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ, sinh nhật 

 

 
(210) 4-2016-31183 (220) 06.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH D'Lor  (VN) 
Số 22, ngách 80/3, phố Nhân Hòa, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa không dùng cho mục đích y tế và không dùng 

trong hoạt động sản xuất; chế phẩm làm sạch. 
 

Nhóm 16: Đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); băng dính dùng cho mục đích văn phòng và 
gia dụng; keo dán dùng cho mục đích văn phòng; giấy; văn phòng phẩm. 

 
Nhóm 17: Vật liệu cách điện, cách nhiệt; băng dính, dải cách điện, cách nhiệt. 

 

(210) 4-2016-31184 (220) 06.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH D'Lor  (VN) 
Số 22, ngách 80/3, phố Nhân Hòa, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); giấy dùng cho mục đích văn phòng và gia 

dụng (không dùng mục đích y tế); giấy; văn phòng phẩm; khăn ăn bằng giấy; ấn phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-31298 (220) 07.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) NAMYANG DAIRY PRODUCTS CO., 

LTD.  (KR) 
Daeil Bldg. 120 Namdaemunro, Joong-
ku, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua chủ yếu trên cơ sở hoa quả; sữa khuấy; sữa đã lên men; bơ; sữa bột 

(trừ sữa cho trẻ sơ sinh); sữa chua; sữa; món tráng miệng trên cơ sở sữa (sữa là chủ yếu); 
pho mát; kem (sản phẩm sữa). 
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(210) 4-2016-31299 (220) 07.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) NAMYANG DAIRY PRODUCTS CO., 

LTD.   (KR) 
Daeil Bldg. 120 Namdaemunro, Joong-
ku, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511   Nhóm 30: Bánh, kẹo; bánh bao nhân đậu; bánh quy; kẹo; bánh su kem; bánh mì; kem lạnh; 

bánh quế; bánh ngọt; bánh quy nhỏ dẹt; trà xanh; cà phê; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

 
(210) 4-2016-31402 (220) 10.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 15.7.1; A15.7.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Quyền Linh  (VN)
Thôn Canh Hoạch, xã Dân Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Các bộ phận, phụ kiện của ô tô, xe máy, cụ thể là; khung viền bảo vệ biển ô tô 

bằng inox; khung viền bảo vệ biển xe máy bằng inox; móc treo đồ gắn vào xe máy bằng 
inox; khung giá bảo vệ viền gương ô tô bằng inox; đồ trang trí nội/ngoại thất ô tô và xe 
máy bằng inox (nẹp cánh cửa bằng inox; cản trước bằng inox; bậc lên xuống xe bằng 
inox). 

 
Nhóm 20: Bàn inox; ghế inox.  

 
Nhóm 21: Khay dùng cho mục đích gia đình bằng inox. 

 

 
(210) 4-2016-31404 (220) 10.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH OngBee  (VN) 
Số 15, ngõ 24, phố Lương Yên, phường 
Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý mua bán hàng hóa, cụ thể là: cà phê hạt, cà phê phin, cà phê bột, sô-cô-

la nguyên liệu, sô-cô-la thành phẩm, bánh ngọt và nguyên liệu bánh ngọt, bánh kem, đồ 
uống từ cà phê, sô-cô-la, hạt điều, sản phẩm nông sản (rau, củ, quả), lâm sản (rau, củ, 
quả), thủy hải sản (tôm, cá, cua, mực, bề bề), trứng gà, trứng vịt, thịt gia súc (lợn, bò, dê), 
thịt gia cầm (gà, vịt, ngan), thiết bị gia dụng: bếp điện, ấm siêu tốc, máy pha cà phê, quạt, 
nồi, xoong, thời trang: quần, áo dài và ngắn, quần áo trẻ em, quần áo người lớn, quần áo 
theo mùa vụ, mỹ phẩm dùng để chăm sóc da mặt, chăm sóc toàn thân, tắm, gội, đồ trang 
điểm: son, phấn, dịch vụ tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa kể trên (không kể vận 
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chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các loại hàng hóa này; đại lý 
quảng cáo; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng 
máy tính; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); 
quản lý quá trình đặt hàng. 

 
Nhóm 45: Tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ giám sát sở hữu trí tuệ; dịch vụ li-xăng sở hữu trí 
tuệ; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ tư vấn pháp luật. 

 

 
(210) 4-2016-31565 (220) 11.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.15.15; 15.1.19; 15.1.17 
(591) Vàng, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ vận tải 
Trung Thành  (VN) 
208/8B đường số 5, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. 

 

 
(210) 4-2016-31689 (220) 11.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21; 3.6.1; 24.15.2; 

A24.15.13; 25.1.6; 1.15.23; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, đỏ, da cam, trắng, xanh lá 

mạ, nâu nhạt, đen, vàng 
(731) SANOFI  (FR) 

54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, France 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng khử trùng và khử mùi; sữa (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ 

thể; nước thơm (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ thể; kem (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ thể; 
xà phòng làm sạch da và cơ thể; xà phòng làm sạch cơ thể, xà phòng có tẩm thuốc; mỹ 
phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm dùng khi tắm, ví dụ gel tắm, kem tắm (mỹ phẩm), dầu tắm; 
bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; khăn giấy và khăn lau được tẩm mỹ phẩm dạng lỏng; 
nước thơm và chế phẩm làm rụng lông; dầu gội đầu; nước thơm dùng cho tóc. 

 
Nhóm 05: Chất khử trùng dạng thanh dùng để điều trị da và bệnh phụ khoa; chất khử 
trùng dạng lỏng dùng để điều trị da và bệnh phụ khoa; chất khử trùng dạng dầu dùng để 
điều trị da và bệnh phụ khoa. 
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(210) 4-2016-31843 (220) 12.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.3.1; 24.9.1; 25.1.6; A5.3.13 
(591) Nâu, nâu đỏ, đỏ, vàng tươi, cam, xanh lá 

cây 

(540) 

   

(731) Hộ kinh doanh Hạ Thảo  (VN) 
429, tổ 17, ấp Long Định, xã Long Kiến, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 44: Nuôi trồng đông trùng hạ thảo. 

 

 
(210) 4-2016-31860 (220) 13.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.9.1; 3.1.1; 7.11.1; 25.12.1 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh nước biển, da 

cam 
(731) Công ty TNHH MTV So Belgium 

Việt Nam   (VN) 
D8, đường 4, khu xưởng Kizuna 2, lô B4-
3-7-8, khu công nghiệp Tân Kim, ấp Tân 
Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, 
tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2016-31954 (220) 13.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 7.15.6 
(591) Da cam, vàng nhạt, xanh dương đậm, 

xanh dương nhạt 
(731) Công ty TNHH thương mại 

thép Tiến Đạt  (VN) 
Số 33 Phan Đăng Lưu, phường Trần 
Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố 
Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Tôn xốp; tôn mạ kẽm, mạ màu, mạ nhôm, nhôm kẽm dưới dạng cuốn và tấm; 

mái tôn và các phụ tùng đi kèm (cụ thể: đinh vít, tấm đậy nóc, đầu ngàm, cầu phong bằng 
thép); lưới thép; dây thép mạ kẽm; các vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
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(210) 4-2016-31955 (220) 13.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 7.15.6 
(591) Da cam, vàng nhạt, xanh dương đậm, 

xanh dương nhạt 
(731) Công ty TNHH thương mại 

thép Tiến Đạt  (VN) 
Số 33 Phan Đăng Lưu, phường Trần 
Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố 
Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Tôn xốp; tôn mạ kẽm, mạ màu, mạ nhôm, nhôm kẽm dưới dạng cuốn và tấm; 

mái tôn và các phụ tùng đi kèm (cụ thể: đinh vít, tấm đậy nóc, đầu ngàm, cầu phong bằng 
thép); lưới thép; dây thép mạ kẽm; các vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2016-31963 (220) 13.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; 1.13.1; A1.13.10 
(731) BIO LUBRICANT INTERNATIONAL 

SDN. BHD  (MY) 
No 17, Jalan BA/3, Kawasan 
Perindustrian Bukit Angkat 2, 43000 
Kajang Selangor Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp, dầu động cơ và chất bôi trơn dùng cho xe cộ có động 

cơ; tất cả đều ở trong nhóm 4. 
 

 
(210) 4-2016-32136 (220) 14.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
(300) 015574601 23.06.2016 EM 

  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Ti vi; máy thu hình; tấm nền hiển thị dùng cho ti vi; màn hình dùng cho mục 

đích thương mại; phần mềm dùng cho ti vi; màn hình hiển thị của điện thoại di động, điện 
thoại thông minh. 
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(210) 4-2016-32140 (220) 14.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương đậm; xanh cốm 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ và xây 
dựng Đức Phát  (VN) 
31 Trần Thị Do, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn điện, thiết bị chiếu sáng.  

 

 
(210) 4-2016-32302 (220) 17.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) KANG, CHANG MO  (KR) 

602, 2, Nambusunhwan-ro 82-gil, 
Yangcheon-gu, Seoul, 08047, Korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 05: Tã trẻ em [tã lót]; tã lót trẻ em dùng một lần; tã lót bằng giấy; tã lót bằng vải; tã 

giấy dùng một lần cho trẻ em; tã lót bằng giấy cho trẻ em; tã lót bằng vải cho trẻ em; tã 
bơi dùng một lần cho trẻ em và trẻ sơ sinh; tã bơi cho em bé, tã bơi có thể tái sử dụng cho 
em bé; miếng lót (để làm tã); miếng lót dùng một lần để làm tã; quần huấn luyện dùng 
một lần [tã lót] ; quần đán cho trẻ em [tã quần]; tã quần cho trẻ em dùng một lần; băng tã; 
đai tã; sữa bột cho trẻ sơ sinh; thực phẩm cho em bé; băng vệ sinh. 

 
Nhóm 10: Núm vú giả cho trẻ em ngậm; đồ đựng núm vú giả cho trẻ em ngậm; núm vú 
giả cho trẻ em bú bình; núm vú giả cho trẻ em; đồ giữ núm vú giả; vòng kích thích mọc 
răng cho trẻ em; núm vú giả cho trẻ em ngậm dùng một lần; núm vú giả dùng một lần; 
bình sữa cho trẻ em bú dùng một lần; bình sữa cho trẻ em bú; van của bình sữa cho trẻ em 
bú; đồ để giữ, nâng đỡ bình sữa cho trẻ em bú trong lúc cho bú dưới dạng vòng treo đàn 
hồi có thể đeo quanh cổ của người đang giữ bình bú hoặc là dưới dạng vòng đeo cố định 
để kẹp vào ghế ngồi của trẻ em trong khi bú; núm vú giả dùng cho bình sữa cho trẻ em 
bú; thiết bị hút sữa, bình bú cho bé; túi nhựa dùng một lần để cho em bé bú; bình giữ nhiệt 
để cho em bé bú; thiết bị cho bé ăn. 

 
Nhóm 25: Quần áo; mũ lưỡi trai, đồ đội đầu, đồ đi ở chân; tất ngắn cổ; giày lội nước; ủng 
đi mưa; giày trẻ em; giày và ủng cho trẻ sơ sinh; giày thể thao cho trẻ em; đồ lót cho trẻ 
sơ sinh [trang phục]; quần áo trẻ em; quần áo trẻ sơ sinh; quần dài cho trẻ em [trang 
phục]; áo liền quần cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi; đồ đội đầu cho trẻ em; quần áo nịt 
và trang phục bó sát cho nam, nữ, trẻ em bằng nylon, cotton hoặc sợi dệt khác; găng tay 
dùng làm trang phục; mặt nạ mùa đông (trang phục); áo đi mưa. 
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(210) 4-2016-32527 (220) 18.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 21.1.17 
(591) Vàng, nâu đỏ 
(731) SINGHA ASIA HOLDING PTE. LTD.  

(SG) 
8 Eu Tong Sen Street #14-92, The 
Central, Singapore, 059818  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 

 
(511)   Nhóm 16: Danh thiếp thương mại; giấy tiêu đề.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ phân phát hàng hóa (không phải là dịch 
vụ vận chuyển); kinh doanh (mua bán) nước giải khát; kinh doanh (mua bán) qua mạng 
nước giải khát; dịch vụ tập hợp các loại hàng hóa tới người tiêu dùng, vì lợi ích của người 
khác, (không phải là dịch vụ vận chuyển) nhằm giúp người tiêu dùng xem và mua hàng dễ 
dàng; điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh; marketing. 

 
Nhóm 36: Các dịch vụ của công ty cổ phần, cụ thể là dịch vụ tài chính và cổ phần tài 
chính, quản lý cổ phiếu và/hoặc cổ phần của các công ty độc lập về mặt pháp lý; quản lý 
tài chính; quỹ đầu tư; đầu tư vốn.  

 

 
(210) 4-2016-32793 (220) 19.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) LEI SHING HONG LIMITED  (HK) 

8th Floor, New World Tower I, 18 
Queen's Road Central, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy phát điện cho xe đạp; máy lắp ráp xe đạp; máy sản xuất 

pin/ ắc quy; máy và thiết bị khai thác và lọc dầu; thiết bị hóa dầu (máy và công cụ máy) 
được sử dụng trong việc chiết xuất, phục hồi, thu thập, xử lý, lưu trữ và truyền tải hóa dầu; 
xẻng điện; máy xúc; máy đào xúc; máy đào đất; máy nạo bùn; băng tải [máy móc]; thiết 
bị nâng; thiết bị chuyển vận dùng cho việc chất và bốc dỡ hàng hoá; cần trục [thiết bị 
nâng và nhấc]; máy nâng chuyển; động cơ, không dùng cho xe cộ mặt đất; động cơ, 
không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; 
máy sản xuất điện; động cơ khởi động không dùng cho xe cộ; động cơ cho tàu thuyền; 
các bộ phận và phụ kiện của tất cả các sản phẩm nêu trên. 

 
Nhóm 12: Phương tiện giao thông đường thủy; xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên 
không, dưới nước hoặc bằng đường ray; thiết bị cho việc đi lại trên mặt đất, trên không 
hoặc dưới nước; các bộ phận và phụ kiện của tất cả các sản phẩm nêu trên; băng tải trên 
không; lốp cho bánh xe cộ. 

 
Nhóm 27: Tấm thảm; thảm dầy trải sàn; chiếu và chiếu (thảm); tấm phủ sàn; thảm ô tô; 
thảm chống trơn. 
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Nhóm 31: Cây; thân của cây; gỗ cây chưa xử lý; lie thô (bần thô); gỗ chưa xẻ; yến mạch; 
hạt [ngũ cốc]. 

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; dịch vụ đánh giá kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; điều 
tra thương mại; hỗ trợ quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị trường; quảng cáo; dịch vụ đại 
lý xuất nhập khẩu; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người 
khác]; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; bán lẻ và xuất nhập khẩu kinh doanh 
các xe có động cơ và các bộ phận và phụ kiện của nó; kinh doanh xuất nhập khẩu và phân 
phối (không phải dịch vụ vận tải) các sản phẩm từ gỗ, linh kiện đồng hồ, phân bón, gạch 
men, tấm lát sàn công nghiệp, vật liệu đóng tàu, máy móc, công cụ và các bộ phận của 
máy móc, máy phát điện, máy móc hạng nặng, động cơ, các bộ phận động cơ xe cộ; giới 
thiệu sản phẩm; điều hành và quản lý khách sạn. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; cung cấp thông tin bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; dịch vụ trả 
góp; dịch vụ tài chính; môi giới chứng khoán; môi giới hàng hoá và hợp đồng có kỳ hạn; 
đầu tư vốn; cho vay [tài chính]; tổ chức cho vay để bán phương tiện giao thông đường bộ; 
đầu tư chứng khoán; dịch vụ tài chính cho tài sản và trang thiết bị; mua bán bất động sản; 
đầu tư bất động sản; dịch vụ tài chính về phát triển và quản lý bất động sản; định giá bất 
động sản; quản lý bất động sản; đại lý bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất 
động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động 
sản], đại lý bất động sản để bán nhà ở thương mại; dịch vụ quản lý bất động sản và tài 
sản; đầu tư tài sản là đất đai và nhà cửa; thuê mua tài chính; phát hành séc du lịch; dịch vụ 
tài chính liên quan đến thư tín dụng; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; dịch vụ môi 
giới chứng khoán; môi giới bảo hiểm; môi giới khách hàng; dịch vụ cầm đồ; môi giới tín 
chỉ các-bon. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng liên quan đến xe cộ, máy móc, máy 
phát điện, máy móc hạng nặng và thiết bị và động cơ và các bộ phận và phụ kiện của 
chúng; dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng liên quan đến thiết bị điện dùng cho xe có 
động cơ và các bộ phận và phụ kiện của chúng; rửa xe cộ; chống gỉ cho xe cộ; dịch vụ 
kiểm tra xe cộ trước khi sửa chữa hoặc bảo dưỡng; dịch vụ làm sạch và lau dọn xe cộ và 
nội thất xe cộ; làm sạch toà nhà [bề mặt bên ngoài]; làm sạch toà nhà [bên trong]; làm 
sạch xe cộ; sơn nội thất và ngoại thất; dịch vụ sơn liên quan đến xe cộ, máy móc, máy 
phát điện, máy móc hạng nặng và động cơ; phục hồi máy móc, máy phát điện, động cơ bị 
hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; lắp đặt và bảo dưỡng công trình xây dựng, thiết bị 
công nghiệp và hàng hải, động cơ, máy phát điện, thiết bị chuyển mạch và bảng điều 
khiển; cho thuê máy làm sạch; cho thuê máy đào, máy xúc; cho thuê máy quét đường; 
cho thuê máy bơm thoát nước; cho thuê máy giặt là; cho thuê cần trục [thiết bị xây dựng]; 
cho thuê công cụ và thiết bị, tất cả liên quan đến công trình xây dựng, trang trí nội thất, 
sơn, lắp đặt đường ống và sửa chữa xe cộ; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; phá 
dỡ các công trình xây dựng; xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng; xây dựng các quầy, sạp 
hàng trong hội chợ, cho thuê máy hạng nặng và thiết bị, máy móc và động cơ dùng trong 
khai quật và xây dựng cơ sở hạ tầng, bao gồm đường bộ, đường cao tốc, cầu và đường 
hầm. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ hậu cần vận tải; dịch vụ tư vấn hậu cần vận tải; cho thuê xe cộ; cho 
thuê tàu thuyền; dịch vụ đại lý cho thuê xe cộ và tàu thuyền; dịch vụ đỗ xe cộ; dịch vụ bãi 
đỗ xe cộ; dịch vụ chuyên chở, lai dắt xe cộ, tàu thuyền, máy móc và thiết bị; xếp hàng vào 
kho và vận chuyển hàng hóa, cất giữ và giao hàng hoá; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; 
môi giới vận chuyển hàng hoá; môi giới vận tải; môi giới hàng hải. 
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Nhóm 40: Cho thuê máy dệt kim; cho thuê máy phát điện; dịch vụ lắp ráp vật liệu theo 
đơn đặt hàng [cho người khác]; lắp ráp công trình xây dựng, thiết bị công nghiệp và hàng 
hải, động cơ, máy phát điện, thiết bị chuyển mạch và bảng điều khiển. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp việc đào tạo liên quan đến sửa chữa và bảo dưỡng xe cộ, máy 
móc, máy phát điện, máy móc hạng nặng, và động cơ và các bộ phận và phụ kiện của 
chúng; tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thử nghiệm xe cộ; dịch vụ kiểm tra khí thải xe; dịch vụ kiểm tra chất 
lượng liên quan đến máy móc, máy phát điện, máy móc hạng nặng và động cơ; dịch vụ 
kiểm tra khí thải liên quan đến máy móc, máy phát điện, máy móc hạng nặng và động cơ 
thử nghiệm xe cộ (kiểm tra trên đường); dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc 
thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị 
điện, hoá chất; dịch vụ tư vấn ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và 
điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất dịch vụ 
phân tích công nghiệp. 
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  (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
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(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy phát điện cho xe đạp; máy lắp ráp xe đạp; máy sản xuất 

pin/ ắc quy; máy và thiết bị khai thác và lọc dầu; thiết bị hóa dầu (máy và công cụ máy) 
được sử dụng trong việc chiết xuất, phục hồi, thu thập, xử lý, lưu trữ và truyền tải hóa dầu; 
xẻng điện; máy xúc; máy đào xúc; máy đào đất; máy nạo bùn; băng tải [máy móc]; thiết 
bị nâng; thiết bị chuyển vận dùng cho việc chất và bốc dỡ hàng hoá; cần trục [thiết bị 
nâng và nhấc]; máy nâng chuyển; động cơ, không dùng cho xe cộ mặt đất; động cơ, 
không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; 
máy sản xuất điện; động cơ khởi động không dùng cho xe cộ; động cơ cho tàu thuyền; 
các bộ phận và phụ kiện của tất cả các sản phẩm nêu trên. 

 
Nhóm 12: Phương tiện giao thông đường thủy; xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên 
không, dưới nước hoặc bằng đường ray; thiết bị cho việc đi lại trên mặt đất, trên không 
hoặc dưới nước; các bộ phận và phụ kiện của tất cả các sản phẩm nêu trên; băng tải trên 
không; lốp cho bánh xe cộ.  

 
Nhóm 27: Tấm thảm; thảm dầy trải sàn; chiếu và chiếu (thảm); tấm phủ sàn; thảm ô tô; 
thảm chống trơn.  

 
Nhóm 31: Cây; thân của cây; gỗ cây chưa xử lý; lie thô (bần thô); gỗ chưa xẻ; yến mạch; 
hạt [ngũ cốc].  

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; dịch vụ đánh giá kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; điều 
tra thương mại; hỗ trợ quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị trường; quảng cáo; dịch vụ đại 
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lý xuất nhập khẩu; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người 
khác]; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; bán lẻ và xuất nhập khẩu kinh doanh 
các xe có động cơ và các bộ phận và phụ kiện của nó; kinh doanh xuất nhập khẩu và phân 
phối (không phải dịch vụ vận tải) các sản phẩm từ gỗ, linh kiện đồng hồ, phân bón, gạch 
men, tấm lát sàn công nghiệp, vật liệu đóng tàu, máy móc, công cụ và các bộ phận của 
máy móc, máy phát điện, máy móc hạng nặng, động cơ, các bộ phận động cơ xe cộ; giới 
thiệu sản phẩm; điều hành và quản lý khách sạn.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; cung cấp thông tin bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; dịch vụ trả 
góp; dịch vụ tài chính; môi giới chứng khoán; môi giới hàng hoá và hợp đồng có kỳ hạn; 
đầu tư vốn; cho vay [tài chính]; tổ chức cho vay để bán phương tiện giao thông đường bộ; 
đầu tư chứng khoán; dịch vụ tài chính cho tài sản và trang thiết bị; mua bán bất động sản; 
đầu tư bất động sản; dịch vụ tài chính về phát triển và quản lý bất động sản; định giá bất 
động sản; quản lý bất động sản; đại lý bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất 
động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động 
sản], đại lý bất động sản để bán nhà ở thương mại; dịch vụ quản lý bất động sản và tài 
sản; đầu tư tài sản là đất đai và nhà cửa; thuê mua tài chính; phát hành séc du lịch; dịch vụ 
tài chính liên quan đến thư tín dụng; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; dịch vụ môi 
giới chứng khoán; môi giới bảo hiểm; môi giới khách hàng; dịch vụ cầm đồ; môi giới tín 
chỉ các-bon.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng liên quan đến xe cộ, máy móc, máy 
phát điện, máy móc hạng nặng và thiết bị và động cơ và các bộ phận và phụ kiện của 
chúng; dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng liên quan đến thiết bị điện dùng cho xe có 
động cơ và các bộ phận và phụ kiện của chúng; rửa xe cộ; chống gỉ cho xe cộ; dịch vụ 
kiểm tra xe cộ trước khi sửa chữa hoặc bảo dưỡng; dịch vụ làm sạch và lau dọn xe cộ và 
nội thất xe cộ; làm sạch toà nhà [bề mặt bên ngoài]; làm sạch toà nhà [bên trong]; làm 
sạch xe cộ; sơn nội thất và ngoại thất; dịch vụ sơn liên quan đến xe cộ, máy móc, máy 
phát điện, máy móc hạng nặng và động cơ; phục hồi máy móc, máy phát điện, động cơ bị 
hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; lắp đặt và bảo dưỡng công trình xây dựng, thiết bị 
công nghiệp và hàng hải, động cơ, máy phát điện, thiết bị chuyển mạch và bảng điều 
khiển; cho thuê máy làm sạch; cho thuê máy đào, máy xúc; cho thuê máy quét đường; 
cho thuê máy bơm thoát nước; cho thuê máy giặt là; cho thuê cần trục [thiết bị xây dựng]; 
cho thuê công cụ và thiết bị, tất cả liên quan đến công trình xây dựng, trang trí nội thất, 
sơn, lắp đặt đường ống và sửa chữa xe cộ; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; phá 
dỡ các công trình xây dựng; xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng; xây dựng các quầy, sạp 
hàng trong hội chợ, cho thuê máy hạng nặng và thiết bị, máy móc và động cơ dùng trong 
khai quật và xây dựng cơ sở hạ tầng, bao gồm đường bộ, đường cao tốc, cầu và đường 
hầm.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ hậu cần vận tải; dịch vụ tư vấn hậu cần vận tải; cho thuê xe cộ; cho 
thuê tàu thuyền; dịch vụ đại lý cho thuê xe cộ và tàu thuyền; dịch vụ đỗ xe cộ; dịch vụ bãi 
đỗ xe cộ; dịch vụ chuyên chở, lai dắt xe cộ, tàu thuyền, máy móc và thiết bị; xếp hàng vào 
kho và vận chuyển hàng hóa, cất giữ và giao hàng hoá; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; 
môi giới vận chuyển hàng hoá; môi giới vận tải; môi giới hàng hải. 

 

Nhóm 40: Cho thuê máy dệt kim; cho thuê máy phát điện; dịch vụ lắp ráp vật liệu theo 
đơn đặt hàng [cho người khác]; lắp ráp công trình xây dựng, thiết bị công nghiệp và hàng 
hải, động cơ, máy phát điện, thiết bị chuyển mạch và bảng điều khiển. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp việc đào tạo liên quan đến sửa chữa và bảo dưỡng xe cộ, máy 
móc, máy phát điện, máy móc hạng nặng, và động cơ và các bộ phận và phụ kiện của 
chúng; tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn].  
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Nhóm 42: Dịch vụ thử nghiệm xe cộ; dịch vụ kiểm tra khí thải xe; dịch vụ kiểm tra chất 
lượng liên quan đến máy móc, máy phát điện, máy móc hạng nặng và động cơ; dịch vụ 
kiểm tra khí thải liên quan đến máy móc, máy phát điện, máy móc hạng nặng và động cơ 
thử nghiệm xe cộ (kiểm tra trên đường); dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc 
thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị 
điện, hoá chất; dịch vụ tư vấn ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và 
điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất dịch vụ 
phân tích công nghiệp. 
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(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy phát điện cho xe đạp; máy lắp ráp xe đạp; máy sản xuất 

pin/ ắc quy; máy và thiết bị khai thác và lọc dầu; thiết bị hóa dầu (máy và công cụ máy) 
được sử dụng trong việc chiết xuất, phục hồi, thu thập, xử lý, lưu trữ và truyền tải hóa dầu; 
xẻng điện; máy xúc; máy đào xúc; máy đào đất; máy nạo bùn; băng tải [máy móc]; thiết 
bị nâng; thiết bị chuyển vận dùng cho việc chất và bốc dỡ hàng hoá; cần trục [thiết bị 
nâng và nhấc]; máy nâng chuyển; động cơ, không dùng cho xe cộ mặt đất; động cơ, 
không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; 
máy sản xuất điện; động cơ khởi động không dùng cho xe cộ; động cơ cho tàu thuyền; 
các bộ phận và phụ kiện của tất cả các sản phẩm nêu trên.  

 
Nhóm 12: Phương tiện giao thông đường thủy; xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên 
không, dưới nước hoặc bằng đường ray; thiết bị cho việc đi lại trên mặt đất, trên không 
hoặc dưới nước; các bộ phận và phụ kiện của tất cả các sản phẩm nêu trên; băng tải trên 
không; lốp cho bánh xe cộ.  

 

Nhóm 27: Tấm thảm; thảm dầy trải sàn; chiếu và chiếu (thảm); tấm phủ sàn; thảm ô tô; 
thảm chống trơn.  

 

Nhóm 31: Cây; thân của cây; gỗ cây chưa xử lý; lie thô (bần thô); gỗ chưa xẻ; yến mạch; 
hạt [ngũ cốc].  

 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; dịch vụ đánh giá kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; điều 
tra thương mại; hỗ trợ quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị trường; quảng cáo; dịch vụ đại 
lý xuất nhập khẩu; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người 
khác]; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; bán lẻ và xuất nhập khẩu kinh doanh 
các xe có động cơ và các bộ phận và phụ kiện của nó; kinh doanh xuất nhập khẩu và phân 
phối (không phải dịch vụ vận tải) các sản phẩm từ gỗ, linh kiện đồng hồ, phân bón, gạch 
men, tấm lát sàn công nghiệp, vật liệu đóng tàu, máy móc, công cụ và các bộ phận của 
máy móc, máy phát điện, máy móc hạng nặng, động cơ, các bộ phận động cơ xe cộ; giới 
thiệu sản phẩm; điều hành và quản lý khách sạn. 
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Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; cung cấp thông tin bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; dịch vụ trả 
góp; dịch vụ tài chính; môi giới chứng khoán; môi giới hàng hoá và hợp đồng có kỳ hạn; 
đầu tư vốn; cho vay [tài chính]; tổ chức cho vay để bán phương tiện giao thông đường bộ; 
đầu tư chứng khoán; dịch vụ tài chính cho tài sản và trang thiết bị; mua bán bất động sản; 
đầu tư bất động sản; dịch vụ tài chính về phát triển và quản lý bất động sản; định giá bất 
động sản; quản lý bất động sản; đại lý bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất 
động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động 
sản], đại lý bất động sản để bán nhà ở thương mại; dịch vụ quản lý bất động sản và tài 
sản; đầu tư tài sản là đất đai và nhà cửa; thuê mua tài chính; phát hành séc du lịch; dịch vụ 
tài chính liên quan đến thư tín dụng; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; dịch vụ môi 
giới chứng khoán; môi giới bảo hiểm; môi giới khách hàng; dịch vụ cầm đồ; môi giới tín 
chỉ các-bon.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng liên quan đến xe cộ, máy móc, máy 
phát điện, máy móc hạng nặng và thiết bị và động cơ và các bộ phận và phụ kiện của 
chúng; dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng liên quan đến thiết bị điện dùng cho xe có 
động cơ và các bộ phận và phụ kiện của chúng; rửa xe cộ; chống gỉ cho xe cộ; dịch vụ 
kiểm tra xe cộ trước khi sửa chữa hoặc bảo dưỡng; dịch vụ làm sạch và lau đọn xe cộ và 
nội thất xe cộ; làm sạch toà nhà [bề mặt bên ngoài]; làm sạch toà nhà [bên trong]; làm 
sạch xe cộ; sơn nội thất và ngoại thất; dịch vụ sơn liên quan đến xe cộ, máy móc, máy 
phát điện, máy móc hạng nặng và động cơ; phục hồi máy móc, máy phát điện, động cơ bị 
hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; lắp đặt và bảo dưỡng công trình xây dựng, thiết bị 
công nghiệp và hàng hải, động cơ, máy phát điện, thiết bị chuyển mạch và bảng điều 
khiển; cho thuê máy làm sạch; cho thuê máy đào, máy xúc; cho thuê máy quét đường; 
cho thuê máy bơm thoát nước; cho thuê máy giặt là; cho thuê cần trục [thiết bị xây dựng]; 
cho thuê công cụ và thiết bị, tất cả liên quan đến công trình xây dựng, trang trí nội thất, 
sơn, lắp đặt đường ống và sửa chữa xe cộ; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; phá 
dỡ các công trình xây dựng; xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng; xây dựng các quầy, sạp 
hàng trong hội chợ, cho thuê máy hạng nặng và thiết bị, máy móc và động cơ dùng trong 
khai quật và xây dựng cơ sở hạ tầng, bao gồm đường bộ, đường cao tốc, cầu và đường 
hầm.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ hậu cần vận tải; dịch vụ tư vấn hậu cần vận tải; cho thuê xe cộ; cho 
thuê tàu thuyền; dịch vụ đại lý cho thuê xe cộ và tàu thuyền; dịch vụ đỗ xe cộ; dịch vụ bãi 
đỗ xe cộ; dịch vụ chuyên chở, lai dắt xe cộ, tàu thuyền, máy móc và thiết bị; xếp hàng vào 
kho và vận chuyển hàng hóa, cất giữ và giao hàng hoá; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; 
môi giới vận chuyển hàng hoá; môi giới vận tải; môi giới hàng hải.  

 
Nhóm 40: Cho thuê máy dệt kim; cho thuê máy phát điện; dịch vụ lắp ráp vật liệu theo 
đơn đặt hàng [cho người khác]; lắp ráp công trình xây dựng, thiết bị công nghiệp và hàng 
hải, động cơ, máy phát điện, thiết bị chuyển mạch và bảng điều khiển. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp việc đào tạo liên quan đến sửa chữa và bảo dưỡng xe cộ, máy 
móc, máy phát điện, máy móc hạng nặng, và động cơ và các bộ phận và phụ kiện của 
chúng; tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn].  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thử nghiệm xe cộ; dịch vụ kiểm tra khí thải xe; dịch vụ kiểm tra chất 
lượng liên quan đến máy móc, máy phát điện, máy móc hạng nặng và động cơ; dịch vụ 
kiểm tra khí thải liên quan đến máy móc, máy phát điện, máy móc hạng nặng và động cơ 
thử nghiệm xe cộ (kiểm tra trên đường); dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc 
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thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị 
điện, hoá chất; dịch vụ tư vấn ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và 
điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất dịch vụ 
phân tích công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2016-32922 (220) 20.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ 
(731) Nguyễn Thị Thanh  (VN) 

Số 2B ngõ 594 đường Láng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Cung cấp thị trường trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch 
vụ, cụ thể là cung cấp thông tin kinh doanh, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ trên 
mạng internet, cho mục đích kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tổ chức các sự kiện và hội chợ mang tính thương 
mại; tổ chức các sự kiện mang tính giáo dục như: hội chợ ý tưởng kinh doanh sáng tạo, 
ngày hội khởi nghiệp.  

 

Nhóm 36: Gây quỹ cho tổ chức từ thiện (huy động tài chính).  
 

Nhóm 41: Tổ chức các buổi họp mặt chính thức; dịch vụ đào tạo các kỹ năng phát triển 
bản thân, phát triển sáng tạo tư duy, kỹ năng tự làm sản phẩm thủ công, kỹ năng làm việc 
nhóm.  

 

 
(210) 4-2016-32924 (220) 20.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 4.5.1; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH ONESE  (VN) 

A75/6F/38 Bạch Đằng, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ làm từ mây, tre, cói, gốm, sứ, 
gỗ, đá, sáp, thạch cao, chất dẻo, hàng thêu ren, hàng dệt thủ công, sơn mài, cụ thể là: túi, 
giỏ, lọ, tranh, tượng, đồ trang trí, đồ lưu niệm; dịch vụ thương mại điện tử (giới thiệu 
thông tin về sản phẩm qua mạng lưới viễn thông (internet), cho mục đích bán hàng và 
quảng cáo; dịch vụ siêu thị trực tuyến (bán hàng qua mạng), bán lẻ các sản phẩm hàng thủ 
công mỹ nghệ làm từ mây, tre, cói, gốm, sứ, gỗ, đá, sáp, thạch cao, chất dẻo, hàng thêu 
ren, hàng dệt thủ công, sơn mài, cụ thể là: túi, giỏ, lọ, tranh, tượng, đồ trang trí, đồ lưu 
niệm. 
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(210) 4-2016-32945 (220) 20.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
(300) 40-2016-0071295 12.09.2016 KR 

(531) 26.13.25; 26.7.25 
(591) Xanh lục, xanh dương, trắng 
(731) CLAIRE'S KOREA CO.,LTD.   (KR) 

12th fl, Metro Tower, 10, Toegye-
ro,Jung-gu, Seoul, South Korea 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Đồ trang điểm; xà phòng làm đẹp; sữa tắm; dầu gội đầu; chế phẩm vệ sinh thân 

thể; hình dán nghệ thuật cho móng tay, chân; tinh dầu mỹ phẩm; xà phòng dùng cho trẻ 
em; dầu gội đầu dùng cho trẻ em; chất dính dùng để dán lông mi giả, tóc giả và móng tay 
giả; thuốc đánh răng; mỹ phẩm tẩy rửa mặt; dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; vải 
hoặc giấy mỏng tẩm với chất tẩy làm sạch da (dùng trong mục đích mỹ phẩm); mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-32965 (220) 21.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất mỹ 

phẩm Tân Ngọc Phát  (VN) 
85/7 Nguyễn Hữu Dật, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 03: Bùn khoáng tươi dùng để chiết xuất làm mỹ phẩm; mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; 

kem mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng. 
 

 
(210) 4-2016-33068 (220) 21.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) MECHANIX WEAR, INC.   (US) 

28525 Witherspoon Parkway, Valencia, 
California 91355, U.S.A  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Găng tay, quần áo, đồ đội đầu, quần áo ôm sát người, đồ đi chân và đồ đeo mắt 

bảo hộ dùng để phòng chống tai nạn trong lĩnh vực công nghiệp, găng tay, quần áo, đồ 
đội đầu, quần áo ôm sát người, đồ đi chân và đồ đeo mắt bảo hộ dùng để phòng chống tai 
nạn hoặc bị thương; găng tay chống trầy xước; găng tay bảo hộ chống cắt; găng tay chống 
va đập; găng tay chịu nhiệt và chịu lửa; găng tay bảo hộ có đệm lót phía trong lòng bàn 
tay dùng để phòng chống tai nạn; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn dùng trong lĩnh 
vực máy móc tự động hóa; miếng đệm bảo vệ đầu gối dùng cho công nhân; tay áo bảo hộ 
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chịu nhiệt mặc trùm trên cánh tay; đai đeo ra-đi-ô; quần áo, găng tay, đồ đội đầu, quần áo 
ôm sát người, đồ đi chân và đồ đeo mắt chịu lửa; quần áo, găng tay, đồ đi chân, quần áo 
ôm sát người đặc biệt được chuyên dụng trong phòng thí nghiệm và đồ đeo mắt bảo hộ sử 
dụng trong phòng thí nghiệm; găng tay bảo hộ hở ngón dùng để phòng chống tai nạn; 
găng tay sử dụng với thiết bị màn hình cảm ứng; kính râm; thiết bị và dụng cụ khoa học, 
hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, giám sát và 
cấp cứu; thiết bị giảng dạy; thiết bị chuyển mạch điện tử; dây dẫn điện; thiết bị điều khiển 
phân phối điện; bộ đảo điện; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật 
mang dữ liệu từ tính; đĩa ghi; đĩa compact; đĩa DVD; thiết bị để xử lý dữ liệu; máy vi tính; 
phần mềm máy vi tính; thiết bị dập lửa.  

 
Nhóm 21: Găng tay dùng cho mục đích gia dụng bao gồm găng tay làm việc, găng tay 
tiện ích, găng tay tiện ích dùng để làm việc nhẹ, găng tay dùng một lần, găng tay nhựa, 
găng tay cao su; găng tay làm vườn; găng tay lau bụi; găng tay dùng khi bơm xăng; găng 
tay để đánh bóng; dụng cụ nhà bếp; lược, bọt biển dùng cho mục đích gia dụng; bàn chải 
(trừ bút lông để vẽ); vật liệu dùng để làm bàn chải; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; 
bùi nhùi bằng sợi thép mảnh (dùng để chùi xoong); kính thô hoặc bán thành phẩm (trừ 
kính xây dựng); đồ chứa đựng làm bằng thủy tinh, sứ và đất nung.  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đội dầu; đồ đi chân, găng tay (trang phục); găng tay không ngón; 
tạp dề.  

 

 
(210) 4-2016-33396 (220) 25.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty CP DV Kỹ thuật phòng 

cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, 
Cứu hộ  (VN) 
Tầng 6 tòa nhà số 169 đường Nguyễn 
Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; vecni (dầu bóng). 
 

Nhóm 09: Thiết bị phòng cháy chữa cháy bao gồm: thiết bị báo cháy, thiết bị dập lửa, 
quần áo chữa cháy; bơm chữa cháy, miệng vòi rồng chữa cháy, xe chữa cháy, tàu thuyền 
chữa cháy. 

 

Nhóm 17: ống vòi rồng chữa cháy; vòi chữa cháy; vòi cứu hỏa; rèm chống cháy bằng 
amiăng; rèm chịu lửa bằng amiăng, vật liệu chịu lửa dùng để cách điện cách nhiệt, vật liệu 
chịu lửa dùng để cách ly. 

 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị chữa cháy như: chuông báo cháy; thiết bị báo cháy, thiết bị 
dập lửa, quần áo chữa cháy; bơm chữa cháy, miệng vòi rồng chữa cháy; ống vòi rồng chữa 
cháy; vòi chữa cháy; vòi cứu hỏa; rèm chống cháy bằng amiăng; rèm chịu lửa bằng 
ami¨ng. 
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Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị chữa cháy. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê chống báo cháy; dịch vụ cho thuê thiết bị chữa cháy. 
 

(210) 4-2016-33546 (220) 26.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 6.1.2; 15.1.11 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

vàng, vàng đồng, trắng, đen, xám bạc 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phát Minh  (VN) 
Số 11 Lý Công Uẩn, phường 1, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm xịt. 

 

 
(210) 4-2016-33588 (220) 26.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
(300) 2016-047802 27.04.2016 JP 

(731) Philip Morris Brands Sμrl  
(CH) 
Quai Jeanrenaud 3, Neuch©tel, 2000, 
Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thô hoặc đã được chế biến; các sản phẩm thuốc lá; xì gà; thuốc lá 

điếu, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá sợi để tự cuốn thuốc lá điếu, thuốc lá để hút tẩu, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá bột để hít, thuốc lá có hoặc không có đầu lọc, làm từ hỗn hợp 
thuốc lá sợi và cỏ đinh hương, và được bọc bằng giấy cuốn thuốc lá; chế phẩm thuốc lá 
không khói, sử dụng qua đường miệng, được làm từ một phần thuốc lá xay ẩm hoặc bán 
ẩm dưới dạng xốp hoặc nén, đã được xử lý nhiệt; chất thay thế thuốc lá (không dùng cho 
mục đích y tế); thuốc lá điện tử; sản phẩm thuốc lá cho mục đích để bị làm nóng; thiết bị 
hút thuốc lá điện tử và các bộ phận của chúng dùng làm nóng thuốc lá điếu hoặc thuốc lá 
sợi nhằm tỏa ra xon khí có chứa chất nicotin để hít; vật dụng cho người hút thuốc, giấy 
cuốn thuốc lá, ống thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, hộp thiếc đựng thuốc lá, hộp đựng thuốc lá, 
gạt tàn, tẩu, các vật dụng bỏ túi để cuốn thuốc lá, bật lửa dùng cho người hút thuốc, diêm. 

 
 

(210) 4-2016-33627 (220) 26.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) TAN LIQUN  (CN) 

No. 21, Group 10, Beijiao Community, 
Dongxing Town, Dongxing City, 
Guangxi, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
882 

(511)   Nhóm 25: Dép; đồ đi ở chân; giày; giày thể thao; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; quần áo 
may sẵn.  

 

 
(210) 4-2016-33705 (220) 27.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) LINQU HENGXIN ALUMINIUM CO., 

LTD.   (CN) 
No.4259, Dongyang Road, Linqu 
County, Shandong Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Nhôm; công trình xây dựng bằng kim loại có thể chuyên chở được; tấm kim 

loại dùng cho xây dựng; cửa ra vào bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cửa sổ 
bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-33720 (220) 27.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 4.5.5; A2.1.23 
(591) Trắng, đen, hồng đậm, da cam 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ phát 

triển người dùng MKO   (VN) 
Lô NV- B57, KĐT Trung Hòa Nhân 
Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội    

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ phát hành sách, báo, tạp chí phục vụ quảng cáo; 

quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo 
dịch vụ trò chơi trực tuyến từ máy tính kết nối mạng, phần mềm máy tính ghi sẵn, phần 
mềm điện thoại di động ghi sẵn, phần mềm trò chơi ghi sẵn; dịch vụ cung ứng lao động; 
mua bán hàng hóa trực tuyến như: va li, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác, nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, hàng gốm, hàng sứ, hàng thủy tinh, đồ điện gia dụng 
(cụ thể là ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước 
nóng lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, 
máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy 
khử độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, 
máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, 
nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện), đèn và bộ đèn điện, dụng cụ thể dục và thể 
thao, xe đạp và phụ tùng của xe đạp, sản phẩm quang học và chụp ảnh, băng, đĩa CD, 
DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, và đồ trang sức, 
nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi và trò chơi, đồ uống không chứa cồn và đồ uống có cồn, rượu 
mạnh, rượu vang, bia, gạo, máy móc thiết bị điện, vật liệu điện, động cơ điện, dây điện và 
thiết bị khác dùng trong mạch điện (bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, 
phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống 
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điện, hộ chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, 
bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết 
kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị y tế, vải, hàng may sẵn, giày dép, máy vi tính, thiết 
bị ngọai vi và phần mềm máy tính, thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông (cụ thể là tivi, 
phụ kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kĩ 
thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-cờ-rô, ổn 
áp, máy thu âm, tai nghe nhạc, điện thoại), ôtô và xe có động cơ khác; bỉm, tã, sữa, sản 
phẩm cho mẹ, sản phẩm cho bé [cụ thể là sữa, thực phẩm cho trẻ em, bỉm, tã, dầu gội, sữa 
tắm, kem chống hăm, đồ dùng trong phòng tắm (bao gồm bồn tắm nhỏ, bàn chải, tấm cọ 
lưng, khăn tắm, đồ chơi trong lúc tắm, đồ chơi cá heo, đồ chặn nước vào mắt, ca múc 
nước, đồ chơi), phụ kiện dùng để ăn và uống (bao gồm bình sữa và phụ kiện bình sữa, cốc, 
bát, thìa, dĩa), vật dụng để cắn răng và ti giả, yếm và khăn ăn, cây rửa bình bằng nhựa, túi 
giữ nhiệt, giá đựng cốc, phương tiện chế biến thức ăn và đồ uống (bao gồm máy nấu cháo, 
máy hâm sữa, máy đánh trứng, cối xay, máy xay), nước rửa bình sữa, xe tập đi, xe đạp, 
phụ kiện dùng để vận động, địu, ghế ngồi ô tô, xe đẩy, nôi, thảm trải sàn, chăn, đệm, ga 
gối, phụ kiện cho bé (bao gồm tấm lót mềm gối, miếng lót vệ sinh, đồ chơi màu sắc, tấm 
trải thảm), đồ dùng cho mẹ (bao gồm sữa dùng cho phụ nữ mang thai, máy hút sữa, sách 
tham khảo, quần áo cho phụ nữ mang thai, tai nghe cho phụ nữ mang thai, quần áo và phụ 
kiện quần áo, các sản phẩm làm đẹp), thức ăn đóng hộp, thức ăn cho động vật, đồ chơi và 
phụ kiện cho động vật; môi giới lao động, cung ứng lao động tạm thời và quản lý nguồn 
lao động; tư vấn quản lý kinh doanh, quảng cáo thương mại và thương hiệu. 
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(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ phát hành sách, báo, tạp chí phục vụ quảng cáo; 

quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo 
dịch vụ trò chơi trực tuyến từ máy tính kết nối mạng, phần mềm máy tính ghi sẵn, phần 
mềm điện thoại di động ghi sẵn, phần mềm trò chơi ghi sẵn; dịch vụ cung ứng lao động; 
mua bán hàng hóa trực tuyến như: va li, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác, nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, hàng gốm, hàng sứ, hàng thủy tinh, đồ điện gia dụng 
(cụ thể là ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước 
nóng lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, 
máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy 
khử độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, 
máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, 
nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện), đèn và bộ đèn điện, dụng cụ thể dục và thể 
thao, xe đạp và phụ tùng của xe đạp, sản phẩm quang học và chụp ảnh, băng, đĩa CD, 
DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, và đồ trang sức, 
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nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi và trò chơi, đồ uống không chứa cồn và đồ uống có cồn, rượu 
mạnh, rượu vang, bia, gạo, máy móc thiết bị điện, vật liệu điện, động cơ điện, dây điện và 
thiết bị khác dùng trong mạch điện (bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, 
phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống 
điện, hộ chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, 
bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết 
kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị y tế, vải, hàng may sẵn, giày dép, máy vi tính, thiết 
bị ngọai vi và phần mềm máy tính, thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông (cụ thể là tivi, 
phụ kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kĩ 
thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-cờ-rô, ổn 
áp, máy thu âm, tai nghe nhạc, điện thoại), ôtô và xe có động cơ khác; bỉm, tã, sữa, sản 
phẩm cho mẹ, sản phẩm cho bé, cụ thể là sữa, thực phẩm cho trẻ em, bỉm, tã, dầu gội, sữa 
tắm, kem chống hăm, đồ dùng trong phòng tắm (bao gồm bồn tắm nhỏ, bàn chải, tấm cọ 
lưng, khăn tắm, đồ chơi trong lúc tắm, đồ chơi cá heo, đồ chặn nước vào mắt, ca múc 
nước, đồ chơi), phụ kiện dùng để ăn và uống (bao gồm bình sữa và phụ kiện bình sữa, cốc, 
bát, thìa, dĩa), vật dụng để cắn răng và ti giả, yếm và khăn ăn, cây rửa bình bằng nhựa, túi 
giữ nhiệt, giá đựng cốc, phương tiện chế biến thức ăn và đồ uống (bao gồm máy nấu cháo, 
máy hâm sữa, máy đánh trứng, cối xay, máy xay), nước rửa bình sữa, xe tập đi, xe đạp, 
phụ kiện dùng để vận động, địu, ghế ngồi ô tô, xe đẩy, nôi, thảm trải sàn, chăn, đệm, ga 
gối, phụ kiện cho bé (bao gồm tấm lót mềm gối, miếng lót vệ sinh, đồ chơi màu sắc, tấm 
trải thảm), đồ dùng cho mẹ (bao gồm sữa dùng cho phụ nữ mang thai, máy hút sữa, sách 
tham khảo, quần áo cho phụ nữ mang thai, tai nghe cho phụ nữ mang thai, quần áo và phụ 
kiện quần áo, các sản phẩm làm đẹp)], thức ăn đóng hộp, thức ăn cho động vật, đồ chơi và 
phụ kiện cho động vật; môi giới lao động, cung ứng lao động tạm thời và quản lý nguồn 
lao động; tư vấn quản lý kinh doanh, quảng cáo thương mại và thương hiệu. 
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(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính ghi sẵn; phần mềm điện thoại di động ghi sẵn; phần mềm 
trò chơi ghi sẵn; đĩa từ tính và quang học.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ phát hành sách, báo, tạp chí phục vụ quảng cáo; 
quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo 
dịch vụ trò chơi trực tuyến từ máy tính kết nối mạng, phần mềm máy tính ghi sẵn, phần 
mềm điện thoại di động ghi sẵn, phần mềm trò chơi ghi sẵn; dịch vụ cung ứng lao động; 
mua bán hàng hóa trực tuyến như: va li, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác, nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, hàng gốm, hàng sứ, hàng thủy tinh, đồ điện gia dụng 
(cụ thể là ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước 
nóng lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, 
máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy 
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khử độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, 
máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, 
nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện), đèn và bộ đèn điện, dụng cụ thể dục và thể 
thao, xe đạp và phụ tùng của xe đạp, sản phẩm quang học và chụp ảnh, băng, đĩa CD, 
DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, và đồ trang sức, 
nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi và trò chơi, đồ uống không chứa cồn và đồ uống có cồn, rượu 
mạnh, rượu vang, bia, gạo, máy móc thiết bị điện, vật liệu điện, động cơ điện, dây điện và 
thiết bị khác dùng trong mạch điện (bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, 
phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống 
điện, hộ chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, 
bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết 
kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị y tế, vải, hàng may sẵn, giày dép, máy vi tính, thiết 
bị ngọai vi và phần mềm máy tính, thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông (cụ thể là tivi, 
phụ kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kĩ 
thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-cờ-rô, ổn 
áp, máy thu âm, tai nghe nhạc, điện thoại), ôtô và xe có động cơ khác; bỉm, tã, sữa, sản 
phẩm cho mẹ, sản phẩm cho bé [cụ thể là sữa, thực phẩm cho trẻ em, bỉm, tã, dầu gội, sữa 
tắm, kem chống hăm, đồ dùng trong phòng tắm (bao gồm bồn tắm nhỏ, bàn chải, tấm cọ 
lưng, khăn tắm, đồ chơi trong lúc tắm, đồ chơi cá heo, đồ chặn nước vào mắt, ca múc 
nước, đồ chơi), phụ kiện dùng để ăn và uống (bao gồm bình sữa và phụ kiện bình sữa, cốc, 
bát, thìa, dĩa), vật dụng để cắn răng và ti giả, yếm và khăn ăn, cây rửa bình bằng nhựa, túi 
giữ nhiệt, giá đựng cốc, phương tiện chế biến thức ăn và đồ uống (bao gồm máy nấu cháo, 
máy hâm sữa, máy đánh trứng, cối xay, máy xay), nước rửa bình sữa, xe tập đi, xe đạp, 
phụ kiện dùng để vận động, địu, ghế ngồi ô tô, xe đẩy, nôi, thảm trải sàn, chăn, đệm, ga 
gối, phụ kiện cho bé (bao gồm tấm lót mềm gối, miếng lót vệ sinh, đồ chơi màu sắc, tấm 
trải thảm), đồ dùng cho mẹ (bao gồm sữa dùng cho phụ nữ mang thai, máy hút sữa, sách 
tham khảo, quần áo cho phụ nữ mang thai, tai nghe cho phụ nữ mang thai, quần áo và phụ 
kiện quần áo, các sản phẩm làm đẹp), thức ăn đóng hộp, thức ăn cho động vật, đồ chơi và 
phụ kiện cho động vật; môi giới lao động, cung ứng lao động tạm thời và quản lý nguồn 
lao động; tư vấn quản lý kinh doanh, quảng cáo thương mại và thương hiệu. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, thông tin giải tí; dịch vụ trò chơi trực tuyến từ máy tính kết nối 
mạng. 

 

 
(210) 4-2016-33723 (220) 27.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 4.5.5; A2.1.23 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ phát 

triển người dùng MKO   (VN) 
Lô NV- B57, KĐT Trung Hòa Nhân 
Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội     

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính ghi sẵnl; phần mềm điện thoại di động ghi sẵn; phần mềm 

trò chơi ghi sẵn; đĩa từ tính và quang học.   
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Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ phát hành sách, báo, tạp chí phục vụ quảng cáo; 

quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo 

dịch vụ trò chơi trực tuyến từ máy tính kết nối mạng, phần mềm máy tính ghi sẵn, phần 

mềm điện thoại di động ghi sẵn, phần mềm trò chơi ghi sẵn; dịch vụ cung ứng lao động; 

mua bán hàng hóa trực tuyến như: va li, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác, nước hoa, 

hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, hàng gốm, hàng sứ, hàng thủy tinh, đồ điện gia dụng 

(cụ thể là ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước 

nóng lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, 

máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy 

khử độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, 

máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, 

nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện), đèn và bộ đèn điện, dụng cụ thể dục và thể 

thao, xe đạp và phụ tùng của xe đạp, sản phẩm quang học và chụp ảnh, băng, đĩa CD, 

DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, và đồ trang sức, 

nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi và trò chơi, đồ uống không chứa cồn và đồ uống có cồn, rượu 

mạnh, rượu vang, bia, gạo, máy móc thiết bị điện, vật liệu điện, động cơ điện, dây điện và 

thiết bị khác dùng trong mạch điện (bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, 

phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống 

điện, hộ chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, 

bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết 

kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị y tế, vải, hàng may sẵn, giày dép, máy vi tính, thiết 

bị ngọai vi và phần mềm máy tính, thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông (cụ thể là tivi, 

phụ kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kĩ 

thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-cờ-rô, ổn 

áp, máy thu âm, tai nghe nhạc, điện thoại), ôtô và xe có động cơ khác; bỉm, tã, sữa, sản 

phẩm cho mẹ, sản phẩm cho bé [cụ thể là sữa, thực phẩm cho trẻ em, bỉm, tã, dầu gội, sữa 

tắm, kem chống hăm, đồ dùng trong phòng tắm (bao gồm bồn tắm nhỏ, bàn chải, tấm cọ 

lưng, khăn tắm, đồ chơi trong lúc tắm, đồ chơi cá heo, đồ chặn nước vào mắt, ca múc 

nước, đồ chơi), phụ kiện dùng để ăn và uống (bao gồm bình sữa và phụ kiện bình sữa, cốc, 

bát, thìa, dĩa), vật dụng để cắn răng và ti giả, yếm và khăn ăn, cây rửa bình bằng nhựa, túi 

giữ nhiệt, giá đựng cốc, phương tiện chế biến thức ăn và đồ uống (bao gồm máy nấu cháo, 

máy hâm sữa, máy đánh trứng, cối xay, máy xay), nước rửa bình sữa, xe tập đi, xe đạp, 

phụ kiện dùng để vận động, địu, ghế ngồi ô tô, xe đẩy, nôi, thảm trải sàn, chăn, đệm, ga 

gối, phụ kiện cho bé (bao gồm tấm lót mềm gối, miếng lót vệ sinh, đồ chơi màu sắc, tấm 

trải thảm), đồ dùng cho mẹ (bao gồm sữa dùng cho phụ nữ mang thai, máy hút sữa, sách 

tham khảo, quần áo cho phụ nữ mang thai, tai nghe cho phụ nữ mang thai, quần áo và phụ 

kiện quần áo, các sản phẩm làm đẹp), thức ăn đóng hộp, thức ăn cho động vật, đồ chơi và 

phụ kiện cho động vật; môi giới lao động, cung ứng lao động tạm thời và quản lý nguồn 

lao động; tư vấn quản lý kinh doanh, quảng cáo thương mại và thương hiệu. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, thông tin giải trí; dịch vụ trò chơi trực tuyến từ máy tính kết 

nối mạng. 
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(210) 4-2016-33724 (220) 27.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 4.5.5; A2.1.23 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ phát 

triển người dùng MKO   (VN) 
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Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội     

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính ghi sẵn; phần mềm điện thoại di động ghi sẵn; phần mềm 

trò chơi ghi sẵn; đĩa từ tính và quang học.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ phát hành sách, báo, tạp chí phục vụ quảng cáo; 
quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo 
dịch vụ trò chơi trực tuyến từ máy tính kết nối mạng, phần mềm máy tính ghi sẵn, phần 
mềm điện thoại di động ghi sẵn, phần mềm trò chơi ghi sẵn; dịch vụ cung ứng lao động; 
mua bán hàng hóa trực tuyến như: va li, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác, nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, hàng gốm, hàng sứ, hàng thủy tinh, đồ điện gia dụng 
(cụ thể là ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước 
nóng lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, 
máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy 
khử độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, 
máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, 
nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện), đèn và bộ đèn điện, dụng cụ thể dục và thể 
thao, xe đạp và phụ tùng của xe đạp, sản phẩm quang học và chụp ảnh, băng, đĩa CD, 
DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, và đồ trang sức, 
nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi và trò chơi, đồ uống không chứa cồn và đồ uống có cồn, rượu 
mạnh, rượu vang, bia, gạo, máy móc thiết bị điện, vật liệu điện, động cơ điện, dây điện và 
thiết bị khác dùng trong mạch điện (bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, 
phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống 
điện, hộ chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, 
bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết 
kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị y tế, vải, hàng may sẵn, giày dép, máy vi tính, thiết 
bị ngọai vi và phần mềm máy tính, thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông (cụ thể là tivi, 
phụ kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kĩ 
thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-cờ-rô, ổn 
áp, máy thu âm, tai nghe nhạc, điện thoại), ôtô và xe có động cơ khác; bỉm, tã, sữa, sản 
phẩm cho mẹ, sản phẩm cho bé [cụ thể là sữa, thực phẩm cho trẻ em, bỉm, tã, dầu gội, sữa 
tắm, kem chống hăm, đồ dùng trong phòng tắm (bao gồm bồn tắm nhỏ, bàn chải, tấm cọ 
lưng, khăn tắm, đồ chơi trong lúc tắm, đồ chơi cá heo, đồ chặn nước vào mắt, ca múc 
nước, đồ chơi), phụ kiện dùng để ăn và uống (bao gồm bình sữa và phụ kiện bình sữa, cốc, 
bát, thìa, dĩa), vật dụng để cắn răng và ti giả, yếm và khăn ăn, cây rửa bình bằng nhựa, túi 
giữ nhiệt, giá đựng cốc, phương tiện chế biến thức ăn và đồ uống (bao gồm máy nấu cháo, 
máy hâm sữa, máy đánh trứng, cối xay, máy xay), nước rửa bình sữa, xe tập đi, xe đạp, 
phụ kiện dùng để vận động, địu, ghế ngồi ô tô, xe đẩy, nôi, thảm trải sàn, chăn, đệm, ga 
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gối, phụ kiện cho bé (bao gồm tấm lót mềm gối, miếng lót vệ sinh, đồ chơi màu sắc, tấm 
trải thảm), đồ dùng cho mẹ (bao gồm sữa dùng cho phụ nữ mang thai, máy hút sữa, sách 
tham khảo, quần áo cho phụ nữ mang thai, tai nghe cho phụ nữ mang thai, quần áo và phụ 
kiện quần áo, các sản phẩm làm đẹp), thức ăn đóng hộp, thức ăn cho động vật, đồ chơi và 
phụ kiện cho động vật; môi giới lao động, cung ứng lao động tạm thời và quản lý nguồn 
lao động; tư vấn quản lý kinh doanh, quảng cáo thương mại và thương hiệu. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, thông tin giải trí; dịch vụ trò chơi trực tuyến từ máy tính kết 
nối mạng. 

 

 
(210) 4-2016-33725 (220) 27.10.2016 
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(731) Công ty cổ phần dịch vụ phát 

triển người dùng MKO   (VN) 
Lô NV- B5 7, KĐT Trung Hòa Nhân 
Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính ghi sẵn; phần mềm điện thoại di động ghi sẵn; phần mÒn 

trò chơi ghi sẵn; đĩa từ tính và quang học. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ phát hành sách, báo, tạp chí phục vụ quảng cáo; 
quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo 
dịch vụ trò chơi trực tuyến từ máy tính kết nối mạng, phần mềm máy tính ghi sẵn, phần 
mềm điện thoại di động ghi sẵn, phần mềm trò chơi ghi sẵn; dịch vụ cung ứng lao động; 
mua bán hàng hóa trực tuyến như: va li, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác, nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, hàng gốm, hàng sứ, hàng thủy tinh, đồ điện gia dụng 
(cụ thể là ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước 
nóng lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, 
máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy 
khử độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, 
máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, 
nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện), đèn và bộ đèn điện, dụng cụ thể dục và thể 
thao, xe đạp và phụ tùng của xe đạp, sản phẩm quang học và chụp ảnh, băng, đĩa CD, 
DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, và đồ trang sức, 
nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi và trò chơi, đồ uống không chứa cồn và đồ uống có cồn, rượu 
mạnh, rượu vang, bia, gạo, máy móc thiết bị điện, vật liệu điện, động cơ điện, dây điện và 
thiết bị khác dùng trong mạch điện (bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, 
phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống 
điện, hộ chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, 
bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết 
kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị y tế, vải, hàng may sẵn, giày dép, máy vi tính, thiết 
bị ngọai vi và phần mềm máy tính, thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông (cụ thể là tivi, 
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phụ kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kĩ 
thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-cờ-rô, ổn 
áp, máy thu âm, tai nghe nhạc, điện thoại), ôtô và xe có động cơ khác; bỉm, tã, sữa, sản 
phẩm cho mẹ, sản phẩm cho bé [cụ thể là sữa, thực phẩm cho trẻ em, bỉm, tã, dầu gội, sữa 
tắm, kem chống hăm, đồ dùng trong phòng tắm (bao gồm bồn tắm nhỏ, bàn chải, tấm cọ 
lưng, khăn tắm, đồ chơi trong lúc tắm, đồ chơi cá heo, đồ chặn nước vào mắt, ca múc 
nước, đồ chơi), phụ kiện dùng để ăn và uống (bao gồm bình sữa và phụ kiện bình sữa, cốc, 
bát, thìa, dĩa), vật dụng để cắn răng và ti giả, yếm và khăn ăn, cây rửa bình bằng nhựa, túi 
giữ nhiệt, giá đựng cốc, phương tiện chế biến thức ăn và đồ uống (bao gồm máy nấu cháo, 
máy hâm sữa, máy đánh trứng, cối xay, máy xay), nước rửa bình sữa, xe tập đi, xe đạp, 
phụ kiện dùng để vận động, địu, ghế ngồi ô tô, xe đẩy, nôi, thảm trải sàn, chăn, đệm, ga 
gối, phụ kiện cho bé (bao gồm tấm lót mềm gối, miếng lót vệ sinh, đồ chơi màu sắc, tấm 
trải thảm), đồ dùng cho mẹ (bao gồm sữa dùng cho phụ nữ mang thai, máy hút sữa, sách 
tham khảo, quần áo cho phụ nữ mang thai, tai nghe cho phụ nữ mang thai, quần áo và phụ 
kiện quần áo, các sản phẩm làm đẹp), thức ăn đóng hộp, thức ăn cho động vật, đồ chơi và 
phụ kiện cho động vật; môi giới lao động, cung ứng lao động tạm thời và quản lý nguồn 
lao động; tư vấn quản lý kinh doanh, quảng cáo thương mại và thương hiệu. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, thông tin giải trí; dịch vụ trò chơi trực tuyến từ máy tính kết 
nối mạng. 

 

 
(210) 4-2016-33726 (220) 27.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 4.5.5; A2.1.23 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ phát 

triển người dùng MKO   (VN) 
Lô NV- B5 7, KĐT Trung Hòa Nhân 
Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính ghi sẵn; phần mềm điện thoại di động ghi sẵn; phần mÒn 

trò chơi ghi sẵn; đĩa từ tính và quang học.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ phát hành sách, báo, tạp chí phục vụ quảng cáo; 
quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo 
dịch vụ trò chơi trực tuyến từ máy tính kết nối mạng, phần mềm máy tính ghi sẵn, phần 
mềm điện thoại di động ghi sẵn, phần mềm trò chơi ghi sẵn; dịch vụ cung ứng lao động; 
mua bán hàng hóa trực tuyến như: va li, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác, nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, hàng gốm, hàng sứ, hàng thủy tinh, đồ điện gia dụng 
(cụ thể là ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước 
nóng lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, 
máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy 
khử độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, 
máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, 
nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện), đèn và bộ đèn điện, dụng cụ thể dục và thể 
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thao, xe đạp và phụ tùng của xe đạp, sản phẩm quang học và chụp ảnh, băng, đĩa CD, 
DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, và đồ trang sức, 
nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi và trò chơi, đồ uống không chứa cồn và đồ uống có cồn, rượu 
mạnh, rượu vang, bia, gạo, máy móc thiết bị điện, vật liệu điện, động cơ điện, dây điện và 
thiết bị khác dùng trong mạch điện (bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, 
phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống 
điện, hộ chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, 
bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết 
kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị y tế, vải, hàng may sẵn, giày dép, máy vi tính, thiết 
bị ngọai vi và phần mềm máy tính, thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông (cụ thể là tivi, 
phụ kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kĩ 
thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-cờ-rô, ổn 
áp, máy thu âm, tai nghe nhạc, điện thoại), ôtô và xe có động cơ khác; bỉm, tã, sữa, sản 
phẩm cho mẹ, sản phẩm cho bé [cụ thể là sữa, thực phẩm cho trẻ em, bỉm, tã, dầu gội, sữa 
tắm, kem chống hăm, đồ dùng trong phòng tắm (bao gồm bồn tắm nhỏ, bàn chải, tấm cọ 
lưng, khăn tắm, đồ chơi trong lúc tắm, đồ chơi cá heo, đồ chặn nước vào mắt, ca múc 
nước, đồ chơi), phụ kiện dùng để ăn và uống (bao gồm bình sữa và phụ kiện bình sữa, cốc, 
bát, thìa, dĩa), vật dụng để cắn răng và ti giả, yếm và khăn ăn, cây rửa bình bằng nhựa, túi 
giữ nhiệt, giá đựng cốc, phương tiện chế biến thức ăn và đồ uống (bao gồm máy nấu cháo, 
máy hâm sữa, máy đánh trứng, cối xay, máy xay), nước rửa bình sữa, xe tập đi, xe đạp, 
phụ kiện dùng để vận động, địu, ghế ngồi ô tô, xe đẩy, nôi, thảm trải sàn, chăn, đệm, ga 
gối, phụ kiện cho bé (bao gồm tấm lót mềm gối, miếng lót vệ sinh, đồ chơi màu sắc, tấm 
trải thảm), đồ dùng cho mẹ (bao gồm sữa dùng cho phụ nữ mang thai, máy hút sữa, sách 
tham khảo, quần áo cho phụ nữ mang thai, tai nghe cho phụ nữ mang thai, quần áo và phụ 
kiện quần áo, các sản phẩm làm đẹp)], thức ăn đóng hộp, thức ăn cho động vật, đồ chơi và 
phụ kiện cho động vật; môi giới lao động, cung ứng lao động tạm thời và quản lý nguồn 
lao động; tư vấn quản lý kinh doanh, quảng cáo thương mại và thương hiệu. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, thông tin giải trí; dịch vụ trò chơi trực tuyến từ máy tính kết 
nối mạng. 

 

 
(210) 4-2016-33804 (220) 27.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) BREVILLE PTY LTD   (AU) 

Suite 2, 170-180 Bourke Road, 
Alexandria, NSW, 2015 Australia  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị, thiết bị lắp đặt, đồ dùng và dụng cụ điện thuộc nhóm này, bao gồm: 

đầu nối điện thích hợp cho các thiết bị nhà bếp; phích cắm điện và bộ nối điện, đầu nối 
điện, dây điện, ổ cắm, công tắc, thiết bị đo thời gian, phích cắm an toàn, bảng công tắc 
điện và bảng phân phối điện; thiết bị và dụng cụ để cân, đo; thiết bị điều nhiệt và thiết bị 
chỉ báo nhiệt độ; đầu nối điện thích hợp cho các thiết bị nhà bếp; đầu nối cho dây điện 
thích hợp cho các thiết bị nhà bếp; đầu nối cho dây điện bao gồm một hoặc nhiều thiết bị 
điều nhiệt, thiết bị chỉ báo nhiệt độ và bộ điều khiển vận hành bằng tay; phích cắm và ổ 
cắm điện; thiết bị điều chỉnh điện; rơle điện; thiết bị để điều chỉnh ánh sáng; bộ điều 
khiển điện cho hệ thống chiếu sáng; thiết bị điều chỉnh ánh sáng; cáp nối điện; dây nối 
điện; ổ cắm kết nối điện; lõi cuộn kết nối cáp điện; dây nối (điện); dây nối cho thiết bị 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
891 

điện; ổ cắm điện di động (bảng điện); ổ kết nối điện; ổ cắm ngoài để kết nối điện; ổ cắm 
cung cấp điện; ổ cắm điện; ổ điện; ổ cắm phích điện; phích cắm, ổ cắm và các dụng cụ 
tiếp xúc khác (vật nối điện); ổ (điện); ổ cắm phích điện để sử dụng cho thiết bị điện gia 
dụng; chân cắm chuyển đổi điện; dụng cụ đo thời gian tự động để sử dụng với thiết bị làm 
đồ uống; dụng cụ đo thời gian tự động để sử dụng và thiết bị nấu ăn; dụng cụ đo thời gian 
tự động để sử dụng với ấm đun nước; dụng cụ đếm ngược thời gian; đồng hồ cát; thiết bị 
bấm giờ bằng điện; đồng hồ chuyển mạch điện; thiết bị bấm giờ điện tử; thiết bị đo thời 
gian có thể lập trình được; đồng hồ khởi động cho đèn đốt; thiết bị bấm giờ (thiết bị kiểm 
soát); đồng hồ cho thiết bị tự động; đồng hồ để chuyển mạch cho thiết bị điện tại thời 
điểm được lập trình trước; đồng hồ vạn năng; đồng hồ đo nước; thiết bị chỉ báo nhiệt độ; 
thiết bị điều nhiệt; dây và cáp điện; thiết bị và dụng cụ cân bao gồm cân sức khỏe; nhiệt 
kế kỹ thuật số không dùng cho mục đích y tế; cân thức ăn; cân nhà bếp; phần mềm máy 
tính; phần mềm máy tính bao gồm phần mềm máy tính để tải, truyền, nhận, chỉnh sửa, 
trích xuất, mã hóa, giải mã, mở, lưu trữ và sắp xếp dữ liệu bao gồm dữ liệu âm thanh và 
hình ảnh; tải phần mềm có thể tải xuống được để truy cập vào cơ sở dữ liệu công thức, 
trang web và các sản phẩm trên internet thuộc nhóm này; ứng dụng và ứng dụng kỹ thuật 
số có thể tải xuống được; bản tin điện tử; tạp chí điện tử; xuất bản phầm điện tử; xuất bản 
phẩm điện tử (có thể tải xuống được); xuất bản phẩm điện tử bao gồm những xuất bản 
phẩm được bán và phân phối trực tuyến; xuất bản phẩm có thể đọc được trên máy vi tính; 
xuất bản phẩm có thể đọc được trên máy; xuất bản phẩm được tải xuống dưới dạng điện 
tử từ internet; chương trình máy vi tính bao gồm chương trình máy vi tính tương tác; thiết 
bị truyền thông ghi sẵn, bao gồm video; bộ phận, phụ tùng, linh kiện và phụ kiện cho các 
sản phẩm nêu trên.  

 
Nhóm 11: Thiết bị lắp đặt, đồ dùng, dụng cụ và đồ trang bị nấu ăn và dùng trong nhà bếp, 
để sưởi ấm, làm mát, sấy khô, tạo hơi nước, nấu ăn, thắp sáng, làm lạnh, thông gió và cấp 
nước thuộc nhóm này, bao gồm: thiết bị pha cà phê và cà phê espresso dùng điện, thiết bị 
rang và ủ cà phê, thiết bị làm đồ ăn nhanh dùng điện, dụng cụ ép bánh xăng-đuých dùng 
điện, lò nướng bánh xăng-đuých, lò nướng bánh điện, lò nướng điện, bếp lò, lò nấu nướng 
dùng điện, máy nướng, máy làm bánh mỳ tự động, máy làm bánh, nồi cơm điện, nồi hầm 
dùng điện, nồi áp suất dùng điện, chảo điện, chảo nấu áp suất dùng điện, chảo rán dùng 
điện, thiết bị để rán bao gồm chảo rán sâu lòng, ấm đun nước dùng điện, bình đựng đồ 
uống dùng điện, bình điện dùng để nấu ăn, thiết bị cung cấp nước nóng tức thời, thiết bị 
làm nóng nước, máy lọc nước, dụng cụ nấu ăn dùng điện, nồi hấp thức ăn dùng điện; bếp 
nướng bánh jaffle; máy làm bánh quế dùng điện và khuôn bánh quế dùng điện; dụng cụ 
làm bánh ngọt; nồi luộc trứng; dụng cụ làm món tráng miệng đông lạnh; máy làm kem; 
phễu làm bỏng ngô dùng điện; thiết bị làm lạnh rượu; vỉ nướng thức ăn nhỏ; vỉ nướng lớn 
và vỉ nướng (quay) cả con dùng điện có thể mang đi được; chảo sâu lòng, chảo rán đế 
bằng và vỉ nướng bánh (tất cả dùng điện); máy pha cà phê dùng điện bao gồm máy pha cà 
phê hơi (espresso) và máy pha cà phê sữa (cappuccino); máy pha, ấm, bình và bộ lọc cà 
phê hơi (espresso); thiết bị tạo bọt cho sữa dùng điện; máy pha trà dùng điện; thiết bị 
chăm sóc tóc thuộc nhóm này, bao gồm máy sấy tóc; thiết bị khuếch tán dầu thơm; hộp 
chứa dùng để lọc nước trong bán là hơi nước; thiết bị tạo hơi nước bao gồm bàn ủi hơi 
nước, máy tạo hơi nước và thiết bị phun nước làm phẳng vải; chăn điện thuộc nhóm này; 
bồn tắm khoáng mát xa chân; thiết bị để chế biến thực phẩm và thiết bị nhà bếp dùng điện 
thuộc nhóm này; thiết bị để chiếu sáng dùng trong nhà bếp; bóng đèn; thiết bị khuếch tán 
là bộ phận của thiết bị chiếu sáng; thiết bị khuếch tán là bộ phận của hệ thống chiếu sáng; 
thiết bị điện để chiếu sáng; thiết bị điện chiếu sáng trong nhà; hệ thống ánh sáng điện 
trong nhà; thiết bị chiếu sáng dùng điện; phụ kiện chiếu sáng dùng điện; hệ thống chiếu 
sáng dùng điện; hệ thống chiếu sáng dùng điện cho nội thất; thiết bị điện để chiếu sáng; 
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dụng cụ điện để chiếu sáng; hệ thống điện để chiếu sáng; đèn điện để chiếu sáng trong 
nhà; thiết bị chiếu sáng cố định bằng điện; thiết bị lọc cho thiết bị chiếu sáng; thiết bị lọc 
cho dụng cụ chiếu sáng; thiết bị lọc để sử dụng với thiết bị chiếu sáng; thiết bị điện chiếu 
sáng cố định trong nhà; thiết bị chiếu sáng cố định trong nhà bằng huỳnh quang; phụ kiện 
chiếu sáng trong nhà bằng huỳnh quang; hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống chiếu sáng; 
thiết bị và hệ thống chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng như là bộ phận không tách rời của đồ 
đạc nhà bếp; thiết bị chiếu sáng tích hợp với nguồn điện; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi 
ốt phát quang (LED); bộ phận chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng để sử 
dụng trong gia đình; bóng chiếu sáng; thanh chiếu sáng; ống chiếu sáng; bộ thiết bị chiếu 
sáng; thiết làm nóng dùng điện; thiết bị làm lạnh không khí; thiết bị phân phối không khí 
để làm mát tòa nhà; thiết bị xử lý (làm mát) không khí; hệ thống và thiết bị làm mát; hệ 
thống và máy làm mát; hệ thống giàn lạnh để làm đông lạnh sâu; hệ thống giàn lạnh để 
làm đông lạnh; hệ thống làm lạnh để giữa lạnh; hộp mát dùng điện; thiết bị làm mát dùng 
điện; quạt làm mát dùng điện; quạt điện dùng cho cá nhân; quạt điện để thông gió; quạt 
điện là bộ phận của hệ thống điều hòa không khí trong gia đình; quạt điều hòa không khí; 
thiết bị điều hòa không khí; thiết bị điều hòa không khí để sử dụng trong chế biến thực 
phẩm; hệ thống điều hòa không khí; hệ thống điều hòa không khí để sử dụng trong chế 
biến thực phẩm; thiết bị cuộn cảm không khí (điều hòa không khí); máy hút (thông gió 
hoặc điều hòa không khí); thiết bị điện gia dụng để làm mát thực phẩm; hệ thống làm 
mát; hệ thống làm mát nước uống; hệ thống để làm mát không khí; thiết bị làm mát chai; 
thiết bị làm mát chất lỏng; máy làm mát sữa; máy làm mát nước; thiết bị làm mát nước; 
máy đông lạnh sâu; tủ lạnh; tủ lạnh dùng cho thực phẩm; hệ thống kết hợp tủ lạnh và tủ 
đông; tủ lạnh gia đình; tủ lạnh dùng điện; tấm sưởi điện; tấm sưởi để nấu nướng; bếp lò vi 
sóng; lò vi sóng (thiết bị nấu); lò vi sóng dùng trong gia đình; bộ phận, phụ tùng, linh kiện 
và phụ kiện cho các sản phẩm nêu trên.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa đựng dùng trong gia đình, không làm bằng kim loại quý; 
lược, bọt biển, bàn chải; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay thuộc nhóm này; dụng cụ 
nấu ăn thuộc nhóm này; bàn chải đánh răng chạy điện; muỗng múc kem; dụng cụ trộn 
không dùng điện; ấm đun nước không dùng điện; bình giữ nhiệt; dụng cụ ép tỏi; đồ chứa 
đựng dùng cho nhà bếp; thớt để cắt; thớt để chặt dùng cho nhà bếp; đồ đựng cho mục đích 
gia dụng; chảo nấu nước xốt và chảo rán, bình và tất cả các dụng cụ và đồ chứa đựng dùng 
trong nhà bếp khác thuộc nhóm này; thiết bị pha cà phê không dùng điện; bình đựng sữa; 
bộ phận, phụ tùng, linh kiện và phụ kiện cho các sản phẩm nêu trên.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, bán buôn liên quan đến thiết bị điện, thiết bị và dụng cụ nấu ăn, 
thiết bị và dụng cụ nhà bếp, thiết bị sưởi ấm, làm lạnh, sấy khô, tạo hơi nước, thắp sáng, 
đông lạnh, thông gió và cấp nước, dụng cụ và đồ chứa đựng trong gia đình, dụng cụ làm 
sạch và dụng cụ nấu nướng; quảng cáo, thúc đẩy bán hàng, marketing, quảng bá và kinh 
doanh; lập kế hoạch và lập các chương trình cho khách hàng trung thành, trao thưởng, tri 
ân và ưu đãi khách hàng nhằm mục đích kinh doanh; tổ chức, điều hành, giám sát, quản lý 
và quản trị các chương trình khách hàng trung thành và tri ân khách hàng nhằm mục đích 
kinh doanh; dịch vụ tổ chúc và quản lý việc cung cấp các lợi ích có liên quan đến các 
chương trình khách hàng trung thành, trao thưởng, tri ân và ưu đãi khách hàng; điều hành 
và quản lý các chương trình marketing khách hàng trung thành, các chương trình bán 
hàng khác, và các chương trình khuyến mãi đối với khách hàng trung thành, các chương 
trình trao thưởng, tri ân và ưu đãi khách hàng; dịch vụ cung cấp chương trình giảm giá, 
phiếu quà tặng hoặc sử dụng sản phẩm/dịch vụ miễn phí; dịch vụ cung cấp các chương 
trình khuyến mãi ưu đãi; dịch vụ tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ, thông tin và cố vấn liên quan đến 
các dịch vụ nêu trên.  
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Nhóm 41: Xuất bản; xuất bản điện tử; sắp xếp và tiến hành đào tạo; dạy nấu ăn, sắp xếp 

và tiến hành chương trình phát triển chuyên môn; dịch vụ giảng dạy; dịch vụ thông tin 

(bao gồm dịch vụ thông tin trực tuyến) liên quan đến các hoạt động giáo dục, giải trí, tiêu 

khiển hoặc văn hóa; khảo thí giáo dục; khóa đào tạo từ xa; dịch vụ giáo dục; dịch vụ cố 

vấn thuộc nhóm này; tổ chức các cuộc thi giáo dục và/hoặc giải trí; xuất bản   thông tin 

trên internet; thực hiện các hội nghị và hội thảo giáo dục; cung cấp xuất bản phẩm điện tử 

(không tải xuống được); dịch vụ xuất bản tạp chí hoặc nhật ký trực tuyến (nhật ký trực 

tuyến (nhật ký web)); dịch vụ giải trí liên quan đến nấu ăn và nghệ thuật nấu ăn; dịch vụ 

giáo dục, hướng dẫn, giảng dạy và đào tạo; dịch vụ giao dịch, hướng dẫn, giảng dạy và 

đào tạo liên quan đến nấu ăn và nghệ thuật nấu ăn; hướng dẫn nấu ăn; sản xuất các 

chương trình và nội dung; sản xuất nội dụng giải trí và giáo dục và phân phối các chương 

trình truyền hình, phim, giải trí giáo dục và giải trí; dịch vụ tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ, thông 

tin và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên.  
 

 
(210) 4-2016-33886 (220) 27.10.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) MHM HEALTHCARE LIMITED  (HK) 

Flat/Rm 20B-M, 20/F., YHC Tower, 1 

Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, KL, 

Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất dính dùng cho mục đích mỹ phẩm; sữa hạnh nhân dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; chế phẩm lô hội dùng cho mục đích mỹ phẩm; hương liệu [tinh dầu]; dầu thơm 

không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mặt nạ làm đẹp; tinh dầu 

thanh yên; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng khử mùi; 

xà phòng khử trùng/tẩy uế; tinh dầu; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm 

trang điểm; phấn trang điểm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; dầu dùng cho 

mục đích mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm làm thon gọn người; dầu gội đầu; xà 

phòng; chế phẩm làm rám nắng [mỹ phẩm]; chế phẩm vệ sinh thân thể; hình trang trí bóc 

dính được dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm tắm gội, không dùng cho mục đích y 

tế; phấn làm trắng [mỹ phẩm]; mỹ phẩm dùng cho động vật; chất khử mùi dùng cho người 

hoặc động vật; dầu gội dùng cho vật nuôi trong nhà, không chứa dược chất; chất khử mùi 

dùng cho vật nuôi trong nhà; chế phẩm đánh răng; nước xức tóc; chế phẩm chăm sóc 

động vật, cụ thể là chế phẩm chăm sóc da, lông/bộ lông, mắt, tai cho động vật [mỹ phẩm 

dùng cho động vật]; chất thơm tự nhiên dùng cho động vật nhằm mục đích làm sạch hoặc 

khử mùi; dầu gội chứa hương liệu dùng cho động vật, không dùng cho mục đích y tế và vệ 

sinh y tế; chế phẩm làm sạch dùng cho động vật (không chứa dược chất), không dùng cho 

mục đích y tế và vệ sinh y tế; mỹ phẩm dùng cho động vật (không chứa dược chất); chế 

phẩm làm sạch răng dùng cho động vật, không dùng cho mục đích y tế và vệ sinh y tế; 

chế phẩm súc miệng, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi 

thở; tinh dầu oải hương; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi; mỹ phẩm dùng cho lông 

mày; chế phẩm mỹ phẩm dùng chăm sóc da; chế phẩm làm sạch.  
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(210) 4-2016-33894 (220) 27.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần BIDGROUP  
(VN) 
D2, lô C, D11 khu ĐTM Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị cung cấp các sản phẩm: thịt đã qua chế biến, thủy hải sản, gạo, 

trái cây và rau củ đã qua chế biến, thực phẩm đông lạnh, bánh kẹo, gia vị, nước giải khát, 
nước ngọt, rượu, hóa phẩm, túi xách, ti vi, máy vi tính, bàn ghế, xoong nồi, chảo, ấm, loa, 
tai nghe, đồ dùng thể thao, đồ chơi; dịch vụ mua bán: quần áo, giày dép, mỹ phẩm, đồ ăn, 
thức uống, đồ điện gia dụng; dịch vụ quảng cáo. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ định giá bất 
động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ quản lý 
nhà ở kiểu căn hộ.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình nhà ở, trung tâm thương mại, trường học, 
bệnh viện; sửa chữa, lắp đặt, bảo dưỡng các hệ thống điều hòa, hệ thống báo cháy, hệ 
thống thang máy, điện, nước cho các công trình xây dựng, dịch vụ giặt là; dịch vụ làm 
sạch nhà cửa, văn phòng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá; dịch vụ đưa đón học sinh; dịch vụ chuyển nhà.  

 
Nhóm 41: Trường mầm non; dịch vụ đào tạo; dịch vụ vui chơi giải trí; trung tâm thể dục 
thể thao. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê; dịch vụ khu nghỉ dưỡng (resort).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ phòng khám; dịch vụ spa; thẩm mỹ viện; 
chăm sóc vườn hoa, khuôn viên. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ; dịch vụ an ninh. 

 

 
(210) 4-2016-33907 (220) 28.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH KURAKURA  (VN) 
X1-2201 tòa nhà Sunrise City North, Số 
27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); phụ kiện thời trang: cầu vai 
áo.  

 

Nhóm 35: Mua bán; quần áo; giày dép; phụ kiện thời trang.  
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(210) 4-2016-34005 (220) 28.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.1; A26.4.24; A25.7.6; A25.7.7 
(731) CHOOSE NANOTECH CORP.  (TW) 

9F.-1, No.3, Zhongshan Rd., Beitou 
Dist., Taipei City 112, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Tác nhân xử lý bề mặt kim loại; hóa chất ngăn ngừa vết màu trên vải; tác nhân 

hóa học hoạt động bề mặt; tác nhân xử lý bề mặt cho chất dẻo; hóa chất dùng trong ngành 
công nghiệp chất dẻo; hóa chất công nghiệp); hóa chất làm sáng màu cho mục đích công 
nghiệp; chất ngăn nước đóng cặn; hóa chất chống thấm nước cho da thuộc; chất chống 
thấm nước dùng trong ngành dệt.  

 
Nhóm 02: Sơn; lớp men dùng để vẽ tranh; véc ni; sơn cho đồ gốm; sơn phủ chống gỉ; sơn 
phủ chống thấm nước; sơn chống gỉ; chất phủ trong suốt bảo vệ cho xe cộ [sơn]. 

 
Nhóm 03: Chất tẩy rửa cho mục đích gia dụng; sáp đánh bóng ô tô; chế phẩm đánh bóng 
kim loại; chất lỏng làm sạch kính chắn gió; chế phẩm chống bám nước mưa cho mục đích 
gia dụng; chế phẩm chống bám nước mưa cho ô tô và xe máy; chế phẩm làm sáng bóng 
[chất làm bóng]; chế phẩm làm bóng đồ đạc; chế phẩm làm bóng sàn nhà, nền nhà.  

 
Nhóm 35: Cửa hàng bách hóa bán lẻ các sản phẩm hóa chất và tác nhân hoạt động bề mặt; 
siêu thị bán lẻ các sản phẩm hóa chất và tác nhân hoạt động bề mặt, cửa hàng tiện lợi bán 
lẻ các sản phẩm hóa chất và tác nhân hoạt động bề mặt; đặt hàng qua thư; bán hàng trực 
tuyến bán lẻ các sản phẩm hóa chất và tác nhân hoạt động bề mặt; cung cấp tư vấn và 
thông tin thương mại cho người tiêu dùng [cửa hàng tư vấn tiêu dùng]; cửa hàng bách hóa 
tổng hợp bán lẻ các sản phẩm hóa chất và tác nhân hoạt động bề mặt; bán lẻ và bán buôn 
vật liệu hóa chất; bán lẻ và bán buôn các sản phẩm hóa chất.  

 
Nhóm 37: Đánh véc ni; xử lý chống gỉ, bảo dưỡng xe cộ; xử lý chống gỉ cho xe cộ; đánh 
bóng xe cộ; bảo dưỡng và sửa chữa tàu thuyền; bảo dưỡng và sửa chữa máy bay; bảo 
dưỡng xe có động cơ; rửa ô tô.  

 

 
(210) 4-2016-34246 (220) 31.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.10 
(591) Trắng, hồng 
(731) Công ty cổ phần Cơ điện lạnh 

Toàn Phát  (VN) 
Số 11 ngõ Thịnh Hào 1, đường Tôn Đức 
Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện), thiết bị và linh kiện 
điện lạnh, thiết vị và linh kiện cơ điện lạnh, thiết bị và phụ tùng máy dệt, thiết bị và phụ 
tùng máy may, thiết bị và phụ tùng máy da giày.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điều 
hòa không khí; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt, sửa chữa, bảo 
dưỡng máy và thiết bị văn phòng.  

 
Nhóm 39: Vận tải bằng tàu thuyền; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa); môi giới vận 
tải (gửi hàng hóa); hoạt động cứu hộ vận tải; vận tải bằng taxi; thông tin về lĩnh vực vận 
tải.  

 

 
(210) 4-2016-34303 (220) 31.10.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.15; 1.15.5; 3.2.13 
(591) Đen, trắng, đỏ tươi, xanh lam 
(731) Công ty cổ phần dầu khí 

TVCOM Việt Nam  (VN) 
Số 17, ngõ 335/2, đường Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dầu công nghiệp, mỡ công nghiệp; mua bán dầu nhiên liệu; mua bán 

dầu để bôi trơn, mỡ để bôi trơn, dầu nhờn, dầu bôi trơn dùng cho ô tô, dầu bôi trơn dùng 
cho xe máy; mua bán các sản phẩm dẫn xuất từ dầu mỏ dùng trong công nghiệp và ô tô, 
cụ thể là nhiên liệu, dầu và chất bôi trơn động cơ.  

 

 
(210) 4-2016-34344 (220) 01.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A7.1.11; 5.7.1; 2.3.1; 26.1.1 
(591) Vàng nhạt, xanh lá, xám, nâu nhạt, nâu 

đậm, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Tín Phát  
(VN) 
Thôn Gan Thi, xã Gia Lâm, huyện Lâm 
Hà, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè). 
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(210) 4-2016-34349 (220) 01.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) LAKSHMI MACHINE WORKS 

LIMITED  (IN) 
Perianaickenpalayam, Coimbatore - 
641020, Tamilnadu, India 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Phụ tùng của máy dệt; phụ tùng thay thế cho máy dệt; bộ phận cấu thành máy 

dệt; bộ phận của máy dệt; máy, cụ thể là máy xử lý vải dệt, máy may, người máy dùng 
trong công nghiệp (máy móc) và máy công cụ bao gồm cả máy dệt kéo sợi và máy công 
cụ điều khiển bằng máy tính. 

 

 
(210) 4-2016-34362 (220) 01.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tân á  (VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn tường; chất pha loãng cho sơn; chế phẩm kết dính cho sơn; thuốc màu; véc 

ni; thuốc nhuộm. 
 

Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox, ống dẫn nước bằng kim loại; van của ống dẫn nước 
bằng kim loại; vòng đệm của van ống dẫn nước bằng kim loại, đai ốc bằng kim loại; ống 
dẫn chịu áp bằng kim loại; khuôn kim loại. 

 
Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm nước chạy điện; máy bơm cao áp, máy bơm chân không; 
máy dập khuôn; van xả (bộ phận của máy). 

 
Nhóm 11: Thiết bị và máy móc để tinh lọc nước, thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng 
mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng); vòi hoa sen; hệ thống và thiết bị 
vệ sinh; chậu rửa mặt (thiết bị vệ sinh, không dùng để chứa nước). 

 

Nhóm 19: ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa cứng như khớp nối, 
đầu nối ống bằng nhựa cứng; van ống dẫn nước, không bằng kim loại hoặc chất dẻo; ống 
cứng dẫn nước, không bằng kim loại; khung cửa, không bằng kim loại; tấm cửa, không 
bằng kim loại; khung nhà, không bằng kim loại cho công trình xây dựng. 

 

Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa, phụ kiện gương phòng tắm; giá để gương; giá rửa 
mặt (đồ đạc); giá kệ phòng tắm; van ống dẫn nước bằng chất dẻo. 
 

Nhóm 21: Bộ phụ kiện bằng inox bao gồm giá treo khăn tắm; thanh vắt khăn mặt; khay 
đựng xà phòng; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; dụng cụ cho mục đích gia 
dụng; cốc bằng nhựa. 
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Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm sơn tường, chất 
pha loãng cho sản, chế phẩm kết dính cho sơn, thuốc màu, véc ni, thuốc nhuộm, bồn chứa 
nước bằng inox, ống dẫn nước bằng kim loại, van của ống dẫn nước bằng kim loại, vòng 
đệm của van ống dẫn nước bằng kim loại, đai ốc bằng kim loại, ống dẫn chịu áp lực bằng 
kim loại, khung kim loại, máy bơm, máy bơm nước chạy điện, máy bơm cao áp, máy bơm 
chân không, máy dập khuôn, van xả (bộ phận của máy), thiết bị và máy móc để tinh lọc 
nước, thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi 
ấm, đốt nóng), vòi hoa sen, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chậu rửa mặt (thiết bị vệ sinh, 
không dùng để chứa nước), ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa cứng 
như khớp nối, đầu nối ống bằng nhựa cứng, van ống dẫn nước, không bằng kim loại hoặc 
chất dẻo, ống cứng dẫn nước, không bằng kim loại, khung cửa, không bằng kim loại, tấm 
cửa, không bằng kim loại, khung nhà không bằng kim loại cho công trình xây dựng, bồn 
chứa nước bằng nhựa, phụ kiện gương phòng tắm, giá để gương, giá rửa mặt (đồ đạc) giá 
kệ phòng tắm, van ống dẫn nước bằng chất dẻo, bộ phụ kiện bằng inox bao gồm giá treo 
khăn tắm, thanh vắt khăn mặt, khay đựng xà phòng, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và 
nhà bếp, dụng cụ cho mục đích gia dụng, cốc bằng nhựa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sơn 
tường, chất pha loãng cho sơn, chế phẩm kết dính cho sơn, thuốc màu, véc ni, thuốc 
nhuộm, bồn chứa nước bằng inox, ống dẫn nước bằng kim loại, van của ống dẫn nước 
bằng kim loại, vòng đệm của van ống dẫn nước bằng kim loại, đai ốc bằng kim loại, ống 
dẫn chịu áp lực bằng kim loại, khuôn kim loại, máy bơm, máy bơm nước chạy điện, máy 
bơm cao áp, máy bơm chân không, máy dập khuôn, van xả, thiết bị và máy móc để tinh 
lọc nước, thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời 
(sưởi ấm, đốt nóng), vòi hoa sen, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chậu rửa mặt (thiết bị vệ 
sinh, không dùng để chứa nước), ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa 
cứng như khớp nối, đầu nối ống bằng nhựa cứng, van ống dẫn nước, không bằng kim loại 
hoặc chất dẻo, ống cứng dẫn nước, không bằng kim loại, khung cửa, không bằng kim loại, 
tấm cửa, không bằng kim loại, khung nhà không bằng kim loại cho công trình xây dựng, 
bồn chứa nước bằng nhựa, phụ kiện gương phòng tắm, giá để gương, giá rửa mặt (đồ đạc) 
giá kệ phòng tắm, van ống dẫn nước bằng chất dẻo, bộ phụ kiện bằng inox bao gồm giá 
treo khăn tắm, thanh vắt khăn mặt, khay đựng xà phòng, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng 
và nhà bếp, dụng cụ cho mục đích gia dụng, cốc bằng nhựa; xúc tiến thương mại; quản lý 
thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; tư vấn tổ chức và điều hành 
kinh doanh; nghiên cứu thị trường. 

 

 
(210) 4-2016-34363 (220) 01.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tân á  (VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn tường; chất pha loãng cho sơn; chế phẩm kết dính cho sơn; thuốc màu; véc 

ni; thuốc nhuộm. 
 

Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox, ống dẫn nước bằng kim loại; van của ống dẫn nước 
bằng kim loại; vòng đệm của van ống dẫn nước bằng kim loại, đai ốc bằng kim loại; ống 
dẫn chịu áp bằng kim loại; khuôn kim loại. 
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Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm nước chạy điện; máy bơm cao áp, máy bơm chân không; 
máy dập khuôn; van xả. 

 
Nhóm 11: Thiết bị và máy móc để tinh lọc nước, thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng 
mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng); vòi hoa sen; hệ thống và thiết bị 
vệ sinh; chậu rửa mặt (thiết bị vệ sinh, không dùng để chứa nước). 

 

Nhóm 19: ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa cứng như khớp nối, 
đầu nối ống bằng nhựa cứng; van ống dẫn nước, không bằng kim loại hoặc chất dẻo; ống 
cứng dẫn nước, không bằng kim loại; khung cửa, không bằng kim loại; tấm cửa, không 
bằng kim loại; khung nhà, không bằng kim loại cho công trình xây dựng. 

 
Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa, phụ kiện gương phòng tắm; giá để gương; giá rửa 
mặt (đồ đạc); giá kệ phòng tắm; van ống dẫn nước bằng chất dẻo. 

 
Nhóm 21: Bộ phụ kiện bằng inox bao gồm giá treo khăn tắm; thanh vắt khăn mặt; khay 
đựng xà phòng; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; dụng cụ cho mục đích gia 
dụng; cốc bằng nhựa. 

 
 Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm sơn tường, chất 
pha loãng cho sơn, chế phẩm kết dính cho sơn, thuốc màu, véc ni, thuốc nhuộm, bồn chứa 
nước bằng inox, ống dẫn nước bằng kim loại, van của ống dẫn nước bằng kim loại, vòng 
đệm của van ống dẫn nước bằng kim loại, đai ốc bằng kim loại, ống dẫn chịu áp lực bằng 
kim loại, khuôn kim loại, máy bơm, máy bơm nước chạy điện, máy bơm cao áp, máy bơm 
chân không, máy dập khuôn, van xả (bộ phận của máy), thiết bị và máy móc để tinh lọc 
nước, thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi 
ấm, đốt nóng), vòi hoa sen, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chậu rửa mặt (thiết bị vệ sinh, 
không dùng để chứa nước), ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa cứng 
như khớp nối, đầu nối ống bằng nhựa cứng, van ống dẫn nước, không bằng kim loại hoặc 
chất dẻo, ống cứng dẫn nước không bằng kim loại, khung cửa, không bằng kim loại, tấm 
cửa, không bằng kim loại, khung nhà không bằng kim loại cho công trình xây dựng, bồn 
chứa nước bằng nhựa, phụ kiện gương phòng tắm, giá để gương, giá rửa mặt (đồ đạc) giá 
kệ phòng tắm, van ống dẫn nước bằng chất dẻo, bộ phụ kiện bằng inox bao gồm giá treo 
khăn tắm, thanh vắt khăn mặt, khay đựng xà phòng, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và 
nhà bếp, dụng cụ cho mục đích gia dụng, cốc bằng nhựa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sơn 
tường, chất pha loãng cho sơn, chế phẩm kết dính cho sơn, thuốc màu, véc ni, thuốc 
nhuộm, bồn chứa nước bằng inox, ống dẫn nước bằng kim loại, van của ống dẫn nước 
bằng kim loại, vòng đệm của van ống dẫn nước bằng kim loại, đai ốc bằng kim loại, ống 
dẫn chịu áp lực bằng kim loại, khuôn kim loại, máy bơm, máy bơm nước chạy điện, máy 
bơm cao áp, máy bơm chân không, máy dập khuôn, van xả, thiết bị và máy móc để tinh 
lọc nước, thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời 
(sưởi ấm, đốt nóng), vòi hoa sen, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chậu rửa mặt (thiết bị vệ 
sinh, không dùng để chứa nước), ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa 
cứng như khớp nối, đầu nối ống bằng nhựa cứng, van ống dẫn nước, không bằng kim loại 
hoặc chất dẻo, ống cứng dẫn nước, không bằng kim loại, khung cửa, không bằng kim loại, 
tấm cửa, không bằng kim loại, khung nhà không bằng kim loại cho công trình xây dựng, 
bồn chứa nước bằng nhựa, phụ kiện gương phòng tắm, giá để gương, giá rửa mặt (đồ đạc) 
giá kệ phòng tắm, van ống dẫn nước bằng chất dẻo, bộ phụ kiện bằng inox bao gồm giá 
treo khăn tắm, thanh vắt khăn mặt, khay đựng xà phòng, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng 
và nhà bếp, dụng cụ cho mục đích gia dụng, cốc bằng nhựa; xúc tiến thương mại; quản lý 
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thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; tư vấn tổ chức và điều hành 
kinh doanh; nghiên cứu thị trường. 

 

 
(210) 4-2016-34364 (220) 01.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.4; 26.4.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tân á  (VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn tường; chất pha loãng cho sơn; chế phẩm kết dính cho sơn; thuốc màu; véc 

ni; thuốc nhuộm. 
 

Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox, ống dẫn nước bằng kim loại; van của ống dẫn nước 
bằng kim loại; vòng đệm của van ống dẫn nước bằng kim loại, đai ốc bằng kim loại; ống 
dẫn chịu áp bằng kim loại; khuôn kim loại. 

 
Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm nước chạy điện; máy bơm cao áp, máy bơm chân không; 
máy dập khuôn; van xả (bộ phận của máy).  

 
Nhóm 11: Thiết bị và máy móc để tinh lọc nước. thìết bị đun nóng nước bằng năng lượng 
mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng); vòi hoa sen; hệ thống và thiết bị 
vệ sinh; chậu rửa mặt (thiết bị vệ sinh, không dùng để ch−aa nước). 

 

Nhóm 19: ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa cứng như khớp nối, 
đầu nối ống bằng nhựa cứng; van ống dẫn nước, không bằng kim loại hoặc chất dẻo; ống 
cứng dẫn nước, không bằng kim loại; khung cửa, không bằng kim loại; tấm cửa, không 
bằng kim loại; khung nhà, không bằng kim loại cho công trình xây dựng. 

 
Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa, phụ kiện gương phòng tắm; giá để gương; giá rửa 
mặt (đồ đạc); giá kệ phòng tắm; van ống dẫn nước bằng chất dẻo. 

 
Nhóm 21: Bộ phụ kiện bằng inox bao gồm giá treo khăn tắm; thanh vắt khăn mặt; khay 
đựng xà phòng; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; dụng cụ cho mục đích gia 
dụng; cốc bằng nhựa. 

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm sơn tường, chất 
pha loãng cho sơn, chế phẩm kết dính cho sơn, thuốc màu, véc ni, thuốc nhuộm, bồn chứa 
nước bằng inox, ống dẫn nước bằng kim loại, van của ống dẫn nước bằng kim loại, vòng 
đệm của van ống dẫn nước bằng kim loại, đai ốc bằng kim loại, ống dẫn chịu áp lực bằng 
kim loại, khuôn kim loại, máy bơm, máy bơm nước chạy điện, máy bơm cao áp, máy bơm 
chân không, máy dập khuôn, van xả (bộ phận của máy), thiết bị và máy móc để tinh lọc 
nước, thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi 
ấm, đốt nóng), vòi hoa sen, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chậu rửa mặt (thiết bị vệ sinh, 
không dùng để chứa nước), ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa cứng 
như khớp nối, đầu nối ống bằng nhựa cứng, van ống dẫn nước, không bằng kim loại hoặc 
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chất dẻo, ống cứng dẫn nước, không bằng kim loại, khung cửa, không bằng kim loại, tấm 
cửa, không bằng kim loại, khung nhà không bằng kim loại cho công trình xây dựng, bồn 
chứa nước bằng nhựa, phụ kiện gương phòng tắm, giá để gương, giá rửa mặt (đồ đạc) giá 
kệ phòng tắm, van ống dẫn nước bằng chất dẻo, bộ phụ kiện bằng inox bao gồm giá treo 
khăn tắm, thanh vắt khăn mặt, khay đựng xà phòng, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và 
nhà bếp, dụng cụ cho mục đích gia dụng, cốc bằng nhựa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sơn 
tường, chất pha loãng cho sơn, chế phẩm kết dính cho sơn, thuốc màu, véc ni, thuốc 
nhuộm, bồn chứa nước bằng inox, ống dẫn nước bằng kim loại, van của ống dẫn nước 
bằng kim loại, vòng đệm của van ống dẫn nước bằng kim loại, đai ốc bằng kim loại, ống 
dẫn chịu áp lực bằng kim loại, khuôn kim loại, máy bơm, máy bơm nước chạy điện, máy 
bơm cao áp, máy bơm chân không, máy dập khuôn, van xả, thiết bị và máy móc để tinh 
lọc nước, thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời 
(sưởi ấm, đốt nóng), vòi hoa sen, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chậu rửa mặt (thiết bị vệ 
sinh, không dùng để chứa nước), ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa 
cứng như khớp nối, đầu nối ống bằng nhựa cứng, van ống dẫn nước, không bằng kim loại 
hoặc chất dẻo, ống cứng dẫn nước, không bằng kim loại, khung cửa, không bằng kim loại, 
tấm cửa, không bằng kim loại, khung nhà không bằng kim loại cho công trình xây dựng, 
bồn chứa nước bằng nhựa, phụ kiện gương phòng tắm, giá để gương, giá rửa mặt (đồ đạc) 
giá kệ phòng tắm, van ống dẫn nước bằng chất dẻo, bộ phụ kiện bằng inox bao gồm giá 
treo khăn tắm, thanh vắt khăn mặt, khay đựng xà phòng, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng 
và nhà bếp, dụng cụ cho mục đích gia dụng, cốc bằng nhựa; xúc tiến thương mại; quản lý 
thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; tư vấn tổ chức và điều hành 
kinh doanh; nghiên cứu thị trường.  

 

 
(210) 4-2016-34365 (220) 01.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tân á  (VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn tường; chất pha loãng cho sơn; chế phẩm kết dính cho sơn; thuốc màu; véc 

ni; thuốc nhuộm. 
 

Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox, ống dẫn nước bằng kim loại; van của ống dẫn nước 
bằng kim loại; vòng đệm của van ống dẫn nước bằng kim loại, đai ốc bằng kim loại; ống 
dẫn chịu áp bằng kim loại; khuôn kim loại. 

 

Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm nước chạy điện; máy bơm cao áp, máy bơm chân không; 
máy dập khuôn; van xả (bộ phận của máy). 

 

Nhóm 11: Thiết bị và máy móc để tinh lọc nước. thìết bị đun nóng nước bằng năng lượng 
mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng); vòi hoa sen; hệ thống và thiết bị 
vệ sinh; chậu rửa mặt (thiết bị vệ sinh, không dùng để ch−aa nước).  

 

Nhóm 19: ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa cứng như khớp nối, 

đầu nối ống bằng nhựa cứng; van ống dẫn nước, không bằng kim loại hoặc chất dẻo; ống 
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cứng dẫn nước, không bằng kim loại; khung cửa, không bằng kim loại; tấm cửa, không 

bằng kim loại; khung nhà, không bằng kim loại cho công trình xây dựng. 
 

Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa, phụ kiện gương phòng tắm; giá để gương; giá rửa 

mặt (đồ đạc); giá kệ phòng tắm; van ống dẫn nước bằng chất dẻo.  
 

Nhóm 21: Bộ phụ kiện bằng inox bao gồm giá treo khăn tắm; thanh vắt khăn mặt; khay 

đựng xà phòng; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; dụng cụ cho mục đích gia 

dụng; cốc bằng nhựa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm sơn tường, chất 

pha loãng cho sản, chế phẩm kết dính cho sơn, thuốc màu, véc ni, thuốc nhuộm, bồn chứa 

nước bằng inox, ống dẫn nước bằng kim loại, van của ống dẫn nước bằng kim loại, vòng 

đệm của van ống dẫn nước bằng kim loại, đai ốc bằng kim loại, ống dẫn chịu áp lực bằng 

kim loại, khung kim loại, máy bơm, máy bơm nước chạy điện, máy bơm cao áp, máy bơm 

chân không, máy dập khuôn, van xả (bộ phận của máy), thiết bị và máy móc để tinh lọc 

nước, thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi 

ấm, đốt nóng), vòi hoa sen, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chậu rửa mặt (thiết bị vệ sinh, 

không dùng để chứa nước), ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa cứng 

như khớp nối, đầu nối ống bằng nhựa cứng, van ống dẫn nước, không bằng kim loại hoặc 

chất dẻo, ống cứng dẫn nước, không bằng kim loại, khung cửa, không bằng kim loại, tấm 

cửa, không bằng kim loại, khung nhà không bằng kim loại cho công trình xây dựng, bồn 

chứa nước bằng nhựa, phụ kiện gương phòng tắm, giá để gương, giá rửa mặt (đồ đạc) giá 

kệ phòng tắm, van ống dẫn nước bằng chất dẻo, bộ phụ kiện bằng inox bao gồm giá treo 

khăn tắm, thanh vắt khăn mặt, khay đựng xà phòng, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và 

nhà bếp, dụng cụ cho mục đích gia dụng, cốc bằng nhựa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sơn 

tường, chất pha loãng cho sơn, chế phẩm kết dính cho sơn, thuốc màu, véc ni, thuốc 

nhuộm, bồn chứa nước bằng inox, ống dẫn nước bằng kim loại, van của ống dẫn nước 

bằng kim loại, vòng đệm của van ống dẫn nước bằng kim loại, đai ốc bằng kim loại, ống 

dẫn chịu áp lực bằng kim loại, khuôn kim loại, máy bơm, máy bơm nước chạy điện, máy 

bơm cao áp, máy bơm chân không, máy dập khuôn, van xả, thiết bị và máy móc để tinh 

lọc nước, thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời 

(sưởi ấm, đốt nóng), vòi hoa sen, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chậu rửa mặt (thiết bị vệ 

sinh, không dùng để chứa nước), ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa 

cứng như khớp nối, đầu nối ống bằng nhựa cứng, van ống dẫn nước, không bằng kim loại 

hoặc chất dẻo, ống cứng dẫn nước, không bằng kim loại, khung cửa, không bằng kim loại, 

tấm cửa, không bằng kim loại, khung nhà không bằng kim loại cho công trình xây dựng, 

bồn chứa nước bằng nhựa, phụ kiện gương phòng tắm, giá để gương, giá rửa mặt (đồ đạc) 

giá kệ phòng tắm, van ống dẫn nước bằng chất dẻo, bộ phụ kiện bằng inox bao gồm giá 

treo khăn tắm, thanh vắt khăn mặt, khay đựng xà phòng, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng 

và nhà bếp, dụng cụ cho mục đích gia dụng, cốc bằng nhựa; xúc tiến thưng mại; quản lý 

thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; tư vấn tổ chức và điều hành 

kinh doanh; nghiên cứu thị trường. 
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(210) 4-2016-34437 (220) 01.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công TNHH một thành viên 
thương mại may mặc Sơn Mỹ  
(VN) 
331/5A Gia Phú, phường 1, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Các sản phẩm quần áo, đồ lót nam nữ. 

 

(210) 4-2016-34648 (220) 03.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sứ COSANI  
(VN) 
KCN Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, 
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 11: Các sản phẩm vệ sinh làm bằng sứ: bệ xí nhà vệ sinh; chậu vệ sinh; chậu rửa 

tay; bệ tiểu; bồn tắm; buồng tắm; đèn kiểu; các sản phẩm phục vụ mục đích vệ sinh: vòi 
nước bằng hợp kim đồng; vòi sen lắp trong nhà tắm; vòi xịt nước gắn trong nhà vệ sinh; 
van cấp xả nước; bình nóng lạnh; bồn tắm. 

 
Nhóm 20: Móc treo quần áo và khăn tắm, không bằng kim loại. 

 
Nhóm 21: Các sản phẩm làm bằng gốm, sứ khác: ấm chén; bát đĩa; bình hoa; chậu hoa; 
các con vật; chai lọ; chậu kiểng; đồ để giấy vệ sinh; đồ để xà phòng; đồ gốm dùng trong 
gia đình. 

 
Nhóm 34: Gạt tàn bằng sứ.  

 

 
(210) 4-2016-34649 (220) 03.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sứ COSANI  
(VN) 
KCN Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, 
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 11: Các sản phẩm vệ sinh làm bằng sứ: bệ xí nhà vệ sinh; chậu vệ sinh; chậu rửa 

tay; bệ tiểu; bồn tắm; buồng tắm; đèn kiểu; các sản phẩm phục vụ mục đích vệ sinh: vòi 
nước bằng hợp kim đồng; vòi sen lắp trong nhà tắm; vòi xịt nước gắn trong nhà vệ sinh; 
van cấp xả nước; bình nóng lạnh; bồn tắm. 

 
Nhóm 20: Móc treo quần áo và khăn tắm, không bằng kim loại. 
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Nhóm 21: Các sản phẩm làm bằng gốm, sứ khác: ấm chén; bát đĩa; bình hoa; chậu hoa; 
các con vật; chai lọ; chậu kiểng; đồ để giấy vệ sinh; đồ để xà phòng; đồ gốm dùng trong 
gia đình.  

 
Nhóm 34: Gạt tàn bằng sứ.  

 

 
(210) 4-2016-34664 (220) 03.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.4 
(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quảng cáo Trẻ 
Nghệ An   (VN) 
Đường Ven Sông, khối Tân Hoà, phường 
Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 
(511)   Nhóm 35: Các dịch vụ quảng cáo; cho thuê pano quảng cáo, dịch vụ tổ chức hội chợ triển 

lãm; dịch vụ tư vấn, liên kết quảng cáo trên phương tiện thông tin, truyền thông đại 
chúng: báo chí, truyền hình; mua bán máy móc, thiết bị, vật tư, thành phẩm liên quan đến 
ngành quảng cáo.  

 
Nhóm 37: Xây dựng pano quảng cáo; xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp; 
trang trí nội thất, ngoại thất công trình xây dựng; xây dựng các quầy, sạp hàng trong hội 
chợ; cho thuê thiết bị xây dựng.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức ca nhạc, giao lưu; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích 
giải trí; dịch vụ giải trí.  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế; dịch vụ thiết kế bao bì; thiết kế trang trí nội thất.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ đăng ký bản quyền thương hiệu, lô gô. 

 

 
(210) 4-2016-34768 (220) 03.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kanda Izumi - cho, Chiyoda - ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 26: Khóa trượt [khóa kéo]; dải băng dính dán; móc có thể điều chỉnh được (cho 

quần áo); khóa kéo; khuy; khuy bấm [khóa bấm]; khuy áo kiểu cách độc đáo để trang trí; 
cái móc gài để cài hai bên mép áo; móc [đồ kim chỉ]; khuy lỗ cho trang phục; lỗ xỏ dây 
giày; khóa cài cho quần áo; móc cài chốt bật cho trang phục; dây nhỏ có nút thắt (cho 
quần áo); dây nhỏ có nút thắt ở đầu (cho quần áo); dải ruy băng đàn hồi; đai hoặc nịt được 
làm từ dây vải dệt (cho quần áo); móc điều chỉnh dây (cho quần áo). 
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(210) 4-2016-34769 (220) 03.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kanda Izumi - cho, Chiyoda - ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 26: Khóa trượt [khóa kéo]; dải băng dính dán; móc có thể điều chỉnh được (cho 
quần áo); khóa kéo; khuy; khuy bấm [khóa bấm]; khuy áo kiểu cách độc đáo để trang trí; 
cái móc gài để cài hai bên mép áo; móc [đồ kim chỉ]; khuy lỗ cho trang phục; lỗ xỏ dây 
giày; khóa cài cho quần áo; móc cài chốt bật cho trang phục; dây nhỏ có nút thắt (cho 
quần áo); dây nhỏ có nút thắt ở đầu (cho quần áo); dải ruy băng đàn hồi; đai hoặc nịt được 
làm từ dây vải dệt (cho quần áo); móc điều chỉnh dây (cho quần áo). 

 

 
(210) 4-2016-34786 (220) 03.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) MCCANN-ERICKSON MARKETING, 

INC.  (US) 
622 Third Avenue, New York, NY 
10017, USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, cụ thể là công cụ phát triển phần mềm dùng để tạo các 
ứng dụng internet cho điện thoại di động và giao diện cho khách hàng. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo, tiếp thị và xúc tiến bán hàng; 
dịch vụ quảng cáo dạng số; dịch vụ lập kế hoạch và quản lý sự kiện nhằm mục đích tiếp 
thị, quảng bá thương hiệu, xúc tiến hoặc quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ cho người 
khác; dịch vụ nghiên cứu thị trường; sản xuất và phân phối quảng cáo trên truyền thanh và 
truyền hình; sản xuất và phân phối các tài liệu quảng cáo; quan hệ công chúng; tư vấn tiếp 
thị và chiến lược qua mạng xã hội tập trung vào việc hỗ trợ khách hàng tạo và mở rộng 
các chiến lược về sản phẩm và thương hiệu của họ bằng việc xây dựng các giải pháp tiếp 
thị thu hút lan truyền nhanh. 

 

Nhóm 42: Phát triển phần mềm máy tính trong lĩnh vực ứng dụng di động; dịch vụ thiết 
kế trang web qua máy tính. 

 

 
(210) 4-2016-34819 (220) 03.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.5; A26.4.24; A5.3.13; 26.3.1 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xe tơ - dệt lụa 
Hà Bảo   (VN) 
Khu 8, phường Lộc Phát, thành phố Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm Đồng  
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(511)   Nhóm 24: Vải lụa tơ tằm 
 

 
(210) 4-2016-34864 (220) 04.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 25.1.25; 5.7.6; 25.1.9; A5.11.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược Phúc Tín  (VN) 
238/20 Thống Nhất, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán), xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-34865 (220) 04.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.11.5; A5.11.2; 26.4.3; A26.4.6 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược Phúc Tín  (VN) 
238/20 Thống Nhất, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh, mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-34945 (220) 04.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất thực phẩm Trường 
An  (VN) 
1753/30 quốc lộ 1A, khu phố 2, phường 
Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thực phẩm chế biến từ thịt (heo, bò, trâu, dê, nai, đà điểu, chó, ngựa, 
thỏ); thực phẩm chế biến từ gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, chim); thực phẩm chế biến từ 
thủy hải sản (tôm, cua, cá, mực, bạch tuộc, nghêu, sò, ốc, hến, hàu, ếch); thực phẩm chay 
làm từ rau củ quả; rau củ quả đã qua chế biến.  

 
Nhóm 30: Thực phẩm chay làm từ bột mỳ và ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc; nước xốt; gia vị; bánh kẹo; mì sợi.  
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, tiếp thị, phân phối các sản phẩm: xúc xích, thực phẩm chế 
biến từ thịt (heo, bò, trâu, dê, nai, đà điểu, chó, ngựa, thỏ), thực phẩm chế biến từ gia cầm 
(gà, vịt, ngan, ngỗng, chim), thực phẩm chế biến từ thủy hải sản (tôm, cua, cá, mực, bạch 
tuộc, nghêu, sò, ốc, hến, hàu, ếch), thực phẩm chay làm từ rau củ quả, rau củ quả đã qua 
chế biến, thực phẩm chay làm từ bột mỳ và ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc, nước xốt, gia vị, bánh kẹo, mì sợi.  

 

 
(210) 4-2016-34946 (220) 04.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất thực phẩm Trường 
An  (VN) 
1753/30 quốc lộ 1A, khu phố 2, phường 
Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thực phẩm chế biến từ thịt (heo, bò, trâu, dê, nai, đà điểu, chó, ngựa, 

thỏ); thực phẩm chế biến từ gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, chim); thực phẩm chế biến từ 
thủy hải sản (tôm, cua, cá, mực, bạch tuộc, nghêu, sò, ốc, hến, hàu, ếch); thực phẩm chay 
làm từ rau củ quả; rau củ quả đã qua chế biến.   

 
Nhóm 30: Thực phẩm chay làm từ bột mỳ và ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc; nước xốt; gia vị; bánh kẹo; mì sợi.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, tiếp thị, phân phối các sản phẩm: xúc xích, thực phẩm chế 
biến từ thịt (heo, bò, trâu, dê, nai, đà điểu, chó, ngựa, thỏ), thực phẩm chế biến từ gia cầm 
(gà, vịt, ngan, ngỗng, chim), thực phẩm chế biến từ thủy hải sản (tôm, cua, cá, mực, bạch 
tuộc, nghêu, sò, ốc, hến, hàu, ếch), thực phẩm chay làm từ rau củ quả, rau củ quả đã qua 
chế biến, thực phẩm chay làm từ bột mỳ và ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc, nước xốt, gia vị, bánh kẹo, mì sợi.  

 
 

(210) 4-2016-34947 (220) 04.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.4.24 
(591) Đen, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hành trình 
Exotic   (VN) 
Phòng 226, khách sạn ATS, 33B Phạm 
Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511   Nhóm 39: Kinh doanh lữ hành quốc tế, nội địa; đại lý hướng dẫn khách du lịch; tham quan 

[du lịch]; vận chuyển hành khách.  
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Nhóm 43: Đặt phòng khách sạn; dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-34980 (220) 04.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.7.3; 5.9.24; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, đen, xanh rêu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 
học Nanogolden  (VN) 
Tầng 8, tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng cho công 
nghiệp; hóa chất dùng cho nhiếp ảnh. 

 

 
(210) 4-2016-34981 (220) 04.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.7.3; A6.19.9; 5.3.20; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 
học Nanogolden  (VN) 
Tầng 8, tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng cho công 
nghiệp; hóa chất dùng cho nhiếp ảnh. 

 

 
(210) 4-2016-34982 (220) 04.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.7.3; 26.1.2; A26.1.18; A6.19.9 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, nâu đỏ, xanh rêu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 
học Nanogolden  (VN) 
Tầng 8, tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
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(511)  Nhóm 01: Hóa chất dùng cho nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng cho công 
nghiệp; hóa chất dùng cho nhiếp ảnh. 

 

 
(210) 4-2016-34983 (220) 04.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.7.3; 26.1.2; A26.1.18; 5.7.24 
(591) Trắng, đỏ nâu, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây nhạt, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 
học Nanogolden  (VN) 
Tầng 8, tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)  Nhóm 01: Hóa chất dùng cho nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng cho công 
nghiệp; hóa chất dùng cho nhiếp ảnh. 

 

 
(210) 4-2016-34984 (220) 04.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.7.3; 26.1.2; A26.1.18; 5.7.21 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, đen, xanh rêu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 
học Nanogolden  (VN) 
Tầng 8, tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)  Nhóm 01: Hóa chất dùng cho nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng cho công 
nghiệp; hóa chất dùng cho nhiếp ảnh. 

 

 
(210) 4-2016-34985 (220) 04.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) ANKER TECHNOLOGY CO., 

LIMITED  (HK) 
Room 1318-19, Hollywood Commercial 
Center, 610 Nathan Road, Mongkok, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
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(511)  Nhóm 07: Máy hút bụi chân không; rô bốt hút bụi (rô bốt hút bụi chân không, rô bốt lau 
cửa sổ, rô bốt lau sàn, rô bốt làm sạch thảm); máy lau nhà chạy bằng hơi nước; máy trộn 
chạy bằng điện; máy ép trái cây chạy bằng điện; máy xay cà phê chạy bằng điện; máy chế 
biến thức ăn. 

 

Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng di động cho thiết bị sạc và thiết bị gia dụng; chuông cửa 
điện; máy điều nhiệt; bộ dò; thiết bị báo động; bộ cảm biến; pin; bộ sạc pin; thiết bị sạc 
pin; phụ kiện cho pin; hệ thống pin sạc để cung cấp nguồn điện dự phòng; máy ảnh; phụ 
kiện cho máy ảnh; bàn phím máy vi tính. 

 

Nhóm 11: Đèn, đèn chiếu sáng; thiết bị khuyếch tán; thiết bị nấu nướng; thiết bị khuyếch 
tán dầu chạy điện (thiết bị khuyếch tán tinh dầu); máy giữ độ ẩm; thiết bị phun hơi nước 
làm phẳng quần áo (thiết bị phun hơi nước làm phẳng quần áo vải); thiết bị làm sạch 
không khí; máy pha cà phê; nồi nấu ở nhiệt độ thấp bao gồm bể nước nhỏ và một thiết bị 
chạy bằng điện luân chuyển, làm nóng và giữ bể nước ở một nhiệt độ chính xác và ổn 
định (theo phương pháp nấu ăn dưới chân không); lò nấu ở nhiệt độ thấp có chứa nước và 
bao gồm thiết bị chạy bằng điện luân chuyển, làm nóng và giữ bể nước ở một nhiệt độ 
chính xác và ổn định (theo phương pháp nấu ăn dưới chân không); máy hút ẩm. 

 

 
(210) 4-2016-34986 (220) 04.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.3.23 
(591) Đen, xanh dương 
(731) ANKER TECHNOLOGY CO., 

LIMITED   (HK) 
Room 1318-19, Hollywood Commercial 
Center, 610 Nathan Road, Mongkok, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị làm sạch; máy hút bụi chân không; rô bốt hút bụi (rô bốt hút bụi chân 
không, rô bốt lau cửa sổ, rô bốt lau sàn, rô bốt làm sạch thảm); máy lau nhà chạy bằng hơi 
nước; máy trộn chạy bằng điện; máy ép trái cây chạy bằng điện; máy xay cà phê chạy 
bằng điện; máy chế biến thức ăn. 

 

Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng di động cho thiết bị sạc và thiết bị gia dụng; chuông cửa 
điện; máy điều nhiệt; bộ dò; thiết bị báo động; bộ cảm biến; pin; bộ sạc pin; thiết bị sạc 
pin; phụ kiện cho pin; hệ thống pin sạc để cung cấp nguồn điện dự phòng; máy ảnh; phụ 
kiện cho máy ảnh; bàn phím máy vi tính.  

 

Nhóm 11: Đèn, đèn chiếu sáng; thiết bị khuyếch tán; thiết bị nấu nướng; thiết bị khuyếch 
tán dầu chạy điện (thiết bị khuyếch tán tinh dầu); máy giữ độ ẩm; thiết bị phun hơi nước 
làm phẳng quần áo (thiết bị phun hơi nước làm phẳng quần áo vải); thiết bị làm sạch 
không khí; máy pha cà phê; nồi nấu ở nhiệt độ thấp bao gồm bể nước nhỏ và một thiết bị 
chạy bằng điện luân chuyển, làm nóng và giữ bể nước ở một nhiệt độ chính xác và ổn 
định (theo phương pháp nấu ăn dưới chân không); lò nấu ở nhiệt độ thấp có chứa nước và 
bao gồm thiết bị chạy bằng điện luân chuyển, làm nóng và giữ bể nước ở một nhiệt độ 
chính xác và ổn định (theo phương pháp nấu ăn dưới chân không); máy hút ẩm. 
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(210) 4-2016-35027 (220) 07.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.4; 7.1.24; 7.3.11; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
và kỹ thuật Kiến Lâm  (VN) 
Số 12A đường Làng Tăng Phú, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi, rau sạch các loại (chưa qua chế biến), rau củ tươi.  
 

Nhóm 37: Thi công, lắp đặt vườn rau thủy canh cho các hộ gia đình; thi công, lắp đặt nhà 
kính trồng rau thủy canh cho các doanh nghiệp. 

 
Nhóm 42: Thiết kế nhà kính trồng rau thủy canh cho các doanh nghiệp. 

 
Nhóm 44: Trồng rau thủy canh trong nhà kính, dịch vụ ươm giống cây, dịch vụ nhân và 
chăm sóc cây trồng; thiết kế vườn rau thủy canh cho các hộ gia đình.  

 

 
(210) 4-2016-35043 (220) 07.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tú   (VN) 
Thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn, huyện 
Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 40: Xử lý vật liệu.  
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo: các dịch vụ về giáo dục người học dưới mọi hình thức.  
 

Nhóm 44: Uốn tóc, ép tóc, nhuộm tóc, phủ bóng tóc; dịch vụ cắt tóc, nối tóc. 
 

 
(210) 4-2016-35122 (220) 07.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 25.1.25; 5.3.20 
(591) Đỏ, xanh tím than, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Màn Đẹp  (VN) 
21/3 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình 
Trưng Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 24: Mành rèm cửa; khăn trải bàn (không làm bằng giấy); vỏ bọc ngoài và nơ làm 
bằng vải dùng để trang trí ghế; khăn ăn (không làm bằng giấy); chăn.  

 

Nhóm 27: Thảm trải sàn. 
 

 
(210) 4-2016-35188 (220) 08.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.5; 4.5.1; 5.9.15; 5.9.21; 26.1.1; 

26.1.5 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh lá cây, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mì cay Seoul  
(VN) 
39 phố Yên Lãng, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mỳ sợi; mì sợi; mỳ ống.  
 

(210) 4-2016-35229 (220) 08.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH Circle Việt Nam  

(VN) 
64 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường; tư vấn xây dựng và phát triển thương hiệu; quản lý kinh 
doanh; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2016-35246 (220) 08.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.4.24 
(731) HODAKA MOTOWORLD PTE LTD  

(SG) 
No.10, Kaki Bukit Road 1 #01-08 
Singapore 416175  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ vải; găng tay [trang phục]; quần áo lót; áo mưa.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và mua bán trực tuyến: quần áo, giày dép, mũ vải, găng tay 
(trang phục), quần áo lót, áo mưa, phụ tùng xe máy, xe đạp, dụng cụ thể thao; quảng cáo; 
tiếp thị để bán hàng.  
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(210) 4-2016-35247 (220) 08.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.15.21; A26.4.24 
(731) HODAKA MOTOWORLD PTE LTD  

(SG) 
No.10, Kaki Bukit Road 1 #01-08 
Singapore 416175  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ vải; găng tay [trang phục]; quần áo lót; áo mưa.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và mua bán trực tuyến: quần áo, giày dép, mũ vải, găng tay 
(trang phục), quần áo lót, áo mưa, phụ tùng xe máy, xe đạp, dụng cụ thể thao; quảng cáo; 
tiếp thị để bán hàng. 

 

 
(210) 4-2016-35266 (220) 08.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Đen, xanh lá cây 
(731) Dương Thị Thanh Thủy  (VN) 

P401 - khu tập thể G5, phường Thanh 
Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Sàn nhựa; sàn gỗ; nẹp nhựa; ống nhựa cứng; tấm ốp bằng nhựa; cửa nhựa. 
 

 
(210) 4-2016-35306 (220) 08.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Đầu tư Địa ốc No Va  (VN) 
313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng, bất động sản; 
quản lý bất động sản; đầu tư vốn vào xây dựng cơ sở hạ tầng, dự án xây dựng, khu đô thị, 
khu công nghiệp, khu chế xuất; lập dự án đầu tư vốn; dịch vụ tư vấn liên quan đến các 
dịch vụ trên. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng công trình (dịch vụ xây 
dựng); phá dỡ các công trình xây dựng; thông tin về xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; 
dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ trên. 
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Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất và ngoại thất; thiết kế bản vẽ xây dựng; thiết lập bản 
vẽ công nghiệp; dịch vụ lập quy hoạch đô thị; kiến trúc; dịch vụ tư vấn liên quan đến các 
dịch vụ trên.  

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; khách sạn; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống; quán 
rượu; dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ trên. 

 

 
(210) 4-2016-35357 (220) 09.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.9.1; A26.11.8 
(591) Vàng, đỏ, xanh đậm, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GTC Toàn Cầu  
(VN) 
Số 16, tầng 2, LePARC - Gamuda City, 
phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ, miếng đệm lót vệ sinh, miếng lót của quần lót và băng vệ 

sinh dạng ống, bỉm (tã) trẻ em.  
 

Nhóm 16: Khăn (giấy) ướt. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng; thực phẩm 
bổ sung; thực phẩm cho trẻ sơ sinh được làm từ nông sản; thực phẩm cho trẻ sơ sinh được 
làm từ hải sản; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; thực phẩm cho trẻ sơ sinh được làm từ sản 
phẩm vật nuôi; đường lactoza (đường sữa); sữa (sữa chứa albumin); bột có chứa sữa dành 
cho trẻ sơ sinh; đậu hà lan đông lạnh; đậu đông lạnh; dương xỉ đông lạnh; cà rốt đông 
lạnh; tỏi đông lạnh; nấm đông lạnh; gừng đông lạnh; dưa chuột đông lạnh; thực phẩm từ 
rau đã qua chế biến; quả óc chó đã qua chế biến; trái cây sấy khô; hỗn hợp trái cây sấy 
khô; rau sấy khô; xalát hỗn hợp rau và trái cây; xalát trái cây; thực phẩm ăn nhanh làm từ 
trái cây; nước trái cây nấu đông (thạch trái cây); xúp rau; nước ép rau dùng để nấu ăn; sữa 
đậu nành (chất thay thế sữa); đậu phụ đặc; thực phẩm chứa đậu đã qua chế biến, không 
phải là đậu phụ hoặc thực phẩm chứa đậu phụ đã qua chế biến; đậu được bảo quản; trái 
cây đông lạnh; gia cầm, đã qua chế biến; thịt gà; thịt lợn; thịt bò; thịt gà tây; trứng dùng 
cho thực phẩm; trứng (thuộc nhóm này); trứng chim cút; trứng vịt; thịt đã qua chế biến; 
thịt sấy khô; thịt lợn muối xông khói; xúc xích; prôtêin dùng làm thực phẩm cho người; 
thịt bò khô; giăm bông; sữa bột, không dùng cho trẻ sơ sinh; sữa đặc; sữa chua; đồ uống 
làm từ sữa chua (sữa chua là chủ yếu); pho mát; bơ; kem bơ; dầu ăn dạng rắn hóa; dầu lạc 
dùng cho thực phẩm; dầu bông dùng cho thực phẩm; dầu ngô dùng cho thực phẩm; dầu 
oliu dùng cho thực phẩm, dầu vừng dùng cho thực phẩm; dầu dừa dùng cho thực phẩm; 
dầu hướng dương dùng cho thực phẩm; bơ thực vật; trứng ốc sên dùng làm thức ăn; nhộng 
tằm dùng làm thực phẩm cho người, cá và động vật có vỏ ăn được (sò, hến, tôm, cua); 
được bảo quản bằng đông lạnh và ướp muối; táo tía nướng; tảo bẹ đã qua chế biến; rong 
biển nâu đã qua chế biến; cá và động vật có vỏ ăn được (sò, hến, tôm, cua) sấy khô; thức 
ăn được làm từ cá; xúc xích được làm từ cá; thực phẩm dùng cho gia đình, có thành phần 
gồm sữa, gạo, đậu, trái cây, gạo là chủ yếu; sản phẩm làm từ ngũ cốc, bột mỳ làm từ ngũ 
cốc; gạo; cà phê; chè; ca cao; đồ uống được chế biến trên cơ sở cà phê; chè sâm; chè đen 
(chè anh); sôcôla; caramen (kẹo); bánh quy; bánh quy giòn; bánh quy mặn; kẹo hạnh 
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nhân; kem lạnh; sữa chua đông lạnh (kem lạnh dùng cho bánh kẹo); chiết xuất hublông 
dùng để sản xuất bia; đồ uống có hương vị trái cây (không chứa cồn); nước ép trái cây; đồ 
uống chứa trái cây ướp lạnh; nước chanh; bột tạo bọt cho đồ uống; chất chiết từ trái cây 
không chứa cồn; đồ uống từ trái cây không chứa cồn; đồ uống không chứa cồn; nước sô 
đa; nước cam ép; chất lỏng giống nước còn lại sau khi sữa chua đã đông lại dùng làm đồ 
uống; nước uống có ga; nước ép rau (đồ uống); nước ép cà chua (đồ uống); đồ uống chứa 
cà chua; nước khoáng; nước tinh khiết; bia đen nặng; bia hỗn hợp; bia đen; nước ép cam 
(đồ uống); đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; nước uống 
có gaz; nước ép rau (đồ uống); nước ép cà chua (đồ uống); đồ uống làm từ quả cà chua; 
đồ uống có hương vị trái cây (không cồn); nước ép trái cây, đồ uống làm từ trái cây đông 
lạnh (không cồn); nước chanh, bột tạo gaz cho đồ uống; đồ uống không cồn; nước sô đa 
(đồ uống); thiết bị điện, điện tử gia dụng; băng vệ sinh phụ nữ, miếng đệm lót vệ sinh, 
miếng lót của quần lót và băng vệ sinh dạng ống; bỉm (tả, trẻ em, khăn (giấy) ướt.  

 

 
(210) 4-2016-35406 (220) 09.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.7.17; 26.4.1; 26.4.4; 1.15.5 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Long I  
(VN) 
333 khu phố Hưng Lộc, phường Hưng 
Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 01: Hợp phần để sản xuất gốm kỹ thuật; đất sét/cao lanh/dung dịch sét lỏng để làm 

đồ sứ; men gốm/men sứ; chế phẩm tôi kim loại; nhựa nhân tạo, dạng thô/chưa xử lý.  
 

Nhóm 02: Chất màu, men (thuốc màu, sơn) dùng cho gốm sứ; màu nhuộm (thuộc nhóm 
này); kim loại lá dùng cho hoạ sỹ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sỹ; sơn 
(thuộc nhóm này không bao gồm sơn cách điện, cách nhiệt), chất màu; mực in.  

 
Nhóm 08: Dụng cụ nông nghiệp (thao tác thủ công); vũ khí nhỏ đeo cạnh sườn hoặc hông 
(không phải súng); dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao cạo dùng điện hoặc không 
dùng điện; dụng cụ cắt (công cụ cầm tay thao tác thủ công); bộ đồ ăn (dao, dĩa, thìa).  

 
Nhóm 11: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý; đá 
quý; đồ trang trí (đồ trang sức; đồ kim hoàn); dụng cụ đo thời gian; đồng hồ.  

 
Nhóm 17: Vật liệu để bịt kín; vật liệu cách điện, nhiệt; hợp chất hóa học dùng để bịt lỗ rò 
rỉ; vật liệu bao gói [đệm lót, ngồi] bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu cách âm; sứ cách 
điện.  

 
Nhóm 18: Giả da (trừ quần áo, mũ, túi, ví thắt lưng làm bằng giả da); da thuộc dạng thô 
hoặc bán thành phẩm; yên cương; ô; gậy chống; va li. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; công trình xây dựng không bằng kim 

loại; lớp phủ không bằng kim loại dùng cho xây dựng (trừ sơn); gốm và sứ dùng trong xây 
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dựng; vật liệu gia cố không bằng kim loại dùng cho xây dựng; đồ nghệ thuật bằng đá, 

bằng bê tông hoặc bằng đá hoa.  

 

Nhóm 21: Chậu [đồ chứa đựng]; nồi hấp không dùng điện; ca uống bia; tượng bán thân 

bằng sứ, sành, đất nung hoặc thủy tinh; bình đựng cỡ lớn; đồ gốm cho mục đích gia dụng; 

bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; bát đĩa bằng sành; lọ đựng gia vị; chén; cốc để giữ trứng 

khi ăn; đồ trang trí bằng sứ; cốc để giữ trái cây khi ăn; bình thon cổ; đồ bằng đất nung để 

chứa đựng; tượng [tượng nhỏ] bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh, cốc nhỏ có chân; 

ảm; đồ chứa đựng dùng nhà bếp; đồ sứ để chứa đựng; nắp bình; bình; lọ cắm hoa; đồ gốm 

để chứa đựng. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ tổ chức triển lãm với mục 

đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội trợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc 

quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 

bán lẻ; mua bán và đại lý ký gửi hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gia dụng bằng gốm, sành, sứ, 

thủy tinh và hàng tiêu dùng: bát (tô), ca uống bia, chai lọ, đĩa bằng sứ, cốc để uống, chén, 

tách, hũ đựng, bình cắm hoa, bộ đồ uống trà (bộ đồ ăn). 
 

 
(210) 4-2016-35409 (220) 09.11.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn & chống 
thấm Nam Việt  (VN) 
Số 78 đường S5, KCN Tân Bình, phường 

Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Chất chống thấm nước cho xi măng trừ sơn; phụ gia hóa chất cho chất chống 

thấm trừ sơn; hóa chất chống thấm nước cho da thuộc.  

 

Nhóm 02: Sơn trừ sơn cách điện, cách nhiệt. 
 

 
(210) 4-2016-35420 (220) 09.11.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.1.1 

(591) Trắng, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Fuji 
Home  (VN) 
Cụm 9, thôn Nam, xã Phụng Thượng, 

huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni, chi tiết: chất dính kết cho sơn, chế phẩm kết dính cho 

sơn, sơn lót, bột trắng [chất màu hoặc sơn]. 
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(210) 4-2016-35443 (220) 09.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(300) 87/106,789 18.07.2016 US 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23; A5.3.13 
(731) SOUTHERLAND, INC.   (US) 

1973 Southerland Drive, Nashville, 
Tennessee 37207, United States  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 20: Giường có thể điều chỉnh; các đồ dùng cho giường, cụ thể là nệm, đệm, tấm lót 
đệm và khung đỡ đệm. 

 

 
(210) 4-2016-35444 (220) 09.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(300) 87/106,811 18.07.2016 US 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23; A5.3.13 
(731) SOUTHERLAND, INC.   (US) 

1973 Southerland Drive, Nashville, 
Tennessee 37207, United States   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 20: Giường có thể điều chỉnh; các đồ dùng cho giường, cụ thể là nệm, đệm, tấm lót 
đệm và khung đỡ đệm.  

 

 
(210) 4-2016-35445 (220) 09.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(300) 87/106,764 18.07.2016 US 

(531) 26.5.1; A24.15.11 
(731) SOUTHERLAND, INC.    (US) 

1973 Southerland Drive, Nashville, 
Tennessee 37207, United States  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 20: Giường có thể điều chỉnh; các đồ dùng cho giường, cụ thể là nệm, đệm, tấm lót 
đệm và khung đỡ đệm.  

 

 
(210) 4-2016-35446 (220) 09.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ An Nam 
Phát  (VN) 
Số 140/11 Trường Chinh, KP6, phường 
Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-35447 (220) 09.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ An Nam 
Phát   (VN) 
Số 140/11 Trường Chinh, KP6, phường 
Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-35481 (220) 09.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.7.17; A5.3.13; 26.4.1; A26.4.18 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Long I  
(VN) 
333 khu phố Hưng Lộc, phường Hưng 
Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 01: Hợp phần để sản xuất gốm kỹ thuật; đất sét / cao lanh/ dung dịch sét lỏng để 

làm đồ sứ; men gốm/men sứ; chế phẩm tôi kim loại; nhựa nhân tạo, dạng thô/chưa xử lý.  
 

Nhóm 02: Chất màu, men (thuốc màu, sơn) dùng cho gốm sứ; màu nhuộm (thuộc nhóm 
này); kim loại lá dùng cho hoạ sỹ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sỹ; sơn 
(thuộc nhóm này không bao gồm sơn cách điện, cách nhiệt); chất màu; mực in.  

 

Nhóm 08: Dụng cụ nông nghiệp (thao tác thủ công); vũ khí nhỏ đeo cạnh sườn hoặc hông 
(không phải súng); dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao cạo dùng điện hoặc không 
dùng điện; dụng cụ cắt (công cụ cầm tay thao tác thủ công); bộ đồ ăn (dao, dĩa, thìa). 

 
Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống nấu nướng; bếp nấu; hệ thống và thiết bị chiếu sáng; thiết 
bị đốt nóng; lò nung, không sử dụng cho phòng thí nghiệm; đèn chùm, đèn treo; vỉ nướng 
[thiết bị nấu nướng]. 

 

Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý; đá 
quý; đồ trang trí (đồ trang sức; đồ kim hoàn); dụng cụ đo thời gian; đồng hồ. 

 

Nhóm 17: Vật liệu để bịt kín; vật liệu cách điện, nhiệt; hợp chất hóa học dùng để bịt lỗ rò 
rỉ; vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu cách âm; sứ cách 
điện. 
 
Nhóm 18: Giả da (trừ quần áo, mũ, túi, ví thắt lưng làm bằng giả da); da thuộc dạng thô 
hoặc bán thành phẩm; yên cương; ô; gậy chống; va li. 
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; công trình xây dựng không bằng kim 
loại; lớp phủ không bằng kim loại dùng cho xây dựng (trừ sơn); gốm và sứ dùng trong xây 
dựng; vật liệu gia cố không bằng kim loại dùng cho xây dựng; đồ nghệ thuật bằng đá, 
bằng bê tông hoặc bằng đá hoa. 
Nhóm 21: Chậu [đồ chứa đựng]; nồi hấp không dùng điện; ca uống bia; tượng bán thân 
bằng sứ, sành, đất nung hoặc thủy tinh; bình đựng cỡ lớn; đồ gốm cho mục đích gia dụng; 
bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; bát đĩa bằng sành; lọ đựng gia vị; chén; cốc để giữ trứng 
khi ăn; đồ trang trí bằng sứ; cốc để giữ trái cây khi ăn; bình thon cổ; đồ bằng đất nung để 
chứa đựng; tượng [tượng nhỏ] bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh; cốc nhỏ có chân; 
ấm; đồ chứa đựng dùng nhà bếp; đồ sứ để chứa đựng; nắp bình; bình; lọ cắm hoa; đồ gốm 
để chứa đựng. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ tổ chức triển lãm với mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội trợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc 
quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; mua bán và đại lý ký gửi hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gia dụng bằng gốm, sành, sứ, 
thủy tinh và hàng tiêu dùng:  bát (tô), ca uống bia, chai lọ, đĩa bằng sứ, cốc để uống, chén, 
tách, hũ đựng, bình cắm hoa, bộ đồ uống trà (bộ đồ ăn). 

 

 
(210) 4-2016-35482 (220) 09.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.3.23; 24.15.21 
(731) PAYEASY DIGITAL INTERGRATION 

CO., LTD.  (TW) 
15F., No.11, Sec. 1, Jhongshan N. RD., 
Jhongshan  District, Taipei City 104, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh dạng bánh; son môi; mặt nạ làm đẹp; nước sơn móng; lông 
mi giả; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi; mỹ phẩm; bút chì mỹ phẩm; chế phẩm 
chống nắng; khăn giấy được tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế 
phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem dưỡng da chống tàn nhang; kem dưỡng da làm giảm 
đồi mồi trên da.  

 

 
(210) 4-2016-35527 (220) 10.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tồn Sanh  (VN) 
L5-33, khu dân cư Ngân Thuận, phường 
Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược.  
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(210) 4-2016-35577 (220) 10.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A15.9.11; 26.1.1; 26.3.4; 26.3.23 
(591) Trắng, cam, nâu, xanh than 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và sản xuất Bắc 
Sơn  (VN) 
Tầng 2 - Chavit Tower, số 117 Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; phụ kiện máy bơm nước; máy khoan; máy hàn; máy cắt; máy 

cưa. 
 

Nhóm 09: Dây điện; cáp điện; ổ cắm; công tắc; cầu dao; aptomat; ballast; tủ điện.  
 

Nhóm 11: Bóng đèn điện, đèn trang trí nội thất, đèn đường giao thông, đèn công nghiệp; 
đui đèn. 

 

 
(210) 4-2016-35627 (220) 10.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Xanh dương đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

trang trí nội ngoại thất Một 
Đô La  (VN) 
Tầng lửng tòa nhà An Phú Plaza 117-119 
Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Các loại cửa bằng kim loại: cửa cuốn, cửa sổ, cửa đi, cửa cuốn bằng nhôm; cửa 
và vách ngăn bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2016-35742 (220) 11.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn & chống 
thấm Nam Việt  (VN) 
Số 78, đường S5, KCN Tân Bình, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Chất chống thấm; phụ gia chống thấm; hóa chất chống thấm.  
 

Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2016-35744 (220) 11.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn & chống 
thấm Nam Việt  (VN) 
Số 78, đường S5, KCN Tân Bình, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn; hóa chất phụ gia chống thấm 

nước cho xi măng, trừ sơn. 
 

Nhóm 02: Sơn chống thấm. 
 

 
(210) 4-2016-35877 (220) 11.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(300) 87033124 11.05.2016 US 

  
(731) INTERNATIONAL SEAFOOD 

SUSTAINABILITY FOUNDATION, 
INC.   (US) 
7918 Jones Branch Drive, McLean, 
Virginia 22102, USA 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thúc đẩy việc nhận thức của công chúng về các phương pháp đánh 

bắt cá bền vững và bảo tồn sinh vật biển. 
 
 

(210) 4-2016-35888 (220) 11.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.1.1; 3.1.16 
(591) Đen, trắng 
(731) LION DIGITAL GLOBAL LIMITED  

(HK) 
36/F, Tower Two, Times Square, 1 
Matheson Street, Causeway Bay, Hong 
Kong  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo và marketing các thương hiệu của bên thứ ba qua internet đặc biệt 

thông qua các trang mạng xã hội như facebook và twitter; sáng tạo ý tưởng cho nội dung 
quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; 
nghiên cứu thị trường. 
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(210) 4-2016-35968 (220) 11.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A25.7.21; A26.11.7; 7.1.24; A7.1.11 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Nguyễn Đình Dương   (VN) 

Số 128, đường Hà Huy Tập, phường Hà 
Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt và sửa chữa: công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát 
thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật dân dụng và công nghiệp.  

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế, thẩm định các công trình hạ tầng kỹ thuật dân dụng và công 
nghiệp.  

 
 

(210) 4-2016-35998 (220) 14.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.9.1; 26.15.15 
(591) Xanh 
(731) Công ty cổ phần INDOCHINE 

BAY   (VN) 
18/57B Nguyễn Cửu Vân, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê 

căn hộ; cho thuê phòng ở.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-35999 (220) 14.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.9.1; 26.15.15 
(591) Xanh, xám 
(731) Công ty cổ phần INDOCHINE 

BAY   (VN) 
18/57B Nguyễn Cửu Vân, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê 

căn hộ; cho thuê phòng ở.  
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Nhóm 43: Quán cà phê; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-36000 (220) 14.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.9.1; A24.15.7; 24.15.21 
(591) Xanh dương nhạt, xám 
(731) Công ty cổ phần INDOCHINE 

BAY  (VN) 
18/57B Nguyễn Cửu Vân, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê 

căn hộ; cho thuê phòng ở.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
 

(210) 4-2016-36004 (220) 14.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A15.9.11; 1.15.7 
(591) Trắng, đen, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thái Nguyễn   (VN) 
40 đường số 643 Tạ Quang Bửu, phường 
4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động nhiếp ảnh; hoạt động hậu 
kỳ phim.  

 

 
(210) 4-2016-36061 (220) 14.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Heritage 
Republic  (VN) 
190-192 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
924 

(210) 4-2016-36062 (220) 14.11.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Heritage 
Republic  (VN) 
190-192 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông 

Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2016-36221 (220) 15.11.2016 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

  

(731) Lương Thị Út Thảo   (VN) 
KDC số 15, thôn Châu Me, xã Đức 

Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

 
(210) 4-2016-36284 (220) 15.11.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 3.5.15 (540) 

  

(731) Đỗ Văn Hùng  (VN) 
Số 299B5 Thân Văn Nhiếp, KDC Sông 

Giồng, phường An Phú, quận 2, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

Nhóm 29: Thực phẩm có nguồn gốc động vật và thực vật đã được chế biến, cụ thể là: thịt, 

cá, rau đã được bảo quản, trái cây đã được bảo quản, trứng, sữa. 

 
Nhóm 31: Rau và quả tươi; động vật sống; thức ăn cho động vật. 
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(210) 4-2016-36349 (220) 16.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, cam 
(731) Công ty TNHH Nhà hàng Gia 

Viên   (VN) 
Phòng 1206 Hanoi Tower, 49 Hai Bà 
Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 29: Gia cầm không còn sống; thịt lợn; thịt thú săn, không còn sống; cá, không còn 
sống; sữa; rau đã được bảo quản. 

 

Nhóm 30: Gia vị thập cẩm; chế phẩm của ngũ cốc; đồ uống trên cơ sở trà, thực phẩm ăn 
nhanh làm từ gạo; trà (chè); bánh trung thu. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-36365 (220) 16.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.7.19; A3.7.24; 3.7.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH IPP GLOBAL   (VN)
Số 28, đường Võ Văn Dũng, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt giăm bông; thịt; chiết xuất của thịt; thịt đã được bảo quản; thịt muối; gia 
cầm, không còn sống.  

 

 
(210) 4-2016-36380 (220) 16.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 25.3.1 
(591) Xanh dương, xanh tím than, đỏ, trắng, 

đen, cam 
(731) PRESERVED FOOD SPECIALTY CO., 

LTD.  (TH) 
68/76-77 Moo 5, Rama II Rd., 
Jomthong, Bangkok 10150, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa thực vật (sữa không có nguồn gốc từ động vật). 
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(210) 4-2016-36523 (220) 17.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.2.7; 18.2.1; 1.15.23 
(591) Đen, vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Ngọc Tuấn  (VN) 
56/2C Tân Thới 1, xã Tân Hiệp, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, ký gửi hàng hóa, xuất nhập khẩu, dịch vụ siêu thị các loại hàng hóa, 

bao gồm: mỹ phẩm (nước hoa, nước thơm, son phấn, kem, chế phẩm trang điểm và đồ 
dùng trang điểm) và các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ (dầu gội đầu, sữa tắm, kem đánh 
răng, sữa dưỡng thể), đồng hồ, quần áo, giày, dép, mũ, cà vạt, thắt lưng, túi xách, ba lô, 
lương thực, thực phẩm (bánh kẹo, đường, mì ăn liền, sữa, phụ gia thực phẩm, gia vị, nước 
chấm, dầu ăn các loại, thực phẩm đông lạnh), đồ uống các loại (rượu, bia, nước giải khát) 
nước uống tinh khiết, nước khoáng, đồ uống không cồn, nước ép trái cây, xi rô dùng cho 
đồ uống có cồn), nông sản (rau, củ, quả, trái cây), hoa, cây cảnh, lâm sản, thủy sản, hàng 
thủ công mỹ nghệ (tượng, đồ trang trí treo tường dưới dạng tranh, khung tranh, bình hoa, 
hàng thủ công mỹ nghệ bằng mây tre lá như lẵng hoa, rổ rá, đệm ngồi, bàn ghế, giỏ, túi 
xách, họp đựng khăn giấy), phân bón, xe ô tô, xe mô tô, hàng gia dụng (ly, chén, bát, đã 
gốm, sứ, thủy tinh, đồ dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén), đồ điện gia dụng (bình nóng 
lạnh, tủ lạnh, điều hòa không khí, máy giặt, máy sấy quần áo, máy hút ẩm, tủ bảo quản 
thực phẩm, ấm đun nước siêu tốc, ấm sắc thuốc, tủ bếp, bàn là, bếp từ, bếp ga, thiết bị 
phân phối nước nóng lạnh, bộ nồi nấu, lò vi sóng, lò nướng, nồi lẩu điện, máy xay sinh tố, 
máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy lọc 
không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, 
máy phát điện), đồ điện tử (tivi, phụ kiện của tivi- cát sét và phụ kiện kèm theo, dàn âm 
thanh và phụ kiện kèm theo, đầu thu kỹ thuật số, đầu đọc đã và phụ kiện kèm theo, loa và 
phụ kiện kèm theo, âm-li, mi - cờ rô, ổn áp, máy thu âm tai nghe nhạc, điện thoại di động 
và các phụ kiện kèm theo, máy vi tính và các phụ kiện kèm theo), văn phòng phẩm, dụng 
cụ thể thao, đồ chơi trẻ em, giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất, vật dụng trang trí 
nhà cửa, văn phòng; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi tính; cung cấp 
người giúp việc [tuyển dụng nhân sự].  

 

 
(210) 4-2016-36564 (220) 17.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 6.1.2; A7.1.11; 7.1.24; 24.15.21 
(731) CHUNG-TSAI CO., LTD.  (TW) 

No.163, Chengfong Ln., Taming Rd., 
Wurih Dist., Taichung City, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; khớp nối bản lề bằng kim loại; ròng rọc cửa sổ trượt; phụ 

kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa sổ; ròng rọc bằng kim loại cho cửa trượt; phụ kiện lắp 
ráp cửa ra vào bằng kim loại.  
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(210) 4-2016-36667 (220) 18.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.3.20 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Bùi Kim Vấn  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Ngọc Đông Dương, số 
76 Cách Mạng Tháng 8, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-36804 (220) 18.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Brian Việt 
Nam  (VN) 
Số 201, phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Hàng dệt kim hoặc dệt thoi: quần áo may sẵn; áo khoác ngoài, quần dài; áo len 

dài tay; quần áo lót; tất; khăn len; mũ; caravat (cà vạt). 
 

 
(210) 4-2016-36808 (220) 18.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(591) Trắng, xanh lá cây (540) 

   

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư và thương mại Hùng 
Quân  (VN) 
Số 107/85 Vọng Hà, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-36825 (220) 18.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.1.1; 1.15.15; A5.3.14 
(591) Đen, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Secoin  (VN) 

Tầng 8, 12 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 03: Nước thơm dùng cho mỹ phẩm; nước thơm; chế phẩm làm thơm không khí; 
nước xức tóc; chế phẩm chăm sóc da; chất khử mùi dùng cho người; hương liệu (tinh 
dầu).  

 
Nhóm 07: Thiết bị tách hơi nước/dầu; thiết bị ngưng tụ.  

 
Nhóm 10: Thiết bị xông hơi cho mục đích y tế; bình phun hơi cho mục đích y tế; dụng cụ 
phun xịt cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-36826 (220) 18.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Viên Khang   (VN) 
108/6 Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: kem, dầu ăn, sôcôla, bánh kẹo, thực phẩm dành cho trẻ em, hải sản, 
văn phòng phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-36827 (220) 18.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.3.23; 3.7.17; 26.13.25; A3.7.24 
(591) Đỏ, xanh dương đậm 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Viên Khang   (VN) 
108/6 Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: kem ăn, dầu ăn, sôcôla, bánh kẹo, thực phẩm dành cho trẻ em, hải 
sản, văn phòng phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-36842 (220) 21.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A16.1.5; 26.11.22 
(591) Đen, xanh dương 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Hà My   (VN) 
Thôn Dịch Diệp, xã Trực Chính, huyện 
Trực Ninh, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ như: giường, tủ, ghế, bàn, sofa, kệ.  
 
Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất văn phòng; mua bán đồ nội thất trường học; mua bán đồ 
nội thất gia đình.  
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Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; dịch vụ thiết kế nội thất; dịch vụ thiết kế công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-36863 (220) 21.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Cam, nâu 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

nhà hàng khách sạn Hải Vân  
(VN) 
Số 170 -172, đường 79, khu phố 1, 
phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống; cho thuê chỗ ở tạm 

thời; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
 

 
(210) 4-2016-36945 (220) 21.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) TRAXON TECHNOLOGIES LTD.  

(HK) 
208 Wireless Centre, 3 Science Park East 
Avenue, Hong Kong Science Park, 
Shatin, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc 

điều khiển điện; thiết bị ghi, đĩa compắc, đĩa DVD và các phương tiện ghi kĩ thuật số 
khác; thiết bị xử lý dữ liệu, máy vi tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; thiết bị điều khiển 
điện/ điện tử, bao gồm thiết bị điều khiển từ xa, giao diện (cho máy tính), thiết bị vận 
hành, bộ điều khiển (bao gồm thiết bị giám sát từ xa), máy chủ, bộ cảm biến và hệ thống 
bao gồm các cảm biến cho các thiết bị và hệ thống chiếu sáng và chiếu sáng trang trí, 
dùng cho các phần bên ngoài, bên trong của tòa nhà, sàn nhà, mặt bằng kinh doanh, sân 
khấu, hệ thống công nghiệp và hệ thống trưng bày đèn chiếu sáng; phần mềm máy tính, 
các bộ phận (bao gồm cả thiết bị kết nối) và phụ kiện cho các sản phẩm nói trên, tất cả 
đều thuộc nhóm 9; đi-ốt phát quang, mô đun đi-ốt phát quang; thiết bị giám sát, bao gồm 
hệ thống màn hình lớn; hệ thống máy tính để thiết kế chương trình biểu diễn ánh sáng, 
bao gồm việc chỉnh sửa hình ảnh và âm thanh.  

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, cụ thể là đèn, bao gồm đèn đi-ốt phát quang (đèn LED), và 
đèn chiếu sáng, bao gồm đèn chiếu sáng LED; thiết bị chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng 
để trang trí và hệ thống chiếu sáng và hệ thống chiếu sáng để trang trí bao gồm trong đó, 
dùng cho các phần bên ngoài, bên trong của tòa nhà, sàn nhà, mặt bằng kinh doanh, sân 
khấu, hệ thống công nghiệp và hệ thống trưng bày đèn chiếu sáng; các bộ phận và phụ 
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kiện cho sản phẩm nói trên, tất cả đều thuộc nhóm 11; thiết bị chiếu sáng, chiếu sáng 
trang trí và chiếu sáng biểu diễn bao gồm chủ yếu là các đèn đi-ốt phát quang (đèn LED), 
cụ thể là ở dạng dải, lưới, ống hoặc ma trận phẳng. 

 

 
(210) 4-2016-36986 (220) 22.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) UNI-PRESIDENT ENTERPRISES 

CORP.  (TW) 
No. 301, Zhongzheng Rd., Yongkang 
Dist., Tainan City 71001, Taiwan 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Hợp chất kích thích sinh trưởng các loại vi khuẩn có lợi dùng để cải thiện dạ 

dày và ruột của động vật dưới nước; vi khuẩn axit lactic dùng cho động vật; chất bổ sung 
dinh dưỡng dùng cho động vật; chất bổ sung dinh dưỡng từ chất chiết ra từ vi khuẩn axit 
lactic; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm chăm sóc sức khỏe chứa dinh dưỡng; thuốc về 
y tế môi trường; chất bổ sung cho thức ăn động vật, phụ gia cho thức ăn động vật, cụ thể 
chất bổ sung dinh dưỡng cho thức ăn động vật. 

 

Nhóm 31: Thức ăn súc vật; thức ăn cho cá; thức ăn cho tôm; thức ăn cho rùa; thức ăn cho 
động vật. 

 

 
(210) 4-2016-36987 (220) 22.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị gia 
đình Nhật Minh  (VN) 
318/11/1 đường Thống Nhất, phường 16, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Giấy nhám; kem đánh bóng; giấy đánh bóng; đá để đánh bóng; vải chà nhẵn; 
giấy nhám. 

 

Nhóm 07: Thiết bị hàn vận hành bằng gaz; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; máy là; 
máy xay nghiền chạy điện cho mục đích gia dụng. 

 

Nhóm 11: Kiềng bếp; dụng cụ nấu nướng dùng điện; bếp nấu; quạt điện dùng cho cá 
nhân; đèn pin; thiết bị làm nóng nước; chảo rán dùng điện 

 

Nhóm 21: Bát thủy tinh; bình cách nhiệt; dụng cụ nhà bếp; ấm / bình; nồi áp suất [nồi 
hầm], không dùng điện;  

 

Nhóm 24: Chăn; đồ bằng vải dùng cho giường; khăn phủ giường; khăn phủ gối; khăn phủ 
giường [vải dệt]; chăn bông [bằng vải dệt]. 

 

Nhóm 30: Gạo; cà phê; cà phê nhân tạo; bánh kẹo.  
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(210) 4-2016-36989 (220) 22.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 18.2.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH True Food  (VN) 
396 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; bột ngũ cốc.  
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây. 
 

 
(210) 4-2016-37024 (220) 22.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.15; 26.4.1; A18.1.8 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, đen, đỏ, đen, 

cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trần Đại Dũng  
(VN) 
B4/11B, ấp 2, xã Hưng Long, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (dùng cho động cơ). 

 

 
(210) 4-2016-37067 (220) 22.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.2.3 
(591) Xanh biển, vàng cam, cam đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Công nghệ và 
Tư vấn Điểm Nhấn  (VN) 
11 Bàu Cát 8, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính, thiết bị quang học, linh kiện điện tử, thiết 

bị truyền thông, phần mềm máy tính. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; kinh doanh (mua bán): máy tính, phần cứng máy tính, phần mềm 
máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính, thiết bị truyền thông.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; lắp đặt, bảo trì và sửa 
chữa phần cứng máy tính. 

 
Nhóm 38: Viễn thông.  

 
Nhóm 40: In ấn.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính, thiết kế phần cứng và phần mềm máy tính, tư vấn máy tính.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
932 

(210) 4-2016-37101 (220) 23.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.4; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần FLIX Việt  
(VN) 
Tầng 8, tòa nhà Vietnam Business 
Center, 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phương tiện phát triển phần mềm máy tính để kết nối 

mạng xã hội ảo, để xây dựng các ứng dụng mạng xã hội ảo và cho phép truy tìm, tải lên, 
truy cập và quản lý dữ liệu; giao diện lập trình ứng dụng cho phần mềm của bên thứ ba và 
cho dịch vụ trực tuyến để kết nối mạng xã hội ảo, để xây dựng các ứng dụng mạng xã hội 
ảo và cho phép truy tìm, tải lên, truy cập và quản lý dữ liệu, phần mềm để tải lên, gửi bài, 
trình bày, hiển thị, nhận biết, viết nhật ký, chia sẻ hoặc cung cấp thông tin hoặc phương 
tiện điện tử qua mạng internet hoặc mạng liên lạc khác.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ tóm lược tin tức; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, cho mục đích bán lẻ; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống 
hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính.  

 
Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình; dịch vụ truyền hình; phát sóng truyền thanh 
truyền hình không dây; cung cấp dịch vụ kênh tán gẫu trực tuyến và bảng thông báo điện 
tử cho người sử dụng đã đăng ký để truyền tin nhắn liên quan đến cuộc sống sinh viên, 
các sản phẩm thiết yếu, mục rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo, chia sẻ hình ảnh, và 
truyền hình ảnh; cung cấp các đường kết nối trực tuyến trên trạng web đến các chương 
trình biểu diễn âm nhạc, video âm nhạc, phim ngắn, các buổi phỏng vấn nổi tiếng.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp nội dung giải trí đa truyền thông trên mạng máy tính; dịch vụ 
giới thiệu phim; dịch vụ ghi phụ đề cho phim.  

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính, bảo trì phần 
mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tỉnh; cho thuê phần 
mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2016-37125 (220) 23.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.3.11; A5.3.14; 26.4.3; 25.7.20 
(591) Xanh tím, xám, cam, trắng, đà, xanh lá, 

đỏ 
(731) Công ty cổ phần Grow Fa  (VN)

108 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 01: Phân ủ, phân trộn; phân bón lá; chế phẩm phân bón; phân hữu cơ vi sinh, phân 
hữu cơ khoáng; phân bón phức hợp có chứa nitơ, phốt pho hoặc kali; phân trung lượng. 

 

 
(210) 4-2016-37148 (220) 23.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty TNHH Halla 

Electronics Vina   (VN) 
Lô L4, khu công nghiệp Tràng Duệ, xã 
Hồng Phong, huyện An Dương, thành 
phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 
COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 07: ổ đỡ lồng máy giặt (lồng ngang); bản lề cánh cửa máy giặt; giá đỡ lồng giặt 
(lồng ngang, lồng đứng); chốt (then) mâm giặt. 

 

Nhóm 09: Các sản phẩm từ nhôm như: tấm đáy bảo vệ mô đun tinh thể lỏng cho linh kiện 
điện tử, thanh tản nhiệt (dùng cho thiết bị nghe nhìn trên ô tô), vỏ điện thoại di động hợp 
kim Magie, vỏ thiết bị âm thanh cho ô tô; tất cả thuộc nhóm này. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: tấm đáy bảo vệ mô đun tinh thể lỏng, thanh tản nhiệt 
(dùng cho thiết bị nghe nhìn trên ô tô), ổ đỡ lồng máy giặt (lồng ngang), bản lề cánh cửa 
máy giặt, giá đỡ lồng giặt (lồng ngang, lồng đứng), vỏ điện thoại di động hợp kim Magie, 
chốt (then) mâm giặt, vỏ thiết bị âm thanh cho ô tô. 

 

 
(210) 4-2016-37187 (220) 23.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 18.2.1; 26.3.23; 26.4.9 
(591) Xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phân phối Giải 
Pháp Mới  (VN) 
219 Nguyễn Đình Chính, phường 11, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 06: ống dẫn bằng kim loại dùng trong hệ thống thông gió và điều hòa không khí; 
tủ đựng dụng cụ bằng kim loại (tủ rỗng). 

 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, thiết bị chống sét, phòng 
cháy chữa cháy, ghi hình, dược phẩm và thiết bị y tế, máy móc và thiết bị điện, vật liệu 
điện, máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện, máy 
vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính, thiết bị bảo hộ lao động, cứu hộ, cứu nạn, 
vật liệu và thiết bị lắp đặt khoan cắt bê tông trong xây dựng, hóa chất sử dụng trong công 
nghiệp (hóa chất xét nghiệm); quảng cáo. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện, điện tử, điều hòa không khí, thiết bị làm lạnh; 
bảo trì thiết bị điện, máy phát điện và điều hòa không khí. 
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(210) 4-2016-37220 (220) 23.11.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) A1.5.3 

(591) Xanh ngọc, đỏ, đen 

(731) Công ty cổ phần Quang Đăng  
(VN) 
Lô 4 cụm công nghiệp làng nghề xã 

Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Then chốt cửa bằng kim loại; bản lề hộp bằng kim loại; khóa chốt hộp bằng 

kim loại; chốt hộp bằng kim loại; dây treo bằng kim loại cho việc vận chuyển hàng hóa có 

tải trọng lớn; móc sắt dùng để leo núi; móc sắt an toàn lao động; tay nắm cửa bằng kim 

loại; khóa giàn giáo; kích giàn giáo; khung giàn giáo xây dựng bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2016-37221 (220) 23.11.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Phan Thị Minh Hào  (VN) 
Số 37, ấp Thắng Lợi, xã Thạnh Lộc, 

huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ xăm hình.  
 

 
(210) 4-2016-37244 (220) 23.11.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 25.7.25; 25.1.25; 1.15.23 

(591) Vàng, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dệt may Minh Thành   (VN) 
49/9 đường ĐHT06, khu phố 6, phường 

Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

   

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); giày dép; tất (vớ); đồ lót nam; đồ lót nữ.  

 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: quần áo, mũ (nón), 

giày dép, tất (vớ), đồ lót nam, đồ lót nữ. 
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(210) 4-2016-37302 (220) 23.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.12; 26.13.25; A14.1.2 
(591) Đỏ, đen 
(731) IMPULSE STUDIO SDN. BHD.  (MY) 

First Floor, 11A, Jalan Telawi 3, Bangsar 
Baru, 59100, Kuala Lumpur, Wilayah 
Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 28: Máy tập thể dục, thể thao và thể hình, đồ tập thể dục, thể thao và thể hình; dụng 

cụ thể thao; thiết bị luyện tập thể chất; trò chơi, đồ chơi.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn và cố vấn cho các hoạt động thể dục, thể thao; cung cấp tiện 
nghi thể dục, thể thao; dịch vụ giáo dục liên quan đến thể dục, thể thao; dịch vụ giải trí 
liên quan đến thể dục, thể thao; cho thuê thiết bị thể thao (trừ xe cộ); tổ chức các sự kiện, 
hoạt động, cuộc thi đấu và các giải đấu thể dục, thể thao.   

 

 
(210) 4-2016-37306 (220) 23.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.7.6; A2.3.16; 2.3.30 
(591) Hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nhà Thuốc 
Xanh  (VN) 
Tầng lửng, tòa nhà An Phú Plaza, 117-
119 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thuốc, thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa). 
 

 
(210) 4-2016-37323 (220) 23.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và đầu tư xây dựng Tuấn Anh  
(VN) 
Số 27, đường Quang Trung, phường Nam 
Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt và sửa chữa, công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát 
thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật dân dụng và công nghiệp.  

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế, thẩm định các công trình hạ tầng kỹ thuật dân dụng và công 
nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-37341 (220) 24.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.9.1; A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nông Dược Ba  
(VN) 
Số 64, đường số 6B, KDC Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
 

 
(210) 4-2016-37343 (220) 24.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển KSH  (VN) 
Số 27 phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

Nhóm 31: Rau và quả tươi; cây và hoa tự nhiên.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
điện. 

 

 
(210) 4-2016-37348 (220) 24.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.5.1; A17.2.2; 26.3.1 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dụng cụ cơ khí và y tế VPIC 
Việt Phát  (VN) 
Số 824, ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn: sắt, thép, kim loại khác (trừ vàng miếng), vật liệu trong xây dựng, 
thiết bị lắp đặt trong xây dựng, ô tô, xe có động cơ, phụ tùng của xe có động cơ, các bộ 
phận phụ trợ của xe có động cơ, vải, hàng may sẵn, giày dép, đồ dùng gia đình: bàn, ghế, 
giá đỡ, tủ, kệ, bồn rửa tay, khay cơm, bình phong, máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi 
tính, linh kiện điện tử, máy nông nghiệp, phụ tùng máy nông nghiệp, máy công nghiệp: 
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các loại máy công cụ, thiết bị cơ khí chính xác như máy tiện, máy phay, máy cắt, máy 
bào, máy dập, máy hàn, máy đúc, máy chấn, máy mài, máy cưa, phụ tùng máy công 
nghiệp: phụ tùng của các loại máy công cụ, thiết bị cơ khí chính xác như máy tiện, máy 
phay, máy cắt, máy bào, máy dập, máy hàn, máy đúc, máy chấn, máy mài, máy cưa, 
giường, thiết bị y tế, tủ, bàn ghế, đồ dùng nội thất dụng cụ thể thao, linh kiện điện tử, thiết 
bị điện tử: ti vi, máy vi tính, máy tính trung tâm, các thiết bị ngoại vi như máy in, máy 
photocopy, máy fax, máy chiếu, điện thoại, tổng đài điện thoại, thiết bị ghi hình, thiết bị 
tạo hình, thiết bị chiếu sáng, thiết bị tia X quang dùng cho chuẩn đoán, thiết bị bức xạ 
đẳng hướng dùng để trị liệu, thiết bị phân tích dùng trong y học; bán lẻ: máy vi tính, thiết 
bị ngoại vi máy vi tính, phần mềm viễn thông, thiết bị viễn thông, vải, len, sợi, chỉ khâu, 
đồ ngũ kim, sơn, kính, đồ điện gia dụng, giường, thiết bị y tế, tủ, bàn, ghế, đồ nội thất, 
đèn, bộ đèn điện, dụng cụ thể thao, ô tô con, xe đạp, phụ tùng xe đạp, xe có động cơ, phụ 
tùng xe có động cơ, máy nông nghiệp, phụ tùng máy nông nghiệp, máy công nghiệp: các 
loại máy công cụ, thiết bị cơ khí chính xác như máy tiện, máy phay, máy cắt, máy bào, 
máy dập, máy hàn, máy đúc, máy chấn, máy mài, máy cưa, phụ tùng máy công nghiệp: 
phụ tùng của các loại máy công cụ, thiết bị cơ khí chính xác như máy tiện, máy phay, 
máy cắt, máy bào, máy dập, máy hàn, máy đúc, máy chấn, máy mài, máy cưa; đại lý mua 
bán hàng hóa: đại lý xe ô tô và xe có động cơ khác, đại lý xe máy điện và xe đạp điện, đại 
lý bán hàng hưởng hoa hồng thực hiện theo ủy quyền hoặc nhân danh tài khoản giao dịch 
của bên ủy quyền hoặc giao đại lý về hàng các loại hàng hóa; môi giới hàng hóa; các dịch 
vụ bán đấu giá.  

 

 
(210) 4-2016-37359 (220) 23.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.9.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại I - ROYAL  (VN) 
532/15/44 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi rửa chén; vòi lavabo; máy nước nóng năng lượng mặt trời; bồn rửa chén; 

vòi hoa sen; hoa sen tắm.  
 

 
(210) 4-2016-37361 (220) 24.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A17.3.2; 5.7.3; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng đồng 

(540) 

  

(731) 1. Văn phòng công chứng 
Nguyễn Ngọc Hồng  (VN) 
Tổ dân phố 2, thị trấn La Hà, huyện Tư 
Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi  

2. Phan Thanh Lý  (VN) 
Số 61/21 Võ Tùng, phường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 
Ngãi 
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ công chứng; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ nghiên cứu 
pháp luật; tư vấn pháp lý. 

 

 
(210) 4-2016-37363 (220) 24.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất tẩy rửa sử dụng trong thiết bị tái xử lý tự động dụng cụ nội soi và dùng để 

làm sạch thiết bị y tế. 
 

 
(210) 4-2016-37382 (220) 24.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.13; 26.3.23; 26.11.3 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Trịnh Công Đại  (VN) 
33/17 đường số 1, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm và sách báo các loại, mua bán lương thực thực phẩm, 

mua bán đồ uống các loại. 
 

Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; tổ chức hội nghị - hội thảo, tổ chức sự kiện nhằm mục đích 
giải trí, văn hóa, giáo dục; giải trí.  

 
Nhóm 42: Thiết kế lôgô, mẫu mã, bao bì; thiết kế website; kiến trúc; tư vấn kiến trúc.  

 

 
(210) 4-2016-37420 (220) 24.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 7.1.14; 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh cốm, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Phượng Định  (VN) 
22 Trần Bình Trọng, phường Kinh Dinh, 
thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Phân phối các sản phẩm bia lon và bia chai, thuốc lá, sữa, mì gói, nước giải 
khát đóng lon và đóng chai, pin, ắc quy. 

 

 
(210) 4-2016-37442 (220) 24.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty TNHH Powernheat  

(VN) 
Lầu 2, tòa nhà Vietcomreal, số 68 
Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất (dùng cho công nghiệp).  
 

Nhóm 07: Mô tơ phát điện; hoạt động như một máy phát điện; động cơ điện, hoạt động 
như một máy phát điện; tua bin (là máy phát điện chạy pin, bằng sức gió và năng lượng 
mặt trời); máy phát điện; máy cộng cụ và máy tạo hình kim loại; máy khai thác mỏ và xây 
dựng; máy chế biến thực phẩm; máy chế biến nông sản; máy đóng gói thực phẩm; các bộ 
phận điều khiển và truyền chuyển động. 

 

Nhóm 09: Pin; ắc quy; máy biến thế điện; thiết bị phân phối và điều khiển điện; thiết bị 
nạp ắc quy; dây cáp điện; tụ điện; tủ phân phối điện; dây điện; máy vi tính; thiết bị ngoại 
vi máy vi tính; thiết bị truyền thông có dây và không dây; linh kiện điện tử. 

 

Nhóm 35: Tư vấn quản lý doanh nghiệp; mua bán và xuất nhập khẩu: mô tơ, động cơ, tua 
bin, máy phát điện, máy cộng cụ và máy tạo hình kim loại, máy khai thác mỏ và xây 
dựng, máy chế biến thực phẩm, máy chế biến nông sản, máy đóng gói thực phẩm, các bộ 
phận điều khiển và truyền chuyển động, pin, ắc quy, máy biến thế điện, thiết bị phân phối 
và điều khiển điện, thiết bị nạp ắc quy, cáp đồng trục, dây cáp điện, tụ điện, tủ phân phối 
điện, dây điện, máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, thiết bị truyền thông có dây và 
không dây, linh kiện điện tử, hóa chất, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2016-37453 (220) 24.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.15.9; 26.15.11 
(731) Công ty TNHH dịch vụ triển 

lãm SES Việt Nam  (VN) 
Tầng 7, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường 06, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ hãng 
quảng cáo; trưng bày sản phẩm; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc 
quảng cáo. 
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Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều hành hội thảo; tổ chức và điều 

khiển đại hội; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; dịch vụ giải trí. 
 

 
(210) 4-2016-37454 (220) 24.11.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 1.15.3; 26.4.2; 25.5.2 

(731) Công ty TNHH dịch vụ triển 
lãm SES Việt Nam  (VN) 
Tầng 7, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường 06, quận 3, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ hãng 

quảng cáo; trưng bày sản phẩm; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc 

quảng cáo. 

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều hành hội thảo; tổ chức và điều 

khiển đại hội; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; dịch vụ giải trí. 
 

 
(210) 4-2016-37455 (220) 24.11.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 25.5.1; A26.4.24; 9.7.1; 

A9.7.21 

(731) Công ty TNHH dịch vụ triển 
lãm SES Việt Nam  (VN) 
Tầng 7, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường 06, quận 3, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ hãng 

quảng cáo; trưng bày sản phẩm; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc 

quảng cáo. 

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều hành hội thảo; tổ chức và điều 

khiển đại hội; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; dịch vụ giải trí. 
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(210) 4-2016-37464 (220) 24.11.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.4.3; A25.7.21; 7.3.1; 7.1.24; 7.5.10 

(591) Xanh nước biển, trắng, đỏ, xám 

(731) Công ty cổ phần Xây dựng và 
Kết cấu Thép Số 1 Hà Nội  (VN) 
Số 2, ngõ 460, đường Khương Đình, 

phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ thi công, xây dựng nhà thép.  
 

 
(210) 4-2016-37496 (220) 24.11.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.1.2; A1.1.10; A5.7.22; 26.1.1 (540) 

   

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Tấn Tiến Phát  (VN)
Số 02 đường 51, phường 10, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; mì sợi. 

 

Nhóm 35: Mua bán: bánh kẹo, mứt, các sản phẩm từ ca cao và sôcôla. 
 
 

(210) 4-2016-37497 (220) 24.11.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) A1.1.10; 26.1.2; 5.7.21; 25.1.6; 5.5.19 (540) 

   

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Tấn Tiến Phát  
(VN) 
Số 02 đường 51, phường 10, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; mì sợi.  

 

Nhóm 35: Mua bán: bánh kẹo, mứt, các sản phẩm từ ca cao và sôcôla. 
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(210) 4-2016-37520 (220) 25.11.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.1.1; A5.1.16; 25.1.25; 25.7.25 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, vàng, cam, 

nâu, kem, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 

Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

(210) 4-2016-37521 (220) 25.11.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) A5.1.16; 25.1.25; 26.1.1; 25.7.25 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, kem, vàng, 

tím, hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 

Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2016-37522 (220) 25.11.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 8.1.6; 24.15.3; 2.7.13; 1.15.24 

(591) Đỏ, nâu, vàng, tím, xanh dương, xanh 

dương đậm, xanh lá cây, cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 

Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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(210) 4-2016-37523 (220) 25.11.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) A5.1.16; 26.1.1; 25.7.25; 25.1.25 

(591) Đỏ, đen, trắng, vàng, cam, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 

Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2016-37524 (220) 25.11.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 5.7.8; A8.1.16; 25.1.25; 25.7.25 

(591) Hồng, vàng, đỏ, cam, xanh dương, xanh 

lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 

Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 
 

(210) 4-2016-37525 (220) 25.11.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 24.15.3; A6.7.5; 8.1.6; 6.7.4 

(591) Đỏ, nâu, vàng, tím, xanh dương, xanh lá 

cây, đen, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 

Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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(210) 4-2016-37526 (220) 25.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 25.1.25; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, đỏ, cam, 

đen, trắng 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  

 

 
(210) 4-2016-37527 (220) 25.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 7.5.9; 24.15.3; 8.1.6; A6.7.5 
(591) Đỏ, nâu, vàng, tím, xanh dương, xanh lá 

cây, xanh lá cây nhạt, xanh ngọc, xanh 
tím than, kem, hồng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2016-37528 (220) 25.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.15.3; A6.7.5; 6.7.4; 8.1.6 
(591) Đỏ, nâu, vàng, tím, cam, hồng, đen, 

trắng, kem, xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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(210) 4-2016-37541 (220) 25.11.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Tạ Duy Phương  (VN) 
Khu tập thể XNSX chuối xuất khẩu, phố 

Phú Bình, phường Phong Châu, thị xã 

Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc cụ thể là: xô nhựa, chậu 

nhựa, rổ nhựa, rá nhựa, chậu hoa, thùng rác.  
 

 
(210) 4-2016-37542 (220) 25.11.2016 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

  

(731) Hoàng Mạnh Quân  (VN) 
Tổ dân phố số 1, xã Thanh Liệt, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước.  
 

 
(210) 4-2016-37543 (220) 25.11.2016 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

  

(731) Hoàng Mạnh Quân   (VN) 
Tổ dân phố số 1, xã Thanh Liệt, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước.  
 

 
(210) 4-2016-37625 (220) 25.11.2016 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Thanh Sơn Hóa Nông  
(VN) 
829 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt côn trùng; chế phẩm chống mọt cắn; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; 

thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt chuột. 
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(210) 4-2016-37726 (220) 28.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 2.9.1 
(591) Vàng, tím, xanh dương, xanh lá cây, 

trắng, cam đậm, đỏ, nâu, tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần WINCOFOOD  
(VN) 
12/49 Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 

thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi], sữa bột [cho trẻ sơ sinh].  

 
Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và 
bột trên cơ sở sữa bột; sữa giàu protein.  

 

 
(210) 4-2016-37727 (220) 28.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.15; A5.5.20; A5.3.13; 2.9.1 
(591) Vàng, tím, xanh lá cây, trắng, xanh 

dương đậm, cam đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần WINCOFOOD  
(VN) 
12/49 Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 

và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và 
bột trên cơ sở sữa bột; sữa giàu protein.  

 

 
(210) 4-2016-37728 (220) 28.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh dương, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ALCOFOOD   (VN) 
Số 49, đường 12, Cư Xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 

thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
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đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi], sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 
Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và 
bột trên cơ sở sữa bột; sữa giàu protein. 

 
Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc; đồ uống sôcôla có sữa; chế phẩm ngũ cốc; 
bánh kẹo; kem lạnh; thực phẩm giàu tinh bột. 

 
Nhóm 32: Nước uống có gaz; nước ép trái cây; sữa lạc [đồ uống không cồn]; đồ uống 
không cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn. 

 
Nhóm 35: Mua bán: sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, rượu, bia, nước giải khát, 
bột dinh dưỡng, ca cao, cà phê, nước uống đóng chai, bánh, kẹo, thực phẩm chế biến, hoá 
chất, thiết bị phụ tùng và vật tư nguyên liệu phục vụ sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa; 
dịch vụ khuyến mại [cho người khác], dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]. 

 

 
(210) 4-2016-37740 (220) 28.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.3 
(591) Trắng, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Minh Trang  (VN) 
750/42A Điện Biên Phủ, phường 10, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Mỏ hàn (dùng điện); mỏ hàn vận hành bằng ga. 
 

Nhóm 09: Dây cáp điện; dây điện; rờ le; công tắc điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán: chì hàn , ống co nhiệt, dây cáp điện, dây điện, mỏ hàn, rờ le; công 
tắc điện, ổ cắm điện, cầu chì, đầu nối cáp.  

 

 
(210) 4-2016-37741 (220) 28.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 18.3.21; 18.3.23 
(591) Trắng, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Minh Trang  (VN) 
750/42A Điện Biên Phủ, phường 10, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Mỏ hàn (dùng điện); mỏ hàn vận hành bằng ga. 
 

Nhóm 09: Dây cáp điện; dây điện; rờ le; công tắc điện.  
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Nhóm 35: Mua bán: chì hàn , ống co nhiệt, dây cáp điện, dây điện, mỏ hàn, rờ le; công 
tắc điện, ổ cắm điện, cầu chì, đầu nối cáp.  

 

 
(210) 4-2016-37827 (220) 28.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt 
(731) POSTMEDIA CO., LTD   (KR) 

1501ho, 11, Suyeong-ro 325beon-gil, 
Nam-gu, Busan, 48434, Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển mạng máy tính không dây; phát triển phần mềm máy tính 

để quản lý an ninh; giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa; cung cấp thông tin về 
công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web; dịch vụ tư vấn phần mềm máy 
tính cho công nghệ viễn thông; lập trình máy tính cho thương mại điện tử.  

 

 
(210) 4-2016-37861 (220) 28.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Hiên   (VN) 
Số 01, đường Đề Thám, phường 1, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, sản phẩm mẹ và bé (sữa tắm, bình sữa), quần áo, hàng tiêu 

dùng gia dụng (xà bông giặt đồ, nước xả).  
 

 
(210) 4-2016-37862 (220) 28.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(591) Đỏ
(731) LOTTE CO., LTD.  (JP) 

20-1, Nishi-shinjuku 3-chome, Shinjuku-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông và các sản phẩm bằng các loại vật liệu này không xếp trong 

nhóm khác (vật phẩm bằng bìa cứng, hộp, bìa bọc sách bằng giấy, kẹp giấy, tấm lót bằng 
giấy, vật liệu lọc bằng giấy); ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm, keo 
dán dùng cho văn phòng hoặc gia đình; vật liệu dùng cho các nghệ sĩ, bút lông; bút viết; 
máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); đồ dùng giảng dạy và học tập (không 
kể máy móc dùng cho mục đích trên); chất dẻo để bao gói (không xếp trong các nhóm 
khác); chữ in; bản đúc in (clisê). 
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Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao không xếp trong các nhóm khác; 
đồ trang hoàng cây nô en (trừ bánh kẹo và đồ chiếu sáng); găng tay dùng cho trò chơi; 
thiết bị tập luyện thể hình. 

 
Nhóm 29: Thịt; cá; gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi 
khô hoặc nấu chín; nuớc quả đông, mứt ướt; trứng; sữa; sản phẩm sữa, dầu thực vật và mỡ 
ăn; cá đóng hộp. 

 
Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao, đường; gạo; bột sắn; bột cọ; chất thay thế cà phê; bột và 
sản phẩm làm từ bột ngũ cốc (thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, lát ngũ cốc mỏng 
được sấy khô, chế phẩm ngũ cốc); bánh mỳ; bánh; mứt [bánh kẹo]; kẹo; kem tráng miệng 
[bánh kẹo], mật ong; nước mật đường, men; bột nở; muối; tương hạt cải; dấm và nước xốt; 
gia vị; kem lạnh. 

 
Nhóm 31: Sản phẩm nông nghiệp, nghề làm vườn, lâm nghiệp và các loại hạt không xếp 
trong các nhóm khác, cụ thể hạt ngũ cốc, hạt cho thức ăn động vật, lúa mạch, hạt vừng, gỗ 
chưa xử lý, nấm tươi, quả thông, bã mía [nguyên liệu thô]; cây và hoa tươi; động vật sống; 
rau quả tươi; hạt giống; thức ăn cho động vật; mạch nha dùng cho ngành bia và rượu. 

 
Nhóm 32: Bia, nuớc khoáng [đồ uống], nước uống có ga và đồ uống không có cồn, đồ 
uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi rô và chế phẩm để làm đồ uống. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản trị kinh doanh; điều hành kinh doanh; công việc văn phòng 
(xử lý văn bản, biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính); dịch vụ nhượng quyền 
thương mại. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu khoa học và công nghiệp, thiết lập chương trình máy, tính. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ trọ; nhà 
hàng ăn uống; quán cà phê; quầy thức ăn nhanh; dịch vụ quầy rượu. 

 

Nhóm 44: Phòng chăm sóc y tế, sức khoẻ và sắc đẹp, dịch vụ thú y và nông nghiệp.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
 

 
(210) 4-2016-37863 (220) 28.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 26.15.1; 26.4.4; 26.3.23 
(591) Đỏ đậm, đỏ, đỏ nhạt, trắng, vàng 
(731) LOTTE CO., LTD.  (JP) 

20-1, Nishi-shinjuku 3-chome, Shinjuku-
ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông và các sản phẩm bằng các loại vật liệu này không xếp trong 

nhóm khác (vật phẩm bằng bìa cứng, hộp, bìa bọc sách bằng giấy, kẹp giấy, tấm lót bằng 
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giấy, vật liệu lọc bằng giấy); ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm, keo 
dán dùng cho văn phòng hoặc gia đình; vật liệu dùng cho các nghệ sĩ, bút lông; bút viết; 
máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); đồ dùng giảng dạy và học tập (không 
kể máy móc dùng cho mục đích trên); chất dẻo để bao gói (không xếp trong các nhóm 
khác); chữ in; bản đúc in (clisê). 

 
Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao không xếp trong các nhóm khác; 
đồ trang hoàng cây nô en (trừ bánh kẹo và đồ chiếu sáng); găng tay dùng cho trò chơi; 
thiết bị tập luyện thể hình. 

 
Nhóm 29: Thịt; cá; gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi 
khô hoặc nấu chín; nước quả đông, mứt ướt; trứng; sữa; sản phẩm sữa, dầu thực vật và mỡ 
ăn; cá đóng hộp. 

 
Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao, đường; gạo; bột sắn; bột cọ; chất thay thế cà phê; bột và 
sản phẩm làm từ bột ngũ cốc (thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, lát ngũ cốc mỏng 
được sấy khô, chế phẩm ngũ cốc); bánh mỳ; bánh; mứt [bánh kẹo]; kẹo; kem tráng miệng 
[bánh kẹo]; mật ong; nước mật đường, men; bột nở; muối; tương hạt cải; dấm và nước xốt; 
gia vị; kem lạnh. 

 
Nhóm 31: Sản phẩm nông nghiệp, nghề làm vườn, lâm nghiệp và các loại hạt không xếp 
trong các nhóm khác, cụ thể hạt ngũ cốc, hạt cho thức ăn động vật, lúa mạch, hạt vừng, gỗ 
chưa xử lý, nấm tươi, quả thông, bã mía [nguyên liệu thô]; cây và hoa tươi; động vật sống; 
rau quả tươi; hạt giống; thức ăn cho động vật; mạch nha dùng cho ngành bia và rượu. 

 
Nhóm 32: Bia, nước khoáng [đồ uống], nước uống có ga và đồ uống không có cồn, đồ 
uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi rô và chế phẩm để làm đồ uống. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản trị kinh doanh; điều hành kinh doanh; công việc văn phòng 
(xử lý văn bản, biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính); dịch vụ nhượng quyền 
thương mại.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu khoa học và công nghiệp, thiết lập chương trình máy, tính. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ trọ; nhà 
hàng ăn uống; quán cà phê; quầy thức ăn nhanh; dịch vụ quầy rượu.  

 

Nhóm 44: Phòng chăm sóc y tế, sức khoẻ và sắc đẹp, dịch vụ thú y và nông nghiệp. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
 

 
(210) 4-2016-37880 (220) 26.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Pro Asia  
(VN) 
Số 6, thôn Lã Côi, xã Yên Viên, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; máy đọc đĩa; tai nghe; loa; micrô; thiết bị và máy âm 
thanh. 

 

 
(210) 4-2016-37960 (220) 29.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Nguyễn Thị Diệu Thúy   (VN) 

Tổ dân phố 8, thị trấn Đức Thọ, huyện 
Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt và sửa chữa: công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát 

thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật dân dụng và công nghiệp.  
 

Nhóm 42: Tư vấn, thiết kế, thẩm định các công trình hạ tầng kỹ thuật dân dụng và công 
nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-37986 (220) 30.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.1.16; 5.1.1; A5.3.13; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Miền Đông Anh  
(VN) 
Thôn Trung Oai, xã Tiên Dương, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cụ thể là: máy rửa bát đĩa, máy dán nhãn, máy gia công kim loại, máy hút 

bụi chân không, máy láp ráp xe đạp và máy công cụ. 
 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ quang học; linh kiện điện thoại di động.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị và dụng cụ quang học, linh kiện điện thoại di động, máy và 
máy công cụ. 

 

 
(210) 4-2016-38015 (220) 30.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(300) 2016-058530 31.05.2016 JP 

(731) KURABE INDUSTRIAL CO., LTD.  
(JP) 
4830 Takatsuka-cho, Minami-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 432-8521 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Dây dẫn điện; dây điện; dây cáp điện; dây điện trở; bộ điều khiển điện; cáp 
đồng trục; cáp viên thông; bộ dây cáp; sợi quang, dây dẫn tia sáng; ống bảo vệ dây điện 
và dây cáp điện; dây đồng được cách điện; bảng mạch điện; thiết bị cảm biến [thiết bị đo] 
không dùng cho y tế; phong kế; nhiệt kế, không dùng cho mục đích y tế; ẩm kế; phụ tùng 
và linh kiện cho máy viễn thông và thiết bị chắn điện từ; điện trở; cầu chì; dây cầu chì; ổ 
cắm điện; đầu nối dây điện; bảng mạch in; cuộn dây điện.  

 
Nhóm 11: Thiết bị đốt nóng; máy hút ẩm; thiết bị nhiệt điện gia dụng; thiết bị làm nóng 
và làm ấm bệ xí vệ sinh; thảm sưởi bằng điện; đèn chiếu sáng; bộ khuếch tán ánh sáng; 
ống dạ quang để chiếu sáng; thiết bị điều hòa không khí [cho mục đích công nghiệp], 
thiết bị điều hòa không khí cho ghế ngồi [cho mục đích công nghiệp]; thiết bị làm nóng 
hoặc làm mát tay lái.  

 

Nhóm 17: ống nhựa tổng hợp dạng mềm; ống cao su; vật liệu cách điện; ống mềm áp lực 
phi kim loại; ống mềm, không bằng kim loại; ống mềm để chuyển chất lỏng; ống dẫn 
mềm phi kim loại; ống mềm cách điện, cách nhiệt để bọc dây; ống mềm nhựa tổng hợp; 
ống bằng cao su; ống bằng vật liệu dệt; đệm lót; đầu nối cho ống dẫn không bằng kim 
loại; vật liệu để bao gói; chất dẻo bán thành phẩm; cao su dạng thô hoặc bán thành phẩm; 
đệm lót chắn nhiễu điện từ; vật liệu chắn điện từ; tấm nhựa chắn điện từ; chất cách điện 
cho dây cáp; ống bọc ngoài cách điện, cách nhiệt cho máy móc; vécni cách điện, cách 
nhiệt; phụ tùng cho ống mềm phi kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-38096 (220) 30.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) O.P. PHARMA SRL  (IT) 

Via Torino, 51 - 20123 MILANO (MI) - 
Italy  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để ngăn ngừa và điều trị việc thiếu hụt vitamin D.  

 

 
(210) 4-2016-38122 (220) 30.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, đánh 

bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
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(210) 4-2016-38145 (220) 30.11.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A1.5.3; 1.15.23; 26.1.2; 24.17.15; 

24.17.21 
(591) Da cam, vàng, xanh dương, xanh lá cây, 

đen, trắng 
(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp Bến Lức   (VN) 
Số 490, tổ 6, ấp 7, xã Lương Hòa, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Quả chanh tươi; củ gừng tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán quả chanh tươi; mua bán củ gừng tươi.  
 

 
(210) 4-2016-38148 (220) 01.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.8; 3.7.17; 26.1.1; 1.15.23; 

18.1.21 
(591) Cam, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tổng Công ty Thái Sơn  (VN) 
Số 3, đường 3/2, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy điện dùng cho xe cộ, mũ bảo hiểm.  
 

Nhóm 12: Xe cộ: xe đạp; ôtô; xe máy; xe điện.  
 
 

(210) 4-2016-38149 (220) 01.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.5; A26.1.18 
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tổng Công ty Thái Sơn  (VN) 
Số 3, đường 3/2, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09:  điện thoại; thiết bị viễn thông.  

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học, công nghệ và nghiên cứu có liên quan đến: lập trình máy 
tính, thiết kế phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2016-38166 (220) 01.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH Thương mại 

Thuận Phát  (VN) 
Số 10, 11, 12, đường Hùng Vương, 
phường Mỹ Phước, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ nội thất, đồ điện gia dụng, đồ dùng gia đình như: 

bình (lọ) sứ, chén sứ, tách sứ, bộ ấm trà bằng sứ, bình (lọ) thủy tinh, ly thủy tinh, rổ nhựa, 
thùng nhựa, tủ đựng nhiều ngăn kéo bằng nhựa, bình nhựa, ly nhựa, chậu rửa (đồ đựng) 
bằng nhựa, hộp đựng thực phẩm bằng nhựa, vật tư ngành nước, đèn và bộ phận đèn. 

 

 
(210) 4-2016-38186 (220) 01.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.1; 25.5.2; A26.11.12; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sohude  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. 
 

Nhóm 36: Tư vấn, môi giới bất động sản. 
 

 
(210) 4-2016-38220 (220) 01.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Đen, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bánh ngọt 
Thu Hương   (VN) 
Số 37A Phan Đình Phùng, phường Quán 
Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Đồ thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); đồ thủy 

tinh, sành sứ dùng trong gia đình và nhà bếp.  
 

Nhóm 29: Thịt; cá (đã qua chế biến); gia cầm; chất chiết ra từ thịt; mứt ướt; trứng; sữa và 
các sản phẩm sữa; dầu thực vật và mỡ ăn. 

 
Nhóm 30: Cà phê; ca cao; đường; gạo; bột sắn; bột ngũ cốc; bánh mì; bánh kẹo; kem 
lạnh.  
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Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước có ga; đồ uống không cồn; đồ uống hoa quả và nước ép 

hoa quả; xi rô.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 

Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo; các cửa hàng bánh kẹo; quầy hàng chuyên phục vụ bánh 

kẹo. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ đóng gói hàng hóa; dịch vụ lưu kho hàng 

hóa.  

 

Nhóm 43: Hiệu bánh mỳ; quầy hàng chuyên phục vụ bánh mỳ; nhà hàng ăn uống; nhà 

hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2016-38266 (220) 01.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 1.5.1 

(591) Xanh tím than, xanh lá cây, xanh nước 

biển, xám, trắng 

(731) Công ty cổ phần Eco  (VN) 
Số 255/61/15, đường Lĩnh Nam, phường 

Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phụ gia cho xăng dầu và nhiên liệu, cụ thể: chất phụ gia hóa học cho nhiên liệu 

động cơ, chất kiềm, chế phẩm chống sôi cho chất làm mát động cơ, chất phụ gia hóa học 

dùng cho dầu. 
 

 
(210) 4-2016-38286 (220) 01.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Hộ kinh doanh Thạch Mỹ  (VN) 
Số 12/19, khóm 2, phường 1, thành phố 

Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 29: Lạc (đậu phộng) rang sấy.  
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(210) 4-2016-38288 (220) 01.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.1.5; A5.1.15; A5.1.16; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, vàng 
(731) Cơ sở sản xuất bánh kẹo 

Công Lập Phát  (VN) 
167 Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 8, 
phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 
Vinh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo. 

 

 
(210) 4-2016-38300 (220) 01.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A1.5.3; 25.1.6 
(591) Xanh dương, xanh tím than, đỏ, trắng, 

vàng, đen 
(731) Hộ kinh doanh Hồ Nghĩa   (VN) 

52 thôn Lạc Xuân 1, xã Lạc Xuân, huyện 
Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 29: Chao. 

 

 
(210) 4-2016-38301 (220) 01.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.1.8; A5.5.20; A5.5.21; A26.11.8 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH tư vấn Pilate 

Sài Gòn  (VN) 
Số 228, đường Nguyễn Văn Hưởng, 
phường Thảo Điền, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương 

mại hoặc công nghiệp; marketing; nghiên cứu thị trường; phân tích nguồn nhân lực và 
dịch vụ tư vấn nguồn nhân lực; quản lý nguồn nhân lực. 
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(210) 4-2016-38328 (220) 01.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.5.1; A7.1.11 
(731) CREAM HAUS FRIENDS CO., LTD.  

(KR) 
357, Cheomdansaneop-ro, Daesowon-
myeon, Chungju-si, Chungcheongbuk-
do, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm ngủ dùng cho trẻ em; đệm lót dùng cho bồn/chậu rửa; đệm giường; 

giường ghế; ghế sofa; gối nệm; xe cũi đẩy cho trẻ em; đệm cho xe cũi của trẻ em; rèm vải 
của cửa sổ; gối; đệm ghế. 

 

 
(210) 4-2016-38329 (220) 01.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.5.1; A7.1.11 
(731) CREAM HAUS FRIENDS CO., LTD.  

(KR) 
357, Cheomdansaneop-ro, Daesowon-
myeon, Chungju-si, Chungcheongbuk-
do, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 27: Thảm chùi chân; thảm dệt; thảm sàn nhựa sử dụng trong nhà; thảm dày trải 

sàn; tấm thảm; thảm chùi chân (đặt ở cửa); thảm trải sàn dùng trong các hoạt động thể 
thao; thảm dệt dùng cho nhà tắm.  

 

 
(210) 4-2016-38345 (220) 01.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.4; A11.1.6; 2.9.4; A26.11.12 
(591) Đỏ, đỏ cam, vàng, vàng cam, vàng đồng, 

vàng nhạt, đen, trắng, trắng đục, xanh lá 
cây, xanh lá cây đậm, xanh dương 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
thực phẩm Quốc Tế   (VN) 
Số 1 đường 41, phường Bình Trưng 
Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột năng.  
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(210) 4-2016-38348 (220) 01.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.5 
(591) Xanh lá cây, đen 
(731) Công ty TNHH đầu tư bất 

động sản An Gia Phú Thuận  
(VN) 
30 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh nhà ở: cho thuê nhà ở; mua bán nhà ở; nhận quyền sử dụng đất; 
môi giới bất động sản.  

 

Nhóm 37: Xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng, xây dựng dân dụng, xây 
dựng công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-38381 (220) 02.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.5.19; A5.5.20 
(591) Xanh ngọc nhạt, xanh lá cây, trắng, da 

cam, vàng, đen, xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư A&B 
Việt Nam  (VN) 
Số 45, phố Nguyễn Sơn, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước uống có ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống 
hoa quả và nước ép hoa quả; đồ uống không cồn có bổ sung hương vị quả bí đao; nước xi-
rô và các chế phẩm khác không chứa cồn để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2016-38385 (220) 02.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.7.3; 19.7.1; A19.7.9; A19.7.17 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, đỏ, 

trắng, vàng, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần rượu Đồng 
Tiến  (VN) 
Khu Liên Phương, phường Minh Phương, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

 

(511)   Nhóm 30: Đá nước. 
 

Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2016-38422 (220) 02.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH Đại Hiệp  (VN) 

720 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas, bếp điện; lò vi sóng; thiết bị và máy làm đá lạnh; thiết bị làm lạnh đồ 

uống; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; bồn rửa tay.  
 

Nhóm 20: Sản phẩm nội thất cụ thể là: tủ inox, bàn inox, kệ inox, giá để đồ bằng inox, xe 
đẩy tay (đồ đạc), quầy ăn di động bằng inox (đồ đạc).  

 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị khử trung, bếp ga, bếp điện, lò vi sóng, máy làm lạnh, chụp 
hút khói dùng cho nhà bếp, bồn rửa tay, kệ bếp, quầy ăn di động, giá đỡ dùng cho nhà 
bếp, tủ trưng bày sản phẩm, bàn ghế, xe đẩy tay, máy rửa bát, đĩa, máy chế biến thức ăn 
dùng điện. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết lập bản vẽ công nghiệp; dịch vụ tư vấn thiết kế công 
nghiệp cụ thể là tư vấn thiết kế trong các lĩnh vực đồ dùng gia dụng (bếp ga, đồ dùng 
inox).  

 

 
(210) 4-2016-38468 (220) 02.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(300) 40-2016-0086845 20.10.2016 KR 

  
(731) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo - gu, 
Seoul 150 - 721, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt quần áo chạy điện; máy rửa bát tự động; máy hút bụi chạy điện; ống 

vòi của máy hút bụi chạy điện; túi đựng rác, đựng bụi của máy hút bụi chạy điện; máy hút 
bụi dạng thanh dài; người máy (máy móc); máy thổi khí dạng trục quay chạy điện; bơm 
khí nén; máy nén quay; máy nén dùng cho tủ lạnh; máy vắt khô quần áo [không sấy]; 
máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; rô bốt hút bụi (máy móc), máy chế biến 
thức ăn chạy điện, máy hút bụi và làm sạch bằng hơi nước dùng cho mục đích gia dụng; 
máy hút bụi cầm tay, máy hút bụi chạy điện dùng làm sạch giường. 

 
Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị thổi khí nóng; máy làm ẩm; máy hút ẩm chạy 
điện dùng cho gia đình; bếp lò chạy điện; máy làm sạch nước cho mục đích gia dụng; 
máy ion hóa nước dùng cho mục đích gia dụng; máy ion hóa nước; thiết bị màng lọc làm 
sạch nước; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; máy làm sạch không khí; thiết 
bị sưởi ấm; thiết bị thông gió [điều hoà không khí] để sưởi ấm; thiết bị chiếu sáng bằng 
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đèn đi ốt phát quang [LED], bếp ga, lò nấu bếp chạy điện; thiết bị hoặc hệ thống nấu ăn; 
tủ lạnh chạy điện; máy sấy khô quần áo chạy điện; thiết bị thông gió; máy quản lý quần 
áo để sấy khô quần áo (chạy điện) cho mục đích gia dụng; máy bảo quản quần áo chạy 
điện có chức năng khử mùi, khử trùng và hấp quần áo cho mục đích gia dụng; máy sấy 
khô quần áo có chức năng khử trùng, khử mùi và chống nhăn cho mục đích gia dụng.  

 

 
(210) 4-2016-38469 (220) 02.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(300) 40-2016-0086846 20.10.2016 KR 

  
(731) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo - gu, 
Seoul 150 - 721, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt quần áo chạy điện; máy rửa bát tự động; máy hút bụi chạy điện; ống 
vòi của máy hút bụi chạy điện; túi đựng rác, đựng bụi của máy hút bụi chạy điện; máy hút 
bụi dạng thanh dài; người máy (máy móc); máy thổi khí dạng trục quay chạy điện; bơm 
khí nén; máy nén quay; máy nén dùng cho tủ lạnh; máy vắt khô quần áo [không sấy]; 
máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; rô bốt hút bụi (máy móc), máy chế biến 
thức ăn chạy điện, máy hút bụi và làm sạch bằng hơi nước dùng cho mục đích gia dụng; 
máy hút bụi cầm tay, máy hút bụi chạy điện dùng làm sạch giường, 

 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị thổi khí nóng; máy làm ẩm; máy hút ẩm chạy 
điện dùng cho gia đình; bếp lò chạy điện; máy làm sạch nước cho mục đích gia dụng; 
máy ion hóa nước dùng cho mục đích gia dụng; máy ion hóa nước; thiết bị màng lọc làm 
sạch nước; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; máy làm sạch không khí; thiết 
bị sưởi ấm; thiết bị thông gió [điều hoà không khí] để sưởi ấm; thiết bị chiếu sáng bằng 
đèn đi ốt phát quang [LED], bếp ga, lò nấu bếp chạy điện; thiết bị hoặc hệ thống nấu ăn; 
tủ lạnh chạy điện; máy sấy khô quần áo chạy điện; thiết bị thông gió; máy quản lý quần 
áo để sấy khô quần áo (chạy điện) cho mục đích gia dụng; máy bảo quản quần áo chạy 
điện có chức năng khử mùi, khử trùng và hấp quần áo cho mục đích gia dụng; máy sấy 
khô quần áo có chức năng khử trùng, khử mùi và chống nhăn cho mục đích gia dụng.  

 

 
(210) 4-2016-38488 (220) 02.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; 26.1.4; A26.1.18; A26.1.24 
(731) Công ty TNHH Sản xuất Kinh 

doanh Sứ Hảo Cảnh  (VN) 
Xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái 
Bình  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ thủ công mỹ nghệ và đồ gia dụng bằng gốm, sành, sứ dùng trong gia đình 

không thuộc các nhóm khác, cụ thể là: tác phẩm nghệ thuật, bình (đồ chứa đựng), khay 
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(đồ chứa đựng), lọ hoa, bộ bát đĩa; đồ chứa đựng bằng gốm, sành, sứ dùng cho mục đích 
gia dụng. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày giới thiệu sản phẩm: đồ thủ công mỹ nghệ 
và đồ gia dụng bằng gốm, sành, sứ (dùng trong gia đình), đồ chứa đựng bằng gốm, sành, 
sứ (dùng cho mục đích gia dụng), bát, đĩa, cốc, chén, lọ, bình. 

 

 
(210) 4-2016-38489 (220) 02.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; 26.1.4; A26.1.18; A26.1.24 
(731) Công ty TNHH Sản xuất Kinh 

doanh Sứ Hảo Cảnh   (VN) 
Xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái 
Bình  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ thủ công mỹ nghệ và đồ gia dụng bằng gốm, sành, sứ dùng trong gia đình 

không thuộc các nhóm khác, cụ thể là: tác phẩm nghệ thuật, bình (đồ chứa đựng), khay 
(đồ chứa đựng), lọ hoa, bộ bát đĩa; đồ chứa đựng bằng gốm, sành, sứ dùng cho mục đích 
gia dụng.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày giới thiệu sản phẩm: đồ thủ công mỹ nghệ 
và đồ gia dụng bằng gốm, sành, sứ (dùng trong gia đình), đồ chứa đựng bằng gốm, sành, 
sứ (dùng cho mục đích gia dụng), bát, đĩa, cốc, chén, lọ, bình. 

 

 
(210) 4-2016-38512 (220) 02.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Nguyễn Văn Vũ  (VN) 

Số 242 Bàu Cát, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, diệt cỏ dại, chất diệt động vật có hại); 

giấy đề can ảnh; hóa chất công nghiệp; keo dán công nghiệp; phân bón; dầu thủy lực.  
 

Nhóm 02: Sơn; mực in; chế phẩm chống gỉ (để bảo vệ); phẩm mầu dùng cho thực phẩm; 
véc ni; sơn mài.  

 

Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm làm đẹp; nước hoa; dầu gội đầu; xà phòng; 
nước hoa.  

 

Nhóm 04: Dầu nhờn; xăng; dầu hỏa; chất đốt chiếu sáng; nến đốt sáng; mỡ để bôi trơn.  
 
Nhóm 05: Dược phẩm; chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; 
chế phẩm diệt sâu bọ; chế phẩm thú y; băng vệ sinh phụ nữ.  
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Nhóm 06: Mắc áo bằng kim loại; thùng bằng kim loại; tấm kim loại dùng trong xây dựng; 
dây cáp bằng kim loại (không dùng để dẫn điện), khung nhà bằng kim loại; vật liệu xây 
dựng bằng kim loại.  

 
Nhóm 07: Máy công cụ hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp; máy công cụ hoạt động 
trong lĩnh vực nông nghiệp; máy in (không dùng với máy vi tính); động cơ (không bao 
gồm động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); máy phát điện; thiết bị dùng 
để nâng hạ (máy).  

 
Nhóm 08: Kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng điện và không dùng điện]; dụng 
cụ cầm tay để uốn tóc; bộ dụng cụ cắt sửa, móng tay; kéo; dao; thìa.  

 
Nhóm 09: Máy vi tính; ắc quy điện; điện thoại di động; phần mềm máy tính; dụng cụ đo 
độ dài; máy in dùng với máy vi tính.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị dùng cho giải phẫu; thiết bị phân tích dùng 
trong ngành y; thiết bị nha khoa; vật liệu khâu vết thương, đồ chỉnh hình; chỉ phẫu thuật.  

 
Nhóm 11: Máy điều hoà; bếp gas; thiết bị dùng cho bồn tắm; thiết bị và dụng cụ nấu 
nướng; hệ thống và thiết bị sấy khô; bộ tiết kiệm nhiên liệu.  

 
Nhóm 12: Xe máy; xe đạp; ô tô; xăm, lốp (xe đạp, xe máy, ô tô); kính chắn gió; xích xe.  

 
Nhóm 13: Chất nổ; pháo hoa; chất tự cháy; súng; pháo hiệu báo sương mù và báo nổ; tên 
lửa báo hiệu.  

 
Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quý; đồ trang sức (kim hoàn); đồng hồ; kim loại quý; 
đồng hồ bấm giờ; đá quý.  

 
Nhóm 15: Bộ chuông hoà âm; nhạc cụ; hộp dùng cho nhạc cụ; dây dùng cho nhạc cụ; 
thiết bị lật trang của tập bản nhạc đàn violon; giá đỡ dùng cho nhạc cụ.  

 
Nhóm 16: Báo chí; tạp chí xuất bản định kỳ; giấy và các sản phẩm làm từ giấy; bút; dụng 
cụ học sinh; đồ dùng văn phòng phẩm, ấn phẩm các loại.  

 
Nhóm 17: Vật liệu cách điện, nhiệt; sợi thủy tinh nhân tạo; cao su thô hoặc bán thành 
phẩm, cao su tổng hợp; vật liệu dùng để cách ẩm; ống nhựa nhân tạo (ống nhựa mềm); 
nhựa tổng hợp (bán thành phẩm).  

 

Nhóm 18: Túi xách ba lô; va li; ví; cặp sách; túi du lịch.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; gỗ lát sàn; khung nhà không bằng kim 
loại; cửa kính; kính xây dựng; cấu kiện xây dựng bằng bê tông.  

 

Nhóm 20: Đồ đạc nội thất bằng gỗ, đồ gỗ nội thất văn phòng; phụ kiện dùn cho đồ gỗ nội 
thất không làm bằng kim loại; gương soi (thuộc nhóm này); khung tranh; sản phẩm nghệ 
thuật (mỹ nghệ) làm từ gỗ, tre mây dùng cho mục đích trang trí; đệm (nệm mouse).  
 
Nhóm 21: Tác phẩm nghệ thuật bằng gốm sứ, đất nung hoặc thủy tinh; đồ đựng dùng cho 
gia đình; dụng cụ dùng trong nhà vệ sinh; bộ đồ ăn (không bao gồm dao, dĩa và thìa); đồ 
dùng nhà bếp không dùng điện; bộ tách trà.  
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Nhóm 22: Sợi dùng để dệt vải (sợi thô); cái võng; thang dây; dây thừng (chão) để gói 
hàng; lều; tấm phủ xe cộ (không đi kèm với xe cộ).  

 
Nhóm 23: Len đã xe thành sợi; sợi và chỉ len; chỉ; sợi cao su dùng cho ngành dệt; sợi và 
chỉ tơ nhân tạo; sợi bằng thủy tinh dùng cho ngành dệt.  

 
Nhóm 24: Vải; chăn (mÒn) để đắp; khăn phủ giường; vỏ nệm; khăn lau mặt bằng vải; rèm 
cửa.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; dây thắt lưng (dùng với trang phục); tất; ca vát.  

 
Nhóm 26: Tóc giả; hoa giả; kẹp tóc; đăng ten trang trí; đồ dùng để thêu; ruy băng.  

 
Nhóm 27: Tấm thảm; thảm chùi chân (ở cửa); giấy dán tường; tấm phủ sàn; chiếu; tấm 
thảm dùng cho ô tô.  

 
Nhóm 28: Dụng cụ rèn luyện hình thể; máy để luyện tập thể dục; ván lướt sóng; đồ câu 
cá; đai lưng dùng cho người leo núi (đồ dùng thể thao); xe trượt tuyết (dụng cụ thể thao).  

 
Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến; thức ăn làm từ cá; quả đóng hộp; thịt; sữa; nước 
mắm.  

 
Nhóm 30: Hạt tiêu; cà phê; ca cao; sô cô la; bánh quy; kẹo.  

 
Nhóm 31: Hoa quả tươi; thức ăn cho vật nuôi; động vật sống; thực phẩm cho động vật; 
chế phẩm để vỗ béo động vật; hoa khô dùng cho mục đích trang trí.  

 

Nhóm 32: Nước tinh khiết (đồ uống); bia; nước ép trái cây; tinh dầu để sản xuất đồ uống; 
nước có gaz; mật hoa quả.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu; nước ép trái cây có cồn; chiết xuất rượu mùi và 
đồ uống có rượu; rượu mùi; đồ uống chưng cất.  

 

Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; diêm; tẩu thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc; đá lửa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu: nước hoa, nước thơm mỹ phẩm, dầu thơm, 
mỹ phẩm như son, phấn trang điểm, kem dưỡng da, kem trang điểm, dầu gội đầu, sữa tắm, 
chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy thơm, dụng cụ làm tóc, hóa chất làm tóc, rau, củ, quả, 
các sản phẩm ngũ cốc chưa qua chế biến và đã qua chế biến, thủy hải sản đông lạnh, 
vàng, bạc, đá quý, nước mắm, sản phẩm nội thất dùng cho gia đình và văn phòng, trang 
thiết bị và dụng cụ nhà bếp, ô tô, xe máy, phụ tùng ô tô, xe máy, trang thiết bị và dụng cụ 
y tế, phân bón, cây giống, con giống, hạt giống, gạo, ngô, khoai, sắn, vật liệu xây dựng 
phi kim loại, vật liệu xây dựng kim loại, dược phẩm, thực phẩm, kem (ăn) bánh, kẹo, 
rượu, bia, nước giải khát, thiết bị định vị, dẫn đường, camera; quản lý kinh doanh; tuyển 
dụng lao động; dịch vụ quảng cáo; tổ chức sự kiện nhằm mục đích quảng cáo; kế toán.  

 
Nhóm 36: Tư vấn về đầu tư quản lý bất động sản; môi giới chứng khoán; định giá tài sản; 
đầu tư tài chính; kinh doanh bất động sản; dịch vụ tư vấn tài chính.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa máy công cụ hoạt động trong sản xuất công nghiệp và 

nông nghiệp; lắp đặt máy công cụ hoạt động trong sản xuất công nghiệp và nông nghiệp; 
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khai thác mỏ, khoáng sản; dịch vụ giám sát thi công công trình xây dựng; cho thuê máy 

móc, thiết bị xây dựng.  

 

Nhóm 38: Phát các chương trình truyền hình; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động và 

cố định; dịch vụ truyền tin tức và hình ảnh bằng máy vi tính; dịch vụ cung cấp kết, nối 

viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ truy cập và cho thuê thời gian 

truy cập mạng máy tính toàn cầu; viễn thông.   

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế và nội địa; dịch vụ vận chuyển hàng hóa và 

khách du lịch; dịch vụ chuyển phát thư tín, bưu phẩm và hàng hóa; dịch vụ cho thuê kho 

hàng; dịch vụ cung cấp nước; dịch vụ bao gói hàng hóa.  

 

Nhóm 40: in ốp sét; in lụa; in ảnh chụp; dịch vụ may đo; dịch vụ mạ kim loại; dịch vụ gia 

công kim loại.  

 

Nhóm 41: Trường đào tạo; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; đào tạo thực hành; giảng dạy; đào tạo 

lại nghề; sản xuất chương trình truyền hình và truyền thanh.  

 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang; thiết kế đồ họa; lập trình máy tính; thiết kế kiến trúc công 

trình xây dựng; tư vấn xử lý môi trường; hỗ trợ nghiên cứu và đổi mới công nghệ cho các 

doanh nghiệp.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ khu nghỉ dưỡng (spa-resort); dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà 

hàng thực hiện.  
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; bệnh viện; dịch vụ trang điểm; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ cắt 

sửa móng tay; dịch vụ tư vấn và chăm sóc sức khỏe.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ; dịch vụ tổ chức hôn lễ (trung tâm tiệc cưới); hãng thám tử; dịch 

vụ tranh tụng; tư vấn pháp luật; dịch vụ công chứng.  
 

(210) 4-2016-38568 (220) 05.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.4.2 

(591) Trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV TABI Việt 
Nam  (VN) 
Số 130 đường Hoàng Hoa Thám, phường 

Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội 
 

(511)   Nhóm 19: Gỗ bán thành phẩm: sàn gỗ.  
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(210) 4-2016-38589 (220) 05.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 15.1.1; A1.1.2; A1.1.12; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen, xanh dương, xanh 

lam, xám 

(540) 

   

(731) Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) 
Chánh Tân Đức  (VN) 
Quốc lộ 50 ấp 3A, xã Đạo Thạnh, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh bán buôn cung ứng máy công cụ: máy cắt gió đá plasma lập trình 
CNC (máy được điều khiển bằng phần mềm CNC) chuyên dụng phục vụ ngành cơ khí chế 
tạo máy.  

 

 
(210) 4-2016-38626 (220) 05.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 26.2.7; 26.3.4; 26.7.25 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng Constrexim   (VN) 
Tầng 1, nhà N02, ngõ 84, phố Chùa 
Láng, phường Láng Thượng, quân Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn: máy móc, thiết bị và phụ tùng máy xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu 
kiện bê tông đúc sẵn, thiết bị vệ sinh, thiết bị vật tư ngành nước, thiết bị vật tư ngành điện, 
thiết bị vật tư ngành điện tử, thiết bị vật tư ngành điện lạnh, đồ trang trí nội thất, đồ trang 
trí ngoại thất, đồ ngũ kim, sơn, kính; cung ứng và quản lý nguồn lao động; đấu giá bất 
động sản; dịch vụ tư vấn xuất nhập khẩu; xuất nhập khẩu các mặt hàng kinh doanh; quản 
lý chợ; quản lý dự án; lập dự án (công trình xây dựng).  

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản: kinh doanh nhà, hạ tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, 
cơ sở hạ tầng, hoạt động tư vấn đầu tư; đại lý, môi giới bất động sản.  

 

Nhóm 37: Sửa chữa máy móc, thiết bị ngành xây dựng, cho thuê máy móc, thiết bị xây 
dựng và kỹ thuật dân dụng không kèm người điều khiển; lắp đặt máy móc, thiết bị, kết 
cấu kim loại phục vụ xây dựng, xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp, giao 
thông, thủy lợi, công cộng, hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị, thủy điện; lắp đặt đường dây và 
trạm biến áp, hệ thống điều hòa không khí, thang máy, thiêt bị chống sét, thiết bị phòng 
cháy, chữa cháy, phòng khoan địa chất; tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 39: Cho thuê ô tô; vận tải hàng hóa bằng đường bộ.  
 

Nhóm 41: Giáo dục nghề nghiệp (đào tạo công nhân kỹ thuật trong nước cho ngành xây 
dựng).  

 

Nhóm 42: Thiết kế đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp: kết cấu, san nền, 
thoát nước, đường nội bộ, cấp thoát nước, cơ điện, tổng mặt bằng, kiến trúc ngoại nội thất, 
thẩm tra dự án (công trình xây dựng).  
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(210) 4-2016-38646 (220) 05.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.8 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) WONKWANG E&TECH CO., LTD.  

(KR) 
400-7, Gungseong-ro, Wanggung-
myeon, Iksan-si, Jeonbuk, Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ kiểm tra sản phẩm mới; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới 

cho người khác; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới; dịch vụ nghiên cứu và 
triển khai trong lĩnh vực dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng 
và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu..., thiết bị điện, hoá chất....; 
tư vấn trong lĩnh vực dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và 
điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu..., thiết bị điện, hoá chất....; 
dịch vụ kiến trúc; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và 
điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu..., thiết bị điện, hoá chất....; tư 
vấn, cung cấp ý kiến chuyên gia, cung cấp thông tin cho việc nghiên cứu của kỹ sư; thiết 
kế nhà máy sản xuất ô tô; thiết kế thiết bị cơ khí cho sản xuất ô tô; thiết kế sản phẩm; 
thiết kế kiểu dáng công nghiệp của máy và dụng cụ đo lường; phát triển chương trình máy 
tính được ghi sẵn trên dữ liệu truyền thông (phần mềm) được thiết kế để sử dụng trong 
xây dựng và sản xuất tự động (cad/cam); thiết kế và phát triển phần mềm máy tính liên 
quan đến máy và dụng cụ đo lường; thiết kế và phát triển phần cứng máy tính liên quan 
đến máy và dụng cụ đo lường; nghiên cứu và phát triển công nghệ bảo vệ môi trường, 
dịch vụ kiểm tra và nghiên cứu liên quan tới máy móc, thiết bị và dụng cụ; phát triển quy 
trình công nghiệp; phát triển sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-38692 (220) 05.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.7.3; A3.7.24; A26.11.8; A9.1.22 
(591) Vàng nâu, vàng nâu đậm, xanh lá cây, 

trắng 
(731) Hợp tác xã thương mại dịch 

vụ Phước Hậu  (VN) 
114 ấp Long Khánh, xã Phước Hậu, 
huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thức ăn chăn nuôi; mua bán con giống gia súc, gia cầm; mua bán 

trứng gia súc, gia cầm. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm.  
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(210) 4-2016-38693 (220) 05.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.4.1; A3.4.4; 3.4.13; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng 
(731) Tổ kinh tế hợp tác dịch vụ 

mua bán bò xã Nhơn Thạnh 
Trung  (VN) 
ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Thạnh Trung, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bò tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán sữa bò tươi. 
 

 
(210) 4-2016-38762 (220) 06.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 25.1.25; 26.5.1; A25.1.10; 25.1.9 
(591) Nâu đậm, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Phương Việt  (VN) 
10C Sư Thiện Chiếu, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng như gạch, xi măng, cát, đá, 

lavobo (chậu rửa), bồn cầu, bồn tắm; mua bán máy móc, thiết bị y tế, dụng cụ y tế như: 
máy đo huyết áp, máy xông mũi, ống thuốc tiêm, chỉ khâu, dao mổ kim và lưỡi dao mổ, 
khay định bông thải, găng tay, bao tay, túi dẫn lưu, mỹ phẩm, nước hoa; dịch vụ quảng 
cáo xây dựng; môi giới, đấu giá cho mục đích thương mại cho các sản phẩm nêu trên.  

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; kinh doanh bất động sản (cho thuê bất động sản; mua, 
bán nhà; cho thuê lại; cho thuê mua); định giá bất động sản; quản lý bất động sản; đại lý 
bất động sản; tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng. 

 

Nhóm 37: Tư vấn xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và 
giao thông; san lấp mặt bằng; hoàn thiện công trình xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; 
dịch vụ giám sát công trình xây dựng.  

 

Nhóm 42: Thiết kế nội ngoại thất công trình xây dựng; thiết kế kiến trúc công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; đo đạc bản đồ phục vụ công trình 
xây dụng; khảo sát thiết kế qui hoạch xây dựng. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động 
tại trụ sở); nhà hàng ăn uống và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động: nhà hàng ăn uống, 
quán ăn, hàng ăn uống (không hoạt động tại trụ sở). 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
968 

(210) 4-2016-38822 (220) 06.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.1.22; A22.5.13 
(591) Vàng 
(731) Công ty TNHH vàng bạc-đá 

quý Phó Quý   (VN) 
Số 30 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; thỏi kim loại quý; kim cương; kim 
loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đá quý.  

 

 
(210) 4-2016-38833 (220) 06.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty TNHH thiết bị nhà bếp 

Bách Hợp   (VN) 
279 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc nội thất; bàn; ghế; giường; tủ; tủ bếp.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
dịch vụ tổ chức triển lãm/hội chợ phục vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 
vụ mua bán gỗ, ván gỗ ép dùng trong công nghiệp, gỗ làm khuôn, ván gỗ dùng trong xây 
dựng, đồ gỗ nội thất, đồ gỗ gia dụng, vách ngăn, máy hút mùi, thiết bị nấu nướng, gỗ dán, 
gỗ lạng, ván ép, ván nhân tạo, bàn, ghế, giường, tủ, tủ bếp, đồ gỗ mỹ thuật, bàn ăn, ghế 
ăn, thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị 
sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị phân phối nước, giấy, giấy dán tường, các tông, ảnh 
chụp, tranh vẽ, văn phòng phẩm, da và giả da, da động vật, da sống, tấm phủ đồ đạc, đồ 
đạc bằng kim loại, đồ đạc để cắm trại, chăn, nệm, gối, đồ đạc nội thất, kính, gương, dụng 
cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, đồ lau dọn, thuỷ tinh thô hoặc bán thành 
phẩm, đồ thủy tinh, sành, sứ, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa, vật liệu để 
đệm (lót) và nhồi, rèm, mành, vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt, 
khăn trải giường bằng giấy, thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 
khác, cửa, cửa sổ, phụ kiện cửa, khóa, kim loại thường và hợp kim của chúng, cấu kiện 
bằng kim loại vận chuyển được, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn 
và ống bằng kim loại, két sắt.  

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; làm sạch bên trong tòa nhà; làm 
sạch bên ngoài tòa nhà; trang trí nội thất.  

 

Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất cho công trình xây dựng; 
thiết kế công nghiệp; định giá chất lượng gỗ thẳng; thiết kế đồ họa nghệ thuật.  
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(210) 4-2016-38843 (220) 06.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) CHENWENWEI   (CN) 

No.52, Xixincuo, Hualin Village, 
Zhanlong Town, Puning City, 
Guangdong Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; chất làm bóng môi; mặt nạ làm đẹp; son môi; phấn 

trang điểm cho vùng mắt.  
 

 
(210) 4-2016-38864 (220) 06.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 

Lô B06- 1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ruồi, muỗi, gián, kiến; chế phẩm chống sâu bệnh côn trùng có 
hại.  

 

 
(210) 4-2016-38870 (220) 06.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2; 25.5.25; 7.15.22; 14.7.23 
(591) Xanh đen, xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xi măng Holcim Việt Nam  (VN)
81-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng. 
 

 
(210) 4-2016-38915 (220) 07.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Bành Văn Phước  (VN) 
84 đường Phạm Viết Chánh, phường 19, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; dịch vụ kinh doanh quán ăn; dịch vụ 
cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-39026 (220) 07.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 24.15.3; A24.15.11; A11.1.4; 

A26.1.24 
(731) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 

KAISHA D/B/A YAMAHA MOTOR 
CO., LTD.   (JP) 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu để bôi trơn; mỡ bôi trơn; dầu cho động cơ; dầu nhiên liệu.  
 

Nhóm 07: Động cơ gắn ngoài (tàu thuyền); động cơ tàu thủy; động cơ đa năng không 
dùng cho xe cộ mặt đất; máy phát điện; chân vịt cho động cơ gắn ngoài (tàu thuyền); bộ 
phận của động cơ và động cơ điện; bộ phận máy không dùng cho phương tiện giao thông 
trên bộ; máy bơm nước; máy gạt tuyết; máy giặt áp lực; máy giặt; người máy công 
nghiệp; máy dán bề mặt; máy và hệ thống sản xuất chất bán dẫn, máy gia công bề mặt để 
lắp ráp các linh kiện điện tử lên bảng mạch in; máy phân phối/định lượng chất dính lên 
bảng mạch in; máy quét kem hàn tự động để quét kem hàn lên bảng mạch in; máy kiểm 
tra bảng mạch in; máy bơm; bộ phận và phụ kiện cấu thành của các hàng hóa kể trên.  

 
Nhóm 12: Xe cộ mặt đất; xe ô tô; xe ô tô chuyên dụng gầm cao; xe máy; xe scutơ; xe mô 
tô ba bánh; xe scutơ ba bánh; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; xe đạp; 
xe đạp điện; xe đạp được hỗ trợ bằng điện; xe chạy trên mọi địa hình; xe máy chạy trên 
tuyết; ô tô nhỏ dùng để di chuyển khi chơi gôn; xe lăn dùng cho người tàn tật; tàu thủy và 
thuyền; tàu bè cá nhân; máy bay; máy bay trực thăng công nghiệp không người lái; động 
cơ và động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ; xe ca (xe ô tô); xe thể thao; xe 
điện; xe thùng; xe đạp ba bánh; phương tiện giao thông đường thủy; thuyền buồm; xe cộ 
cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng dường ray; bộ phận và phụ 
kiện cấu thành của các hàng hóa kể trên.  

 

 
(210) 4-2016-39027 (220) 07.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 

KAISHA D/B/A YAMAHA MOTOR 
CO., LTD.   (JP) 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 04: Dầu để bôi trơn; mỡ bôi trơn; dầu cho động cơ; dầu nhiên liệu.  
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Nhóm 07: Động cơ gắn ngoài (tàu thuyền); động cơ tàu thủy; động cơ đa năng không 

dùng cho xe cộ mặt đất; máy phát điện; chân vịt cho động cơ gắn ngoài (tàu thuyền); bộ 

phận của động cơ và động cơ điện; bộ phận máy không dùng cho phương tiện giao thông 

trên bộ; máy bơm nước; máy gạt tuyết; máy giặt áp lực; máy giặt; người máy công 

nghiệp; máy dán bề mặt; máy và hệ thống sản xuất chất bán dẫn, máy gia công bề mặt để 

lắp ráp các linh kiện điện tử lên bảng mạch in; máy phân phối/định lượng chất dính lên 

bảng mạch in; máy quét kem hàn tự động để quét kem hàn lên bảng mạch in; máy kiểm 

tra bảng mạch in; máy bơm; bộ phận và phụ kiện cấu thành của các hàng hóa kể trên.   

 

Nhóm 12: Xe cộ mặt đất; xe ô tô; xe ô tô chuyên dụng gầm cao; xe máy; xe scutơ; xe mô 

tô ba bánh; xe scutơ ba bánh; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; xe đạp; 

xe đạp điện; xe đạp được hỗ trợ bằng điện; xe chạy trên mọi địa hình; xe máy chạy trên 

tuyết; ô tô nhỏ dùng để di chuyển khi chơi gôn; xe lăn dùng cho người tàn tật; tàu thủy và 

thuyền; tàu bè cá nhân; máy bay; máy bay trực thăng công nghiệp không người lái; động 

cơ và động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ; xe ca (xe ô tô); xe thể thao; xe 

điện; xe thùng; xe đạp ba bánh; phương tiện giao thông đường thủy; thuyền buồm; xe cộ 

cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng dường ray; bộ phận và phụ 

kiện cấu thành của các hàng hóa kể trên.  
 

 
(210) 4-2016-39048 (220) 07.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(300) 87/067,763 10.06.2016 US 

  

(731) RS DISTRIBUTION INC.   (US) 

210 2nd Street Place, SE Hickory, North 

Carolina United States 28602 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc.  
 

 
(210) 4-2016-39087 (220) 08.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(731) Nguyễn Văn Sơn  (VN) 
56/1 ấp 1, xã Xuân Đường, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm làm đẹp.  
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(210) 4-2016-39201 (220) 08.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) SHENZHEN YUEPIN CATERING 

MANAGEMENT CO., LTD.  (CN) 
Underground B26C, Shenzhen Metro 
Phrase I Construction Shopping Arcade, 
Futian District, Shenzhen, Guangdong, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời 

(khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ căng tin. 
 

 
(210) 4-2016-39202 (220) 08.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 25.5.1; A26.11.9 
(731) HITOSHI HADEYAMA   (JP) 

7-1 Shimogamo Higashi Umenoki-cho, 
Sakyo-ku, Kyoto 606-0852, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Van (bộ phận của máy) cụ thể là van bi (một chiều), van dạng cửa, van hình 

cầu, van kim, van điều tiết, van đáy ống hút đứng, van bướm điều tiết, van thủy lực, van 
an toàn, van xả (tất cả đều là bộ phận của máy).  

 

 
(210) 4-2016-39261 (220) 09.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.3.1; 2.5.3 
(591) Xanh nước biển, đen, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cường Tân  (VN) 
Cụm công nghiệp, xã Trực Hùng, huyện 
Trực Ninh, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, gia cầm, rau, quả, ngô, đậu, lạc, dưa chuột (đã qua chế biến). 
 

Nhóm 30: Gạo (chưa qua chế biến). 

 
Nhóm 31: Động vật sống, rau quả và quả tươi, hạt giống lúa. 

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.  
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(210) 4-2016-39262 (220) 09.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.7.3; A26.11.12; 1.15.5; 26.1.2 
(591) Xanh lá, đen, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cường Tân  (VN) 
Cụm công nghiệp, xã Trực Hùng, huyện 
Trực Ninh, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, gia cầm, rau, quả, ngô, đậu, lạc, dưa chuột (đã qua chế biến). 
 

Nhóm 30: Gạo (chưa qua chế biến).  
 

Nhóm 31: Động vật sống, rau quả và quả tươi, hạt giống lúa.  
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.  
 

 
(210) 4-2016-39282 (220) 09.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột; các sản phẩm sữa; bột sữa lên men từ khuẩn lactic; đồ uống lên men từ 

khuẩn lactic; đậu phụ; rau lên men (kim chi); dầu có thể ăn được; bột sữa lên men từ 
khuẩn lactic dùng làm đồ uống lên men từ khuẩn  lactic. 

 

 
(210) 4-2016-39283 (220) 09.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Đặng Duy Thắng  (VN) 
Thôn Mạch Tràng, xã Cổ Loa, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Khóa cửa tay nắm bằng kim loại, dùng để khóa cửa gỗ, cửa nhựa ra vào và cửa 

thông phòng (không phải khóa điện); khóa chốt bản lề bằng kim loại, dùng để đóng cửa 
gỗ, cửa nhôm (không phải khóa điện); khóa dây hợp kim đồng dùng để khóa bánh xe đạp 
xe máy (không phải khóa điện); khóa tủ hợp kim đồng dùng để khóa tủ gỗ, tủ nhôm 
(không phải khóa điện). 
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(210) 4-2016-39327 (220) 09.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.15; 4.5.15; 4.5.3; 4.5.2 
(591) Đen, trắng, xanh nước biển, đỏ, ghi xám 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  
 

Nhóm 19: Bột trét dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-39328 (220) 09.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.15; 4.5.2; 4.5.15; 4.5.3 
(591) Đen, trắng, xanh nước biển, đỏ, ghi xám 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  

 
Nhóm 19: Bột trét dùng trong xây dựng. 

 

(210) 4-2016-39329 (220) 09.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 1.15.15; 4.5.15 
(591) Đen, trắng, xanh nước biển, đỏ, ghi xám 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  
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Nhóm 19: Bột trét dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-39371 (220) 09.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) SPLIZZERIA OY  (FI) 

Paivarinnankatu 1, Helsinki, Finland  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh pizza; mì ống; bánh mì kẹp nhân; bánh nhân thịt; bánh nướng/bánh 

patê/bánh hấp (pies); mỳ ống/mỳ sợi; bánh ngọt; bánh mì. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2016-39372 (220) 09.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) SPLIZZERIA OY  (FI) 

Paivarinnankatu 1, Helsinki, Finland 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); động vật có vỏ cứng không còn sống; trái cây đóng 

hộp; thịt đóng hộp; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; rau đã được bảo quản; trứng; 
kem [sản phẩm sữa]; sữa khuấy; sữa; dầu có thể ăn được; rau trộn; trái cây trộn; thạch cho 
thực phẩm; quả hạch đã chế biến; quả ôliu đã được bảo quản. 

 
Nhóm 30: Bánh pizza; mì ống; bánh mì kẹp nhân; bánh nhân thịt; bánh nướng/bánh 
patê/bánh hấp (pies); mỳ ống/mỳ sợi; bánh ngọt; bánh mì. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu. 

 
 

(210) 4-2016-39373 (220) 09.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) SPLIZZERIA OY  (FI) 

Paivarinnankatu 1, Helsinki, Finland 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh pizza; mì ống; bánh mì kẹp nhân; bánh nhân thịt; bánh nướng/bánh 

patê/bánh hấp (pies); mỳ ống/mỳ sợi; bánh ngọt; bánh mì. 
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Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2016-39374 (220) 09.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) SPLIZZERIA OY  (FI) 

Paivarinnankatu 1, Helsinki, Finland 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); động vật có vỏ cứng không còn sống; trái cây đóng 

hộp; thịt đóng hộp; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; rau đã được bảo quản; trứng; 
kem [sản phẩm sữa]; sữa khuấy; sữa; dầu có thể ăn được; rau trộn; trái cây trộn; thạch cho 
thực phẩm; quả hạch đã chế biến; quả ôliu đã được bảo quản. 

 
Nhóm 30: Bánh pizza; mì ống; bánh mì kẹp nhân; bánh nhân thịt; bánh nướng/bánh patê 
bánh hấp (pies); mỳ ống/mỳ sợi; bánh ngọt; bánh mì. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2016-39387 (220) 09.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(300) 40201612902R 10.08.2016 SG 

(531) 3.7.13; 3.7.16; 3.7.21 
(731) HUOLALA GLOBAL INVESTMENT 

LIMITED  (KY) 
Floor 4, Willow House, Cricket Square, 
P.O. Box 2582, Grand Cayman KY1-
1103, Cayman Islands 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; ứng dụng phần 
mềm máy vi tính, có thể tải xuống được; dụng cụ hàng hải; thiết bị ghi thời gian; máy 
đếm tiền; thiết bị xử lý dữ liệu.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác; quản lý thương mại việc li-xăng 
hàng hóa và dịch vụ cho người khác; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua trang web; 
quản lý hành chính các đơn hàng; dịch vụ sắp xếp lịch hẹn gặp [chức năng văn phòng]; 
dịch vụ nhắc nhở cuộc hẹn gặp [chức năng văn phòng].  

 

Nhóm 38: Dịch vụ tạo đường truyền và kết nối viễn thông; gửi tin nhắn; cung cấp quyền 
truy cập cơ sở dữ liệu; truyền tin nhắn và hình ảnh có sự hỗ trợ của máy tính; thông tin về 
viễn thông; truyền dữ liệu theo dòng ổn định liên tục. 

 
Nhóm 39: Thông tin về vận tải; đặt chỗ cho vận tải; hậu cần vận tải; môi giới vận tải; dịch 
vụ khuân vác/bốc dỡ; dịch vụ chuyển phát nhanh (thư tín hoặc hàng hóa).  
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Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy vi tính; thiết kế hệ thống máy vi tính; cho thuê phần 

mềm máy vi tính; cập nhật phần mềm máy vi tính; cung cấp thông tin về công nghệ và 

chương trình máy vi tính thông qua trang web; tư vấn trong lĩnh vực thiết kế và phát triển 

phần cứng máy vi tính.  
 

 
(210) 4-2016-39394 (220) 09.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Nguyễn Đình The  (VN) 
Thôn Dốc Lỉnh, xã Nghĩa Phương, huyện 

Lục Nam, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 04: Các loại dầu nhờn bôi trơn động cơ và bôi trơn công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-39395 (220) 09.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Nguyễn Đình The   (VN) 
Thôn Dốc Lỉnh, xã Nghĩa Phương, huyện 

Lục Nam, tỉnh Bắc Giang   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 04: Các loại dầu nhờn bôi trơn động cơ và bôi trơn công nghiệp.  
 

(210) 4-2016-39436 (220) 09.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 3.7.3; 26.1.2; 8.7.11 

(591) Đỏ, vàng, nâu, trắng 

(731) Tổ hợp tác chăn nuôi gà đẻ 
công nghiệp ấp Ao Gòn - xã 
Tân Lân   (VN) 
ấp Ao Gòn, xã Tân Lân, huyện Cần 

Đước, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Trứng gà, trứng gà công nghiệp.  

 

Nhóm 35: Mua bán trứng gà; mua bán trứng gà công nghiệp.  
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(210) 4-2016-39480 (220) 12.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.4.4; 26.4.9 
(731) SPERRY COMMERCIAL, INC.  (US) 

18881 Von Karman Avenue, Suite 800, 
Irvine, California 92612, United States 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư và tư vấn bất động sản, cụ thể là, dịch vụ thế chấp và dịch vụ tài 

chính liên quan đến tài sản thương mại, cho thuê, môi giới, tín dụng cho thuê và quản lý 
tài sản thương mại, văn phòng và không gian văn phòng. 

 

 
(210) 4-2016-39483 (220) 12.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A17.1.5; A17.5.21; A1.1.12; A1.1.2; 

26.1.4; 24.15.21 
(591) Xám đậm, xám nhạt, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ 
COMPASS  (VN) 
110 Hoa Lan, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản. 
 

Nhóm 39: Sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển; sắp xếp các chuyến du lịch; giữ chỗ cho các 
chuyến đi; đặt chỗ cho các chuyến đi; hướng dẫn khách du lịch; thực hiện chuyến du lịch 
có hướng dẫn. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ phiên dịch viên; dịch thuật. 

 
Nhóm 43: Đặt chỗ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2016-39486 (220) 12.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.7.1; 3.7.16 
(591) Đen, vàng, xanh dương đậm, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Faucets C&Q 
Việt Nam  (VN) 
102 khu dân cư Gia Hòa, ấp 5, xã Phong 
Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm, thiết bị dùng cho bồn tắm, vòi nóng lạnh cho ống nước, vòi 

hoa sen, vòi, van (tap), hệ thống và thiết bị vệ sinh. 
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(210) 4-2016-39566 (220) 12.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.11.5; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Sở nông nghiệp và phát triển 
Nông Thôn Đà Nẵng  (VN) 
Tầng 27, tòa nhà trung tâm hành chính, 
24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 29: Nấm linh chi đã được bảo quản dùng làm thực phẩm.  
 

Nhóm 30: Trà nấm linh chi; đồ uống trên cơ sở trà có thành phần là nấm linh chi.  
 

Nhóm 31: Nấm linh chi tươi dùng làm thực phẩm.  
 

Nhóm 32: Đồ uống từ nấm linh chi không có cồn.  
 

Nhóm 33: Rượu nấm linh chi; đồ uống có cồn có thành phần là nấm linh chi.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): nấm linh chi đã được bảo quản dùng làm thực phẩm; 
trà nấm linh chi; đồ uống trên cơ sở trà có thành phần là nấm linh chi; nấm linh chi tươi 
dùng làm thực phẩm; đồ uống từ nấm linh chi không có cồn; rượu nấm linh chi; đồ uống 
có cồn có thành phần là nấm linh chi.  

 

 
(210) 4-2016-39668 (220) 13.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A24.15.7; 26.3.23; A26.11.9 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt 
(731) XI CHUNYANG   (CN) 

88th Building, Xixi Villa, Xihu District, 
Hangzhou, Zhejiang, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng không; vận tải bằng sà lan (xuồng lớn); vận tải bằng ô tô; vận tải 

đường biển; vận tải bằng đường sắt; vận tải đường sông bằng tàu thuyền; dịch vụ chuyển 
phát nhanh; dịch vụ giao hàng qua máy bay, sà lan (xuồng lớn), đường sắt, sông và đường 
biển; dịch vụ kho bãi cụ thể: lưu trữ, phân phối, thu nhận, đóng gói và vận chuyển các thư 
từ, bưu kiện, hàng giấy, tài liệu in ấn và bao bì; dịch vụ vận chuyển bằng xe tải; đóng gói 
hàng hóa để chuyển đi; chuyển phát bưu kiện tận nơi; dịch vụ quản lý chuỗi cung ứng và 
dịch vụ logistics ngược, cụ thể: lưu trữ, vận chuyển và giao hàng cho người khác bằng 
đường hàng không, đường sắt, tàu hoặc xe tải; cho thuê xe; đóng gói hàng hóa khác.  
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(210) 4-2016-39705 (220) 13.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 5.5.19; A5.5.21 

(731) YOSHINO GYPSUM CO., LTD.   (JP) 

Shin-Tokyo Bldg., 3-1, Marunouchi 3-

chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 

Japan  

(540) 

   

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Đinh; đinh vít bằng kim loại; con lăn bằng kim loại dùng cho cửa trượt; đinh 

chốt bằng thép; vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-39766 (220) 13.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
LHD   (VN) 
Số 16, ngõ 381/19 Nguyễn Khang, 

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 06: Tay nắm cửa bằng kim loại, bản lề bằng kim loại, ray trượt bằng kim loại, khóa 

cửa bằng kim loại (ngoại trừ khóa điện), chốt cửa bằng kim loại, khuôn cửa bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2016-39769 (220) 13.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(731) GIFRER BARBEZAT  (FR) 

8-10 rue Paul Bert, 69150 Decines 

Charpieu, France 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế và vệ sinh cá nhân; 

thuốc khử trùng dùng cho mục đích y tế hoặc vệ sinh (trừ xà phòng); glyxerin và parafin 

dùng cho mục đích y tế; dung dịch dùng cho mũi, dung dịch vệ sinh mắt. 
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(210) 4-2016-39785 (220) 13.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.5.1; 3.4.13; 1.7.6 
(731) JIANGSU TIANCHENG MICROFIBER 

LEATHER INDUSTRY CO., LTD  (CN) 
Hongqiao Industrial Park, Taixing City, 
Jiangsu Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; vật liệu giả da; môletkin (giả da); tấm da động vật, sống.  

 

 
(210) 4-2016-39802 (220) 13.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.7.25; 26.15.15; 26.1.1; 26.1.11 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, cam, xanh cốm, 

tím nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Romea  (VN) 
117 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông các loại; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; ảnh chụp; văn phòng 

phẩm; keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình; bút lông; máy chữ và các đồ 
dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); đồ dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc 
dùng cho mục đích trên); chất dẻo để bao gói (không được xếp ở những nhóm khác); chữ 
in.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giầy dép và mũ nón.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch trong lĩnh vực quảng cáo; 
hoạt động văn phòng bao gồm: dịch vụ đánh máy, xử lý văn bản, dịch vụ trả lời điện thoại 
(cho chủ thuê bao vắng mặt), dịch vụ sao chép tài liệu, tuyển dụng lao động, quản lý nhân 
sự, dịch vụ sắp xếp và biên tập tài liệu. 

 

 
(210) 4-2016-39803 (220) 13.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.9.24; 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Romea  (VN) 
117 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông các loại; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; ảnh chụp; văn phòng 
phẩm; keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình; bút lông; máy chữ và các đồ 
dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); đồ dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc 
dùng cho mục đích trên); chất dẻo để bao gói (không được xếp ở những nhóm khác); chữ 
in.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép và mũ nón.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch trong lĩnh vực quảng cáo; 
hoạt động văn phòng bao gồm: dịch vụ đánh máy, xử lý văn bản, dịch vụ trả lời điện thoại 
(cho chủ thuê bao vắng mặt), dịch vụ sao chép tài liệu, tuyển dụng lao động, quản lý nhân 
sự, dịch vụ sắp xếp và biên tập tài liệu. 

 

 
(210) 4-2016-39817 (220) 13.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.3.2; 1.15.15; 6.1.2 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng, tím 
(731) Công ty TNHH CCS MUKDAHAN  

(VN) 
Số 03 Lý Thường Kiệt, khóm Tây Chín, 
thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh 
Quảng Trị  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 24: Khăn lạnh bằng vải. 
 

Nhóm 30: Đá lạnh dùng cho đồ uống.  
 

Nhóm 32: Nước khoáng thiên nhiên đóng chai; nước uống đóng chai (không dùng cho 
mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2016-39856 (220) 14.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu và thương mại dịch vụ 
Hiếu Sinh  (VN) 
Số 5, phố Hoàng Ngọc Phách, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; giải trí; các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; trung tâm chăm sóc sức khỏe; nhà dưỡng bệnh cho 
người cao tuổi. 
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(210) 4-2016-39859 (220) 14.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 8.7.11; 3.7.3; A3.7.24 
(591) Đỏ hồng, vàng đất, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MUZU   (VN) 
Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina Park 
Tower, số 4, Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến tác phẩm âm thanh, tác phẩm hình ảnh, tác 

phẩm nghe nhìn, xuất bản phẩm điện tử, sách, phim và âm nhạc; quảng cáo, biên tập 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cho thuê phim điện ảnh; dịch vụ giới thiệu phim; sản xuất 
phim trừ phim quảng cáo; cung cấp video trực tuyến, không tải về; xuất bản sách và báo 
điện tử trực tuyến; dịch vụ đại lý bán vé [giải trí]; dịch vụ đặt vé xem phim, xem hòa 
nhạc, các buổi biểu diễn và các sự kiện giải trí khác, được cung cấp thông qua mạng viễn 
thông, cung cấp trực tuyến, qua mạng internet và trang web toàn cầu. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội; tư vấn về sở hữu trí tuệ; quản lý quyền tác giả; dịch vụ li-
xăng sở hữu trí tưệ. 

 

 
(210) 4-2016-39876 (220) 14.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.3; 26.1.2; 26.1.4; 26.7.25 
(591) Cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần KOMBO  (VN) 
Số 60, Lê Văn Thiêm, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2016-39891 (220) 14.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.7.3; 5.3.20 
(591) Nâu hạt dẻ, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Jami Việt Nam  
(VN) 
Số 92-94 Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm (đã chế biến); rau, củ, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu 
chín. 

 

Nhóm 30: Bột và thực phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì; bánh kẹo.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm tươi sống, thực phẩm chín được chế biến từ động vật và 
thực vật, bánh kẹo, bánh mì; thực phẩm chức năng.  

 

(210) 4-2016-39897 (220) 14.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) SHENZHEN KAIYAN MEDICAL 

EQUIPMENT CO., LTD  (CN) 
Building A, No.40, Fluxing Street, 
Huaide Community, Fuyong, Bao'an 
District, Shenzhen, Guangdong, China  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 21: Lược thưa để chải tóc; lược điện; lược; hộp đựng lược. 

 

 
(210) 4-2016-39898 (220) 14.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.12 
(731) SHENZHEN KAIYAN MEDICAL 

EQUIPMENT CO., LTD   (CN) 
Building A, No.40, Fluxing Street, 
Huaide Community, Fuyong, Bao'an 
District, Shenzhen, Guangdong, China  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị, dụng cụ cho nhân viên điều dưỡng; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị 
xoa bóp; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị nha khoa; thiết bị phóng điện trị liệu; thiết bị vật 
lý trị liệu; đai phóng điện cho mục đích y tế; đèn tia cực tím cho mục đích y tế; dụng cụ 
châm cứu dùng điện. 

 

 
(210) 4-2016-39987 (220) 14.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.1.1; A1.1.10; A1.11.8; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty cổ phần giáo dục 

Liên Minh Bách Khoa  (VN) 
299/3A, Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; giáo dục trung học cơ sở và trung học 
phổ thông; giáo dục thể thao và giải trí; giáo dục văn hóa nghệ thuật. 

 

 
(210) 4-2016-39989 (220) 14.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) SYNDEL LABORATORIES LTD.  (CA) 

2595 McCullough Road, Nanaimo, B.C., 
Canada V9S 4M9 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y có chứa hoóc-môn tổng hợp dùng để kích thích sự đẻ trứng của cá.  

 

 
(210) 4-2016-39990 (220) 14.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(300) 070794 29.08.2016 JM 

  
(731) WESTERN DIGITAL 

TECHNOLOGIES, INC.   (US) 
3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine 
California 92612, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến được cung cấp qua mạng máy tính toàn cầu 

cho sản phẩm: phần cứng máy tính, thiết bị lưu trữ máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị 
ngoại vi máy tính, thiết bị chơi đa phương tiện và hộp bảo quản đĩa cứng, thiết bị lưu trữ 
máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị lưu trữ dữ liệu và thiết bị chơi đa 
phương tiện; dịch vụ từ thiện, cụ thể là: tổ chức và tiến hành các chương trình tình nguyện 
và dự án dịch vụ cộng đồng (không phải là dịch vụ tài chính). 

 
Nhóm 36: Dịch vụ từ thiện và bác ái, cụ thể là: cung cấp tài trợ (trợ cấp), tiền tài trợ cho 
các chương trình giáo dục, tình nguyện và từ thiện; dịch vụ bảo hành, cụ thể là: hợp đồng 
bảo hành bảo lãnh liên quan đến bảo trì (bảo dưỡng), sửa chữa, lắp đặt và cập nhật phần 
cứng máy tính, trung tâm dữ liệu, mạng máy tính và thiết bị lưu trữ dữ liệu. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì (bảo dưỡng) và sửa chữa phần cứng máy tính, thiết bị ngoại vi 
máy tính, thiết bị lưu trữ máy tính, mạng máy tính, trung tâm lưu trữ dữ liệu, và thiết bị 
chơi đa phương tiện; nâng cấp và cập nhật phần cứng máy tính và thiết bị ngoại vi máy 
tính; lắp đặt, bảo trì (bảo dưỡng) và sửa chữa máy móc và thiết bị văn phòng; dịch vụ tư 
vấn trong lĩnh vực bảo trì (bảo dưỡng) phần cứng máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính, 
thiết bị lưu trữ máy tính, mạng máy tính và trung tâm lưu trữ dữ liệu; dịch vụ hỗ trợ kỹ 
thuật, cụ thể là: xử lý sự cố mà bản chất là sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt hệ thống 
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máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là: cung cấp các tư vấn kỹ thuật có liên quan đến 
lắp đặt phần cứng máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ li-xăng phần mềm máy tính (dịch vụ 
pháp lý); dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; dịch vụ tư vấn an ninh; giám sát dữ liệu trên 
máy tính cho mục đích an ninh. 

 

 
(210) 4-2016-39991 (220) 14.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(300) 070796 29.08.2016 JM 

  
(731) WESTERN DIGITAL 

TECHNOLOGIES, INC.    (US) 
3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine 
California 92612, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị lưu trữ dữ liệu, cụ thể là: ổ đĩa cứng, ổ đĩa kỹ thuật số, thiết bị chơi đa 

phương tiện, phương tiện lưu trữ kỹ thuật số để trống (chưa lưu dữ liệu), ổ đĩa cứng có thể 

mang theo người, ổ cứng thể rắn, ổ đĩa nhớ cực nhanh (flash), ổ đĩa lai và thiết bị ngoại vi 

máy tính; thiết bị lưu trữ máy tính, cụ thể là: phần cứng bộ nhớ máy tính, ổ cứng dùng cho 

máy tính và ổ cứng thể rắn (SSD) dùng cho máy tính; hệ thống dự phòng được cấu tạo dựa 

trên cơ sở ổ cứng di động; thiết bị lưu trữ mạng máy tính, cụ thể là: ổ đĩa cứng, ổ đĩa kỹ 

thuật số, thiết bị chơi đa phương tiện, phương tiện lưu trữ kỹ thuật số để trống, ổ đĩa cứng 

có thể mang theo người, ở cứng thể rắn, ổ đĩa nhớ cực nhanh (flash), ổ đĩa lai và thiết bị 

ngoại vi máy tính dùng để lưu trữ và sao lưu dự phòng dữ liệu điện tử cục bộ hoặc là qua 

mạng viễn thông hoặc qua đám mây điện toán; sản phẩm máy tính dùng để chuyển giao, 

truyền dữ liệu theo một dòng liên tục và ổn định, xem và mở/chạy các tệp tin văn bản, dữ 

liệu, âm thanh và vi-đê-ô, hình ảnh kỹ thuật số và nội dung đa phương tiện từ các thiết bị 

lưu trữ dữ liệu, ổ cứng, ổ đĩa và các thiết bị ngoại vi máy tính đến thiết bị truyền hình, 

màn hình vi-đê-ô, máy chiếu, thiết bị máy tính và di dộng, cụ thể là: máy tính bảng, điện 

thoại thông minh, máy tính xách tay; con chíp mạch tích hợp, con chíp bộ nhớ cực nhanh 

(flash); thiết bị chuẩn đoán, không dùng cho mục đích y tế, cụ thể là: thiết bị sử dụng để 

phân tích và tối ưu hóa hệ thống máy tính; thiết bị phân tích, không dùng cho mục đích y 

tế, cụ thể là: hệ thống tích hợp phần cứng, phần sụn (chương trình cơ sở) và phần mềm để 

quản lý trung tâm dữ liệu quy mô lớn, và sử dụng trong việc phân tích dữ liệu, lưu trữ dữ 

liệu và hiệu suất hệ thống lưu trữ; thẻ mạch tích hợp còn trống; giao diện cho máy tính; 

thiết bị liên lạc cầm tay, thiết bị chơi đa phương tiện và các thiết bị máy tính, cụ thể là: bộ 

băng từ cho máy tính, thiết bị bộ nhớ máy tính, hệ điều hành máy tính và thiết bị đầu vào 

máy tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống), phần cứng máy tính và 

phần sụn máy tính (chương trình cơ sở) (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống) dùng để lưu trữ, 

đồng bộ, tải lên, truy lục, tải về, quản lý, tổ chức, bảo mật, chia sẻ và sao lưu dự phòng dữ 

liệu điện tử; phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống) sử dụng cho việc phân 
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tích và tối ưu hóa hệ thống máy tính; hệ điều hành máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải 

xuống); phần sụn máy tính (chương trình cơ sở) (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống) được sử 

dụng để điều chỉnh hiệu suất tối ưu của hệ thống máy tính và các bộ phận của máy tính; 

phần mềm có thể tải xuống được sử dụng cho việc phân tích và tối ưu hóa hệ thống máy 

tính; phần mềm có thể tải xuống được dùng cho thiết bị di động sử dụng cho việc phân 

tích và tối ưu hóa hệ thống máy tính; sổ tay hướng dẫn điện tử có thể tải xuống được trong 

lĩnh vực thiết bị lưu trữ dữ liệu, cụ thể là ổ đĩa cứng, ổ đĩa kỹ thuật số, thiết bị chơi đa 

phương tiện, phương tiện lưu trữ kỹ thuật số để trống, ổ đĩa cứng có thể mang theo người, 

ổ cứng thể rắn, ổ đĩa nhớ cực nhanh (flash), ổ đĩa lai và thiết bị ngoại vi máy tính. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ dưới dạng phân tích và tối ưu hóa hệ thống của 

thiết bị nhớ cực nhanh (flash) có khả năng lưu giữ dữ liệu khi bị mất điện, trung tâm dữ 

liệu, hệ thống máy tính quy mô lớn và phân tích và tối ưu hóa hệ thống điện toán đám 

mây và dịch vụ nghiên cứu và thiết kế có liên quan đến các dịch vụ đề cập trên; nghiên 

cứu công nghiệp trong lĩnh vực phân tích và tối ưu hóa hệ thống của thiết bị nhớ cực 

nhanh (flash) có khả năng lưu giữ dữ liệu khi bị mất điện, trung tâm dữ liệu, hệ thống máy 

tính quy mô lớn và hệ thống điện toán đám mây; thiết kế và phát triển phần cứng và phần 

mềm máy tính; dịch vụ kiểm định [đo lường]; lập trình máy tính; thiết kế hệ thống máy 

tính; phân tích hệ thống máy tính; chuyển đổi dữ liệu của các chương trình máy tính và dữ 

liệu máy tính, không phải là chuyển đổi vật lý; dịch vụ sao chép các chương trình máy 

tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập 

trình; bảo trì phần sụn máy tính (chương trình cơ sở) và phần mềm máy tính; giám sát hệ 

thống máy tính nhờ truy cập từ xa nhằm đảm bảo sự vận hành chức năng (hoạt động) 

đúng và tối ưu hóa của hệ thống máy tính; sao lưu dự phòng dữ liệu nơi khác (off- site) 

(dữ liệu được lưu trữ nơi khác, cách xa dữ liệu gốc); dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; 

dịch vụ cho thuê không gian lưu trữ trên máy chủ; thử nghiệm vật liệu; cập nhật phần sụn 

máy tính (chương trình cơ sở) và phần mềm; dịch vụ lưu trữ dữ liệu máy tính và dữ liệu 

điện tử; dịch vụ thiết kế, phát triển, cập nhật và bảo dưỡng ổ đĩa cứng dữ liệu, ổ cứng thể 

rắn và thiết bị lưu trữ máy tính; cung cấp dịch vụ thiết kế (phần mềm, phần cứng và hệ 

thống máy tính), phát triển, cập nhật và bảo trì phần mềm máy tính để lưu trữ dữ liệu, 

quản lý dữ liệu và sao lưu dữ liệu điện tử, trên hệ thống máy móc và trên đám mây điện 

toán; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực lưu trữ dữ liệu, quản lý dữ liệu và sao lưu dự 

phòng dữ liệu điện tử, trên hệ thống máy móc và trên đám mây điện toán; dịch vụ máy 

tính để truy cập và tập hợp nội dung và đa phương tiện lưu trữ trên đám mây điện toán 

hoặc trên thiết bị, cụ thể là: cung cấp công nghệ (cho phép sử dụng tạm thời phần mềm 

hoặc ứng dụng) để truy cập dữ liệu được lưu trữ hoặc phân phối trên máy chủ máy tính và 

các thiết bị điện tử kỹ thuật số di động thông qua một trang web; dịch vụ máy tính, cụ thể 

là: cung cấp phần mềm giao diện lập trình ứng dụng (API) trực tuyến để truy cập, tập hợp, 

tạo ra, quản lý và xử lý nội dung và đa phương tiện để để các nhà phát triển phần mềm sử 

dụng; phần mềm điện toán đám mây để sử dụng trong việc truy cập mạng máy tính đám 

mây, phần mềm để truy cập dịch vụ điện toán đám mây; dịch vụ nền tảng mang tính năng 

nền tảng phần mềm máy tính để truy cập và tập hợp nội dung và đa phương tiện được lưu 

trữ trên đám mây điện toán trong các thiết bị điện tử dưới dạng điện thoại di động, máy 

tính bảng, và máy vi tính; dịch vụ máy tính dưới dạng cung cấp việc lưu trữ điện tử cho 
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giọng nói, dữ liệu hoặc hình ảnh; dịch vụ lưu trữ dữ liệu điện tử không dây; dịch vụ lưu 

trữ không dây để lưu trữ cơ sở dữ liệu, hình ảnh và các dữ liệu điện tử khác. 
 

 
(210) 4-2016-40144 (220) 15.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.1.5; 26.4.4; 25.5.3 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) BJC BRAND LIMITED   (HK) 

36/F., Tower Two, Times Square, 1 
Matheson Street, Causeway Bay, Hong 
Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Muối iốt; hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất để tẩy trắng mỡ; than củi 

hoạt tính. 
 

Nhóm 02: Vec ni; chất dùng để bảo quản gỗ; sơn; mực in; phẩm màu; chất màu nâu nhạt 
(màu thực phẩm). 

 
Nhóm 03: Xà phòng; chế phẩm đánh bóng; mỹ phẩm; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, 
tẩy dấu vết; dụng dịch cọ rửa; thuốc đánh răng; tinh dầu; chế phẩm làm sạch; chế phẩm 
để giặt; dầu gội đầu; nước hoa; chế phẩm tẩy trắng (làm phai màu) dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm tắm không dùng cho mục đích dầu xả tóc. 

 

Nhóm 04: Bật lửa; nến.  
 

Nhóm 06: Nhôm; móc bằng kim loại cho giá treo quần áo; khay kim loại.  
 

Nhóm 07: Máy phay; máy lọc ép; máy xay; máy khoan; máy trộn chạy điện dùng mục 
đích gia đình; súng phun keo dính dùng điện.  

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; dao kéo; hộp dao cạo; lưỡi dao cạo.  

 

Nhóm 09: ắc quy cho thắp sáng; cân; mũ bảo hiểm; kính đeo mắt; đĩa compắc (nghe 
nhìn); tai nghe.   

 

Nhóm 11: Máy sấy tóc; tủ ướp lạnh; vỉ nướng (thiết bị nấu nướng); đèn pin (đèn để soi 
sáng); vỉ nướng dùng điện; bình đun nước nóng dùng điện.  

 

Nhóm 12: Xe đạp; tấm phủ xe cộ (đã tạo hình).  
 

Nhóm 14: Đồng hồ; dụng cụ đo thời gian; đồ trang sức.  
 

Nhóm 16: Giấy; biểu đồ; đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); bìa cứng; vật liệu để 
vẽ; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; văn phòng phẩm; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để 
bao gói; băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; bìa đỡ và kẹp tài liệu. 

 
Nhóm 17: Đệm lót; găng tay cách điện, cách nhiệt; vật liệu dạng bọt xốp hỗ trợ cho việc 
cắm hoa (bán thành phẩm); băng dính không phải văn phòng phẩm và không dùng cho 
mục đích y tế hoặc gia dụng. 
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Nhóm 18: Dạ thô hoặc bán thành phẩm; ô; quần áo cho vật nuôi trong nhà; ví đựng tiền; 
vali (hành lý); túi. 

 
Nhóm 19: Bìa cứng dùng trong xây dựng; giấy dùng cho xây dựng; đất sét; tượng nhỏ 
bằng đá, bằng bê tông hoặc cẩm thạch. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; mắc quần áo; đệm; hộp bao bì bằng chất dẻo; gối; ghế xếp.  

 
Nhóm 21: Bàn chải; lược; giẻ để làm sạch; đồ chứa đựng dùng cho gia đình và nhà bếp; 
dụng cụ nhà bếp; bọt biển cho mục đích gia dụng.  

 
Nhóm 22: Dây thừng; dây bện; lều (mang đi được); túi đựng thư từ.  

 
Nhóm 23: Chỉ. 

 
Nhóm 24: Vải lanh; khăn mặt bằng vải; khăn tắm bằng vải; vải sử dụng trong ngành dệt.  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; bộ quần áo tắm.  

 
Nhóm 27: Thảm. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi; đồ trang trí cho cây noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); 
thiết bị tập thể dục. 

 

Nhóm 29: Mỡ có thể ăn được; trái cây đông lạnh; dầu có thể ăn được; sữa; thịt; cá (không 
còn sống); thạch cho thực phẩm; trứng; gia cầm không còn sống. 

 

Nhóm 30: Cà phê; chế phẩm ngũ cốc; trà (chè); bánh kẹo; gia vị; bột mỳ; bánh mỳ; gạo; 
xốt (gia vị). 

 
Nhóm 31: Động vật sống; rau tươi; quả tươi; hạt ngũ cốc; cây giống.  

 

Nhóm 32: Bia; nước ép trái cây; xi rô dùng cho đồ uống; nước khoáng (đồ uống); đồ uống 
không có cồn. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 
 

(210) 4-2016-40149 (220) 15.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.3.1; 1.7.6; A1.7.20; A1.3.20; 26.15.1 
(731) BJC BRAND LIMITED   (HK) 

36/F., Tower Two, Times Square, 1 
Matheson Street, Causeway Bay, Hong 
Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Muối iốt; hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất để tẩy trắng mỡ; than củi 

hoạt tính. 
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Nhóm 02: Vec ni; chất dùng để bảo quản gỗ; sơn; mực in; phẩm màu; chất màu nâu nhạt 
(màu thực phẩm). 

 
Nhóm 03: Xà phòng; chế phẩm đánh bóng; mỹ phẩm; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, 
tẩy dấu vết; dụng dịch cọ rửa; thuốc đánh răng; tinh dầu; chế phẩm làm sạch; chế phẩm 
để giặt; dầu gội đầu; nước hoa; chế phẩm tẩy trắng (làm phai màu) dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm tắm không dùng cho mục đích dầu xả tóc. 

 
Nhóm 04: Bật lửa; nến.  

 
Nhóm 05: Bông thấm hút; miếng đệm lót vệ sinh; khăn vệ sinh; thực phẩm cho em bé; 
chất khử mùi dùng cho quần áo và hàng dệt; khăn tã trẻ em (tã lót); chất tẩy uế. 

 
Nhóm 06: Nhôm; móc bằng kim loại cho giá treo quần áo; khay kim loại.  

 
Nhóm 07: Máy phay; máy lọc ép; máy xay; máy khoan; máy trộn chạy điện dùng mục 
đích gia đình; súng phun keo dính dùng điện.  

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; dao kéo; hộp dao cạo; lưỡi dao cạo.  

 

Nhóm 09: ắc quy cho thắp sáng; cân; mũ bảo hiểm; kính đeo mắt; đĩa compắc (nghe 
nhìn); tai nghe.   

 
Nhóm 11: Máy sấy tóc; tủ ướp lạnh; vỉ nướng (thiết bị nấu nướng); đèn pin (đèn để soi 
sáng); vỉ nướng dùng điện; bình đun nước nóng dùng điện.  

 

Nhóm 12: Xe đạp; tấm phủ xe cộ (đã tạo hình).  
 

Nhóm 16: Giấy; biểu đồ; đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); bìa cứng; vật liệu để 
vẽ; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; văn phòng phẩm; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để 
bao gói; băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; bìa đỡ và kẹp tài liệu. 

 

Nhóm 17: Đệm lót; găng tay cách điện, cách nhiệt; vật liệu dạng bọt xốp hỗ trợ cho việc 
cắm hoa (bán thành phẩm); băng dính không phải văn phòng phẩm và không dùng cho 
mục đích y tế hoặc gia dụng. 

 

Nhóm 18: Dạ thô hoặc bán thành phẩm; ô; quần áo cho vật nuôi trong nhà; ví đựng tiền; 
vali (hành lý); túi.  

 
Nhóm 19: Bìa cứng dùng trong xây dựng; giấy dùng cho xây dựng; đất sét; tượng nhỏ 
bằng đá, bằng bê tông hoặc cẩm thạch. 

 

Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; mắc quần áo; đệm; hộp bao bì bằng chất dẻo; gối; ghế xếp.  
 

Nhóm 21: Bàn chải; lược; giẻ để làm sạch; đồ chứa đựng dùng cho gia đình và nhà bếp; 
dụng cụ nhà bếp; bọt biển cho mục đích gia dụng.  

 

Nhóm 22: Dây thừng; dây bện; lều (mang đi được); túi đựng thư từ.  
 

Nhóm 23: Chỉ. 
 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; bộ quần áo tắm.   
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Nhóm 27: Thảm. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi; đồ trang trí cho cây noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); 
thiết bị tập thể dục. 

 
Nhóm 29: Mỡ có thể ăn được; trái cây đông lạnh; dầu có thể ăn được; sữa; thịt; cá (không 
còn sống); thạch cho thực phẩm; trứng; gia cầm không còn sống. 

 
Nhóm 30: Cà phê; chế phẩm ngũ cốc; trà (chè); bánh kẹo; gia vị; bột mỳ; bánh mỳ; gạo; 
xốt (gia vị). 

 
Nhóm 31: Động vật sống; rau tươi; quả tươi; hạt ngũ cốc; cây giống.  

 

 
(210) 4-2016-40222 (220) 16.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) ZOETIS SERVICES LLC  (US) 

10 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, 
USA 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y và thuốc thú y, cụ thể là vắc xin cho chó. 
 

(210) 4-2016-40224 (220) 16.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A11.3.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) JUICY CO., LTD.  (KR) 

(Seongsudong2ga, Deoksu Bldg.,) 6F, 
90, Seongsui-ro, Seongdong-gu, Seoul 
04783, Korea 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy phục vụ nước ép; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; 
dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2016-40281 (220) 16.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 4.3.3; A26.11.12; 1.15.23; 26.13.25 
(591) Xanh ngọc, đỏ, trắng 
(731) Lê Bảo Khánh  (VN) 

Số 6, ngõ 8, phố Hương Viên, phường 
Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
dịch vụ kinh doanh trực tuyến (thương mại điện tử) các sản phẩm về thời trang (quần áo, 
giày, dép), hàng tiêu dùng (xoong, nồi, chảo, dao, kéo, thớt, bát, đũa, thìa, dĩa), đồ điện 
máy (ti vi, tủ lạnh, điều hòa); quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-40313 (220) 16.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.13.25 
(731) GUANGZHOU NEOS ELECTRONIC 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
Room 502, No. 137, Heguang Road, 
Tianhe District, Guangzhou City, 
Guangdong, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; dụng cụ đo thời gian (đồng hồ); đồng hồ bấm giây; đồng hồ 

chạy điện; đồng hồ; hộp trưng bày đồng hồ. 
 

 
(210) 4-2016-40319 (220) 16.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty TNHH giải pháp công 

nghệ PENTE  (VN) 
Tầng 8, tòa nhà Licogi13 đường Khuất 
Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; hệ thống mạng; giải pháp phần mềm. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu thiết bị điện, điện tử, linh kiện điện tử. 
 

Nhóm 42: Các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần 
cứng và phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2016-40326 (220) 16.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) EASTMAN CHEMICAL COMPANY  

(US) 
200 South Wilcox Drive, Kingsport, 
Tennessee 37660, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo dạng thô/chưa xử lý dùng trong sản xuất lớp phủ.  

 

 
(210) 4-2016-40327 (220) 16.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) PEPSICO, INC.   (US) 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, United States of America 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè; ca cao, cà phê nhân tạo; đường; gạo; bột sắn; bột cọ; bột mì, chế 

phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh nướng, bánh kẹo; đá nước; mật ong; mật đường; 
men; bột nở; muối; tương hạt cải; dấm; nước xốt (đồ gia vị); gia vị, ngũ cốc; hạt ngũ cốc 
đã được chế biến; thực phẩm ăn nhanh làm từ bột ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh làm từ bột 
khoai tây; thực phẩm ăn nhanh làm từ bột gạo; bánh quy giòn; bánh bột ngô chiên giòn; 
bánh ngô mỏng chiên giòn; bánh trên cơ sở bột mì chiên giòn, bánh trên cơ sở hạt ngũ cốc 
chiên giòn; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm dạng thanh trên cơ sở ngũ 
cốc; bánh ngũ cốc dạng thanh và lương khô; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh gạo 
chiên; bánh gạo mỏng chiên giòn; bánh quy giòn làm từ gạo; gạo chiên phồng; bánh gạo; 
thực phẩm ăn nhanh làm từ ngô; ngô đã chế biến, bỏng ngô; ngô rang; thực phẩm ăn 
nhanh làm từ ngô nổ phồng; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngô; thực phẩm ăn nhanh 
dạng ép có chứa ngô; bánh mì làm từ bột đậu lăng tròn mỏng chiên giòn; bánh xoắn 
thừng; yến mạch cán vụn; thực phẩm ăn nhanh dạng thanh trên cơ sở yến mạch cán vụn; 
hạt ngũ cốc đã được chế biến; thực phẩm ăn nhanh dạng thanh chứa hỗn hợp hạt ngũ cốc, 
quả hạch và trái cây sấy khô [bánh kẹo] xốt salsa; nước chấm có nguồn gốc từ thực vật; 
bánh kẹo nhân quả hạch (coated nuts); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở yến mạch cán vụn; 
thực phẩm ăn nhanh đã được chế biến sẵn chủ yếu gồm hạt ngũ cốc, ngô hoặc hỗn hợp 
của chúng. 

 

 
(210) 4-2016-40329 (220) 16.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) FORD MOTOR COMPANY   (US) 

One American Road, Dearborn, 
Michigan 48126, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 12: Xe động cơ cụ thể là: xe ô tô, xe tải, xe tải chở hành lý hoặc người, xe thể thao, 
và bộ phận cấu thành và phụ kiện của nó. 

 

 
(210) 4-2016-40345 (220) 16.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.6; A25.7.6; A25.7.7; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng 
(731) FITFLOP LIMITED   (GB) 

8th Floor, 6 New Street Square, London 
EC4A 3AQ, United Kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân (giày dép, dép xăng đan), đồ đội đầu (mũ nón); tất cả là 

sản phẩm nằm trong nhóm này. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ xúc tiến bán hàng cho các sản phẩm: quần áo, đồ đi chân (giày, dép) 
và đồ đội đầu (mũ, nón); dịch vụ bán lẻ hay bán buôn cho các sản phẩm: quần áo, đồ đi 
chân (giày, dép), đồ đội đầu (mũ, nón), túi xách tay, ví cầm tay (ví tiền), ví dạng gập (bỏ 
túi) và túi du lịch, chế phẩm dược hay dược phẩm, chế phẩm thú y và chế phẩm vệ sinh và 
vật tư y tế. 

 

 
(210) 4-2016-40346 (220) 16.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 1.15.23 
(591) Hồng đậm, trắng 
(731) FITFLOP LIMITED   (GB) 

8th Floor, 6 New Street Square, London 
EC4A 3AQ, United Kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân (giày dép, dép xăng đan), đồ đội đầu (mũ nón); tất cả là 

sản phẩm nằm trong nhóm này. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ xúc tiến bán hàng cho các sản phẩm: quần áo, đồ đi chân (giày, dép) 
và đồ đội đầu (mũ, nón); dịch vụ bán lẻ hay bán buôn cho các sản phẩm: quần áo, đồ đi 
chân (giày, dép), đồ đội đầu (mũ, nón), túi xách tay, ví cầm tay (ví tiền), ví dạng gập (bỏ 
túi) và túi du lịch, chế phẩm dược hay dược phẩm, chế phẩm thú y và chế phẩm vệ sinh và 
vật tư y tế. 
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(210) 4-2016-40347 (220) 16.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) FITFLOP LIMITED   (GB) 

8th Floor, 6 New Street Square, London 
EC4A 3AQ, United Kingdom 

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân (giày dép, dép xăng đan), đồ đội đầu (mũ nón); tất cả là 

sản phẩm nằm trong nhóm này. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ xúc tiến bán hàng cho các sản phẩm: quần áo, đồ đi chân (giày, dép) 
và đồ đội đầu (mũ, nón); dịch vụ bán lẻ hay bán buôn cho các sản phẩm: quần áo, đồ đi 
chân (giày, dép), đồ đội đầu (mũ, nón), túi xách tay, ví cầm tay (ví tiền), ví dạng gập (bỏ 
túi) và túi du lịch, chế phẩm dược hay dược phẩm, chế phẩm thú y và chế phẩm vệ sinh và 
vật tư y tế. 

 

 
(210) 4-2016-40348 (220) 16.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) FITFLOP LIMITED   (GB) 

8th Floor, 6 New Street Square, London 
EC4A 3AQ, United Kingdom 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân (giày dép, dép xăng đan), đồ đội đầu (mũ nón); tất cả là 

sản phẩm nằm trong nhóm này. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ xúc tiến bán hàng cho các sản phẩm: quần áo, đồ đi chân (giày, dép) 
và đồ đội đầu (mũ, nón); dịch vụ bán lẻ hay bán buôn cho các sản phẩm: quần áo, đồ đi 
chân (giày, dép), đồ đội đầu (mũ, nón), túi xách tay, ví cầm tay (ví tiền), ví dạng gập (bỏ 
túi) và túi du lịch, chế phẩm dược hay dược phẩm, chế phẩm thú y và chế phẩm vệ sinh và 
vật tư y tế. 

 

 
(210) 4-2016-40349 (220) 16.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) FITFLOP LIMITED    (GB) 

8th Floor, 6 New Street Square, London 
EC4A 3AQ, United Kingdom 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân (giày dép, dép xăng đan), đồ đội đầu (mũ nón); tất cả là 
sản phẩm nằm trong nhóm này. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ xúc tiến bán hàng cho các sản phẩm: quần áo, đồ đi chân (giày, dép) 
và đồ đội đầu (mũ, nón); dịch vụ bán lẻ hay bán buôn cho các sản phẩm: quần áo, đồ đi 
chân (giày, dép), đồ đội đầu (mũ, nón), túi xách tay, ví cầm tay (ví tiền), ví dạng gập (bỏ 
túi) và túi du lịch, chế phẩm dược hay dược phẩm, chế phẩm thú y và chế phẩm vệ sinh và 
vật tư y tế. 

 

 
(210) 4-2016-40350 (220) 16.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Lê Tuấn Quốc  (VN) 
88/13 QL 1K, khu phố 3, phường Linh 
Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Gạc y tế; rơ lưỡi trẻ em; băng keo y tế; bông y tế.  
 

Nhóm 10: Bao cao su; que thử thai; khẩu trang y tế; băng (cuộn) dùng để băng bó; băng 
gạc rốn. 

 

 
(210) 4-2016-40407 (220) 19.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) AUCHAN HOLDING  (FR) 

40 Avenue de Flandre - 59170 CROIX - 
FRANCE  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; các chế phẩm và sản phẩm 

để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; chất tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy 
vết màu, tẩy dấu vết, chế phẩm làm mềm; chế phẩm tẩy sơn; giấy nhám; chế phẩm tẩy 
sạch gỉ sắt, gỉ kim loại; chất làm bong sơn, chế phẩm loại bỏ cáu cặn dùng cho mục đích 
gia dụng; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích 
y tế; chế phẩm tẩy sạch han gỉ; sáp đánh bóng sàn lát ván; sáp đánh giày; sản phẩm làm 
bóng sáng lá; chất dính dùng cho mục đích mỹ phẩm; xà phòng; xà phòng khử trùng/tẩy 
uế; chất pha chế dầu thơm, nước hoa và nước thơm để xức sau khi tắm; tinh dầu; chất khử 
mùi dùng cá nhân; mỹ phẩm; sản phẩm chăm sóc tóc, thuốc đánh răng, chế phẩm trang 
điểm và chế phẩm tẩy trang; chế phẩm cạo râu; chế phẩm vệ sinh và trang điểm, sữa và 
dầu cho mục đích vệ sinh và trang điểm; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; chế 
phẩm làm rám nắng (mỹ phẩm); đầu gội đầu cho vật nuôi, hương thơm để thắp; gỗ thơm; 
hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa khô và hương liệu. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm được để chăm sóc da; chất ăn 
kiêng, đồ uống kiêng, thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh 
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dưỡng cho mục đích y tế; chÓ phẩm y tế làm thon nhỏ người; dịch truyền cho mục đích y 
tế, dược thảo, trà thảo mộc cho mục đích y tế; chế phẩm vitamin, chế phẩm chứa nguyên 
tố vi lượng dùng cho người và động vật; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; thực phẩm 
và sữa bột cho trẻ sơ sinh; cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng, sáp nha 
khoa; chất sát trùng; chất tẩy uế cho mục đích y tế hoặc vệ sinh, không phải là xà phòng, 
vòng cổ chống ký sinh trùng cho động vật, chế phẩm để tắm cho động vật; thuốc mỡ trị 
rộp nắng, cháy nắng; bông vô trùng, nùi thấm hút; miếng đệm chăm sóc ngực; chÓ phẩm 
khử trùng; chất kết dính dùng cho răng; chất khử mùi không dùng cho cá nhân; chÓ phẩm 
làm trong sạch không khí; dung dịch dùng cho kính áp tròng. 

 

 
(210) 4-2016-40431 (220) 19.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.23; A26.11.12 
(591) Cam, xanh, trắng 
(731) Trần Thị Thu Hà   (VN) 

54-56 Phan Khiêm ích, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải; chăn; rèm cửa ra vào; khăn trải giường; áo gối; khăn phủ giường.  
 

Nhóm 26: Đồ trang trí cho quần áo; ruy băng (đồ may vá); kim tuyến (trang trí cho quần 
áo); hoa giả (hoa nhân tạo); tóc giả; đồ trang trí cho giày không phải bằng kim loại quý. 

 
Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; động vật sống; hạt giống; cây giống (cây con - cây nhỏ 
làm giống); vòng hoa tươi; hoa khô dùng để trang trí. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; mua bán hộp đèn, bảng hiệu, pano quảng cáo; mua bán 
vải, hàng may sẵn giày dép; mua bán xe mô tô, xe máy và phụ tùng của chúng; mua bán 
mỹ phẩm, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính; quảng cáo; tổ chức xúc tiến thương 
mại; mua bán hàng điện tử như: máy thu hình (tivi), loa, máy tăng âm (ampli), ống nói 
(micrô), bộ trộn âm (micxơ), đầu thu hình kỹ thuật số và thiết bị của chúng; mua bán 
hàng điện, điện lạnh như: máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ ướp rượu, máy lọc 
nước, máy nước nóng, máy rửa chén, máy sấy quần áo, máy lọc không khí, máy nước 
nóng lạnh, tủ mát - tủ giữ lạnh và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị viễn thông như: 
điện thoại và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị tin học như: máy tính xách tay, máy tính 
bảng, máy tính để bàn, màn hình máy vi tính, máy in văn phòng, máy scan, máy fax, máy 
hủy giấy, dàn loa vi tính và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị kỹ thuật số như: máy ảnh, 
máy quay phim, máy ghi âm và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị giải trí như: máy 
nghe nhạc mp3, mp4, đầu phát HD, máy chơi game, từ điển điện tử, bút thông minh; mua 
bán đồ gia dụng như: quạt điện - quạt máy, bàn ủi - bàn là, đèn điện - đèn sạc, máy hút 
bụi, bình lọc nước, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy xay đậu nành, máy pha cà phê, 
máy vắt cam, máy đánh trứng, máy làm sữa chua và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị 
nhà bếp như: nồi cơm điện, nồi áp suất, bếp gas - bếp điện - bếp từ, lò vi sóng, lò nướng, 
vỉ nướng, lẩu điện, nồi, xoong, chảo, máy xay thịt, máy rửa chén, ấm nước, bình nước và 
thiết bị của chúng; mua bán đồ em bé như: máy hút sữa mẹ, bình bú sữa cho em bé, núm 
vú giả, máy hâm thức ăn, máy tiệt trùng siêu tốc; mua bán máy móc, dụng cụ thiết bị làm 
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đẹp và chăm sóc sức khỏe; mua bán dụng cụ cầm tay như: búa, cưa, kìm, cà lê, mỏ lết, mổ 
khóa, két sắt, đèn pin, mũi khoan, máy khoan, máy cưa, máy mài và thiết bị của chúng; 
mua bán thiết bị điện cơ như: đèn điện, bộ cảm biến, ổn áp, chuôi đèn, ổ cắm điện, công 
tắc điện, máy phát điện, máy bơm nước, máy phun áp lực và thiết bị của chúng; mua bán 
hàng may mặc và phụ kiện thời trang; mua bán lương thực thực phẩm, nước giải khát; 
mua bán máy móc dùng trong nông nghiệp như: máy gieo hạt, máy thu hoạch rau, củ, 
quả, hạt, máy gặt lúa, máy xát lúa, máy sấy khô, máy phun thuốc, máy gặt cỏ, máy tỉa 
cành; mua bán vật liệu xây dựng. 

 
Nhóm 36: Đại lý bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê văn 
phòng công ty; quyên góp quỹ từ thiện, tổ chức quyên góp từ thiện. 

 
Nhóm 39: Cho thuê xe có động cơ; vận tải hành khách; vận tải hàng hóa; đóng gói và lưu 
giữ hàng hóa; môi giới vận tải; đại lý dịch vụ du lịch. 

 
Nhóm 40: In ấn; cắt vải; viền vải; nhuộm vải; may quần áo; thêu thùa.  

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; cung cấp trò 
chơi điện tử trực tuyến từ mạng máy tính; rạp chiếu phim; khu vui chơi giải trí. 

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; 
chữa bệnh bằng nắn khớp xương; dịch vụ làm vườn hoa cảnh; chăm sóc sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2016-40448 (220) 19.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.1; A26.4.24 
(731) KEE WAH LIMITED  (HK) 

3rd Floor, Kee Wah Industrial Building, 
666 Castle Peak Road, Kowloon, Hong 
Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 29: Lạp xưởng kiểu Trung Quốc.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo; bánh quy; bánh ngọt; bánh mỳ; bột nhồi; bánh gạo dùng cho 
đám cưới kiểu Trung Quốc; bánh trung thu; bánh bơ giòn; nem cuốn (chả giò); bánh gạo 
có nhân kiểu Trung Quốc; lá trà dùng làm đồ uống; trà túi lọc. 

 

 
(210) 4-2016-40449 (220) 19.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.4.24; 26.4.2 
(731) KEE WAH LIMITED   (HK) 

3rd Floor, Kee Wah Industrial Building, 
666 Castle Peak Road, Kowloon, Hong 
Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 29: Lạp xưởng kiểu Trung Quốc.   
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo; bánh quy; bánh ngọt; bánh mỳ; bột nhồi; bánh gạo dùng cho 
đám cưới kiểu Trung Quốc; bánh trung thu; bánh bơ giòn; nem cuốn (chả giò); bánh gạo 
có nhân kiểu Trung Quốc; lá trà dùng làm đồ uống; trà túi lọc. 

 

(210) 4-2016-40493 (220) 19.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.2.1; 26.2.3; 

A26.11.12 
(591) Đen, trắng, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu & đầu tư phát triển Tân 
Việt  (VN) 
Số 22, ngõ 379 Hoàng Hoa Thám, 
phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị âm thanh như loa, bộ khuếch đại âm thanh, đầu đọc đĩa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị âm thanh như loa, bộ khuếch đại âm thanh, 
đầu đọc đĩa.  

 

 
(210) 4-2016-40526 (220) 19.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 6.1.2 
(731) K.V.N. IMPORT EXPORT (1991) CO., 

LTD.   (TH) 
962 Soi Ladprao 47 (Sapaan 2), Ladprao 
Rd., Sapaansong, Wang-Thonglang, 
Bangkok 10310, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-40630 (220) 20.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.5.1 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất khẩu UNI  
(VN) 
Lầu 2, tòa nhà Master, số 41-43 Trần 
Cao Vân, phường 06, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 04: Năng lượng sinh khối, cụ thể là: viên nén gỗ, củi trấu ép viên, gỗ băm, mùn cưa 
ép bánh, vỏ cứng hạt điều. 

 

Nhóm 19: Ván ép, cụ thể là: ván sàn container, ván xây dựng, ván lạn.  
 

Nhóm 22: Phế liệu gỗ, cụ thể là: mùn cưa, dăm bào, bột gỗ.  
 

Nhóm 31: Thức ăn gia súc, cụ thể là: vỏ lụa hạt điều, viên trấu nén.  
 

 
(210) 4-2016-40665 (220) 20.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) SHENZHEN SIXSTAR INDUSTRIAL 

CO., LIMITED   (CN) 
No. 702, Unit 1, Building B, Kexing 
Science Park, No. 15, Keyuan Road, 
Science & Technology Park, Nanshan 
District, Shenzhen, Guangdong, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy tính bảng; đồng hồ thông minh; kính thông minh, pin; 

thiết bị sạc pin; tai nghe; thiết bị ngoại vi máy vi tính; phần mềm máy tính ghi sẵn; điện 
thoại. 

 

 
(210) 4-2016-40682 (220) 20.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) QUAKER CHEMICAL 

CORPORATION  (US) 
Silverside Carr Executive Center, 501 
Silverside Road, Wilmington DE 19809, 
United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 04: Chất bôi trơn; hợp chất bôi trơn dùng cho khuôn đúc.  
 

 
(210) 4-2016-40686 (220) 20.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) PLN FOOD CO., LTD.  (TW) 

No. 237, Fude 1st Rd., Bade Dist., 
Taoyuan City, Taiwan   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Mỳ ống; gia vị; mì sợi; đồ uống trên cơ sở trà; món ăn đã được chế biến trên cơ 
sở mì sợi; mì ramen (món ăn trên cơ sở mì sợi Nhật Bản).  

 

 
(210) 4-2016-40701 (220) 20.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.2.7; A3.2.24 
(731) ZHEJIANG DONSEN 

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 
CO., LTD.  (CN) 
NO.1 Zhijiang Road, Lanjiang Street, 
Yuyao, Ningbo, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Đá đen; gạch; ngói, đá lát sàn không bằng kim loại; ống cứng, không bằng kim 
loại [cho xây dựng]; ống thoát nước, không bằng kim loại; ống cứng dẫn nước, không 
bằng kim loại; đường ống áp lực, không bằng kim loại; cửa sổ, không bằng kim loại; cửa, 
không bằng kim loại; sàn, không bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-40702 (220) 20.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 7.15.20; 14.1.1; 26.15.3 
(731) ZHEJIANG DONSEN 

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 
CO., LTD.  (CN) 
No.1 Zhijiang Road, Lanjiang Street, 
Yuyao, Ningbo, China   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; máy và thiết bị làm sạch 
không khí; vòi cho đường ống; thiết bị sưởi ấm [bằng nước]; ống dẫn [bộ phận của hệ 
thống vệ sinh]; dụng cụ tưới dạng giọt [phụ kiện trang bị để tưới]; hệ thống và thiết bị vệ 
sinh; thiết bị phun nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước.  

 

 
(210) 4-2016-40703 (220) 20.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.24; A5.3.13; 1.15.5 
(731) LONG YUAN INVESTMENTS 

LIMITED  (HK) 
Unit 2509, 25/F, West Tower, Shun Tak 
Centre, 168-200 Connaught Road 
Central, Hong Kong Sar 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc lá; diêm; thuốc lá điếu; xì gà; bình 

đựng thuốc lá; tẩu hút thuốc lá; túi đựng thuốc lá; hộp đựng xì gà; dụng cụ cắt đầu xì gà; 
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đót xì gà; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá điếu; đót thuốc lá điếu; giấy cuốn thuốc 
lá; đầu ngậm điếu thuốc lá điếu; thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá thuốc lá, không dùng 
cho mục đích y tế; giấy hút nước dùng cho tẩu thuốc lá; gạt tàn dùng cho người hút thuốc; 
bình chứa gaz dùng cho bật lửa hút thuốc; cỏ để hút; hộp giữ độ ẩm cho xì gà; bật lửa 
dùng cho người hút thuốc; hộp diêm; giá để diêm; thuốc lá bột để hít; hộp đựng thuốc lá 
để hít.  

 

 
(210) 4-2016-40764 (220) 20.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.1.4; A3.1.24; 26.4.1; 25.5.2 
(731) PINGHU HAISHENG VEHICLE 

INDUSTRY CO., LTD.   (CN) 
No. 398, Chuangye Road, Dushangang 
County, Pinghu City, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy đếm; mũ bảo hiểm; thiết bị báo động chống trộm; ắc quy điện dùng cho 
xe cộ thiết bị nạp ắc quy, bình ắc quy. 

 

 
(210) 4-2016-40765 (220) 20.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.8 
(731) ZHEJIANG DESHI ELECTRIC 

APPLIANCE CO., LTD.   (CN) 
No. 28, Yinchuan East Road, Economic 
Development Zone, Yongkang, 
Zhejiang, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy gia công gỗ; thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm; 
máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; thiết bị cắt hồ quang điện; kích đỡ [máy móc]; búa 
điện; máy cắt máy nghiền; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; khoan cầm tay 
chạy điện; máy nghiền đập; máy sơn; máy phát điện; máy khí nén; máy bơm; trục cho 
máy; thiết bị hàn, dùng điện; máy và thiết bị để làm sạch, dùng điện, máy khắc trổ. 

 

 
(210) 4-2016-40846 (220) 21.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) DMM.COM CO., LTD.   (JP) 

14F Yebisu Garden Place, 4-chome, 20-
3, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ kiểm soát hàng tồn trữ; cung cấp thông 

tin liên quan đến bán hàng thương mại; dịch vụ quảng cáo trên internet; dịch vụ 
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marketing trực tuyến; điều hành kinh doanh cho nhà hát; dịch vụ trung gian thương mại 

liên quan đến việc kết nối các nhà đầu tư tư nhân tiềm năng với những người khởi nghiệp 

cần cấp vốn; dịch vụ kinh doanh nhượng quyền thương mại liên quan đến kinh doanh máy 

bay không người lái; cung cấp thông tin và tư vấn về kinh doanh nhượng quyền thương 

mại đối với máy bay không người lái; dịch vụ marketing và quảng cáo liên quan đến máy 

bay không người lái; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu cho đồ chơi, búp bê, máy trò chơi, 

giày, quần áo, máy ảnh kỹ thuật số và phụ kiện của chúng, và thuốc lá; dịch vụ bán buôn 

hoặc bán lẻ đồ chơi, búp bê, máy trò chơi, giày, quần áo, máy ảnh kỹ thuật số và phụ kiện 

của chúng, và thuốc lá. 

 

Nhóm 41: Sản xuất và giới thiệu bản ghi âm thanh và hình ảnh, ảnh động và ảnh tĩnh; 

dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy ngôn ngữ sử dụng internet; cung cấp các khóa đào tạo ngôn 

ngữ; cung cấp thông tin giáo dục; cung cấp xuất bản phẩm điện tử về giảng dạy tiếng 

anh; dịch vụ trò chơi trực tuyến; cung cấp thông tin liên quan đến tiện nghi giải trí; cung 

cấp tiện nghi nhà hát và rạp chiếu phim; triển lãm thực vật và động vật cho mục đích văn 

hóa và giáo dục; cung cấp thông tin về vé có thể đặt trước và sắp xếp vé có thể đặt trước, 

cụ thể là vé xem thể thao, nhà hát, sự kiện, buổi hòa nhạc qua internet; dịch vụ giảng dạy 

liên quan đến máy bay không người lái dân dụng; khóa học tổng quan cho những kỳ thi 

quốc gia liên quan đến máy bay không người lái dân dụng. 
 

 
(210) 4-2016-40847 (220) 21.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) PERRY ELLIS INTERNATIONAL 

GROUP HOLDINGS LIMITED  (BS) 

Montague Sterling Center, 5th Floor, 

East Bay Street, Nassau, Bahamas 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức và đồng hồ đeo tay.  
 

 
(210) 4-2016-40880 (220) 21.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(731) Công ty TNHH điện cơ Tấn 
Phát  (VN) 
Km 262 cao tốc Cầu Giẽ, Ninh Bình, xã 

Yên Khang, huyện ý Yên, tỉnh Nam 

Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước.  
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(210) 4-2016-40881 (220) 21.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 24.15.21; 26.5.1; 25.5.1; 26.4.3 

(591) Đỏ đậm, da cam 

(731) Công ty TNHH dịch vụ bất 
động sản Tân Yên  (VN) 
Số NV1,23, KĐT Dream Town, đường 

70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao 

dịch bất động sản; cho thuê nhà; cho thuê văn phòng.  
 

 
(210) 4-2016-40970 (220) 22.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH vật tư ngành 
nước Phú Thịnh  (VN) 
C5-C6 Khu công nghiệp Đình Trám, xã 

Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen, bồn nước, bồn cầu, bồn tắm, vòi phun nước trong nhà vệ sinh.   

 

Nhóm 19: ống dẫn nước bằng nhựa cứng, khớp nối ống nước bằng nhựa cứng.  
 

 
(210) 4-2016-40971 (220) 22.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH vật tư ngành 
nước Phú Thịnh  (VN) 
C5-C6 Khu công nghiệp Đình Trám, xã 

Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang 
 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen, bồn nước, bồn cầu, bồn tắm, vòi phun nước trong nhà vệ sinh.   
 

Nhóm 19: ống dẫn nước bằng nhựa cứng, khớp nối ống nước bằng nhựa cứng.  
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(210) 4-2016-40972 (220) 22.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) A26.11.8 

(731) HEFEI MEIKE REFRIGERATION 

TECHNOLOGY CO., LTD   (CN) 

South of Tangkou Road, West of Penglai 

Road, Economic and Technological 

Development Zone, Hefei, Anhui 

Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ 

thống và thiết bị làm lạnh; tủ lạnh; thiết bị làm lạnh không khí; thiết bị sưởi ấm; hệ thống 

phân phối nước; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị khử trùng; bộ tản nhiệt, dùng điện.  
 

 
(210) 4-2016-40978 (220) 22.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 18.1.5; 18.1.23; 5.7.1; A11.3.3 

(591) Nâu, đen, trắng 

(731) Nguyễn Tiến Dũng  (VN) 
Số 4, ngõ 1A, phố Nhân Hòa, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn, đồ uống; dịch 

vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-41011 (220) 22.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21 

(591) Vàng, nâu, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Bùi Thị Tuyết Mai  (VN) 
982/11 Quang Trung, phường 8, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; tổ chức thi chứng 

chỉ Anh ngữ quốc tế; tư vấn giáo dục, tư vấn du học.  
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(210) 4-2016-41012 (220) 22.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) A26.1.18; 26.1.2 (540) 

  

(731) Lê Văn Hải  (VN) 
1F Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ (nón).  
 

 
(210) 4-2016-41013 (220) 22.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Dạ Uyên  (VN) 
75B Thiên Phước, phường 15, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-41014 (220) 22.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 4.3.3; 26.13.1 

(591) Vàng, đỏ, trắng, đen, nâu 

(731) Công ty cổ phần VTC Dịch Vụ 
Di Động  (VN) 
Số 65, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 

PARTNERS JSC.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 

xuống được]; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải 

về; phim hoạt hình; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn.  
 

Nhóm 28: Trò chơi; trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người; thiết bị trò chơi cầm 

tay có màn hình tinh thể lỏng. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; thông 

tin giải trí, thông tin về nơi giải trí; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình, 

dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu diễn, dàn 

dựng chương trình biểu diễn; giải trí trên truyền hình. 
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(210) 4-2016-41015 (220) 22.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Trường Đại học quốc tế Hồng 
Bàng  (VN) 
Số 3 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo; giải trí, tổ chức hoạt động thể thao và văn hóa; tư vấn về việc 

du học.  
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng: thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm thời.  

 

(210) 4-2016-41016 (220) 22.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Trường Đại học quốc tế Hồng 
Bàng  (VN) 
Số 3 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo; giải trí, tổ chức hoạt động thể thao và văn hóa; tư vấn về việc 

du học.  
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm thời.  

 

 
(210) 4-2016-41017 (220) 22.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A24.17.13; A24.17.12 
(591) Xanh dương đậm, nhạt, xanh lá, vàng 

cam, trắng 

(540) 

  

(731) Đinh Thị Bình Phương  (VN) 
718 A Âu Cơ, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Trường âm nhạc; dịch vụ đào tạo nhạc sĩ, ca sĩ; trường đào tạo (giáo dục); dịch 

vụ tổ chức biểu diễn, trình diễn âm nhạc; phòng hòa nhạc; dịch vụ dàn dựng và điều khiển 
các chương trình giải trí âm nhạc.  
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(210) 4-2016-41018 (220) 22.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh nước biển, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị kỹ 
thuật BDN  (VN) 
31/15/5 đường số 48, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đường; gạo; bánh tráng; hạt tiêu; muối.   

 

 
(210) 4-2016-41019 (220) 22.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.5.1; 24.15.3; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dầu nhờn Vĩnh 
Tinh  (VN) 
169 Lê Ngung, khu phố 4, phường Tân 
Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt (dầu nhờn) các loại, dầu nhờn dùng để bôi trơn động cơ và bôi trơn 

công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2016-41025 (220) 22.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) PHARMANEL COMMERCIAL 

PHARMACEUTICAL S.A.   (GR) 
Marathonos Ave. 106, 15344 Gerakas, 
Greece  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

 
(210) 4-2016-41044 (220) 22.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) CHEN, YU-SHIH   (TW) 

2 Fl., No. 130, Sec. 2, Donghua Street, 
Beitou Dist., Taipei, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn; sơn nhựa tổng hợp; nhựa tự nhiên dạng thô; sơn chống thấm 
nước; sơn phủ dùng cho sàn nhà, mái nhà, tường nhà và vỉa hè.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán buôn và bán lẻ qua mạng internet 
các sản phẩm sơn phủ, sơn, phụ gia chất dẻo dùng cho sơn, sơn epoxy, vật liệu xây dựng, 
sơn chống thấm nước và sơn phủ dùng cho sàn nhà, mái nhà, tường nhà và vỉa hè; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ sơn phủ, sơn, phụ gia chất dẻo dùng cho sơn, sơn epoxy, vật liệu xây 
dựng, sơn chống thấm nước và sơn phủ dùng cho sàn nhà, mái nhà, tường nhà và vỉa hè; 
bán buôn và bán lẻ sơn phủ, sơn, phụ gia chất dẻo dùng cho sơn, sơn epoxy, vật liệu xây 
dựng, sơn chống thấm nước và sơn phủ dùng cho sàn nhà, mái nhà, tường nhà và vỉa hè; 
dịch vụ đặt hàng trực tuyến qua máy vi tính các sản phẩm sơn phủ, sơn, phụ gia chất dẻo 
dùng cho sơn, sơn epoxy, vật liệu xây dựng, sơn chống thấm nước và sơn phủ dùng cho 
sàn nhà, mái nhà, tường nhà và vỉa hè.  

 

 
(210) 4-2016-41062 (220) 22.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  

(TW) 
No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin 
District, Kaohsiung, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe máy điện; xe scutơ [xe cộ], xe scutơ điện [xe cộ]; xe đạp; xe đạp 
điện.  

 

 
(210) 4-2016-41064 (220) 22.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) UNICHEM LABORATORIES 

LIMITED   (IN) 
Unichem Bhavan, Prabhat Estate, Off S. 
V. Road, Jogeshwari (West), Mumbai 
400 102, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc và sản phẩm dược.  
 

 
(210) 4-2016-41066 (220) 22.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) DENTSU INC.  (JP) 

1-8-1, Higashi-Shimbashi, Minato-ku, 
Tokyo 105-7001 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  
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(210) 4-2016-41067 (220) 22.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đen, trắng, đỏ 

(731) DENTSU INC.  (JP) 

1-8-1, Higashi-Shimbashi, Minato-ku, 

Tokyo 105-7001 Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2016-41068 (220) 22.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đen, trắng, đỏ 

(731) DENTSU INC.  (JP) 

1-8-1, Higashi-Shimbashi, Minato-ku, 

Tokyo 105-7001 Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2016-41088 (220) 22.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) A5.3.13; 5.3.16; A25.7.7; A25.7.8; 

25.7.25 

(731) BROTHER INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-

shi, 467-8561, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Mực; hộp mực (đã có mực); mực, mực in; và hộp mực in (đã có mực in).  
 

Nhóm 09: Máy in chỉ sử dụng với máy tính; máy fax; máy quét (thiết bị xử lý dữ liệu); 

máy sao chụp; thiết bị đa chức năng dùng trong sao chụp, in ấn, quét, chụp hình ảnh 

và/hoặc truyền tài liệu và hình ảnh; trống tang nhạy sáng để xử lý hình ảnh; máy in nhãn 

chỉ sử dụng với máy tính. 
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(210) 4-2016-41130 (220) 22.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần TADA 

PHARMA  (VN) 
44A Đinh Công Tráng, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng.   
 

 
(210) 4-2016-41131 (220) 22.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần TADA 

PHARMA   (VN) 
44A Đinh Công Tráng, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-41152 (220) 23.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A6.3.14; A6.3.5; 5.7.21; 26.1.1; 5.7.14; 

5.3.20 
(591) Xanh lá cây, nâu, vàng, xanh nhạt, đen, 

trắng 
(731) ủy ban nhân dân huyện Sông 

MÃ   (VN) 
Tổ 12, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, 
tỉnh Sơn La  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 29: Long nhãn (là quả nhãn đã qua chế biến, cụ thể là được bóc vỏ, xoáy cùi, bỏ 

hạt và sấy khô).  
 

Nhóm 31: Quả nhãn tươi.  
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(210) 4-2016-41205 (220) 23.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.5 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) DORPAN, S.L.   (ES) 
C/ Gremio de Toneleros, 24 - PolÝgono 
Son Castellã, E-07009 Palma de 
Mallorca (Islas Baleares), Spain 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống (cung cấp thực phẩm và đồ uống); chỗ 

ở tạm thời; khách sạn; quán ăn tự phục vụ, phòng trà, quán rượu nhỏ (trừ câu lạc bộ); dịch 
vụ đại lý du lịch, cụ thể là đặt phòng khách sạn cho khách du lịch và chỗ ở tạm thời; dịch 
vụ đại lý du lịch, cụ thể là đặt chỗ tại nhà hàng và các bữa ăn; cung cấp thông tin về khách 
sạn, chỗ ở tạm thời và nhà hàng ăn uống; đặt chỗ trước và cho thuê phòng, hội trường và 
phòng hội nghị và phòng họp; đặt chỗ trước và cho thuê phòng, hội trường và các khu vực 
tổ chức hội thảo, khu vực tiệc, khu vực rượu cốc tai/đồ uống hỗn hợp và khu vực tiếp tân. 

 

 
(210) 4-2016-41206 (220) 23.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Xanh đen 
(731) DORPAN, S.L.    (ES) 

C/ Gremio de Toneleros, 24 - PolÝgono 
Son Castellã, E-07009 Palma de 
Mallorca (Islas Baleares), Spain 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống (cung cấp thực phẩm và đồ uống); chỗ 
ở tạm thời; khách sạn; quán ăn tự phục vụ, phòng trà, quán rượu nhỏ (trừ câu lạc bộ); dịch 
vụ đại lý du lịch, cụ thể là đặt phòng khách sạn cho khách du lịch và chỗ ở tạm thời; dịch 
vụ đại lý du lịch, cụ thể là đặt chỗ tại nhà hàng và các bữa ăn; cung cấp thông tin về khách 
sạn, chỗ ở tạm thời và nhà hàng ăn uống; đặt chỗ trước và cho thuê phòng, hội trường và 
phòng hội nghị và phòng họp; đặt chỗ trước và cho thuê phòng, hội trường và các khu vực 
tổ chức hội thảo, khu vực tiệc, khu vực rượu cốc tai/đồ uống hỗn hợp và khu vực tiếp tân.   

 

 
(210) 4-2016-41243 (220) 23.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; 26.4.2; 26.4.10 
(591) Xanh, trắng 
(731) FRIGOLASS INDUSTRIAL 

REFRIGERATION S.A.I.C.   (GR) 
15, A. Metaxa str., 145 64 Athens, 
Greece  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh.  
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(210) 4-2016-41247 (220) 23.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) A25.3.3 

(731) SHANGBAOLUO JIANGSU ENERGY 

SAVING POLYTRON 

TECHNOLOGIES INC   (CN) 

No. 1, Shangbaoluo Road, West 

Industrial Zone, Baoying County, 

Yangzhou City, Jiangsu Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm; bơm [bộ phận của máy móc hoặc động cơ]; máy thổi; bơm dùng cho 

hệ thống cấp nhiệt; bơm li tâm; máy nén [máy móc]; van [bộ phận của máy]; máy khí 

nén; bơm chân không [máy móc]; bơm hơi [trang bị của xưởng sửa chữa].  
 

 
(210) 4-2016-41248 (220) 23.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) A5.1.5; A5.1.16; A25.1.10; A26.4.6 

(591) Đen, trắng, ghi 

(731) UNITED DUTCH BREWERIES B.V.  

(NL) 

Druivenstraat 21, 4816 KB Breda, The 

Netherlands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn trên cơ sở mạch nha.  
 

 
(210) 4-2016-41312 (220) 23.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.4.2; A26.4.6; 26.13.25 

(591) Đen, đỏ sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH WISDOM VINA  
(VN) 
Khu ụ Pháo, điểm công nghiệp, xã Đan 

Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Khung nhôm kính; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; tay nắm cửa 

bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa sổ; bản lề bằng kim loại; khoá cửa 

bằng kim loại trừ khóa điện.  
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(210) 4-2016-41313 (220) 23.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 17.1.19; 26.5.2 

(591) Xanh dương, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH WISDOM VINA  
(VN) 
Khu ụ Pháo, điểm công nghiệp, xã Đan 

Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Khung nhôm kính; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; tay nắm cửa 

bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa sổ; bản lề bằng kim loại; khoá cửa 

bằng kim loại trừ khóa điện.  
 

 
(210) 4-2016-41315 (220) 23.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH WISDOM VINA  
(VN) 
Khu ụ Pháo, điểm công nghiệp, xã Đan 

Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố 

Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 06: Khung nhôm kính; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; tay nắm cửa 

bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa sổ; bản lề bằng kim loại; khoá cửa 

bằng kim loại trừ khóa điện.  
 

 
(210) 4-2016-41413 (220) 26.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) A5.3.13 

(731) OWEVA CORP COMPANY LIMITED  

(TH) 

42/35 Hatairaj Road, Min Buri, Min 

Buri, Bangkok 10510, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ 

uống trên cơ sở trà.  
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(210) 4-2016-41417 (220) 26.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần PhaVi   (VN) 

98 Bàu Cát 2, phường 12, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dựợc phẩm; thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế; nguyên liệu dược 

phẩm; chế phẩm sinh học dành cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối sản phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng dành cho mục 
đích y tế, nguyên liệu dược phẩm, chế phẩm sinh học, thiết bị y tế; xuất nhập khẩu các 
mặt hàng dược phẩm, thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế, nguyên liệu dược 
phẩm, chế phẩm sinh học, thiết bị y tế.  

 

 
(210) 4-2016-41418 (220) 26.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.14; A5.3.13; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần PhaVi   (VN) 

98 Bàu Cát 2, phường 12, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế; nguyên liệu dược 

phẩm; chế phẩm sinh học dành cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối sản phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng dành cho mục 
đích y tế, nguyên liệu dược phẩm, chế phẩm sinh học, thiết bị y tế; xuất nhập khẩu các 
mặt hàng dược phẩm, thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế, nguyên liệu dược 
phẩm, chế phẩm sinh học, thiết bị y tế.  

 

 
(210) 4-2016-41420 (220) 26.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.7.5; 26.2.7; 2.3.1; 4.5.1 
(591) Xanh dương, đen 
(731) Nguyễn Hoàng Sơn  (VN) 

9 đường số 8, phường Bình Thuận, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 06: Khoá bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện; chìa khóa bằng kim loại; tay nắm cửa 

bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại.  

 

Nhóm 35: Mua bán khoá bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện, chìa khóa bằng kim loại, tay 

nắm cửa bằng kim loại, vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-41423 (220) 26.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) UPL CORPORATION LIMITED  (MU) 

5th Floor, Newport Building, Louis 

Pasteur Street, Port Louis, Mauritius  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón và các sản phẩm hóa chất dùng cho nông nghiệp, cụ thể là, phân bón 

đa vi lượng, dưỡng chất hữu cơ cho sự sinh trưởng của cây trồng, chất phụ gia hóa học 

dùng cho chất diệt nấm, chất phụ gia hóa học cho thuốc trừ sâu; chế phẩm dùng để bảo 

quản hoa; hóa chất sử dụng trong lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ 

sâu và chất diệt ký sinh trùng; phospho. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất diệt cỏ; 

thuốc trừ sâu bọ gây hại; thuốc diệt động vật gặm nhấm; thuốc diệt cỏ dại; chế phẩm diệt 

cỏ dại và sâu bọ gây hại.   
 

 
(210) 4-2016-41424 (220) 26.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) UPL CORPORATION LIMITED  (MU) 

5th Floor, Newport Building, Louis 

Pasteur Street, Port Louis, Mauritius  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón và các sản phẩm hóa chất dùng cho nông nghiệp, cụ thể là, phân bón 

đa vi lượng, dưỡng chất hữu cơ cho sự sinh trưởng của cây trồng, chất phụ gia hóa học 

dùng cho chất diệt nấm, chất phụ gia hóa học cho thuốc trừ sâu; chế phẩm dùng để bảo 

quản hoa; hóa chất sử dụng trong lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ 

sâu và chất diệt ký sinh trùng; phospho.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất diệt cỏ; 

thuốc trừ sâu bọ gây hại; thuốc diệt động vật gặm nhấm; thuốc diệt cỏ dại; chế phẩm diệt 

cỏ dại vả sâu bọ gây hại.  
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(210) 4-2016-41427 (220) 26.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.5.1; 26.7.25; 26.3.1; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Asia ECO & ENV  
(VN) 
Phòng 2 lầu 16 Cantavil Hoàn Cầu, 600A 
Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện xoay chiều; máy sản xuất điện.  
 

Nhóm 09: Thiết bị nạp ắc quy; thiết bị sạc pin; bình ắc quy; bảng điều khiển phân phối 
(điện); thiết bị điều khiển phân phối (điện); pin quang điện; pin quang vontaic; pin mặt 
trời.  

 
Nhóm 19: Vật liệu lợp mái, không bằng kim loại, tích hợp với pin mặt trời.  

 

 
(210) 4-2016-41447 (220) 26.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.12 
(731) GUANGXI BEIBU GULF AIRLINES 

CO., LTD.   (CN) 
Airline Office Building of Wuxu 
International Airport, Nanning Guangxi, 
China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 39: Đặt chỗ cho vận chuyển; vận chuyển hành khách; môi giới vận tải; cho thuê 
máy bay, thiết bị bay; đặt chỗ cho các chuyến đi; vận tải bằng đường không. 

 

 
(210) 4-2016-41448 (220) 26.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.5.20; 5.5.1; 2.3.1; 4.5.1 
(731) JE. 1 COSMETIC CO.,LTD.   (TH) 

11, 13, 15 Soi Phet Kasem 20 Yaek 9-3, 
Pak Khlong Phasi Charoen Sub-district, 
Phasi Charoen District, Bangkok 10160, 
Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm cho mặt; 
kem mỹ phẩm trị nứt gót chân; kem mỹ phẩm bôi chân; gel tắm; chế phẩm chăm sóc tóc.  
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(210) 4-2016-41469 (220) 26.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1 

(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

 

(731) Phạm Quốc Tuân  (VN) 
Thôn Vũ Xá, xã Ngô Quyền, huyện 

Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị, dụng cụ y tế. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu trang thiết bị, dụng cụ y tế.  
 

 
(210) 4-2016-41486 (220) 26.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) A14.1.15; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Vàng, trắng 

(731) Công ty cổ phần Elise  (VN) 
Tổ 14, ngõ 441, đường Lĩnh Nam, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ví đựng tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; vali; ví đựng đồ trang điểm 

[chưa có đồ bên trong]. 

 

Nhóm 25: Quần áo thời trang; váy đầm công sở; quần áo trẻ em; cà vạt [trang phục]; giầy 

thời trang; mũ thời trang. 

 

Nhóm 26: Phụ kiện ngành may mặc như: huy hiệu kiểu cách độc đáo để trang trí [khuy 

áo]; cúc áo; dây viền [đồ ren tua kim tuyến]; khuy móc cho thân áo váy; dải ren, đăng ten 

để viền; đồ để thêu trang trí. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu túi xách tay, ví đựng tiền, túi cầm tay cho 

phụ nữ, ví đựng đồ trang điểm, quần áo thời trang, đầm công sở, quần áo trẻ em, cà vạt, 

giầy thời trang, mũ thời trang, huy hiệu kiểu cách độc đáo để trang trí [khuy áo], cúc áo, 

dây viền, khuy móc, đăng ten, đồ thêu trang trí. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ sửa quần áo cho vừa số đo; cắt vải; xử lý vải; may quần áo; thêu thùa. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quần áo; thử nghiệm vải.  
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(210) 4-2016-41487 (220) 26.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) A14.1.15; 26.1.4 

(591) Vàng, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần Elise   (VN) 
Tổ 14, ngõ 441, đường Lĩnh Nam, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ví đựng tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; vali; ví đựng đồ trang điểm 

[chưa có đồ bên trong]. 

 

Nhóm 25: Quần áo thời trang; váy đầm công sở; quần áo trẻ em; cà vạt [trang phục]; giầy 

thời trang; mũ thời trang. 

 

Nhóm 26: Phụ kiện ngành may mặc như: huy hiệu kiểu cách độc đáo để trang trí [khuy 

áo]; cúc áo; dây viền [đồ ren tua kim tuyến]; khuy móc cho thân áo váy; dải ren, đăng ten 

để viền; đồ để thêu trang trí. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu túi xách tay, ví đựng tiền, túi cầm tay cho 

phụ nữ, ví đựng đồ trang điểm, quần áo thời trang, đầm công sở, quần áo trẻ em, cà vạt, 

giầy thời trang, mũ thời trang, huy hiệu kiểu cách độc đáo để trang trí [khuy áo], cúc áo, 

dây viền, khuy móc, đăng ten, đồ thêu trang trí. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ sửa quần áo cho vừa số đo; cắt vải; xử lý vải; may quần áo; thêu thùa.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quần áo; thử nghiệm vải.  
 

 
(210) 4-2016-41488 (220) 26.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.4.9; A25.7.3 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt, trắng 

(731) Hợp tác xã nông nghiệp sản 
xuất, thu mua, chế biến và 
tiêu thụ cacao huyện Ea Kar  
(VN) 
Thôn 12, xã Cư Ni, huyện EaKar, tỉnh 

§¨kL¨k 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột cacao; socola.  
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(210) 4-2016-41501 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
VALVA   (VN) 
Khu 6, thị trấn Thanh Miện, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón vô cơ; phân bón tống hợp; phân bón vi sinh hữu cơ, phân 

bón lá; các chất cải tạo đất và tăng chất bổ trợ cho đất.  
 

 
(210) 4-2016-41502 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.9.1; 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10; 

5.13.25 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh mỹ phẩm A - 
BEAUTY  (VN) 
57/35 tổ 3, thôn 3, xã Vũ Hòa, huyện 
Đức Linh, tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-41503 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1; A5.5.20; 

A5.3.13 
(591) Nâu đen, hồng 

(540) 

  

(731) Đỗ Thị Tuyết Phương  (VN) 
11 Đường 1A ấp 2, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh các loại: bánh xốp, bánh quy, bánh ngọt, bánh nướng, bánh kem, bánh 

làm từ bột   
 

 
(210) 4-2016-41504 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; 26.1.6; 1.13.1 
(591) Cam, đỏ, vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Tân Âu  
(VN) 
98/4D Nguyễn ảnh Thủ, xã Bà Điểm, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
1021 

(511)   Nhóm 41: Trung tâm ngoại ngữ.  
 

 
(210) 4-2016-41505 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty TNHH ENTER Việt Nam  

(VN) 
13B3 khu dân cư Êm Đềm, đường Hà 
Huy Giáp, khu phố 3, phường Thạnh 
Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt; chất để tẩy trắng; chất để tẩy rửa; chất tẩy dầu mỡ; xà phòng; nước 
hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; thuốc đánh răng, nước xúc miệng, không chứa 
thuốc và không dùng cho mục đích y tế (sản phẩm thuộc nhóm này); dung dịch vệ sinh 
phụ nữ, không chứa thuốc.  

 

Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ; dung dịch vệ sinh phụ nữ chứa thuốc; tã giấy em bé; tã 
giấy người lớn; nước xúc miệng, dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy ướt.  
 

 
(210) 4-2016-41506 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.7.5; 26.4.1; 26.1.1; 4.5.3 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ giáo 
dục DONGSIM Việt Nam  (VN) 
Số 149 phố Trung Kính, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; mua bán, xuất nhập khẩu 
máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy tính, phần mềm tin học, mua bán sách, báo, tạp chí, văn 
phòng phẩm phục vụ cho học tập; dịch vụ thương mại điện tử liên quan đến các sản phẩm 
máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính, phần mềm tin học, sách, báo, tạp chí, văn phòng 
phẩm phục vụ cho học tập; dịch vụ tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy bao gồm dịch vụ giáo dục tại tất cả các cấp, các 
loại hình như: tiểu học, trung học, mầm non, đại học, ngoại ngữ; trường đào tạo (giáo 
dục); dịch vụ tư vấn, định hướng giáo dục; cung cấp dịch vụ giáo dục trực tuyến; tổ chức 
các cuộc thi mang tính giáo dục, giải trí; xuất bản âm nhạc, xuất bản sách và báo điện tử 
trục tuyến.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu khoa học; nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học 
tự nhiên và kỹ thuật; dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vục tự nhiên và kỹ 
thuật.  
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(210) 4-2016-41520 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A11.3.7; 1.15.15 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH phần mềm và 

dịch vụ Phạm Công  (VN) 
Số 5/560/27 Nguyễn Văn Cừ, phường 
Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 

xuống được]; phần mềm máy vi tính đã được ghi; công cụ giám sát [chương trình máy 
tính].  

 
Nhóm 35: Môi giới thương mại; quảng cáo; dịch vụ so sánh giá cả; giới thiệu sản phẩm; 
quản lý quá trình đặt hàng; xử lý về mặt hành chính các đơn hàng; cung cấp sàn giao dịch 
trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng 
[cho người khác]. 

 
Nhóm 38: Cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần 
mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; điện toán đám mây; giám sát 
hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa. 

 

 
(210) 4-2016-41521 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.15.15; 26.3.1; 1.15.23; A1.1.10; 

A1.1.2; A26.11.9; 26.11.3 
(591) Xanh tím, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH Business 

Coaching Asia  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà AB Tower, số 76 Lê Lai, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; giới thiệu sản 

phẩm; quảng cáo; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; quản lý các công việc kinh 
doanh trong nhượng quyền kinh doanh (franchise), dịch vụ tư vấn liên quan đến việc 
quảng bá cho bên nhận nhưọng quyền kinh doanh; trợ giúp trong kinh doanh liên quan 
đến việc thiết lập nhượng quyền kinh doanh, cung cấp dịch vụ trợ giúp (trong kinh doanh) 
trong hoạt động nhượng quyền kinh doanh; môi giới nhượng quyền thương mại; bán đấu 
giá; xúc tiến và hỗ trợ thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, cho mục đích bán lẻ; đánh giá công việc kinh doanh thương mại; khảo sát 
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kinh doanh thương mại; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; dự 
báo kinh tế; tư vấn quản lý nhân sự; quảng bá doanh nghiệp; cung cấp thông tin thương 
mại; dịch vụ của chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh; dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ 
kinh doanh]; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; thông 
tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang 
web; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh.  

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; giúp các doanh nghiệp phát triển đầu tư vốn trong và ngoài 
nước; phân tích và cung cấp thông tin tài chính; dịch vụ cung cấp các thông tin về tài 
chính thông qua một trang web. 

 
Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch, thực hiện chuyến du lịch 
có hướng dẫn; dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận chuyển hàng 
hóa; cho thuê xe du lịch; đại lý bán vé máy bay quốc nội và quốc ngoại. 

 
Nhóm 41: Dịch thuật; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; dịch vụ 
hướng dẫn, giảng dạy; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề. 

 

 
(210) 4-2016-41522 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.2.7; 18.2.1 
(591) Xanh dương, da cam 
(731) Công ty cổ phần Phát triển 

Tài sản Việt Nam    (VN) 
Tầng 25 tòa nhà PVI lô VP2 Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); quản lý bất động sản; cho thuê căn hộ; 

định giá bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; đại lý bất động sản; môi 
giới bất động sản; đầu tư vốn; cho thuê nông trại; cho thuê bất động sản; cho thuê văn 
phòng [bất động sản]; cho thuê phòng ở; thu xếp tài chính cho các dự án xây dựng. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí; dịch vụ xây, lát; giám sát việc 
xây dựng công trình; dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng; dịch vụ 
làm kín công trình; làm sạch bề mặt bên ngoài toà nhà; làm sạch bên trong toà nhà; tư vấn 
xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; thông tin về xây dựng; dịch vụ chống ẩm [xây 
dựng]; phá dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; khoan giếng; lắp đặt 
và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thang máy; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; 
lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hoả hoạn; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động 
chống trộm; cho thuê máy đào, máy xúc; bảo dưỡng đồ đạc; xây dựng bến cảng, bến tàu; 
sơn nội thà và ngoại thất; dán giấy phủ tường; lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn; trát 
vữa; cho thuê xe ủi đất; cho thuê cần trục [thiết bị xây dựng]; dịch vụ lợp mái che; lắp đặt 
giàn giáo; xây dựng dưới nước; lát đường; xây dựng đê chắn sóng.  
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(210) 4-2016-41523 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 1.15.23 

(591) Đen, xanh lá cây, vàng, đỏ 

(731) Công ty cổ phần Giáo dục 
Điểm Cao   (VN) 
Số 3, ngõ 8, phố Trần Quang Diệu, 

phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 16: Sách [sách tiếng anh cho học sinh]. 

 

Nhóm 41: Xuất bản sách.  
 

 
(210) 4-2016-41524 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 3.7.17; 1.7.6; 26.2.7; 24.17.20 

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Đằng Việt  (VN) 
82 đường Bình Long, phường Phú Thạnh, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn mực in, giấy, mica, màng nhựa PVC, nguyên vật liệu ngành quảng 

cáo.  
 

 
(210) 4-2016-41525 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 3.7.17; A26.11.8; A26.11.12; 26.2.7 

(591) Hồng đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Đằng Việt  (VN) 
82 đường Bình Long, phường Phú Thạnh, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn mực in, giấy, mica, màng nhựa PVC, nguyên vật liệu ngành quảng 

cáo.  
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(210) 4-2016-41526 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 26.13.1; 1.5.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh nước biển, 

hồng, tím, đỏ, cam, xanh ngọc, xanh 
nước biển đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phúc Sinh 
Việt Nam  (VN) 
Tổ dân phố 17, phường Yên Nghĩa, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ, cụ thể là bán và cung cấp sơn, các sản phẩm để trang 

trí.  
 

 
(210) 4-2016-41527 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 6.1.2 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Trần Đức Khiêm  (VN) 
308 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá; cá muối; cá đóng hộp; trái cây đóng hộp; trái cây được 

rắc đường; mứt trái cây các loại (mứt ướt). 
 

(210) 4-2016-41529 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.15.1; A24.15.7 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ tổng hợp Việt Nhật  
(VN) 
P804, CT1-2 khu đô thị Mễ Trì Hạ, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Xe mô tô, xe máy, động cơ cho xe máy, ô tô, săm lốp ô tô, thiết bị trống trộm 

dùng cho xe cộ, xe ô tô. 
 

Nhóm 35: Tư vấn quản lý nhân sự, dịch vụ tư vấn điều hành thương mại, tư vấn tổ chức 
kinh doanh, tư vấn điều hành kinh doanh, tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh doanh, 
tư vấn nghiệp vụ về thương mại. 
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Nhóm 37: Bảo dưỡng và sửa chữa cho động cơ xe cộ, rửa xe cộ. 
 

Nhóm 39: Cho thuê xe, bãi đỗ xe, cho thuê chỗ để xe. 
 

 
(210) 4-2016-41540 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.9 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương nhạt, trắng 
(731) Nguyễn Thị Lan  (VN) 

32/5B khu phố Bình Đáng, phường Bình 
Hoà, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 24: Khăn tắm [trừ quần áo]; khăn mặt bằng vải; tấm gạc [vải vóc]; miếng gạc [bằng 

vải]; khăn tay bỏ túi bằng vải. 
 

 
(210) 4-2016-41541 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.14; A26.4.6 
(591) Xanh dương đậm, trắng, vàng, xanh lá 

cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Nguyên Tâm  (VN) 
Số 13 Nguyễn Minh Châu, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, 

thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người.  
 

 
(210) 4-2016-41543 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.7.17; 1.15.5; A5.3.13; A3.7.24 
(591) Đen, trắng, cam, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Lê Xuân Hướng  (VN) 
Thôn Thanh Sầm, xã Đồng Thanh, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp đồ 

ăn thức uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2016-41545 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Hà Đình Toàn  (VN) 
23 phố Khương Trung, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)  Nhóm 25: Quần áo may sẵn; áo khoác choàng; áo ngoài mặc chui đầu; áo thun ngắn tay; 

đồng phục; áo sơ mi. 
 

 
(210) 4-2016-41546 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại á Mỹ  
(VN) 
Thôn Bắc Sơn, xã Tây Sơn, huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái Bình 

 
(511)  Nhóm 11: Vòi hoa sen; bồn rửa, chậu rửa; bệ xí vệ sinh; bồn tắm (thiết bị dùng cho vệ 

sinh).  
 

Nhóm 35: Mua bán, sứ vệ sinh, thiết bị và phụ kiện dùng cho nhà vệ sinh, gạch ốp lát; 
gạch men, gạch trang trí (vật liệu xây dựng phi kim loại).  

 
 

(210) 4-2016-41547 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.5.1; 26.3.23 
(591) Cam, đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển dịch 
vụ và thương mại IFAST Việt 
Nam  (VN) 
Số 62A/204, đường Kim Giang, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán ghế Masage tự động.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  
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(210) 4-2016-41548 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Trắng, đen, xanh nước biển, xanh lá cây 
(731) Nguyễn Thị Huệ Hữu  (VN) 

Tổ dân phố số 11, thôn Gia Tân, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời.  

 

 
(210) 4-2016-41549 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.11.3; A5.3.13 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cuộc Sống 
Xanh Sài Gòn  (VN) 
Số 405, lô D chung cư Lê Thị Riêng, 
đường Nguyễn Giản Thanh, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ tài chính; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng 
(bất động sản); môi giới bất động sản.  

 

Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; xây dựng; lắp đặt đường ống.  
 

Nhóm 40: Tiêu hủy rác và chất thải; dịch vụ đốt rác và chất thải; in đá; xử lý rác; xử lý 
nước.  

 
Nhóm 41: Trại tập luyện thể thao; cung cấp các tiện nghi chơi gôn; dịch vụ giải trí.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; khảo sát địa chất; nghiên 
cứu lĩnh vực bảo về môi trường; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức 
uống do nhà hàng cung cấp; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-41560 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại thực phẩm Miền 
Đông  (VN) 
129/89/2 Liên khu 5-6, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2016-41561 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và sản xuất TOPMEX  (VN) 
Thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị dùng để hô hấp nhân tạo; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; bình sữa cho 
trẻ em; núm vú giả cho trẻ em bú bình; bao cao su; dụng cụ tránh thai, không chứa hóa 
chất; đệm lót cho mục đích y tế; thiết bị nha khoa; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; găng tay cho 
mục đích y tế; đồ gỗ dùng cho y tế (giường y tế, tủ y tế); thiết bị dụng cụ chỉnh hình; vật 
liệu khâu vết thương; thiết bị, dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xét nghiệm cho 
mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-41562 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 

cao TOPMEC  (VN) 
Số 36 Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì 
Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị dùng để hô hấp nhân tạo; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; bình sữa cho 
trẻ em; núm vú giả cho trẻ em bú bình; bao cao su; dụng cụ tránh thai, không chứa hóa 
chất; đệm lót cho mục đích y tế ; thiết bị nha khoa; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; găng tay 
cho mục đích y tế ; đồ gỗ dùng cho y tế (giường y tế, tủ y tế); thiết bị dụng cụ chỉnh hình; 
vật liệu khâu vết thương; thiết bị, dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xét nghiệm 
cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-41563 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 

cao TOPMEC  (VN) 
Số 36 Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì 
Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị dùng để hô hấp nhân tạo; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; bình sữa cho 
trẻ em; núm vú giả cho trẻ em bú bình; bao cao su; dụng cụ tránh thai, không chứa hóa 
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chất; đệm lót cho mục đích y tế ; thiết bị nha khoa; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; găng tay 
cho mục đích y tế ; đồ gỗ dùng cho y tế (giường y tế, tủ y tế); thiết bị dụng cụ chỉnh hình; 
vật liệu khâu vết thương; thiết bị, dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xét nghiệm 
cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-41564 (220) 26.10.2011 

  (441) 27.03.2017 
(300) 9973255 16.09.2011 CN 

  
(731) SHANGHAI FEIXUN 

COMMUNICATION CO., LTD.   (CN) 
Building 20, 90, HQ Business Park, 4855 
Guangfulin Road, Songjiang District, 
Shanghai, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy vi tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; 

thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; cho thuê thiết bị gửi tin nhắn; thông tin liên lạc 
bằng mạng cáp quang; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; 
dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn 
cầu cho người sử dụng; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động.  

 

 
(210) 4-2016-41565 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A1.5.3; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật « 
tô Nam Long  (VN) 
Số 7/11, tổ 27, phường Nghĩa Đô, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ô tô; mua bán các phụ tùng và bộ phận phụ trợ của xe ô tô và xe có 
động cơ khác.  

 

Nhóm 40: Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe theo 
yêu cầu của người khác.  

 

 
(210) 4-2016-41566 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần thời trang 

Chương  (VN) 
Số 103 Giảng Võ, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 43: Nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn; nhà trọ; nhà hàng ăn uống; cho thuê chỗ ở 
tạm thời; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh.  

 

 
(210) 4-2016-41567 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần thời trang 

Chương   (VN) 
Số 103 Giảng Võ, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo, váy, ca-vát, sản phẩm may mặc, vải vóc, phụ kiện 

dùng cho quần áo, giầy dép, ba lô, túi xách, va li, ví đựng tiền, túi du lịch, mỹ phẩm; dịch 
vụ giới thiệu quần áo, váy, ca-vát, sản phẩm may mặc, vải vóc, phụ kiện dùng cho quần 
áo, giầy dép, ba lô, túi xách, va li, ví đựng tiền, túi du lịch, mỹ phẩm; dịch vụ quảng cáo; 
dịch vụ cung cấp thông tin thương mại.  

 

 
(210) 4-2016-41580 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách điện); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 
véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 

 

 
(210) 4-2016-41581 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách điện); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 
véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
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(210) 4-2016-41582 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách điện); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2016-41583 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách điện); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2016-41584 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách điện); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
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(210) 4-2016-41585 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách điện); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

véc ni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2016-41586 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược mỹ phẩm Ngọc Lan  (VN) 
Câu lạc bộ Định Công, lô 4, phố Trần 
Điền, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-41587 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.7.10; 26.1.1; 25.1.25; 26.4.9 
(591) Đen, xám, vàng, đỏ, trắng, xanh rêu 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại và 
xuất nhập khẩu Năm Sao  (VN) 
105D Ngô Quyền, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vốtca; rượu uýtky; rượu branđi; rượu gạo; rượu vang; rượu hoa quả.  
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(210) 4-2016-41589 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 1.3.1; 5.7.10; 26.1.1; 26.1.4; 26.4.2 

(591) Đen, vàng, xám, vàng cam, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất - thương mại và 
xuất nhập khẩu Năm Sao   (VN)
105D Ngô Quyền, phường 11, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vốtca; rượu uýtky; rượu branđi; rượu gạo; rượu vang; rượu hoa quả.  
 

 
(210) 4-2016-41596 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(591) Vàng đồng, trắng 

(540) 

  
(731) Công ty TNHH PROFA  (VN) 

516 Phan Xích Long, phường 03, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2016-41603 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(731) 1. MIN-Sun KIM  (US) 

23-34 29St., Astoria, NY 11105, U.S.A.  

2. BU-SEON KIM   (US) 

2943 Galloway Pl, Abingdon, MD 

21009, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 12: Thắt lưng bảo hiểm dùng cho ghế ngồi của xe cộ; đai bảo hiểm cho trẻ em 

dùng cho ghế ngồi của xe cộ; dây đai bảo hiểm cho trẻ em dùng cho ghế ngồi của xe cộ; 

thắt lưng bảo hiểm dùng cho xe cộ và ô tô con; đai gắn với áo bảo hiểm cho trẻ em dùng 

trong xe ô tô, ghế ngồi của ô tô dùng cho trẻ em; ghế bảo hiểm cho trẻ em dùng trong « 

tô.  
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(210) 4-2016-41667 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) LINYI ALUCOBOND COMPOSITE 

PANELS CO., LTD.  (CN) 
Hongtutun Industrial Park, Shengzhuang 
Subdistrict Office, Luozhuang District, 
Linyi City, Shandong Province, 
P.R.China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)  Nhóm 06: Tấm thép; nhôm lá để bao gói và đóng gói; vật liệu xây dựng bằng kim loại; 

trần nhà bằng kim loại; titan; nhôm.  
 

 
(210) 4-2016-41668 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.5.25; 25.1.6 
(731) LION PENCIL CO., LTD.  (TW) 

No.186, Sec.1, Chung-Shan RD., 
Banqiao Dist., New Taipei City 220, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Hộp dụng cụ vẽ; gluten [hồ, keo] cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; mực 

để viết chữ đẹp; mực vẽ; mực tầu; mực cho dụng cụ viết; bút đánh dấu [đồ dùng văn 
phòng]; bút màu [bút sáp], bút chì; tẩy bằng cao su; đồ đùng cho trường học [văn phòng 
phẩm]; dụng cụ viết.  

 

 
(210) 4-2016-41669 (220) 27.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.6; 26.1.1; A25.7.6; A3.6.3 
(731) LION PENCIL CO., LTD.  (TW) 

No.186, Sec.1, Chung-Shan RD., 
Banqiao Dist., New Taipei City 220, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Lớp phủ [sơn]; màu nhuộm; mực cho ngành thuộc da; sơn dầu để sử dụng trong 

nghệ thuật; sơn; chất màu; màu nước sử dụng trong nghệ thuật.  
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(210) 4-2016-41702 (220) 28.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.15.21; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Xanh lục, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sáng tạo ý 
tưởng Kinh doanh  (VN) 
79 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: « tô; thân xe ô tô; vỏ xe ô tô; xe ô tô con; xe máy.  
 

Nhóm 24: Vải. 
 

Nhóm 25: Quần áo; trang phục; giầy thể thao; đồ đi ở chân.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; marketing; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản 
phẩm.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; định giá bất động sản; đánh giá bất động 
sản; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc 
giải trí] ; dịch vụ dạy dỗ, dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2016-41705 (220) 28.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.7.4; A3.7.24; 26.13.25 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương, đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thương mại Dịch vụ & Truyền 
thông Phụ nữ 8  (VN) 
14 Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)  Nhóm 35: Dịch vụ trả lời điện thoại [dùng cho chủ thuê bao vắng mặt]; giới thiệu sản 

phẩm, trưng bày sản phẩm; thông tin về thương mại; tổ chức hội chợ thương mại nhằm 
mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; quản lý quá 
trình đặt hàng; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác.  
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(210) 4-2016-41726 (220) 28.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.17.18; 26.1.1; 1.15.23; A1.1.10 
(591) Vàng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH dịch vụ đòi nợ 

Đại Thiên  (VN) 
188/7 Thành Thái, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đòi nợ thuê; cho vay theo bảo lãnh; dịch vụ bảo lãnh nợ.  

 

 
(210) 4-2016-41741 (220) 28.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Đỏ, đen, xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản phẩm 
không dệt New One Brand VN  
(VN) 
Lô N3, khu công nghiệp Việt Hương, 
phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 24: Vải dệt kim; vải làm đồ lót - vải lót; vải dính có thể dán bằng nhiệt; vải sử dụng 

trong ngành dệt; vải lót dùng cho giày; vải lót [vải].  
 

 
(210) 4-2016-41745 (220) 28.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng 
(731) PANASONIC CORPORATION   (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8501 Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa; máy trộn chạy bằng điện (máy móc dùng trong nhà bếp); máy 

chế biến thức ăn dùng điện; máy xay cà phê chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; 
máy chiết nước ép chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; máy ép lấy nước chạy 
bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; máy xay thịt chạy bằng điện dùng cho mục đích 
gia dụng; máy trộn khuấy thực phẩm chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; các bộ 
phận và phụ kiện của những sản phẩm trên. 
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Nhóm 11: Nồi cơm điện dùng cho mục đích gia dụng; máy pha cà phê chạy bằng điện 
dùng cho mục đích gia dụng; bếp lò chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; lò 
nướng bánh bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; ấm đun nước dùng điện; tủ lạnh; lò 
dùng để nấu nướng chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; lò vi sóng dùng cho mục 
đích gia dụng; bếp nấu cảm ứng điện từ dùng cho mục đích gia dụng; bếp điện dùng cho 
mục đích gia dụng; máy làm bánh mì tự động dùng trong gia đình; nồi áp suất dùng điện 
dùng cho mục đích gia dụng; lò nướng chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; chảo 
để chiên rán dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; bếp để nấu nướng dùng điện; chảo 
để rán dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; máy sấy bát đĩa dùng điện dùng cho mục 
đích gia dụng; máy làm bánh xăng-đuých dùng điện; bộ phận và phụ kiện của những sản 
phẩm trên.  

 

 
(210) 4-2016-41766 (220) 28.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.1.1; 2.1.4 
(591) Trắng, đen, ghi xám 

(540) 

  

(731) Ngô Văn Nghĩa  (VN) 
Số 15, ngõ 9, đường 800A, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Tư vấn đào tạo kinh doanh qua mạng; đào tạo kỹ năng kinh doanh, đào tạo kỹ 
năng sống; dịch vụ tổ chức sự kiện phục vụ cho các mục đích hoạt động giáo dục của 
công ty.  

 

 
(210) 4-2016-41800 (220) 28.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn giáo 
dục Bridge   (VN) 
Số 180, đường Nguyễn Xiển, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ. 
 

 
(210) 4-2016-41801 (220) 28.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn giáo 
dục Bridge   (VN) 
Số 180, đường Nguyễn Xiển, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ. 
 

 
(210) 4-2016-41820 (220) 28.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Nguyễn Hoàng  (VN) 
49 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục. 

 

 
(210) 4-2016-41829 (220) 28.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Vũ Văn Phương   (VN) 

Thôn Nghĩa Lập, xã Châu Can, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ (nón); miếng đệm lót giày; tất; thắt lưng trang phục.  
 

 
(210) 4-2016-41835 (220) 28.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Xanh, trắng, vàng, cam 
(731) SEVEN DAYS HOTEL (SHENZHEN) 

CO., LTD.   (CN) 
1st, 2nd -7th floor, Complex building, 
No. 198 Fuhua road, Futian district, 
Shenzhen City, Guangdong Province, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 35: Điều tra thương mại; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; quản lý kinh doanh 
của khách sạn; thông tin về thương mại; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ 
thương mại.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
nhà trọ; đặt chỗ ở tạm thời; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời.  
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(210) 4-2016-41836 (220) 28.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.4.4 

(591) Trắng, cam, nâu 

(731) SEVEN DAYS HOTEL (SHENZHEN) 

CO., LTD.   (CN) 

1st, 2nd -7th floor, Complex Building, 

no. 198 Fuhua road, Futian district, 

Shenzhen city, Guangdong Province, 

China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 35: Điều tra thương mại; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; quản lý kinh doanh 

của khách sạn; thông tin về thương mại; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ 

thương mại.   

 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 

nhà trọ; đặt chỗ ở tạm thời; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời.   
 

 
(210) 4-2016-41837 (220) 28.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 1.15.21; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Cam, nâu 

(731) SEVEN DAYS HOTEL (SHENZHEN) 

CO., LTD.   (CN) 

1st, 2nd -7th floor, Complex Building, 

No. 198 fuhua road, Futian district, 

Shenzhen City, guangdong Province, 

China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 35: Điều tra thương mại; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; quản lý kinh doanh 

của khách sạn; thông tin về thương mại; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ 

thương mại.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 

nhà trọ; đặt chỗ ở tạm thời; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời.   
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(210) 4-2016-41838 (220) 28.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.4.1; A25.7.21; A5.3.13; 25.7.25 

(591) Xanh, trắng, đen. 

(731) PLATENO MANAGEMENT (HK) 

LIMITED   (CN) 

Plateno Group Plaza, No. 300, Xinjiaoxi 

Road, Haizhu District, Guangzhou, 

China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 35:  Điều tra thương mại; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; quản lý kinh doanh 

của khách sạn; thông tin về thương mại; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ 

thương mại.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 

nhà trọ; đặt chỗ ở tạm thời; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời.   
 

 
(210) 4-2016-41839 (220) 28.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.7.25; A25.7.8 

(591) Xanh lá cây, xanh, xanh đậm, xanh lá 

cây nhạt, vàng, đỏ, hồng, đen 

(731) SEVEN DAYS HOTEL (SHENZHEN) 

CO., LTD.   (CN) 

1st, 2nd -7th Floor, Complex Building, 

No. 198 Fuhua Road, Futian District, 

Shenzhen City, Guangdong Province, 

China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 35: Điều tra thương mại; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; quản lý kinh doanh 

của khách sạn; thông tin về thương mại; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ 

thương mại.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ nhà trọ; đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ nhà 

hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời.  
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(210) 4-2016-41841 (220) 28.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH yến sào 
Sevenest - Bình Dương  (VN) 
Lô PM_B12, « 63, đường D6, phường 
Tân Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến; tổ yến đã qua sơ chế và đóng hộp; thực phẩm làm từ tổ yến.  

 

 
(210) 4-2016-41842 (220) 28.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) LEE, BYENG CHEOL  (KR) 

(Cheongdam-dong) 4F, 27, Yeongdong-
daero 142-gil, Gangnam-gu, Seoul 06075 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Học viện làm đẹp [giáo dục]; trường đào tạo công nghệ làm đẹp [giáo dục]; 

trường đào tạo chăm sóc da và béo phì [giáo dục]; học viện đào tạo xoa bóp [giáo dục]; 
trường đào tạo trị liệu béo phì [giáo dục]; học viện thể dục thể hình [giáo dục]; trường đào 
tạo chăm sóc sức khỏe [giáo dục]; trường đào tạo phương pháp chữa bệnh theo cách dân 
gian cổ truyền [giáo dục]; dịch vụ xuất bản, cụ thể là xuất bản sách, xuất bản văn bản 
[không bao gồm những bài quảng cáo]. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương; liệu pháp 
vật lý; dịch vụ xoa bóp; tư vấn làm đẹp; tiệm xoa bóp; dịch vụ trị liệu bằng phương pháp 
châm cứu; tiệm chăm sóc da; dịch vụ kiểm soát chứng béo phì [chăm sóc sức khỏe]; dịch 
vụ quản lý việc ăn kiêng [chăm sóc sức khỏe].  

 

 
(210) 4-2016-41843 (220) 28.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) LEE, BYENG CHEOL  (KR) 

(Cheongdam-dong) 4F, 27, Yeongdong-
daero 142-gil, Gangnam-gu, Seoul 06075 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Học viện làm đẹp [giáo dục]; trường đào tạo công nghệ làm đẹp [giáo dục]; 

trường đào tạo chăm sóc da và béo phì [giáo dục]; học viện đào tạo xoa bóp [giáo dục]; 
trường đào tạo trị liệu béo phì [giáo dục]; học viện thể dục thể hình [giáo dục]; trường đào 
tạo chăm sóc sức khỏe [giáo dục]; trường đào tạo phương pháp chữa bệnh theo cách dân 
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gian cổ truyền [giáo dục]; dịch vụ xuất bản, cụ thể là xuất bản sách, xuất bản văn bản 
[không bao gồm những bài quảng cáo].  

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương; liệu pháp 
vật lý; dịch vụ xoa bóp; tư vấn làm đẹp; tiệm xoa bóp; dịch vụ trị liệu bằng phương pháp 
châm cứu; tiệm chăm sóc da; dịch vụ kiểm soát chứng béo phì [chăm sóc sức khỏe]; dịch 
vụ quản lý việc ăn kiêng [chăm sóc sức khỏe].   

 

 
(210) 4-2016-41861 (220) 28.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 3.7.17; A26.11.12 
(591) Vàng, trắng, tím 
(731) Phạm Thị Vân Anh  (VN) 

Khu Lâm Sinh 2, phường Minh Thành, 
thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vecni; sơn diệt khuẩn; sơn lót; sơn amiăng. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; lớp phủ bề mặt không bằng kim loại dùng trong 
xây dựng; hỗn hợp xi măng; chất trám sử dụng trong trang trí nhà để sửa chữa/lấp kín vết 
rạn nứt, lỗ hổng và chỗ sai hỏng khác trên bề mặt hoặc gỗ; vữa lỏng để trát kẽ hở ở tường.  

 

(210) 4-2016-41864 (220) 28.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 1.7.6; 2.9.14 
(591) Đỏ, vàng, xám, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Võng Nôi Đại Vĩ  
(VN) 
Thôn Ngọ Xá, xã Hoài Thượng, huyện 
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 20: Nôi cho trẻ em (dạng đu đưa như võng).  
 

 
(210) 4-2016-41865 (220) 28.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 25.5.3 
(591) Đỏ mận, vàng, xanh dương, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
đô thị Việt Âu  (VN) 
Số nhà 5, ngõ 1395 đường Giải Phóng, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
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(210) 4-2016-41869 (220) 28.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.13; 3.7.21; A3.7.24 
(591) Xám, xanh lá cây 
(731) VAILEN INVESTMENTS PTE.LTD  

(SG) 
1 Raffes Place #29-02 One Raffes Place 
Singapore (048616)  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh khách sạn. 
 

Nhóm 36: Quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản; mua bán 
và cho thuê căn hộ. 

 
Nhóm 42: Thiết kế bản vẽ công trình xây dựng dân dụng công nghiệp và công cộng; thiết 
kế nội ngoại thất công trình; tư vấn kiến trúc; thiết kế bản vẽ kiểu dáng công nghiệp. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ khu nghỉ dưỡng (spa-resort); dịch vụ cho thuê phòng họp hội nghị, triển lãm.  

 

 
(210) 4-2016-41908 (220) 28.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Hoa Việt úc  
(VN) 
236/53 An Dương Vương, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 21: ống hút để uống; que nhựa có gắn bông hai đầu dùng để ngoáy tai (tăm bông 
ráy tai).  

 

 
(210) 4-2016-41929 (220) 28.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A19.13.21 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Aikya   (VN) 

P1901, lầu 19, tòa nhà Saigon Trade 
Center, 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-41965 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 4.5.1; 2.3.1; A2.3.2; A5.5.20 

(591) Đen, hồng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ đào tạo Thảo Linh  
(VN) 
6/11 Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ chăm sóc sức khỏe (dịch vụ spa).  
 

 
(210) 4-2016-41969 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) A5.1.8; A5.1.16; A7.1.11; 7.1.24 

(591) Nâu đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn nhà đất 
Quân Nhân  (VN) 
18 Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê hạt; cà phê rang xay; cà phê bột, cà phê hoà tan.  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, cà phê hạt, cà phê rang xay, cà phê bột, cà phê hoà tan; mua 

bán các loại nước uống; mua bán các loại thực phẩm. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-41985 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531)  26.4.1 

(591) Trắng, xanh tím than, cam đỏ 

(540) 

  

(731) Hồng Quang Thắng  (VN) 
Số nhà 63/214 đường Lê Lợi, phường Lê 

Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng 

 
(511)   Nhóm 06: Bulon, đinh vít, ốc vít, tất cả bằng kim loại. 
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(210) 4-2016-41987 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.5.1; 26.4.3; A26.4.24 

(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu & đầu tư phát triển Tân 
Việt  (VN) 
Số 22, ngõ 379 Hoàng Hoa Thám, 

phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn trang trí (đèn dùng để chiếu sáng và trang trí); hộp đèn 

chiếu sáng (máng đèn), bóng đèn; chóa đèn.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu đèn chiếu sáng; đèn trang trí (đèn dùng để chiếu sáng 

và trang trí); hộp đèn chiếu sáng (máng đèn), bóng đèn; chóa đèn.  
 

 
(210) 4-2016-41988 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) A3.6.3; 26.1.2; 26.1.6; 26.3.1 

(591) Tím than, nâu, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ant Group VN  
(VN) 
Tầng 6, tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, 

241 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống thấm nước; sơn lót tường; sơn lót; sơn phủ; sơn nước.  
 

 
(210) 4-2016-42000 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 15.7.1; 17.1.1; 26.13.25; 26.1.1 

(591) Nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu dịch vụ đồng 
hồ Hoàng Kim  (VN) 
980 đường 3/2, phường 12, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ, đồ trang sức.  
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(210) 4-2016-42001 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH An  (VN) 
Tầng 1, số 18bis/9 Nguyễn Thị Minh 
Khai, phường Đakao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý. 

 

 
(210) 4-2016-42002 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Kam Bửu Lâm  (VN) 
32/20C Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, sữa tắm.  
 

 
(210) 4-2016-42003 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.7.6; A3.7.24 (540) 

  

(731) Kam Bửu Lâm   (VN) 
32/20C Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, sữa tắm.  
 

 
(210) 4-2016-42004 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH hoá nông Lúa 
Vàng  (VN) 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, thị xã Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
1048 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, thuốc điều hòa sinh trưởng.  
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ bệnh cây, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc, 
thuốc trừ sâu.  

 

 
(210) 4-2016-42005 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 
Vàng   (VN) 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, thuốc điều hòa sinh trưởng.  
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ bệnh cây; thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc, 
thuốc trừ sâu.  

 

 
(210) 4-2016-42006 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 
Vàng    (VN) 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, thuốc điều hòa sinh trưởng.  
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ bệnh cây; thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc, 
thuốc trừ sâu.   

 

 
(210) 4-2016-42020 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A25.1.10; A25.3.3; 26.13.25 
(591) Trắng, nâu 
(731) Y.E.S F&B GROUP PTE LTD   (SG) 

50 Playfair Road, #07-01 Noel Building, 
Singapore 367995 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống theo phong cách Trung Quốc; dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống trong nhà hàng giải trí; dịch vụ chuẩn bị thức ăn 
(do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chế biến thức ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà 
hàng cung cấp thức ăn đồ uống có kèm gói mang về; dịch vụ quán rượu nhỏ, dịch vụ cung 
cấp thực phẩm, đồ uống cho các bữa tiệc; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ phòng trà, quán 
rượu; dịch vụ căng tin; dịch vụ tư vấn liên quan đến thực phẩm và đồ uống tại nhà hàng; 
dịch vụ tư vấn liên quan tới việc chuẩn bị thực phẩm và chế biến th−c phẩm; dịch vụ tư 
vấn liên quan tới cung cấp thức ăn, đồ uống trong nhà hàng giải trí;  dịch vụ cung cấp 
thông tin liên quan đến việc chuẩn bị thức ăn, đồ uống.  

 

 
(210) 4-2016-42021 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A25.1.10; A25.3.3; 26.13.25; 2.5.1; 

A11.3.4 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) Y.E.S F&B GROUP PTE LTD    (SG) 

50 Plyfair Road, #07-01 Noel Building, 
Singapore 367995   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà 

hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống theo phong cách Trung Quốc; dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống trong nhà hàng giải trí; dịch vụ chuẩn bị thức ăn 
(do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chế biến thức ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà 
hàng cung cấp thức ăn đồ uống có kèm gói mang về; dịch vụ quán rượu nhỏ, dịch vụ cung 
cấp thực phẩm, đồ uống cho các bữa tiệc; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ phòng trà, quán 
rượu; dịch vụ căng tin; dịch vụ tư vấn liên quan đến thực phẩm và đồ uống tại nhà hàng; 
dịch vụ tư vấn liên quan tới việc chuẩn bị thực phẩm và chế biến thực phẩm; dịch vụ tư 
vấn liên quan tới cung cấp thức ăn, đồ uống trong nhà hàng giải trí;  dịch vụ cung cấp 
thông tin liên quan đến việc chuẩn bị thức ăn, đồ uống.  

 

 
(210) 4-2016-42022 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.5.1; A11.3.4 
(731) Y.E.S F&B GROUP PTE LTD    (SG) 

50 Plyfair Road, #07-01 Noel Building, 
Singapore 367995   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà 

hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống theo phong cách Trung Quốc; dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống trong nhà hàng giải trí; dịch vụ chuẩn bị thức ăn 
(do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chế biến thức ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà 
hàng cung cấp thức ăn đồ uống có kèm gói mang về; dịch vụ quán rượu nhỏ, dịch vụ cung 
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cấp thực phẩm, đồ uống cho các bữa tiệc; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ phòng trà, quán 
rượu; dịch vụ căng tin; dịch vụ tư vấn liên quan đến thực phẩm và đồ uống tại nhà hàng; 
dịch vụ tư vấn liên quan tới việc chuẩn bị thực phẩm và chế biến th−c phẩm; dịch vụ tư 
vấn liên quan tới cung cấp thức ăn, đồ uống trong nhà hàng giải trí;  dịch vụ cung cấp 
thông tin liên quan đến việc chuẩn bị thức ăn, đồ uống.  

 

 
(210) 4-2016-42023 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Y.E.S F&B GROUP PTE LTD    (SG) 

50 Plyfair Road, #07-01 Noel Building, 
Singapore 367995   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống theo phong cách Trung Quốc; dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống trong nhà hàng giải trí; dịch vụ chuẩn bị thức ăn 
(do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chế biến thức ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà 
hàng cung cấp thức ăn đồ uống có kèm gói mang về; dịch vụ quán rượu nhỏ, dịch vụ cung 
cấp thực phẩm, đồ uống cho các bữa tiệc; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ phòng trà, quán 
rượu; dịch vụ căng tin; dịch vụ tư vấn liên quan đến thực phẩm và đồ uống tại nhà hàng; 
dịch vụ tư vấn liên quan tới việc chuẩn bị thực phẩm và chế biến th−c phẩm; dịch vụ tư 
vấn liên quan tới cung cấp thức ăn, đồ uống trong nhà hàng giải trí;  dịch vụ cung cấp 
thông tin liên quan đến việc chuẩn bị thức ăn, đồ uống.  

 

 
(210) 4-2016-42024 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 7.3.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tuyết Hạnh  (VN) 
Số 38 Mã Mây, phường Hàng Buồm, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-42025 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.1.5; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, nâu, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Biophap  (VN) 

Số nhà 140 (số mới), đường Thi Sách, 
phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, 
tỉnh Kon Tum  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 30: Gừng (gia vị); hạt tiêu (gia vị); nghệ (gia vị); gia vị thập cẩm; ớt (gia vị); quế 
(gia vị). 

 
Nhóm 31: Các sản phẩm rau và quả tươi, cụ thể là: cam, quất, bưởi, chanh; trái cây tươi; 
rau tươi. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: trái cây, rau, củ, quả, gia vị.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ tổ chức các chuyến du lịch sinh thái; hướng dẫn khách 
du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch. 

 
Nhóm 43: Khu nghỉ dưỡng sinh thái; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ 
[lưu trú tạm thời; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-42026 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.9.1; 26.5.1; 25.1.6 
(591) Trắng, đỏ, vàng, đen 
(731) Hộ kinh doanh Cafe Thương 

Việt  (VN) 
ấp 7, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, 
tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; cà phê nhân tạo; hương liệu cà phê; đồ uống trên cơ 

sở cà phê; chè (trà). 
 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê, cà phê chưa rang, cà phê nhân tạo, hương liệu cà phê, đồ 
uống trên cơ sở cà phê, chè (trà). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-42027 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Bếp Xinh  
(VN) 
35 Lô D đường số 6, khu dân cư Nam 
Hùng Vương, phường An Lạc, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 37: Trang trí nội thất.  
 

 
(210) 4-2016-42028 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A25.3.15; 25.7.20 

(591) Xanh ngọc, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại HB Việt Nam  (VN) 
Số 31, ngõ 169 Tây Sơn, phường Quang 

Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; khóa đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ 

hướng dẫn giảng dạy; tổ chức các cuộc thi giáo dục; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 

tuyến không tải xuống được.  
 

 
(210) 4-2016-42029 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 2.9.14; A2.9.17 

(591) Xanh ngọc, xanh dương, hồng, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần FBL  (VN) 
Số 74 Vương Thừa Vũ, phường Khương 

Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; trường mẫu giáo; dịch vụ câu lạc bộ giáo dục; dịch vụ hướng 

dẫn, giảng dạy; giảng dạy; tổ chức các cuộc thi giáo dục.  
 

 
(210) 4-2016-42040 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 4.5.1; 5.7.18; 26.1.1 

(591) Xanh lá, trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Vương Thiên Thảo  (VN) 
100/114A Dương Bá Trạc, phường 2, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh. 
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(210) 4-2016-42042 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.1.10; 26.1.4; 2.9.4; A3.6.25 

(731) KKDAY.COM INTERNATIONAL 

COMPANY LIMITED (TAIWAN) 

(TW) 

3F.-1, No. 5, LN. 768, Sec. 4, Bade Rd., 

Nangang Dist., Taipei City 11577, 

Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch; dịch vụ thông 

tin du lịch; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ đặt chỗ cho việc vận tải.  
 

 
(210) 4-2016-42043 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.4.4 

(591) Trắng, nâu, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị & 
công nghệ xây dựng Thăng 
Long  (VN) 
Tầng 1L, tòa nhà hoạt động đa năng, 169 

Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Cần cẩu; cần trục [thiết bị nâng và nhấc]; thiết bị nâng; máy nâng chuyển; máy 

khoan; máy trộn bê tông.  
 

 
(210) 4-2016-42044 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.1.2; 26.1.6; A25.7.6 

(591) Trắng, nâu, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị & 
công nghệ xây dựng Thăng 
Long  (VN) 
Tầng 1L, tòa nhà hoạt động đa năng, 169 

Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Cần cẩu; cần trục [thiết bị nâng và nhấc]; thiết bị nâng; máy nâng chuyển; máy 

khoan; máy trộn bê tông.  
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(210) 4-2016-42045 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.3.1; 24.17.5; 24.17.17 
(591) Xanh đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
nhựa Đông á  (VN) 
Lô 1, CN5, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, 
xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; môi giới thương mại. 

 
Nhóm 37: Thi công xây dựng công trình dân dụng; lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, cho thuê 
máy móc, thiết bị trong xây dựng. 

 

 
(210) 4-2016-42046 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Hộ kinh doanh trang trí nội 

thất Minh Công 2   (VN) 
Thôn Bàn Nham Nam, xã Hòa Xuân 
Tây, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ trang trí nội thất (bao gồm tủ và bộ bàn ghế) bằng gỗ thục, i-nox, 

nhôm. 
 

 
(210) 4-2016-42047 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; A11.7.3 
(591) Cam, nâu ,trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Gaviya  (VN) 
27/8A Quách Văn Tuấn, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân.  
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(210) 4-2016-42048 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

  

(731) Trần Thị Hiền  (VN) 
Phòng 9.11 chung cư Ngọc Lan, phường 

Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, điều tra thông tin cá nhân, quản lý quyền tác giả.  
 

 
(210) 4-2016-42060 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  

 

Nhóm 19: Bột trét dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-42061 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) A24.15.7 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 

 

Nhóm 19: Bột trét dùng trong xây dựng.  
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(210) 4-2016-42062 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A24.15.7 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

Nhóm 19: Bột trét dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-42063 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

Nhóm 19: Bột trét dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-42064 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 
vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 

 

Nhóm 19: Bột trét dùng trong xây dựng.  
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(210) 4-2016-42065 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

Nhóm 19: Bột trét dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-42066 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.3; 26.4.8; A25.7.3 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

Nhóm 19: Bột trét dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-42067 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  
 

Nhóm 19: Bột trét dùng trong xây dựng.  
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(210) 4-2016-42068 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A24.15.7 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

Nhóm 19: Bột trét dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-42069 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A24.15.7 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

Nhóm 19: Bột trét dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-42080 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A11.1.2; A11.1.6; 26.1.1; A26.1.18; 

A26.1.24 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trường Nhật  (VN) 
1/22A4 ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện, dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ. 
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(210) 4-2016-42081 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.15.3; A24.15.5; 24.15.21; 26.1.2 
(591) Xanh dương, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thang máy Vip  
(VN) 
Phòng 1901, lầu 19, tòa nhà trung tâm 
thương mại Sài Gòn (Saigon Trade 
Centre), 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Thang máy, thiết bị vận hành thang máy.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: thang 
máy, thiết bị vận hành thang máy. 

 

 
(210) 4-2016-42082 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  
 

Nhóm 19: Bột trét dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-42083 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  
 

Nhóm 19: Bột trét dùng trong xây dựng. 
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(210) 4-2016-42084 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  
 

Nhóm 19: Bột trét dùng trong xây dựng. 
 

(210) 4-2016-42085 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  
 

Nhóm 19: Bột trét dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-42086 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  
 

Nhóm 19: Bột trét dùng trong xây dựng. 
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(210) 4-2016-42087 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  
 

Nhóm 19: Bột trét dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-42088 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  
 

Nhóm 19: Bột trét dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-42089 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 
vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  

 
Nhóm 19: Bột trét dùng trong xây dựng. 
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(210) 4-2016-42100 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại B.Q  (VN) 
246 Ông ích Khiêm, phường Tân Chính, 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm từ da như: cặp, túi xách tay, túi xách du lịch, va ly, va lý du lịch, 

ví. 

 

Nhóm 25: Giày dép, giày dép thể thao, đồ đi chân và đồ đội đầu, áo quần, dây thắt lưng 

bằng da. 
 

 
(210) 4-2016-42101 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.4.3; A26.11.12; A26.4.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại B.Q   (VN) 
246 Ông ích Khiêm, phường Tân Chính, 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm từ da như: cặp, túi xách tay, túi xách du lịch, va ly, va ly du lịch; 

ví. 

 

Nhóm 25: Giày dép, giày dép thể thao, đồ đi chân và đồ đội đầu, áo quần, dây thắt lưng 

bằng da. 
 

 
(210) 4-2016-42102 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.3.23; 1.15.15 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại B.Q  (VN) 
246 Ông ích Khiêm, phường Tân Chính, 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm từ da như: cặp, túi xách tay, túi xách du lịch, va ly, va ly du lịch, 

ví.  

 

Nhóm 25: Giày dép, giày dép thể thao, đồ đi chân và đồ đội đầu, áo quần, dây thắt lưng 

bằng da.  
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(210) 4-2016-42103 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.3.23; 1.15.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại B.Q  (VN) 
246 Ông ích Khiêm, phường Tân Chính, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm từ da như: cặp, túi xách tay, túi xách du lịch, va ly, va ly du lịch, 
ví.   

 

Nhóm 25: Giày dép, giày dép thể thao, đồ đi chân và đồ đội đầu, áo quần, dây thắt lưng 
bằng da.  

 

 
(210) 4-2016-42104 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.15; 26.4.7 
(591) Xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kiến trúc và 
cảnh quan Kiến Hưng  (VN) 
590 Nguyễn Oanh, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-42105 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.15; 26.4.7 
(591) Xanh dương; xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kiến trúc và 
cảnh quan Kiến Hưng  (VN) 
590 Nguyễn Oanh, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-42106 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A17.2.2; 26.5.1 
(591) Nâu, vàng đồng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH RU BI VI NA  (VN) 

248, khu phố 2, đường Phan Trung, 
phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán giải khát.  
 

 
(210) 4-2016-42120 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.4.1; 26.4.4; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, xám, xanh dương 

(731) Công ty cổ phần SEAPICS Quốc 
tế   (VN) 
Số 40 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 

giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-42121 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn và dịch vụ Thiện Minh  
(VN) 
Số nhà 130C, ngõ 130 Thái Thịnh, 

phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 

mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   
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(210) 4-2016-42122 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn và dịch vụ Thiện Minh  
(VN) 
Số nhà 130C, ngõ 130 Thái Thịnh, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2016-42123 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn và dịch vụ Thiện Minh  
(VN) 
Số nhà 130C, ngõ 130 Thái Thịnh, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2016-42124 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn và dịch vụ Thiện Minh  
(VN) 
Số nhà 130C, ngõ 130 Thái Thịnh, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   
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(210) 4-2016-42125 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn và dịch vụ Thiện Minh  
(VN) 
Số nhà 130C, ngõ 130 Thái Thịnh, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-42126 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn và dịch vụ Thiện Minh  
(VN) 
Số nhà 130C, ngõ 130 Thái Thịnh, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-42127 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn và dịch vụ Thiện Minh  
(VN) 
Số nhà 130C, ngõ 130 Thái Thịnh, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2016-42128 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn và dịch vụ Thiện Minh  
(VN) 
Số nhà 130C, ngõ 130 Thái Thịnh, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-42129 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn và dịch vụ Thiện Minh  
(VN) 
Số nhà 130C, ngõ 130 Thái Thịnh, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2016-42140 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.1; 26.4.9; A25.7.3; 25.1.25 
(591) Đen, xanh ghi, trắng 

(540) 

  

(731) Bảo tàng Hà Nội  (VN) 
Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
1068 

(511)  Nhóm 41: Tổ chức sắp xếp và tiến hành các hội thảo chuyên đề; tổ chức triển lãm cho mục 
đích văn hóa hoặc giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào đạo hoặc giáo dục); cung 
cấp các tiện nghi bảo tàng (dùng cho việc giới thiệu, trưng bày); xuất bản văn bản (không 
nhằm mục đích quảng cáo). 

 

 
(210) 4-2016-42142 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Triệu Văn Phú   (VN) 
Số A6A khu tập thể Thành Công, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh nướng; bánh quy dạng tròn; bánh ngọt.  

 

 
(210) 4-2016-42146 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 1.15.23; A26.11.8 
(591) Đen, ghi nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Quán Phong   (VN) 
Số 68 tổ 17, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe cộ chạy bằng điện; động cơ điện cho phương tiện giao thông trên 

bộ; khung gầm cho xe cộ; lốp cho bánh xe cộ; xích truyền động cho xe cộ mặt đất.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm: xe cộ, xe cộ chạy bằng 
điện, động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ, các loại phương tiện giao thông đường 
bộ, cùng các bộ phận và phụ tùng của chúng.  

 

 
(210) 4-2016-42147 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.3.23; 26.3.1 
(591) Đen, ghi sáng nhạt pha xanh xám, ghi 

nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Quán Phong  (VN) 
Số 68 tổ 17, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 
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(511)  Nhóm 12: Xe đạp; xe cộ chạy bằng điện; động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ; 
khung gầm cho xe cộ; lốp cho bánh xe cộ; xích truyền động cho xe cộ mặt đất.  

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm: xe cộ, xe cộ chạy bằng 
điện, động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ, các loại phương tiện giao thông đường 
bộ, cùng các bộ phận và phụ tùng của chúng.  

 

 
(210) 4-2016-42148 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.3; 26.7.25; 26.3.4; A15.9.18 
(591) Xám, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Chung Kiện  
(VN) 
Số 05 Trần Quốc Toản, phường Vĩnh 
Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ điện gia dụng.  

 

 
(210) 4-2016-42149 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Chấn Cường  
(VN) 
Số 1205 đường 3 Tháng 2, phường 6, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga. 

 

(210) 4-2016-42160 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.23; 1.17.11; 3.6.6; 3.7.17 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH Lông mi Sài Gòn  

(VN) 
495 Nguyễn Tri Phương, phường 8, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Lông mi giả.  
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(210) 4-2016-42161 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) YE WEIQIANG   (CN) 

No.80, Bu Street, Rixing Community 

Residents Committee, Gongping Town, 

Haifeng County, Lufeng Town, Shanwei 

City, Guangdong Province, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo thun ngắn tay; tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); quần áo bơi; đồ đi chân; 

đồ đội đầu; trang phục dệt kim; găng tay (trang phục); ca vát; quần đùi nịt bụng cho phụ 

nữ.  
 

 
(210) 4-2016-42162 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) IRSAN TJAHAJA  (ID) 

Jln pluit selatan raya. Apt cbd pluit. 

Tower akasia 25a. Jakarta utara 14440. 

Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)  Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quý; hộp bằng kim loại quý; đồ trang sức; bộ phận 

chuyển động của đồng hồ; dây đeo của đồng hồ đeo tay; đồng hồ chạy điện; đồng hồ báo 

thức; đồng hồ; đồng hồ đeo tay; hộp đựng đồng hồ (trưng bày). 
 

 
(210) 4-2016-42163 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 2.9.4 

(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hoàng Quốc Bảo  (VN) 
182 Tân Quý, phường Tân Quý, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Camera, thiết bị giám sát, thiết bị báo trộm, báo cháy.  
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(210) 4-2016-42164 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Thúy Ngọc  (VN) 
137A Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép. 

 

Nhóm 35: Mua bán: giày dép.  
 

 
(210) 4-2016-42165 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 5.7.1 

(591) Da cam, xanh lá cây nhạt, trắng, xanh lá 

cây, đỏ nâu, cam nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mầm Vàng  (VN) 
Thôn Kinh Nguyên, xã Thạch Lỗi, huyện 

Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu; thuốc trừ nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc 

trừ chuột).  

 

Nhóm 31: Hạt giống. 
 

 
(210) 4-2016-42166 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 6.1.2; A26.11.12 

(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thành Tâm 668  
(VN) 
Khu Vĩnh Hồng, phường Mạo Khê, thị 

xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát (đồ uống không cồn), nước khoáng (đồ uống).  
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(210) 4-2016-42169 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) LUCKYTEX (THAILAND) PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
5th F1., Bubhajit Bldg., 20 North Sathorn 
Road Silom, Bangrak, Bangkok 10500, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải làm từ sợi tổng hợp (pôlyexte) dùng trong ngành dệt; vải pha sợi bông và 

sợi tổng hợp (pôlyexte) dùng trong ngành dệt. 
 

Nhóm 25: Quần áo và trang phục dân tộc làm từ vải sợi tổng hơp (pôlyexte); quần áo và 
trang phục dân tộc làm từ vải pha sợi bông và sợi tổng hợp (pôlyexte). 

 

 
(210) 4-2016-42180 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A16.1.5; A5.3.13; 26.1.1; A26.11.12 
(731) Lê Thị Huệ   (VN) 

Thôn Dũng Tiến, xã Đông Tảo, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet; cấp 

quyền truy cập dữ liệu; dịch vụ truyền dữ liệu điện từ; cung cấp kết nối đến mạng máy 
tính toàn cầu (ISP, OSP).  

 

 
(210) 4-2016-42181 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Lê Thị Huệ    (VN) 

Thôn Dũng Tiến, xã Đông Tảo, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ giải trí trên internet (cụ thể nghe nhạc, xem video, chơi 

game); sản xuất chương trình âm nhạc; sản xuất phim (trừ phim quảng cáo); giáo dục đào 
tạo. 
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(210) 4-2016-42182 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) SICHUAN CHUANHUAN 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

Technology Road 1, Dongliu Industrial 

District, Dazhu County, Sichuan 

Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 17: ống vòi tưới nước; ống mềm không bằng kim loại; ống bằng vật liệu dệt; vòi 

nối cho bộ tản nhiệt của xe cộ; vòng đệm ống; vòng đệm bằng cao su hoặc bằng sợi lưu 

hóa; ống bọc ngoài bằng cao su để bảo vệ bộ phận của máy. 
 

 
(210) 4-2016-42183 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty cổ phần Dinh dưỡng 
Nông nghiệp Quốc tế  (VN) 
Lô A4, đường số 2, KCN Sông Mây, xã 

Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc.  
 

 
(210) 4-2016-42184 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.5.1; A26.5.18 

(731) SHENZHEN JIMASHI TRADING CO., 

LTD.  (CN) 

Room 201, A Building, No.1, 1 Bay 

Front Road, Qianhai Shenzhen - 

Hongkong Cooperation Zone, Shenzhen, 

China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; túi du lịch; cặp đựng giấy tờ, tài liệu, vali; túi cho thể thao. 
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(210) 4-2016-42189 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 
vụ thương mại Quyết Thắng  
(VN) 
361/60/140 ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao.  

 

 
(210) 4-2016-42249 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) BONG CHU FOOD SYSTEM CO., 

LTD.  (KR) 
(147, Michelan, Samseong-dong) 
Bongeunsa-ro 516, Gangnam-gu, Seoul, 
Republie of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, 

đồ uống do nhà hàng thực hiện tại địa điểm khách hàng yêu cầu; căng tin; dịch vụ chuỗi 
nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-42261 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1 
(731) HANGZHOU KEEPRIGHT BRAND 

MANAGEMENT CO.,LTD.  (CN) 
Room 2201, 22th Floor, Building 2#, 
Block B, Zhonghao World Business 
Centre, No-203 Fengqi East Road, 
Jianggan District, Hangzhou, Zhejiang, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 

bán lẻ trang trí quầy hàng, quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người 
khác; tư vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ khuyến mại cho người khác; marketing; dịch 
vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho 
người khác]; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ: dụng cụ nhà bếp, dụng cụ lau chùi vận hành 
bằng tay; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính. 
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(210) 4-2016-42265 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) HONG KONG NETEASE 

INTERACTIVE ENTERTAINMENT 
LIMITED  (HK) 
1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 
Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Miếng đệm lót chuột máy vi tính, thiết bị bộ nhớ máy vi tính; pin điện; bao 

đựng điện thoại thông minh; tai nghe, kính đeo mắt; phần mềm trò chơi thực tế tăng 
cường. 

 
Nhóm 14: Vòng đeo tay (đồ trang sức, đồ kim hoàn); dây chuyền (đồ trang sức, đồ kim 
hoàn); chuỗi hạt (đồ trang sức, đồ kim hoàn), nhẫn (đồ trang sức, đồ kim hoàn); hoa tai, 
huy hiệu bằng kim loại quý; dây đeo chìa khóa (đồ nữ trang rẻ tiền); vòng đeo chìa khóa 
(đồ nữ trang rẻ tiền; đồng hồ; đồng hồ đeo tay. 

 
Nhóm 16: Bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng; bưu thiếp; xuất bản phẩm dạng in; 
tranh ảnh; tem thư; giấy bao gói; văn phòng phẩm; con dấu (đóng dấu); dụng cụ viết, 
băng phết gôm (văn phòng phẩm). 

 
Nhóm 18: Túi sách học sinh, ví đựng danh thiếp; ba lô; ví bỏ túi; vali du lịch; «.  

 
Nhóm 20: Gương soi; quạt dùng cho cá nhân, không dùng điện; tượng bằng gỗ, sáp, thạch 
cao hoặc chất dẻo; móc treo áo không bằng kim loại; gối; gối dài. 

 
Nhóm 21: Chén; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; bình; lọ; cốc (đồ dựng); đồ sứ để 
chứa đựng; tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh; hộp để phân phối 
khăn giấy lược, phích đựng chất lỏng. 

 
Nhóm 24: Khăn tắm bằng vải; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn trải giường bằng vải lanh; 
miếng lót ở bàn ăn, không bằng giấy; rèm cửa ra vào. 

 

Nhóm 25: Quần áo may sẵn; khăn choàng vai; quần áo; mũ; găng tay (trang phục); khăn 
quàng cổ; trang phục dệt kim. 

 

Nhóm 26: Huy hiệu cho trang phục, không bằng kim loại quý; huy hiệu kiểu cách độc 
đáo để trang trí (khuy áo); đồ trang trí tóc; ghim cài (phụ kiện của trang phục); băng buộc 
tóc, vật trang trí dùng cho quần áo. 

 

Nhóm 28: Thiết bị trò chơi; đồ chơi; bài lá; bóng cho trò chơi; phi tiêu; thiết bị trò chơi 
thực tế ảo; thiết bị trò chơi thực tế tăng cường. 

 

Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình, gửi tin nhắn; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; 
truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; truyền thư điện tử; thông tin về lĩnh vực liên 
lạc viễn thông; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang, cung cấp quyền truy cập mạng 
máy tính toàn cầu cho người sử dụng; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; 
cung cấp diễn đàn trực tuyến. 
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Nhóm 41: Cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; sản xuất 
phim trừ phim quảng cáo; trình diễn sân khấu; sản xuất các chương trình phát thanh và 

truyền hình; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí trên truyền hình, dịch vụ cung cấp 

trò chơi thực tế ảo trực tuyến; dịch vụ cung cấp trò chơi thực tế tăng cường trực tuyến. 
 

 
(210) 4-2016-42266 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 25.1.25; A25.3.3; 26.13.25 
(731) GUANGZHOU YUEPAI FOOD CO., 

LTD.  (CN) 
Dongjing Cooperatives, Jinlansi Village, 

Shitan Town, Zengcheng, Guangzhou, 

China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt giăm bông; trứng cá muối; rau đóng hộp; trái cây dầm đường; rau đã được 

bảo quản, đậu phụ; trứng nghiền thành bột; kem (sản phẩm sữa); dầu vừng cho thực phẩm, 

thạch cho thực phẩm, đậu hà lan đã được bảo quản; nấm đã được bảo quản; albumin cho 
mục đích nấu ăn. 

 

Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đường cọ; bánh kẹo; sữa ong chúa; thực phẩm 
giàu tinh bột; bánh putding; chế phẩm ngũ cốc; bột nhão thực phẩm, thực phẩm ăn nhanh 

trên cơ sở ngũ cốc; bột đậu tương; tinh bột cho thực phẩm; đá lạnh có thể ăn được; giấm; 

xốt (gia vị); đồ gia vị; gia vị; nấm men; vani (hương liệu); gluten được chế biến làm thực 
phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-42267 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) A2.1.23; 4.5.21; 26.3.1 
(591) Đen, trắng, xám 

(731) SHANGHAI SEEINFRONT 
TECHNOLOGY CO., LTD  (CN) 

3/F, Tower 2, No. 1236 Quxi Road, 

Huangpu District, Shanghai City, 
People's Republic of China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; 

giải trí trên truyền hình; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ cung cấp trò chơi 

trực tuyến từ mạng máy tính; cho thuê thiết bị trò chơi; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc 

giáo dục); cung cấp tiện nghi giải trí, trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; dịch vụ đại lý 
bán vé (giải trí). 
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(210) 4-2016-42268 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.3.1 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) SHANGHAI SEEINFRONT 

TECHNOLOGY CO., LTD  (CN) 
3/F, Tower 2, No. 1236 Quxi Road, 
Huangpu District, Shanghai City, 
People's Republic of China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; 

giải trí trên truyền hình; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ cung cấp trò chơi 
trực tuyến từ mạng máy tính; cho thuê thiết bị trò chơi; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc 
giáo dục); cung cấp tiện nghi giải trí, trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; dịch vụ đại lý 
bán vé (giải trí). 

 

 
(210) 4-2016-42269 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH Đầu tư Cuộc 

Sống Xanh   (VN) 
Số 18, đường 30B, khu phố 2, phường 
Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống; vật nuôi giống; thủy sản giống nước ngọt; cây trồng giống (kể cả 

cây lâm nghiệp và cây cảnh); rau tươi; hoa quả tươi;  
 

Nhóm 44: Dịch vụ trồng rau; dịch vụ trồng hoa, cây cảnh; dịch vụ trồng cây ăn quả; dịch 
vụ trồng rừng và chăm sóc rừng (dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan).  

 

 
(210) 4-2016-42280 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.11; 1.15.23; A26.11.12; 26.4.2 
(591) Trắng, xám, nâu sẫm, vàng nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Aromas Việt Nam  (VN)
204 đường Ba Tháng Hai, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê.  
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(210) 4-2016-42281 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.5.1; A25.7.7 
(731) HOUNG JI INDUSTRY CO., LTD.  

(TW) 
No. 58-1, Heshun 3rd St., Beitun Dist., 
Taichung City 406, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước; thiết bị làm sạch nước; máy và thiết bị làm 

sạch nước; hệ thống và thiết bị làm mềm nước.  
 

 
(210) 4-2016-42282 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.2.7; 26.4.9; A26.11.8 
(731) Ban quản lý di tích Nhà Tù 

Hỏa Lò  (VN) 
Số 1 phố Hỏa Lò, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức các cuộc triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng 

cáo; mua bán ấn phẩm, vật liệu đóng sách, tranh ảnh (chụp), văn phòng phẩm và catalô.  
 

Nhóm 39: Tham quan du lịch; hướng dẫn khách du lịch; bãi đỗ xe; vận chuyển hành 
khách; dịch vụ đóng gói và lưu giữ hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2016-42290 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23; A26.1.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Truyền 
Thông Số 1  (VN) 
Số 135, phố Hoàng Ngân, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thương mại; đăng ký thuê bao dịch vụ viễn thông cho người 

khác; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cho thuê máy và thiết bị văn phòng; 
dịch vụ trả lời điện thoại [cho chủ thuê bao vắng mặt]. 

 
Nhóm 38: Thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông 
đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; cho thuê thiết 
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bị viễn thông; phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây; dịch vụ truyền hình; thông 
tin liên lạc bằng mạng cáp quang; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho 
người sử dụng. 

 

Nhóm 42: Tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; lập trình máy tính; cho 
thuê máy tính; tư vấn bảo mật máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm 
máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; tư vấn công nghệ viễn thông; tư vấn thiết kế trang 
web. 

 

 
(210) 4-2016-42300 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.7.17; 24.1.1; 25.1.6; A11.3.4 
(591) Nâu, đỏ, cam, trắng, vàng, đen, xanh da 

trời 
(731) Công ty TNHH cà phê Đại Bách 

Mường ảng  (VN) 
Bản Co Hám, xã ảng N−a, huyện Mường 

ảng, tỉnh Điện Biên  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê rang xay (cà phê bột); cà phê rang (cà phê nguyên hạt); cà phê 
nhân; mật ong; ca cao.  

 

 
(210) 4-2016-42301 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Cơ sở sản xuất đũa Chí 

Nguyện  (VN) 
ấp Tắc Gốc, xã Viên An, huyện Ngọc 
Hiển, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 21: Đũa dùng một lần; đũa; muỗng để múc; tăm; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và 
thìa; chảo để rán (không dùng điện).  

 

 
(210) 4-2016-42302 (220) 29.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 18.1.21; A26.11.12; 20.7.1 
(591) Xanh nước biển, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ 
Giao thông Vận tải Bình Định  
(VN) 
361 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định  
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(511)   Nhóm 41: Đào tạo lái xe cơ giới.  
 

 
(210) 4-2016-42305 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 2.3.1; A2.3.16; 2.3.7; 2.3.30; 5.5.19; 

A5.5.21 

(591) Cam, trắng 

(731) Nguyễn Thu Thủy  (VN) 
Tổ 30, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh cưới.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm cô dâu.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức hôn lễ; dịch vụ cho thuê áo cưới.  
 

 
(210) 4-2016-42306 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH du lịch 
Happyday   (VN) 
Số 127 Phan Bội Châu, phường 1, thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi; hoa tươi; củ tươi; quả tươi.  

 

Nhóm 35: Bán buôn: rau tươi, hoa tươi, củ tươi, quả tươi.  
 

 
(210) 4-2016-42320 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng Uy Long   (VN) 
134 đường TTH13, phường Tân Thới 

Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè). 
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(210) 4-2016-42321 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH T&T Family  (VN)
Căn hộ A19.08, chung cư Hoàng Anh 
Gia Lai, số 72 - Hàm Nghi, phường Thạc 
Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2016-42322 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A3.1.24; 3.1.14; 3.1.16; 4.5.21 
(591) Đen, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Nguyễn Nhật Uyên Khanh  
(VN) 
2A/5 đường Lê Hồng Phong, phường 
Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn vặt, quán cà phê, dịch vụ cung 

cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-42323 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A11.3.7; 3.9.1; 26.1.2 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, đỏ, trắng 

xám 

(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Hoàng  (VN) 
Số 41A đường Phạm Ngũ Lão, phường 
Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán nhậu, dịch vụ cung cấp 
thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện.  

 

 
(210) 4-2016-42324 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 24.1.1; 3.9.18 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Hoàng  (VN) 
Số 41A đường Phạm Ngũ Lão, phường 
Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán nhậu, dịch vụ cung cấp 

thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-42326 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 3.1.8; 3.1.4; 3.1.16; 26.1.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Anh Hiệp   (VN) 
82 đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Trang phục quần áo thời trang, áo quần thể thao, mũ (nón), giày (dép).  
 

 
(210) 4-2016-42329 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.4.2 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
- dịch vụ môi trường Sơn Tùng 
Bách  (VN) 
Số nhà 2, phố Tuệ Tĩnh, phường Thanh 

Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng 

Ninh 

 

(511)  Nhóm 35: Mua bán các loại: nước khoáng đóng chai, nước khoáng đóng bình, đá lạnh 

dùng cho đồ uống, đá lạnh dùng để ăn.  
 

 
(210) 4-2016-42330 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) A5.11.13; 12.1.1; A12.1.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ nghệ Cát 
Đằng  (VN) 
151 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố  Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Khay; bàn; ghế; kệ; hộp; khung ảnh từ gỗ.  

 
Nhóm 35: Mua bán khay, bàn, ghế, kệ, hộp, khung ảnh từ gỗ.  
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(210) 4-2016-42331 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.5.1; 7.1.24; A7.1.11; 21.1.15 
(591) Xanh lá, đỏ, vàng nghệ, đen, xanh tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nội thất Thế Kỷ 
21  (VN) 
Số 10, đường B6, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Giường; tủ; bàn; ghế; kệ; hộp bằng gỗ hoặc chất dẻo.  
 

Nhóm 35: Mua bán giường, tủ, bàn, ghế, kệ, hộp. 
 

 
(210) 4-2016-42341 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.4.3 
(591) Xanh da trời, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hoàng Tín Phát  (VN) 
Số 80 tổ 4, Phương Lưu 1, phường Đông 
Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải 
Phòng 

 
(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán sản 

phẩm sau: vật liệu xây dựng bằng kim loại, vật liệu xây phi kim loại, hệ thống thiết bị vệ 
sinh, bệ vệ sinh, bồn tắm, phụ kiện vệ sinh trong phòng tắm, gương, bàn ghế, gường tủ, 
giá kệ. 

 

 
(210) 4-2016-42342 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đúc cơ khí và 
thương mại Hào Hải  (VN) 
Thôn 6 (nhà ông Hà Văn Hải), xã Mỹ 
Đồng, huyện Thủy Nguyên, thành phố 
Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp nấu; bếp ga; hệ thống thiết bị vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2016-42343 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đúc cơ khí và 
thương mại Hào Hải  (VN) 
Thôn 6 (nhà ông Hà Văn Hải), xã Mỹ 
Đồng, huyện Thủy Nguyên, thành phố 
Hải Phòng 
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(511)   Nhóm 11: Bếp nấu; bếp ga; hệ thống thiết bị vệ sinh.   
 

 
(210) 4-2016-42344 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Linh Thanh  (VN) 
Số 16, tổ 15, ngõ 272, đường Ngọc Thụy, 
phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-42345 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A3.7.24; A2.1.23; 2.1.8; 3.7.16; 4.1.3 
(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh dương 

đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Linh Thanh  (VN) 
Số 16, tổ 15, ngõ 272, đường Ngọc Thụy, 
phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-42346 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A2.1.23; 2.1.8; 4.1.3; 3.7.16 
(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh dương 

đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Linh Thanh  (VN) 
Số 16, tổ 15, ngõ 272, đường Ngọc Thụy, 
phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.   
 

 
(210) 4-2016-42354 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Mạnh Quang  (VN) 
Nhà số 5, ngõ 20, đường Yên Xuân, 
phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 
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(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; lược và bọt biển; bàn chải 
(không kể bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải.  

 

 
(210) 4-2016-42355 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH máy công trình 
Tùng Sơn  (VN) 
Tổ dân phố đường 5, xã Dương Xá, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Búa đập thủy lực, kìm bóp thủy lực, phụ tùng búa đập thủy lực (tất cả đều là bộ 

phận của máy); máy xúc đào; máy ủi; máy khoan.  
 

 
(210) 4-2016-42356 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.1.2; 26.5.1; A26.1.18 

(591) Xanh, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH C & N Hoàng Kim  
(VN) 
Số nhà 1009, Phố Mới, tổ dân phố Kiên 

Trung, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Búa đập thủy lực, kìm bóp thủy lực, phụ tùng búa đập thủy lực (tất cả là bộ 
phận của máy); máy xúc đào; máy ủi; máy khoan.  

 

 
(210) 4-2016-42360 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.20 
(591) Trắng, đen, vàng đồng, xám 

(540) 

  

(731) Cao Xuân Diễm  (VN) 
967 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến (yến sào).  
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(210) 4-2016-42361 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sữa Sức Sống 
Việt Nam  (VN) 
B9, khu đô thị Đại Kim, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa.  

 

 
(210) 4-2016-42362 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Nguyễn Huy Hồng Lam   (VN) 
Phòng 208, nhà E2 KTT Thanh Xuân 
Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay, túi du lịch, vali du lịch, ví bỏ túi.  
 

Nhóm 25: Quần áo may sẵn, váy, quần áo đồng phục, khăn quàng cổ, giày, dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: túi xách tay, túi du 
lịch, vali du lịch, ví bỏ túi, quần áo may sẵn, váy, quần áo đồng phục, khăn quàng cổ, 
giày, dép.  

 

 
(210) 4-2016-42363 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Eneright 
Việt Nam  (VN) 
Biệt thự 01, lô 96, khu đô thị mới C2 
Gamuda Gardens, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa, sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2016-42364 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Eneright 
Việt Nam  (VN) 
Biệt thự 01, lô 96, khu đô thị mới C2 
Gamuda Gardens, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa, sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2016-42365 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Eneright 
Việt Nam  (VN) 
Biệt thự 01, lô 96, khu đô thị mới C2 
Gamuda Gardens, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh trong mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa, sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2016-42366 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Eneright 
Việt Nam  (VN) 
Biệt thự 01, lô 96, khu đô thị mới C2 
Gamuda Gardens, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh trong mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa, sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2016-42367 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Eneright 
Việt Nam  (VN) 
Biệt thự 01, lô 96, khu đô thị mới C2 
Gamuda Gardens, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh trong mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Sản phẩm ngũ cốc.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh dùng trong mục đích y tế, sản phẩm ngũ 
cốc, sữa, sản phẩm sữa.  

 

 
(210) 4-2016-42380 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Lê Kim Thu  (VN) 
135/38 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm phật giáo: tranh phật, tượng phật, chuỗi hạt, vòng chuỗi, 
pháp khí, chuông mõ, quần áo, sách, băng đĩa kinh kệ, lọ hoa, bộ ấm trà, đèn hoa đăng, 
máy niệm phật, khánh, đại hồng chung, nến, nhang thắp, chuỗi vòng tay, hổ phách, bột 
trầm hương, lư hương, đèn trang trí, đồ trang trí bàn thờ. 

 

 
(210) 4-2016-42381 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ xây dựng Hoàn Mỹ 
A.R.C  (VN) 
385A Bạch Đằng, phường 15, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Khóa và phụ tùng của khóa (bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện). 
 

 
(210) 4-2016-42382 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.24; A26.11.12 (540) 

  

(731) Bùi Thanh Tùng  (VN) 
Xóm 8, thôn 8, xã Pương Đrang, huyện 
Kr«ng Bók, tỉnh §¾k L¾k 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem trị nám da (mỹ phẩm); kem trị mụn (mỹ phẩm); sữa 

rửa mặt. 
 
 

(210) 4-2016-42383 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giang Phương  
(VN) 
27B5 đường Nguyễn Phương Danh, 
phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2016-42384 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Tân Thành Hưng  
(VN) 
Xóm 8B, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy ép trái cây chạy bằng điện; máy sinh tố hoa quả; máy xay thịt chuyên 

dụng; máy hút bụi. 
 

Nhóm 09: Phích cắm điện; ổ cắm điện và các loại công tắc (dùng cho mục đích nối điện); 
bộ tích điện; dây điện. 

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ; điều hòa không khí; bếp điện; bếp từ; bếp 
hồng ngoại; lò vi sóng; thiết bị hấp thụ năng lượng mặt trời (sưởi ấm đốt nóng). 

 
Nhóm 12: Xe máy; xe đạp; ô tô điện; xe máy điện; xe đạp điện. 

 

 
(210) 4-2016-42385 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.1.4; 26.4.2; A3.1.24; A26.11.8 
(591) Đỏ, tím than, xám trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Tân Thành Hưng  
(VN) 
Xóm 8B, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe đạp; ô tô điện; xe máy điện; xe đạp điện. 
 

 
(210) 4-2016-42386 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.14; A5.3.13; 25.5.25; A25.3.3 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, nâu sữa 
(731) Đặng Mai Anh  (VN) 

Số 35, tổ 21, cụm 4, phường Bưởi, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, bia, rượu, đồ uống, gạo, 

cà phê, cacao, gia vị, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, tôm, cá, gia cầm, thú săn, 

rau, củ, quả, hoa, bột tam thất, tam thất ngâm mật ong, tinh nghệ đen, tinh nghệ vàng, trà 

nụ hoa tam thất, mật ong, măng khô, hạt bí, hạt óc chó; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-42387 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) A1.1.10; 26.1.1; A1.1.2; 18.5.10 

(731) PT DEXA MEDICA  (ID) 

Jl. Jend. Bambang Utoyo No. 138, 

Palembang, Indonesia 

(540) 

   

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dạng liều.  
 

 
(210) 4-2016-42388 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(731) Công ty TNHH Vạn Xuân  (VN) 
231 Chiến Lược, khu phố 18, phường 

Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-42389 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(731) Công ty TNHH Vạn Xuân   (VN) 
231 Chiến Lược, khu phố 18, phường 

Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-42391 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

An Thịnh  (VN) 
Số 18, ngách 25/193 phố Bồ Đề, phường 
Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để làm sạch; chế phẩm để giặt; chất tẩy rửa không dùng cho các hoạt 
động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; nước xả vải; chế phẩm dùng để đánh 
bóng.  

 

 
(210) 4-2016-42399 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A17.1.2; 17.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Lạc Lạc  (VN) 
Tầng 3, số 3 Vũ Ngọc Phan, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian, hộp trưng bày đồng hồ, đồng hồ báo thức, vỏ đồng hồ, 
đồng hồ chạy điện, đồng hồ điện tử (đồng hồ tích hợp nhiều chức năng), đồng hồ đeo tay, 
dây đồng hồ đeo tay, bộ phận chuyển động của đồng hồ.  

 

 
(210) 4-2016-42400 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Phương  (VN) 
280/23 Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi của máy vi tính, ô tô, phụ tùng cho 
« tô và xe máy, máy vi tính, điện thoại, thiết bị âm thanh, thiết bị hình ảnh, camera, thiết 
bị ghi hình, thiết bị chống trộm, thiết bị chống cháy, thẻ cào điện thoại, rau xanh, trái cây 
tươi, cá tươi, thịt còn sống, hải sản đã qua chế biến, thịt đã qua chế biến, vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, vật liệu xây dựng phi kim loại, gạo, nước mắm, đồ uống không có cồn, đồ 
uống có cồn, sữa; quảng cáo; quản lý kinh doanh; khảo sát kinh doanh thương mại; 
nghiên cứu thị trường; đại lý xuất nhập khẩu; thông tin kinh doanh qua trang web.  

 

Nhóm 39: Đóng gói và lưu trữ hàng hóa; dịch vụ du lịch; vận tải hàng hóa; vận chuyển 
hành khách; dịch vụ chuyển đồ đạc; cho thuê bãi đỗ xe. 
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(210) 4-2016-42401 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; A26.11.8; 

1.15.15 

(591) Xanh lá cây, đỏ 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ngọc Qui   (VN) 
Số 820 quốc lộ 22B, ấp Long Bình, xã 

Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, 

tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) xăng, dầu, dầu nhờn (nhớt), mỡ. 
 

 
(210) 4-2016-42402 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.4.3; A26.4.18; 26.1.1; 25.5.25 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, vàng nhạt, 

trắng, vàng 

(731) Nguyễn Duy Linh  (VN) 
Khóm II, thị trấn Thới Bình, huyện Thới 

Bình, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 29: Mắm cá đồng, mắm cá; mắm ghẹ; mắm cua; mắm tôm.  
 

 
(210) 4-2016-42403 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 24.1.1; 5.7.3; 5.13.4 

(591) Vàng, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Hoàng Gia VINA  (VN) 
65/2 HT42, phường Hiệp Thành, quận 

12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa thép chống cháy.  
 

Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng: chảo lẩu điện, nồi nấu đa năng dùng điện.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp, bấm huyệt.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
1093 

(210) 4-2016-42404 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.3.5; A26.4.24; A17.2.2; 26.5.1 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Đích  (VN) 
Tổ 7, ấp 1, xã Tam An, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày, dép, mũ (nón). 

 

 
(210) 4-2016-42405 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.23; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 

26.1.6 
(591) Vàng cam, xanh dương, xanh nõn chuối, 

đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thiên Di   (VN) 
11 đường số 4, khu dân cư T30, ấp 5, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ, dịch vụ nghiên cứu pháp luật, dịch vụ tranh 

tụng, dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý, dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án.  
 

 
(210) 4-2016-42414 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A3.13.4; 3.13.5; A3.13.24; A25.7.5 
(591) Cam, trắng, xanh lá cây, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ong mật Phú 
Quốc   (VN) 
Tổ 03, ấp Xóm Mới, xã Bãi Thơm, huyện 
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng từ phấn hoa; chất bổ sung ăn kiêng từ sữa ong chúa; sữa 
ong chúa dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng bao gồm các sản phẩm mật ong 
chanh đào, nghệ vàng mật ong, nghệ đen mật ong, gừng mật ong; sáp ong dùng cho mục 
đích y tế; thuốc phòng và chữa bệnh cho ong. 

 

Nhóm 20: Thùng nuôi ong bằng gỗ, chất liệu nhựa tổng hợp hoặc bằng chất dẻo; cầu 
(tầng) ong mật bằng chất dẻo hoặc bằng gỗ cho thùng ong; tổ ong; tầng sáp có lỗ cho tổ 
ong; tảng ong.  

 
Nhóm 29: Phấn hoa đã chế biến dùng cho thực phẩm; ấu trùng mật ong đã chế biến; mứt 
gừng mật ong dạng nhão; ruốc nấm có vị mật ong.  
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Nhóm 30: Mật ong; sữa ong chúa không dùng cho mục đích y tế; trà gừng mật ong; bánh 
bông lan mật ong; kem tươi mật ong lạnh; sáp ong không dùng cho mục đích nhiên liệu 
hay mục đích y tế; mứt mật ong trộn vừng. 

 
Nhóm 31: Phấn hoa (vật liệu thô); ấu trùng mật ong còn sống; ong mật giống; thức ăn cho 
ong.  

 
Nhóm 32: Nước uống mật ong lên men (không chứa cồn); đồ uống trên cơ sở mật ong 
không chứa cồn.  

 
Nhóm 33: Rượu nhộng ong không dùng cho mục đích y tế; rượu ấu trùng ong không dùng 
cho mục đích y tế; rượu mật ong.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm về mật ong, ong mật, ấu 
trùng ong mật, nhộng ong mật, sữa ong chúa, phấn hoa và thùng nuôi ong, cầu tầng cho 
thùng ong.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch sinh thái tham quan thực tế đàn ong và lấy mật trực tiếp tại đàn 
cho khách (nằm trong dịch vụ du lịch không phải mua bán).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo tư vấn nghề nuôi ong.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ hướng dẫn tư vấn chuyển giao công nghệ nuôi ong khai thác mật.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ nuôi ong; dịch vụ chăm sóc và chữa bệnh cho đàn ông.  

 

 
(210) 4-2016-42416 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 2.5.6; 2.9.14; A2.9.15; 

1.7.6 
(591) Trắng, vàng, nâu, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Vũ Huy Dáng  
(VN) 
Thôn Thượng Trì ấp, xã Hoài Thượng, 
huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 20: Giường cũi của trẻ em; nôi cho trẻ em; ghế võng.  

 

 
(210) 4-2016-42420 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH phân phối TOP A  
(VN) 
Nhà A7, ngách 376/14, đường Bưởi, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội    
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các hàng hóa, cụ thể là: hóa chất tẩy trắng chất hữu 
cơ, hóa chất dùng trong công nghiệp, chất dính dùng trong công nghiệp, phân bón, sơn, 
vecni, thuốc nhuộm, chất bảo quản gỗ, mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm, kem 
mỹ phẩm, nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, kem làm trắng da, thuốc đánh răng, 
xà phòng, dầu công nghiệp, mỡ công nghiệp, chất bôi trơn (dầu nhờn), chất ăn kiêng dùng 
trong ngành y, dược phẩm, thực phẩm chức năng, vật liệu xây dựng bằng kim loại, hộp 
két đựng tiền an toàn, máy công cụ, máy bơm nước, bộ khởi động dùng cho động cơ và 
máy nổ, dao, dao cạo dùng điện, cái kéo, cái thìa, máy tính bỏ túi, mũ bảo hiểm, bàn phím 
máy vi tính, bộ nhớ máy ví tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, máy vi tính, điện thoại di 
động, phụ kiện của điện thoại di động (bao gồm pin, sạc, tai nghe), ống nghe điện thoại, 
dây điện thoại, thiết bị thu hình, máy thu thanh, máy bán hàng tự động, thiết bị và dụng 
cụ làm răng, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, bao cao su, đệm lót cho mực đích y tế, thiết bị 
nha khoa, máy trợ thính, máy đo huyết áp, thiết bị làm lạnh không khí, bày hàng đông 
lạnh, máy sấy khô không khí, thiết bị chiếu sáng, đèn chiếu sáng, bếp nấu dùng ga, bếp 
nấu dùng điện, lò vi sóng (thiết bị nấu nướng), động cơ cho xe máy, khung (sườn) xe 
đạp/xe máy, xe đạp, xe chở khách, xe ôtô con, xe đẩy trẻ em, vỏ bọc yên xe đạp/xe máy, 
mô hình đồ chơi dùng cho trẻ em (mô hình xe cộ, mô hình lắp ghép, xe đồ chơi), đồ trang 
sức [đồ kim hoàn], đồng hồ đeo tay, đồng hồ, nhạc cụ điện tử, đàn vi-ô- lông, sáo tre, 
màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói, giấy, cao su thô hoặc bán thành phẩm, vật 
liệu nhồi bằng cao su hoặc chất dẻo, bao/túi nhỏ bằng da hoặc vải dệt để bao gói, gạch 
vuông ốp tường không bằng kim loại dùng cho xây dựng, gỗ bán gia công, tấm ván [gỗ 
dùng cho xây dựng], vật liệu xây dựng không bằng kim loại, bàn, ghế, tủ, rèm cửa bằng 
gỗ, bàn chải, dụng cụ nhà bếp không bằng kim loại quí, pha lê, thủy tinh dùng cho mục 
đích gia đình, sợi dệt, sợi chỉ bông, sợi chỉ tơ nhân tạo, vải trải giường, vải, quần áo, giầy 
dép, mũ nón, khẩu trang, túi sách bằng da hoặc bằng vải, kim khâu, khoá kéo, thảm chùi 
chân (ở cửa), giấy dán tường, thảm chống trơn, thiết bị tập thể dục, thiết bị rèn luyện thể 
hình, dụng cụ thể thao như vợt bóng bàn/vợt cầu lông/lưới cầu lông/bóng tenis/quả bóng 
đá, thịt, cá đã được chế biến, trứng, sữa, cà phê hạt chưa chế biến, cà phê đã qua chế biến, 
chè, bánh kẹo, đồ gia vị, hoa quả tươi, rau tươi, thức ăn cho súc vật, đồ uống không chứa 
cồn, bia, nước có ga, nước ép trái cây, nước khoáng [đồ uống], nước sạch đóng bình, đồ 
uống có cồn (trừ bia), rượu gạo, rượu vang, diêm, thuốc lá, bật lửa dùng cho người hút 
thuốc.  

 

 
(210) 4-2016-42421 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH phân phối TOP A  
(VN) 
Nhà A7, ngách 376/14, đường Bưởi, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các hàng hóa, cụ thể là: hóa chất tẩy trắng chất hữu 
cơ, hóa chất dùng trong công nghiệp, chất dính dùng trong công nghiệp, phân bón, sơn, 
vecni, thuốc nhuộm, chất bảo quản gỗ, mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm, kem 
mỹ phẩm, nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, kem làm trắng da, thuốc đánh răng, 
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xà phòng, dầu công nghiệp, mỡ công nghiệp, chất bôi trơn (dầu nhờn), chất ăn kiêng dùng 
trong ngành y, dược phẩm, thực phẩm chức năng, vật liệu xây dựng bằng kim loại, hộp 
két đựng tiền an toàn, máy công cụ, máy bơm nước, bộ khởi động dùng cho động cơ và 
máy nổ, dao, dao cạo dùng điện, cái kéo, cái thìa, máy tính bỏ túi, mũ bảo hiểm, bàn phím 
máy vi tính, bộ nhớ máy ví tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, máy vi tính, điện thoại di 
động, phụ kiện của điện thoại di động (bao gồm pin, sạc, tai nghe), ống nghe điện thoại, 
dây điện thoại, thiết bị thu hình, máy thu thanh, máy bán hàng tự động, thiết bị và dụng 
cụ làm răng, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, bao cao su, đệm lót cho mục đích y tế, thiết bị 
nha khoa, máy trợ thính, máy đo huyết áp, thiết bị làm lạnh không khí, bày hàng đông 
lạnh, máy sấy khô không khí, thiết bị chiếu sáng, đèn chiếu sáng, bếp nấu dùng ga, bếp 
nấu dùng điện, lò vi sóng (thiết bị nấu nướng), động cơ cho xe máy, khung (sườn) xe 
đạp/xe máy, xe đạp, xe chở khách, xe ôtô con, xe đẩy trẻ em, vỏ bọc yên xe đạp/xe máy, 
mô hình đồ chơi dùng cho trẻ em (mô hình xe cộ, mô hình lắp ghép, xe đồ chơi), đồ trang 
sức [đồ kim hoàn], đồng hồ đeo tay, đồng hồ, nhạc cụ điện tử, đàn vi-ô- lông, sáo tre, 
màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói, giấy, cao su thô hoặc bán thành phẩm, vật 
liệu nhồi bằng cao su hoặc chất dẻo, bao/túi nhỏ bằng da hoặc vải dệt để bao gói, gạch 
vuông ốp tường không bằng kim loại dùng cho xây dựng, gỗ bán gia công, tấm ván [gỗ 
dùng cho xây dựng], vật liệu xây dựng không bằng kim loại, bàn, ghế, tủ, rèm cửa bằng 
gỗ, bàn chải, dụng cụ nhà bếp không bằng kim loại quí, pha lê, thủy tinh dùng cho mục 
đích gia đình, sợi dệt, sợi chỉ bông, sợi chỉ tơ nhân tạo, vải trải giường, vải, quần áo, giầy 
dép, mũ nón,khẩu trang, túi sách bằng da hoặc bằng vải, kim khâu, khoá kéo, thảm chùi 
chân (ở cửa), giấy dán tường, thảm chống trơn, thiết bị tập thể dục, thiết bị rèn luyện thể 
hình, dụng cụ thể thao như vợt bóng bàn/vợt cầu lông/lưới cầu lông/bóng tenis/quả bóng 
đá, thịt, cá đã được chế biến, trứng, sữa, cà phê hạt chưa chế biến, cà phê đã qua chế biến, 
chè, bánh kẹo, đồ gia vị, hoa quả tươi, rau tươi, thức ăn cho súc vật, đồ uống không chứa 
cồn, bia, nước có ga, nước ép trái cây, nước khoáng [đồ uống], nước sạch đóng bình, đồ 
uống có cồn (trừ bia), rượu gạo, rượu vang, diêm, thuốc lá, bật lửa dùng cho người hút 
thuốc.  

 

 
(210) 4-2016-42423 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(591) Đỏ, vàng(540) 

  

(731) Trần Thị Ngọc Thủy  (VN) 
26 đường số 8, khu dân cư 6B, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố  Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-42424 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.15; A5.5.20; 5.5.19; 25.5.25; 

A5.3.13 
(591) Xanh dương, vàng, trắng, ghi 

(540) 

  

(731) Ngô Thị Hà  (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  
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(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn.  
 

 
(210) 4-2016-42425 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.15; 26.4.2; 20.5.25; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, vàng, đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Ngô Thị Hà  (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn.  

 

 
(210) 4-2016-42426 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 20.5.25; 25.5.25; 5.5.19; A5.5.21; 

25.1.25; A26.11.12; 25.1.6 
(591) Tím, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Ngô Thị Hà  (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn.  

 

 
(210) 4-2016-42427 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Trần Hoàng Lộc  (VN) 
23 đường số 2, khu TĐC Cảng Phú Định, 
phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-42428 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Dư Minh Đông  (VN) 
23 đường số 2, khu Tái Định Cư Cảng 
Phú Định, phường 16, quận 8, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay, ví, túi du lịch, vali, túi quần áo dùng cho lữ hành, da thô hoặc bán 

thành phẩm.  
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(210) 4-2016-42429 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

  

(731) Dư Minh Đông   (VN) 
23 đường số 2, khu Tái Định Cư Cảng 

Phú Định, phường 16, quận 8, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2016-42440 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

  

(731) Cao Thị Thùy Anh  (VN) 
27B Thông Thiên Học, phường 2, thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (nhà hàng thực hiện); 

dịch vụ khách sạn; dịch vụ quản lý và đặt chỗ khách sạn; dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời. 
 

 
(210) 4-2016-42441 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) A5.3.14 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, trắng, đỏ, 

cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất thương mại Ngân Long  
(VN) 
51 Lầu 2, Triệu Quang Phục, phường 10, 

quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: rau, củ, quả, trái cây tươi các loại.  
 

 
(210) 4-2016-42442 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Sóc Sun  (VN) 
Số 997 Hoàng Sa, phường 11, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn, dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2016-42443 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 5.3.20; 16.1.1 

(591) Xanh dương, đỏ, vàng, xanh lá cây đậm, 

xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Võ Thị Phượng  
(VN) 
09, ®.23, thôn 2, xã Đức Chính, huyện 

Đức Linh, tỉnh Bình Thuận  

 

(511)   Nhóm 35: Bán trà các loại.  
 

 
(210) 4-2016-42444 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  
(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-42445 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Chìa Khoá 
Vàng   (VN) 
Số 28, ngõ 211, tổ 43, phường Khương 

Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2016-42446 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Chìa Khoá 
Vàng   (VN) 
Số 28, ngõ 211, tổ 43, phường Khương 

Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).   
 

 
(210) 4-2016-42447 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Chìa Khoá 
Vàng   (VN) 
Số 28, ngõ 211, tổ 43, phường Khương 

Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).   
 

 
(210) 4-2016-42448 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) A5.5.20; 5.5.1; A5.5.21 

(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Huyền  (VN) 
Số 22, ngách 12 ngõ Thái Lợi, phố Bạch 

Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép, quần áo, thắt lưng (trang phục), khăn quàng cổ, tất, găng tay.  
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(210) 4-2016-42459 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.3.30; 2.3.11; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đen, xám, trắng 
(731) 1. Nguyễn Nhữ Hoàng Lan  

(VN) 
68 Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

2. Ngô Hoàng Kiên   (VN) 
19/22 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Xôi; bánh khúc.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn.  
 

 
(210) 4-2016-42460 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Nguyễn Đắc Định  (VN) 

11B/168/76 đường Kim Giang, tổ 31, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-42461 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Nguyễn Đắc Định  (VN) 

11B/168/76 đường Kim Giang, tổ 31, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; tất ngắn; tất dài; tất quần.  
 

 
(210) 4-2016-42463 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn và phát 
triển HNH  (VN) 
101 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
1102 

(511)  Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng, chế phẩm vệ sinh 
dùng để làm sạch và trang điểm, chất khử mùi dùng cho cá nhân.  

 

 
(210) 4-2016-42464 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.1.1; A1.1.10; 7.1.6; 6.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần rượu bia 
nước giải khát Việt Pháp  (VN) 
680 Quang Trung, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát (đồ uống không cồn), nước khoáng (đồ uống).  
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn như: rượu.  
 

 
(210) 4-2016-42465 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Xanh dương đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Phạm Thanh Bình  (VN) 
Số 45, thôn Phú Khánh, xã Hàm Mỹ, 
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 
Thuận  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn các loại; đèn Halogen; đèn sợi đốt; đèn huỳnh quang; đèn Compact; đèn 

hơi Natri cao áp; đèn hơi thủy ngân; đèn kết hợp (đèn chiếu sáng). 
 

 
(210) 4-2016-42466 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.1.2; 1.15.23 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm Đức Phát   (VN) 
Thôn 6, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  
 

Nhóm 32: Nước giải khát (không có cồn).  
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(210) 4-2016-42467 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(591) Đỏ, đen, trắng(540) 

 

(731) Công ty TNHH Samurai Việt 
Nam   (VN) 
Nhà số 66, ngõ 101, phố Đào Tấn, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  
 

Nhóm 32: Nước giải khát (không có cồn).  
 

 
(210) 4-2016-42468 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Điểm Việt 
(VN) 
216 Nguyễn Hoàng, khu phố 5, phường 
An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ hòa 
giải; tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ li xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu pháp luật.  

 

 
(210) 4-2016-42469 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Điểm Việt  
(VN) 
216 Nguyễn Hoàng, khu phố 5, phường 
An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ hòa 

giải; tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ li xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu pháp luật.  
 

 
(210) 4-2016-42472 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.9.1; A26.4.24 
(591) Xanh nõn chuối nhạt, trắng, xám xanh 

(540) 

  

(731) Trần Chí Cường   (VN) 
Số 37 liền kề 23 khu đô thị Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; chức năng văn phòng.  
 

 
(210) 4-2016-42473 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.9.1; A26.4.24 
(591) Xanh nõn chuối nhạt, trắng, xám xanh 

(540) 

  

(731) Trần Chí Cường   (VN) 
Số 37 liền kề 23 khu đô thị Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Các loại nấm đã qua chế biến.  
 

Nhóm 31: Các loại nấm tươi.  
 

 
(210) 4-2016-42478 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) JASON FURNITURE (HANGZHOU) 

Co., Ltd  (CN) 
No.113, No.11 Street, Hangzhou 
Economic & Technical Development 
Zone, Hangzhou City, Zhejiang 
Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc; ghế trường kỷ; bàn trà; giường; gối; đệm; tác phẩm nghệ thuật làm 

bằng gỗ tre; tác phẩm thủ công làm bằng lie; gương soi; phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, 
không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2016-42480 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A1.5.3; 15.7.11; A14.7.16; A14.7.15 
(591) Trắng, xanh dương, xanh nõn chuối, đỏ, 

đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại kỹ thuật cơ khí 
Phú Gia Việt   (VN) 
B8A/24V ấp 2, đường Võ Văn Vân, xã 
Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 07: Máy đùn nhôm; máy cắt nhôm tốc độ cao; máy ép nhôm; máy thủy lực ép 

gạch, mùn cưa, trấu.  
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Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: máy móc, thiết bị phục vụ cho ngành sản 
xuất cơ khí. 

 

 
(210) 4-2016-42481 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A1.1.9; A1.1.2 
(591) Da cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Duy Hào  (VN) 
Xóm 6, thôn Công Đình, xã Đình Xuyên, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; bệ xí vệ sinh; chậu rửa tay; hệ thống ống dẫn 

nước; vòi hoa sen; bồn rửa. 
 

 
(210) 4-2016-42482 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) MING TONG GOLD-FILLED ZIPPER 

(HK) LIMITED  (HK) 
Flat/Rm 13, 05/F, Trans Asia Centre, 18 
Kin Hong Street, Kwai Chung, N.T. 
Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 26: Khóa kéo; khóa kéo cho túi xách và đồ da.  

 

 
(210) 4-2016-42483 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty TNHH Môi trường & 

Công nghệ Xanh Việt  (VN) 
Tòa nhà Xanh Việt, khu đô thị số 1 Đền 
Đô, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, 
tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, 
chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm chống nảy mầm dùng cho 
thực vật; hoá chất dùng để bảo quản thực phẩm; chế phẩm bảo quản thực phẩm.  

 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 
động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ; thực phẩm chức năng.  

 

Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến; thịt gia súc, gia cầm đã qua chế biến; rau, củ, 
quả đã được bảo quản; trứng.  
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Nhóm 31: Rau xanh, củ, quả tươi; thủy hải sản sống; gia cầm còn sống; nấm tươi. 
 

Nhóm 35: Buôn bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi các sản phẩm: phân bón, 
hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc 
trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng, chế phẩm chống nảy mầm dùng cho thực vật, hoá chất 
dùng để bảo quản thực phẩm, chế phẩm bảo quản thực phẩm, thuốc bảo vệ thực vật như 
là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, 
thuốc diệt cỏ, thực phẩm chức năng, thủy hải sản đã qua chế biến, thịt gia súc, gia cầm đã 
qua chế biến, rau, củ, quả đã được bảo quản, trứng, rau xanh, củ, quả tươi, thịt gia súc tươi 
sống, thủy hải sản sống, gia cầm còn sống, nấm tươi.  

 

 
(210) 4-2016-42484 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.4.4; 26.4.7 
(731) SHENZHEN CHENDAHANG 

ELECTRONICS CO., LTD  (CN) 
Rm 3008, Dingcheng Mansion, 
Zhonghangyuan, Zhenhua Road, 
Huaqiang North Street, Futian District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, 
China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Silic đơn tinh thể dùng cho thiết bị bán dẫn; bản nhỏ silic dùng cho mạch tổng 

hợp; silic đa tinh thể dùng cho thiết bị bán dẫn; bộ chỉnh lưu dòng điện; thẻ mạch thích 
hợp [thẻ thông minh]; tranzito [điện tử]; thiết bị bán dẫn; ống phóng điện, trừ loại cho 
chiếu sáng; bộ nối điện; mạch tích hợp.  

 

 
(210) 4-2016-42485 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 1.15.23; A26.4.24; 18.1.21 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Quán Phong  (VN) 
Số 68 tổ 17, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; động cơ khởi động 

không dùng cho xe cộ; vòng bi; bạc đạn đĩa; máy lọc; bộ lọc (bộ phận của máy móc và 
động cơ). 

 
Nhóm 11: Thiết bị lọc không khí; máy và thiết bị làm sạch khí; bộ lọc nước uống; bộ lọc 
[phụ tùng của trang thiết bị công nghiệp hoặc gia dụng]; thiết bị và máy móc để tinh lọc 
nước; máy điều hoà không khí cho xe cộ. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
1107 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, nhập khẩu, xuất khẩu các sản phẩm: máy móc và thiết bị lọc 
nước, máy móc và thiết bị lọc không khí, bình lọc nước uống, bộ lọc và lõi lọc của các 
máy móc thiết bị lọc, vòng bi và con lăn, động cơ không dùng cho phương tiện giao thông 
đường bộ, động cơ khởi động không dùng cho xe cộ, bạc đạn đĩa. 

 

 
(210) 4-2016-42486 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.8 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Quán Phong   (VN) 
Số 68 tổ 17, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; động cơ khởi động 

không dùng cho xe cộ; vòng bi; bạc đạn đĩa; máy lọc; bộ lọc (bộ phận của máy móc và 
động cơ).  

 
Nhóm 11: Thiết bị lọc không khí; máy và thiết bị làm sạch khí; bộ lọc nước uống; bộ lọc 
[phụ tùng của trang thiết bị công nghiệp hoặc gia dụng]; thiết bị và máy móc để tinh lọc 
nước; máy điều hoà không khí cho xe cộ.  

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, nhập khẩu, xuất khẩu các sản phẩm: máy móc và thiết bị lọc 
nước, máy móc và thiết bị lọc không khí, bình lọc nước uống, bộ lọc và lõi lọc của các 
máy móc thiết bị lọc, vòng bi và con lăn, động cơ không dùng cho phương tiện giao thông 
đường bộ, động cơ khởi động không dùng cho xe cộ, bạc đạn đĩa. 

 

 
(210) 4-2016-42487 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.8; A26.11.12; 1.15.23; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Quán Phong   (VN) 
Số 68 tổ 17, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; động cơ khởi động 
không dùng cho xe cộ; vòng bi; bạc đạn đĩa; máy lọc; bộ lọc (bộ phận của máy móc và 
động cơ).  

 

Nhóm 11: Thiết bị lọc không khí; máy và thiết bị làm sạch khí; bộ lọc nước uống; bộ lọc 
[phụ tùng của trang thiết bị công nghiệp hoặc gia dụng]; thiết bị và máy móc để tinh lọc 
nước; máy điều hoà không khí cho xe cộ.  

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, nhập khẩu, xuất khẩu các sản phẩm: máy móc và thiết bị lọc 
nước, máy móc và thiết bị lọc không khí, bình lọc nước uống, bộ lọc và lõi lọc của các 
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máy móc thiết bị lọc, vòng bi và con lăn, động cơ không dùng cho phương tiện giao thông 
đường bộ, động cơ khởi động không dùng cho xe cộ, bạc đạn đĩa. 

 

 
(210) 4-2016-42488 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Minh Thứ  (VN) 
Thôn Bác Trạch 2, xóm 6, xã Vân 
Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

 
(511)  Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; đồ trang 

điểm; mặt nạ làm đẹp. 
 

Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; kim cương; vàng dát; đồ trang sức bằng 
bạc. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh; dịch vụ đào tạo; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; 
cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà, công viên vui chơi giải trí, dịch vụ giải trí. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ tư vấn chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ trang 
điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện; tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực làm đẹp. 

 

 
(210) 4-2016-42489 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Minh Thứ   (VN) 
Thôn Bác Trạch 2, xóm 6, xã Vân 
Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; quần áo thời trang nam; quần áo thời trang nữ; quần áo thời 

trang trẻ em; quần áo thể thao; quần áo tắm. 
 

Nhóm 35: Siêu thị thời trang; mua bán quần áo may sẵn; mua bán quần áo thời trang nam; 
mua bán quần áo thời trang nữ; mua bán quần áo thời trang trẻ em; mua bán quần áo thể 
thao. 

 

 
(210) 4-2016-42494 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Bạch Văn Nam  (VN) 
Số nhà 36, phố Phúc Sơn, thị trấn Bút 
Sơn, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

 

(511)  Nhóm 09: ổn áp điện; thiết bị chuyển đổi dòng diện; thiết bị lưu điện; thiết bị chuyển 
mạch nguồn tự động (thiết bị điện); dây điện; tủ điều khiển cấp nguồn điện. 
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(210) 4-2016-42495 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.13.25; A25.7.7; 26.2.7; A9.3.5 

(591) Xanh, vàng, trắng 

(731) Công ty TNHH Hoàng Tâm Việt  
(VN) 
số 13, ngõ 89C phố Lý Nam Đế, phường 

Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống (xôi, phở). 
 

 
(210) 4-2016-42496 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12; 13.1.6 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời, xanh nhạt, đỏ, 

đen, trắng 

(731) Hoàng Thị Trang  (VN) 
Thôn Phúc Hải 2, xã Đa Phúc, huyện 

Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED].  

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị chiếu sáng (đèn chiếu sáng dùng cho gia đình, đèn chiếu sáng 

dùng cho công trình, thiết bị chiếu sáng bằng đèn LED).  
 

 
(210) 4-2016-42497 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 3.7.17; 24.17.20 

(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 
Tuấn Lê  (VN) 
206/7A Bình Quới, phường 28, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn trần; đèn gắn trên trần nhà; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi 

ốt phát quang LED.  
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(210) 4-2016-42498 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.3.3; 26.3.4; A25.7.5 

(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Đào Hồng Phúc  (VN) 
162/1/19 Bình Lợi, phường 13, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Kế toán; dịch vụ kế toán; dịch vụ khai thuế; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn 

quản lý nhân sự; marketing. 
 

(210) 4-2016-42500 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.5.1; A5.3.13; A5.3.14; A5.1.16 

(591) Xanh lá cây, trắng, nâu nhạt 

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
thương mại DPA   (VN) 
Số 05, đường Nguyễn Trãi, khối 12, 

phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí trong đó có các trò chơi.  

 

 
(210) 4-2016-42501 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.1.2; A25.7.21; A26.11.8 

(591) nâu nhạt, trắng 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ mỹ phẩm Thiên An  
(VN) 
Số 94 Lương Yên, phường Bạch Đằng, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-42502 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 1.15.5; 26.3.23 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ mỹ phẩm Thiên An  
(VN) 
Số 94 Lương Yên, phường Bạch Đằng, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-42503 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 2.3.9; A2.3.16; 26.4.2 

(591) Xanh lá cây, vàng 

(731) Đặng Thị Ngọc Bích   (VN) 
Số 29 ngõ 1 Kim Mã, phường Kim Mã, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; bộ quần áo. 
 

 

(210) 4-2016-42504 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 2.1.8; A2.1.16 

(731) Công ty cổ phần đào tạo ASK  
(VN) 
Tầng 4 tòa nhà Láng Trung, số 60, ngõ 

850 đường Láng, phường Láng Thượng, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển thảo luận chuyên đề; dịch vụ khảo thí giáo dục; dịch vụ 

về giáo dục giảng dạy; tổ chức các khoá đào tạo; dịch vụ tổ chức hội thảo, hội nghị; tổ 

chức sự kiện nhằm mục đích giáo dục, giải trí.  
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(210) 4-2016-42505 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 4.3.20; 3.7.16; 3.7.4 
(731) Công ty cổ phần đào tạo ASK  

(VN) 
Tầng 4 tòa nhà Láng Trung, số 60, ngõ 
850 đường Láng, phường Láng Thượng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển thảo luận chuyên đề; dịch vụ khảo thí giáo dục; dịch vụ 

về giáo dục giảng dạy; tổ chức các khoá đào tạo; dịch vụ tổ chức hội thảo, hội nghị; tổ 
chức sự kiện nhằm mục đích giáo dục, giải trí.  

 

 
(210) 4-2016-42506 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH tư vấn phát 

triển Sơn Long  (VN) 
Số 22, ngõ 81 phố Mễ Trì Thượng, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Thi công nội ngoại thất, thi công bảng hiệu quảng cáo.  
 

Nhóm 40: In ấn. 
 

Nhóm 42: Thiết kế nội ngoại thất, thiết kế bảng hiệu quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2016-42509 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
nông sản Việt Nam  (VN) 
Khu công nghiệp Phú Mỹ I, thị trấn Phú 
Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 29: Dầu và mỡ có thể ăn được, bơ thực vật, dầu thực vật có thể ăn được, chất bổ 

sung cho thực phẩm có chứa chất chiết xuất từ thực vật, prôtein có thể ăn được. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu hàng nông sản tươi và đã chế biến; mua bán thực 
phẩm; mua bán hạt có dầu, các sản phẩm phụ từ quá trình chế biến nông sản và dầu thực 
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vật, dầu có thể ăn được, mỡ có thể ăn được, bơ thực vật, dầu thực vật có thể ăn được, chất 
bổ sung cho thực phẩm có chứa chất chiết xuất từ thực vật, prôtein có thể ăn được. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ chế biến hạt có dầu thành dầu thực vật và thực phẩm giàu protein, dịch 
vụ xay bột mỳ, chế biến bột mì, chế biến dầu ăn, chế biến thức ăn cho súc vật, bảo quản 
thực phẩm và đồ uống (cho người khác). 

 

 
(210) 4-2016-42520 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH chè Shan Trúc 
Thanh   (VN) 
Tổ 1, phường Tân Phong, thành phố Lai 
Châu, tỉnh Lai Châu  

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; trà đã động lạnh. 

 

 
(210) 4-2016-42522 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.13; A26.11.12; A18.5.7 (540) 

  

(731) Vương Việt Lân  (VN) 
Số 35 ngõ 163 An Dương Vương, 
phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh bao; bánh bao nhỏ; bánh ngọt; bánh mỳ; bột nhào để làm bánh; bột để 

làm bánh ngọt. 
 

Nhóm 35: Mua bán bánh bao; quảng cáo bánh bao; mua bán bột nhào để làm bánh; quảng 
cáo bột nhào để làm bánh; xuất nhập khẩu bánh bao; quảng cáo bánh mì. 

 

(210) 4-2016-42523 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.7.1; A11.3.3; A5.1.16; A5.11.23; 

A26.4.24 
(540) 

  

(731) Phạm Hữu Thanh  (VN) 
Số 312 Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)  Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh ngọt; đồ uống sôcôla 

có sữa; hương liệu cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, quảng cáo cà phê; xuất nhập khẩu cà phê; mua bán đồ uống 
trên cơ sở cà phê; quảng cáo đồ uống trên cơ sở cà phê; mua bán bánh ngọt. 
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Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ du lịch; 
dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2016-42524 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Mai Văn Quế  (VN) 
Phòng 209, toà CT5, khu đô thị Xa La, 
xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị phân tích dùng cho mục đích y tế; thiết bị và 
dụng cụ nha khoa; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị laze cho mục đích y tế; thiết bị vật lý 
trị liệu. 

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị và dụng cụ y tế; quảng cáo thiết bị và dụng cụ y tế; xuất nhập 
khẩu thiết bị và dụng cụ y tế; mua bán thiết bị phân tích dùng cho mục đích y tế; mua bán 
thiết bị và dụng cụ nha khoa; xuất nhập khẩu thiết bị xoa bóp thẩm mỹ. 

 

 
(210) 4-2016-42525 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.2.7; A26.4.24; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Dương Gia  (VN) 
Số 75, tổ 68, phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo giả da; quần áo da; áo váy; trang phục dệt kim; quần áo ngủ. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo; quảng cáo quần áo; xuất nhập khẩu quần áo; mua bán quần 
áo giả da; xuất nhập khẩu quần áo giả da; quảng cáo quần áo giả da. 

 

 
(210) 4-2016-42526 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

 

(731) Nguyên Tiến Thịnh  (VN) 
Số 111 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; vật liệu giả da; bộ đồ du lịch [đồ 
da]; da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm. 
 

Nhóm 25: Quần áo; áo váy; đồ đi ở chân; trang phục dệt kim; dép; giày. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo; mua bán dép; mua bán giày; mua bán vật liệu giả da; mua 
bán đồ đi ở chân; mua bán trang phục dệt kim. 
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(210) 4-2016-42527 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
phát triển Leto  (VN) 
N.V 5.2 khu chức năng đô thị Tây Mỗ, 
phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Đồng hồ ghi giờ [thiết bị ghi thời gian]; đồng hồ cát; đồng hồ đo.  
 

Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; vỏ đồng hồ; đồng hồ chủ (đồng hồ lớn); đồng hồ; dụng cụ đo 
thời gian; đồng hồ báo thức. 

 
Nhóm 35: Mua bán đồng hồ; xuất nhập khẩu đồng hồ; quảng cáo đồng hồ.  

 

 
(210) 4-2016-42528 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 25.1.25; 26.4.9; A25.7.3; 25.5.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
phát triển Leto  (VN) 
N.V 5.2 khu chức năng đô thị Tây Mỗ, 
phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Đồng hồ ghi giờ [thiết bị ghi thời gian]; đồng hồ cát; đồng hồ đo.  
 

Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; vỏ đồng hồ; đồng hồ chủ (đồng hồ lớn); đồng hồ; dụng cụ đo 
thời gian; đồng hồ báo thức. 

 
Nhóm 35: Mua bán đồng hồ; xuất nhập khẩu đồng hồ; quảng cáo đồng hồ.  

 

 
(210) 4-2016-42529 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A1.1.10; A1.1.2; A1.1.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
Stem Hoa Kỳ   (VN) 
Số 8, phố Tràng Thi, phường Hàng 
Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; thiết bị giám sát trẻ nhỏ; máy thu thanh 

và thu hình; máy tính; phim hoạt hình; thiết bị và dụng cụ hoá học. 
 

Nhóm 16: Sách; truyện tranh; dụng cụ vẽ; sổ tay hướng dẫn; tạp chí [định kỳ]; văn phòng 
phẩm.  
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Nhóm 41: Học viện [giáo dục]; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; xuất bản sách; 
dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; khóa đào tạo từ xa; giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2016-42531 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 11.3.18; 5.9.24; A11.1.2 
(591) Đen, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

tím, đỏ, cam, vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Hồ Quỳnh Hương  (VN) 
212/80 Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng kinh doanh: cà phê, thức ăn nhanh, thực phẩm chay.  

 

 
(210) 4-2016-42540 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.3.23 
(591) Đỏ, đỏ bã trầu, xanh nõn chuối, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nội thất 
Networks Việt Nam   (VN) 
Khu trạm bơm, tổ dân phố Thắng Lợi, 
phường Dương Nội, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ bán thành phẩm: sàn gỗ.  

 

 
(210) 4-2016-42541 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH 1Carophi Việt 
Nam   (VN) 
Đội 5, thôn Bình Trù, xã Dương Quang, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị lọc nước; điều hòa; thiết bị vệ sinh; nồi cơm điện; tủ 

lạnh. 

 
Nhóm 35: Mua bán máy lọc nước; mua bán thiết bị lọc nước; quảng cáo máy lọc nước; 
quảng cáo thiết bị lọc nước; xuất nhập khẩu máy lọc nước; xuất nhập khẩu thiết bị lọc 
nước. 
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(210) 4-2016-42542 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) A26.11.9 

(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất lắp 
ráp Tuấn Nghĩa  (VN) 
Số 18 Trần Quang Diệu, phường ¤ Chợ 

Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Tấm nhôm nhựa hỗn hợp (nhựa là thành phần chính).  
 

 
(210) 4-2016-42543 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, đen, 

trắng 

(731) Công ty cổ phần sức khỏe 
cộng đồng Hồng Đức  (VN) 
Số 10, ngách 14, ngõ 293 đường Tam 

Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, dược liệu, chất hóa dược; mua bán thực phẩm chức năng; 

mua bán mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, chất làm bóng và chế phẩm vệ sinh; mua bán 

phân bón, sản phẩm vi sinh để cải tạo đất, chế phẩm vi khuẩn tự nhiên để xử lý nước bằng 

phương pháp sinh học; mua bán thịt, thủy sản, rau quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản 

phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.  
 

 
(210) 4-2016-42546 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(731) Phạm Thị Thơm   (VN) 
Số 69, tổ 18, khu 2, phường Hà Khẩu, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc lào, thuốc lá, tẩu thuốc lá, vật dụng thông điếu [dùng cho điếu 

cày], hộp đựng thuốc lào. 
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(210) 4-2016-42547 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.5.19; A5.5.22 
(591) Tím, xanh lá cây, xanh dương, trắng, 

xám đen 
(731) Vi Thị Thảo  (VN) 

Thôn Tùng Cầu, xã Vô Ngại, huyện Bình 
Liêu, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu sim; rượu gạo, rượu táo; đồ uống có cồn [trừ bia]; chiết xuất trái cây [có 

cồn]; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia. 
 

 
(210) 4-2016-42548 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.13.1 
(591) Tím, đen 
(731) Hộ kinh doanh Phạm Thanh 

Hoa   (VN) 
Số 02, Đào Phúc Lộc, phường Hòa Lạc, 
thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm móng tay, móng chân; dịch vụ làm tóc; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; 

dịch vụ massage (mát-xa) chăm sóc da mặt. 
 

 
(210) 4-2016-42549 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 6.1.2; 26.1.1; 26.1.10; 25.1.6 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại Lâm Hữu Phát  
(VN) 
Đội 1, xóm Trại, thôn Yên Lỗ, xã Cẩm 
Yên, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh quy, thạch hoa quả (dạng bánh kẹo). 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vôtca, rượu uýt ki, rượu vang, rượu nho; chiết 
xuất trái cây (có cồn). 
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(210) 4-2016-42560 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 24.15.21; A1.1.10; A1.1.2; A24.15.11 

(591) Vàng cam, xám 

(731) Công ty TNHH sự kiện truyền 
thông quảng cáo Hoàn Vũ  
(VN) 
730/1/4/6 Hương Lộ 2, khu phố 4, 

phường Bình Trị Đông A, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại; quảng cáo truyền thông.  
 

 
(210) 4-2016-42561 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(731) Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình 
Phước  (VN) 
Quốc Lộ 14, ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện đa khoa.  
 

 
(210) 4-2016-42562 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Quốc Phong  (VN) 
Xóm 7B, thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán muối ô mai, trái cây sấy dẻo, trái cây sấy khô, hạt dẻ cười hạt 

hướng dương, hạt đỗ tương, hạt bí, hoa quả tươi, hải sản tươi sống, thịt gia súc, gia cầm đã 

qua chế biến, rau củ quả tươi các loại.  
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(210) 4-2016-42563 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(300) 2016 - 076116 14.07.2016 JP 

(731) TAKA-Q CO., LTD.   (JP) 
9-7, Itabashi 3-chome, Itabashi-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang trí cá nhân [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; vòng đeo chìa khoá [đồ nữ 

trang rẻ tiền]; đồng hồ và đồng hồ đeo tay; kim loại quý; đá quý và giả/bán đá quý, dạng 
thô hoặc bán thành phẩm; hộp đựng đồ trang sức; đồ trang trí giày bằng kim loại quý.  

 
Nhóm 18: Túi; túi/ví nhỏ; ô kèm phụ kiện, khung/gọng túi xách tay; khung gọng ví cầm 
tay; móng ngựa; thùng đóng hàng công nghiệp bằng da; ví đựng đồ trang điểm [rỗng]; da 
thuộc và bộ da lông thú, dạng thô hoặc bán thành phẩm.  

 
Nhóm 25: Quần áo; nịt bít tất; dây nịt để kéo/giữ tất ngắn cổ; dây đeo quần; dải thắt lưng 
[trang phục]; thắt lưng dùng cho trang phục; đồ đi chân, không phải đồ đi chân chuyên 
dùng cho thể thao; trang phục dùng trong các lễ hội hoá trang; trang phục dùng cho thể 
thao; đồ đi chân thể thao chuyên dụng.  

 

 
(210) 4-2016-42564 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.3; A26.4.18 
(731) AEOLUS TYRE CO., LTD   (CN) 

No.48 Jiaodong South Road Jiaozuo 
Henan, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp cho bánh xe cộ; lốp ô tô; săm cho bánh xe bơm hơi; bánh/lốp xe bơm hơi; 

ta lông lốp xe; chốt chống trượt cho lốp.  
 

 
(210) 4-2016-42566 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) AMAZING GROUP CORPORATION  

(US) 
2055 Westheimer Road, Suite 240, 
Houston, Texas 77098 US  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất dính để cố định lông mi giả; lông mi giả; miếng bông dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; bút kẻ mắt; gel kẻ lông mày; sữa rửa mặt (không chứa thuốc); gel để tẩy keo 
dán lông mi giả; bộ mỹ phẩm bao gồm cọ nùi bông để tạo lớp lót cho lông mi; kem lót 
trang điểm; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); khăn giấy ướt có tẩm chất làm sạch da 
(mỹ phẩm). 
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Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, cụ thể là chăm sóc sắc đẹp 
cho cơ thể; dịch salon (cửa hàng) làm đẹp, cụ thể là dịch vụ nối mi giả. 

 

 
(210) 4-2016-42567 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tiền Ký (VN)  
(VN) 
7/R Lê Đại Hành, phường 1, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 29: Nem thịt; chả lụa thịt; chả thủ thịt; thịt gà rút xương.  
 

Nhóm 35: Mua bán nem thịt; chả lụa thịt; chả thủ thịt; thịt gà rút xương.  
 

 
(210) 4-2016-42568 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

 

(731) Bùi Quốc Châu  (VN) 
16 Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ xoa bóp dùng trong ngành y; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị rung 

xoa bóp; thiết bị và dụng cụ thú y; thiết bị vật lý trị liệu. 
 

Nhóm 41: Trường đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ 
[huấn luyện thể hình và sức khoẻ]; cung cấp phòng có dụng cụ để tập thể dục; xuất bản 
sách; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục. 

 
Nhóm 44: Xoa bóp; dịch vụ y học không tập quán (y học thay thế); dịch vụ thẩm mỹ viện; 
dịch vụ khám chữa bệnh cho người; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ 
tắm hơi. 

 

 
(210) 4-2016-42572 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 4.3.3; 4.3.7 
(731) YOMEISHU SEIZO CO., LTD.   (JP) 

16-25 Nanpeidai-cho, Shibuya-ku 
Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế và thú y; thực phẩm 

cho trẻ em; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán; vật liệu để băng bó; 
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chất tẩy uế (dùng cho mục đích y tế); đồ uống y tế dưới dạng dung dịch thuốc bổ có 
hương vị; đồ uống có cồn (dùng cho mục đích y tế); thuốc bổ y tế; chất bổ sung dinh 
dưỡng; dược phẩm; chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế) và chế phẩm thú y. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), rượu có hương vị [đồ uống chứa cồn]; đồ uống chứa 
chất bổ có hương vị [có cồn]; đồ uống có cồn chứa chiết xuất thảo dược. 

 

 
(210) 4-2016-42580 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần vàng bạc đá 

quý Bến Thành  (VN) 
312 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 02: Lớp vàng mạ; lớp thếp vàng; sơn mài.  
 

Nhóm 06: Hợp kim để hàn vàng; hợp kim để hàn bạc; hợp kim để hàn. 
 

Nhóm 14: Vàng; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; bạc; bạc thô hoặc dát mỏng; bạc kéo 
thành sợi (sợi dây bạc); đá quý; đá bán quý; kim cương; hạt huyền thô hoặc bán thành 
phẩm; spinel (đá quí); olivin (đá quý); peridot (đá quý); đá mã não; ngọc trai; hạt ngọc 
trai giả làm từ hổ phách (hổ phách nén); ngọc trai (đã được mài tròn (đồ trang sức, đồ 
châu báu)); kim loại quý; hợp kim của kim loại quý; palađi (kim loại quý); ruteni (kim 
loại quý); iriđi (kim loại quý); rhodium (kim loại quý); osimi (kim loại quý); plantin 
(bạch kim); thỏi kim loại quý; kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; huy hiệu bằng 
kim loại quý; hộp bằng kim loại quý; tượng bán thân bằng kim loại quý; tác phẩm nghệ 
thuật bằng kim loại quý; dây bằng kim loại quý (đồ trang sức, đồ kim hoàn); đồ trang sức; 
đồ trang sức từ đá quý nhân tạo; đồ trang sức bằng hổ phách màu vàng; đồ trang sức bằng 
ngà voi; chuỗi hạt (đồ trang sức, đồ kim hoàn); hạt dùng làm đồ trang sức; vòng đeo tay 
(đồ trang sức, đồ kim hoàn); trâm gài đầu (đồ trang sức, đồ kim hoàn); dây chuyền (đồ 
trang sức, đồ kim hoàn); mặt dây chuyền có thể lồng ảnh (đồ trang sức, đồ kim hoàn); 
nhẫn (đồ trang sức, đồ kim hoàn); hoa tai; móc/móc gài dùng cho đồ trang sức; bùa hộ 
mạng (đồ trang sức, đồ kim hoàn; hộp đựng đồ trang sức; đồ nữ trang rẻ tiền (đồ trang 
sức, đồ kim hoàn); đồ trang sức có tráng men (đồ kim hoàn); kẹp cài caravat; đồng xu lưu 
niệm; khuy măng sét; huy chương; cái ghim (đồ trang sức, đồ kim hoàn); đồng hồ; dụng 
cụ bấm giờ; đồ trang trí (đồ trang sức, đồ kim hoàn); đồ trang trí bằng hạt huyền. 

 
Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý, đá bán quý, cẩm thạch, hột xoàn, ngọc trai, bạch 
kim, đồ kim hoàn, kim loại và quặng kim loại, đồ trang sức (như chuỗi hạt trang sức, 
đồng hồ, vòng tay, lắc tay), phụ kiện cho đồ trang sức (cụ thể là móc cài, ghim cài, dây 
bằng kim loại), các sản phẩm làm từ da và giả da, cụ thể là: ba lô, vali, cặp da, túi xách 
tay, ô che nắng, ví đựng tiền, ví đựng danh thiếp, đồ trang trí bằng da thuộc cho đồ đạc 
trong nhà, bộ da lông thú, quần áo, đồng phục, quần áo lót, váy, cà vát, khăn quàng cổ, 
găng tay, giày, dép, tất, mũ nón, trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang; đại lý phân 
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phối: vàng, bạc, đá quý, đá bán quý, cẩm thạch, hột xoàn, ngọc trai, bạch kim, đồ kim 
hoàn, kim loại và quặng kim loại, đồ trang sức (như chuỗi hạt trang sức, đồng hồ, vòng 
tay, lắc tay) phụ kiện cho đồ trang sức (cụ thể là móc cài, ghim cài, dây bằng kim loại), 
các sản phẩm làm từ da và giả da, cụ thể là: ba lô, vali, cặp da, túi xách tay, ô che nắng, ví 
đựng tiền, ví đựng danh thiếp, đồ trang trí bằng da thuộc cho đồ đạc trong nhà, bộ da lông 
thú, quần áo, đồng phục, quần áo lót, váy, cà vát, khăn quàng cổ, găng tay, giày, dép, tất, 
mũ nón, trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang; kinh doanh chuỗi cửa hàng: vàng, 
bạc, đá quý, đá bán quý, cẩm thạch, hột xoàn, ngọc trai, bạch kim, đồ kim hoàn, kim loại 
và quặng kim loại, đồ trang sức (như chuỗi hạt trang sức, đồng hồ, vòng tay, lắc tay) phụ 
kiện cho đồ trang sức (cụ thể là móc cài, ghim cài, dây bằng kim loại), các sản phẩm làm 
từ da và giả da, cụ thể là: ba lô, vali, cặp đd, túi xách tay, ô che nắng, ví đựng tiền, ví đựng 
danh thiếp, đồ trang trí bằng da thuộc cho đồ đạc trong nhà, bộ da lông thú, quần áo, đồng 
phục, quần áo lót, váy, cà vát, khăn quàng cổ, găng tay, giày, dép, tất, mũ nón, trang phục 
dùng trong các lễ hội hóa trang; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa: vàng, bạc, đá quý, đá 
bán quý, cẩm thạch, hột xoàn, ngọc trai, bạch kim, đồ kim hoàn, kim loại và quặng kim 
loại, đồ trang sức (như chuỗi hạt trang sức, đồng hồ, vòng tay, lắc tay); dịch vụ sàn thương 
mại điện tử là dịch vụ đăng tin mua bán các sản phẩm/dịch vụ gồm: vàng, bạc, đá quý, đá 
bán quý, cẩm thạch, hột xoàn, ngọc trai, bạch kim, đồ kim hoàn, kim loại và quặng kim 
loại, đồ trang sức (như chuỗi hạt trang sức, đồng hồ, vòng tay, lắc tay); dịch vụ giới thiệu 
sản phẩm trên các phương tiện truyền thông với mục đích bán lẻ hoặc quảng cáo; dịch vụ 
quảng cáo trên internet; trưng bày, triển lãm để giới thiệu sản phẩm (để bán hàng). 
Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ; định giá đồ cổ; định giá đồ trang sức quý; ký gửi các đồ vật 
quý giá; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); môi giới bất động sản; cho thuê bất động 
sản; môi giới chứng khoán và trái phiếu; tư vấn tài chính. 
Nhóm 40: Gia công chế tác vàng; gia công chế tác bạc; gia công chế tác đá quý; gia công 
chế tác đồ trang sức; gia công chế tác đồ kim hoàn; mạ kim loại. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế: đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý, đồ kim hoàn; dịch vụ 
thiết kế công nghiệp; dịch vụ thiết kế đồ họa nghệ thuật; dịch vụ thiết kế trang trí nội thất; 
dịch vụ thiết kế quần áo; dịch vụ thiết kế bao bì. 

 

 
(210) 4-2016-42581 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty TNHH xây dựng - 

trang trí nội thất Hoàng 
Thảo  (VN) 
15 Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc: bàn; ghế; giường; tủ; giá kệ. 

 
Nhóm 35: Mua bán: hàng trang trí nội thất (giường, tủ, bàn, ghé, đèn, salon gỗ, salo nệm, 
kệ, vách ngăn, thảm cỏ nhân tạo, thảm, vải sợi lát sàn nhà, tấm phủ sàn, bức trướng treo 
tường (không bằng sợi dệt), giấy dán tường), thiết bị vệ sinh (bồn tắm, bồn rửa mặt 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
1124 

(lavabo), bàn cầu, bồn rửa, vòi hoa sen, van nước), vật liệu xây dựng (gỗ, xi măng, thép, 
cát, đá) gạch, đá hoa cẩm thạch, ngói cong, tấm panen xây dựng bằng kim loại, kính xây 
dựng, lưới thép, dây thép gai, vật liệu xây dựng bằng kim loại và phi kim loại, tấm kim 
loại dùng cho xây dựng, dây buộc bằng kim loại, vật liệu gia cố bằng kim loại), thiết bị 
chiếu sáng. 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết lập các bản vẽ xây dựng; nghiên cứu dự án kỹ 
thuật; thiết kế đồ họa nghệ thuật. 

 

 
(210) 4-2016-42582 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Đỉnh Vàng  (VN) 
52 đường số 20, phường 5, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ đại lý tàu biển; dịch vụ đại lý vận tải đường biển; giao 

nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; chuyển phát 
nhanh. 

 

 
(210) 4-2016-42583 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 7.1.6; 26.4.2; A26.4.24; 26.13.25 
(591) Đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) CÔNG TY TNHH THE EASTERN 
EMPIRE NYHC  (VN) 
104 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán bar. 

 

 
(210) 4-2016-42584 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.4.24 
(591) Đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) CÔNG TY TNHH THE EASTERN 
EMPIRE NYHC   (VN) 
104 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày, dép, mũ (nón).  
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(210) 4-2016-42585 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 25.3.1; 26.5.1; A26.11.8 
(591) Xanh đen, trắng 

(540) 

  

(731) CÔNG TY TNHH THE EASTERN 
EMPIRE NYHC   (VN) 
104 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ thể dục, thể thao, nước hoa, mỹ phẩm, dụng cụ y tế, bán 

buôn thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ dưỡng, bán buôn lương thực, hàng thủy hải sản, 
thực phẩm chế biến.  

 

 
(210) 4-2016-42586 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thiên Quang  
(VN) 
183/47 đường số 10, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ dùng gia đình: thiết bị làm tóc, phụ kiện điện thoại, quần áo, giày 

dép, giường, tủ, bàn, ghế, bếp điện từ, bộ đồ dùng nhà bếp, thiết bị điện, máy đánh trứng, 
máy bắt muỗi, máy xay sinh tố, máy cạo râu, bộ dụng cụ sửa ô tô xe máy. 

 

 
(210) 4-2016-42587 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thiên Quang  
(VN) 
183/47 đường số 10, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ dùng gia đình: thiết bị làm tóc, phụ kiện điện thoại, quần áo, giày 

dép, giường, tủ, bàn, ghế, bếp điện từ, bộ đồ dùng nhà bếp, thiết bị điện, máy đánh trứng, 
máy bắt muỗi, máy xay sinh tố, máy cạo râu, bộ dụng cụ sửa ô tô xe máy. 

 

 
(210) 4-2016-42588 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 4.3.3 
(591) Vàng đồng, đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Tân 
Kiến Nhuận  (VN) 
238/51 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 19: Gạch. 
 

 
(210) 4-2016-42600 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Vũ Quang Dũng   (VN) 
Số 34, ngõ 256 Bạch Đằng, phường 

Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-42601 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.5.1; 26.4.2 

(591) Trắng, xanh dương, đỏ 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Mỹ 
Hưng   (VN) 
113 ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội 

Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 04: Xăng dầu. 

 

Nhóm 35: Mua bán xăng dầu. 
 

 
(210) 4-2016-42604 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 
Linh   (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2016-42605 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Đồng Xanh  

(VN) 
Lô G3-1 + G4 + MB1-4, khu công 
nghiệp Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc, xã Đức 
Hoà Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 

vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.  
 

 
(210) 4-2016-42606 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Đồng Xanh  

(VN) 
Lô G3-1 + G4 + MB1-4, khu công 
nghiệp Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc, xã Đức 
Hoà Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 

vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.  
 

 
(210) 4-2016-42620 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562, 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (nước uống); nước giải khát trái cây; đồ 

uống không có cồn; bia.  
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(210) 4-2016-42621 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại CG Việt Nam  (VN) 
Số 9, ngách 100, ngõ 164, đường Vương 
Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch, khử khuẩn, sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-42622 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại CG Việt Nam   (VN) 
Số 9, ngách 100, ngõ 164, đường Vương 
Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch, khử khuẩn, sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-42623 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại CG Việt Nam   (VN) 
Số 9, ngách 100, ngõ 164, đường Vương 
Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch, khử khuẩn, sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-42624 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại CG Việt Nam   (VN) 
Số 9, ngách 100, ngõ 164, đường Vương 
Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch, khử khuẩn, sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2016-42625 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc; ca cao; bánh; kẹo; cà phê; chè (trà). 

 

 
(210) 4-2016-42626 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn và dịch vụ Thiện Minh  
(VN) 
Số nhà 130C, ngõ 130 Thái Thịnh, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch, khử khuẩn, sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-42628 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn và dịch vụ Thiện Minh  
(VN) 
Số nhà 130C, ngõ 130 Thái Thịnh, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch, khử khuẩn, sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-42629 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn và dịch vụ Thiện Minh  
(VN) 
Số nhà 130C, ngõ 130 Thái Thịnh, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch, khử khuẩn, sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2016-42640 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần Đồng Xanh  

(VN) 
Lô G3-1 + G4 + MB1-4, khu công 
nghiệp Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc, xã Đức 
Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 
vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.   
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(210) 4-2016-42641 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Đồng Xanh  

(VN) 
Lô G3-1 + G4 + MB1-4, khu công 
nghiệp Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc, xã Đức 
Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 

vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.   
 

 
(210) 4-2016-42642 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Đồng Xanh  

(VN) 
Lô G3-1 + G4 + MB1-4, khu công 
nghiệp Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc, xã Đức 
Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 

vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.   
 

 
(210) 4-2016-42643 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Đồng Xanh  

(VN) 
Lô G3-1 + G4 + MB1-4, khu công 
nghiệp Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc, xã Đức 
Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 

vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
1132 

(210) 4-2016-42644 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Đồng Xanh  

(VN) 
Lô G3-1 + G4 + MB1-4, khu công 
nghiệp Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc, xã Đức 
Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 

vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.   
 

 
(210) 4-2016-42645 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Đồng Xanh  

(VN) 
Lô G3-1 + G4 + MB1-4, khu công 
nghiệp Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc, xã Đức 
Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 

vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.   
 

 
(210) 4-2016-42646 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.5.1; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Mỹ 

Hưng   (VN) 
113 ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội 
Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 04: Xăng dầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán xăng dầu.  
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(210) 4-2016-42647 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn và dịch vụ Thiện Minh  
(VN) 
Số nhà 130C, ngõ 130 Thái Thịnh, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch, khử khuẩn, sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-42648 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn và dịch vụ Thiện Minh  
(VN) 
Số nhà 130C, ngõ 130 Thái Thịnh, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch, khử khuẩn, sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2016-42649 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn và dịch vụ Thiện Minh  
(VN) 
Số nhà 130C, ngõ 130 Thái Thịnh, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch, khử khuẩn, sát trùng dùng cho 

mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-42660 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) A15.9.10 

(731) SHENZHEN YOUZHISIMO 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

Rm 201, Block A, No.1 Qianwan 1 st 

Rd, Qianhai Shenzhen HK Cooperation 

Zone, Shenzhen, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)  Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; pin điện; gậy tự chụp ảnh [giá đỡ camera một 

chân cầm tay]; dây điện; thiết bị sạc cho pin điện; vỏ hộp loa. 
 

 
(210) 4-2016-42661 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
sạch Tâm An  (VN) 
Số 41, lô 9, phố Đền Lừ 1, phường 

Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-42662 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) A26.11.8 

(731) Trần Hữu Lâm   (VN) 
Thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên, huyện 

Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ (nón); miếng đệm lót giày; tất; thắt lưng trang phục.  
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(210) 4-2016-42663 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.1.6; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH PT Phương Anh  
(VN) 
Số 3D1, ngách 293/8, ngõ 319, đường 

Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xúc; máy ủi, máy móc, phụ tùng máy xúc, máy ủi.  

 

Nhóm 12: « tô và phụ tùng ô tô; xe máy và phụ tùng xe máy; động cơ của ô tô; động cơ 

của xe máy, xe đạp và phụ tùng xe đạp. 
 

 
(210) 4-2016-42667 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) A5.3.14; A5.5.20; A5.5.21; A3.13.4; 

2.1.1; 2.5.2; 10.5.19; 19.3.1 

(591) Xanh lá cây, nâu, hồng, đỏ, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
dược phẩm Việt Mỹ   (VN) 
Số nhà 2, ngõ 59, phố Láng Hạ, phường 

Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 

dưỡng dùng cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-42668 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
dược phẩm Việt Mỹ  (VN) 
Số nhà 2, ngõ 59, phố Láng Hạ, phường 

Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 

dưỡng dùng cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-42669 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
dược phẩm Việt Mỹ  (VN) 
Số nhà 2, ngõ 59, phố Láng Hạ, phường 

Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 

dưỡng dùng cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-42680 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) A2.3.23; 2.3.30; 3.7.17; A1.1.9 

(591) Hồng, trắng, xanh dương đậm, đen, đỏ, 

xanh dương nhạt 

(731) Công ty cổ phần Diana 
Unicharm   (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 

Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ; tã giấy cho trẻ em; tã giấy cho người lớn. 
 

 
(210) 4-2016-42681 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) A2.3.23; 2.3.30; 3.7.17; A5.5.20 

(591) Hồng, trắng, xanh dương, đen, tím 

(731) Công ty cổ phần Diana 
Unicharm   (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 

Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ; tã giấy cho trẻ em; tã giấy cho người lớn. 
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(210) 4-2016-42682 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A2.3.23; 2.3.30; 3.7.17; A5.5.20 
(591) Hồng, trắng, xanh dương, đen, tím, vàng 
(731) Công ty cổ phần Diana 

Unicharm   (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ; tã giấy cho trẻ em; tã giấy cho người lớn. 

 

 
(210) 4-2016-42683 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang  (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt nấm mốc; thuốc trừ dịch cho thực 

vật; thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại.  
 

 
(210) 4-2016-42684 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 7.3.11; 24.15.21; 24.15.2; 7.1.24 
(591) Vàng kim 
(731) Công ty TNHH đầu tư - xây 

dựng và thương mại Thuận 
Tài Tài  (VN) 
922 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho 

thuê bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; thu tiền thuê nhà, bất động sản. 
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(210) 4-2016-42685 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Vũ Quang Dũng  (VN) 

Số 34, ngõ 256 Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-42686 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Vũ Quang Dũng   (VN) 

Số 34, ngõ 256 Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2016-42687 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.7.6; 3.7.17; 26.1.5; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần Brita Việt 

Nam  (VN) 
Số 30/15/4, phố Phương Mai, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)  Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; dầu gội đầu; tinh dầu (thuộc 
nhóm này); chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục 
đích y tế. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; vật liệu băng bó (dùng trong y tế); viên 
ngậm làm thơm miệng; khăn vệ sinh; thuốc thú y.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; vật liệu để khâu vết thương; bao cao su; bình sữa cho 
trẻ em; răng giả; chân tay giả.  

 
Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu); mứt ướt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở trái cây; rau đã được bảo quản; thực phẩm làm từ cá.  
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Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; chè (trà); cà phê; bánh kẹo; mật ong; đồ gia vị.  
 
Nhóm 32: Bia; đồ uống (không chứa cồn); nước uống có ga; nước ép trái cây; tinh dầu để 
sản xuất đồ uống. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ 
phẩm, thực phẩm, đồ uống, trang thiết bị y tế, hoá chất, chất tẩy rửa, thuốc thú y, thuốc 
bảo vệ thực vật. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; trợ giúp về thú y; thẩm 
mỹ viện; cho thuê thiết bị y tế; trồng cây dược liệu. 

 

 
(210) 4-2016-42688 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Lê Bích Phượng  (VN) 

Số 86, ngách 46/58, ngõ 46, phố Hào 
Nam, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh siêu thị thực phẩm như: thịt, cá, gia cầm đã qua chế biến, được bảo 

quản đông lạnh, rau củ quả đã qua chế biến được bảo quản đông lạnh, cà phê, ca cao, chè, 
gạo, bột sắn, miến mỳ, chế phẩm làm từ ngũ cốc, đường, mật ong, nước xốt, gia vị, nước 
mắm, tinh dầu cho thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống có cồn và không cồn, nước ép hoa quả, 
sữa chua, bánh mỳ, bánh ngọt; kinh doanh siêu thị đồ gia dụng như: xoong nồi, bát đĩa, 
chảo, cốc chén, dụng cụ nhà bếp, đồ chứa đựng như chai, lọ. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-42689 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Lê Bích Phượng   (VN) 

Số 86, ngách 46/58, ngõ 46, phố Hào 
Nam, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm như thịt, cá, gia cầm đã qua chế biến, được bảo quản đông 

lạnh, rau củ quả đã qua chế biến được bảo quản đông lạnh, cà phê, ca cao, chè, gạo, bột 
sắn, miến mỳ, chế phẩm làm từ ngũ cốc, đường, mật ong, nước xốt, gia vị, nước mắm, 
tinh dầu cho thực phẩm, tinh bột nghệ. 
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(210) 4-2016-42700 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Cam, đỏ, xanh cốm, vàng 
(731) Công ty TNHH lương thực 

thực phẩm An Gia Phú   (VN) 
Tổ 4, ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện 
Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: gạo.  
 

 
(210) 4-2016-42701 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh nõn chuối, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Mega Việt Phát  

(VN) 
Phòng 405, trung tâm thương mại Thiên 
Sơn, 800 Nguyễn Văn Linh, phường Tân 
Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt tươi sống và thịt đã qua chế biến (heo, bò, gà).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thịt bò, thịt heo, thịt gà, nước xốt.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng tự phục vụ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2016-42702 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.8 
(591) Xám, tím 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Danh Mộc   (VN) 
202/10 Nguyễn Xí, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ: tủ; bàn; ghế; giường; kệ.   
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ: tủ, bàn, ghế, giường, kệ.  
 

 
(210) 4-2016-42703 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Tím 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Danh Mộc   (VN) 
202/10 Nguyễn Xí, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính.  
 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy vi tính; lập trình máy tính.  
 

 
(210) 4-2016-42705 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thương mại Hoàng Ngân  (VN) 
Số 6 ngõ 184/19 phố Hoa Bằng, tổ 12, 
phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bộ lọc nước uống.  

 

 
(210) 4-2016-42706 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thương mại Hoàng Ngân  (VN) 
Số 6 ngõ 184/19 phố Hoa Bằng, tổ 12, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bộ lọc nước uống.  

 

 
(210) 4-2016-42720 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Đỏ, xanh lá, trắng 

(540) 

  
(731) Lương Minh Thông  (VN) 

ấp 3, xã Tân Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh 
Tiền Giang 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), mật ong. 
 

 
(210) 4-2016-42722 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) CIPLA LIMITED  (IN) 

Cipla House, Peninsula Business Park, 
Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, 
Mumbai-400013, Maharashtra, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)  Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 

phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực, 
phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để 
băng bó; vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất 
diệt nấm, diệt cỏ.   

 

 
(210) 4-2016-42723 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.1.1; 25.1.9; A25.1.10; 25.3.1 
(591) Đen, vàng đồng, nâu đỏ đậm, vàng nhạt 
(731) Công ty cổ phần Dược liệu TH  

(VN) 
Tầng 8, số 9 Đào Duy Anh, phường 
Phường Liên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 
 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)  Nhóm 05: Thảo dược; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; dược phẩm; 
chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm chức năng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; chế phẩm của ngũ cốc; chè (trà); cà phê; đồ gia vị (thực phẩm); 
hương liệu cho thực phẩm. 

 

Nhóm 31: Thảo mộc tươi; cây trồng; hạt giống để trồng; trái cây tươi; rau tươi; hoa tự 
nhiên. 

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước ép rau quả; nước uống đóng chai; nước ngọt có ga, nước 
ngọt không ga; bia.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; dịch vụ mua bán: thảo dược, trà thảo 
dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, dược phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng, thực 
phẩm chức năng cho mục đích y tế, thảo mộc tươi, cây trồng, hạt giống để trồng, trái cây 
tươi, rau tươi, hoa tự nhiên, nước ép trái cây, nước ép rau quả, đồ uống không có cồn, 
nước uống đóng chai, nước uống có gaz, nước ngọt không ga; tổ chức triển lãm, hội chợ 
để bán hàng; tư vấn quản lý nhân sự; thông tin về thương mại.  
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(210) 4-2016-42727 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Dương  (VN) 
13 Trần Tấn, phường Tân Sơn Nhì, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống không chứa cồn); nước tinh khiết đóng chai (đồ uống).  
 

 
(210) 4-2016-42728 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 25.5.25 

(591) Vàng nhạt, đen, nâu 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
PHAMOSTIC  (VN) 
Số 02 Hoa Phượng, phường 2, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược thảo dùng bào chế thuốc; dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho 

mục đích y tế. 

 

Nhóm 29: Tỏi đã qua chế biến (có màu đen); đông trùng hạ thảo (dùng như thực phẩm 

thông thường, không dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2016-42729 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư Đông Nam  (VN) 
Khu phố 5, phường Long Thủy, thị xã 

Phước Long, tỉnh Bình Phước 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ, tin học; trung tâm đào tạo ngoại ngữ. 
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(210) 4-2016-42740 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Phan Bá Quảng  (VN) 
Số nhà 5, ngõ 14, ngách 14/8, đường 

Đông Ngạc, phường Đông Ngạc, quận 

Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm trang điểm; nước hoa; dầu gội đầu.  
 

 
(210) 4-2016-42741 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) CLEMENS KUECHLER  (DE) 

Eifelstrasse 18, 65812 Bad Soden, 

Germany 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Các sản phẩm thuốc lá (vật phẩm sang trọng), cụ thể là thuốc lá điếu và thuốc 

lá điếu có đầu lọc; vật dụng cho người hút thuốc; diêm.  
 

 
(210) 4-2016-42743 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) A1.1.10; A1.1.3; 26.1.1; 25.1.5 

(731) Hộ kinh doanh Trần Bá 
Phương  (VN) 
115/2G/42 Lò Siêu, phường 8, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 

Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách, vali, ví, cặp học sinh, ba lô.  
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu túi xách, vali, ví, cặp học sinh, ba lô, quần áo, 

giầy dép, mũ (nón), tất (vớ), thắt lưng (trang phục); quảng cáo.  
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(210) 4-2016-42747 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) ABBOTT MEDICAL OPTICS INC.  

(US) 

1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, 

California 92705, United States of 

America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm thuốc dùng cho mắt cụ thể là dung dịch bôi trơn (thuốc mỡ) và 

dung dịch chống khô mắt. 
 

 
(210) 4-2016-42748 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) ABBOTT MEDICAL OPTICS INC.  

(US) 

1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, 

California 92705, United States of 

America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 10: Thủy tinh thể nhân tạo (dùng trong phẫu thuật cấy ghép), các bộ phận và phụ 

kiện của sản phẩm này. 
 

 
(210) 4-2016-42749 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.4.1; 26.4.9; 26.4.8; A25.7.3 

(731) ABBOTT MEDICAL OPTICS INC.  

(US) 

1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, 

California 92705, United States of 

America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 10: Thủy tinh thể nhân tạo (dùng trong phẫu thuật cấy ghép), các bộ phận và phụ 

kiện của sản phẩm này.  
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(210) 4-2016-42761 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.3.2 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Việt Hưng Long  
(VN) 
Số 554 Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy gia công cửa nhôm; máy gia công cửa nhựa lõi thép; máy gia công phôi 

nhôm cầu cách nhiệt.  
 

 
(210) 4-2016-42762 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 26.5.1; 26.5.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật môi 

trường Cửu Long  (VN) 
133/2/8 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp: hóa chất bảo trì hệ thống lò hơi, hóa chất tẩy 
rửa cáu cặn trong hệ thống lò hơi và tháp giải nhiệt, hóa chất bảo trì trong hệ thống giải 
nhiệt hở, hóa chất bao trì cho hệ thống giải nhiệt kín. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt hệ thống xử lý nước cấp; lắp đặt công trình công cộng, dịch vụ 
tẩy rửa hệ thống lò hơi và thoát nhiệt.  

 

 
(210) 4-2016-42763 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.9; 26.4.4 
(591) Vàng, xanh ngọc, xám, trắng 
(731) Lê Quang Việt  (VN) 

Thôn Can Bi, xã Phú Xuân, huyện Bình 
Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)  Nhóm 07: Máy hàn dùng điện; thiết bị hàn điện; máy cắt, máy cắt kim loại bằng tia 
plasma; máy phát điện; máy công cụ. 
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(210) 4-2016-42764 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.15.15; 26.13.25; 26.7.25; 26.4.9 
(591) Xám, da cam đậm, da cam nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ An Lạc 

Giao  (VN) 
110/42B Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)  Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế website; dịch vụ thiết kế chương trình mã hóa (thiết kế phần 

mềm máy tính); dịch vụ thiết kế và phát triển phần cứng, phần mềm máy tính; dịch vụ 
thiết kế, vẽ, viết các chương trình biên dịch trang web trên mạng, dịch vụ thiết kế hệ 
thống máy tính, lập trình máy tính.  

 

 
(210) 4-2016-42766 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.5.1; 1.13.1 
(591) Xanh nước biển, xanh dương đậm, đỏ, da 

cam, trắng 
(731) Cở sở sản xuất, sửa chữa máy 

bơm nước Thái Oanh  (VN) 
Đội 5, thôn Quần Liêu, xã Nghĩa Sơn, 
huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm công nghiệp; máy bơm nước dùng điện; máy công nghiệp (máy hàn, 

máy cắt); bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, động cơ điện và động cơ. 
 

 
(210) 4-2016-42767 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt (Đông Dược Việt)  (VN) 
Đường số 5, khu công nghiệp Long Hậu 
- Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ 
Thừa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2016-42768 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt (Đông Dược Việt)  (VN) 
Đường số 5, khu công nghiệp Long Hậu 
- Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ 
Thừa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-42769 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt (Đông Dược Việt)  (VN) 
Đường số 5, khu công nghiệp Long Hậu 
- Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ 
Thừa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-42780 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.14; A5.11.5; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Vân 
Long Phát  (VN) 
558/57 đường Bình Quới, phường 28, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Vệ sinh công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-42781 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.9.1; 3.7.17; 1.15.15; 25.1.6; A26.4.24
(591) Trắng, đen, vàng, tím đậm, vàng đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thảo dược Hân 
Hân Hapyier  (VN) 
Số nhà 32, ngõ 12, phố Lương Khánh 
Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2016-42782 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.7.21; A26.11.8 
(591) Nâu đỏ, xanh lá cây, xám, trắng 

(540) 

 

(731) Lữ Văn Thật  (VN) 
A5/157 quốc lộ 50, ấp 1, xã Phong Phú, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu dừa nguyên chất; bơ dừa; dừa sấy khô; chất béo từ dừa.  

 

 
(210) 4-2016-42783 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh dương đậm, xanh ngọc, xám 

(540) 

  

(731) Lê Vũ Hải Anh  (VN) 
Tầng 5, 259A Nguyễn Văn Trỗi, phường 
10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng, sữa chữa, lắp đặt công trình dân dụng, công nghiệp.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế nội thất, ngoại thất; dịch vụ thiết kế kiến trúc.  
 

 
(210) 4-2016-42785 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A6.7.5; A24.15.7; 

24.15.21; 26.3.1 
(591) Xanh lá cây, da cam, xanh dương 
(731) Công ty TNHH dịch vụ bất 

động sản Trọng Tín  (VN) 
117-119 Lý Chính Thắng, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản, tư vấn tài chính, dịch vụ tài chính tiền tệ. 
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(210) 4-2016-42787 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A17.2.2; 26.3.23; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH Bảo Tín - Thanh 

Vân  (VN) 
Số 63 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, đá bán quý. 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức, vàng, bạc, đá quý, đá bán quý.  
 

 
(210) 4-2016-42788 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 6.1.2; 26.3.3; 26.3.23; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, nâu 
(731) Công ty TNHH du lịch và 

thương mại Authentik Việt 
Nam  (VN) 
Số 42/38, tổ 5, phố Tư Đình, phường 
Long Biên, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch, sắp xếp các chuyến du lịch.  

 
 

(210) 4-2016-42789 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A3.7.24; 4.3.20 
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển 
(731) Công ty cổ phần Phúc Thành 

Việt Nam  (VN) 
Số 4, ngõ 141 đường Trương Định, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối các sản phẩm: thiết bị điện và điện tử gia 

dụng, đồ chứa đựng và dụng cụ cho gia dụng, dụng cụ nhà bếp, bàn, ghế, giường, tủ, giá 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
1151 

kệ, tô, bát (chén), thìa (muỗng), muôi (vá), thau chậu, xoong, chảo, nồi, ấm đun nước, nồi 
cơm điện, nồi áp suất, bếp gas-bếp điện-bếp từ, lò vi sóng, lò nướng, vỉ nướng, lẩu điện, 
máy xay thịt, máy rửa chén, ấm nước, bình nước; máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ 
ướp rượu, máy lọc nước, máy nước nóng, máy rửa chén, máy sấy quần áo, máy lọc không 
khí, máy nước nóng lạnh, tủ mát - tủ giữ lạnh và thiết bị của chúng; dược phẩm, dược 
chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong 
y tế, thực phẩm chức năng, chế phẩm sinh học, chế phẩm vi sinh, chế phẩm vệ sinh thân 
thể, chất thơm, nước súc miệng, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước 
rửa chén. 

 

 
(210) 4-2016-42802 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Xanh lá cây, vàng cam, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ quốc tế THmart   (VN) 
Nhà bà Chu Thị Anh, xóm Hà Chua, xã 
Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành kinh doanh; xuất nhập khẩu; tổ chức các cuộc triển lãm 

với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ cho thuê các cửa hàng, gian hàng trong 
hội chợ triển lãm; dịch vụ đăng ký và đặt hàng mua quà tặng trực tuyến bằng máy vi tính; 
dịch vụ thương mại bán lẻ và phân phối, liên quan đến hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, điện 
máy, cụ thể: sim điện thoại, thẻ điện thoại, giấy, bìa các tông và hàng hóa từ các vật liệu 
đó, ấn phẩm, vật liệu đóng sách, tranh ảnh (chụp), văn phòng phẩm, chất kết dính cho 
mục đích văn phòng hoặc gia dụng, vật liệu của nghệ sĩ, cọ vẽ, máy đánh chữ và các dụng 
cụ văn phòng (trừ đồ đạc), tài liệu hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị), vật liệu nhựa để 
bao gói, lọc cà phê và trà bằng giấy, túi, túi nhỏ và tờ bao gói bằng giấy hoặc chất dẻo, tờ 
giấy (văn phòng phẩm), hộp tô màu (đồ dùng dùng trong trường học), đồ dùng cho trường 
học, ghim dập dùng trong văn phòng, đinh ấn để đính giấy vẽ vào bàn vẽ gọt (chuốt) bút 
chì, chất lỏng để xóa (đồ dùng văn phòng), đồ cắt giấy, bút chì, đồ đựng lõi chì, tẩy bằng 
cao su, bao thư, tập hồ sơ, vở trang rời, sách, tạp chí xuất bản định kỳ, niên giám, tờ rơi, 
sổ viết hoặc vẽ, catalô, lịch, tờ in thạch bản, bản chạm khắc, tranh vẽ, áp phích quảng cáo, 
bản đồ địa lý, báo chí, ống cuộn dùng cho ruy băng mực, máy bít kín (máy gắn xi niêm 
phong), tem bưu chính, thiệp chúc mừng, bưu thiếp, khăn (giấy) ăn, dụng cụ và đồ chứa 
dùng cho gia đình hoặc nhà bếp, thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh được sử 
dụng trong xây dựng), phích đựng chẩt lỏng, dụng cụ xoắn mở nút chai, mở chai, túi giữ 
nhiệt, bình đựng nước uống cho khách du lịch, thiết bị làm mát di động không dùng điện, 
thiết bị không dùng điện để hãm bình sữa, bát, rổ rá gia dụng, không phải bằng kim loại 
quý, trang phục, đồ đi chân, đồ đội đầu, áo thun ngắn tay, áo sơ mi, váy, áo chui đầu, áo 
lạnh tay ngắn, áo choàng, áo quần jean, quần tây, quần ngắn Bermuda, áo quần, áo polo 
áo khoác, áo vét tông, áo vét tông vải bông chéo, áo khoác có mũ, áo gilê, bộ áo liền 
quần, áo khoác thể thao, khăn quàng cổ, dải khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc thi, 
khăn choàng, bộ quần áo lót may liền, quần áo mặc ngoài, tất (vớ), tất (vớ) ngắn đến mắt 
cá chân, bít tất dài quần áo bó, áo ngủ của đàn ông, quần áo ngủ, áo khoác ngoài của phụ 
nữ (khi trang điểm), quần áo trẻ sơ sinh, quần áo lót cho trẻ sơ sinh, quần yếm, mũ cho trẻ 
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sơ sinh, quần áo lót, quần áo lót của phụ nữ, áo nịt ngực, trang phục dệt kim, thắt lưng 
(trang phục), khăn quàng cổ (che được cả mũi, miệng), găng tay, nơ, dây đeo quần, dải 
băng buộc đầu (trang phục), đồ tắm thời trang cho nam và nữ, quần bơi, đồ tắm, áo tắm 
hai mảnh, mũ tắm, áo choàng bãi biển, giày tiêu khiển giải trí đi trong thành phố cho nam 
và nữ, giày dép trẻ em, mũ lưỡi trai, mũ (nón), áo quần lao động, giày lao động, trái cây, 
nấm và rau đã bảo quản, thạch, mứt quả, trứng, sữa và các sản phẩm sữa, dầu ăn và chất 
béo, thịt (cùi) quả và sa lát, đồ uống được làm bằng sữa, mì ống, bánh ngọt, bánh mì ngọt 
hình tròn, bánh kếp, đồ uống làm với cà phê và các chế phẩm được làm bằng cà phê, sản 
phẩm chống côn trùng, thuốc trừ sâu, thuốc xua đuổi côn trùng, chế phẩm chống ký sinh 
trùng, sản phẩm kem chống nắng (thuốc mỡ trị rộp nắng), bông khử trùng, bông thấm hút, 
tấm lót vệ sinh, tã lót và quần lót vệ sinh, băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt, 
miếng đệm chăm sóc ngực, chế phẩm tiệt trùng, chất kết dính dùng cho răng, các chất khử 
mùi (không phải để sử dụng cá nhân), chế phẩm làm trong sạch không khí, dung dịch để 
sử dụng với kính áp tròng, bia, dây và cáp điện, công tắc điện, ổ cắm điện, ổn áp, biến thế 
điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện, máy phát điện, động cơ điện, thiết bị mạch 
điện, thiết bị chiếu sáng, ti vi, tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, điện thoại để bàn, điện 
thoại di động, máy khoan, mũi khoan, lưỡi cắt của máy cắt kim loại, dao kéo, kìm, búa, 
vật liệu xây dựng, khóa bằng kim loại, két sắt, sắt, thép, dao cạo râu, dầu mỡ bôi trơn, « 
tô, xe máy, thảm chùi chân, thảm lót, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, đàn ghi-ta, 
đàn măng đô lin, đàn thùng, giường ngủ bằng gỗ và kim loại, ghế ngồi bằng gỗ và kim 
loại, chỉ, sợi dùng để dệt, cần câu cá, mồi câu cá (mồi giả), giỏ đựng cá dùng cho người 
câu cá, đồ kim hoàn, đá quý, đồ trang sức, sản phẩm nhựa, gỗ, giấy, cao su, chất dẻo, thủy 
tinh, gốm, sành, sử, kim loại và các hàng hóa làm từ nhựa, gỗ, giấy, cao su, chất dẻo, thủy 
tinh, kim loại cụ thể như: khung ảnh, đệm không khí dùng khi cắm trại, cái nôi, giường 
(đồ nội thất), ghế dài (đồ nội thất), tủ sách, tủ (đồ nội thất), ghế ngồi, giá treo áo, đồ để 
máy tính (đồ nội thất), khay để bàn phím máy tính, giường cũi cho trẻ con, ghế trường kỷ, 
vật chuyển động (dùng để trang trí), bàn học sinh, ống hút nước (ống mút), tấm đá được 
cắt và chạm trổ dùng để trang trí, bức tượng và bức tượng nhỏ làm từ ngà voi, thạch cao, 
chất dẻo, sáp hoặc gỗ, cán cờ, ghế để chân, đồ gỗ nội thất, đồ trang trí để gói quà làm từ 
chất dẻo, quạt tay, gương có cán cầm tay, hộp đựng đồ trang sức không làm bằng kim 
loại, đồ trang trí nhỏ đi kèm chìa khoá làm bằng vật liệu thuộc nhóm này, đồ gỗ đặt trên 
cỏ hoặc trong vườn, ghế sofa đôi, giá để báo, đệm, gương, đồ trang trí không dùng cho lễ 
giáng sinh làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, sáp hoặc gỗ, ghế dài có đệm, đồ trang trí 
bữa tiệc làm từ chất dẻo, cái đôn, khung tranh, gối, giá để cây cối làm bằng dây và kim 
loại, bức phù điêu dùng để trang trí treo trên tường không làm bằng vải, cờ làm bằng chất 
dẻo, bảng tên cài áo làm bằng chất dẻo, bảng đăng ký số xe ô tô có gắn đồ trang trí rẻ tiền 
làm bằng nhựa, cờ trang trí làm bằng chất dẻo, đồ trang trí bánh bằng chất dẻo, vỏ sò 
dùng để trang trí, túi ngủ dùng để cắm trại, bàn, tủ đồ chơi, giá để ô, chuông gió, lược và 
bọt biển, bàn chải (không kể bút lông), vật liệu dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, sợi thép 
rối, thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng), thùng đựng giấy 
vụn, bọt biển, lược, bàn chải đánh răng, bộ đồ dùng để ăn tối (bát, đĩa), đồ đựng đồ uống 
bằng thủy tinh, bát, đĩa, cốc, đĩa giấy, đã dùng để trang trí, cốc nhựa, cốc bằng giấy, ca, 
khuôn làm bánh, lọ đựng bánh, ấm đun nước (không dùng điện), đĩa đựng thức ăn, khay 
đựng xà phòng, giá ba chân làm dụng cụ gia đình hoặc bếp nóc không làm bằng kim loại 
quý, không mạ bằng các kim loại đó, miếng lót cốc không làm bằng giấy hoặc vải lanh, 
hộp đựng cơm, bình kín cách nhiệt, bộ đồ ăn bao gồm hộp đựng cơm và bình kín cách 
nhiệt, phích (bình chân không), vật cách nhiệt có thể di dời được dùng để đựng đồ hộp và 
chai đựng đồ uống, hộp trang trí dùng cho gia đình không làm bằng các kim loại quý hoặc 
mạ bằng các kim loại đó, khay dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại 
quý hoặc mạ bằng các kim loại đó), khay nhựa (dùng làm đồ dùng cho gia đình, bếp nóc), 
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bức tượng nhỏ bằng sứ, pha lê, đất nung, thủy tinh, gốm và sứ, giấy, các tông, chất dẻo và 
các hàng hóa làm từ chất dẻo (như: vật liệu bao gói, các loại ống dẫn mềm), đồ chơi, thiết 
bị và dụng cụ ghi truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng cụ truyền thông, 
thiết bị dùng cho dập lửa, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động, và cơ 
cấu dùng cho thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, máy vi tính và các 
thiết bị ngoại vi dùng cho máy tính, hàng hóa cách nhiệt, cách điện, vải, da, giả da, hàng 
may mặc, giày dép, mũ nón, đồng hồ bấm giờ, nữ trang, sách, băng đã thu âm nhạc, 
miếng đệm lót chuột máy tính, ví, ví mỏng đựng tiền giấy túi xách to dùng khi đi mua 
hàng, ví tiền, cặp dẹt đựng tài liệu, túi đựng sách vở cho người đi học, vai nhỏ và ô, (tất cả 
đều làm bằng vải, chất dẻo hay da), dây đeo chìa khoá bằng da, quần áo, mũ và nón, đồ 
chơi, bao gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi bọc vải lông mềm, búp bê và phụ 
kiện cho các mặt hàng đó, đồ trang trí cho Giáng Sinh.  

 
Nhóm 39: Vận tải; vận chuyển hành khách và hàng hóa; đóng gói; khai thác các máy bốc 
vác; dịch vụ gửi hàng và giữ hàng; cho thuê kho tàng, ga ra.  

 

 
(210) 4-2016-42803 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.3.1; A2.3.16; 5.7.1; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

môi giới tài sản Citymen  (VN) 
Tầng 5 số 23 ngõ 37/2 phố Dịch Vọng, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê rang xay (đã qua chế biến).  

 

 
(210) 4-2016-42816 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, trắng, xám, nâu 
(731) MAGASALFA S.L.   (ES) 

Pol. Ind. Can Cuiμs, C./ Arquitectura 4, 
Nave 2, 08110 Montcada i Reixac, 
Barcelona, SPAIN.  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; hương liệu (tinh dầu); mỹ phẩm; nước xức tóc; 
chế phẩm làm sạch; chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm làm trắng dùng cho da; 
thuốc đánh răng.  
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(210) 4-2016-42817 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.1; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Xanh lá cây, cam, tím, hồng, xanh nước 

biển, đỏ, xanh ngọc 
(731) MAGASALFA S.L.   (ES) 

Pol. Ind. Can Cuiμs, C./ Arquitectura 4, 
Nave 2, 08110 Montcada i Reixac, 
Barcelona, SPAIN.  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)  Nhóm 03: Xà phòng; nước hoạ; tinh dầu; hương liệu (tinh dầu); mỹ phẩm; nước xức tóc; 

chế phẩm làm sạch; chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm làm trắng dùng cho da; 
thuốc đánh răng. 

 

 
(210) 4-2016-42818 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.8 
(731) MAGASALFA S.L.    (ES) 

Pol. Ind. Can Cuiμs, C./ Arquitectura 4, 
Nave 2, 08110 Montcada i Reixac, 
Barcelona, SPAIN.   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)  Nhóm 03: Xà phòng; nước hoạ; tinh dầu; hương liệu (tinh dầu); mỹ phẩm; nước xức tóc; 
chế phẩm làm sạch; chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm làm trắng dùng cho da; 
thuốc đánh răng. 

 

 
(210) 4-2016-42824 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.5.20 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Olmix Asialand Việt Nam  
(VN) 
Số 24 đường số 26, khu công nghiệp 
Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)  Nhóm 05: Thuốc phòng và trị bệnh cho thú nuôi, vật nuôi, gia súc, gia cầm, thủy cầm và 
thủy sản  

 

Nhóm 31: Thức ăn và thức ăn bổ dưỡng cho thú nuôi, vật nuôi, gia súc, gia cầm, thủy cầm 
và thủy sản.  
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Nhóm 35: Tiếp thị và mua bán: thuốc phòng và trị bệnh cho thú nuôi, vật nuôi, gia súc, 
gia cầm, thủy cầm và thủy sản, thức ăn và thức ăn bổ dưỡng cho thú nuôi, vật nuôi, gia 
súc, gia cầm, thủy cầm và thủy sản. 

 

 
(210) 4-2016-42827 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A24.15.11; 24.15.21; 26.3.1; 20.7.1 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh tím than 

(540) 

  

(731) Trung tâm Khảo thí và Đánh 
giá Chất lượng Đào tạo  (VN) 
Phòng 403, nhà điều hành đại học Quốc 
gia HCM, KP 6, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Khảo thí giáo dục; tổ chức các cuộc thi [giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; hướng 

dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo]; 
tổ chức và điều khiển hội thảo [đào tạo]. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học; kiểm định [đo lường]; kiểm soát chất lượng; kiểm tra 
chất lượng. 

 

 
(210) 4-2016-42828 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.3.2; 26.3.23; 6.1.2 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Nguyễn Ngọc Dương  (VN) 

Tổ dân phố Phúc Sơn, phường Trung 
Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Dao, kéo, thìa bằng kim loại.  
 

Nhóm 40: Gia công kim loại, đúc kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-42829 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A1.1.2; 1.1.14 
(591) Trắng, xanh rêu đậm 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Tuấn Yến   (VN) 
Khối 9, phường Trung Lương, thị xã 
Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 08: Dao, kéo, thìa bằng kim loại.  
 

Nhóm 40: Gia công, đúc kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-42835 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18 
(591) Đỏ, đỏ sẫm, xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần vận tải 

Milano   (VN) 
Số 60, đường Hải Thượng Lãn Ông, 
phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 
Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-42837 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 25.5.25; 26.4.1; 7.3.11; 7.1.24; 26.7.25 
(591) Nâu, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần An Phú Quý  

(VN) 
Số 253, đường Trần Phú, phường Trần 
Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.  
 

 
(210) 4-2016-42839 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.12; 26.4.3; 1.3.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Nguyễn Quang Trung   (VN) 

Quốc lộ 1A, đội 1, xóm Thanh Phú, xã 
Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 
Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường bộ.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-42841 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.1.24 
(731) CHEN DONGYAN   (CN) 

Room 402, Building 7, YiJuHuaTing, 
Huandong Chengjiang Road, Fengxiang 
Street, Chenghai District, Shantou City, 
Guangdong Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em; trò chơi chỉ chơi trong nhà; xe cộ đồ chơi; gạch xây dựng (đồ 

chơi); máy bay không người lái (đồ chơi); thiết bị trò chơi.  
 

 
(210) 4-2016-42846 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.14; A26.4.6; A26.11.8; 26.4.7 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Mỹ Hưng Xanh Ecoland   (VN) 
Đội 1, thôn Đồng Lạc, xã Nghĩa Lạc, 
huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm, chất phụ gia dùng để làm phân bón; hóa chất dùng trong 

nông nghiệp và nghề làm vườn (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ 
sâu và chất diệt ký sinh trùng).  

 
Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); 
thuốc bảo vệ thực vật; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chất diệt 
động vật có hại. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán phân bón, chế phẩm, chất phụ gia dùng để làm phân bón, 
dược phẩm, dược liệu, chế phẩm dược, thú y, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y 
tế), thuốc bảo vệ thực vật, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y), chất diệt 
động vật có hại, giống cây trồng (bao gồm giống cây nông nghiệp, lâm nghiệp, cây làm 
thuốc), cây và hoa tự nhiên, động vật làm thuốc (động vật còn sống), rau và quả tươi, đại 
lý mua bán các sản phẩm phân bón, chế phẩm, chất phụ gia dùng để làm phân bón, dược 
phẩm, dược liệu, chế phẩm dược, thú y, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế), 
thuốc bảo vệ thực vật, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y), chất diệt 
động vật có hại, giống cây trồng (bao gồm giống cây nông nghiệp, lâm nghiệp, cây làm 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
1158 

thuốc), cây và hoa tự nhiên, động vật làm thuốc (động vật còn sống), rau và quả tươi; dịch 
vụ nhượng quyền thương mại.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thử nghiệm và nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp, dược phẩm, 
công nghệ sinh học; dịch vụ chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, 
dược phẩm, công nghệ sinh học; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 
dịch vụ kiểm nghiệm thuốc và nguyên liệu làm thuốc.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm đồ uống (do 
nhà hàng ăn uống thực hiện); dịch vụ quầy rượu; phòng họp; cho thuê chỗ ở tạm thời.  

 

 
(210) 4-2016-42847 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất & 

thương mại Shimmer  (VN) 
LÔ C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-C9-C10, 
khu công nghiệp Cầu Tràm, ấp Cầu 
Tràm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, 
tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 17: Miếng lót (bán thành phẩm) bằng cao su hoặc chất dẻo dùng cho giày, dép, túi 

xách, ba lô, hộp, rương, hòm, va li, nền nhà, găng tay, thiết bị bảo hộ thể dục thể thao; 
miếng lót băng cao su hoặc chất dẻo dùng để cách âm, cách nhiệt; cao su; nhựa pec-ca; 
bán thành phẩm bằng cao su hoặc chất dẻo dùng trong sản xuất; vật liệu cách nhiệt, cách 
điện.  

 

Nhóm 18: Da và giả da; sản phẩm bằng da hoặc giả da cụ thể là ví, cặp, túi, va li; vật 
trang trí bằng da thuộc cho đồ đạc trong nhà.  

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; găng tay; cà vạt; khăn quàng cổ.  
 

Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao làm bằng nhựa, cao su không xếp 
trong các nhóm khác; thiết bị, dụng cụ rèn luyện thể hình.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán miếng lót bằng cao su hoặc chất dẻo dùng cho giày, dép, túi 
xách, ba lô, hộp, rương, hòm, va li, nền nhà, găng tay, thiết bị bảo hộ thể dục thể thao, 
miếng lót bằng cao su hoặc chất dẻo dùng để cách âm, cách nhiệt, cao su, nhựa pec-ca, 
bán thành phẩm bằng cao su hoặc chất dẻo dùng trong sản xuất, vật liệu cách nhiệt, cách 
điện, da và giả da, ví, cặp, túi, va li, vật trang trí bằng da hoặc giả da, quần áo, đồ đi ở 
chân, đồ đội đầu, găng tay, cà vạt, khăn quàng cổ, trò chơi, đồ chơi, dụng cụ thể dục thể 
thao làm bằng nhựa, cao su không xếp trong các nhóm khác, thiết bị, dụng cụ rèn luyện 
thể hình; xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; dịch vụ nhượng quyền thương 
mại; quảng cáo; hỗ trợ điều hành kinh doanh; cho thuê máy và thiết bị văn phòng.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công quần áo, trang phục, đồ đội đầu, đồ đi chân; dịch vụ xử lý vật 
liệu liên quan đến trang phục.  
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(210) 4-2016-42848 (220) 30.12.2016 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.4; A26.4.5; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần sản xuất & 

thương mại Shimmer  (VN) 
LÔ C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-C9-C10, 
khu công nghiệp Cầu Tràm, ấp Cầu 
Tràm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, 
tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 17: Miếng lót (bán thành phẩm) bằng cao su hoặc chất dẻo dùng cho giày, dép, túi 

xách, ba lô, hộp, rương, hòm, va li, nền nhà, găng tay, thiết bị bảo hộ thể dục thể thao; 
miếng lót bằng cao su hoặc chất dẻo dùng để cách âm, cách nhiệt; cao su; nhựa pec-ca; 
bán thành phẩm bằng cao su hoặc chất dẻo dùng trong sản xuất; vật liệu cách nhiệt, cách 
điện.  

 
Nhóm 18: Da và giả da; sản phẩm bằng da hoặc giả da cụ thể là ví, cặp, túi, va li; vật 
trang trí bằng da thuộc cho đồ đạc trong nhà. 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; găng tay; cà vạt; khăn quàng cổ.  

 
Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao làm bằng nhựa, cao su không xếp 
trong các nhóm khác; thiết bị, dụng cụ rèn luyện thể hình.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán miếng lót bằng cao su hoặc chất dẻo dùng cho giày, dép, túi 
xách, ba lô, hộp, rương, hòm, va li, nền nhà, găng tay, thiết bị bảo hộ thể dục thể thao, 
miếng lót bằng cao su hoặc chất dẻo dùng để cách âm, cách nhiệt, cao su, nhựa pec-ca, 
bán thành phẩm bằng cao su hoặc chất dẻo dùng trong sản xuất, vật liệu cách nhiệt, cách 
điện, da và giả da, ví, cặp, túi, va li, vật trang trí bằng da hoặc giả da, quần áo, đồ đi ở 
chân, đồ đội đầu, găng tay, cà vạt, khăn quàng cổ, trò chơi, đồ chơi, dụng cụ thể dục thể 
thao làm bằng nhựa, cao su không xếp trong các nhóm khác, thiết bị, dụng cụ rèn luyện 
thể hình; xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; dịch vụ nhượng quyền thương 
mại, quảng cáo; hỗ trợ điều hành kinh doanh; cho thuê máy và thiết bị văn phòng.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công quần áo, trang phục, đồ đội đầu, đồ đi chân; dịch vụ xử lý vật 
liệu liên quan đến trang phục.  

 

 
(210) 4-2017-00001 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phạm Văn 
Thắng  (VN) 
Thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa Hồ, huyện 
Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện; xe đạp.  
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(210) 4-2017-00002 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ngân Phong 
Việt Nam  (VN) 
Số 32 ngõ 40/60/11 Tạ Quang Bửu, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Hoạt động tư vấn đầu tư.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ hậu cần vận tải.  
 

 
(210) 4-2017-00003 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đường Tài   (VN) 
Số 8 hẻm 58/23/4 phố Trần Bình, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Va li; ví; túi xách; cặp xách; dây đeo vai (dây đai) bằng da. 
 

Nhóm 25: Giày; dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu giày dép, quần áo, va li, ví, túi xách, cặp xách, thắt 
lưng.  

 

 
(210) 4-2017-00004 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(591) Xanh da trời (540) 

  

(731) Nguyễn Đường Tài  (VN) 
Số 8 hẻm 58/23/4 phố Trần Bình, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Tham gia tổ chức các lớp học, hội thảo về sở hữu trí tuệ.  
 

Nhóm 45: Tư vấn pháp lý; dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ.  
 

 
(210) 4-2017-00005 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH NAXAM   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà A17, số 17 Tạ Quang 
Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính các loại.  
 

Nhóm 42: Gia công phần mềm máy tính các loại.  
 

 
(210) 4-2017-00006 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc Mai  (VN) 
Số 166 Nguyễn Du, phường Hòa Lạc, 
thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, son môi.  

 

 
(210) 4-2017-00007 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A1.1.10; 3.7.17; 26.5.1; 26.3.2 
(591) Xanh nước biển, vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Trương Tùng Việt  (VN) 
Số nhà 16B, ngách 85/211, đường 
Khương Trung, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2017-00008 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kiểm toán 
Năng Lượng Việt Nam  (VN) 
Số 19, ngõ 55 Vũ Xuân Thiều, phường 
Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Kiểm toán năng lượng.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và tư vấn các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả; tư vấn sử dụng năng lượng tái tạo; dịch vụ thiết kế các hệ thống tiết kiệm năng 
lượng và hệ thống năng lượng tái tạo.  
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(210) 4-2017-00011 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Long   (VN) 
42 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu 
1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí (câu lạc bộ billards).  

 

 
(210) 4-2017-00012 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ETIAT   (VN) 
Tầng 6 tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu. 
 

 
(210) 4-2017-00013 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.3; 26.13.1; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Phương  (VN) 
Số 16, ngách 40, ngõ 79 Dương Quảng 
Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hương trầm; hương thắp; vòng trầm; tượng trầm; trầm cảnh; trầm 

miếng; tinh dầu trầm; trầm nụ.  
 

 
(210) 4-2017-00020 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Phạm Anh Thắng  (VN) 

Tập thể du lịch công đoàn, phường Cổ 
Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 
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(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh cho khách sạn, tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh, 
khảo sát kinh doanh thương mại, dịch vụ so sánh giá cả, nghiên cứu thị trường, quảng cáo.  

 

Nhóm 43: Đặt chỗ khách sạn, dịch vụ khách sạn, nhà trọ, đặt chỗ trọ, cho thuê chỗ ở tạm 
thời, nhà nghỉ du lịch.  

 

 
(210) 4-2017-00021 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Trà Kim Lộ  (VN) 
Số 83/8 đường Lam Sơn, phường Lộc 
Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: trà, cà phê, hạt óc chó, hạt macca, hạt điều.  
 

 
(210) 4-2017-00022 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A25.7.6; A25.7.7; 26.4.1; 26.4.10 
(591) Xanh tím than, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển công nghệ NTD  (VN) 
Số 35, ngõ 120 Kim Giang, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn trang trí; đèn led [thiết bị chiếu sáng]; đèn trần; đèn chùm; bóng đèn điện; 
đèn ốp tường.  

 

 
(210) 4-2017-00023 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm NASOL Quốc tế  
(VN) 
Số 263, tổ 2 Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2017-00024 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần trang thiết 

bị y tế - dược phẩm Hiệp Nhất  
(VN) 
Số 7, đường số 7, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-00025 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần trang thiết 

bị y tế - dược phẩm Hiệp Nhất  
(VN) 
Số 7, đường số 7, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-00026 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.13; 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, hồng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
MISOYA Việt Nam  (VN) 
Xưởng C4, đường 8B, khu xưởng dịch vụ 
KIZUNA, lô K, khu công nghiệp Tân 
Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh 
Long An 

 
(511)   Nhóm 30: Mì tươi Trung Hoa; bánh Gyoza; nước chấm Miso; tương. 
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(210) 4-2017-00028 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.4.3; 26.4.7 (540) 

  

(731) Phạm Thị Liên  (VN) 
Phòng 19.10, lầu 19, toà nhà Horizon 

Tower, 214 Trần Quang Khải, phường 

Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2017-00029 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Bùi Công Dũng  (VN) 
Xóm 12, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, 

tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm có thể tải xuống được có bản chất là ứng dụng di động nhằm tạo ra, 

chia sẻ, phát tán và đăng tải ảnh, vi-đê-ô, thông tin cá nhân và thông tin nói chung nhằm 

mục đích kết nối mạng xã hội, mạng cá nhân và mạng chuyên môn; chương trình hay 

phần mềm trò chơi có thể chơi qua mạng máy tính toàn cầu. 
 

 
(210) 4-2017-00030 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 3.1.8; 3.1.16; 26.1.1; A3.6.3 

(591) Trắng, đỏ, vàng, nâu 

(731) Hộ kinh doanh cửa hàng thời 
trang Hải S  (VN) 
Số 89, Ngô Quyền, phường An Cư, quận 

Ninh Kiều, thành phồ Cần Thơ 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo may sẵn, phụ kiện thú cưng (dây đeo cổ, chuồng, quần áo 

chó mèo, bình nước). 
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(210) 4-2017-00032 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại 
Đạt Phượng  (VN) 
Số nhà 108, đường Bình Thuận , tổ 30, 
phường Tân Quang, thành phố Tuyên 
Quang, tỉnh Tuyên Quang 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống, bình lọc nước uống, máy móc để tinh lọc nước. 

 

 
(210) 4-2017-00033 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân Huỳnh 
Châu  (VN) 
31B ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)  Nhóm 07: Máy móc và thiết bị của máy móc thuộc nhóm này như: vòng bi, bạc đạn, mô 
tơ, máy bơm, máy khoan, van xả thuộc nhóm này.  

 

 
(210) 4-2017-00035 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; 1.15.24 
(591) Đỏ yên chi, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Nam PAIHO  
(VN) 
Lô 30-32-34 đường số 3, KCN Tân Tạo, 
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)  Nhóm 35: Mua bán: dây thừng; vật liệu làm sợi dệt dạng thô, mua bán: phụ liệu phản 
quang bằng các loại sợi nhân tạo (để phục vụ cho sản xuất giày và may mặc), mua bán: 
vải; vải đai nịt dính, vải đai nịt mềm (dùng để phục vụ cho sản xuất giày dép, quần áo); 
vải đan; vải thêu, mua bán: quần áo; giày dép, mua bán: phụ liệu ngành may bao gồm: 
dây chun; dây giày; đăng ten; dải ruy băng; khuy; kim khâu; kim băng; hoa nhân tạo (vật 
liệu để may quần áo). 

 

 
(210) 4-2017-00036 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Nam PAIHO  
(VN) 
Lô 30-32-34 đường số 3, KCN Tân Tạo, 
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: dây thừng; vật liệu làm sợi dệt dạng thô, mua bán: phụ liệu phản 
quang bằng các loại sợi nhân tạo (để phục vụ cho sản xuất giày và may mặc), mua bán: 
vải; vải đai nịt dính, vải đai nịt mềm (dùng để phục vụ cho sản xuất giày dép, quần áo); 
vải đan; vải thêu, mua bán: quần áo; giày dép, mua bán: phụ liệu ngành may bao gồm: 
dây chun; dây giày; đăng ten; dải ruy băng; khuy; kim khâu; kim băng; hoa nhân tạo (vật 
liệu để may quần áo).   

 

 
(210) 4-2017-00037 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; 1.15.24 
(591) Đỏ yên chi, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Nam PAIHO  
(VN) 
Lô 30-32-34 đường số 3, KCN Tân Tạo, 
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dây thừng; vật liệu làm sợi dệt dạng thô, mua bán: phụ liệu phản 

quang bằng các loại sợi nhân tạo (để phục vụ cho sản xuất giày và may mặc), mua bán: 
vải; vải đai nịt dính, vải đai nịt mềm (dùng để phục vụ cho sản xuất giày dép, quần áo); 
vải đan; vải thêu, mua bán: quần áo; giày dép, mua bán: phụ liệu ngành may bao gồm: 
dây chun; dây giày; đăng ten; dải ruy băng; khuy; kim khâu; kim băng; hoa nhân tạo (vật 
liệu để may quần áo).  

 

 
(210) 4-2017-00038 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Ngô Văn Hùng   (VN) 
Thôn Ngọc Lập, xã Tân Trào, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 11: Máy đun nước nóng dùng năng lượng mặt trời; đèn chiếu sáng dùng năng 

lượng mặt trời; thiết bị lọc nước; dụng cụ điều chỉnh hơi nóng của bồn tắm; thiết bị điều 
hòa không khí, bơm nhiệt chạy bằng điện.  

 

 
(210) 4-2017-00040 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.3; 26.1.1; 26.1.11 
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.  (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng (giặt giũ) và các chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm làm 
sạch; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm mài mòn; xà phòng; nước 
hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem đánh răng.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; biên tập số liệu thống kê; 
dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; marketing; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau 
(không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các sản phẩm 
trong các lĩnh vực sau: hóa chất, mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chế phẩm vệ sinh thân 
thể, dược phẩm, cao dán và vật liệu băng bó dùng trong phẫu thuật và y tế, miếng đắp 
hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu (miếng đắp 
cao dán dùng cho mục đích y tế), thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị xoa bóp, túi đá chườm 
cho mục đích y tế, chế phẩm làm lạnh dạng xịt không chứa thuốc, chế phẩm làm lạnh 
dạng xịt có chứa thuốc, tấm sưởi dùng điện dùng cho mục đích y tế, tấm sưởi không dùng 
điện cho mục đích y tế, tấm sưởi không dùng điện không cho mục đích y tế, chất bổ sung 
dinh dưỡng, thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng, tấm đệm hoặc miếng đắp có chứa chất 
gel làm mát dùng để hút và tỏa nhiệt nóng đột ngột trên cơ thể người (dùng cho mục đích 
y tế), thuốc trừ sâu, hóa chất dùng trong nông nghiệp, trà thảo dược dùng cho mục đích y 
tế, trà (trà sen), đồ uống trên cơ sở trà, lá trà (chưa chế biến) và đồ uống nhẹ có hương vị 
trà; dịch vụ bán buôn và bán lẻ liên quan đến các mặt hàng sau: hóa chất, mỹ phẩm, nước 
hoa, xà phòng, chế phẩm vệ sinh thân thể, dược phẩm, cao dán và vật liệu băng bó dùng 
trong phẫu thuật và y tế, miếng đắp hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải 
thiện việc lưu thông máu (miếng đắp cao dán dùng cho mục đích y tế), thiết bị và dụng cụ 
y tế, thiết bị xoa bóp, túi đá chườm cho mục đích y tế, chế phẩm làm lạnh dạng xịt không 
chứa thuốc, chế phẩm làm lạnh dạng xịt có chứa thuốc, tấm sưởi dùng điện dùng cho mục 
đích y tế; tấm sưởi không dùng điện cho mục đích y tế, tấm sưởi không dùng điện không 
cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng, tấm 
đệm hoặc miếng đắp có chứa chất gel làm mát dùng để hút và tỏa nhiệt nóng đột ngột trên 
cơ thể người (dùng cho mục đích y tế), thuốc trừ sâu, hóa chất dùng trong nông nghiệp, 
trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, trà (trà sen), đồ uống trên cơ sở trà, lá trà (chưa chế 
biến) và đồ uống nhẹ có hương vị trà.  

 

 
(210) 4-2017-00042 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.  (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng (giặt giũ) và các chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm làm 

sạch; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm mài mòn; xà phòng; nước 
hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem đánh răng.  

 
Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích 
hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người 
và động vật; cao dán (dùng trong y tế); vật liệu băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn 
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răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; 
miếng đắp hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu 
(miếng đắp cao dán dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế cụ thể là chế phẩm làm sạch vết 
thương chống nhiễm khuẩn; trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh 
dưỡng; gel làm mát dạng tấm dùng để hạ sốt cho cơ thể người.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị nha khoa; thiết 
bị và dụng cụ thú y; chân tay giả; mắt và răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu để khâu 
vết thương; tấm đệm hoặc miếng đắp có chứa chất gel làm mát dùng để hút và tỏa nhiệt 
nóng đột ngột trên cơ thể người dùng cho mục đích y tế; đệm sưởi nóng cho mục đích y 
tế; túi đá chườm cho mục đích y tế; thiết bị sưởi ấm dùng cho mục đích y tế; tấm đệm 
hoặc miếng đắp chứa gel để hút và tỏa nhiệt nóng dùng cho mục đích y tế; băng dính làm 
mát dạng gel dùng cho mục đích y tế; tấm đệm hoặc miếng đắp chứa gel để hạ sốt cho cơ 
thể người dùng cho mục đích y tế; tấm gel làm mát được dùng cho vùng da có nhiệt độ 
cao dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi ấm, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh; đệm sưởi dạng tấm dùng điện không dùng cho 
mục đích y tế; tấm sưởi không dùng điện không cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; biên tập số liệu thống kê; 
dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; marketing; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau 
(không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các sản phẩm 
trong các lĩnh vực sau: hóa chất, mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chế phẩm vệ sinh thân 
thể, dược phẩm, cao dán và vật liệu băng bó dùng trong phẫu thuật và y tế, miếng đắp 
hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu (miếng đắp 
cao dán dùng cho mục đích y tế), thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị xoa bóp, túi đá chườm 
cho mục đích y tế, chế phẩm làm lạnh dạng xịt không chứa thuốc, chế phẩm làm lạnh 
dạng xịt có chứa thuốc, tấm sưởi dùng điện dùng cho mục đích y tế, tấm sưởi không dùng 
điện cho mục đích y tế, tấm sưởi không dùng điện không cho mục đích y tế, chất bổ sung 
dinh dưỡng, thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng, tấm đệm hoặc miếng đắp có chứa chất 
gel làm mát dùng để hút và tỏa nhiệt nóng đột ngột trên cơ thể người (dùng cho mục đích 
y tế), thuốc trừ sâu, hóa chất dùng trong nông nghiệp, trà thảo dược dùng cho mục đích y 
tế, trà (trà sen), đồ uống trên cơ sở trà, lá trà (chưa chế biến) và đồ uống nhẹ có hương vị 
trà; dịch vụ bán buôn và bán lẻ liên quan đến các mặt hàng sau: hóa chất, mỹ phẩm, nước 
hoa, xà phòng, chế phẩm vệ sinh thân thể, dược phẩm, cao dán và vật liệu băng bó dùng 
trong phẫu thuật và y tế, miếng đắp hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải 
thiện việc lưu thông máu (miếng đắp cao dán dùng cho mục đích y tế), thiết bị và dụng cụ 
y tế, thiết bị xoa bóp, túi đá chườm cho mục đích y tế, chế phẩm làm lạnh dạng xịt không 
chứa thuốc, chế phẩm làm lạnh dạng xịt có chứa thuốc, tấm sưởi dùng điện dùng cho mục 
đích y tế; tấm sưởi không dùng điện cho mục đích y tế, tấm sưởi không dùng điện không 
cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng, tấm 
đệm hoặc miếng đắp có chứa chất gel làm mát dùng để hút và tỏa nhiệt nóng đột ngột trên 
cơ thể người (dùng cho mục đích y tế), thuốc trừ sâu, hóa chất dùng trong nông nghiệp, 
trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, trà (trà sen), đồ uống trên cơ sở trà, lá trà (chưa chế 
biến) và đồ uống nhẹ có hương vị trà. 
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(210) 4-2017-00043 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Đỗ Khánh Duy  (VN) 

Khu 7, xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa, tỉnh 
Phú Thọ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: mỹ phẩm, rượu, bia, sữa, thực phẩm chức năng, thuốc, quần 

áo, túi xách, đồ trang sức.  
 

 
(210) 4-2017-00044 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Xanh lam, cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nội thất 
Đồng Minh  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Packsinex, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Ghế trường kỷ (sofa); đồ gỗ nội thất mành, rèm (làm bằng chất liệu gỗ). 

 

 
(210) 4-2017-00045 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.13.1; 5.5.19; A5.1.5; A5.1.12 
(591) Cam, xanh lá cây, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần địa ốc Thắng 
Lợi  (VN) 
340 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Bán buôn (kinh doanh) bất động sản, quản lý bất động sản. 
 

Nhóm 39: Du lịch, đặt chỗ cho các chuyến đi, dịch vụ hướng dẫn khách du lịch.  
 

 
(210) 4-2017-00046 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.  (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng (giặt giũ) và các chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm làm 

sạch; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm mài mòn; xà phòng; nước 

hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem đánh răng.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; biên tập số liệu thống kê; 

dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; marketing; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 

tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau 

(không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các sản phẩm 

trong các lĩnh vực sau: hóa chất, mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chế phẩm vệ sinh thân 

thể, dược phẩm, cao dán và vật liệu băng bó dùng trong phẫu thuật và y tế, miếng đắp 

hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu (miếng đắp 

cao dán dùng cho mục đích y tế), thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị xoa bóp, túi đá chườm 

cho mục đích y tế, chế phẩm làm lạnh dạng xịt không chứa thuốc, chế phẩm làm lạnh 

dạng xịt có chứa thuốc, tấm sưởi dùng điện dùng cho mục đích y tế, tấm sưởi không dùng 

điện cho mục đích y tế, tấm sưởi không dùng điện không cho mục đích y tế, chất bổ sung 

dinh dưỡng, thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng, tấm đệm hoặc miếng đắp có chứa chất 

gel làm mát dùng để hút và tỏa nhiệt nóng đột ngột trên cơ thể người (dùng cho mục đích 

y tế), thuốc trừ sâu, hóa chất dùng trong nông nghiệp, trà thảo dược dùng cho mục đích y 

tế, trà (trà sen), đồ uống trên cơ sở trà, lá trà (chưa chế biến) và đồ uống nhẹ có hương vị 

trà; dịch vụ bán buôn và bán lẻ liên quan đến các mặt hàng sau: hóa chất, mỹ phẩm, nước 

hoa, xà phòng, chế phẩm vệ sinh thân thể, dược phẩm, cao dán và vật liệu băng bó dùng 

trong phẫu thuật và y tế, miếng đắp hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải 

thiện việc lưu thông máu (miếng đắp cao dán dùng cho mục đích y tế), thiết bị và dụng cụ 

y tế, thiết bị xoa bóp, túi đá chườm cho mục đích y tế, chế phẩm làm lạnh dạng xịt không 

chứa thuốc, chế phẩm làm lạnh dạng xịt có chứa thuốc, tấm sưởi dùng điện dùng cho mục 

đích y tế; tấm sưởi không dùng điện cho mục đích y tế, tấm sưởi không dùng điện không 

cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng, tấn 

đệm hoặc miếng đắp có chứa chất gel làm mát dùng để hút và tỏa nhiệt nóng đột ngột trên 

cơ thể người (dùng cho mục đích y tế), thuốc trừ sâu, hóa chất dùng trong nông nghiệp trà 

thảo dược dùng cho mục đích y tế, trà (trà sen), đồ uống trên cơ sở trà, lá trà (chưa chế 

biến) và đồ uống nhẹ có hương vị trà.  
 

 
(210) 4-2017-00047 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.  (JP) 

408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841-0017 Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng (giặt giũ) và các chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm làm 

sạch; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm mài mòn; xà phòng; nước 

hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem đánh răng.  
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(210) 4-2017-00048 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.3.1; 25.5.25; 26.4.2; 26.7.25; 25.1.6; 

A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, da cam, xanh dương đậm, 

xanh lá cây, vàng đậm, vàng nhạt, đen 
nhạt 

(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 
CO., INC.  (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích 

hợp cho mục đích y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người 
và động vật; cao dán (dùng trong y tế); vật liệu băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn 
răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; 
miếng đắp hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu 
(miếng đắp cao dán dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế cụ thể là chế phẩm làm sạch vết 
thương chống nhiễm khuẩn; trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh 
dưỡng; gel làm mát dạng tấm dùng để hạ sốt cho cơ thể người.  

 

 
(210) 4-2017-00049 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.3.1; A26.11.12; 25.5.25; 2.9.21; 

26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, da cam, xanh dương đậm, 

xanh dương nhạt, xanh lá cây, vàng, đen 
nhạt 

(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 
CO., INC.   (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích 

hợp cho mục đích y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người 
và động vật; cao dán (dùng trong y tế); vật liệu băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn 
răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; 
miếng đắp hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu 
(miếng đắp cao dán dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế cụ thể là chế phẩm làm sạch vết 
thương chống nhiễm khuẩn; trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh 
dưỡng; gel làm mát dạng tấm dùng để hạ sốt cho cơ thể người.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
1173 

(210) 4-2017-00055 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 1.15.15; 1.15.23; 26.15.15 (540) 

 

(731) Ngô Văn Hùng   (VN) 
Thôn Ngọc Lập, xã Tân Trào, huyện 

Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  

 

(511)  Nhóm 11: Máy đun nước nóng dùng năng lượng mặt trời; đèn chiếu sáng dùng năng lượng 

mặt trời, thiết bị lọc nước; dụng cụ điều chỉnh hơi nóng của bồn tắm; thiết bị điều hòa 

không khí; bơm nhiệt chạy bằng điện.  
 

 
(210) 4-2017-00056 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 14.7.6 

(731) HAN-A TOOLS CO., LTD.   (KR) 

145, (Mieum-Dong) Mieumsandan 3ro, 

Gangseo-Gu, Busan, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)  Nhóm 08: Bộ cờ lê; cờ lê [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ vặn ốc vít; cờ lê mở ống; cờ lê có thể 

điều chỉnh được; cờ lê vặn đinh vít; chìa vặn đai ốc điều chỉnh được; tay quay bàn ren; cờ 

lê đo lực, tất cả là dụng cụ cầm tay.  
 

 
(210) 4-2017-00059 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.  (JP) 

408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841 - 0017 Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)  Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích 

hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người 

và động vật; cao dán (dùng trong y tế); vật liệu băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn 

răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; 

miếng đắp hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu 

(miếng đắp cao dán dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục 

đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế cụ thể là chế phẩm làm sạch vết 

thương chống nhiễm khuẩn; trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh 

dưỡng; gel làm mát dạng tấm dùng để hạ sốt cho cơ thể người. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 
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(210) 4-2017-00060 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 24.15.3; 26.4.2; A26.4.6; A24.15.11 

(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.   (JP) 

408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841 - 0017 Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích 

hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người 

và động vật; cao dán (dùng trong y tế); vật liệu băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn 

răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất điệt động vật có hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; 

miếng đắp hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu 

(miếng đắp cao dán dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục 

đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế cụ thể là chế phẩm làm sạch vết 

thương chống nhiễm khuẩn; trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh 

dưỡng; gel làm mát dạng tấm dùng để hạ sốt cho cơ thể người. 
 

 
(210) 4-2017-00061 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(591) Đen, vàng nhạt, vàng đậm 

(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.  (JP) 

408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841 - 0017 Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích 

hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người 

và động vật; cao dán (dùng trong y tế); vật liệu băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn 

răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; 

miếng đắp hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu 

(miếng đắp cao dán dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục 

đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế cụ thể là chế phẩm làm sạch vết 

thương chống nhiễm khuẩn; trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh 

dưỡng; gel làm mát dạng tấm dùng để hạ sốt cho cơ thể người. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
1175 

(210) 4-2017-00062 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.4.6; 24.15.3; A24.15.11; 26.4.2 
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.  (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841 - 0017 Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích 
hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người 
và động vật; cao dán (dùng trong y tế); vật liệu băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn 
răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; 
miếng đắp hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu 
(miếng đắp cao dán dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế cụ thể là chế phẩm làm sạch vết 
thương chống nhiễm khuẩn; trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh 
dưỡng; gel làm mát dạng tấm dùng để hạ sốt cho cơ thể người. 

 

 
(210) 4-2017-00063 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 25.5.5; 21.3.21 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH cửa chống 

cháy Tâm Chấn  (VN) 
229/20/14 liên khu 4-5, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại; cửa gỗ chống cháy lõi thép; cửa nhựa chống cháy lõi 
thép.  

 

 
(210) 4-2017-00066 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH giấy Hoa Sen  
(VN) 
41/21, đường 07, phường Tân Chánh 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511   Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy; giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy; khăn trải bàn ăn bằng 
giấy; tấm lót bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng giấy; khăn lau mặt bằng giấy; khăn ăn bằng 
giấy, khăn bàn bằng giấy; khăn giấy để tẩy trang. 
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(210) 4-2017-00067 (220) 03.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH giấy Hoa Sen  
(VN) 
41/21, đường 07, phường Tân Chánh 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511   Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy; giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy; khăn trải bàn ăn bằng 

giấy; tấm lót bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng giấy; khăn lau mặt bằng giấy; khăn ăn bằng 
giấy, khăn bàn bằng giấy; khăn giấy để tẩy trang. 

 

 
(210) 4-2017-00070 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư K & G 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 11 khối A, tòa nhà Mỹ Đình Sông 
Đà, đường Phạm Tùng, phường Mỹ Đình 
1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2017-00077 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.2.7; 3.13.1; 

A3.13.24; 4.5.13 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
bán lẻ Nhà Bè  (VN) 
Số 4, Bến Nghé, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511   Nhóm 35: Kinh doanh chuỗi siêu thị hàng may mặc, giày, dép; kinh doanh chuỗi cửa hàng 

bán lẻ hàng may mặc, giày, dép; buôn bán hàng tiêu dùng giày, dép, hàng may mặc. 
 

 
(210) 4-2017-00078 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
bán lẻ Nhà Bè   (VN) 
Số 4, Bến Nghé, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511   Nhóm 35: Kinh doanh chuỗi siêu thị hàng may mặc, giày, dép; kinh doanh chuỗi cửa hàng 
bán lẻ hàng may mặc, giày, dép; buôn bán hàng tiêu dùng giày, dép, hàng may mặc. 

 

 
(210) 4-2017-00079 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.1.14; 3.1.16 
(591) Xanh, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
bán lẻ Nhà Bè   (VN) 
Số 4, Bến Nghé, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511   Nhóm 35: Kinh doanh chuỗi siêu thị hàng may mặc, giày, dép; kinh doanh chuỗi cửa hàng 

bán lẻ hàng may mặc, giày, dép; buôn bán hàng tiêu dùng giày, dép, hàng may mặc. 
 

 
(210) 4-2017-00080 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A1.1.12; A1.1.2; 25.1.6; A26.11.12; 

26.11.3; 1.15.1 
(591) Đỏ, xanh da trời, vàng, tím, xanh da trời 

nhạt, xanh lá cây, da cam, trắng, đỏ đậm 

(540) 

  

(731) Bùi Huyền Trâm  (VN) 
219E Khâm Thiên, phường Thổ Quan, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo.  

 

 
(210) 4-2017-00081 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Toàn  (VN) 
Số nhà 12 ngõ 38, đường Trần Nhật 
Duật, phường Đội Cung, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 11: Máy làm mát không khí. 

 

 
(210) 4-2017-00082 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Toàn   (VN) 
Số nhà 12 ngõ 38, đường Trần Nhật 
Duật, phường Đội Cung, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An 
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(511)   Nhóm 11: Máy làm mát không khí. 
 

 
(210) 4-2017-00083 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.4.1; 26.1.2; 26.1.6; 1.15.23 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sứ cách điện 
Việt Nam  (VN) 
Khu công nghiệp Phía Nam, thôn Bình 
Sơn, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, 

tỉnh Yên Bái 

 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách điện bao gồm: sứ đỡ đường dây, sứ cầu chì, sứ cầu dao, sứ biến 

áp, sứ hạ thế. 
 

 
(210) 4-2017-00084 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần các hệ 
thống viễn thông VNPT - 
FUJITSU  (VN) 
Đường 72, phường Dương Nội, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Hộp phân phối quang (thiết bị viễn thông).  
 

 
(210) 4-2017-00085 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A7.1.11; 7.1.24 

(591) Xanh lá, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xây dựng Phát Lan 
Anh  (VN) 
196A/2, khu phố 1B, phường An Phú, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ kho bãi, cho thuê kho bãi.  
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(210) 4-2017-00086 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Trần Thị Tý  (VN) 

Tổ 41 khu 3, phường Hồng Gai, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Ruốc tép tôm; chả mực; chả cá; chả tôm; tôm khô; bề bề đã chế biến.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày giới thiệu sản phẩm, đại lý ký 
gửi các sản phẩm: ruốc tép tôm, chả mực, chả cá, chả tôm, tôm khô, bề bề đã chế biến.  

 

 
(210) 4-2017-00087 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 5.3.20; 5.13.4 
(591) Vàng nghệ, vàng, đỏ, đỏ mun 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ du lịch Tam Phát  (VN)
Thôn Chi Phong, xã Trường Yên, huyện 
Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

 
(511   Nhóm 35: Mua nước mắm, cao sơn dương, thịt trâu gác bếp; bán nước mắm, cao sơn 

dương, thịt trâu gác bếp: xuất khẩu nước mắm, cao sơn dương, thịt trâu gác bếp; nhập 
khẩu nước mắm, cao sơn dương, thịt trâu gác bếp. 

 
Nhóm 39: Cho thuê xe chở khách; du lịch.  

 
Nhóm 41: Tổ chức sự kiện giải trí; dịch vụ vui chơi giải trí tại khu vui chơi. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ. 

 

 
(210) 4-2017-00088 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A24.15.7 (540) 

  

(731) Thạch Mỹ Quyên  (VN) 
Số 268/2 lầu 2, đường Hải Thượng Lãn 
Ông, phường 14, quận 5, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)  Nhóm 11: Đèn điện; đèn trần, đèn gắn trên trần nhà; đèn chiếu sáng; đèn pin; thiết bị 

chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; dụng cụ nấu nướng dùng điện. 
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(210) 4-2017-00089 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2017-00091 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.3.1; A26.3.6; 26.3.3; 18.3.21; 

A26.11.12; 26.11.3 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
quốc tế AMIRO  (VN) 
Số 29, ngõ 79 phố Mễ Trì Thượng, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2017-00092 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2; 25.3.1 
(591) Xanh dương, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Thành Vinh  
(VN) 
17 đường 5A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi. 

 

 
(210) 4-2017-00094 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) NINGBO GENIN INDUSTRIAL CO., 

LTD.  (CN) 
Room 536, Bld. 5, No. 22 Henghe Road, 
Beilun District, Ningbo, Zhejiang 
Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công, không dùng để cắt, sửa móng tay; mũi 

khoan [bộ phận của dụng cụ cầm tay]; búa [dụng cụ cầm tay]; rìu; cái kìm; chìa vặn vít; 

đá mài [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ làm vườn [công cụ cầm tay thao tác thủ công]; kích 

nâng, thao tác thủ công.  
 

 
(210) 4-2017-00095 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) JIANGLING MOTORS CO., LTD.  

(CN) 

509, North Yingbin Road, Nanchang 

City, Jiangxi Province, P.R. China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; ô tô tải; xe tải chở hành lý hoặc người [xe cộ]; xe thể thao; xe ôtô ca; 

xe buýt; nhà xe lưu động; bộ ghế nệm cho xe cộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên 

bộ; săm lốp ô tô. 
 

 
(210) 4-2017-00097 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Vũ Cao Thăng  (VN) 
129/4A Nguyễn Văn Lượng, phường 17, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Phát 

triển Quang Minh (QUANG MINH 

IDC.,JSC) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-00098 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Vũ Cao Thăng  (VN) 
129/4A Nguyễn Văn Lượng, phường 17, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Phát 

triển Quang Minh (QUANG MINH 

IDC.,JSC) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2017-00099 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) DAIKOKUTEN BUSSAN COMPANY  

(JP) 
704-5, Horinan, Kurashiki city, 
Okayama 710-0841, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Bơ thực vật. 

 

 
(210) 4-2017-00100 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) DAIKOKUTEN BUSSAN COMPANY  

(JP) 
704-5, Horinan, Kurashiki city, 
Okayama 710-0841, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Bơ. 

 

 
(210) 4-2017-00101 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.5.19; A5.5.22; 4.3.20; 25.1.5 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh lá cây, xanh 

dương, hồng, đỏ, tím, xám 

(540) 

  

(731) Phạm Thanh Long  (VN) 
89/30/2G đường 8/3, phường 5, thành 
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 30: Trà xanh.  

 

 
(210) 4-2017-00102 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.1; 7.1.5; A7.1.12; 7.1.6 
(591) Trắng, da cam đậm 

(540) 

  

(731) Ông Đỗ Thế Hân   (VN) 
Số nhà 36, ngõ 14, đường Phạm Huy 
Quang, tổ 2, thị trấn Đông Hưng, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  
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(511   Nhóm 39: Sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển; sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn 
khách du lịch; vận chuyển hành khách, đặt chỗ cho các chuyến đi.  

 

 
(210) 4-2017-00103 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Liên Việt   (VN) 
Số 8 ngõ 66 phố Nguyễn Phúc Lai, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-00104 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dược phẩm Thiên Khánh   (VN) 
Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2017-00105 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thương mại NTB Pharma New  
(VN) 
Số 26 nhà liền kề, dãy 6A Làng Việt kiều 
Châu âu, KĐT Mỗ Lao, phường Mộ Lao, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
1184 

(511   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-00106 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dược phẩm Việt Anh   (VN) 
Ngách 64/49, tổ 87, phố Nguyễn Lương 
Bằng, phường ô Chợ Dừa, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-00107 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Mộc Vân Sơn  (VN) 
Số 5, ngõ 129 Nguyễn Trãi, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-00108 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Mộc Vân Sơn  (VN) 
Số 5, ngõ 129 Nguyễn Trãi, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-00109 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.7.17; A1.1.10; A1.1.4 
(591) Đỏ, xanh tím than, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Quốc Tế Việt Mỹ  (VN) 
Cụm công nghiệp Hợp Thịnh, xã Hợp 
Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh 
Phúc  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  

 

 
(210) 4-2017-00110 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) PROXIMO SPIRITS, INC.   (US) 

333 Washington Street, Jersey City, State 
of New Jersey 07302, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu rum; đồ uống có cồn chứa rượu rum; đồ uống có cồn, trừ bia; chiết xuất 

cồn.  
 

 
(210) 4-2017-00111 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) TRADE WIND BRANDS, LLC   (US) 

333 Washington Street, City of Jersey 
City, State of New Jersey 07302, United 
States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia; rượu gin.  
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(210) 4-2017-00112 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) EX HACIENDA LOS CAMICHINES, 

S.A. DE C.V.   (MX) 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia 
Chapala, Tlaquepaque, Jalisco C.P. 
45609, Mexico  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia; hỗn hợp cốc tai có cồn; rượu te-ki-la (loại rượu mạnh 

của Mê-xi-cô).  
 

 
(210) 4-2017-00113 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) WISHCOMPANY INC.   (KR) 

49, Gangnam-daero 110-gil, Gangnam-
Gu, Seoul 06127, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm; miếng lót dùng cho mục đích mỹ phẩm; bút chì 

dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ mỹ phẩm; miếng bông gòn dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; xà phòng mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2017-00114 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) SARAYA CO., LTD.  (JP) 

2-8, Yuzato 2-chome, Higashisumiyoshi-
ku, Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; khăn giấy được tẩm chế phẩm tẩy 

trang; chế phẩm tẩy trang; nước thơm để xức sau khi tắm; kem mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; 
xà phòng rửa mặt; bột đánh răng, nước xúc miệng không dùng cho mục đích y tế; kem 
đánh răng; nước hoa; mỹ phẩm chăm sóc da; kem dưỡng da vùng mắt; mặt nạ làm đẹp để 
dưỡng chống nhăn (vùng mắt); mặt nạ đất sét (mặt nạ làm đẹp); kem để chống nếp nhăn 
trên da; tinh dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; sáp thơm dưỡng môi; chất tẩy rửa dùng 
cho mục đích gia dụng (không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục 
đích y tế); xà phòng mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch tay; xà phòng thơm; xà phòng tắm toàn 
thân; dầu gội đầu; chất dưỡng tóc (mỹ phẩm), keo xịt tóc; chất tẩy trắng để giặt; chất tẩy 
rửa để giặt; chất làm mềm vải (dùng để giặt); chất để làm sạch bát đĩa.  
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Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng lactoferrin; chất bổ sung ăn 
kiêng để làm đẹp; sáp thơm bôi môi dùng cho mục đích y tế, cồn y tế; chất sát trùng; chế 
phẩm hoá học dùng cho mục đích y tế; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; dược phẩm 
dùng cho mục đích y tế; chất diệt nấm; chất diệt khuẩn; thuốc dùng cho người; chất diệt 
khuẩn dùng cho bàn tay và ngón tay (cho mục đích vệ sinh); khăn vệ sinh dùng một lần; 
tác nhân diệt khuẩn cho bệ xí vệ sinh; chế phẩm vệ sinh dùng cho y tế; chất diệt khuẩn 
dùng để làm sạch thực phẩm; chế phẩm dược dùng chăm sóc da. 

 

 
(210) 4-2017-00115 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty TNHH MTV may Phú 

Anh  (VN) 
Thôn 5, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  

 

 
(210) 4-2017-00116 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.7.16; A3.7.24; A5.3.13; A26.11.12; 

A5.5.20 
(591) Nâu, xám, xanh lá cây 
(731) TU HUA BING  (CN) 

No 4-280 Zhulin region, Huangshi Port, 
Huangshi City, Hubei Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đèn led, thiết bị chiếu sáng, đồ điện tử: máy tính, máy ảnh, ti vi, loa, 
đầu đĩa.  

 

Nhóm 41: Giải trí; giải trí trên truyền hình; sản xuất phim không bao gồm phim quảng 
cáo; xuất bản sách điện tử và tạp chí trực tuyến; tổ chức các cuộc thi nhằm mục đích giáo 
dục; giáo dục; dịch vụ trò chơi được cung cấp trực tuyến từ một mạng máy tính.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn, quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2017-00117 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử PRO ASIA  
(VN) 
Số 6, thôn Lã Côi, xã Yên Viên, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; máy đọc đĩa; tai nghe; loa; micrô; thiết bị và máy âm 
thanh.  

 

 
(210) 4-2017-00118 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử PRO ASIA  
(VN) 
Số 6, thôn Lã Côi, xã Yên Viên, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; máy đọc đĩa; tai nghe; loa; micrô; thiết bị và máy âm 

thanh.   
 

Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; hệ thống và thiết bị nấu nướng; 
thiết bị lọc nước; máy và thiết bị làm sạch không khí; hệ thống và thiết bị vệ sinh; quạt 
điện dùng cho cá nhân. 

 

 
(210) 4-2017-00119 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.3.11; A5.3.14; A5.3.13 
(591) Cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HASENCA  
(VN) 
109/7C Nguyễn Duy Trinh, phường Bình 
Trưng Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-00120 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 18.3.2; 18.3.23 
(591) Xanh lá, vàng cam, vàng, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất và 
Thương mại Chúc Thuận  (VN) 
344/67/78 đường Chiến Lược, khu phố 2, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc xua đuổi muỗi và côn trùng, sâu bọ dạng xịt; thuốc xua đuổi muỗi và 

côn trùng, sâu bọ dạng kem; dầu gió; chế phẩm vitamin; nước uống tăng lực dùng cho 
ngành y; kẹo dùng cho ngành y; dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2017-00121 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.3.1; 26.4.2; A25.7.21; 26.7.25 

(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất Kinh 
doanh Anh Đức  (VN) 
109/30 Trương Phước Phan, phường Bình 

Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
 

 
(210) 4-2017-00122 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Trắng, đen, xám 

(731) ZHU JIAXIANG   (CN) 

4D, JiayiGe, Building 6, 

ChengzhongyaYuan, No.299, Fuhua 3rd 

Road, Futian District, Shenzhen, 

Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 39: Hậu cần vận tải; vận tải đường sông; vận tải bằng đường sắt; vận tải bằng 

đường không; cho thuê toa chở hàng chạy trên đường ray; dịch vụ cho thuê kho chứa 

hàng.  
 

 
(210) 4-2017-00123 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 2.9.1 

(731) TY INC.   (US) 

280 Chestnut Westmont, Illinois 60559, 

United States of America  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi bằng nhung; đồ chơi bằng nhung được nhồi bông; thú đồ chơi nhồi 

bông; gấu đồ chơi nhồi bông; đồ chơi nhồi bông; gấu bông; đồ chơi bằng nhung mềm 

được tạo hình; đồ chơi mềm được tạo hình. 
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(210) 4-2017-00124 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) TY INC.    (US) 

280 Chestnut Westmont, Illinois 60559, 
United States of America   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi bằng nhung; đồ chơi bằng nhung được nhồi bông; thú đồ chơi nhồi 

bông; gấu đồ chơi nhồi bông; đồ chơi nhồi bông; gấu bông; đồ chơi bằng nhung mềm 
được tạo hình; đồ chơi mềm được tạo hình.  

 

 
(210) 4-2017-00125 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) APHARM CO., LTD.   (KR) 

(Sindang-Dong, Enc Innobiz Tower) 
#206, 559, Dalseodaero, Dalseo-Gu, 
Daegu, Republic Of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm 

sóc da; chế phẩm chống nắng; dầu gội đầu; nước hoa; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca- ra); 
nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp.  

 
 

(210) 4-2017-00130 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.3; 26.1.1; 25.5.5; 21.3.21 
(731) Công ty cổ phần V-PROUD  (VN)

Số nhà 62, hẻm 36, ngách 11, ngõ 8 
đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thương mại, nhập khẩu: thiết bị đo lường, thiết bị phân tích, kiểm 

nghiệm, máy gia công và phụ kiện, mua bán các thiết bị trên đã qua sử dụng.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm, đo lường, đánh giá hệ thống 
quản lý chất lượng.  
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(210) 4-2017-00131 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.1.10; A15.9.11 
(731) JIANGSU GOSIDA POWERTOOLS 

Co., LTD.   (CN) 
Industrial Park, Lvsi Port Town, Qidong 
City, Nantong City, Jiangsu Province, 
P.R. China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công; máy gia công gỗ; máy cắt; 
cưa xích; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; dụng cụ cầm tay, vận hành bằng khí 
nén; máy sơn; máy phát điện; máy khí nén; thiết bị hàn dùng điện; thiết bị rửa. 

 

 
(210) 4-2017-00132 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) JIANGSU GOSIDA POWERTOOLS 

Co., LTD.   (CN) 
Industrial Park, Lvsi Port Town, Qidong 
City, Nantong City, Jiangsu Province, 
P.R. China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công; máy gia công gỗ; máy cắt; 
cưa xích; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; dụng cụ cầm tay, vận hành bằng khí 
nén; máy sơn; máy phát điện; máy khí nén; thiết bị hàn dùng điện; thiết bị rửa. 

 

 
(210) 4-2017-00133 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 24.9.1; A5.5.20 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ Hoàng 
Gia Việt Nam   (VN) 
C6, BT7 - KĐT Việt Hưng, ®−ßng 
Nguyễn Cao Luyện, phường Giang Biên, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ may quần áo thời trang.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang.  
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(210) 4-2017-00134 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.23; 26.13.25 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sinh Việt  (VN) 
Số 42, ngõ 29 phố Vũ Thạnh, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt quần áo; nước giặt quần áo; chế phẩm tẩy trắng quần áo; chất xả giặt 

làm mềm vải (chất xả vải); nước ôzôn làm mềm vải, quần áo; chế phẩm rửa vệ sinh tay 
dạng nước; chế phẩm rửa vệ sinh tay dạng bột; dầu gội; sữa tắm; nước rửa chén bát; nước 
lau sàn nhà; nước tẩy rửa bồn cầu; nước lửa xe; nước rửa kính; chế phẩm để tẩy sạch 
(đánh bóng) bề mặt inox; nước hoa xịt phòng. 

 

 
(210) 4-2017-00135 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.4.24; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sinh Việt  (VN) 
Số 42, ngõ 29 phố Vũ Thạnh, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt quần áo; nước giặt quần áo; chế phẩm tẩy trắng quần áo; chất xả giặt 

làm mềm vải (chất xả vải); nước ôzôn làm mềm vải, quần áo; chế phẩm rửa vệ sinh tay 
dạng nước; chế phẩm rửa vệ sinh tay dạng bột; dầu gội; sữa tắm; nước rửa chén bát; nước 
lau sàn nhà; nước tẩy rửa bồn cầu; nước lửa xe; nước rửa kính; chế phẩm để tẩy sạch 
(đánh bóng) bề mặt inox; nước hoa xịt phòng. 

 

 
(210) 4-2017-00136 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(300) 070795 29.08.2016 JM 

  
(731) WESTERN DIGITAL 

TECHNOLOGIES, INC.   (US) 
3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine 
California 92612, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý (điều hành) kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh 

doanh; cung cấp các dịch vụ phục vụ hoạt động văn phòng; tư vấn nghiệp vụ (chuyên 
môn) kinh doanh và tư vấn tổ chức kinh doanh; dịch vụ của chuyên gia tư vấn về hiệu quả 
kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh trong lĩnh vực biên tập và hệ thống hóa thông 
tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập và hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy 
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tính; quản lý tư liệu bằng máy tính; cập nhật và duy trì dữ  liệu trong cơ sở dữ liệu máy 
tính. 

 

Nhóm 38: Truyền điện tử dữ liệu và tài liệu qua mạng máy tính.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là: dịch vụ hội thảo, hội nghị chuyên đề, hội thảo trực 
tuyến, cuộc thảo luận (hội nghị), dịch vụ đào tạo được cung cấp trực tuyến từ mạng máy 
tính; dịch vụ câu lạc bộ giáo dục dưới hình thức các khóa học đào tạo thực hành, lớp học 
đào tạo thực hành và hội thảo đào tạo thực hành; cung cấp xuất bản phẩm trực tuyến 
không tải xuống được và các viđêô trực tuyến không tải về được mà bản chất là sổ tay 
hướng dẫn cho người sử dụng và sách trắng (tài liệu hướng dẫn) kỹ thuật; cung cấp nhật 
ký (blog) trực tuyến, tất cả các dịch vụ kể trên đều là các dịch vụ trong lĩnh vực thiết bị 
nhớ cực nhanh (flash) có khả năng lưu giữ dữ liệu khi bị mất điện và trung tâm dữ liệu 
quy mô lớn, và phân tích và tối ưu hóa hệ thống điện toán đám mây. 

 

 
(210) 4-2017-00137 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.3.1; 3.3.15 
(731) Nguyễn Thanh Sơn  (VN) 

48/77 Hồ Đắc Di, phường An Cựu, thành 
phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường (bột bả); lớp che ngoài không bằng kim loại dùng cho xây dựng; 

lớp bao ngoài không bằng kim loại dùng cho xây dựng; lớp ốp tường không bằng kim loại 
dùng cho xây dựng; lớp lót tường không bằng kim loại dùng cho xây dựng.  

 

 
(210) 4-2017-00138 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH CORELE V.  (VN) 
Số 6, đường số 6, khu phố 1, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục thể thao.  

 

 
(210) 4-2017-00139 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.2.1; 26.1.1; 25.5.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ BAZAN 
Đỏ  (VN) 
Số 60A, Đội 4, Buôn Ea Mtắ, xã Ea 
Bhèc, huyện Cư Kuin, tỉnh §¾k L¾k  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, chất thay thế cà phê.  
 

 
(210) 4-2017-00140 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất 
Thương mại và Dịch vụ Bazan 
Đỏ  (VN) 
Số 60A, Đội 4, Buôn Ea Mtắ, xã Ea 
Bhèc, huyện Cư Kuin, tỉnh §¾k L¾k  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, đường, gạo, bột sắn, chất thay thế cà phê.   

 

 
(210) 4-2017-00141 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.8; 26.4.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Đào tạo 

Westernltd  (VN) 
140 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Hội, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ dạy nghề.  
 
 

(210) 4-2017-00143 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dịch vụ Phân 

phối Tổng hợp Quốc Tế   (VN) 
46/4D ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm; nước xức tóc; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy 

rửa, lăn khử mùi, xịt khử mùi, sữa rửa mặt (không dùng trong công nghiệp); dầu chăm sóc 
tóc cho nuôi dưỡng tận chân tóc và làm mềm sợi tóc; kem dưỡng tóc tạo độ ẩm, tạo kiểu 
và làm bóng sợi tóc; gel làm cứng tóc thành một kiểu tóc cụ thể và cho mục đích tạo kiểu 
cho tóc; dầu xả dưỡng tóc dùng cho thay đổi cấu trúc và bề mặt tóc; chế phẩm chứa tinh 
chất dưỡng tóc để làm sáng tóc và ngăn chặn rối tóc, gãy tóc; chế phẩm chăm sóc tóc là 
mỹ phẩm.  
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(210) 4-2017-00144 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A11.3.2; 26.1.1 

(591) Đen, xanh dương đậm 

(731) Pernod Ricard SociÐtÐ 
anonyme   (FR) 
12 place des Etats Unis, 75016 Paris, 

France  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng có thể tải về được dùng cho máy điện thoại di động hoặc 

máy tính bảng; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được.  

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng và nước có gaz và đồ uống không có cồn; nước sinh tố và 

nước ép trái cây (đồ uống không cồn); xi rô và chế phẩm để làm đồ uống; nước sô đa; đồ 

uống khai vị, không có cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 

bán lẻ, dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến hàng hóa tiêu dùng như thực phẩm hoặc 

đồ uống; dịch vụ khách hàng thân thiết cho mục đích thương mại, hỗ trợ bán hàng hoặc 

quảng cáo; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn tại các cửa hàng, bằng catalog, hoặc trực tuyến, 

các loại đồ uống có cồn và không có cồn, bia, thực phẩm, tượng, bức tượng nhỏ, tác phẩm 

nghệ thuật dùng cho trang hoàng và trang trí bằng kim loại thường, kim loại quý, vật liệu 

nhựa, gỗ, vật liệu dệt, sứ, gốm, đất nung, thủy tinh, vải và áo thun ngắn tay, giày dép, đồ 

đội đầu, phụ kiện quần áo, túi xách, ô dù, áp phích, gương soi, chai lọ, bình nước cá nhân, 

ly và đồ chứa nước, cốc, ly định lượng, bình, bình lắc hỗn hợp đồ uống, đồ trộn hỗn hợp 

đồ uống, thìa trộn, máy ép chanh, khay dùng cho mục đích gia đình, đĩa cho các dịch vụ 

đồ uống, dụng cụ mở chai và dụng cụ mở nút chai xoắn ruột gà, xô đá, ống hút để uống, 

khăn ăn bằng giấy hoặc vải, tạp dề, gạt tàn thuốc, dây móc khóa, văn phòng phẩm, sổ tay, 

dụng cụ viết. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển và giao hàng hóa, đồ uống có cồn, đồ uống không cồn và 

bia.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ làm chai lọ theo yêu cầu của khách hàng, dịch vụ làm ly và đĩa cho 

dịch vụ nước giải khát theo yêu cầu của khách hàng, dịch vụ in ấn và khắc.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ tại quán bar, nhà hàng ăn uống và quầy rượu có người phục vụ; 

dịch vụ tư vấn về các chế phẩm dùng để làm đồ uống và đồ uống hỗn hợp.  
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(210) 4-2017-00145 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.4; 25.5.3; A3.2.24; 3.2.1; 26.4.12 
(591) Trắng, tím, hồng đậm, vàng 
(731) Công ty cổ phần Nhà hàng 

Gói và Cuốn  (VN) 
62 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà sữa (trên cơ sở trà là chủ yếu); trà, cà phê; ca cao; hoa hoặc lá được sử dụng 

làm chất thay thế trà.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê, quán trà sữa, dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán ăn vặt.  

 

 
(210) 4-2017-00146 (220) 04.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.4; A3.2.24; 3.2.1 
(731) Công ty cổ phần Nhà hàng 

Gói và Cuốn  (VN) 
62 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà sữa (trên cơ sở trà là chủ yếu); trà, cà phê; ca cao; hoa hoặc lá được sử dụng 

làm chất thay thế trà.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê, quán trà sữa, dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán ăn vặt.   

 

 
(210) 4-2017-00147 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 19.11.4; A19.11.25 
(731) GREENLINK TECHNOLOGY CORP.  

(BN) 
Britannia House, 41, 4th Floor, Cator 
Road, Bandar Seri Begawan BS 8811, 
Negara Brunei Darussalam  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; chế phẩm trang điểm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế 

phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; nước 
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thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dùng cho mục 
đích mục đích vệ sinh thân thể; mỡ dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm để xức sau 
khi tắm; phấn rôm dùng cho mục đích vệ sinh thân thể; xà phòng; chế phẩm chống nắng; 
mỹ phẩm dùng cho lông mày; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi; chế phẩm mỹ phẩm 
để tắm; chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể]; chế phẩm thụt rửa dùng cho 
mục đích vệ sinh hoặc khử mùi cá nhân [đồ vệ sinh cá nhân]; khăn giấy được tẩm, thấm 
ướt nước thơm mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm, thấm ướt chế phẩm tẩy trang; dầu thơm 
không dùng cho mục đích y tế; mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); phấn trang điểm; chế 
phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; bộ mỹ phẩm; chất làm bóng môi; son môi; chế 
phẩm để chăm sóc móng; dầu gội đầu; dầu dưỡng tóc; nước hoa; tinh dầu; chiết xuất của 
hoa (nước hoa); hương liệu [tinh dầu]; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm làm 
sạch; dầu dùng cho mục đích làm sạch.  

 

 
(210) 4-2017-00148 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Huỳnh Ngọc Anh Quang  (VN) 
391/13 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ.  
 

 
(210) 4-2017-00149 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Huỳnh Ngọc Anh Quang   (VN) 
391/13 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ.  

 

 
(210) 4-2017-00150 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.5.1; 26.3.3; 26.3.4; A25.7.5 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Huỳnh Ngọc Anh Quang  (VN) 
391/13 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ 
Chính Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ. 
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(210) 4-2017-00151 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại An Phú  (VN) 
Số 41B, ngách 73, ngõ 12, phố Đào Tấn, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-00152 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại An Phú   (VN) 
Số 41B, ngách 73, ngõ 12, phố Đào Tấn, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-00153 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại An Phú  (VN) 
Số 41B, ngách 73, ngõ 12, phố Đào Tấn, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2017-00154 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sứ COSANI  
(VN) 
KCN Liên Chiều, phường Hòa Hiệp Bắc, 
quận Liên Chiều, thành phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 11: Các sản phẩm vệ sinh làm bằng sứ: bệ xí nhà vệ sinh; chậu vệ sinh; chậu rửa 
tay; bệ tiểu; bồn tắm; buồng tắm; đèn kiểu, các sản phẩm phục vụ mục đích vệ sinh: vòi 
nước bằng hợp kim đồng; vòi sen lắp trong nhà tắm; vòi xịt nước gắn trong nhà vệ sinh; 
van cấp xả nước; bình nóng lạnh; bồn tắm. 

 
Nhóm 20: Móc treo quần áo và khăn tắm bằng sứ.  

 
Nhóm 21: Các sản phẩm làm bằng gốm, sứ khác: ấm chén; bát đĩa; bình hoa; chậu hoa; 
các con vật; chai lọ; chậu kiểng; đồ để giấy vệ sinh; đồ để xà phòng; đồ gốm dùng trong 
gia đình. 

 
Nhóm 34: Gạt tàn bằng sứ. 

 

 
(210) 4-2017-00155 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; 4.5.21; A5.3.13 
(591) Trắng, xanh dương đậm, cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Bảo Lịch   (VN) 
64/3A Đồng Nai, phường Phước Hải, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế đồ họa nghệ thuật; tư vấn thiết kế trang web; thiết kế nội thất; thiết kế 

công nghiệp; thiết kế bao bì; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2017-00156 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Việt Nam  
(VN) 
Số 20/538 đường Láng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-00157 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Minh Việt Nam  
(VN) 
Số 20/538 đường Láng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-00158 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Việt Nam  
(VN) 
Số 20/538 đường Láng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-00159 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Việt Nam  
(VN) 
Số 20/538 đường Láng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-00161 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nhà hàng 
thuần chay Giác Duyên  (VN) 
Số 16 đường Nguyễn Huy Tự, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán bán đồ ăn chay.  

 

 
(210) 4-2017-00162 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A11.1.6; 26.1.2; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây 

đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Bửu Khánh  (VN) 
Số 7/25 Thành Thái, phường 4, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn, cung cấp thức ăn thức uống do 

nhà hàng tự thực hiện.  
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(210) 4-2017-00163 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.9.1; 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6; 21.3.1 
(591) Xanh lá, vàng, đỏ, trắng, xám, vàng nâu 

(540) 

  

(731) Lương Khắc Tâm  (VN) 
186/7 đường số 1, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ quán bi a (vui chơi giải trí).  
 

 
(210) 4-2017-00165 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 18.5.1; 1.15.15; 26.4.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thương mại 
và Dịch vụ NCH Việt Nam  (VN) 
Số 188, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; cho thuê tàu thuyền; cho thuê xe; tham quan [du 
lịch]; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách. 

 

 
(210) 4-2017-00167 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.4.2 
(591) Xám, đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Lương Kim Nguyệt  (VN) 
221/2 Thoại Ngọc Hầu, phường Mỹ 
Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 
(511)   Nhóm 20: Giường; tủ; bàn; ghế ; kệ. 
 

Nhóm 35: Mua bán nội thất: bàn, ghế, tủ, kệ, giường.  
 

 
(210) 4-2017-00168 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Dương Sục Hà  
(VN) 
195 Hà Tôn Quyền, phuờng 4, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn, dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2017-00169 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Carenefit  (VN) 
282-284 Phan Xích Long, phường 2, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm trang điểm, khăn giấy được tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm; chế 

phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; xà phòng vệ sinh dạng bánh; hỗn hợp thơm làm từ cánh 
hoa khô và hương liệu (chất thơm); chế phẩm trang điểm; chế phẩm vệ sinh thân thể.  

 
Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế; đồ uống y tế; thực phẩm cho em bé; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; thực 
phẩm công thức cho trẻ sơ sinh; quần lót, thấm hút được, dùng cho người không tự kiềm 
chế.  

 
Nhóm 29: Sản phẩm sữa; sữa bột; sữa chua; quả đóng hộp và trái cây đóng hộp; nước quả 
nấu đông ; thạch trái cây và thạch hoa quả; kem(sản phẩm sữa).  

 
Nhóm 30: Bánh quy, đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên 
cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà.  

 
Nhóm 44: Tư vấn sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; vật lý trị liệu; dịch vụ trợ giúp y 
tế; dịch vụ hộ lý chăm sóc y tế; dịch vụ điều dưỡng; dịch vụ nha khoa; dịch vụ thẩm mỹ 
viện; cho thuê thiết bị y tế.  

 

 
(210) 4-2017-00170 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH CARENEFIT  (VN) 
282-284 Phan Xích Long, phường 2, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm trang điểm, khăn giấy được tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm; chế 
phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; xà phòng vệ sinh dạng bánh; hỗn hợp làm từ cánh hoa 
khô và hương liệu; chế phẩm trang điểm; chế phẩm vệ sinh thân thể. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế; đồ uống y tế; thực phẩm cho em bé; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; thực 
phẩm công thức cho trẻ sơ sinh; quần lót, thấm hút được, dùng cho người không tự kiềm 
chế. 

 

Nhóm 29: Sản phẩm sữa; sữa bột; sữa chua; quả đóng hộp và trái cây đóng hộp; nước quả 
nấu đông ; thạch trái cây và thạch hoa quả; kem(sản phẩm sữa). 

 
Nhóm 30: Bánh quy, đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên 
cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà. 
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Nhóm 44: Tư vấn sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; vật lý trị liệu; dịch vụ trợ giúp y 
tế; dịch vụ hộ lý chăm sóc y tế; dịch vụ điều dưỡng; dịch vụ nha khoa; dịch vụ thẩm mỹ 
viện; cho thuê thiết bị y tế.  

 

 
(210) 4-2017-00173 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) OH, YOUNG GEUN   (KR) 

Samhwan Apt. 113 -101, (Won-dong) 
99-1 5, Gyeongggi-daero, Osan-si, 
Gyeonggi-do, Korea  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần dài dùng để chơi gôn; quần áo dùng để chơi gôn; áo sơ mi dùng để chơi 

gôn; váy dùng dÓ chơi gôn; mũ lưỡi chai dùng để chơi gôn; áo ngoài mặc chui đầu dùng 
để chơi gôn; áo gi lê dùng để chơi gôn; giày dùng để chơi gôn; đinh đế giầy để chơi gôn; 
đinh nhọn đóng vào đế giầy để khỏi trơn trượt dùng để chơi gôn; tất ngắn cổ; áo khoác 
ngoài (trang phục); áo ngoài mặc chui đầu; thắt lưng (trang phục); áo len dài tay; đồng 
phục thể thao; khăn quàng cổ; ca vát; giầy dép; quần áo. 

 
Nhóm 28: Túi đựng vật dụng đánh gôn, có hoặc không có bánh xe; bóng chơi gôn; dụng 
cụ để sửa tảng đất cỏ [phụ kiện chơi gôn]; vật dụng đánh dấu trong chơi gôn; găng tay 
chơi gôn; gậy đánh gôn; cán của gậy đánh gôn; thân của gậy đánh gôn; đầu của gậy đánh 
gôn; vỏ bọc đầu gậy đánh gôn; túi đựng gậy đánh gôn; vỏ bọc gậy đánh gôn; vật nhỏ 
nhọn để đặt quả bóng trước khi đánh nó vào từng lỗ dùng trong chơi gôn; túi dựng gậy 
đánh gôn dành cho người phục vụ người chơi gôn; thảm thực hành đánh gôn [dụng cụ 
chơi gôn]; dụng cụ chơi gôn; vật dụng đánh dấu bóng chơi gôn; dụng cụ tập luyện xoay 
người đánh gôn; vật dụng nhỏ gắn vào gậy đánh gôn để có thể tính toán khoảng cách và 
số liệu thống kê của mỗi đường bóng (cú đánh); gậy ngắn để đánh gôn; gậy cờ được đặt ở 
giữa của lỗ gôn để định vị trí lỗ gôn dễ dàng. 

 

 
(210) 4-2017-00174 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.7.16; 26.1.1; 18.3.2; 18.3.23 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đức Việt  (VN) 
Lầu 4, tòa nhà Sacombank, số 52B, 
đường 3014, khu phố 1, thị trấn Dương 
Đông, Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới 

bất động sản; cho thuê phòng trung tâm thương mại; cho thuê căn hộ và nhà ở; thu xếp tài 
chính cho các dự án xây dựng; đầu tư vốn; đánh giá tài chính (bất động sản); định giá tài 
chính (bất động sản); đại lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà (bất động sản). 
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(210) 4-2017-00175 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.1; A26.4.24; A14.5.6; 14.5.1; 

A5.5.20 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH tập đoàn Mik 
Group Việt Nam  (VN) 
Tầng 5, số 72 Trần Hưng Đạo, phường 
Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới 
bất động sản; cho thuê phòng trung tâm thương mại; cho thuê căn hộ và nhà ở; thu xếp tài 
chính cho các dự án xây dựng; đầu tư vốn; đánh giá tài chính (bất động sản); định giá tài 
chính (bất động sản); đại lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà (bất động sản). 

 

 
(210) 4-2017-00176 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.1; 26.4.9; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh da trời lợt, xanh lá 

cây, đỏ đậm, da cam, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
mỹ phẩm Hoa Thiên  (VN) 
35 đường số 6, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, sữa tắm, dầu gội, son môi và phấn trang điểm.  
 

 
(210) 4-2017-00177 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Liên hiệp khoa học Công Nghệ 
Xanh Việt Nam  (VN) 
Số 01 đường Cách Mạng Tháng Tám, 
phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 31: Sâm đại quang tươi. 
 

 
(210) 4-2017-00178 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ZEN GROUP  (VN) 
568/18D Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 03: Nhang; hương thơm để thắp; hương trầm dùng để cúng tế. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; chức 
năng văn phòng. 

 

 
(210) 4-2017-00179 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ZEN GROUP   (VN) 
568/18D Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; chức 

năng văn phòng.  
 

 
(210) 4-2017-00181 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh lam, 

xanh dương, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Zen Group  (VN) 
568/18D Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; tham quan [du lịch].  
 

Nhóm 43: Nhà nghỉ du lịch.  
 

 
(210) 4-2017-00185 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.7; A25.7.6; A25.7.7; 1.15.21; 

A11.3.3 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Beta Media  
(VN) 
Tầng 3, số 595, đường Giải Phóng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
1206 

(210) 4-2017-00186 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A11.1.5 
(591) Xanh dương, đỏ, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Beta Media  
(VN) 
Tầng 3, số 595, đường Giải Phóng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2017-00187 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.3.2; 26.3.23; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Beta Media  
(VN) 
Tầng 3, số 595, đường Giải Phóng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2017-00188 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.8 
(591) Cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Beta Media  
(VN) 
Tầng 3, số 595, đường Giải Phóng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2017-00190 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thuận  (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn; giấy rút; giấy ví; giấy lau dùng trong gia đình. 
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(210) 4-2017-00191 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thanh  (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn; giấy rút; giấy ví; giấy lau dùng trong gia đình. 
 

 
(210) 4-2017-00192 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.1.6 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Mobell  (VN) 
Số 14, đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 

15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; thuốc đánh 

răng; chất khử mùi dùng cho cá nhân; chất phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm. 

 

Nhóm 16: Giấy, các tông và hàng hoá làm bằng các vật liệu này không được xếp trong 

các nhóm khác; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; keo dán 

dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình; bút lông. 

 

Nhóm 18: Da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và không được xếp các nhóm 

khác, rương, hòm, va li và túi du lịch; ô, lọng và gậy chống. 

 

Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động, thiết bị điện thoại (thân máy, pin, nắp pin), phụ 

kiện điện thoại (bộ sạc và tai nghe), máy tính bảng. 
 

 
(210) 4-2017-00195 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 24.13.1; 24.17.5 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hữu Nghị 
Quốc Tế  (VN) 
Tổ 44, phường Nguyễn Phúc, thành phố 

Yên Bái, tỉnh Yên Bái 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
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(210) 4-2017-00196 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.3.20; 1.5.1 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV phát triển 
- dược Sài Gòn  (VN) 
87 Thích Quảng Đức, phường Phú Hòa, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2017-00197 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Tổng công ty Cà Phê Việt Nam 

- Công ty TNHH MTV (VINACAFE)  
(VN) 
211-213-213 A Trần Huy Liệu, phường 
8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón vô cơ, hữu cơ, vi sinh dùng để chăm sóc cây cà phê.  
 

Nhóm 07: Máy móc, thiết bị dùng để phục vụ sản xuất, chế biến cà phê, cụ thể là: máy 
xay cà phê (không vận hành bằng tay); máy bán cà phê (đồ uống) tự động vận hành bằng 
đồng xu. 

 
Nhóm 11: Máy pha cà phê, dùng điện; máy rang cà phê; máy sấy cà phê; máy lọc nước 
uống dùng để pha chế cà phê; bộ lọc nước uống dùng để pha chế cà phê.  

 
Nhóm 21: Cối xay cà phê vận hành bằng tay; cốc (ly) đựng cà phê; lọc cà phê (không 
dùng điện).  

 
Nhóm 30: Cà phê nhân (hạt nhân cà phê); cà phê hạt rang; cà phê bột; cà phê tinh chất; cà 
phê chiết xuất; cà phê hòa tan; cà phê chế biến khô; cà phê tươi; hương liệu cà phê; đồ 
uống trên cơ sở cà phê.  

 
Nhóm 31: Hạt giống cà phê; cây giống cà phê.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu cà phê, phân bón, máy móc phục vụ sản xuất, chế 
biến, và kinh doanh cà phê cụ thể là: máy xay cà phê (không vận hành bằng tay), máy bán 
cà phê (đồ uống) tự động vận hành bằng đồng xu, máy pha cà phê, dùng điện, máy rang 
cà phê, máy sấy cà phê, máy lọc nước uống dùng dÓ pha chế cà phê, bộ lọc nước uống 
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dùng để pha chế cà phê; mua bán, xuất nhập khẩu phụ kiện dân dụng như: quần áo, giày 
dép, mũ nón, túi xách, ba lô, đồ trang sức, đồng hồ, văn phòng phẩm, đồ gia dụng như: đồ 
thủy tinh, gốm, sứ để đựng, bộ đồ uống cà phê (bộ đồ ăn), bình cà phê (không dùng điện), 
cối xay cà phê (không dùng điện), lọc cà phê (không dùng điện), tác phẩm nghệ thuật 
bằng sứ, gốm, đất nung, thủy tinh phục vụ cho mục đích quảng bá hình ảnh liên quan đến 
kinh doanh và tiêu dùng cà phê; dịch vụ nhượng quyền kinh doanh, cụ thể là cung cấp sự 
hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập, quản lý và/hoặc điều hành hoạt động chuỗi cửa hàng 
cà phê. 

 

Nhóm 36: Đầu tư tài chính vào sản xuất nông nghiệp; sàn giao dịch cà phê (dịch vụ tài 
chính).  

 

Nhóm 39: Dịch vụ kho bãi; dịch vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách; dịch vụ cho thuê 
phương tiện vận tải.  

 

Nhóm 41: Huấn luyện (đào tạo); sắp xếp và tiến hành hội thảo, tập huấn, hội nghị liên 
quan đến trồng trọt, sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê (không nhằm mục đích thương 
mại). 

 

Nhóm 42: Kiểm định chất lượng cà phê; nghiên cứu khoa học về sự sinh trưởng, phát triển 
của cây cà phê; tư vấn chuyển giao kỹ thuật liên quan đến trồng, sản xuất và chế biến cà 
phê.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp cà phê (đồ uống) tại chỗ và mang đi.  
 

 
(210) 4-2017-00198 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.15.5 
(731) Tổng công ty cổ phần may 

Việt Tiến  (VN) 
Số 07 Lê Minh Xuân, phường 7, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); dây thắt lưng (trang phục). 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo; giày dép; mũ (nón); dây thắt lưng (trang phục); quảng cáo; 
quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; quản lý hoạt động văn phòng. 

 

 
(210) 4-2017-00199 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.7.6; A26.11.12; 1.13.1 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo 
quốc tế Tài Năng Việt  (VN) 
431 B Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn 
Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 41: Giảng dạy anh ngữ. 
 

 
(210) 4-2017-00200 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

 

(731) Cao Đức Thịnh  (VN) 
Số 53 ngõ 185 phố Minh Khai, phường 
Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; xà phòng; chất để tẩy trắng.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho người; spa; thẩm mỹ viện.  
 

 
(210) 4-2017-00201 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Đen, trắng, xám 
(731) SK PLANET CO., LTD.   (KR) 

264, Pangyo-ro, Bundanggu, Seongnam-
si, Gyeonggi-do, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng thể; nước hoa; tinh dầu; sữa rửa mặt; dầu gội đầu.  

 

 
(210) 4-2017-00202 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.3.4; A26.3.6; 26.15.15; 26.15.25; 

26.5.1 
(591) Xám, trắng 
(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION 

CO., LTD.   (CN) 
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, 
Dongguan, Guangdong, China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị xử lý dữ liệu; chương trình máy tính ghi sẵn; chương trình 

điều hành máy tính ghi sẵn; phần mềm máy tính, ghi sẵn; chương trình máy tính (phần 
mềm có thể tải xuống được); phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về được; điện 
thoại thông minh; chương trình hệ điều hành; phần mềm hệ điều hành. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư 
vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ 
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khôi phục dữ liệu máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; 
dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; sao lưu dữ liệu off-site; cung cấp phần mềm như một 
dịch vụ; điện toán đám mây. 

 

 
(210) 4-2017-00203 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Xám 
(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION 

CO., LTD.   (CN) 
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, 
Dongguan, Guangdong, China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị xử lý dữ liệu; chương trình máy tính ghi sẵn; chương trình 

điều hành máy tính ghi sẵn; phần mềm máy tính, ghi sẵn; chương trình máy tính (phần 
mềm có thể tải xuống được); phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về được; điện 
thoại thông minh; chương trình hệ điều hành; phần mềm hệ điều hành. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư 
vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ 
khôi phục dữ liệu máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; 
dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; sao lưu dữ liệu off-site; cung cấp phần mềm như một 
dịch vụ, điện toán đám mây. 

 

 
(210) 4-2017-00204 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Đặng Văn Viện  (VN) 
428/10 Lũy Bán Bích, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2017-00205 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Đàm Trung Kiên  (VN) 
Số nhà 3, ngách 88, ngõ 68, đường Cầu 
Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất tạo màu.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường; hỗn hợp xi măng và phụ gia dùng để dán gạch; vữa dùng trong 
xây dựng.  
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(210) 4-2017-00206 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Đàm Trung Kiên  (VN) 
Số nhà 3, ngách 88, ngõ 68, đường Cầu 
Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chất tạo màu.   
 

Nhóm 19: Bột trét tường; hỗn hợp xi măng và phụ gia dùng để dán gạch; vữa dùng trong 
xây dựng.   

 

 
(210) 4-2017-00207 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.3.1; A26.3.6; A26.4.24; 24.1.1 
(591) Trắng, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Cung 
Cầu  (VN) 
49 Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn, dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2017-00208 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.1.1; 25.7.25 
(591) Xanh lá, xám, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thiện  (VN) 
Chung cư B1 Trường Sa, số 02 đường 
Trường Sa, phường 17, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công; máy nông nghiệp; dụng cụ 

cầm tay không vận hành thủ công; máy công cụ. 
 

Nhóm 20: Đồ vật trang trí [lưu động]; giá để hoa (đồ đạc). 
 

Nhóm 31: Hoa tự nhiên; quả tươi; rau cỏ tươi; cây giống con. 
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(210) 4-2017-00209 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty TNHH khóa Huy 

Hoàng   (VN) 
Lô 38D khu công nghiệp Quang Minh, 
thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 06: Khóa làm bằng kim loại; bản lề; ray dùng cho tủ bếp làm bằng kim loại; tay 

nâng dùng cho tủ bếp làm bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại; tay nắm cửa làm bằng 
kim loại; then cài; cờ-re-môn; đồ thủ công mỹ nghệ bằng kim loại thường; đồ nghệ thuật 
bằng kim loại thường. 

 
Nhóm 21: Thùng rác, thùng gạo, ống đựng đũa thìa.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm: khóa cửa, 
bản lề, ray dùng cho tủ bếp, tay nâng dùng cho tủ bếp, chốt cửa bằng kim loại, tay nắm 
cửa làm bằng kim loại, then cài, cờ-re-môn, đồ thủ công mỹ nghệ bằng kim loại thường, 
đồ nghệ thuật bằng kim loại thường, thùng rác, thùng gạo, ống đựng đũa thìa.  

 

 
(210) 4-2017-00210 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A5.3.13 
(731) Nguyễn Trung Thọ   (VN) 

Thôn Trung, xã Cao Viên, huyện Thanh 
Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc (quần áo, giày dép, mũ); mua bán vải sợi; mua bán 
nguyên phụ liệu ngành may.  

 

 
(210) 4-2017-00211 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát   (VN) 
Lô 44-TT 2B khu đô thị mới Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-00212 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Đỗ Văn Doan  (VN) 

Thôn Minh Hòa 4, xã Minh Khai, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; bột ngũ cốc; cà phê; chè (trà); ca cao.  

 

 
(210) 4-2017-00213 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy   (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-00214 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy   (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   
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(210) 4-2017-00215 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy   (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

(210) 4-2017-00216 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Trần Văn Bình  (VN) 

Số 126, phố Đại La, phường Trương 
Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để cung cấp nước; bình đun nước nóng (thiết bị cung cấp nước nóng); 

vòi hoa sen; bồn rửa (bộ phận của hệ thống vệ sinh); bệ xí vệ sinh; vòi nóng lạnh cho ống 
nước.  

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị để cung cấp nuớc, bình đun nước nóng (thiết bị cung cấp nước 
nóng), vòi hoa sen, bồn rửa (bộ phận của hệ thống vệ sinh), bệ xí vệ sinh, vòi nóng lạnh 
cho ống nước.  

 

 
(210) 4-2017-00217 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức   (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2017-00218 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần IDC PHARMA 

Việt Nam  (VN) 
Số 7/94, phố Thịnh Liệt, phường Thịnh 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-00219 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần IDC PHARMA 

Việt Nam  (VN) 
Số 7/94, phố Thịnh Liệt, phường Thịnh 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2017-00220 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A19.13.21; A25.7.6; A25.7.7 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tuệ Linh   (VN) 
Tầng 5 tòa nhà 29T1 đường Hoàng Đạo 
Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế vật tư y 
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tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 

giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2017-00221 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 3.4.18; A3.4.24 

(591) Đen, đỏ, trắng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại quốc tế Mặt Trời 
Đỏ   (VN) 
P207, nhà C3, làng quốc tế Thăng Long, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự 

phục vụ.  
 

 
(210) 4-2017-00222 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 3.1.6; A3.1.24; 26.1.1 

(591) Đen, đỏ, trắng, vàng, xanh dương 

(731) Nguyễn Thế Khang  (VN) 
9.08 lô C3 chung cư Khang Gia, phường 

14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 

COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 29: Đậu phộng chiên; đậu phộng chiên muối, đậu phộng rang; đậu Hà Lan chiên. 

 
Nhóm 30: Đậu phộng bọc sô-cô-la (dạng bánh kẹo); đậu phộng bọc cà phê (dạng bánh 

kẹo); đậu phộng bọc sữa (dạng bánh kẹo). 
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(210) 4-2017-00223 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A26.11.8 

(591) Cam, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần V-Mark  (VN) 
57/5F Điện Biên Phủ, phường 15, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 

COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn polyuretan (PU); sơn giao thông phản quang; mực in; sơn vạch/kẻ 

đường. 
 

 
(210) 4-2017-00224 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 2.9.1; A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1 

(591) Xanh lá non, xanh lá cây, vàng chanh, đỏ

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đất sạch Phú Hưng Thịnh  (VN) 
Số 16, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, 

thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Đất sạch để trồng cây. 
 

 
(210) 4-2017-00226 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Vũ Văn Huy  
(VN) 
Thôn Bất Lự, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên 

Du, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi khóa [van, đầu vặn] [vòi đóng] cho ống dẫn; xi phông dùng cho thiết bị vệ 

sinh, vòi hoa sen; vòi xịt nhà vệ sinh; chậu rửa gắn cố định; dây cấp nước (bộ phận của 

thiết bị vệ sinh); phao nước (dùng để ngắt vòi nước tự động). 
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(210) 4-2017-00227 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.4.7; 26.4.9 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Hoa Anh Đào   (VN)
D11/1M Quách Điêu, ấp 4, xã Vĩnh Lộc 
A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe các loại.  

 

 
(210) 4-2017-00228 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.7.17; 25.3.1 
(591) Đen, trắng, vàng, nâu, nâu nhạt 
(731) Công ty TNHH Somiry  (VN) 

549/89 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 29: Các loại quả, hạt đã qua chế biến: quả nho, hạt óc chó, hạt mắc ca, hạt hạnh 

nhân, hạt dẻ cười, hạt chia. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: quả nho, quả lý chua đen, hạt óc chó, hạt mắc ca, 
hạt hạnh nhân, hạt dẻ cười, hạt chia, hạt lanh, hạt hồ đào. 

 

 
(210) 4-2017-00229 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) MIZUNO CORPORATION   (JP) 

1-23, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka, 541-8538, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 28: Thiết bị thể thao; thiết bị tập thể dục; máy để luyện tập thể dục; vật hình dạng 

như tên lửa có thể bơm hơi để luyện tập thể dục; vật hình đĩa có thể bơm hơi để luyện tập 
thể dục; vật hình búa có thể bơm hơi để luyện tập thể dục, vòng để luyện tập thể dục; gậy 
đánh gôn; găng tay đánh gôn; dụng cụ thể thao như: vật chống hỗ trợ cổ tay và khớp 
xương; vật dụng bảo vệ khuỷu tay; miếng đệm đầu gối sử dụng trong thể thao; đồ chơi; 
bàn cờ trò chơi; bài lá Nhật Bản truyền thống; bài lá; máy và thiết bị trò chơi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn và giảng dạy liên quan đến nghệ thuật, nghề thủ công, thể 

thao hoặc kiến thức chung; dịch vụ sắp xếp, điều khiển và tổ chức hội thảo; dịch vụ cung 
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cấp xuất bản phẩm điện tử (không tải xuống được); dịch vụ giới thiệu thư viện văn học và 

văn thư lưu trữ, dịch vụ sản xuất phim trên băng hình trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, 

giải trí hoặc thể thao (không dùng cho phim hoặc chương trình truyền hình và không dùng 

cho quảng cáo hoặc quảng cáo bán hàng); dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch 

vụ cung cấp các thiết bị thể thao; dịch vụ cho thuê các thiết bị thể thao ngoại trừ xe cộ; 

dịch vụ huấn luyện (đào tạo).  
 

 
(210) 4-2017-00230 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 

Netherlands  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; chế phẩm dùng để 

đánh bóng răng (không chứa dược chất); chế phẩm dạng bột dùng để đánh răng (không 

chứa dược chất).  
 

 
(210) 4-2017-00231 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 

Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; chế phẩm dùng để 

đánh bóng răng (không chứa dược chất); chế phẩm dạng bột dùng để đánh răng (không 

chứa dược chất). 
 

 
(210) 4-2017-00232 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Thương  (VN)
Thôn Bông Văn, xã Quý Lộc, huyện Yên 

Định, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 43: Quán ăn, quán trà sữa, nhà hàng (ăn uống), khách sạn.  
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(210) 4-2017-00233 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.23; 5.5.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
ROSE BEAUTY WHITE SKIN   (VN) 
Số 7, đường số 7, khu dân cư  13E, ấp 5, 
xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Son môi; sữa rửa mặt; tinh dầu dưỡng da; kem trị mụn (mỹ phẩm); kem chống 

nắng; kem dưỡng trắng da.  
 

 
(210) 4-2017-00234 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Cháo gà ta ba món Diễm  (VN) 

Số 172 đường Nguyễn Đệ, phường An 
Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2017-00241 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Minh Hữu 

Liên  (VN) 
R1- 49 khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ 
Hưng, Bùi Bằng Đoàn, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 06: ống kim loại, bao gồm ống inox, ống thép, ống thép hình chữ V, ống thép hình 
chữ C.  

 
Nhóm 35: Mua bán: ống kim loại bao gồm (ống inox, ống thép, ống thép hình chữ V, ống 
thép hình chữ C), xe đẩy hàng hóa bằng kim loại, vật liệu xây dựng, bàn, ghế, kệ sách, kệ 
đựng hàng hóa, tủ, bộ bàn ghế sa - lông, thanh kim loại dùng trong xây dựng, ống nước, 
dây và cáp điện; quảng cáo để bán hàng, tiếp thị để bán hàng. 
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(210) 4-2017-00242 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty cổ phần Minh Hữu 
Liên   (VN) 
R1- 49 khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ 

Hưng, Bùi Bằng Đoàn, phường Tân 

Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 06: ống kim loại, bao gồm ống inox, ống thép, ống thép hình chữ V, ống thép hình 

chữ C.  

 

Nhóm 12: Xe đẩy hàng hóa bằng kim loại.  
 

Nhóm 20: Bàn; ghế; kệ sách; kệ đựng hàng hóa; tủ đựng đồ đạc; bộ bàn ghế sa - lông.  
 

Nhóm 35: Mua bán: ống kim loại (bao gồm ống inox, ống thép, ống thép hình chữ V, ống 

thép hình chữ C), xe đẩy hàng hóa bằng kim loại, vật liệu xây dựng, bàn, ghế, kệ sách, kệ 

đựng hàng hóa, tủ, bộ bàn ghế sa - lông, thanh kim loại dùng trong xây dựng, ống nước, 

dây và cáp điện; quảng cáo để bán hàng, tiếp thị để bán hàng. 
 

 
(210) 4-2017-00243 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty cổ phần Minh Hữu 
Liên   (VN) 
R1- 49 khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ 

Hưng, Bùi Bằng Đoàn, phường Tân 

Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 06: ống kim loại, bao gồm ống inox, ống thép, ống thép hình chữ V, ống thép hình 

chữ C.   

 

Nhóm 12: Xe đẩy hàng hóa bằng kim loại.  

 

Nhóm 20: Bàn; ghế; kệ sách; kệ đựng hàng hóa; tủ đựng đồ đạc; bộ bàn ghế sa - lông.   
 

Nhóm 35: Mua bán: ống kim loại (bao gồm ống inox, ống thép, ống thép hình chữ V, ống 

thép hình chữ C), xe đẩy hàng hóa bằng kim loại, vật liệu xây dựng, bàn, ghế, kệ sách, kệ 

đựng hàng hóa, tủ, bộ bàn ghế sa - lông, thanh kim loại dùng trong xây dựng, ống nước, 

dây và cáp điện; quảng cáo để bán hàng, tiếp thị để bán hàng.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 
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(210) 4-2017-00244 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  

(731) Công ty cổ phần Minh Hữu 
Liên   (VN) 
R1- 49 khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ 
Hưng, Bùi Bằng Đoàn, phường Tân 

Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 06: ống kim loại, bao gồm ống inox, ống thép, ống thép hình chữ V, ống thép hình 

chữ C.  
 

Nhóm 12: Xe đẩy hàng hóa bằng kim loại.  
 

Nhóm 20: Bàn; ghế; kệ sách; kệ đựng hàng hóa; tủ đựng đồ đạc; bộ bàn ghế sa - lông.  

 
Nhóm 35: Mua bán: ống kim loại (bao gồm ống inox, ống thép, ống thép hình chữ V, ống 

thép hình chữ C), xe đẩy hàng hóa bằng kim loại, vật liệu xây dựng, bàn, ghế, kệ sách, kệ 

đựng hàng hóa, tủ, bộ bàn ghế sa - lông, thanh kim loại dùng trong xây dựng, ống nước, 
dây và cáp điện; quảng cáo để bán hàng, tiếp thị để bán hàng.  

 

 
(210) 4-2017-00245 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  

(731) Công ty cổ phần Minh Hữu 
Liên  (VN) 
R1- 49 khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ 

Hưng, Bùi Bằng Đoàn, phường Tân 

Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 06: ống kim loại, bao gồm ống inox, ống thép, ống thép hình chữ V, ống thép hình 

chữ C.  

 

Nhóm 12: Xe đẩy hàng hóa bằng kim loại.  
 

Nhóm 20: Bàn; ghế; kệ sách; kệ đựng hàng hóa; tủ đựng đồ đạc; bộ bàn ghế sa - lông.   

 
Nhóm 35: Mua bán: ống kim loại (bao gồm ống inox, ống thép, ống thép hình chữ V, ống 

thép hình chữ C), xe đẩy hàng hóa bằng kim loại, vật liệu xây dựng, bàn, ghế, kệ sách, kệ 

đựng hàng hóa, tủ, bộ bàn ghế sa - lông, thanh kim loại dùng trong xây dựng, ống nước, 
dây và cáp điện; quảng cáo để bán hàng, tiếp thị để bán hàng.  
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(210) 4-2017-00246 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  

(731) Công ty cổ phần Minh Hữu 
Liên  (VN) 
R1- 49 khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ 
Hưng, Bùi Bằng Đoàn, phường Tân 

Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 06: ống kim loại, bao gồm ống inox, ống thép, ống thép hình chữ V, ống thép hình 

chữ C.  
 

Nhóm 12: Xe đẩy hàng hóa bằng kim loại.  
 

Nhóm 20: Bàn; ghế; kệ sách; kệ đựng hàng hóa; tủ đựng đồ đạc; bộ bàn ghế sa - lông.  

 
Nhóm 35: Mua bán: ống kim loại (bao gồm ống inox, ống thép, ống thép hình chữ V, ống 

thép hình chữ C), xe đẩy hàng hóa bằng kim loại, vật liệu xây dựng, bàn, ghế, kệ sách, kệ 

đựng hàng hóa, tủ, bộ bàn ghế sa - lông, thanh kim loại dùng trong xây dựng, ống nước, 
dây và cáp điện; quảng cáo để bán hàng, tiếp thị để bán hàng.  

 

 
(210) 4-2017-00247 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  

(731) Công ty cổ phần Minh Hữu 
Liên  (VN) 
R1- 49 khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ 

Hưng, Bùi Bằng Đoàn, phường Tân 

Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 06: ống kim loại, bao gồm ống inox, ống thép, ống thép hình chữ V, ống thép hình 

chữ C.   

 

Nhóm 12: Xe đẩy hàng hóa bằng kim loại.  
 

Nhóm 20: Bàn; ghế; kệ sách; kệ đựng hàng hóa; tủ đựng đồ đạc; bộ bàn ghế sa - lông.  

 
Nhóm 35: Mua bán: ống kim loại (bao gồm ống inox, ống thép, ống thép hình chữ V, ống 

thép hình chữ C), xe đẩy hàng hóa bằng kim loại, vật liệu xây dựng, bàn, ghế, kệ sách, kệ 

đựng hàng hóa, tủ, bộ bàn ghế sa - lông, thanh kim loại dùng trong xây dựng, ống nước, 
dây và cáp điện; quảng cáo để bán hàng, tiếp thị để bán hàng. 
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(210) 4-2017-00248 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH trang trí nội 

ngoại thất Mạnh Trí  (VN) 
Số 46 Nguyễn Chí Thanh, phường 16, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 19: Gạch xây dựng; đá xây dựng.  

 

 
(210) 4-2017-00250 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Lê Nam  (VN) 

28/27/7 Phan Tây Hồ, phường 7, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 05: Gel bôi trơn (chất bôi trơn dùng cho quạn hệ tình dục); thuốc tránh thai; thuốc 

phá thai; dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm vitamin. 
 

 
(210) 4-2017-00251 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Lê Nam  (VN) 

28/27/7 Phan Tây Hồ, phường 7, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Gel bôi trơn (chất bôi trơn dùng cho quan hệ tình dục); thuốc tránh thai; thuốc 

phá thai; dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm vitamin. 
 

 
(210) 4-2017-00252 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Lê Nam  (VN) 
28/27/7 Phan Tây Hồ, phường 7, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Gel bôi trơn (chất bôi trơn dùng cho quạn hệ tình dục); thuốc tránh thai; thuốc 

phá thai; dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm vitamin. .  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 
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(210) 4-2017-00253 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Lê Nam  (VN) 

28/27/7 Phan Tây Hồ, phường 7, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 05: Gel bôi trơn (chất bôi trơn dùng cho quạn hệ tình dục); thuốc tránh thai; thuốc 

phá thai; dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm vitamin. 
 

 
(210) 4-2017-00254 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.15; A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Nghiêm Văn Minh  (VN) 
48 Võ Trường Toản, phường 8, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 29: Mứt dâu tây, mứt dâu tằm, mứt phúc bồn tử (tất cả là mứt ướt).  
 

Nhóm 31: Rau, hoa quả tươi.  
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây.  
 

Nhóm 33: Rượu.  
 

 
(210) 4-2017-00257 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) NEXSTGO COMPANY LIMITED  

(HK) 
1602, 16/F, Enterprise Square II, No. 9 
Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Hong 
Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính cá nhân; máy tính notebook, máy tính xách tay; máy tính bảng; máy 

tính có thể chuyển đổi tháo rời; màn hình máy tính; máy tính cá nhân tất cả trong một (đa 
chức năng); thiết bị lưu trữ gắn vào mạng; điện thoại thông minh; đồng hồ thông minh. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 
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(210) 4-2017-00258 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) NEXSTGO COMPANY LIMITED  

(HK) 
1602, 16/F, Enterprise Square II, No. 9 
Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Hong 
Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính cá nhân; máy tính notebook, máy tính xách tay; máy tính bảng; máy 

tính có thể chuyển đổi tháo rời; màn hình máy tính; máy tính cá nhân tất cả trong một (đa 
chức năng); thiết bị lưu trữ gắn vào mạng; điện thoại thông minh; đồng hồ thông minh. 

 

(210) 4-2017-00259 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) AVEX PHARMACEUTICALS PTE 

LTD   (SG) 
4, Loyang Way 1, Singapore 508708  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; xà phòng; chất chống đổ mồ 

hôi; mỹ phẩm; phấn rôm. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm chứa thuốc điều trị rối loạn về da và da đầu; chế phẩm dược, thú y và 
vệ sinh; thực phẩm cho em bé và người tàn tật; cao dán, vật liệu dùng để băng bó, sáp nha 
khoa, vật liệu dùng để hàn răng; chất tẩy uế; chế phẩm diệt cỏ dại và diệt trừ sâu bọ gây 
hại. 

 

 
(210) 4-2017-00260 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 2.9.4; 3.6.1 
(731) FREDY ZWENGER  (DE) 

Raalter Str. 5, 49497 Mettingen 
Germany 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; vật phẩm tẩy xóa; thước vẽ cho văn phòng phẩm; hộp dụng cụ vẽ, 
hộp đựng đồ viết [văn phòng phẩm]; bìa tệp hồ sơ [văn phòng phẩm]; gọt bút chì, chạy 
điện hoặc không chạy điện. 

 

Nhóm 18: Vali và túi du lịch; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ba lô; cặp học sinh; túi sách học 
sinh; túi; túi dết.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 
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(210) 4-2017-00261 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.13.1; 26.13.25 
(731) FREDY ZWENGER  (DE) 

Raalter Str. 5, 49497 Mettingen 
Germany 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; vật phẩm tẩy xóa; thước vẽ cho văn phòng phẩm; hộp dụng cụ vẽ, 
hộp đựng đồ viết [văn phòng phẩm]; bìa tệp hồ sơ [văn phòng phẩm]; gọt bút chì, chạy 
điện hoặc không chạy điện. 

 
Nhóm 18: Vali và túi du lịch; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ba lô; cặp học sinh; túi sách học 
sinh; túi; túi dết.  

 

 
(210) 4-2017-00262 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.9; 26.4.4; A25.7.3 
(731) R.P.M. CO., LTD.  (TW) 

No. 27, Sec. 2, New Taipei BLVD., 
Sanchong Dist., New Taipei City 241, 
Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Giảm xóc treo cho xe cộ; đĩa phanh dùng cho xe cộ; phanh cho xe cộ; vành của 

xe cộ; xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; cơ 
cấu truyền động cho xe cộ mặt đất. 

 

 
(210) 4-2017-00263 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) R.P.M. CO., LTD.  (TW) 

No. 27, Sec. 2, New Taipei BLVD., 
Sanchong Dist., New Taipei City 241, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Giảm xóc treo cho xe cộ; đĩa phanh dùng cho xe cộ; phanh cho xe cộ; vành của 

xe cộ; xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; cơ 
cấu truyền động cho xe cộ mặt đất. 
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(210) 4-2017-00264 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) TRUSMETICS CORPORATION  (KR) 

(Samseong-dong, Cheonhae Bldg.) 6th 
Floor, 15, Samseong-ro 95-gil, 
Gangnam-gu, Seoul Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chống nắng (mỹ 

phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để tắm; phấn trang điểm; kem mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; 
chế phẩm làm sạch; chế phẩm để ngâm ướt, nhúng ướt, thấm ướt khi giặt; xà phòng. 

 

 
(210) 4-2017-00265 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.1.1; 3.1.16; A3.1.24; 7.11.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ Việt 
Đài   (VN) 
Số 83B3 khu đô thị Đại Kim, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô xe máy.  

 

 
(210) 4-2017-00266 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
môi trường Thiên Sơn  (VN) 
Thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, huyện 
Đan Phượng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước, thiết bị lọc nước xử lý nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị làm 

sạch nước, ấm siêu tốc, bình nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước).  
 
 

(210) 4-2017-00267 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
môi trường Thiên Sơn  (VN) 
Thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, huyện 
Đan Phượng, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước, thiết bị lọc nước xử lý nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị làm 

sạch nước, ấm siêu tốc, bình nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước).  
 

 
(210) 4-2017-00268 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Xám xanh, xám xanh đậm 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại quốc tế M&T  (VN) 
VK928 Nguyễn Đức Thuận, phường 13, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 07: Kim dùng cho máy dệt kim. 
 

 
(210) 4-2017-00269 (220) 05.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại quốc tế M&T  (VN) 
VK928 Nguyễn Đức Thuận, phường 13, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Sô cô la.  
 

 
(210) 4-2017-00270 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 7.15.8; A5.5.20 

(591) Trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH INTERCARE Việt 
Nam   (VN) 
80 Lê Mạnh Trinh, phường Phước Mỹ, 

quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng.  
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(210) 4-2017-00271 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.3.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Doãn Thiệu  (VN) 
Thôn Kim Giao, xã Tiến Thắng, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nuớc RO; máy nước nóng năng lượng mặt trời; bếp ga; sen vòi; bồn 

cầu; bồn rửa gắn cố định.  
 

 
(210) 4-2017-00272 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A25.7.21; A26.11.9 
(591) Xanh lá cây, xanh coban 

(540) 

  

(731) Nguyễn Doãn Thiệu  (VN) 
Thôn Kim Giao, xã Tiến Thắng, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nuớc RO; máy nước nóng năng lượng mặt trời; bếp ga; sen vòi; bồn 

cầu; bồn rửa gắn cố định.  
 

 
(210) 4-2017-00273 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.2; 8.7.11 
(591) Cam, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VNFLAVOR   (VN) 
44/24 đường 12, phường Trường Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: trứng gia cầm, hạt tiêu, hạt tiêu lốt.  

 

 
(210) 4-2017-00274 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.7.6; A1.1.10; 26.1.1; A26.11.12; 

1.15.23; 26.11.3 
(591) Xám, đen, xanh da trời, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Chuối 
Việt  (VN) 
117/8 Nguyễn Chí Thanh, phường 16, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm ngũ cốc, lát ngũ cốc mỏng được sấy khô, hương liệu cho 

đồ uống (trừ tinh dầu), bột mì, sản phẩm bột xay, thực phẩm giàu dinh dưỡng, thực phẩm 

cho động vật, thức ăn nhai cho động vật, chế phẩm của ngũ cốc cho động vật, quả tươi, 

cây trồng, cây giống.  
 

 
(210) 4-2017-00275 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 15.7.1; 26.3.23; A26.11.7; A26.11.9 

(591) Xanh đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Ngọc Phúc  
(VN) 
D1/4B đường Nữ Dân Công, xã Vĩnh 

Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại máy công nghiệp như băng tải, sàn rung, máy đầm rung bê 

tông, lò sấy; mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp; mua bán máy 

móc, thiết bị và phụ tùng máy lâm nghiệp. 
 

(210) 4-2017-00276 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 1.3.1; 13.1.6; A15.9.10 

(591) Trắng, xanh lá, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Điện 
Xanh  (VN) 
17 Trần Doãn Khanh, phường Đa Kao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Bình ắc quy; bình ắc quy, pin điện cho xe cộ; pin điện, ắc quy điện; thiết bị nạp 

ắc quy, thiết bị sạc pin; bộ đảo điện; pin mặt trời. 

 

Nhóm 19: Vật liệu lợp mái, không bằng kim loại, tích hợp với pin mặt trời; kính xây 

dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; tấm panel xây dựng không bằng kim loại; 

tấm phủ không bằng kim loại, dùng trong xây dựng; khung nhà kính, không bằng kim 

loại. 

 

Nhóm 40: Sản xuất năng lượng.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; thiết kế 

công nghiệp; nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 
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(210) 4-2017-00277 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.3.23 

(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trăng Mo-On 1  
(VN) 
20 Phan Bội Châu, phường Bến Thành, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xăm hình; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 

 
(210) 4-2017-00278 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 2.3.1; A2.3.2 

(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trăng Mo-On 1  
(VN) 
20 Phan Bội Châu, phường Bến Thành, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán dụng cụ phun xăm chân mày. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ cắt sửa móng tay; xoa bóp; dịch vụ xăm hình; dịch vụ thẩm mỹ viện.  
 

 
(210) 4-2017-00279 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 2.7.23; 2.7.12; 1.17.25; 1.17.11; 

A26.4.24 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tiến Thịnh 
MIGRATION & INVESTMENT 
CONSULTING  (VN) 
Số 81 đường Hàm Nghi, phường Nguyễn 

Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản, môi giới khách hàng, tư vấn về tài chính, bảo 

hiểm, cho thuê bất động sản, đầu tư vốn. 
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(210) 4-2017-00280 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A1.1.10; A1.1.2; A9.7.22 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn du học 
New World  (VN) 
Tòa nhà SCB, lầu 7, số 242 Cống Quỳnh, 

phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Đại lý vé máy bay, tổ chức các chuyến đi du lịch trong và ngoài nước, vận 

chuyển khách du lịch.  

 

Nhóm 41: Tư vấn du học, trung tâm đào tạo Anh ngữ.  
 

 
(210) 4-2017-00281 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Scavi  (VN) 
Lô 14, đường 19A, khu công nghiệp 

Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót, áo phông, áo sơ mi, áo yếm, đồ lót cho nam, đồ lót cho phụ nữ, 

quần, váy, quần sooc, áo khoác, quần áo ngủ, áo liền quần giữ ấm. 
 

 
(210) 4-2017-00282 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.1 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Scavi   (VN) 
Lô 14, đường 19A, khu công nghiệp 

Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót, áo phông, áo sơ mi, áo yếm, đồ lót cho nam, đồ lót cho phụ nữ, 

quần, váy, quần sooc, áo khoác, quần áo ngủ, áo liền quần giữ ấm. 
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(210) 4-2017-00283 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Long An  (VN) 
Số 08A, quốc lộ 1A, xã Thạnh Đức, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2017-00284 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Long An  (VN) 
Số 08A, quốc lộ 1A, xã Thạnh Đức, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2017-00285 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Long An  (VN) 
Số 08A, quốc lộ 1A, xã Thạnh Đức, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2017-00288 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) RHEEM MANUFACTURING 

COMPANY  (US) 
500 Northpark Town Center, 1100 
Abernathy Rd., Suite 1700, Atlanta, 
Georgia 30328, USA 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm nóng nước sử dụng năng lượng mặt trời.  
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(210) 4-2017-00289 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.15; 26.1.1; 21.1.25; 26.15.9 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh da trời, xanh da 

trời đậm 
(731) Công ty cổ phần đào tạo và 

phát triển tiềm năng PSL  (VN) 
Số 66 đường Hoàng Văn Thụ, phường 
Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo. 

 

 
(210) 4-2017-00290 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Vàng nâu, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
đầu tư An Thái  (VN) 
Km số 3 đường Phùng Hưng, phường 
Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; vữa dùng cho xây dựng; vữa lỏng 

để trát hở kẻ tường. 
 

 
(210) 4-2017-00291 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.9.4; 26.1.4 
(591) Đỏ, xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây lắp sản 
xuất và thương mại Sơn Việt  
(VN) 
Số 201 tổ 11, đường Mậu Lương, phường 
Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nội thất; sơn ngoại thất; sơn chống gỉ; sơn chịu lửa.  

 
Nhóm 35: Mua bán: sơn nội thất, sơn ngoại thất, sơn chống gỉ, sơn chịu lửa.  
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(210) 4-2017-00292 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) CÔNG TY TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; kẹo chứa thuốc; viên ngậm dung cho mục đích dược phẩm; trà 

thảo dược dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; trà 
thảo dược. 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo); trà; đồ uống trên cơ sở trà. 

 

 
(210) 4-2017-00295 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 25.1.6; A5.11.13; 3.1.14; 3.1.15; 

25.5.25 
(591) Xanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Quang  (VN) 
35/1/3 Hồng Bàng, khu 5, phường 1, 
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn; giấy ướt; giấy lau.  

 

 
(210) 4-2017-00296 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.13.1; 25.5.25; 2.5.3; 2.5.21 
(591) Vàng, đen, trắng, hồng, xám 

(540) 

  

(731) Trần Quang  (VN) 
35/1/3 Hồng Bàng, khu 5, phường 1, 
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn; giấy ướt; giấy lau.  

 

 
(210) 4-2017-00299 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

LEHUTRA  (VN) 
Thôn Nhân Vinh, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch; 
nước hoa. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-00300 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

LEHUTRA  (VN) 
Thôn Nhân Vinh, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch; 

nước hoa. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2017-00301 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

LEHUTRA  (VN) 
Thôn Nhân Vinh, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch; 

nước hoa. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2017-00302 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

LEHUTRA  (VN) 
Thôn Nhân Vinh, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch; 

nước hoa. 
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Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2017-00303 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

LEHUTRA  (VN) 
Thôn Nhân Vinh, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch; 

nước hoa. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2017-00304 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

LEHUTRA  (VN) 
Thôn Nhân Vinh, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch; 

nước hoa. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2017-00305 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

LEHUTRA  (VN) 
Thôn Nhân Vinh, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch; 

nước hoa. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2017-00306 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

LEHUTRA  (VN) 
Thôn Nhân Vinh, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch; 

nước hoa. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2017-00320 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

LEHUTRA  (VN) 
Thôn Nhân Vinh, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch; 

nước hoa. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2017-00321 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

LEHUTRA  (VN) 
Thôn Nhân Vinh, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch; 

nước hoa. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2017-00322 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

LEHUTRA  (VN) 
Thôn Nhân Vinh, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch; 
nước hoa. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2017-00323 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Vũ Cao Thăng  (VN) 

129/4A Nguyễn Văn Lượng, phường 17, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Phát 
triển Quang Minh (QUANG MINH 
IDC.,JSC) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-00324 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 7.3.11; 26.4.4; 26.4.9; 26.3.23 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá, nâu, cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thương Hiệu 
Việt  (VN) 
Lầu 1, tòa nhà Vinaconex, số 47 Điện 
Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước.  
 

Nhóm 35: Mua bán sơn nước.  
 
 

(210) 4-2017-00326 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.4.4 (540) 

  

(731) Nguyễn Minh Dương  (VN) 
Thôn 3, xã Tân Bình, huyện Đắk Đoa, 
tỉnh Gia Lai  
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ vui chơi giải trí; 

dịch vụ tổ chức sự kiện về giáo dục, văn hóa.  
 

 
(210) 4-2017-00327 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.4.4 

(591) Đen, xám nhạt 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh F FLOWERS  (VN)
483B Nguyễn Thị Thập, phường Tân 

Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Vòng hoa tươi, hoa khô dùng để trang trí, hoa tự nhiên, cây khô để trang trí.  

 

Nhóm 44: Cắm hoa, dịch vụ làm vòng hoa.  
 

 
(210) 4-2017-00329 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.3.1; A26.3.5 

(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Nguyễn Huy   (VN) 
Số 2, ngõ 124 Thụy Khuê, phường Thụy 

Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: (Máy và máy công cụ): máy phát điện.  

 

 
(210) 4-2017-00340 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.4.4; 25.1.25; 25.5.1; 26.13.25 

(591) Nâu, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH An Viên Túc 
Mạch  (VN) 
03 Lê Văn Thiêm, phường An Hải Bắc, 

quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn, đồ uống.  
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(210) 4-2017-00341 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) DAEHYUN CO., LTD.   (KR) 

1st Floor, 1, Gangnam-daero 51-gil, 
Seocho-gu, Seoul, Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi để đóng gói bằng da thuộc; ví, không làm kim loại quý; túi xách tay; 

ví để móc chìa khóa; «.  
 

 
(210) 4-2017-00342 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) DAEHYUN CO., LTD.   (KR) 

1st Floor, 1, Gangnam-daero 51-gil, 
Seocho-gu, Seoul, Korea   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; tất (vớ) dài; khăn choàng cổ (trang phục); mũ lưỡi trai (đồ 

đội đầu); áo len chui đầu.  
 

 
(210) 4-2017-00343 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) DAEHYUN CO., LTD.   (KR) 

1st Floor, 1, Gangnam-daero 51-gil, 
Seocho-gu, Seoul, Korea   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi để đóng gói bằng da thuộc; ví, không làm kim loại quý; túi xách tay; 

ví để móc chìa khóa; «.  
 

 
(210) 4-2017-00344 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) DAEHYUN CO., LTD.  (KR) 

1st Floor, 1, Gangnam-daero 51-gil, 
Seocho-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; tất (vớ) dài; khăn choàng cổ (trang phục); mũ lưỡi trai (đồ 
đội đầu); áo len chui đầu. 

 

 
(210) 4-2017-00345 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.2.7; 25.1.25; A5.5.20; A26.1.24 

(731) DAEHYUN CO., LTD.    (KR) 

1st Floor, 1, Gangnam-daero 51-gil, 
Seocho-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi để đóng gói bằng da thuộc; ví, không làm kim loại quý; túi xách tay; 

ví để móc chìa khóa; «.   
 

 
(210) 4-2017-00346 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.2.7; 25.1.25; A26.1.24; 26.1.1 

(731) DAEHYUN CO., LTD.    (KR) 
1st Floor, 1, Gangnam-daero 51-gil, 

Seocho-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; tất (vớ) dài; khăn choàng cổ (trang phục); mũ lưỡi trai (đồ 

đội đầu); áo len chui đầu  
 

 
(210) 4-2017-00347 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A5.5.20; 26.1.6; A5.5.21 

(731) DAEHYUN CO., LTD.    (KR) 
1st Floor, 1, Gangnam-daero 51-gil, 

Seocho-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi để đóng gói bằng da thuộc; ví, không làm kim loại quý; túi xách tay; 

ví để móc chìa khóa; «.  
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(210) 4-2017-00348 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.6 
(731) DAEHYUN CO., LTD.    (KR) 

1st Floor, 1, Gangnam-daero 51-gil, 
Seocho-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; tất (vớ) dài; khăn choàng cổ (trang phục); mũ lưỡi trai (đồ 

đội đầu); áo len chui đầu. 
 

 
(210) 4-2017-00349 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) DAEHYUN CO., LTD.   (KR) 

1st Floor, 1, Gangnam-daero 51-gil, 
Seocho-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi để đóng gói bằng da thuộc; ví, không làm kim loại quý; túi xách tay; 

ví để móc chìa khóa; «.   
 

 
(210) 4-2017-00360 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.5.1; 25.5.1; 26.5.2; 26.7.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
Vinh Hiển   (VN) 
4/6c đường Tân Xuân 4, ấp Chánh 2, xã 
Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Phấn thợ may.  

 

 
(210) 4-2017-00361 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Đăng Châu  (VN) 
15/14 KP1, phường An Phú Đông, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, rau, quả (được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín); trứng; sữa; dầu thực 

vật; mứt (ướt). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn, dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2017-00362 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(591) Xanh nõn chuối 

(540) 

 

(731) Trần Đức Khiêm  (VN) 
308 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: cá khô, mực tẩm, bò khô, bò tẩm, chả các loại, gạo, mứt dẻo, bánh 

tét, mì khô. 
 

 
(210) 4-2017-00363 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 1.15.15; 26.4.4 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xuất nhập khẩu HD - SCO  (VN) 
Số nhà 24, đường Lý Thường Kiệt, 

phường Phú La, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; bồn tắm; phụ kiện bồn tắm; bệ xí vệ sinh; vòi phun nước; thiết bị 

vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2017-00364 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(731) Công ty TNHH Thế Hệ Mới   (VN)
Số 309, phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia, nước khoáng, nước uống có gaz, đồ uống không có cồn, nước ép trái cây, 

đồ uống từ nước quả ép không có cồn.  
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(210) 4-2017-00365 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.13.25; 25.5.2 
(731) A'STRIKER ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 
25F.-2, No. 79, Sec. 1, Xintai 5th Rd., 
Xizhi Dist., New Taipei City 221, 
Taiwan  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao; quần áo mặc ở nhà; giầy; mũ tế của giám mục [mũ]; bít tất 

ngắn cổ.  
 

 
(210) 4-2017-00366 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.1; A26.4.24 
(731) KIODA MALAYSIA SDN. BHD.  

(MY) 
68, Jalan Austin Heights 8/7, Taman 
Mount Austin, 81100 Johor Bahru, 
Johor, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ các mặt hàng tiêu dùng gồm: túi xách, quà tặng, vải 

dệt, thiết bị kỹ thuật số, phụ kiện thời trang, bộ quà tặng lưu niệm gồm: cây hoa khô ép, 
hoa và giấy thủ công, đồ trang trí nhà cửa, mỹ phẩm, khăn quàng cổ, găng tay, mũ, kính 
mát; dịch vụ nhượng quyền thương mại, cụ thể là hỗ trợ chuyên môn về thiết lập và điều 
hành kinh doanh các cửa hàng bán lẻ các mặt hàng tiêu dùng; tư vấn nghiệp vụ thương 
mại cho bên nhận nhượng quyền thương mại; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh cho bên 
nhận nhượng quyền thương mại; dịch vụ mua sắm cho bên nhận nhượng quyền thương 
mại, bao gồm việc mua hàng hóa và dịch vụ phục vụ kinh doanh của bên nhận nhượng 
quyền thương mại; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho bên nhận nhượng quyền thương mại.  

 

(210) 4-2017-00367 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.2.3; 26.2.1; 26.13.1; 10.3.7 
(591) Đen, đỏ đậm, đỏ nhạt, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Đông Phương Nam   (VN) 
Tháp R1, lầu 7, phòng 7, tòa nhà The 
EverRich, số 968 đường Ba Tháng Hai, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2017-00368 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
AUSTDOOR   (VN) 
Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa làm bằng kim loại; cửa sổ làm bằng kim loại; cổng làm bằng kim loại; 

thanh kim loại định hình; khung cửa bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại dùng cho cửa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo cửa làm bằng kim loại, cửa sổ làm bằng 
kim loại, cổng làm bằng kim loại, thanh kim loại định hình, khung cửa bằng kim loại, phụ 
kiện bằng kim loại dùng cho cửa.  

 

 
(210) 4-2017-00369 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
AUSTDOOR  (VN) 
Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa làm bằng kim loại; cửa sổ làm bằng kim loại; cổng làm bằng kim loại; 

thanh kim loại định hình; khung cửa bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại dùng cho cửa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo cửa làm bằng kim loại, cửa sổ làm bằng 
kim loại, cổng làm bằng kim loại, thanh kim loại định hình, khung cửa bằng kim loại, phụ 
kiện bằng kim loại dùng cho cửa.  

 

 
(210) 4-2017-00380 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Đặng Đình Tuấn   (VN) 
136 Vườn Chuối, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: áo dài; quần áo thời trang. 
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(210) 4-2017-00381 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Đặng Đình Tuấn   (VN) 
136 Vườn Chuối, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; trưng bày; mua bán các sản phẩm về áo dài, quần áo thời trang.  
 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang; thiết kế áo dài. 
 

 
(210) 4-2017-00382 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Đặng Đình Tuấn   (VN) 
136 Vườn Chuối, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; trưng bày; mua bán các sản phẩm về áo dài, quần áo thời trang. 
 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang; thiết kế áo dài.  
 

 
(210) 4-2017-00384 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh vẽ áo Đình 
Tuấn   (VN) 
579 - 581 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
2, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; trưng bày; mua bán các sản phẩm về áo dài, quần áo thời trang. 
 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang; thiết kế áo dài.  
 

 
(210) 4-2017-00386 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh vẽ áo Đình 
Tuấn   (VN) 
579 - 581 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
2, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: áo dài; quần áo thời trang. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; trưng bày; mua bán các sản phẩm về áo dài, quần áo thời trang. 

 

Nhóm 40: Gia công áo dài, quần áo thời trang.  

 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang; thiết kế áo dài.  
 

 
(210) 4-2017-00387 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.4.2 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh vẽ áo Đình 
Tuấn   (VN) 
579 - 581 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

2, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: áo dài; quần áo thời trang.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; trưng bày; mua bán: áo dài, quần áo thời trang.  

 

Nhóm 40: Gia công áo dài, quần áo thời trang.  

 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang; thiết kế áo dài.  
 

 
(210) 4-2017-00388 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.4.1; 26.4.9; A25.7.3 

(591) Xanh coban, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu phát 
triển Hồ Gia Thịnh  (VN) 
477F/1 Mã Lò, phường Bình Hưng Hòa 

A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào, bánh, kẹo, gạo, 

bột ngũ cốc, chè, cà phê, vải, len, sợi, chỉ khâu, hàng may sẵn, giầy dép, đồ dùng gia đình, 

thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật phủ tường, sàn, giường, tủ, bàn, ghế, đồ nội thất, đèn, bộ 

đèn điện, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh (trừ 

dược phẩm), nước sơn móng, dụng cụ và phụ kiện làm móng tay và móng chân (cụ thể 

như dầu làm móng, móng tay giả, móng chân giả, chế phẩm tẩy nước sơn móng). 
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(210) 4-2017-00389 (220) 06.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 6.1.2; 24.13.1; A1.1.9; A1.1.2 

(591) Đỏ đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại du 
lịch ZION  (VN) 
03 Đào Duy Anh, phường Thạc Gián, 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2017-00400 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.3.1 

(591) Xanh dương, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trans 
Pacific Global  (VN) 
Số 1 Phổ Quang, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 39: Vận tải. 
 

 
(210) 4-2017-00401 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.1.1; 24.17.25 

(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công trình L & 
K Việt Nam  (VN) 
Cao ốc Flemington, số 182, đường Lê 

Đại Hành, phường 15, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt và sửa chữa: công trình dân dụng và công nghiệp, công trình 

kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, công trình giao thông và công trình thủy lợi; 

lắp đặt đường dây, trạm biến áp và thiết bị công nghiệp; lắp đặt hệ thống cơ điện lạnh; xây 

dựng các công trình cấp thoát nước và xử lý môi trường. 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế xây dựng; thiết kế trang trí nội ngoại thất công trình; thiết kế 
công trình dân dụng và công nghiệp. 
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(210) 4-2017-00403 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, thị xã 
Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2017-00404 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, thị xã 
Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2017-00405 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, thị xã 
Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2017-00406 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, thị xã 
Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 
 

 
(210) 4-2017-00407 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh quán hải sản 
Ngân Đình  (VN) 
632 Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn.  
 

 
(210) 4-2017-00409 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thủy sản Sao 
Phương Nam  (VN) 
3A Bà Triệu, phường Phương Sài, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho thủy sản; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2017-00410 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.1.1; A3.13.4; 5.5.19; A5.5.22; 25.1.6; 

26.1.4 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mật ong Minh 
Tiến  (VN) 
Số nhà 25 thôn Đoàn, xã Ia Lốp, huyện 
Ea Sóp, tỉnh §¾k L¾k 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
 

 
(210) 4-2017-00411 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.3; 26.4.10; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thành Quý  (VN) 
194 đường 3-2, quận Ninh Kiều, thành 
phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 41: Trung tâm dạy nghề.  
 

 
(210) 4-2017-00412 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A11.3.3; A11.1.2; 26.1.1 (540) 

  

(731) Cao Văn Sanh  (VN) 
Thôn Ngọc Sơn 3, xã Phú Sơn, huyện 
Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê bột, cà phê túi lọc, cà phê hòa tan.  
 

 
(210) 4-2017-00413 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

 

(731) Thái Hồng Hà  (VN) 
Số 540, tổ dân phố Thanh Xuân 2, 

phường Phố Cò, thành phố Sông Công, 

tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; bồn tắm khoáng; nhà vệ sinh di động; 

thiết bị lọc nước; hệ thống ống dẫn nước. 

 

Nhóm 35: Mua bán hệ thống và thiết bị vệ sinh; mua bán vòi hoa sen; mua bán hệ thống 

ống dẫn nước; mua bán bồn tắm khoáng; mua bán thiết bị chiếu sáng; mua bán thiết bị 

nấu bếp. 
 

 
(210) 4-2017-00414 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 

(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trâm Tạ  (VN) 
Số 25, tổ 7, ngõ 1002 đường Láng, 

phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo: dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2017-00416 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty TNHH An Nghĩa  (VN) 
Phía Đông đường 183, cụm Công nghiệp 

An Đồng, xã An Lâm, huyện Nam Sách, 

tỉnh Hải Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  
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(210) 4-2017-00417 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty TNHH An Nghĩa  (VN) 

Phía Đông đường 183, cụm Công nghiệp 
An Đồng, xã An Lâm, huyện Nam Sách, 
tỉnh Hải Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá. 
 

 
(210) 4-2017-00418 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

dược G&P - FRANCE  (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia; rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-00419 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2017-00420 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt  (VN) 
Số 46, lô M2, khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-00421 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức  (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2017-00422 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức  (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2017-00423 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.3; 26.5.1; 25.12.1; 3.13.21 
(591) Đỏ, trắng, xanh ngọc, xanh lá cây, đen, 

vàng, tím, xám, vàng cam 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-00424 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.9.4; 26.4.2 
(591) Vàng, đen, trắng, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Vũ Quang Hậu  

(VN) 
Khu phố Trần Phú, phường Đông Ngàn, 
thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: các loại mắt kính, tròng kính, gọng kính và phụ kiện đi kèm của 
kính, máy móc thiết bị dùng trong ngành y tế, dụng cụ y tế, máy móc thiết bị y tế dùng 
trong gia đình. 

 

 
(210) 4-2017-00425 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.7.23; 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh ngọc, tím, vàng cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần Misa  (VN) 

Tầng 9, tòa nhà TECHNOSOFT, phố 
Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (đã ghi sẵn).  
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(210) 4-2017-00426 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 26.1.1 
(591) Xanh ngọc, tím, vàng cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần Misa  (VN) 

Tầng 9, tòa nhà TECHNOSOFT, phố 
Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (đã ghi sẵn). 
 

 
(210) 4-2017-00427 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.5.1; A19.13.21; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH E.B.C mỹ phẩm 
Giang Điền  (VN) 
Đường số 3, dãy nhà xưởng nhỏ và vừa 
tại KCN Giang Điền, xã Giang Điền, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2017-00428 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Đỏ cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mobi 
International   (VN) 
Tầng L, tòa nhà Đại Thanh Bình 911 - 
917 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm điện thoại.  
 

 
(210) 4-2017-00429 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.3.23; 26.4.2; 26.15.15 
(591) Xanh men ngọc nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thành Đạt   (VN) 
207/57 Kinh Dương Vương, phường 12, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, ba lô, túi xách.  
 

 
(210) 4-2017-00430 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH miền nhiệt đới 
Nha Trang   (VN) 
40 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng và phát triển các dự án bất động sản (khu đô thị, trung tâm 

thương mại, văn phòng cho thuê, khu vui chơi giải trí, khu du lịch, khu công nghiệp, 
khách sạn và nhà hàng, cơ sở hạ tầng để xây dựng và kinh doanh nhà, công trình dân 
dụng, công trình công nghiệp).  

 

 
(210) 4-2017-00431 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.21; 26.4.1; 26.4.11 
(591) Đen, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Keyframe 
Multimedia   (VN) 
105/35/2 Nguyễn Tư Giản, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo đồ họa, khóa đào tạo giáo dục qua mạng internet.  

 

 
(210) 4-2017-00432 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Ngô Thanh Hiệp  (VN) 

Thôn Hòa Hội Bắc, xã Mỹ Thành, huyện 
Phù Mỹ, tỉnh Bình Định  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy dệt kim, bộ phận quay dùng cho máy dệt; máy dệt vải len tuyết xoăn; 

thanh trượt cho máy dệt kim. 
 
 

(210) 4-2017-00433 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Ngô Thanh Hiệp   (VN) 

Thôn Hòa Hội Bắc, xã Mỹ Thành, huyện 
Phù Mỹ, tỉnh Bình Định   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Máy biến áp; máy biến tần.  
 

 
(210) 4-2017-00434 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 3.7.17; A24.17.12 

(591) Đỏ, hồng 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Nguyên 
Đán  (VN) 
194/1 Tuệ Tĩnh, phường 12, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; giày ống; tất (vớ); mũi giày dép.  

 

Nhóm 35: Mua bán giày dép, giày ống, tất (vớ), mũi giày dép.  
 

 
(210) 4-2017-00436 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.4.2 

(591) Xanh, trắng 

(731) Dương Phương Anh  (VN) 
Tập thể Bộ Thương Mại, tổ 22 Trung 

Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); áo khoác; thắt lưng (dây nịt).  
 

 
(210) 4-2017-00441 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Casy Việt Nam  (VN) 
Số 15, ngách 4/16, ngõ 126, phố Hoàng 

Văn Thái, phường Khương Mai, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng, đèn trang trí, đèn led.  
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(210) 4-2017-00442 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Hộ kinh doanh Hồ Thị Thu  

(VN) 
63 Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2017-00444 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 5.3.20; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh cốm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chăm sóc sắc 
đẹp Hoàng Thanh  (VN) 
226 Hoàng Hữu Nam, phường Long 
Thạnh Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người.  

 

 
(210) 4-2017-00445 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) YIN KWAN ENTERPRISE CO.   (TW) 

No. 18, Aly. 33, Ln. 290, Sec. 3, Baoda 
Rd., Guiren Dist., Tainan, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu nối cho dây điện; bộ nối [điện]; thiết bị đầu cuối [điện]; đường nối điện.  

 

 
(210) 4-2017-00446 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

 

(731) Vũ Văn Bắc   (VN) 
Xóm Ngọc Lý, xã Tân Đức, huyện Phú 
Bình, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 01: Chất gắn kết có dầu [ma-tít].  
 

Nhóm 02: Sơn.  
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(210) 4-2017-00449 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và sản xuất kinh doanh Phú 
Minh  (VN) 
Số 247 Giảng Võ, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước giặt; nước rửa bát; nước lau nhà; nước xả vải; chất tẩy rửa bồn cầu.  

 

(210) 4-2017-00450 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) MAGNUM QUALITY SDN BHD  

(MY) 
No. 23, Jalan Seksyen 2/14, Taman 
Kajang Utama, 43000 Kajang, Selangor 
Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu, thuốc lá sợi.  

 

 
(210) 4-2017-00452 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nam Phương  (VN) 
Số 9 tỉnh lộ 926, ấp Trường Bình, xã 
Trường Long A, huyện Châu Thành A, 
tỉnh Hậu Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dung dịch vệ sinh phụ nữ (dùng cho mục đích y tế); dung dịch vệ sinh dùng 
ngoài (dùng cho phụ nữ và dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2017-00453 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nam Phương   (VN) 
Số 9 tỉnh lộ 926, ấp Trường Bình, xã 
Trường Long A, huyện Châu Thành A, 
tỉnh Hậu Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 05: Dung dịch vệ sinh phụ nữ (dùng cho mục đích y tế); dung dịch vệ sinh dùng 

ngoài (dùng cho phụ nữ và dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2017-00454 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A11.1.6 

(591) Xanh 

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
trực tuyến Vifami   (VN) 
Phòng 1703, toà 18T2, đường Lê Văn 

Lương, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 21: Đũa; dụng cụ nhà bếp.  
 

 
(210) 4-2017-00455 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(591) Đỏ, xanh lá 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Xanh Kim Thành  (VN) 
55B Hùng Vương, phường 4, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ, xe cộ chạy bằng điện, 

xe máy.  
 

 
(210) 4-2017-00457 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH may đo thời 
trang SBH Quốc Tế   (VN) 
Số 18, hẻm 765/115A, ngõ 12, đường 

Nguyễn Văn Linh, tổ 8, phường Sài 

Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
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(210) 4-2017-00458 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; A26.11.12; 

26.15.15 

(591) Xám đen, xanh lá mạ, hồng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ du lịch 
SENTRAVEL   (VN) 
22/6 Đình Nghi Xuân, khu phố 10, 

phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; cho thuê xe; vận 

chuyển hành khách; đại lý bán vé máy bay; cung cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm 

mục đích du lịch.  
 

 
(210) 4-2017-00459 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) KARSTEN MANUFACTURING 

CORPORATION   (US) 

2201 West Desert Cove, Phoenix, 

Arizona 85029, United States of America 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Gậy đánh gôn.  
 

 
(210) 4-2017-00460 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 3.2.1; A3.2.24 

(591) Da cam, xanh da trời, trắng 

(731) Công ty TNHH tư vấn thương 
mại dịch vụ Hoàng Yến   (VN) 
66/22/13 Trần Văn Quang, phường 10, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi cho trẻ em.  
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(210) 4-2017-00462 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Allfyll Việt 
Nam   (VN) 
Lầu 1, tòa nhà Đông Nam, 322 Tây 
Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy làm mát không khí, thiết bị làm lạnh không khí, thiết bị khử mùi không 

khí, hệ thống lọc khí. 
 

 
(210) 4-2017-00463 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Ngô Quốc Tuấn  (VN) 

Số 30, tổ 52, phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng; hương xua đuổi côn trùng; thực phẩm ăn kiêng 

dùng trong y học; thực phẩm chức năng; dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2017-00465 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.3.1; 26.1.1; 26.3.1; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Trung Sông Hàn  (VN) 
1111 Nguyễn Tất Thành, phường Xuân 
Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện, chỗ ở tạm thời, 

dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2017-00466 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) SHIN YOUNGJA  (KR) 

202, #312-143 Myeongil - dong, 
Gangdong-gu, Seoul, Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, mỹ phẩm đa chức năng; mỹ phẩm dùng cho lông mày; son môi; mặt 
nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem trang điểm; mỹ phẩm chống nắng.  

 

 
(210) 4-2017-00467 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) ASUSTEK COMPUTER 

INCORPORATION   (TW) 
4F, No.150, Li-Te Rd., Pei Tou, Taipei, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Màn hình [phần cứng máy vi tính; màn hình video; biển hiệu kỹ thuật số; bảng 
thông báo điện tử; phần cứng máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; bút điện tử [thiết 
bị hiển thị]; phần mềm máy tính, ghi sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; chương trình máy vi tính, ghi 
sẵn; công cụ giám sát [chương trình máy tính]; màn hình chiếu; thiết bị chiếu hình; màn 
huỳnh quang; màn bảo vệ thích hợp cho màn hình máy tính; màn hình LCD [màn hình 
tinh thể lỏng]; màn hình hiển thị; màn hình cảm ứng; bút dùng cho màn hình cảm ứng; 
màn hình hiển thị dạng tinh thể lỏng; máy tính bảng đồ họa; chương trình máy tính dùng 
để chỉnh sửa ảnh, âm thanh và video; máy chiếu video; máy chiếu LCD; bảng tín hiệu kỹ 
thuật số điện tử; màn hình bảng hiệu kỹ thuật số; bảng hiển thị bảng hiệu kỹ thuật số; 
bảng tin (điện tử); phần mềm máy tính dùng cho bảng tin điện tử. 

 

 
(210) 4-2017-00469 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Wave Việt Nam  (VN) 
Ngõ Chính, thôn Chợ, xã Bình Minh, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước.  
 

 
(210) 4-2017-00470 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.15; A5.5.20 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
WaVe Việt Nam  (VN) 
Ngõ Chính, thôn Chợ, xã Bình Minh, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước.  
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(210) 4-2017-00475 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ IF  (VN) 
4/2B Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót. 

 

 
(210) 4-2017-00476 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.5.19; A5.5.22; 5.7.1; 5.7.3; A11.3.7; 

13.1.6; 25.1.6; 26.1.1; 26.4.3 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng, vàng, xanh lá 

cây, xanh dương, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Phước Thành IV  
(VN) 
179 ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa, huyện 
Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2017-00477 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.5.19; A5.5.22; 5.7.1; 5.7.3; 2.1.22; 

26.4.3; 25.1.6 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh dương, đen, xanh 

lá cây 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Phước Thành IV  
(VN) 
179 ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa, huyện 
Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2017-00478 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.5.19; A5.5.22; 5.7.1; 5.7.3; A11.3.7; 

26.4.3; 25.1.6 
(591) Vàng, trắng, xanh dương, đen, xanh lá 

cây, nâu 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Phước Thành IV  
(VN) 
179 ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa, huyện 
Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2017-00479 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Đỏ đun, vàng cam đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đào tạo và tư 
vấn phát triển nội lực 
GreatMinds  (VN) 
Số 1, ngách 37/2, ngõ 37, phố Lê Thanh 
Nghị, phường Bách Khoa, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tuyển dụng lao động, tư vấn tổ chức và điều 
hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch 
vụ của chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh; dịch vụ quản lý hành chính được thuê 
ngoài cho các công ty. 

 

Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; huấn luyện (đào tạo); giảng dạy; dịch vụ về giáo 
dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục]. 

 

 
(210) 4-2017-00481 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.4.2 
(591) Xanh tím than, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Thạch Bàn  (VN) 

Thôn Thượng, xã An Châu, huyện Sơn 
Động, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
1269 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; gạch, không bằng kim loại; gạch ốp 
lát, không bằng kim loại; ngói, không bằng kim loại; vật liệu lợp mái, không bằng kim 
loại; vật liệu lợp mái, không bằng kim loại, tích hợp với pin mặt trời.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, gạch, ngói, vật liệu lợp 
mái.  

 

 
(210) 4-2017-00483 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.15; A5.5.20; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Xanh coban, xanh dương, xanh cốm, 

đen, nâu nhạt, vàng nhạt, trắng 
(731) Bùi Thị Nguyệt  (VN) 

Thôn Tây Giang, xã Bình Sa, huyện 
Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu tràm (dùng cho mục đích mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2017-00484 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; chế phẩm dùng để 

đánh bóng răng (không chứa dược chất); chế phẩm dạng bột dùng để đánh răng (không 
chứa dược chất). 

 

 
(210) 4-2017-00486 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) BROOKS BROTHERS GROUP, INC.  

(US) 
100 Phoenix Avenue, Enfield, 
Connecticut 06082, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép (đồ đi chân), mũ nón (đồ đội đầu). 
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(210) 4-2017-00487 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A5.3.13; 26.1.1; A26.1.18; 25.1.6 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Hoàng Đông  (VN) 
Phòng 201, nhà C6 tập thể Mai Động, 

phường Mai Động, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: rau, củ, quả, trứng, thịt (các loại), thủy sản tươi sống. 
 

 
(210) 4-2017-00488 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(591) Xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ette & Co  (VN) 
Tầng trệt tòa nhà ROSANA, 60 Nguyễn 

Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo cho trẻ em; đồ đi chân cho trẻ em; đồ đội đầu cho trẻ em. 

 

 
(210) 4-2017-00489 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 1.15.23; 3.7.4; 3.7.16; A3.7.24 

(591) Xanh dương, vàng cam, nâu, tím, xanh 

dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
xây dựng và thương mại Vĩnh 
Thịnh  (VN) 
Số 28 ngách 396/7 đường Cổ Nhuế, 

phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ thể thao: bóng chuyền, bóng rổ, vợt cầu lông, bóng ném, quả 

cầu lông.  
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(210) 4-2017-00491 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty TNHH Nutreco 

International (Việt Nam)  (VN)
Lô số 22A, đường số 1, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho thủy sản. 

 

 
(210) 4-2017-00492 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty TNHH Nutreco 

International (Việt Nam)  
(VN) 
Lô số 22A, đường số 1, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho thủy sản. 

 

 
(210) 4-2017-00494 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Cam, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 
xanh Khôi Nguyên  (VN) 
15A/53 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ mỹ phẩm, quần áo, giày dép, mũ nón thời trang, đồ điện tử 

văn phòng và gia đình (như tivi, loa, đài), điện lạnh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, 
máy giặt, máy điều hòa), đồ bếp gia đình (như nồi, niêu, xong, chảo), đồ nội thất văn 
phòng và gia đình (như giường, tủ, bàn ăn) trong siêu thị, đại siêu thị, qua mạng internet, 
qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện; mua bán sản phẩm nông nghiệp và 
các sản phẩm chế biến từ nông nghiệp bao gồm: rau, hoa, củ, quả; mua bán các sản phẩm 
từ nuôi trồng và đánh bắt thuỷ hải sản bao gồm: tôm, cua, cá; đại lý ký gửi hàng hóa (tivi, 
loa, đài, như nồi, niêu, xong, chảo, giường, tủ, bàn ăn, rau, hoa, củ, quả, tôm, cua, cá). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2017-00495 (220) 09.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ điện lạnh 
SEARETECH  (VN) 
8-10 đường Bàu Cát, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Bảng điện; tủ điện; hệ thống camera quan sát, phòng cháy, chống trộm. 
 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị làm lạnh; thiết bị và hệ thống thông gió (điều hòa không 
khí); hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; máy điều hòa không khí; thiết bị cấp 
đông (tủ cấp đông); tủ lạnh. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy móc, hệ thống và thiết bị làm lạnh, thiết bị và 
hệ thống thông gió (điều hòa không khí), hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, máy 
điều hòa không khí, thiết bị cấp đông (tủ cấp đông), tủ lạnh. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt công trình điện; lắp đặt hệ thống cơ điện lạnh, điện lạnh công 
nghiệp, lắp đặt hệ thống chiếu sáng; dịch vụ lắp đặt hệ thống cấp thoát nước; dịch vụ lắp 
đặt hệ thống thông tin liên lạc, camera quan sát.  

 

 
(210) 4-2017-00496 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.9.10; A5.3.13; A26.11.12 
(591) Đen, xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Thảo Vy  
(VN) 
Số 33/35, khu 6, tổ 43, đường DX095, 
phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Thuốc đánh răng. 

 

 
(210) 4-2017-00497 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.9.8; 2.9.10; 16.1.13 
(591) Vàng, trắng, hồng, hồng nhạt, đỏ, đen, 

xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH COLOR 
ENTERTAINMENT  (VN) 
C3, cư xá 307, Điện Biên Phủ, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quảng cáo trên truyền hình; 
quảng cáo thương mại trên truyền hình.  

 
Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình, dịch vụ truyền hình; truyền hình cáp; phát thanh 
radio; phát chương trình truyền thanh; dịch vụ truyền thanh; phát sóng truyền thanh, 
truyền hình không dây; dịch vụ nhắn tin [bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện 
liên lạc điện tử khác]. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ trường quay; sản xuất phim trên băng hình, video; sản 
xuất, dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất, dàn dựng chương trình 
biểu diễn; giải trí trên truyền hình. 

 

 
(210) 4-2017-00498 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Vũ Tiến Đạt  (VN) 
Số P404 CT2, Nam Xa La, phường Phúc 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy thổi [máy móc]; quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ; máy phun 

sương; máy phun; bộ ngưng tụ hơi nước [bộ phận của máy]. 
 

 
(210) 4-2017-00499 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 17.3.1; A17.3.2; A26.3.5; A26.11.8 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn tài 
chính kế toán Nguyễn Và 
Cộng Sự  (VN) 
Lầu 1, 170-170 Bis Bùi Thị Xuân, 
phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
 

 
(210) 4-2017-00500 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Phan Thị Minh  (VN) 
Phòng 511 toà nhà Toyota Mỹ Đình, 15 
Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 41: Tổ chức, sản xuất và biểu diễn chương trình ca múa nhạc. 
 

 
(210) 4-2017-00501 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 24.15.21; 24.15.2; A24.15.7 

(591) Xanh dương đậm, xanh lá chuối non 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH bất động sản 
Phú Hoàng Land  (VN) 
Số 92B đường Cao Thắng, phường 4, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Bất động sản: các dịch vụ của hãng môi giới về cổ phần và tài sản; các dịch vụ 

của các quản trị viên bất động sản, tức là các dịch vụ về thuê nhà, đánh giá bất động sản 

hoặc cấp vốn. 
 

 
(210) 4-2017-00503 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A26.11.12; 1.15.23 

(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đại Thành Đăng  (VN) 
Số 08, tổ 8, ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh 

Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh: bồn nước, bồn cầu, bồn tắm, chậu rửa mặt bằng kính 

cường lực và sứ, chậu rửa chén bằng inox, vòi labo, vòi rửa chén, vòi hồ, vòi sen tắm; mua 

bán thiết bị điện gia dụng: quạt làm mát không khí, bóng đèn, đèn led; mua bán máy nước 

nóng năng lượng mặt trời, máy nước nóng bằng điện; mua bán ống nhựa ppr, gạch ốp lát. 
 

 
(210) 4-2017-00504 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(591) Xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
WAVE Việt Nam  (VN) 
Ngõ Chính, thôn Chợ, xã Bình Minh, 

huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước. 
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(210) 4-2017-00505 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
WAVE Việt Nam   (VN) 
Ngõ Chính, thôn Chợ, xã Bình Minh, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước. 

 

 
(210) 4-2017-00506 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.4.6; 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Hoằng Lợi  (VN) 
57 đường số 42, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đá cắt kim loại; giấy nhám (giấy ráp); thiết bị máy ngành xây dựng; 
dụng cụ điện cầm tay. 

 

 
(210) 4-2017-00507 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Hoàn Mỹ  (VN) 
Tầng M, tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 
Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy dẻo. 
 

 
(210) 4-2017-00508 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.5.20; 4.5.1; 1.15.5; 

26.1.1 
(540) 

  

(731) Phan Thị Thu Tuyết  (VN) 
Số 15 E1, đường N1, khu phố Mỹ Tân, 
phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến 
Tre 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2017-00509 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH IGG Việt Nam  
(VN) 
44/8 đường số 16, khu phố 4, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Cao dán, kẹo dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-00510 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH IGG Việt Nam  
(VN) 
44/8 đường số 16, khu phố 4, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp. 
 

Nhóm 05: Băng dính dùng cho mục đích y tế, cao dán. 
 

 
(210) 4-2017-00512 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm ALPHA Pháp  (VN) 
Tổ 1 Bằng A, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-00513 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm ALPHA Pháp   (VN) 
Tổ 1 Bằng A, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-00514 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm ALPHA Pháp   (VN) 
Tổ 1 Bằng A, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-00515 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm ALPHA Pháp   (VN) 
Tổ 1 Bằng A, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2017-00516 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức  (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-00517 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức   (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-00518 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức   (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-00519 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 6.1.2; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Công ty cổ phần Tổ chức Nhà 

Quốc Gia  (VN) 
06 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê 

bất động sản; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản). 
 

 
(210) 4-2017-00520 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 6.1.2; 26.3.23; A26.11.12 

(591) Đen, trắng, xanh ngọc 

(731) Công ty TNHH phát triển Thế 
Giới Mới   (VN) 
06 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê 

bất động sản; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản).  
 

 
(210) 4-2017-00521 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(591) Xanh lục 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Rebaca  (VN) 
22 đường số 9 cư xá Bình Thới, phường 

8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2017-00522 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(540) 

  

(731) Vương Ngọc Thành  (VN) 
39 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân 

An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dầu phanh, phanh cho xe cộ, đĩa phanh dùng cho xe cộ, lót phanh 

cho xe cộ, má phanh cho xe cộ, xéc măng phanh cho xe cộ, dây phanh xe cộ, magnêtô 

đánh lửa, bugi đánh lửa cho động cơ đốt trong, thiết bị đánh lửa cho động cơ đốt trong, 

nhông dùng cho xe máy, xích xe máy (sên), bánh răng truyền động cho xe máy. 
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(210) 4-2017-00523 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14; 26.1.4 
(591) Vàng, xanh ngọc, cam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Lika  (VN) 

Nhà số 1 khu Tạp Chí Cộng Sản, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sách báo, tạp chí, văn phòng phẩm, đồ dùng học tập; 

xuất nhập khẩu các sản phẩm sách báo, tạp chí, văn phòng phẩm, đồ dùng học tập.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ nhằm giải trí hoặc giáo dục; dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm 
mục đích giáo dục và giải trí; dịch vụ cho thuê, mượn sách; dịch vụ thư viện cho thuê.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ phòng trà; căng tin; quán ăn tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2017-00524 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty TNHH Hiệp Thành  (VN)

Số 8-A32, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); đồ uống trên cơ sở trà.  
 

Nhóm 35: Mua bán chè (trà), đồ uống trên cơ sở trà; xuất nhập khẩu chè (trà), đồ uống 
trên cơ sở trà.  

 

 
(210) 4-2017-00527 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.9.1; 24.9.1 
(591) Đỏ, xám đậm 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Love Bakery  
(VN) 
111 đường Lý Công Uẩn, phường Bình 
Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán rượu nhỏ.  
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(210) 4-2017-00528 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2; 26.4.9; A25.7.3 

(591) Xanh dương, cam đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại - dịch vụ KHATOCO  
(VN) 
Lô A29-A30, cụm công nghiệp vừa và 

nhỏ Diên Phú, xã Diên Phú, huyện Diên 
Khánh, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 06: Chi tiết bằng kim loại cho xây dựng; chi tiết bằng kim loại cho đồ gỗ; phụ kiện 

lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc; tủ đựng dụng cụ bằng kim loại; hộp đựng dụng cụ bằng 

kim loại (hộp rỗng); hòm đựng dụng cụ bằng kim loại (hòm rỗng). 
 

Nhóm 07: Băng tải; máy xếp dỡ tự động; thiết bị để gia công cơ khí; máy in; thang nâng 

xe hàng; máy nâng toa.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng; dịch vụ giám sát việc xây 

dựng công trình; xây dưng nhà máy, xí nghiệp; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; tư vấn 
xây dựng. 

 

 
(210) 4-2017-00529 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  

(591) Xanh lá cây, da cam 

(731) REXON INDUSTRIAL 
CORPORATION LTD.   (TW) 

No. 261, Jen Hwa Rd., Dali Dist., 
Taichung City, Taiwan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy nén khí; máy cắt kiểu nhai; máy mài góc; máy cưa có dây đai; máy mài 

có dây đai; máy tiện gỗ thành miếng như hình bánh bích quy; máy cắt gạch gốm; máy cưa 
ngói/đá lát; cưa xích; máy cưa đĩa; máy cưa bê tông; máy cưa nguội; máy nghiền; lưỡi cắt 

kim cương (máy móc); máy cắt kim cương; máy mài dạng đĩa; máy khoan ép, máy đánh 

bóng sàn; máy xay; súng phun nhiệt (máy móc); chìa vặn nén ép (máy móc); máy khoan 
nén ép; máy khoan dạng búa; máy ghép; máy cưa xoi; máy tiện; máy cưa vát chéo; súng 

bắn đinh (chạy bằng điện và pin cũng như bằng động cơ); súng bắn đinh và đai ốc; chìa 

vặn mômen xoắn bằng khí nén (máy móc); máy công cụ cơ điện; chìa vặn đai ốc chạy 
điện (máy móc); máy cưa tròn cần ngang; máy mài xoay tròn; máy cưa đảo chiều; máy 

cưa đảo chiều dạng xoay; máy công cụ dạng xoay; máy cưa có lưỡi cưa dạng kiếm; máy 
mài; máy cưa xẻ tròn; máy cắt thép; máy cưa dạng bàn; máy bào độ dày; máy xén; máy 

ren cho tường; máy bào soi gỗ.  
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(210) 4-2017-00533 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  

(731) INTERVET INTERNATIONAL B.V.  

(NL) 
Wim de Korverstraat 35, NL-5831, AN 

Boxmeer, Netherlands  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc và chế phẩm dược cho mục đích thú y.  

 

 
(210) 4-2017-00534 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.3.2 

(731) Công ty TNHH giao nhận & 
vận tải quốc tế Sao Nam  (VN) 
23B Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hút ẩm bằng silica gel, đất sét đựng trong túi giấy, túi nhựa (túi hút 

ẩm). 
 

Nhóm 35: Mua bán: sản phẩm hút ẩm, hút khí, bao bì bằng giấy, bao bì bằng các-tông, 

bao bì bằng nhựa, bao bì bằng chất dẻo, dây chằng buộc hàng hóa, dây đai, túi khí chèn 
hàng, đệm giảm sốc, mút xốp định hình, miếng chống mốc, thiết bị theo dõi môi trường.  

 

 
(210) 4-2017-00535 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  

(731) L&C BIO CO., LTD   (KR) 

Biz Center-201, SKN Techno Park, 124, 
Sagimakgol-ro, Jungwon-gu, Seongnam-

si, Gyeonggi-do, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Mô cấy ghép bằng vật liệu nhân tạo; mô cấy ghép cho tái tạo da; mô cấy ghép 

để phục hồi mô; mô cấy ghép cho tái tạo mô; mô cấy ghép y tế, phẫu thuật và chỉnh hình 
bằng vật liệu nhân tạo; xương ghép thay thế dùng trong phẫu thuật thẩm mỹ; xương ghép 

y tế; vật liệu làm xương ghép; dụng cụ thay thế cho xương/sụn/dây chằng và gân.  
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(210) 4-2017-00537 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.9.15; 18.3.2; 18.3.23; A26.4.6; 

A26.4.24 
(731) PROXIMO SPIRITS, INC.   (US) 

333 Washington Street, Jersey City, State 
of New Jersey 07302, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượn rum; đồ uống có cồn chứa rượu rum; đồ uống có cồn, trừ bia; chiết xuất 

cồn.  
 

 
(210) 4-2017-00538 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 14.7.6 
(591) Vàng, đỏ, nâu đồng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Minh 
Hải  (VN) 
Số 09 An Lạc, phường Sở Dầu, quận 
Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 37: Sửa chữa ô tô.  

 

(210) 4-2017-00539 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
METROCITY Việt Nam  (VN) 
Số 87, phố Vương Thừa Vũ, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví đựng tiền; bao da.  

 

 
(210) 4-2017-00543 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, đỏ đô 

(540) 

  

(731) FU WAH MEDICINE CO., LTD  (HK) 
Unit 13,12/F.Block B, Hoi Lune 
Industrial Centre, 55 Hoi Yuen road, 
Kwun Tong, Kowloon, HongKong  
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(511)   Nhóm 05: Thuốc, dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2017-00544 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2; 26.13.1 
(591) Xám, đỏ đậm, đen 

(540) 

  

(731) FU WAH MEDICINE CO., LTD  (HK) 
Unit 13, 12/F.Block B, Hoi Lune 
Industrial Centre, 55 Hoi Yuen road, 
Kwun Tong, Kowloon, HongKong  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc, dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2017-00545 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2; 25.1.5; A25.7.21; A25.1.10; 

25.1.25 
(591) Đen, vàng đồng 

(540) 

  

(731) FU WAH MEDICINE CO., LTD  (HK) 
Unit 13,12/F.Block B, Hoi Lune 
Industrial Centre, 55 Hoi Yuen road, 
Kwun Tong, Kowloon, HongKong  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc, dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

(210) 4-2017-00546 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A25.1.10; 26.5.1 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) FU WAH MEDICINE CO., LTD  (HK) 
Unit 13, 12/F.Block B, Hoi Lune 
Industrial Centre, 55 Hoi Yuen road, 
Kwun Tong, Kowloon, HongKong   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc, dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2017-00548 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.13.1; 24.17.17 
(591) Nâu, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) FU WAH MEDICINE CO., LTD   (HK) 
Unit 13, 12/F.Block B, Hoi Lune 
Industrial Centre, 55 Hoi Yuen road, 
Kwun Tong, Kowloon, HongKong  
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(511)   Nhóm 05: Thuốc, dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2017-00549 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6 
(731) ELEMENT FRESH, INC.  (VG) 

Commence Chambers, P.O. Box2208, 
Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ căng tin; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 
khách sạn; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu cốc-tai; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; cho thuê nhà di động.  

 

 
(210) 4-2017-00550 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Nguyễn Viết Thắng  (VN) 

Đội 1, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, 
tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-00551 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Nguyễn Viết Thắng   (VN) 

Đội 1, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, 
tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-00552 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A10.3.11; A10.3.13 
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Nguyễn Anh Khoa  (VN) 

ấp 9, xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, 
tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: giày nam, giày nữ, dép đi chân, đồng hồ đeo tay, nón đội đầu, kính 
đeo mắt; áo khoác nam, áo thun nam, áo sơ mi nam, quần sóc, quần jean, quần kaki, quần 
áo thể thao, áo vest, balo, túi xách, vali, kẹp tóc, nơ cài tóc, túi địu cho bé, bao tay, vớ 
mang ở chân, chậu tắm cho bé, tai nghe điện thoại, sạc điện thoại, máy tính xách tay, nồi 
điện đa năng dùng cho mục đích nấu thức ăn, máy nướng bánh, máy đánh trứng, máy xay 
sinh tố, máy điều hòa nhiệt độ, lò sưởi, đèn chiếu sáng, cân sức khỏe, dầu gội đầu, kem 
dưỡng da dùng cho người, chén ăn, đĩa ăn. 

 

 
(210) 4-2017-00553 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.7.15; 26.1.1; 5.3.20; 25.1.6 
(591) Xanh lá, đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Trung Nguyên Xanh  (VN) 
772 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2017-00554 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị vật 
tư NH VINA  (VN) 
312/39/2 đường HT 13, khu phố 7, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy đếm tiền.  

 

 
(210) 4-2017-00557 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

ánh Vân  (VN) 
242/97/12 Nguyễn Thiện Thuật, phường 
3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: ống cao su mềm; ống PVC mềm. 
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(210) 4-2017-00558 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Hoàng Công Hiền   (VN) 
06A Nguyễn Lương Bằng, phuờng 02, 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2017-00559 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.9.1; 3.7.19; 3.7.4; 25.1.25 

(591) Vàng hồng, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư TIMES 
SQUARE Việt Nam   (VN) 
22 - 36 Nguyễn Huệ và 57 - 69 F Đồng 

Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh cho khách sạn; mua bán: đồ lưu niệm, quần áo, mỹ 

phẩm, đồ trang sức, giày dép, túi xách, đồng hồ.  
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: cho thuê nhà ở, cho thuê căn hộ, cho thuê 

văn phòng, cho thuê ki-ốt; mua bán nhà; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 
đánh giá bất động sản.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống 
(từ nhà hàng); quán cà phê; quán ăn nhanh; khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2017-00560 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 3.7.5; 2.9.1; A3.7.24; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Archsquare  
(VN) 
Tầng 15, tòa nhà Vincom Center, 72 Lê 

Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi dùng ở bãi biển, túi xách tay, ví tiền, túi mua hàng, túi du lịch.  

 
Nhóm 25: Tạp dề, mũ, quần áo may sẵn, khăn quàng cổ, giày, dép đi trong nhà.  
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(210) 4-2017-00562 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.2; 26.1.5 
(591) Đỏ, trắng, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại LTP 
Bike   (VN) 
CCN Dốc Sặt (thuê công ty CP xuất nhập 
khẩu Tuyết Lụa), phường Trang Hạ, thị 
xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện, xe máy điện, xe ô tô điện, xe cộ chạy bằng điện, xe máy.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm, trưng bày, quảng cáo 
(tờ rơi, biển hiệu) cho các sản phẩm: xe đạp điện, xe máy điện, xe ô tô điện, xe cộ chạy 
bằng điện, xe máy.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, làm sạch xe cộ.  

 

 
(210) 4-2017-00563 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.8 
(731) UFO ORDERING SERVICES HONG 

KONG LIMITED  (HK) 
Level 51, Hopewell Centre, 183 Queens 
Road East, Wan Chai, Hong Kong 852  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, ghi sẵn; phần mềm sử dụng cho điện thoại di động, máy 

tính bảng và các thiết bị di động điện tử [ghi sẵn và/hoặc có thể tải xuống được]; phần 
mềm máy tính có thể tải xuống được.  

 
Nhóm 42: Cho thuê phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ; cho thuê 
không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; dịch vụ phát triển, lập 
trình và cài đặt phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2017-00566 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 5.3.20; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trường Phát  
(VN) 
A6/34H1, ấp 1A, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Hạt tiêu; bột hạt tiêu; muối ớt; muối tôm. 
 

 
(210) 4-2017-00567 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Big Max   (VN) 
60 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-00568 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 5.7.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh tím than 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần IIG Việt Nam  
(VN) 
3A2 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục], học viện [giáo dục]; thông tin giáo dục; khảo thí 

giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; giảng dạy; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo 
dục hoặc văn hóa. 

 

 
(210) 4-2017-00569 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.7.6; A3.7.24; 24.9.1 (540) 

  

(731) Lưu Thị Thanh Huyền  (VN) 
Số 311 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: mỹ phẩm, quần áo, giày dép, túi xách.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ spa làm đẹp; dịch vụ trang điểm (make up).  
 

 
(210) 4-2017-00571 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 7.3.11; A7.1.11; A26.11.8; 7.1.24 
(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng công 
trình B&C  (VN) 
2/25 khu phố 6, Tân Thới Nhất 10, 
phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, nhà cửa.  
 

 
(210) 4-2017-00572 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.5.7; 25.7.25 
(591) Xám, đen, trắng, vàng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Đại 

Phát   (VN) 
ấp Thanh Bình, xã Lộc An, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Keo bẫy chuột.  

 

 
(210) 4-2017-00573 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 25.1.6; A2.5.24; 26.1.1; 20.5.1 
(591) Trắng, đỏ, đỏ nhạt, vàng, đen, xanh 

dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Tân Thuận Tiến  (VN) 
Lô A54/II đường số 2D, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 16: Vở (tập) học sinh; thước kẻ; sổ; giấy dùng trong văn phòng và học tập; bút viết; 

mực (văn phòng phẩm). 
 

 
(210) 4-2017-00574 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 25.1.6; A2.5.24; 26.1.1; 20.5.1 
(591) Trắng, đỏ, đỏ nhạt, vàng, đen, xanh 

dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Tân Thuận Tiến  (VN) 
Lô A54/II đường số 2D, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 16: Vở (tập) học sinh; thước kẻ; sổ; giấy dùng trong văn phòng và học tập; bút viết; 

mực (văn phòng phẩm). 
 

 
(210) 4-2017-00575 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A2.5.22; 20.7.1; 26.1.1; A26.1.14 

(591) Trắng, đỏ, đỏ nhạt, vàng, đen, xanh 

dương 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Tân Thuận Tiến   (VN) 
Lô A54/II đường số 2D, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 16: Vở (tập) học sinh; thước kẻ; sổ; giấy dùng trong văn phòng và học tập; bút viết; 

mực (văn phòng phẩm). 
 

 
(210) 4-2017-00576 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A2.5.22; 20.7.1; 26.1.1; A26.1.14 

(591) Trắng, đỏ, đỏ nhạt, vàng, đen, xanh 

dương 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Tân Thuận Tiến    (VN) 
Lô A54/II đường số 2D, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 16: Vở (tập) học sinh; thước kẻ; sổ; giấy dùng trong văn phòng và học tập; bút viết; 

mực (văn phòng phẩm). 
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(210) 4-2017-00577 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A2.5.22; 20.7.1; 26.1.1; A26.1.14 

(591) Trắng, đỏ, đỏ nhạt, vàng, đen, xanh 

dương 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Tân Thuận Tiến    (VN) 
Lô A54/II đường số 2D, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 16: Vở (tập) học sinh; thước kẻ; sổ; giấy dùng trong văn phòng và học tập; bút viết; 

mực (văn phòng phẩm). 
 

 
(210) 4-2017-00578 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 5.7.3; 2.1.11; A2.1.23; 2.3.11 

(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh lá cây, trắng, 

vàng cam, vàng nâu nhạt 

(731) Công ty cổ phần lương thực 
thực phẩm Colusa-Miliket  
(VN) 
1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 

quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; mì gạo ăn liền.  
 

 
(210) 4-2017-00579 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Đăng Thắng  (VN) 
Số 10 ngách 5, ngõ 7 đường Trinh 

Lương, tổ 11, phường Phú Lương, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân bón trong nông nghiệp; phân bón hữu cơ; 

phân ủ/phân trộn; hóa chất để cải tạo đất. 
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(210) 4-2017-00581 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A26.11.8; 26.4.7 

(591) Xanh dương, da cam, trắng 

(540) 

  

(731) Hoàng Văn Chiến  (VN) 
Số 16, ngõ 192 phố Hạ Đình, phường Hạ 

Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt camera quan sát, hệ thống mạng lan - thoại, hệ thống báo động, 

quản lý ra vào.  
 

 
(210) 4-2017-00583 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 24.7.1 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, vàng 

(540) 

 

(731) 1. Nguyễn Văn Chung  (VN) 
Xóm 4, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An 

2. Lê Mạnh Quân  (VN) 
Số 7A, tổ 25, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận chuyển hàng hóa; vận tải hàng 

khách.  
 

(210) 4-2017-00585 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.3.13; 26.1.2; 

A26.1.18; A26.11.7 

(731) JERAM COCONUT SDN. BHD.  (MY) 

Lot 56525(282), Batu 12, Jalan Kapar, 

42200 Klang, Selangor, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn có hương cà phê; đồ uống không cồn có hương trà; dịch 

chiết trái cây không cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không cồn; nước ép trái cây; đồ 

uống pha chế từ si rô không cồn; nước uống; nước ép rau [đồ uống]; nước khoáng [đồ 

uống]; đồ uống không cồn. 
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(210) 4-2017-00587 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) JERAM COCONUT SDN. BHD.  (MY) 

Lot 56525(282), Batu 12, Jalan Kapar, 
42200 Klang, Selangor, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn có hương cà phê; đồ uống không cồn có hương trà; dịch 

chiết trái cây không cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không cồn; nước ép trái cây; đồ 
uống pha chế từ si rô không cồn; nước uống; nước ép rau [đồ uống]; nước khoáng [đồ 
uống]; đồ uống không cồn. 

 

 
(210) 4-2017-00588 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Tập (vở) học sinh; giấy bao tập (vở); giấy bao gói; sổ; giấy; văn phòng phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-00589 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.13.1; 5.13.1; 5.13.4 
(591) Vàng, xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần NISO  (VN) 

12 Bis Phan Kế Bính, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà; bánh ngọt; kem 

lạnh. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống với chương trình khách hàng thân thiết cung cấp các lợi ích của 
nhà hàng để tặng thưởng cho các khách hàng thường xuyên; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
quán giải khát; dịch vụ quầy rượu (bar). 
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(210) 4-2017-00590 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.3.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xám 
(731) Công ty TNHH MTV công nghệ 

Onlink  (VN) 
Số 30 ngách 230/21/21 Mễ Trì Thượng, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)   Nhóm 06: Cáp và sợi kim loại (không dùng để dẫn điện). 
 

Nhóm 09: Dây cáp mạng máy tính; dây cáp điện thoại; dây dẫn tín hiệu máy tính; thiết bị 
truyền dẫn tín hiệu mạng viễn thông; dây cáp đồng trục; sợi cáp quang. 

 

 
(210) 4-2017-00591 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.15.1; A24.15.7; 26.1.1; 26.15.15 
(591) Xanh dương, cam 
(731) Công ty cổ phần GXO  (VN) 

68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm mang bản chất là một ứng dụng di động dùng cho thiết bị truyền 

thông điện tử kỹ thuật số cầm tay có thể di chuyển được và thiết bị di động để cung cấp 
dữ liệu, hình ảnh phục vụ cho mục đích kết nối người vận chuyển, tài xế với người tiêu 
dùng có nhu cầu đi lại hoặc mua hàng hóa tiêu dùng; công cụ giám sát [chương trình máy 
tính]. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác 
không vì mục đích kinh doanh]. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách [bằng xe máy]; đặt chỗ cho các chuyến đi; đặt chỗ cho 
việc vận tải; dịch vụ giao hàng [bằng xe máy]. 

 
 

(210) 4-2017-00592 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH HDC Hợp Linh  
(VN) 
Thôn An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, xi măng, thạch cao, bê tông.  
 

Nhóm 40: Gia công cơ khí. 
 

 
(210) 4-2017-00593 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH HDC Hợp Linh  
(VN) 
Thôn An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, xi măng, thạch cao, bê tông.  
 

Nhóm 40: Gia công cơ khí. 
 

 
(210) 4-2017-00594 (220) 10.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Nguyễn Viết Thanh  (VN) 

Số 389 ấp An Thành, thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh chợ.  

 

(210) 4-2017-00595 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.21 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dịch vụ Bưu 
chính Viễn thông Sài Gòn  (VN)
10 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính (phần mềm máy tính có thể tải xuống được). 
 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; 
dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi 
tính; dịch vụ nhắn tin (bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc, điện tử 
khác); thư điện tử; gửi tin nhắn; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; truyền tin nhắn 
và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính. 
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(210) 4-2017-00596 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.1.1; 2.1.22; 4.2.20; 3.9.16; 26.2.7 

(731) Nguyễn Đình Đường  (VN) 
Xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho thủy sản, thuốc thú y. 
 

 
(210) 4-2017-00597 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A11.3.3; 24.1.1; 1.15.11 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lạc Giao  (VN) 
Số 124 Hùng Vương, phường Tự An, 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón; mua bán thuốc bảo vệ thực vật; mua bán vật tư nông 
nghiệp; mua bán gỗ. 

 
Nhóm 39: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; bốc xếp hàng hóa; dịch vụ vận tải; vận tải hành 
khách đường bộ; vận tải hàng hóa đường bộ. 

 
 

(210) 4-2017-00598 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.12; 26.15.15 

(591) Vàng, xanh tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
năng lượng Sơn Hà  (VN) 
Lô CN1, cụm công nghiệp Từ Liêm, 

phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Pin mặt trời. 

 
Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.  
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(210) 4-2017-00600 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Nhung  (VN) 
Thôn Chiến Thắng, xã Ngư Lộc, huyện 
Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 29: Cá. 

 

 
(210) 4-2017-00601 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Nâu, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Huỳnh Thị Trúc Linh  (VN) 
ấp Chánh, xã Đức Lập Thượng, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thuốc đông y; dược liệu.  

 

 
(210) 4-2017-00602 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và kinh 
doanh thương mại Lan Anh  
(VN) 
Số 30 ngõ 260 đường Tân Mai, phường 
Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Kem oxy trợ nhuộm tóc, kem uốn phục hồi tóc, kem duỗi phục hồi tóc, dầu 

dưỡng phục hồi tóc, xịt dưỡng phục hồi tóc, tinh dầu phục hồi tóc. 
 

 
(210) 4-2017-00603 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, xanh lá, vàng, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Sơn 
Hương Giang  (VN) 
62 TTN 17, phường Tân Thới Nhất, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn màu, sơn bóng, sơn lót, chất làm khô sơn, dung môi pha loãng sơn, bột 

nhôm. 
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Nhóm 07: Dụng cụ phun sơn bằng khí nén, máy nén khí, súng phun sơn, máy đánh bóng, 
máy khuấy sơn. 

 

Nhóm 35: Mua bán sơn, bột trét, súng phun sơn, máy đánh bóng sơn, khăn lau bụi, phễu 
lược sơn, băng keo. 

 

 
(210) 4-2017-00604 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Chìa Khoá 
Vàng  (VN) 
Số 28, ngõ 211, tổ 43, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2017-00605 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A25.7.21; A26.11.8 
(591) Xanh lá, xanh coban, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp ý 
tưởng IT  (VN) 
12/1A đường 182, khu phố 3, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2017-00606 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.9.1; 5.7.3; 5.13.1; 26.1.1; A8.1.16 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại thực phẩm Hoàng 
Ngọc  (VN) 
71/3C Nguyễn ảnh Thủ, ấp Bắc Lân, xã 
Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh plan; bánh bông lan; bánh kem; bánh mỳ; thạch rau câu (bánh kẹo); kem 

sữa chua.  
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(210) 4-2017-00607 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 (540) 

  

(731) Diệp Gia Diều  (VN) 
92/16 Huỳnh Mẫn Đạt, phường 02, quận 
05, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt đã chế biến; mứt nhão, mứt ướt; tỏi được bảo quản. 
 

Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; bánh mỳ; bánh ngọt.  
 

 
(210) 4-2017-00608 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A9.7.19; 25.1.6; 26.1.2 
(731) Đặng Minh Thuận  (VN) 

ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Trị, huyện Gò 
Công Tây, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh plan; bánh bông lan; bánh kem; bánh mỳ; thạch rau câu (bánh kẹo); kem 

sữa chua. 
 

 
(210) 4-2017-00609 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A3.4.2; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 
(731) Võ Thị Bích Liễu  (VN) 

1/3A ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa.  

 

 
(210) 4-2017-00610 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tồn Sanh  (VN) 
L5-33, khu dân cư Ngân Thuận, phường 
Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2017-00611 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tồn Sanh   (VN) 
L5-33, khu dân cư Ngân Thuận, phường 
Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2017-00612 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tồn Sanh   (VN) 
L5-33, khu dân cư Ngân Thuận, phường 
Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2017-00613 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tồn Sanh   (VN) 
L5-33, khu dân cư Ngân Thuận, phường 
Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2017-00614 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Cao Thị Thùy Anh  (VN) 
27B Thông Thiên Học, phường 2, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (nhà hàng thực hiện); 

dịch vụ khách sạn; dịch vụ quản lý và đặt chỗ khách sạn; dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời. 
 

 
(210) 4-2017-00615 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Trần Đức Khiêm  (VN) 
308 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (nhà hàng thực hiện); 

dịch vụ khách sạn; dịch vụ quản lý và đặt chỗ khách sạn; dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời.  
 

 
(210) 4-2017-00616 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.4.4; A18.1.9; 18.1.23 

(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Đăng Châu  (VN) 
15/14 KP1, phường An Phú Đông, quận 

12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe ô tô, bánh, kẹo, (rau, củ quả các loại), thịt, trứng, sữa. 

 

Nhóm 37: Bảo dưỡng xe cộ; tân trang sửa chữa xe ô tô; lắp dặt và sữa chữa các thiết bị 

làm lạnh xe ô tô; tra dầu mỡ cho xe cộ; dịch vụ rửa xe cộ. 
 

 
(210) 4-2017-00617 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 26.4.1 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phân bón hữu 
cơ NANO BIOPLANT FLORA  (VN) 
Số 17, ngõ 54, phố Mạc Thị Bưởi, 

phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: thuốc trừ sâu, động vật gây hại, thuốc diệt cỏ. 
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(210) 4-2017-00618 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A26.11.9; 26.3.23 

(591) Đen, xanh lam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàng Nguyên 
Tuấn  (VN) 
440/18 Nguyễn Kiệm, phường 03, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp 

thương mại hoặc công nghiệp; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch 

vụ tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc thương mại. 
 

 
(210) 4-2017-00620 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.5.1; 26.4.4; 26.4.9; ; 26.1.1 

(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vina Tuấn Anh  (VN) 
2117/33A Phạm Thế Hiển, phường 6, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: ốc vít bằng kim loại, ổ khoá bằng kim loại (trừ khóa điện), bản lề bằng kim 

loại, thanh trượt (ray) bằng kim loại, bu lông bằng kim loại, đinh vít bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2017-00621 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, 

Oregon 97005-6453, U.S.A 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Trang phục, cụ thể là quần, quần soóc, áo sơ mi, áo thun ngắn tay, áo len chui 

dầu, áo bằng vải bông dài tay, quần dài bằng vải bông, áo len dài tay, áo vét, áo nịt len, áo 

choàng ngoài, bít tất, dải bằng vải bông quấn quanh đầu/cổ tay, găng tay, băng tay, áo 

gilê và khăn quàng cổ; đồ đội đầu, cụ thể là mũ, mũ lưỡi trai, lưỡi trai, khăn rằn, mũ trùm 

đầu, dải băng buộc đầu và dải bằng vải thấm nước quấn quanh đầu/cổ tay. 
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(210) 4-2017-00622 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.15.21; A24.15.11; A25.7.3; A25.7.4 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VIETCORP  
(VN) 
134/1 Cách Mạng Tháng 8, phường 10, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; khử nhiễu cho các thiết bị điện; dịch vụ về 

cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng; xây dựng; lắp đặt và sửa chữa hệ thống lò 
sưởi và điều hoà không khí; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước. 

 

 
(210) 4-2017-00623 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần may Sơn Việt  
(VN) 
294 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ (nón), tất (vớ), khăn đội đầu, găng tay. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ (nón), tất (vớ), khăn đội đầu, găng tay.  
 

 
(210) 4-2017-00624 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 4.3.5; 3.3.1; A3.3.24; 3.7.17; 26.1.1; 

1.15.5; A26.11.12; 26.11.3 
(591) ghi nhạt, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xe điện Toàn 
Cầu Pega LTT  (VN) 
Số 97 đường Hùng Vương, phường Ngô 
Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang 

 
(511)   Nhóm 09: Phụ tùng của xe đạp, xe máy điện, ô tô điện cụ thể là: ắc quy, bộ sạc điện, cụm 

đồng hồ, pin. 

 
Nhóm 12: Xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện; linh kiện, phụ tùng cho xe đạp điện, xe 
máy điện, ô tô điện cụ thể là: khung xe, thân tay lái, vành xe, tay phanh, tay ga, bộ giảm 
xãc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện. 
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(210) 4-2017-00626 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty TNHH Thái Gia Thuận  

(VN) 
77 Bãi Sậy, phường 1, quận 6, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

Nhóm 30: Trà; cà phê; nước tương (xì dầu).  
 

 
(210) 4-2017-00628 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A3.13.4; A3.13.24 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại XNK 
máy Khánh Nguyên  (VN) 
Số 3C/47, chợ đầu mối Lim, thị trấn Lim, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: khăn ướt, khăn khô, khăn vải, vải không dệt.  

 

 
(210) 4-2017-00629 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.13.1; 26.4.4; 24.17.5 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Hiền Trang  (VN) 
Căn hộ The Vista, T1-2102, 628C xa lộ 
Hà Nội, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cửa hàng bán: bánh mỳ, bánh ngọt, bánh kẹo, bánh quy, kẹo (do nhà 

hàng thực hiện); dịch vụ cửa hàng bán: bánh mỳ, bánh ngọt, bánh kẹo, bánh quy, kẹo tự 
phục vụ (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; 
dịch vụ quán kem; dịch vụ quán kem tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2017-00630 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Đặng Thị Thu Yến  (VN) 
16 Chân Cầm, phường Hàng Trống, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; men vi sinh dạng bào tử dùng trong thực phẩm chức năng; thực 

phẩm chức năng. 

 

Nhóm 31: Men vi sinh dùng trong thức ăn chăn nuôi; thức ăn gia súc.  
 

 
(210) 4-2017-00631 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A25.7.6; A25.7.7; 1.15.23 (540) 

  

(731) Đặng Thị Thu Yến   (VN) 
16 Chân Cầm, phường Hàng Trống, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; men vi sinh dạng bào tử dùng trong thực phẩm chức năng; thực 

phẩm chức năng. 

 

Nhóm 31: Men vi sinh dùng trong thức ăn chăn nuôi; thức ăn gia súc. 
 

 
(210) 4-2017-00633 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A26.1.18; 26.1.2; 25.5.25; 1.15.23 

(591) Đen, trắng, đỏ mận, đỏ, vàng cam, ghi, 

xám, xanh da trời 

(731) Công ty cổ phần dược liệu & 
vật tư y tế Hải Phòng   (VN) 
Số 31/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh 

Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2017-00634 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(591) Đen, trắng, xanh, xanh cốm, vàng, đỏ, 

xanh da trời, ghi, xám 

(731) Công ty cổ phần dược liệu & 
vật tư y tế Hải Phòng   (VN) 
Số 31/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-00635 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.23; 26.1.2; A26.1.18; 25.5.25 
(591) Đen, trắng, xanh, đỏ, xanh da trời, ghi, 

xám 
(731) Công ty cổ phần dược liệu & 

vật tư y tế Hải Phòng    (VN) 
Số 31/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-00636 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.15; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Trắng, xanh cốm, xanh 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm dinh dưỡng Xuân 
An  (VN) 
312 Phan Đình Phùng, phường 01, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; 

thực phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ sơ sinh; bột ngũ cốc ăn kiêng uống liền dùng trong y 

tế; bột ngũ cốc dinh dưỡng uống liền dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2017-00637 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A5.3.15; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Trắng, xanh cốm, xanh 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thực phẩm dinh dưỡng Xuân 
An  (VN) 
312 Phan Đình Phùng, phường 01, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc; bột ngô; bột đậu; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực 

phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh kẹo.  
 

(210) 4-2017-00638 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A5.3.15 

(591) Trắng, xanh cốm, xanh 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thực phẩm dinh dưỡng Xuân 
An  (VN) 
312 Phan Đình Phùng, phường 01, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, thực 

phẩm cho trẻ sơ sinh, bột ngũ cốc ăn kiêng, bột ngũ cốc dinh dưỡng, bột ngũ cốc ăn kiêng 

uống liền, bột ngũ cốc dinh dưỡng uống liền, đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y, đồ 

uống ăn kiêng dùng trong ngành y, thức ăn dặm cho bé, cốm bổ sung dinh dưỡng dùng 

trong mục đích y tế; mua bán lương thực, thực phẩm, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, 

bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, ca cao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa 

tươi, sữa bột, bơ, pho mát, sữa đậu nành, thịt cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải 

khát, nước ép trái cây, đồ uống trên cơ sở chè, đồ uống trên cơ sở cà phê, nước uống tinh 

khiết, bia, rượu; quảng cáo giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2017-00639 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VCP   (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2017-00640 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VCP   (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

(210) 4-2017-00641 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VCP   (VN) 
Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   
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(210) 4-2017-00642 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Quảng Bình  (VN) 
Đường Hữu Nghị, phường Bắc Lý, thành 
phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-00643 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.15; 24.15.3; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Ngô Vĩnh Phong  (VN) 
90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 16: Keo dán dùng cho gia đình hoặc văn phòng.  
 

 
(210) 4-2017-00645 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.23; 26.3.1; A26.3.7; 26.15.15 
(591) Xanh tím đậm, xanh lá, vàng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ bất 

động sản Tân Vạn Phát  (VN) 
122 Cao Thắng, phường 4, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn bất động sản; quản lý 

bất động sản; đại lý bất động sản. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
1311 

(210) 4-2017-00647 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 24.17.20 
(591) Vàng, đỏ, cam, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phúc Ngọc 
Anh  (VN) 
205/5 Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Tivi; đầu ra; loa; bộ khuếch đại âm thanh (ampli); ống nói (micro). 
 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; lò nướng điện; nồi cơm điện; bếp điện; quạt điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán tivi, đầu đĩa, máy tính cầm tay, máy vi tính, máy ghi âm, điện thoại, 
băng từ, đầu máy karaoke, loa, bộ khếch đại âm thanh (ampli), ống nói (micro), nhạc cụ, 
máy điều hòa không khí, lò nướng điện, lò vi sóng, nồi cơm điện, bếp điện, quạt điện, tủ 
lạnh, máy giặt, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy sấy tóc, bếp gaz, bếp từ, bếp hồng 
ngoại, bình đun nước điện, bàn là điện, máy hút bụi, máy hút khói: bình nước nóng lạnh: 
bình lọc nước, bình hấp điện, chảo rán điện, đèn pin, đèn điện, nồi xoong chảo không 
dùng điện, nồi áp suất dùng điện và không dùng điện, đồ chơi trẻ em. 

 

 
(210) 4-2017-00648 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) DIAMOND QUEST LIMITED  (VG) 

OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 34: Hộp đựng xì gà, không bằng kim loại quý; hộp đựng thuốc lá điếu, không bằng 
kim loại quý; đót hút thuốc lá điếu, không bằng kim loại quý; đầu ngậm điếu thuốc lá 
điếu; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; bật lửa dùng cho người hút thuốc; thuốc lá điếu; thuốc lá 
điếu chứa chất thay thế lá thuốc lá, không dùng cho mục đích y tế; bình đựng thuốc lá, 
không làm bằng kim loại quý.  

 

 
(210) 4-2017-00653 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.1.1; 26.3.23 
(591) Xanh dương 
(731) Công ty TNHH TAGG   (VN) 

02-04 Alexandre De Rhodes, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa cho mục đích khóa; khóa điện tử cho phương tiện; 
khóa vô tuyến (được điều khiển từ xa); khóa điều khiển từ xa; khóa được điều khiển bằng 

sóng vô tuyến. 
 

 
(210) 4-2017-00654 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại và xây dựng Bảo 
Sơn  (VN) 
Khu công nghiệp Bá Thiện, xã Bá Hiến, 
huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, chất tạo màu.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường; hỗn hợp xi măng và phụ gia dùng để dán gạch vữa dùng trong 

xây dựng.  
 

 
(210) 4-2017-00655 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.13.1; 5.7.11; A5.7.22 
(591) Vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ thực 
phẩm Hoàng Phương   (VN) 
Thôn Đường Yên, xã Xuân Nén, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước uống giải nhiệt đóng chai (không chứa cồn); 

nước tinh khiết (đồ uống); nước ép trái cây không chứa cồn; nước ép cà rốt; nước tăng lực 

(không dùng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo hàng lương thực thực phẩm, đồ uống 
không chứa cồn, nước uống giải nhiệt đóng chai (không chứa cồn), nước tinh khiết (đồ 

uống), nước tăng lực (không dùng cho mục đích y tế), nước ép trái cây không chứa cồn, 

nước ép cà rốt, đồ uống như sữa đậu nành, đá tinh khiết (để ăn), nước trà đóng chai, kem, 
cà phê, chè, đường, gạo, bột sắn, chất thay thế cà phê, sản phẩm kết hợp với sữa, bia, nước 

suối (đồ uống), nước khoáng (đồ uống) và nước có ga, nước trái cây lên men, đồ uống 

ngọt không có rượu, xi rô, các chất cô đặc và bột để làm đồ uống, nước giải khát có hương 
vị, nước uống dùng cho thể thao và các chế phẩm dùng để sản xuất các loại đồ uống, rượu 

vang, các loại rượu mạnh, rượu mùi.  
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(210) 4-2017-00656 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty TNHH dược phẩm ân 

Đức  (VN) 
Số 105, đường Trường Chinh, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2017-00658 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) ZHEJIANG RONGPENG AIR TOOLS 

CO., LTD   (CN) 
Shuiquetou Village, Pengjie Town, 
Luqiao, Taizhou, Zhejiang, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; khoan cầm tay chạy điện; súng 

phun hồ dính, dùng điện; súng bắn đinh vận hành bằng khí nén; súng phun sơn; máy nén 
[máy móc]; máy bơm.  

 

 
(210) 4-2017-00659 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A25.7.21; A26.11.8; 

A5.11.11 
(591) Đỏ, trắng, vàng nhạt, nâu vàng, nâu đất, 

xanh lá cây 
(731) Nguyễn Văn Sáng   (VN) 

Thôn 10, xã Quảng Tín, huyện Đắk 
R'Lấp, tỉnh Đắk Nông  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2017-00660 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) GRAY & COMPANY  (US) 

3325 West Polk Road, Hart, MI 49420, 
United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Anh đào ngâm rượu; trái cây đóng hộp; trái cây dầm đường, trái cây được bảo 

quản; trái cây hầm; trái cây lát mỏng; thạch trái cây; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 

cây.  
 

 
(210) 4-2017-00661 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) GRAY & COMPANY  (US) 

3325 West Polk Road, Hart, MI 49420, 

United States of America 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Anh đào ngâm rượu; trái cây đóng hộp; trái cây dầm đường, trái cây được bảo 

quản; trái cây hầm; trái cây lát mỏng; thạch trái cây; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 

cây.  
 

 
(210) 4-2017-00662 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.3.1; A24.15.7 

(731) MITSUBISHI MATERIALS 

CORPORATION  (JP) 

3-2, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo 100 - 8117 Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị gia công kim loại; máy công cụ gia công kim loại; máy cắt; 

dụng cụ cắt (cho máy móc); đầu mũi khoan (bộ phận của máy móc); mũi khoan (bộ phận 

của máy móc); lưỡi khoan (bộ phận của máy móc); dao phay ngón (bộ phận của máy 

móc); lưỡi cắt (bộ phận của máy móc); máy phay (để gia công kim loại); máy khoan (để 

gia công kim loại); máy cắt dạng bánh răng (máy công cụ); dao cắt răng ghép và đầu dao 

cắt để sử  dụng với máy công cụ cắt; dụng cụ cầm tay chạy điện không vận hành thủ 

công; máy khoan chạy điện (vận hành bằng tay); dụng cụ cắt cacbua đã gắn kết (máy 

móc); máy công cụ cắt cacbua đã gắn kết; đầu mũi cắt cacbua đã gắn kết (bộ phận của 

máy móc); dụng cụ cắt khối bo nitrat nung kết (máy móc); dụng cụ cắt kim cương (máy 

móc); dụng cụ cắt kim cương đã nung kết (máy móc); khuôn và khuôn kéo dây để tạo 

hình kim loại (bộ phận của máy móc); dụng cụ kẹp đỡ dụng cụ của máy; vòi (máy công 

cụ); mâm cặp ba chấu (bộ phận của máy móc); đá mài (bộ phận của máy móc); ống kẹp 

đàn hồi (bộ phận của máy móc); dụng cụ kẹp đỡ (bộ phận của máy móc); trục quay (bộ 

phận củạ máy móc); máy và thiết bị tạo hình kim loại sơ cấp; máy và thiết bị tạo hình kim 

loại thứ cấp, máy ép cơ khí (để gia công kim loại); máy rèn; máy tạo hình dây; máy và 

thiết bị khai thác mỏ; máy khai thác mỏ. 
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(210) 4-2017-00665 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A3.7.24; 3.7.21; 18.3.23; 24.9.1; 

25.1.25; 26.1.1; 25.1.9 

(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Ngô Quốc Chung  (VN) 
Số 06, ngõ 117, đường Ngô Đức Kế, 

khối Phúc Tân, phường Vinh Tân, thành 

phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê (dạng hạt, bột hoặc hoà tan), ca cao, bánh kẹo, kem tươi (kem lạnh), 

kem lạnh, trà (chè).  

 

Nhóm 35: Buôn bán cà phê (dạng hạt, bột hoặc hoà tan), cao cao, bánh kẹo, kem tươi, 

kem lạnh, trà (chè).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện, quán cà phê, 

quán giải khát, nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2017-00666 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) CRESTRON ELECTRONICS, INC.  

(US) 

15 Volvo Drive, Rockleigh, New Jersey 

07647, United States of America 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại diện bán hàng; dịch vụ quảng cáo, xúc tiến, đẩy mạnh bán hàng và 

tiếp thị phần cứng, phần mềm máy tính, và các ứng dụng di động cho việc điều khiển và 

tự động hóa âm thanh, video, chiếu sáng, an ninh, điện tử, mành che và tấm che cửa sổ, và 

thiết bị môi trường. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ đào tạo về phần cứng, phần mềm máy tính và các ứng dụng 

di động cho việc điều khiển và tự động hóa âm thanh, video, chiếu sáng, an ninh, điện tử, 

mành che và tấm che cửa sổ, và thiết bị môi trường. 

 
Nhóm 42: Cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho việc lắp đặt, vận hành và sử 

dụng các phần cứng, phần mềm máy tính và các ứng dụng di động cho việc điều khiển và 

tự động hóa âm thanh, video, chiếu sáng, an ninh, điện tử, mành che và tấm che cửa sổ, và 

thiết bị môi trường. 
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(210) 4-2017-00667 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 2.9.1; 5.3.6 

(591) Trắng, xanh lá cây đậm và màu xanh lá 

cây nhạt 

(540) 

  

(731) Đào Thị My  (VN) 
Thôn Mạch Tràng, xã Cổ Loa, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sắc đẹp cho người, cụ thể là: dịch vụ thẩm mỹ viện, thẩm mỹ viện 

tóc, dịch vụ tạo hình.  
 

 
(210) 4-2017-00669 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 25.1.25; 25.1.9; 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất, lắp 
ráp Tuấn Nghĩa  (VN) 
Số 18 Trần Quang Diệu, phường ¤ Chợ 

Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy điện, phuơng tiện giao thông trên bộ.  
 

 
(210) 4-2017-00670 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A26.11.8; A26.11.12 

(731) Công ty cổ phần ô tô Nam 
Sông Hậu  (VN) 
Lô E1-1, đường Võ Nguyên Giáp, khu 

vực Thạnh Lợi, phường Phú Thứ, quận 

Cái Răng, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô, xe mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe « 

tô, xe mô tô, xe máy. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa xe ô tô, xe mô tô, xe máy.  
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(210) 4-2017-00672 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.4.24; 24.17.20; 26.3.23 
(731) KOSÐ CORPORATION   (JP) 

6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa; xà phòng mỹ phẩm, bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; 

thuốc nhuộm tóc; kem dưỡng tóc, keo xịt tóc; chế phẩm làm ẩm và làm khỏe tóc; dầu xả 
tóc; chế phẩm dưỡng tóc; bọt tạo kiểu cho tóc; sáp vuốt tạo kiểu cho tóc; gel vuốt tạo kiểu 
cho tóc; nước xức tóc để tạo kiểu. 

 

 
(210) 4-2017-00673 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Anh Tin   (VN) 
2A4 chung cư 152/11 Nguyễn Thị Tần, 
phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 07: Bình phun thuốc trừ sâu (máy móc); đầu bơm áp lực (bộ phận của máy móc); 

máy cắt cỏ; máy cưa xích; máy bơm nước; mô tơ (không dùng cho xe cộ mặt đất); động 
cơ nổ (bộ phận của máy móc).  

 

 
(210) 4-2017-00674 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.5.4; A5.5.21; A26.11.7; 26.4.2; 25.5.1; 

26.13.25 
(591) Đỏ, vàng, cam, xanh lam, trắng, đen 
(731) CROLEY FOODS MANUFACTURING 

CORPORATION   (PH) 
London Drive, Barangay Gulod, 
Novaliches, Quezon City 1117, 
Philippines  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy và bánh quy giòn (crackers). 
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(210) 4-2017-00675 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) SOUTH BEACH BEVERAGE 

COMPANY, INC.  (US) 
700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, United States of America 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước có ga (đồ uống), và các loại đồ uống không cồn 

khác; đồ uống trái cây và nước ép trái cây; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 
 

 
(210) 4-2017-00676 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH chế biến sữa 
Vina Net  (VN) 
425A Phạm Văn Chí, phường 07, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột. 

 
 

(210) 4-2017-00677 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng, đen 
(731) BAEKKWANG MINERAL 

PRODUCTS CO., LTD.  (KR) 
1295-14 Danyang-ro, Maepo-eup, 
Danyang-gun, Chungcheongbuk-do, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón dolomit; bột đá vôi dolomit (phân bón); silicat (phân bón); 

wollastonite (phân bón); phân bón dùng trong nông nghiệp; phân bón urê; phụ phẩm dùng 
làm phân bón; bột phụ phẩm canxi hyđroxit (phân bón); thạch cao dùng làm phân bón; 
canxi oxit (phân bón); bột đá vôi (phân bón); canxi hyđroxit; vôi tôi (phân bón); phân bón 
dạng lỏng có chứa canxi; phân bón phức hợp; magiê axit sulfuric (phân bón); chế phẩm 
điều hòa sự sinh trưởng cây trồng cho mục đích nông nghiệp; chất điều hòa đất dùng cho 
mục đích nông nghiệp; chế phẩm kích thích sự tăng trưởng cho cây trồng; chế phẩm dinh 
dưỡng cho cây trồng; vôi dùng trong nông nghiệp, magiê oxit; canxi oxit; magiê hyđroxit; 
canxi carbonat; phân bón boóc-đô; hỗn hợp lưu huỳnh (phân bón). 
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(210) 4-2017-00678 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt vàng, 

trắng 
(731) BAEKKWANG MINERAL 

PRODUCTS CO., LTD.   (KR) 
1295-14 Danyang-ro, Maepo-eup, 
Danyang-gun, Chungcheongbuk-do, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón dolomit; bột đá vôi dolomit (phân bón); silicat (phân bón); 

wollastonite (phân bón); phân bón dùng trong nông nghiệp; phân bón urê; phụ phẩm dùng 
làm phân bón; bột phụ phẩm canxi hyđroxit (phân bón); thạch cao dùng làm phân bón; 
canxi oxit (phân bón); bột đá vôi (phân bón); canxi hyđroxit; vôi tôi (phân bón); phân bón 
dạng lỏng có chứa canxi; phân bón phức hợp; magiê axit sulfuric (phân bón); chế phẩm 
điều hòa sự sinh trưởng cây trồng cho mục đích nông nghiệp; chất điều hòa đất dùng cho 
mục đích nông nghiệp; chế phẩm kích thích sự tăng trưởng cho cây trồng; chế phẩm dinh 
dưỡng cho cây trồng; vôi dùng trong nông nghiệp, magiê oxit; canxi oxit; magiê hyđroxit; 
canxi carbonat; phân bón boóc-đô; hỗn hợp lưu huỳnh (phân bón). 

 

 
(210) 4-2017-00679 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 7.1.6; 24.7.1; 26.4.7 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

thiết bị công nghiệp Thủ Đô  
(VN) 
P13-A13, ngõ 120, Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Thang máy; thiết bị vận hành thang máy; máy nâng [thang máy]; thang cuốn; 

thiết bị nâng hạ. 
 

 
(210) 4-2017-00680 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) FUJITSU LIMITED  (JP) 

1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-
ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 
Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy tính chủ; phần cứng máy tính để lưu trữ dữ liệu; thiết bị ngoại 
vi máy tính; các phần mềm máy tính thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy tính; dịch vụ cho thuê máy vi tính; dịch vụ lưu trữ trên 
máy tính chủ; cho thuê không gian cho trang web trên máy tính chủ; dịch vụ tối ưu hóa 
cho máy tính, cụ thể là, dịch vụ tạo lập mạng máy tính hoặc cấu hình phần mềm máy tính, 
cài đặt các chương trình phần mềm máy tính, duy trì và nâng cấp các phần mềm máy tính, 
nâng cấp các chức năng của phần mềm máy tính, thay đổi hoặc thêm các chức năng cho 
các phần mềm máy tính, cung cấp thông tin về các hoạt động trên; cung cấp phần mềm 
dịch vụ; dịch vụ tư vấn và cố vấn hệ thống máy tính thuộc nhóm này. 

 

 
(210) 4-2017-00682 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và dịch vụ Quy 
Dung   (VN) 
Thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện 
Nam Trực, tỉnh Nam Định 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Nồi nấu không dùng điện (bằng nhôm hoặc inox); đồ chứa đựng dùng cho gia 

dụng và nhà bếp; chảo rán (không dùng điện); dụng cụ nhà bếp (không dùng điện); bộ đồ 
ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; vỉ nướng (dụng cụ nấu nướng).  

 

 
(210) 4-2017-00684 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần GLOWS  (VN) 
Lầu 4, Broadway B, 102 Nguyễn Lương 
Bằng, phường Tân Phú, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, túi xách, giầy dép, mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-00685 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty TNHH thảo mộc Đan 

Linh  (VN) 
Đội 3, thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2017-00686 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH quà tặng 
LIFEGIFT  (VN) 
Số 93 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Cây và hoa tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán quà tặng doanh nghiệp. 
 

 
(210) 4-2017-00687 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quà tặng 
LIFEGIFT  (VN) 
Số 93 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Cây và hoa tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán quà tặng doanh nghiệp.  
 

 
(210) 4-2017-00688 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.12; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH HUGE FORTUNE 
Việt Nam  (VN) 
Số 7, ngõ 79, phố Lương Khánh Thiện, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quà tặng, quà lưu niệm. 

 

 
(210) 4-2017-00689 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.5.1; 26.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hợp tác 
quốc tế Phú Quý  (VN) 
¤ số 6, lô N16F, tổ 29, phường Yên Sở, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục: dịch vụ hỗ trợ giáo dục. 
 

 
(210) 4-2017-00690 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đen, trắng, xanh ngọc bích 

(731) UL LLC  (US) 

333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 

60062-2096, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Thúc đẩy nhận thức về sự an toàn, kỹ thuật và khoa học thông qua các học 

phần giáo dục, chương trình học tập, thuyết trình và hội thảo. 
 

 
(210) 4-2017-00691 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) UL LLC   (US) 

333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 

60062-2096, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Thúc đẩy nhận thức về sự an toàn, kỹ thuật và khoa học thông qua các học 

phần giáo dục, chương trình học tập, thuyết trình và hội thảo. 
 

 
(210) 4-2017-00692 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) UL LLC   (US) 

333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 

60062-2096, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Thúc đẩy nhận thức về sự an toàn, kỹ thuật và khoa học thông qua các học 

phần giáo dục, chương trình học tập, thuyết trình và hội thảo. 
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(210) 4-2017-00693 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.1.1; 26.5.1; A26.5.24; A26.4.24; 

26.7.25 
(731) H-D U.S.A., LLC  (US) 

3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, 
WI 53208, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng lỏng (sữa dưỡng) thoa da và nước hoa cologne dùng sau khi cạo 

râu, nước hoa, xà phòng, chế phẩm mỹ phẩm dùng cho chăm sóc cá nhân, chế phẩm mỹ 
phẩm dùng cho chăm sóc tóc, chế phẩm làm sạch và đánh bóng, sản phẩm chăm sóc đồ 
da, cụ thể là: chế phẩm làm sạch đồ da và đánh bóng đồ da. 

 
Nhóm 06: Huy hiệu (biểu tượng, dấu hiệu) làm bằng kim loại dùng để gắn lên xe cộ; tấm 
huy chương/huân chương (mÒ đay) làm bằng kim loại dùng để gắn lên xe cộ. 

 
Nhóm 07: Bộ khởi động cho động cơ và máy nổ. 

 
Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm; kính bảo hộ; mũ bảo hiểm, các bộ phận và thiết bị đo 
bằng điện dành cho xe mô tô, cụ thể là máy thu thanh, đồng hồ đo tốc độ, đồng hồ đo tốc 
độ vòng quay động cơ, ắc quy, hệ thống dây điện, hệ thống điều khiển hành trình (điều 
khiển tự động tốc độ), công tắc, hệ thống đánh lửa, thiết bị đầu cuối [điện], bộ ngắt mạch 
điện, máy điều nhiệt, thiết bị sạc ắc quy, phần ứng [điện], bộ điều chỉnh điện áp; băng từ 
và đã ghi hình đã ghi sẵn và chưa ghi (băng đĩa trắng), thiết bị âm thanh và viđêô, máy 
truyền hình, thiết bị âm thanh nổi, băng từ và đĩa ghi tiếng được ghi sẵn và chưa ghi (băng 
đĩa trắng), máy hát tự động, máy đọc (chạy) đĩa, điện thoại, phần mềm máy vi tính được 
ghi sẵn; vỏ bọc cho điện thoại di động, chương trình trò chơi máy vi tính được ghi sẵn 
hoặc có thể tải xuống được. 

 

Nhóm 12: Thiết bị phát tín hiệu báo rẽ (đèn báo rẽ) cho xe cộ. 
 

Nhóm 14: Đồ trang sức, vòng đeo chân [đồ trang sức], vòng đeo tay [đồ trang sức], hoa 
tai, vòng đeo cổ [đồ trang sức], đinh ghim giữ cà vạt, ghim cài ve áo để trang trí, ghim cài 
có thân thẳng với một đầu được trang trí làm trang sức, đồng hồ treo tường/để bàn, đồng 
hồ đeo tay, nhẫn, đồ trang sức nhỏ đeo trên vòng tay/vòng cổ, vòng/dây đeo chìa khóa (đồ 
trang sức), khóa thắt lưng bằng kim loại quý [đồ trang sức], dây đồng hồ đeo tay, vật dùng 
để kẹp tiền, vật trang trí gắn ở cổ áo, dây (xích) trang trí đeo ở giầy bốt (giầy ống), ghim 
gài mũ để trang trí, tượng nhỏ bằng kim loại quý; huy hiệu làm bằng kim loại quý; tấm 
huy chương/huân chương (mÒ đay) làm bằng kim quý [đồ trang sức]. 

 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm; sách; đề can dùng để dán trên tấm chắn bùn của xe cộ; bìa 
bọc quyển séc; lịch; đề can; tập an-bom ảnh; áp phích quảng cáo; xuất bản phẩm dạng in 
và ấn phẩm, tập bản đồ chỉ đường; sổ tay hướng dẫn dịch vụ (sửa chữa và bảo dưỡng) cho 
xe mô tô; ca-ta-lô về các bộ phận của xe mô tô; ca-ta-lô và sổ/tập danh sách các phụ kiện; 
sách hướng dẫn và sổ tay hướng dẫn; thiệp chúc mừng, biểu ngữ (băng rôn) bằng giấy liên 
quan đến việc đi xe mô tô; giấy ghi chú; bút và bút chì; tấm trải bàn làm bằng giấy; khăn 
ăn làm bằng giấy; ảnh chụp; tranh ảnh; túi bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói và 
đóng gói, hình xăm dạng dán (có thể gỡ ra được) và miếng dán đề can. 
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Nhóm 24: Biểu ngữ (băng rôn).  
 

Nhóm 25: Mũ (nón) giấy [trang phục]. 
 

Nhóm 26: Đồ trang trí tóc và quần áo không bằng kim loại quý; khóa thắt lưng không 
bằng kim loại quý, đồ để thêu trang trí, khuy (nút), dây khóa trượt (khóa kéo), ghim cài 
[không phải đồ trang sức], hình thêu sẵn để gắn (đắp) trên sản phẩm khác, đai (quai) trang 
trí giày bốt (giày ống), không bằng kim loại quý; đĩa bằng hợp kim thiếc dùng để trang 
trí. 

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ để chơi; đồ trang trí cho cây thông Noel [trừ đồ chiếu sáng và 
bánh kẹo]; đồ chơi, đồ chơi thú nhồi bông, đồ chơi ngân hàng, bộ đồ chơi mô hình, đồ 
chơi xe tải, xe cộ điều khiển từ xa, đồ chơi xe cộ, đồ chơi xe cộ được vận hành bằng điện 
tử, miếng lót để ngồi khi đạp xe, xe cộ đồ chơi dùng để cưỡi lên, xe cộ dạng mô hình thu 
nhỏ, tàu hỏa đồ chơi, tàu bay đồ chơi, tàu hỏa dạng mô hình, đồ chơi mô hình xe cộ, bóng 
bay để chơi, đồ chơi có thể bơm hơi/thổi phồng, đồ trang hoàng cho cây thông Noel [trừ 
đồ chiếu sáng và bánh kẹo], búp bê, quần áo cho búp bê, bàn chơi bi-a, bóng bi-a, gậy 
chơi bi-a và máy chơi trò chơi bắn đạn (pinball), máy chơi trò chơi, xe trượt tuyết (nhờ 
sức kéo), đĩa ném lên không, bóng cho trò chơi, đai để nâng tạ, phi tiêu, tấm bia dùng để 
phóng phi tiêu, trò chơi trong nhà dành cho nhóm người, mô hình đúc (để chơi), bóng 
chơi gôn, vật dùng để đặt quả bóng chơi gôn trước khi phát bóng, vật đánh dấu vị trí bóng 
chơi gôn, khối đồ chơi để xếp hình tòa nhà, hộp nhạc đồ chơi, trò chơi đánh bài, vé số, đĩa 
ném, trò chơi ghép hình (đố chữ), đồ chơi dành cho chó, đồ chơi dành cho mèo, ngựa bập 
bênh, cần câu cá và đồ câu cá (bộ dây câu và cần quay); bài lá; máy đánh bạc tự động. 

 

Nhóm 35: Phân phối bán lẻ xe mô tô, phụ tùng và phụ kiện của xe mô tô.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa và bảo trì (bảo dưỡng) và bảo hành xe mô tô, phụ tùng và phụ kiện 
của xe mô tô. 

 

 
(210) 4-2017-00694 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.1.1; 26.5.1; A26.5.24; A26.4.24; 

26.7.25 
(731) H-D U.S.A., LLC   (US) 

3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, 
WI 53208, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng lỏng (sữa dưỡng) thoa da và nước hoa cologne dùng sau khi cạo 
râu, nước hoa, xà phòng, chế phẩm mỹ phẩm dùng cho chăm sóc cá nhân, chế phẩm mỹ 
phẩm dùng cho chăm sóc tóc, chế phẩm làm sạch và đánh bóng, sản phẩm chăm sóc đồ 
da, cụ thể là: chế phẩm làm sạch đồ da và đánh bóng đồ da.  

 

Nhóm 06: Huy hiệu (biểu tượng, dấu hiệu) làm bằng kim loại dùng để gắn lên xe cộ; tấm 
huy chương/huân chương (mÒ đay) làm bằng kim loại dùng để gắn lên xe cộ.  

 
Nhóm 07: Bộ khởi động cho động cơ và máy nổ.  
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Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm; kính bảo hộ; mũ bảo hiểm, các bộ phận và thiết bị đo 
bằng điện dành cho xe mô tô, cụ thể là máy thu thanh, đồng hồ đo tốc độ, đồng hồ đo tốc 
độ vòng quay động cơ, ắc quy, hệ thống dây điện, hệ thống điều khiển hành trình (điều 
khiển tự động tốc độ), công tắc, hệ thống đánh lửa, thiết bị đầu cuối [điện], bộ ngắt mạch 
điện, máy điều nhiệt, thiết bị sạc ắc quy, phần ứng [điện], bộ điều chỉnh điện áp; băng từ 
và đã ghi hình đã ghi sẵn và chưa ghi (băng đĩa trắng), thiết bị âm thanh và viđêô, máy 
truyền hình, thiết bị âm thanh nổi, băng từ và đĩa ghi tiếng được ghi sẵn và chưa ghi (băng 
đĩa trắng), máy hát tự động, máy đọc (chạy) đĩa, điện thoại, phần mềm máy vi tính được 
ghi sẵn; vỏ bọc cho điện thoại di động, chương trình trò chơi máy vi tính được ghi sẵn 
hoặc có thể tải xuống được.  

 

Nhóm 12: Thiết bị phát tín hiệu báo rẽ (đèn báo rẽ) cho xe cộ.  
 

Nhóm 14: Đồ trang sức, vòng đeo chân [đồ trang sức], vòng đeo tay [đồ trang sức], hoa 
tai, vòng đeo cổ [đồ trang sức], đinh ghim giữ cà vạt, ghim cài ve áo để trang trí, ghim cài 
có thân thẳng với một đầu được trang trí làm trang sức, đồng hồ treo tường/để bàn, đồng 
hồ đeo tay, nhẫn, đồ trang sức nhỏ đeo trên vòng tay/vòng cổ, vòng/dây đeo chìa khóa (đồ 
trang sức), khóa thắt lưng bằng kim loại quý [đồ trang sức], dây đồng hồ đeo tay, vật dùng 
để kẹp tiền, vật trang trí gắn ở cổ áo, dây (xích) trang trí đeo ở giầy bốt (giầy ống), ghim 
gài mũ để trang trí, tượng nhỏ bằng kim loại quý; huy hiệu làm bằng kim loại quý; tấm 
huy chương/huân chương (mÒ đay) làm bằng kim quý [đồ trang sức]. 

 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm; sách; đề can dùng để dán trên tấm chắn bùn của xe cộ; bìa 
bọc quyển séc; lịch; đề can; tập an-bom ảnh; áp phích quảng cáo; xuất bản phẩm dạng in 
và ấn phẩm, tập bản đồ chỉ đường; sổ tay hướng dẫn dịch vụ (sửa chữa và bảo dưỡng) cho 
xe mô tô; ca-ta-lô về các bộ phận của xe mô tô; ca-ta-lô và sổ/tập danh sách các phụ kiện; 
sách hướng dẫn và sổ tay hướng dẫn; thiệp chúc mừng, biểu ngữ (băng rôn) bằng giấy liên 
quan đến việc đi xe mô tô; giấy ghi chú; bút và bút chì; tấm trải bàn làm bằng giấy; khăn 
ăn làm bằng giấy; ảnh chụp; tranh ảnh; túi bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói và 
đóng gói, hình xăm dạng dán (có thể gỡ ra được) và miếng dán đề can.  

 
Nhóm 24: Biểu ngữ (băng rôn).  

 
Nhóm 25: Mũ (nón) giấy [trang phục]. 

 
Nhóm 26: Đồ trang trí tóc và quần áo không bằng kim loại quý; khóa thắt lưng không 
bằng kim loại quý, đồ để thêu trang trí, khuy (nút), dây khóa trượt (khóa kéo), ghim cài 
[không phải đồ trang sức], hình thêu sẵn để gắn (đắp) trên sản phẩm khác, đai (quai) trang 
trí giày bốt (giày ống), không bằng kim loại quý; đĩa bằng hợp kim thiếc dùng để trang 
trí. 

 

Nhóm 28: Trò chơi và đồ để chơi; đồ trang trí cho cây thông Noel [trừ đồ chiếu sáng và 
bánh kẹo]; đồ chơi, đồ chơi thú nhồi bông, đồ chơi ngân hàng, bộ đồ chơi mô hình, đồ 
chơi xe tải, xe cộ điều khiển từ xa, đồ chơi xe cộ, đồ chơi xe cộ được vận hành bằng điện 
tử, miếng lót để ngồi khi đạp xe, xe cộ đồ chơi dùng để cưỡi lên, xe cộ dạng mô hình thu 
nhỏ, tàu hỏa đồ chơi, tàu bay đồ chơi, tàu hỏa dạng mô hình, đồ chơi mô hình xe cộ, bóng 
bay để chơi, đồ chơi có thể bơm hơi/thổi phồng, đồ trang hoàng cho cây thông Noel [trừ 
đồ chiếu sáng và bánh kẹo], búp bê, quần áo cho búp bê, bàn chơi bi-a, bóng bi-a, gậy 
chơi bi-a và máy chơi trò chơi bắn đạn (pinball), máy chơi trò chơi, xe trượt tuyết (nhờ 
sức kéo), đĩa ném lên không, bóng cho trò chơi, đai để nâng tạ, phi tiêu, tấm bia dùng để 
phóng phi tiêu, trò chơi trong nhà dành cho nhóm người, mô hình đúc (để chơi), bóng 
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chơi gôn, vật dùng để đặt quả bóng chơi gôn trước khi phát bóng, vật đánh dấu vị trí bóng 
chơi gôn, khối đồ chơi để xếp hình tòa nhà, hộp nhạc đồ chơi, trò chơi đánh bài, vé số, đĩa 
ném, trò chơi ghép hình (đố chữ), đồ chơi dành cho chó, đồ chơi dành cho mèo, ngựa bập 
bênh, cần câu cá và đồ câu cá (bộ dây câu và cần quay); bài lá; máy đánh bạc tự động. 

 
Nhóm 35: Phân phối bán lẻ xe mô tô, phụ tùng và phụ kiện của xe mô tô.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa và bảo trì (bảo dưỡng) và bảo hành xe mô tô, phụ tùng và phụ kiện 
của xe mô tô.  

 

 
(210) 4-2017-00695 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.5.1; 1.13.1; 26.1.4; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, nâu, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ và xây dựng Việt Xanh  
(VN) 
Số 9 lô P-X3 tổ 8, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy ép rác; máy ép bùn dùng trong xử lý môi trường.  
 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị làm sạch chất thải; hệ thống xử lý nước thải; lò đốt rác; 
đèn chiếu sáng, đèn sợi đốt; thiết bị sấy khô; thiết bị sưởi ấm; hệ thống và thiết bị làm 
lạnh; thiết bị nướng; thiết bị sinh hơi nước, hệ thống sinh hơi nước; thiết bị và hệ thống 
thông gió; hệ thống ống dẫn nước; hệ thống xả nước; thiết bị và máy móc để làm sạch 
nước. 

 

Nhóm 21: Thùng rác. 
 

Nhóm 40: Xử lý ô nhiễm; xử lý chất thải, rác thải.  
 

 
(210) 4-2017-00696 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.13.1; A1.13.10; A24.15.11; 25.7.25; 

26.7.5; 24.15.3 
(591) Xanh dương, xanh da trời, ghi nhạt 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ KATSUMA  (VN) 
ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ để bôi trơn.  
 

Nhóm 29: Dầu thực vật và mỡ ăn.  
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(210) 4-2017-00698 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.5.21; 5.5.16; 26.1.1; 25.5.25; 1.15.23
(591) Xanh, vàng, trắng, xám, cam 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Nam Lê  
(VN) 
87/17 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 09: Quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; 

khẩu trang bảo hộ lao động; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; bình chữa 
cháy. 

 

Nhóm 10: Khẩu trang y tế; mũ (nón) y tế; quần áo y tế; bao giày y tế; găng tay y tế.  
 

Nhóm 25: Khẩu trang [trang phục]; mũ trùm đầu [trang phục]; quần áo; găng tay [trang 
phục]; tạp dề [trang phục]; bộ phận chống trượt dùng cho đồ đi chân. 

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, quảng cáo và xuất nhập khẩu: thóc, ngô, hoa và cây, động 
vật sống, thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản, nông lâm 
sản, gạo, thịt, thủy sản, rau quả, cà phê, chè, đường, sữa, bánh kẹo, bột, tinh bột, phụ gia 
thực phẩm, đồ uống có cồn, đồ uống không có cồn, vải, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga 
trải giường, gối, giày dép, thiết bị bảo hộ lao động, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị 
chống sét, máy cày, bừa, may rắc phân, máy gieo hạt, máy gặt lúa, máy đập lúa, máy vắt 
sữa, máy nuôi ong, máy ấp trứng nuôi gia cầm, máy kéo được sử dụng trong nông nghiệp 
và lâm nghiệp, máy cắt cỏ. 

 
Nhóm 40: Gia công may đồ bảo hộ lao động theo đơn đặt hàng của người khác; gia công 
cơ khí.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn lưu động; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2017-00699 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(591) Cam, xám 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Nam Lê  
(VN) 
87/17 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 09: Khẩu trang bảo hộ lao động.  
 

Nhóm 10: Khẩu trang y tế; mũ (nón) y tế; quần áo y tế; bao giày y tế; găng tay y tế.  
 

Nhóm 25: Khẩu trang [trang phục].  
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối: khẩu trang.  
 

 
(210) 4-2017-00700 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) MOOAH NETWORKS CO.  (KR) 

81, Seoam-ro 183beon-gil, Tongjin-eup, 
Gimpo-si, Gyeonggi-do, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 21: Thiết bị nấu ăn không dùng điện: bộ nồi nấu không dùng điện, chảo rán không 

dùng điện, dụng cụ nhà bếp; đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp; phin pha cà phê nhỏ giọt 
không chạy bằng điện; thớt dùng trong nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2017-00701 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Văn phòng luật sư Trường 

Luật  (VN) 
Số 2A (lầu 5) Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 45: Tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng theo quy định pháp luật; đại diện ngoài tố 

tụng (dịch vụ pháp lý); đại diện sở hữu trí tuệ; thực hiện các dịch vụ pháp lý theo quy định 
pháp luật; dịch vụ công chứng. 

 

 
(210) 4-2017-00703 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Chế tạo máy Maxder  (VN) 
886D Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 07: Thang máy [không dùng để kéo người trượt tuyết]; máy nâng [thang máy]; 
thiết bị vận hành thang máy; cầu thang cuốn [cầu thang tự động]; máy phát điện. 

 
Nhóm 11: Lò sưởi [dùng trong nhà]; hệ thống điều hoà không khí. 

 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, quảng cáo và xuất nhập khẩu: hệ thống máy điều hòa 
không khí, lò sưởi, thông gió, thang máy, thang cuốn, thiết bị nâng, máy phát điện. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thang máy. 
 

 
(210) 4-2017-00704 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Xanh dương, tím, trắng 
(731) BORAM C&H  (KR) 

2354-21 Gyebaek-ro, Yeonsan-myeon, 
Chungcheong Nam-do, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2017-00705 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.9.1; A5.5.20; 5.5.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hoa Hồng Đỏ  (VN) 
Số 2, đường D46, khu nhà ở Kiến Á, khu 
phố 6, phường Phước Long B, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất làm bằng gỗ như: bàn, ghế, giường, tủ, giá để sách, tác phẩm nghệ 
thuật bằng gỗ.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục mầm non.  
 

(210) 4-2017-00706 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.15 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng 
(731) Nguyễn Đăng Hải  (VN) 

82A Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; đất mùn để phủ bề mặt.  

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối: phân bón, hóa chất sử dụng trong ngành nông nghiệp; 

mua bán, phân phối: trang thiết bị, nguyên phụ liệu và phụ kiện dùng để chăm sóc cây 

cảnh; mua bán, phân phối: thóc, ngô, các loại hạt ngũ cốc, hoa, cây; mua bán, phân phối: 

thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; mua bán, phân phối: 

dao, kéo, thuốc lá, thuốc lào, thiết bị lắp đặt trong xây dựng, động vật cảnh và thức ăn cho 

động vật cảnh; mua bán, phân phối: hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2017-00708 (220) 11.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục giải 
trí KIZWORLD  (VN) 
184 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; công viên vui chơi giải trí; tổ chức các cuộc thi về 

giáo dục và giải trí. 
 

 
(210) 4-2017-00709 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

  

(731) Lê Văn Thẩm  (VN) 
Thôn Bằng Sở, xã Ninh Sở, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); đồ uống không có cồn; nước uống có gaz; nước ép trái 

cây. 
 

 
(210) 4-2017-00710 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A12.1.9; A12.1.10 

(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và tư 
vấn Phan Gia  (VN) 
Số 14 ngõ 139 đường Âu Cơ, phường Tứ 

Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất. 
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(210) 4-2017-00712 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 24.9.1; 25.1.25; 11.3.1; A26.4.24; 24.1.1

(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Truyền 
thông Liên kết Kinh doanh  
(VN) 
Số 106, ngõ 461 Minh Khai, phường 

Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; quần áo lót; váy; khăn quàng cổ.  

 

Nhóm 35: Đại lý quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực 

tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm trên các phương tiện truyền 

thông, cho mục đích bán lẻ; mua bán các loại quần áo may sẵn, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, 

quần áo lót, váy, khăn quàng cổ. 
 

 
(210) 4-2017-00713 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(591) Vàng ánh kim 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển đô 
thị và xây dựng 379  (VN) 
Lô 1-2DV, khu đô thị 379, đường Phan 

Bá Vành, phường Quang Trung, thành 

phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động 

sản; cho thuê bất động sản. 
 

 
(210) 4-2017-00714 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(591) Vàng ánh kim, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển đô 
thị và xây dựng 379   (VN) 
Lô 1-2DV, khu đô thị 379, đường Phan 

Bá Vành, phường Quang Trung, thành 

phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động 

sản; cho thuê bất động sản. 
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(210) 4-2017-00715 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.13.1; 5.3.6; A5.3.13; A5.5.20 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 

(540) 

  

(731) Đào Thị My  (VN) 
Thôn Mạch Tràng, xã Cổ Loa, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống; bình lọc nước uống; bộ lọc nước uống; hệ thống và 

thiết bị vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2017-00716 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.3.1; A26.3.6; A1.1.12; A1.1.2 

(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần á Mỹ Gia  (VN)
Lô C6, đường N3, khu công nghiệp Nam 

Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu 

mỡ và mài mòn; xà phòng. 

 

Nhóm 05: Chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại. 
 

 
(210) 4-2017-00717 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.3.1; A26.3.6; A1.1.12; A1.1.2 

(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần á Mỹ Gia  (VN)
Lô C6, đường N3, khu công nghiệp Nam 

Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu 

mỡ và mài mòn; xà phòng. 

 
Nhóm 05: Chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại. 
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(210) 4-2017-00718 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 3.13.1; A3.13.24 

(591) Xanh dương, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần á Mỹ Gia  (VN)
Lô C6, đường N3, khu công nghiệp Nam 

Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu 

mỡ và mài mòn; xà phòng.  

 

Nhóm 05: Chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại. 
 

 
(210) 4-2017-00719 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần á Mỹ Gia  (VN)
Lô C6, đường N3, khu công nghiệp Nam 

Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu 

mỡ và mài mòn; xà phòng.  

 

Nhóm 05: Chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại. 
 

 
(210) 4-2017-00720 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A1.1.12; A1.1.2 

(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Á Mỹ Gia  
(VN) 
Lô C6, đường N3, khu công nghiệp Nam 

Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu 

mỡ và mài mòn; xà phòng.  

 

Nhóm 05: Chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại. 
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(210) 4-2017-00721 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.1.8; 3.1.16 
(591) Đỏ, đen, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Á Mỹ Gia  
(VN) 
Lô C6, đường N3, khu công nghiệp Nam 
Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu 

mỡ và mài mòn; xà phòng.  
 

Nhóm 05: Chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại. 
 

 
(210) 4-2017-00722 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A2.3.23; A2.1.23; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.5; 

2.7.23; A2.3.24; 5.9.24 
(591) Trắng, nâu đất 

(540) 

  

(731) Phạm Lê ái Thương  (VN) 
9 đường số 1, phường Thảo Điền, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm; mua bán đồ uống, rượu, bia, nước giải khát. 
 

 
(210) 4-2017-00723 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(591) Xanh dương (540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại Bảo 
Tú Group  (VN) 
45 đường Thạnh Lộc 15, khu phố 3C, 
phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy đưa võng dùng điện. 
 

 
(210) 4-2017-00724 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.1; A26.3.6 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, trắng

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kinh doanh 
Pacific  (VN) 
25 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 19: Bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao dùng trong xây dựng. 
 

Nhóm 35: Bán buôn bê tông tươi, sản phẩm bê tông đúc sẵn, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp 
đặt khác trong xây dựng, máy móc thiết bị điện, vật liệu điện. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống điện; phá dỡ; xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình kĩ 
thuật dân dụng khác; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; lắp đặt hệ thống cấp 
thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí. 

 

 
(210) 4-2017-00725 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 

 
(210) 4-2017-00727 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Thiên Lãng  (VN) 
Số 89 đường 17B, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ; phụ tùng xe máy: động cơ, nhông, xích, phanh, bánh xe.  

 

 
(210) 4-2017-00728 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.15.1; 1.15.23 
(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đào tạo 
Nhân lực Ngân hàng Việt Nam  
(VN) 
Số 299 Trung Kính, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo tài chính ngân hàng.  
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(210) 4-2017-00729 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 16.3.17 
(591) Xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đào tạo 
Nhân lực Ngân hàng Việt Nam  
(VN) 
Số 299 Trung Kính, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm.  

 

 
(210) 4-2017-00730 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Nguyễn Thị Bích Hằng   (VN) 

52/1 đường Xây Dựng, xã Giang Điền, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 41: Hội thảo (tổ chức, thực hiện và đào tạo); giáo dục đào tạo, giáo dục thực hành 

(thao diễn); giải trí bằng truyền hình; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; tổ 
chức các cuộc thi (cho giáo dục và giải trí). 

 

 
(210) 4-2017-00731 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 
(591) Cam, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vận tải Việt 
Hàn   (VN) 
Xóm Chùa, xã Nam Tiến, thị xã Phổ 
Yên, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

Nhóm 12: ¤ tô. 
 

Nhóm 37: Sửa chữa ô tô.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin bằng các phương tiện điện tử.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải đường bộ; dịch vụ lái xe; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch 
vụ vận tải bằng taxi; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2017-00735 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A7.1.11; 24.15.1; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH JAN HOME  (VN) 
Số 13 - LK15, khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình; chổi; dụng cụ lau chùi vận hành bằng 
tay; dụng cụ vắt cho cây lau nhà. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ]; quản lý bất động sản; cho thuê bất 
động sản. 

 

 
(210) 4-2017-00736 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.4.6 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần cà phê Mê 

Trang   (VN) 
66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; bánh kẹo; chè (trà); kem lạnh; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên 
cơ sở trà. 

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý 
bất động sản; đại lý cho thuê bất động sản; đầu tư tài chính. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa đường bộ; vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy; vận 
chuyển hàng hóa đường hàng không; vận chuyển khách du lịch; dịch vụ du lịch; điều 
hành chuyến du lịch.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống bởi nhà hàng; cho thuê chỗ ở tạm thời; 
dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán giải khát. 

 

 
(210) 4-2017-00737 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A1.5.3; 26.3.1; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng, xám, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần địa ốc Nam 
An  (VN) 
Thửa đất 146, tờ bản đồ 41, khu phố 3, 
phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh đất nền; kinh doanh đất dự án; kinh doanh nhà ở; môi giới bất 
động sản. 
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(210) 4-2017-00738 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Nguyên Phú Huy  (VN) 
70/26/1 Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Hộp chứa mực in, đã có mực, dùng cho máy in; mực in cho máy sao chụp. 

 

 
(210) 4-2017-00739 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.9; 26.11.22 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH SPORTSLINK Việt 
Nam  (VN) 
37/49B đường C1, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn đồ thể thao, dụng cụ thể thao.  

 

 
(210) 4-2017-00740 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 25.1.25; 25.1.9; 

A25.1.10 
(540) 

  

(731) Trần Thị Phương My  (VN) 
61/5 Dạ Nam, phường 2, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  

 

(210) 4-2017-00741 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.4; 24.15.1 
(591) Đỏ, trắng, đen, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sản xuất 
Thương mại Dầu nhờn Thiên 
Thiên Đức  (VN) 
ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt dùng cho động cơ xe cộ, dầu nhớt công nghiệp.  
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(210) 4-2017-00742 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.13.1; A7.1.11; 7.1.24 

(591) Xanh lá cây, xám, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Yến Gỗ Vông  
(VN) 
626/8 đường Tam Thôn Hiệp, ấp An 

Phước, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần 

Giờ, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào, các sản phẩm từ yến sào.  
 

 
(210) 4-2017-00743 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 3.7.17; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Dệt Uyên Trang  (VN) 
97/18 đường TA 17A, phường Thới An, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo lót.  
 

 
(210) 4-2017-00744 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A26.11.8; 3.7.17; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Dệt Uyên Trang  (VN) 
97/18 đường TA 17A, phường Thới An, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo lót.  
 

 
(210) 4-2017-00745 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 3.1.8; 3.1.16 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Dệt Uyên Trang   (VN) 
97/18 đường TA 17A, phường Thới An, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo lót.  
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(210) 4-2017-00747 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Đỏ, đen, nâu đậm, vàng nhạt 
(731) Trần Anh Tuấn  (VN) 

71C Nguyễn Văn Lạc, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 

COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 35: Trưng bày sản phẩm nhạc cụ: đàn, kèn, trống, sáo (cho mục đích kinh doanh). 
 

Nhóm 38: Truyền tải thông tin qua internet; phát chương trình truyền thanh; phát chương 
trình truyền hình; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyên trên internet. 

 

Nhóm 41: Xuất bản ấn phẩm dạng in, gồm sách, tài liệu, tạp chí và các vật, ấn phẩm 
mang dữ liệu điện tử; trường đào tạo; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; 
giải trí qua truyền thanh; giải trí qua truyền hình. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng giải khát; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2017-00748 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.13; 26.4.4; 25.5.25; 26.3.2 
(591) Xanh da trời; trắng 
(731) Công ty TNHH No Model  (VN) 

8 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 
COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, khăn quàng cổ, tất (vớ).  
 
 

(210) 4-2017-00749 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.13.1; A1.13.15; 1.15.23 
(731) Công ty cổ phần Thương mại 

Âu Á  (VN) 
Số 2, ngõ 460, đường Hoàng Hoa Thám, 
phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Ví da; cặp da, túi xách (làm từ da); vali (làm từ da); bao bằng da để móc chìa 
khóa.  
 

Nhóm 25: áo làm từ da; giày da; thắt lưng (trang phục) làm từ da.  
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Nhóm 35: Chuỗi cửa hàng bán các sản phẩm làm từ da như ví, cặp, túi xách, vali, bao da, 

quần áo, giày dép, thắt lưng. 
 

 
(210) 4-2017-00750 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty cổ phần ĐTK  (VN) 
Số 11, ngõ 74 đường Trường Chinh, 

phường Phương Mai, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi; cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; cám tăng trọng 

cho vật nuôi; chế phẩm vỗ béo vật nuôi; thức ăn cho vật nuôi trong nhà.  
 

 
(210) 4-2017-00751 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty cổ phần ĐTK  (VN) 
Số 11 , ngõ 74 đường Trường Chinh, 

phường Phương Mai, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi; cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; cám tăng trọng 

cho vật nuôi; chế phẩm vỗ béo vật nuôi; thức ăn cho vật nuôi trong nhà.  
 

 
(210) 4-2017-00752 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty cổ phần ĐTK  (VN) 
Số 11, ngõ 74 đường Trường Chinh, 

phường Phương Mai, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi; cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; cám tăng trọng 

cho vật nuôi; chế phẩm vỗ béo vật nuôi; thức ăn cho vật nuôi trong nhà.  
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(210) 4-2017-00757 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.1.1; 25.1.6; 3.3.1 
(731) EURO PARFUMS FZE  (AE) 

P.O. Box 49138, Sharjah, UAE  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, chất khử mùi dùng cho người, nước thơm cô-lô-nhơ; nước thơm; 

nước thơm để xức sau khi tắm; hổ phách (nước hoa); bột nhám; chất chống đổ mồ hôi 
(chế phẩm vệ sinh thân thể); dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; hương thơm để thắp; 
tinh dầu; nước thơm dùng sau khi cạo râu; chế phẩm làm thơm không khí; muối để tắm 
không dùng cho mục đích y tế; dung dịch để tắm không dùng cho mục đích y tế; khăn 
giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm chăm sóc da; bộ mỹ phẩm; 
kem chăm sóc da; sữa tắm cho cơ thể; dầu gội đầu; gel xoa bóp cho tay và cơ thể không 
dùng cho mục đích y tế; nước thơm mỹ phẩm cho cơ thể; xà phòng. 

 

 
(210) 4-2017-00758 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) EURO PARFUMS FZE   (AE) 

P.O. Box 49138, Sharjah, UAE  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; chất khử mùi dùng cho người, nước thơm cô-lô-nhơ; nước thơm; 

nước thơm để xức sau khi tắm; hổ phách (nước hoa); bột nhám; chất chống đổ mồ hôi 
(chế phẩm vệ sinh thân thể); dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; hương thơm để thắp; 
tinh dầu; nước thơm dùng sau khi cạo râu; chế phẩm làm thơm không khí; muối để tắm 
không dùng cho mục đích y tế; dung dịch để tắm không dùng cho mục đích y tế; khăn 
giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm chăm sóc da; bộ mỹ phẩm; 
kem chăm sóc da; sữa tắm cho cơ thể; dầu gội đầu; gel xoa bóp cho tay và cơ thể không 
dùng cho mục đích y tế; nước thơm mỹ phẩm cho cơ thể; xà phòng. 

 

 
(210) 4-2017-00759 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.7.17; A26.11.8; A26.4.24 
(731) SEMISYSCO CO., LTD.   (KR) 

(Gosaek-dong) 94, Saneop-ro, 
Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 
16643, Republic of Korea 

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô điện, xe có động cơ chạy bằng điện; xe ô tô chạy bằng điện.  
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(210) 4-2017-00761 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) KINGSLITE TECHNOLOGY 

COMPANY LIMITED  (CN) 

No.1 Linxin Road Qiaotou Village, 

Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, 

China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn chiếu rọi, đèn pin [đèn để soi sáng]; đèn đường; thiết bị khử trùng; bộ 

thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; hệ thống và thiết bị làm lạnh; thiết bị làm 

lạnh không khí; thiết bị cấp nhiệt cho nồi hơi đốt nóng; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt 

phát quang [LED].  
 

 
(210) 4-2017-00762 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) ENPRANI CO., LTD.   (KR) 

88, Chukhang-daero 296beon-gil, Jung-

gu, Incheon, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; chế phẩm trang điểm; nước thơm dùng cho cơ thể [mỹ 

phẩm]; nước thơm dùng cho da [mỹ phẩm]; chế phẩm tẩy trang; gel để tắm [mỹ phẩm]; 

nước xức tóc; mặt nạ dạng miếng dùng cho mục đích mỹ phẩm; thuốc bôi lông mi mắt 

(mát ca ra); nước thơm dùng cho tay [mỹ phẩm]; nước sơn móng; nước hoa; mặt nạ làm 

đẹp; dầu gội đầu; xà phòng làm đẹp; thuốc đánh răng.  
 

 
(210) 4-2017-00763 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) ENPRANI CO., LTD.   (KR) 

88, Chukhang-daero 296beon-gil, Jung-

gu, Incheon, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, marketing và khuyến mãi [cho người khác] trong lĩnh vực 

mỹ phẩm; dịch vụ phân phối trong lĩnh vực mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến 

chuyên mỹ phẩm; cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng bán buôn mỹ phẩm.  
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(210) 4-2017-00764 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) ENPRANI CO., LTD.  (KR) 

88, Chukhang-daero 296beon-gil, Jung-
gu, Incheon, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; chế phẩm trang điểm; nước thơm dùng cho cơ thể [mỹ 

phẩm]; nước thơm dùng cho da [mỹ phẩm]; chế phẩm tẩy trang; gel để tắm [mỹ phẩm]; 
nước xức tóc; mặt nạ dạng miếng dùng cho mục đích mỹ phẩm; thuốc bôi lông mi mắt 
(mát ca ra); nước thơm dùng cho tay [mỹ phẩm]; nước sơn móng; nước hoa; mặt nạ làm 
đẹp; dầu gội đầu; xà phòng làm đẹp; thuốc đánh răng.  

 

 
(210) 4-2017-00765 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) ENPRANI CO., LTD.  (KR) 

88, CHUKHANG-daero 296beon-gil, 
Jung-gu, Incheon, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; chế phẩm trang điểm; nước thơm dùng cho cơ thể [mỹ 

phẩm]; nước thơm dùng cho da [mỹ phẩm]; chế phẩm tẩy trang; gel để tắm [mỹ phẩm]; 
nước xức tóc; mặt nạ dạng miếng dùng cho mục đích mỹ phẩm; thuốc bôi lông mi mắt 
(mát ca ra); nước thơm dùng cho tay [mỹ phẩm]; nước sơn móng; nước hoa; mặt nạ làm 
đẹp; dầu gội đầu; xà phòng làm đẹp; thuốc đánh răng.  

 

 
(210) 4-2017-00769 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chế phẩm làm sạch; nước hoa, tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ 

thể (dùng cho cá nhân) và chế phẩm chống chảy nhiều mồ hôi dùng cho cá nhân (mỹ 
phẩm); mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm dùng để trang điểm không chứa dược chất; chế 
phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen không chứa dược chất; chế phẩm chăm sóc 
da không chứa được chất; dầu dùng cho da (không chứa dược chất), kem bôi và nước xức 
dùng cho da (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và 
sau khi cạo râu; chế phẩm làm rụng lông (không chứa dược chất); chế phẩm làm nâu da 
dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng (không chứa dược chất); mỹ phẩm; chế 
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phẩm dùng để trang điểm và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da dùng cho mỹ phẩm, 
chế phẩm dưỡng môi (không chứa được chất); phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ 
phẩm); len bông (dùng cho mỹ phẩm); tăm bông (dùng cho mỹ phẩm); miếng bông được 
tẩm chế phẩm mỹ phẩm, khăn giấy (được tẩm chế phẩm mỹ phẩm) hoặc khăn lau (được 
tẩm chế phẩm mỹ phẩm); miếng bông, khăn giấy hoặc khăn lau để làm sạch được làm ẩm 
hoặc được tẩm chế phẩm mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (mỹ phẩm); xà phòng 
có chứa dược chất. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm, chất diệt khuẩn (chất tẩy uế).  
 

 
(210) 4-2017-00770 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.2.1; 24.15.1; 26.1.2; 26.1.6 
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

NUTRI GOLD Việt Nam  (VN) 
Số 166, tổ 8 phố Mỗ Lao, phường Mộ 
Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; thực 
phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ 
nhi].  

 

(210) 4-2017-00771 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.1.8; A2.1.23; A1.1.10; 26.1.6 
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

NUTRI GOLD Việt Nam  (VN) 
Số 166, tổ 8 phố Mỗ Lao, phường Mộ 
Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; thực 
phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ 
nhi].  

 

 
(210) 4-2017-00772 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần Việt - Pháp 

sản xuất thức ăn Gia Súc  (VN)
Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, phường 
An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy sản; chế phẩm vỗ béo vật nuôi; 
cám tăng trọng vật nuôi; phụ gia thức ăn chăn nuôi (không dùng trong ngành y, không có 
giá trị dinh dưỡng, không phải hóa chất); thức ăn cho vật nuôi trong nhà; đồ uống cho vật 
nuôi trong nhà. 

 

 
(210) 4-2017-00774 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Việt Mỹ Coat   (VN)
500/62/48 đường HT13, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Bột bả ma tít, bột trét tường.  
 

 
(210) 4-2017-00775 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Nissan Motor 
Co., Ltd.)  (JP) 
No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; 
xe ô tô; xe cộ chạy bằng điện; toa xe chở hàng; ô tô tải; xe tải chở hành lý hoặc người [xe 
cộ]; xe thể thao đa dụng; ô tô buýt; xe dã ngoại; xe thể thao; xe đua; xe tải; xe nâng đỡ 
hành lý; máy kéo bao gồm xe đầu kéo; rơ moóc và bán rơ moóc dành cho xe cộ; bộ phận 
của xe cộ đi lại trên mặt đất, trên không hoặc dưới nước; phương tiện cho việc đi lại trên 
mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; động cơ cho phương tiện giao thông 
trên bộ; mô tơ cho phương tiện giao thông trên bộ; thân xe cộ; khung gầm xe cộ; cơ cấu 
truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ; bộ phận truyền động cho phương tiện 
giao thông trên bộ; trục truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ; khớp truyền 
động bánh răng cho phương tiện giao thông trên bộ; khớp ly hợp cho phương tiện giao 
thông trên bộ; trục của xe cộ; giảm xóc treo cho xe cộ; lò xo giảm xóc cho xe cộ; bánh xe 
cộ; lốp cho bánh xe cộ; ổ trục của bánh xe xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để 
sửa chữa săm xe; phanh cho xe cộ; má phanh dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; 
kính chắn gió cho xe cộ; cần gạt nước ở kính chắn gió xe cộ; thanh chắn va đập của xe cộ; 
bánh lái cho xe cộ; còi cho xe cộ; thiết bị phát tín hiệu báo rẽ cho xe cộ; ghế ngồi của xe 
cộ; thắt lưng bảo hiểm dùng cho ghế ngồi của xe cộ; cái tựa đầu cho ghế ngồi xe cộ; đèn 
hiệu báo lùi cho xe cộ; thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; túi khí [thiết bị an toàn cho « 
tô]; gương chiếu hậu; cửa sau [bộ phận của phương tiện giao thông trên bộ]; phụ kiện cho 
xe cộ; tấm cản dòng cho xe cộ; giá để hàng cho xe cộ; chắn bùn; xích chống trơn trượt 
cho xe cộ; tấm phủ xe cộ [đã tạo hình]; vỏ bọc ghế ngồi cho xe cộ; bơm hơi [phụ kiện xe 
cộ]; giá trở ván trượt tuyết cho xe con; thiết bị châm thuốc trên xe ô tô; ghế bảo hiểm cho 
trẻ em [trong xe cộ]; mui cho xe cộ; cửa cho xe cộ; tàu không gian; máy bay; thủy phi cơ; 
máy bay; xe đẩy bằng tay; xe máy; tầu thuyền; phà; thân của tàu thủy; thuyền buồm; xe 
đạp; hệ thống cảnh báo bằng âm thanh cho xe đạp; xích xe đạp; động cơ cho xe đạp; yên 
xe đạp; gạt tàn thuốc lá dùng trên xe ô tô; đĩa phanh dùng cho xe cộ; ô tô không người lái 
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[« tô tự lái]; gương nhìn bên dùng cho xe cộ; giá đỡ động cơ cho xe cộ đường bộ; thanh 
chắn va đập của ô tô; nắp đậy cho bình chứa xăng dầu [gaz] của xe cộ; bộ biến đổi mô 
men cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 

 
(210) 4-2017-00776 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(591) Xám, đen (540) 

  

(731) Đặng Hương Quỳnh Anh  (VN) 
Số nhà 6, đường Chi Lăng, thị trấn Hữu 
Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền phát và phân phối nội dung văn bản, âm thanh, video và đa 

truyền thông thông qua radio, truyền thông di động, truyền thông không dây, mạng 
internet; dịch vụ cung cấp dịch vụ truyền thông qua mạng máy tính và thiết bị đầu cuối 
của máy tính; dịch vụ truyền thư điện tử (sử dụng kỹ thuật lưu trữ và chuyển tiếp); phát 
sóng truyền thanh, truyền hình không dây; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; dịch 
vụ hãng tin tức. 

 

 
(210) 4-2017-00779 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.7.19; A3.7.24; 25.3.1 
(591) Da cam, vàng, đen 
(731) Phạm Trung Đức  (VN) 

Số 4 ngách 44, ngõ 47 đường Lâm Du, 
phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cửa hàng bán đồ ăn nhanh do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2017-00780 (220) 12.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.5.3; A2.5.23; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Vàng cam, vàng, vàng nhạt, vàng đồng, 

đỏ, đỏ đậm, đỏ nhạt, xanh dương, xanh 
ngọc, hồng, xanh lá cây, đen, trắng, nâu, 
ghi xám, tím 

(731) Công ty cổ phần Thực phẩm 
Gia đình An Co  (VN) 
Lô M, đường số 10, cụm công nghiệp 
Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh; bánh gạo; kẹo; snack (bim bim); ngô (bắp) rang; bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2017-00783 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.9.24; 5.9.3; 5.9.15; 5.9.17; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây 

đậm, xanh lá mạ, đỏ, vàng, tím, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Tĩnh  (VN) 
Số 826, tổ 42, quốc lộ 20, thị trấn Liên 
Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 
Đồng  

 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; củ tươi; hoa tươi.  
 

 
(210) 4-2017-00784 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.7.17; A3.7.24; 24.15.21; 26.15.15 
(731) WANSHSIN ELECTROMECHANICAL 

CO., LTD.  (CN) 
No.1, Lianma Road, Xintang Village, 
Dalingshan Town, Dongguan City, 
Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ khởi động không dùng cho xe cộ; quạt gió dùng cho động cơ điện và 
động cơ; bơm [bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ]; bộ truyền động cho máy móc; 
máy thổi; bánh răng truyền động không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; cơ 
cấu giảm tốc không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; khớp nối trục [máy móc]; 
trục cho máy; bộ chuyển hướng không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; hộp số 
không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, 
động cơ và đầu máy; thiết bị đóng cửa bằng điện; thiết bị mở cửa bằng điện; bộ khởi động 
cho động cơ và máy nổ; cơ cấu đẩy không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ. 

 

 
(210) 4-2017-00785 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) SHANDONG HAILAIYUNSHI CO., 

LTD.  (CN) 
A-503, No.2008 Yinhe Building, 
Xinshuo St., Gaoxin Dist., Ji'nan, 
Shandong, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá, không còn sống; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; sản phẩm 
sữa; mỡ có thể ăn được, quả hạch đã qua chế biến; trứng (dùng làm thực phẩm); rau đã 
được bảo quản; trái cây đóng hộp; thạch hoa quả. 
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(210) 4-2017-00786 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.5.1; 26.5.11 
(591) Xanh ngọc, đen 

(540) 

  

(731) Tạ Minh Tuấn  (VN) 
150 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục nghề nghiệp; cung cấp các khóa đào tạo về khởi nghiệp kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2017-00787 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A1.13.10; A1.13.15; 24.1.1; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Yup  (VN) 
150 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục nghề nghiệp; cung cấp các khóa đào tạo về khởi nghiệp kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2017-00788 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 17.3.1; A17.3.2; 26.4.2; 25.5.1 
(591) Đen, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH một thành 
viên 24H  (VN) 
Số 159, ngõ 467, đường Lĩnh Nam, 
phường Mai Động, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ môi giới nhận con nuôi; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; tư 

vấn về sở hữu trí tuệ; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tranh 
tụng.  

 

 
(210) 4-2017-00789 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.9.1; 26.3.4 
(591) Đỏ, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm 
(731) Công ty TNHH Mai Sáng  (VN) 

Số 6 ngõ 20 phố Đại La, phường Trương 
Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
1350 

(511)   Nhóm 35: Cung cấp (mua bán) máy in; cho thuê máy và thiết bị văn phòng; dịch vụ đánh 
máy chữ; dịch vụ trung gian thương mại; cho thuê không gian quảng cáo; quảng cáo.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in 3D; dịch vụ xếp chữ trên phim; dịch vụ phun cát; in trên lụa; in đá; 
in ảnh chụp. 

 
Nhóm 41: Đào tạo kế toán; dịch vụ trường nội trú; giảng dạy; khoá đào tạo từ xa; dịch vụ 
về giáo dục giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2017-00790 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Nhàn  (VN) 
Thôn Đông Tân, xã Hồng Phong, huyện 
Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục. 
 

 
(210) 4-2017-00791 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.9.1; 26.4.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Nhàn  (VN) 
Thôn Đông Tân, xã Hồng Phong, huyện 
Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục. 
 

 
(210) 4-2017-00792 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.23; 3.7.10; A3.7.24; 3.7.20; 5.3.11; 

A5.3.13; 26.1.1 
(591) Nâu, xanh, đen 
(731) Công ty TNHH Nichi Việt Nam  

(VN) 
Số 2 ngõ 264/47, đường Ngọc Thụy, 
phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Yến sào; tổ chim ăn được; nước rau ép dùng để nấu nướng; sữa; đồ uống làm từ 
sữa, sữa là chủ yếu; nước quả nấu đông, thạch trái cây, thạch hoa quả. 

 

Nhóm 32: Nước yến; nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; đồ uống khai vị, không có 
cồn; nước ép trái cây, nước quả ép; nước nho ép [chưa lên men]. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
1351 

(210) 4-2017-00793 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh da trời, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ vận tải đại lý tàu 
biển Bình An  (VN) 
23 đường số 2, khu phố 3, phường Linh 
Tây, quận Thú Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Đóng thuyền; đóng tàu; sửa chữa tàu; giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện 
công trình giao thông đường thủy. 

 

 
(210) 4-2017-00794 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Nguyễn Kiên Cường  (VN) 
09 KP2, phường Long Bình, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu bao gồm: bàn ghế học sinh, tủ sách cho bé, giường ngủ 
cho bé, đồ chơi cho trẻ em, quần áo trẻ em, sách nuôi dạy trẻ em.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh gia đình; dịch vụ chụp ảnh trẻ em; dịch vụ chụp ảnh cưới; 
dịch vụ chụp ảnh chân dung; dịch vụ chụp ảnh quảng cáo; dịch vụ chụp ảnh nghệ thuật.  

 

 
(210) 4-2017-00795 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A17.2.2; 24.9.1; 26.2.7; 26.5.1 
(591) Đỏ, trắng bạc 

(540) 

  

(731) Lê Xuân Doanh  (VN) 
219 đường Lạc Long Quân, xã Tráng 
Liệt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng bạc; đá quý; nữ trang bằng vàng bạc đá quý. 
 

Nhóm 35: Mua bán vàng bạc, đá quý; tư vấn kinh doanh vàng bạc, đá quý.  
 

 
(210) 4-2017-00796 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.5.1; 26.5.4; A25.7.5; A25.7.21 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dệt may 
Đông Khánh  (VN) 
Khu công nghiệp Tân Đô, ấp Bình Tiền 
2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 
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(511)   Nhóm 23: Sợi dệt; sợi len; chỉ sợi; chỉ để khâu. 
 

Nhóm 24: Vải sợi. 
 

Nhóm 25: Quần áo dệt kim; quần áo may sẵn. 
 

Nhóm 35: Mua bán vật tư, phụ liệu ngành dệt; mua bán vải, vải sợi, sợi; mua bán vật tư, 
phụ liệu ngành sợi. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng.  
 

 
(210) 4-2017-00797 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.5.19; A9.7.22; A26.11.12 
(591) Xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trung tâm 
ngoại ngữ Tài Năng  (VN) 
190 Lý Thái Tổ, phường Cẩm Châu, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục. 
 

 
(210) 4-2017-00798 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 2.9.25; 4.5.13; 4.5.14; 

4.5.15; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 

tím, tím nhạt, vàng, vàng nhạt, cam, cam 
đậm, đen, xám, xanh da trời, xanh da trời 
nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MEDIPHAR USA  
(VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-00799 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trung tâm 
ngoại ngữ Tài Năng   (VN) 
190 Lý Thái Tổ, phường Cẩm Châu, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục. 
 

 
(210) 4-2017-00801 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 26.1.1; 2.9.14; 

A2.9.15; 24.13.1; A5.3.13 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, đỏ, vàng 

nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dưỡng sinh viện 
Cường Thịnh  (VN) 
Số 74, tổ 3, ấp Cây Cầy, xã Phú Lý, 
huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2017-00804 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; 26.15.15; 7.15.6; A14.1.20; 

A14.1.19 
(591) Xanh lá cây, đỏ, ghi, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thép Việt Hải  
(VN) 
P206 tầng 2, tòa nhà Ford Thăng Long, 
số 105 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2017-00805 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 8.1.6; A1.1.10; 26.5.1 
(591) Nâu, cam, xanh rêu, vàng sẫm, vàng 

nhạt, hồng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hoàng Hà  (VN) 
25 Hàng Cá, phường Hàng Đào, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; ổ bánh mỳ nhỏ; ruột bánh mỳ; nước sốt thịt; món ăn điểm tâm. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ.  
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(210) 4-2017-00807 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.1 
(591) Ghi, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Landcom  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Contana Group, CC5A, 
bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; mua bán bất động sản; mua bán nhà ở; đầu tư bất động 

sản; sàn giao địch bất động sản. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; tư vấn xây dựng; giám sát xây dựng. 
 

Nhóm 41: Cho thuê sân tập thể thao; cho thuê nhà thi đấu; cho thuê sân ten nít. 
 

 
(210) 4-2017-00808 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.1 
(591) Ghi, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Landcom  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Contana Group, CC5A, 
bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; mua bán bất động sản; mua bán nhà ở; đầu tư bất động 

sản; sàn giao dịch bất động sản.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; tư vấn xây dựng; giám sát xây dựng. 
 
 

(210) 4-2017-00809 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.9.1; A1.1.10; A1.1.2; A5.5.20; A5.5.21
(591) Vàng cam, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Bùi Bá Duy   (VN) 
Số 125, đường Đặng Nghiễm, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình 

 
(511)   Nhóm 19: Ván sàn bằng nhựa giả gỗ, cửa nhựa giả gỗ, cửa gỗ. 

 
Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ như: giường, tủ, ghế, kệ, sa lông, bàn. 
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(210) 4-2017-00811 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty cổ phần bánh kẹo Hải 
HÀ  (VN) 
25-27 đường Trương Định, phường 

Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh gạo; sô cô la; ca cao; thạch (dạng bánh kẹo). 
 

 
(210) 4-2017-00812 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A26.4.6 

(731) YOU CHIAO MACHINERY CO., LTD.  

(TW) 

No. 613, Sec. 2, Hezun N. Rd., Zhongli 

City, Taoyuan County 320, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị sấy không khí, thiết bị lọc không khí, bộ làm mát dùng cho dụng cụ và 

thiết bị, hệ thống và máy làm lạnh. 
 

 
(210) 4-2017-00815 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.4.4; 26.1.6; A25.7.6; A25.7.7 

(591) Vàng, đen, trắng, hồng, xanh lam, đỏ, 

xanh da trời 

(540) 

  

(731) Nguyễn Bình An  (VN) 
Thị trấn Hàng Trạm, Yên Thủy, tỉnh Hòa 

Bình 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị quang học, dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, 

điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; cụ thể là: mạch điện. 

 

Nhóm 11: Thiết bị dùng để chiếu sáng; cụ thể là: bóng điện. 
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(210) 4-2017-00816 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Gia Nguyên Việt  (VN) 
160/12/7A Bùi Đình Túy, phường 12, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ, giày. 
 

 
(210) 4-2017-00817 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Gia Nguyên Việt  (VN) 
160/12/7A Bùi Đình Túy, phường 12, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ, giày. 
 

 
(210) 4-2017-00818 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 24.17.17 

(591) Đỏ, xanh lá, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ APIMEX Sài Gòn  (VN) 
Phòng 202, lầu 2, tòa nhà APCO Trường 

Sơn, số 21/5 Trường Sơn, phường 4, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Kính chống cháy, kính an toàn, kính năng lượng mặt trời, kính điện thông 

minh, gỗ dán, gỗ bán thành phẩm. 

 

Nhóm 20: Kính trang trí nội thất. 
 

Nhóm 35: Mua bán kính công nghệ cao cụ thể là: kính chống cháy, kính an toàn, kính 

trang trí nội thất cụ thể là: kính ghép hoa trì, kính ghép hoa đồng, tranh kính. 
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(210) 4-2017-00823 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

 

(731) Lê Thị Bé  (VN) 
Số 53, ngõ 17, phố Phùng Chí Kiên, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, xà phòng. 

 

 
(210) 4-2017-00826 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.1; A26.11.7; A26.11.8; A25.7.21 
(591) Đỏ, vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
T&HAT Quốc Tế   (VN) 
Số 5, lô B25 Nam Thành Công, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2017-00827 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Jiko Việt 
Nam   (VN) 
20 nhà vườn khu đô thị Vĩnh Hoàng, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn, dầu động cơ, chất bôi trơn.  

 

 
(210) 4-2017-00830 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm Minh 
Châu  (VN) 
17/5/6 Nguyễn Tư Giản, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2017-00831 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 18.5.1; A18.5.3; 26.1.1; 26.1.5 

(591) Trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hàng không 
Vietjet   (VN) 
Tầng 7, tòa nhà Nhật An, 30D phố Kim 

Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục đích quảng cáo; dịch vụ 

làm phim quảng cáo; dịch vụ khuyến mại; dịch vụ cung cấp voucher nhằm mục đích thúc 

đẩy bán hàng. 

 

Nhóm 37: Xây dựng cơ sở vật chất cho sân bay và cho việc bảo dưỡng, sửa chữa máy bay; 

dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy bay. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng đường hàng không, đường bộ; dịch vụ du lịch, 

tổ chức du lịch; dịch vụ bán vé máy bay.   

 

Nhóm 41: Tổ chức các sự kiện ca nhạc, âm nhạc; dịch vụ giải trí; dịch vụ huấn luyện đào 

tạo sửa chữa máy bay; dịch vụ huấn luyện, đào tạo phi công; dịch vụ huấn luyện, đào tạo 

kỹ thuật hàng không. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật hàng không.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung 

cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ quầy bar, 

quán rượu.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ cung cấp dịch vụ y tế trên máy bay và sân bay.  
 

 
(210) 4-2017-00832 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại & 
vận tải Hưng Cường  (VN) 
Ngõ 437 tập thể T36 thị trấn Văn Giang, 

huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức các chuyến du lịch; vận tải hành khách; vận chuyển hành 

khách bằng xe taxi & xe ôtô theo hợp đồng; bốc xếp hàng hóa.  
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(210) 4-2017-00833 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 7.1.24; 5.7.3 

(591) Xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nông Trang  
(VN) 
Thôn Câu Đông, xã Quang Trung, huyện 

An Lão, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng tỏi đen.  
 

 
(210) 4-2017-00834 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 3.3.1 

(591) Xanh dương, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
ISOGOLD  (VN) 
41 Hồ Ngọc Cẩn, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống có ga, nước khoáng [đồ uống]; nước giải khát; đồ uống làm từ hoa 

quả; nước sô-đa; bia các loại.  
 

 
(210) 4-2017-00835 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm ích Nhân  (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
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(210) 4-2017-00836 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ích Nhân   (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-00837 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A19.13.21; 26.3.2; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Tím, trắng, xám, xanh 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-00838 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - dịch vụ Đăng 
Quang Ban Mê   (VN) 
Số 181/47/6 đường Y Moan, phường Tân 
Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
L¾k  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào chế 
biến; thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen).  
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(210) 4-2017-00839 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A5.3.14; 1.15.15; A5.5.20; 5.9.3 

(591) Đỏ, vàng, da cam, xanh lá cây, xanh da 

trời, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Tình  (VN) 
Xóm Đông Hà, xã Đông Hiếu, thị xã 

Thái Hòa, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 29: Dầu có thể ăn được; dầu thực vật (dầu lạc, dầu đậu phộng).  
 

 
(210) 4-2017-00840 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại - dịch vụ Đăng 
Quang Ban Mê   (VN) 
Số 181/47/6 đường Y Moan, phường Tân 

Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

L¾k 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước giải khát (đồ uống không cồn); nước giải khát làm từ 

yến (đồ uống không cồn); nước yến (đồ uống không cồn); nước yến có chứa collagen (đồ 

uống không cồn).  
 

(210) 4-2017-00842 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 3.3.1 

(591) Trắng, xanh nước biển đậm, xanh nước 

biển nhạt, xanh lá cây, vàng, da cam, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sonfor Việt 
Nam  (VN) 
Thôn Nhuệ, xã Đức Thượng, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống gỉ; sơn phủ; sơn lót; sơn diệt khuẩn; sơn chịu lửa. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
1362 

(210) 4-2017-00844 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.7.22; A5.3.14; 5.3.20; 25.1.6; 5.7.21; 

26.1.1 
(591) Cam, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 

vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp Việt Doanh   (VN) 
Khu 6, thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Quả bưởi, đu đủ, ổi, táo, phật thủ; tất cả đều là quả tươi.  
 

 
(210) 4-2017-00845 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.3.1; A1.1.10; A1.1.5; 25.5.2 
(591) Xanh tím than, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại Tân 

Vương  (VN) 
Tổ 28B, cụm 5A, An Thành, phường Yên 
Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

   
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy chế biến gỗ; máy khoan; máy phay; máy đục lỗ mộng; máy bào; máy ép; 
máy cưa; máy mài; máy hút bụi; máy tiện; máy nén khí; máy dán hút chân không; máy 
gia công nhôm; máy gia công kính.  

 

Nhóm 35: Mua bán: máy chế biến gỗ, máy khoan, máy phay, máy đục lỗ mộng, máy bào, 
máy ép, máy cưa, máy mài, máy hút bụi, máy tiện, máy nén khí, máy dán hút chân 
không, máy gia công nhôm, máy gia công kính. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc.  
 

 
(210) 4-2017-00846 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Lê Thanh Châu  (VN) 

296/20 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; cặp sách; ví tiền; vali; «.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; tất (vớ) thể thao; găng tay (thời trang); thắt lưng (thời 
trang).  
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(210) 4-2017-00848 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(591) Đen, đỏ(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản phẩm 
không dệt New One Brand 
Việt Nam  (VN) 
Lô N3, khu công nghiệp Việt Hương, 
phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 24: Vải dính có thể dán bằng nhiệt; vải lót dùng cho giày; vải làm đồ lót; vải lót 

[vải]; vải flanen dùng để vệ sinh; vải dệt kim; vải sử dụng trong ngành dệt; vải không dệt; 
vải dùng để bọc đồ đạc.  

 
Nhóm 25: Trang phục dệt kim; yếm dãi không bằng giấy; lớp lót may sẵn [bộ phận của 
quần áo]; quần áo may sẵn.  

 
Nhóm 26: Miếng đính trang trí [đồ may vá]; hoa giả;hoa nhân tạo; dây viền [đồ ren tua 
kim tuyến]; viền dùng cho quần áo, đường viền dùng cho quần áo.  

 
Nhóm 27: Thảm chùi chân sau khi tắm; vải sơn lát sàn nhà; giấy dán tường.  

 
Nhóm 28: Túi đựng vật dụng đánh gôn, có hoặc không có bánh xe.  

 

 
(210) 4-2017-00849 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.5.1; 7.11.10; 26.7.25 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư và 
Xây dựng 501  (VN) 
Lô 1256 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
phường Hòa Cường Nam, quận Hải 
Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng.  
 

 
(210) 4-2017-00852 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) MERIDIAN BIOSCIENCE, INC.   (US) 

3471 River Hills Drive, Cincinnati, Ohio 
45244, U.S.A.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thử chẩn đoán và bộ thử chẩn đoán dùng để thử nghiệm và điều trị các 
bệnh truyền nhiễm và các bệnh lý tim mạch.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
1364 

(210) 4-2017-00853 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.5; 26.1.1; A26.1.24; A17.2.2 
(591) Xanh rêu, vàng, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Hoa 

Ngọc Điệp   (VN) 
Sạp 830 Chợ Bến Thành, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức làm bằng kim loại quý và đá quý; vàng, bạc, đá quý, bạch kim, 

ngọc trai. 
 

Nhóm 35: Mua bán, cửa hàng bán, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: vàng, bạc, đá quý, kim 
cương, bạch kim, ngọc trai, đồ kim hoàn, đồ trang sức.  

 

 
(210) 4-2017-00854 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.15 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đỉnh Phú Thịnh   (VN) 
21/20/6 tổ 24, khu phố 4, phường Bửu 
Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội; sữa tắm; thuốc nhuộm tóc (chế phẩm nhuộm 
tóc); nước sơn móng. 

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị, dụng cụ và máy móc chuyên dùng cho ngành làm đẹp và 
thẩm mỹ viện; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội, sữa tắm, thuốc nhuộm tóc (chế 
phẩm nhuộm tóc), nước sơn móng, xà phòng, chế phẩm vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2017-00855 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty TNHH phát triển 

thương mại Hợp Phát   (VN) 
Số 12, ngách 17, ngõ 85, phố Định Công 
Thượng, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  
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(210) 4-2017-00856 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty cổ phần dược Nam 
Thiên Phúc   (VN) 
Số 64, ngõ Yết Kiêu, phố Yết Kiêu, 

phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2017-00857 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất và giải pháp kỹ thuật T 
& C Việt Nam  (VN) 
Số nhà 709 đường Vũ Văn Hiếu, phường 

Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa nhôm; vách nhôm dùng trong xây dựng; bản lề 

thủy lực làm bằng kim loại dùng cho cửa; kẹp kính làm bằng kim loại dùng để giữ cho 

bốn góc của cửa kính không bị vỡ; khóa cửa của cửa kính làm bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2017-00858 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.13.1 

(591) Đen, trắng, xám đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông AMBER STONE   (VN) 
Số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ giáo dục giảng dạy; sản xuất chương trình biểu diễn; 

dàn dựng buổi biểu diễn.  
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(210) 4-2017-00859 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.2.7; 1.3.1; A1.3.17 
(591) Vàng xanh, xanh nước biển, xanh dương 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Đại 
Hoàng Dương  (VN) 
Số 464A, khu phố Nguyễn Trãi, phường 
Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 01: Keo (hồ) chất dính dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 17: ống nhựa nhân tạo (ống nhựa mềm).  
 

Nhóm 19: Tấm lợp nhựa; cửa nhựa; ống nhựa cứng và phụ tùng ống nhựa.  
 

Nhóm 22: Lưới; lưới nhựa; sợi dệt dạng thô.  
 

 
(210) 4-2017-00860 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.3 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH Gusto  (VN) 

Số nhà 20, ngách 41, ngõ 381 đường 
Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; tất (vớ); quần tất; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt).  

 

 
(210) 4-2017-00861 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Xám, xanh nước biển, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Đại 
Hoàng Dương  (VN) 
Số 464A, khu phố Nguyễn Trãi, phường 
Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 01: Keo (hồ) chất dính dùng trong công nghiệp. 
 

Nhóm 17: ống nhựa nhân tạo (ống nhựa mềm).  
 
Nhóm 19: Tấm lợp nhựa; cửa nhựa, ống nhựa cứng và phụ tùng ống nhựa. 

 
Nhóm 22: Lưới; lưới nhựa; sợi dệt dạng thô. 

 

 
(210) 4-2017-00862 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 1.15.23 
(591) Xanh cốm, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Đại 
Hoàng Dương  (VN) 
Số 464A, khu phố Nguyễn Trãi, phường 
Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 01: Keo (hồ) chất dính dùng trong công nghiệp. 
 

Nhóm 17: ống nhựa nhân tạo (ống nhựa mềm).  
 

Nhóm 19: Tấm lợp nhựa; cửa nhựa, ống nhựa cứng và phụ tùng ống nhựa. 
 

Nhóm 22: Lưới; lưới nhựa; sợi dệt dạng thô. 
 

 
(210) 4-2017-00863 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.3.1; 26.1.1; A18.5.3; A18.5.7 
(591) Đỏ, xanh dương, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đại Thiên Sơn  (VN) 
339/79A Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức chuyến du lịch nội địa, quốc tế; đại lý vé máy bay; cho thuê xe, dịch 

vụ làm hộ chiếu và visa. 
 

Nhóm 41: Tư vấn du học.  
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(210) 4-2017-00865 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) VOLVO TRUCK CORPORATION  

(SE) 
405 08 Goteborg, Sweden  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô tải.  
 

 
(210) 4-2017-00868 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.5.4; 4.5.2; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh đen, xám, xanh ngọc, đỏ, trắng, 

cam 
(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 

S.A.   (CH) 
1800 Vevey, Switzerland  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng, chất ăn kiêng và đồ uống kiêng thích hợp cho cho mục 
đích y tế và điều trị bệnh; sữa công thức, đồ ăn và chất làm thức ăn cho trẻ sơ sinh; đồ ăn 
và chất làm thức ăn cho trẻ em và người ốm thích hợp cho mục đích y tế; đồ ăn và chất 
làm thức ăn dùng cho phụ nữ đang mang thai và bà mẹ đang cho con bú, thích hợp cho 
mục đích y tế; chất dinh dưỡng bổ sung và chất bổ sung cho chế độ ăn kiêng dùng cho 
mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm vitamin; chế phẩm bổ sung khoáng 
dùng cho thực phẩm; thực phẩm dinh dưỡng thay thế bữa ăn thích hợp cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-00869 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) AMGEN INC.   (US) 

One Amgen Center Drive, Thousand 
Oaks, California 91320-1799, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm dược dùng để điều trị các bệnh loãng xương, rối 
loạn xương, bệnh về xương, rối loạn bộ xương và bệnh về bộ xương; chế phẩm dược được 
sử dụng để tăng mật độ xương, hình thành xương và phát triển xương.  

 

 
(210) 4-2017-00871 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.7.25; 26.1.1; A25.7.8; 26.4.2; 

A25.7.5 
(591) Đỏ, hồng, xanh, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh CETONIA   (VN) 
61 Phạm Ngũ Lão, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, nước hoa, túi xách, đồ trang sức.  
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(210) 4-2017-00872 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A25.7.5; A17.2.2; A26.4.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thảo Nguyên  (VN)
1/7 Thanh Đa, phường 27, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức phong thủy.  
 

 
(210) 4-2017-00873 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.5.20; 26.5.1; A5.5.21; 25.1.25 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Nam  (VN) 
1248 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức phong thủy.  
 

 
(210) 4-2017-00874 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) FINANCIERE BATTEUR   (FR) 

A Venue du General de Gaulle, 14200 
Herouville Saint-Clair, France  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Sản phẩm mỹ phẩm, cụ thể là, chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc vùng da mông của 
trẻ em, nhất là khi thay da và giúp bảo vệ phần biểu bì da non của trẻ em; kem cho trẻ em 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; gel cho trẻ em dùng cho mục đích mỹ phẩm; khăn cho trẻ 
em dùng cho mục đích mỹ phẩm, cụ thể là khăn cho trẻ em có tẩm nước thơm mỹ phẩm; 
sản phẩm mỹ phẩm, cụ thể là chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da đầu trẻ em bị viêm da tiết 
bã; chế phẩm mỹ phẩm dùng chăm sóc cơ thể trẻ em và da bị dị ứng; khăn cho trẻ em 
dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, cụ thể là, khăn cho trẻ em tẩm chế phẩm mỹ phẩm 
làm sạch; khăn được tẩm chế phẩm mỹ phẩm; sản phẩm mỹ phẩm cụ thể là chế phẩm mỹ 
phẩm; sản phẩm vệ sinh thân thể và tắm gội, cụ thể là chế phẩm dùng cho vệ sinh thân thể 
và tắm gội; xà phòng; tinh dầu; nước hoa; bông; tẩy trang dạng tấm/miếng, cụ thể là, 
miếng bông có tẩm chế phẩm tẩy trang; bông dạng tấm/miếng dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; bông chăm sóc dạng tấm/miếng dùng cho mục đích mỹ phẩm; tăm bông dùng cho 
mục đích mỹ phẩm.  

 
Nhóm 05: Sản phẩm dược phẩm, cụ thể là chế phẩm dược phẩm; sản phẩm vệ sinh y tế, cụ 
thể là chế phẩm vệ sinh y tế; dầu xoa bóp; sản phẩm chứa thuốc, cụ thể là chế phẩm chứa 
thuốc dùng để chăm sóc vùng da mông của trẻ em, nhất là khi thay da và giúp bảo vệ 
phần biểu bì da non của trẻ em; sản phẩm chứa thuốc, cụ thể là chế phẩm chứa thuốc 
dùng chăm sóc da đầu trẻ em bị viêm da tiết bã; sản phẩm chứa thuốc, cụ thể là chế phẩm 
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chứa thuốc dùng chăm sóc cơ thể trẻ em và da bị dị ứng, sản phẩm thấm hút dùng cho 
mục đích vệ sinh, cụ thể là, bông thấm hút, nùi thấm hút, quần tã thấm hút dùng cho bệnh 
nhân không kiềm chế được; bông dạng tấm/miếng dùng cho mục đích y tế; bông chăm 
sóc dạng tấm/miếng dùng cho mục đích y tế; khăn mềm được tẩm nước thơm dược phẩm; 
quần tã dùng cho trẻ em; quần tã trẻ em dùng một lần; tã lót dùng cho trẻ em; tã lót dùng 
cho cho bệnh nhân không kiềm chế được, tăm bông dùng cho mục đích y tế; gạc y tế 
dùng để điều trị da; sản phẩm điều trị da, cụ thể là chế phẩm điều trị da. 

 

 
(210) 4-2017-00876 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 1.3.1; 4.3.3; 26.3.4; 

26.4.2; 25.5.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Duy Long  (VN) 
Số 21 lô 8 tổ 23, khu tái định cư Long 
Biên, phường Long Biên, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán phụ tùng xe máy.  

 

 
(210) 4-2017-00877 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A11.3.23; A16.1.5; A26.11.12 
(731) UFO ORDERING SERVICES HONG 

KONG LIMITED  (HK) 
Level 51, Hopewell Centre, 183 Queens 
Road East, Wan Chai, Hong Kong 852 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, ghi sẵn; phần mềm sử dụng cho điện thoại di động, máy 

tính bảng và các thiết bị di động điện tử [ghi sẵn và/hoặc có thể tải xuống được]; phần 
mềm máy tính có thể tải xuống được. 

 
Nhóm 42: Cho thuê phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ; cho thuê 
không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; dịch vụ phát triển, lập 
trình và cài đặt phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2017-00878 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) CHUANG, LUNG FEI  (TW) 

No.17, Ln. 301, Nanyang Rd., Fengyuan 
Dist., Taichung City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ thiết bị thể thao, cụ thể là dụng cụ rèn luyện hình 
thể, thiết bị tập luyện thể hình, thiết bị phục hồi cơ thể; cung cấp sàn giao dịch cho người 
mua và người bán hàng hóa, dịch vụ qua ti vi; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người 
mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2017-00879 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 24.13.1; 24.17.5; 

26.4.1 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH Achem 

Technology (Việt Nam)  (VN) 
Số 01, VSIPII-A, đường số 15, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore II-A, thị xã 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chất dính (keo dán) cho 

mục đích văn phòng hoặc gia dụng.  
 

Nhóm 17: Băng keo; băng keo cách điện; chất cách điện, cách nhiệt; vật liệu cách điện, 
cách nhiệt; vật liệu cách ly.  

 

 
(210) 4-2017-00880 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.3.1; 2.3.22; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, trắng, vàng, nâu, đen, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Bell Đức  (VN) 

Lk279 đất dịch vụ Đào Đất - Hàng Bè, 
phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; nước xả vải; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để tấy rửa, làm sạch 
dùng cho mục đích vệ sinh; sữa rửa tay nước hoa; chế phẩm làm thơm không khí. 

 

(210) 4-2017-00882 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty TNHH Quảng Thái  

(VN) 
Số 1B, Hoàng Văn Thụ, phường 5, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán và cho thuê máy bán hàng tự động.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt máy bán hàng tự động.  
 

 
(210) 4-2017-00883 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty TNHH Quảng Thái  
(VN) 
Số 1B, Hoàng Văn Thụ, phường 5, thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và cho thuê máy bán hàng tự động.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt máy bán hàng tự động. 
 

 
(210) 4-2017-00884 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty TNHH Quảng Thái  
(VN) 
Số 1B, Hoàng Văn Thụ, phường 5, thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây đóng chai.  
 

 
(210) 4-2017-00885 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty TNHH Quảng Thái  
(VN) 
Số 1B, Hoàng Văn Thụ, phường 5, thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây đóng chai.  
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(210) 4-2017-00887 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.15 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương đậm, 

xanh lá mạ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân phối 
xuất nhập khẩu Vinaco-op  
(VN) 
Số 4 Trần Doãn Khanh, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy lọc nước. 
 

 
(210) 4-2017-00888 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.11.3; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ du lịch Wellcome  
(VN) 
75 Ký Hòa, phường 11, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồng hồ. 
 

 
(210) 4-2017-00890 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ 
Nguyễn Thành Luân  (VN) 
411 Trần Hưng Đạo, khu phố Lạc Hóa 1, 
thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh 
Bình Thuận 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận tải hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2017-00891 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2; A26.11.8; 25.7.20 
(591) Xanh lục, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Cao Đức Quyết  (VN) 
Thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến 
Thụy, thành phố Hải Phòng 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2017-00892 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 26.1.4; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ khí và 
vật liệu xây dựng Thanh 
Phúc  (VN) 
Số 160 Hoàng Quốc Việt, phường Ngọc 
Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

 
(511)   Nhóm 07: Máy sản xuất gạch block, gạch terrazzo, ngói xi măng màu.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng; sửa chữa và tân trang sản phẩm cơ khí. 
 

 
(210) 4-2017-00893 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần HQ Việt Nam  

(VN) 
Số 3, ngõ 148, đường Ngọc Hồi, thị trấn 
Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; sơn chống thấm; sơn chống gỉ; vecni; chất kết dính dùng cho 

sơn. 
 

 
(210) 4-2017-00894 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần HQ Việt Nam  

(VN) 
Số 3, ngõ 148, đường Ngọc Hồi, thị trấn 
Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; sơn chống thấm; sơn chống gỉ; vecni; chất kết dính dùng cho 

sơn. 
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(210) 4-2017-00895 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.9.1; A20.1.3; 26.3.4; 26.15.15 
(591) Vàng, vàng đồng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển GHB  (VN) 
171 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở; định giá, đánh giá bất động sản; môi giới; 

môi giới bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; 
cho thuê văn phòng; cho thuê căn hộ; quản lý các căn hộ cho thuê. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; giám sát xây dựng công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; phá 
dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thang 
máy; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; thông tin về xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng. 

 

 
(210) 4-2017-00896 (220) 19.05.2015 

(641) 4-2015-12272 (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18; 25.1.9; 

25.1.25; 25.12.1; 25.1.6 
(591) Vàng, vàng kim, nâu, nâu đậm, đen, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và đầu tư Hồng Hà  (VN) 
232-234 Võ Thị Sáu, phường 07, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH ADMC (ADMC) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê nhà, văn phòng. 

 

 
(210) 4-2017-00897 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A3.13.11; A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 

A5.5.21; A25.3.3 
(591) Xanh, trắng, đỏ, vàng, nâu, đen, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH hóa chất ¸ 
Đông  (VN) 
119 đường số 17, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế: chế 

phẩm diệt trừ gián. 
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(210) 4-2017-00898 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A3.13.16; A25.3.3 
(591) Trắng, xanh, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH hóa chất ¸ 
Đông   (VN) 
119 đường số 17, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế: chế 

phẩm diệt trừ kiến. 
 

 
(210) 4-2017-00899 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A3.13.7; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa chất ¸ 
Đông   (VN) 
119 đường số 17, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế: chế 
phẩm diệt ruồi. 

 

 
(210) 4-2017-00900 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) ASICS CORPORATION  (JP) 

1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome, 
Chuo-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture, 
Japan 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân, quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân thể thao; giầy thể thao; quần áo thể 
thao; đồ đội đầu thể thao. 

 

 
(210) 4-2017-00901 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.14 
(731) WUHU CONCH PROFILES AND 

SCIENCE CO., LTD.  (CN) 
Economy & Technology Development 
Zone, Jiujiang District, Wuhu City, 
Anhui Province, P.R. China 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng; gạch vuông lát nền không bằng kim loại dùng cho xây dựng; 
gỗ thành phẩm; xi măng; ống cứng dẫn nước không bằng kim loại; cửa sổ không bằng 
kim loại; khung cửa sổ không bằng kim loại; vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng 
cho xây dựng; cửa không bằng kim loại; khung cửa không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2017-00902 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Phong Cách Việt  (VN) 
5D6 cư xá 30.4 Điện Biên Phủ, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì giấy; hộp giấy. 
 

 
(210) 4-2017-00903 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.3.23 
(591) Đỏ, đen, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu và đầu tư xây dựng 
Hoàng Anh  (VN) 
LK 3, L30, khu Mậu Lương, phường 
Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Các loại cửa bằng kim loại: cửa cuốn, cửa sổ, cửa đi, vách ngăn bằng kim loại, 
vách kính lớn cho các tòa nhà cao tầng bằng hợp kim nhôm; cửa và vách bằng kim loại. 

 

Nhóm 19: Cửa nhựa; cửa gỗ dùng cho các công trình xây dựng; kính ngăn cách dùng 
trong xây dựng; kính màu dùng cho cửa gỗ; cửa kính màu. 

 

Nhóm 35: Mua bán (các nhóm hàng vật liệu xây dựng bằng kim loại, phi kim loại, các 
loại cửa dùng cho xây dựng, đồ gỗ nội thất). 

 

(210) 4-2017-00904 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.3.1; 6.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh rêu, cam, trắng, vàng 

nhạt, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần DHC Suối Đôi  
(VN) 
93 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hải 
Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 
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(511)   Nhóm 29: Tổ chim ăn được (tổ chim yến). 
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng đóng chai (nước uống). 
 

Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; hoạt động của câu lạc bộ thể thao. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; vật lý trị liệu; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ chữa bệnh 
bằng nước khoáng nóng. 

 

 
(210) 4-2017-00905 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.15; 1.15.24; 1.15.23 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, ghi, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ vận chuyển Bảo Lộc 
Phát  (VN) 
Số 18D Ngô Quyền, phường 6, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, đồ uống không có cồn (đồ uống không có cồn). 
 

 
(210) 4-2017-00906 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) INGASO FARM S.L.U.  (ES) 

El Carrascal Industrial Park, Parcela 8-9 
Lanciego 01308, Alava, Spain 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thức ăn giàu vitamin cho động vật cho mục đích thú y; thuốc bổ cho động vật 
cho mục đích thú y; chất bổ sung dinh dưỡng. 

 

Nhóm 31: Bột ăn cho động vật; muối dùng cho động vật; thức ăn cho động vật (không 
thuộc các nhóm khác); chất điều chỉnh thức ăn cho gia súc và chất phụ gia thức ăn cho gia 
súc (không phải hóa chất, không dùng cho mục đích thú y); động vật sống; rau tươi; quả 
tươi; hạt giống; cây trồng; hoa tự nhiên; mạch nha dùng cho ngành bia và rượu. 

 

 
(210) 4-2017-00907 (220) 13.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.4.18; A3.4.24 
(591) Da cam, đen 
(731) INGASO FARM S.L.U.  (ES) 

El Carrascal Industrial Park, Parcela 8-9 
Lanciego 01308, Alava, Spain 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thức ăn giàu vitamin cho động vật cho mục đích thú y; thuốc bổ cho động vật 
cho mục đích thú y; chất bổ sung dinh dưỡng.  

 

Nhóm 31: Bột ăn cho động vật; muối dùng cho động vật; thức ăn cho động vật (không 
thuộc các nhóm khác); chất điều chỉnh thức ăn cho gia súc và chất phụ gia thức ăn cho gia 
súc (không dùng cho mục đích thú y); động vật sống; rau tươi; quả tươi; hạt giống; cây 
trồng; hoa tự nhiên; mạch nha dùng cho ngành bia và rượu.  

 

 
(210) 4-2017-00908 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 21.1.17 
(591) Đỏ, tím nhạt, tím, kem, nâu, hồng nhạt, 

hồng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Gió Nhẹ Miền 
Nam Quốc Tế  (VN) 
Lầu 6, toà nhà Bluesky Office, số 1 Bạch 
Đằng, phường 2, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; cho thuê 
xe. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống; cho thuê lều trại; dịch 
vụ đặt chỗ lưu trú tạm thời. 

 

 
(210) 4-2017-00910 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.1.1; A3.7.24; A1.1.10; 5.7.3; 26.1.1; 

A15.3.3; 1.15.5; 25.1.5 
(540) 

 

(731) Cục Quân nhu - Tổng cục Hậu 
cần Quân đội nhân dân Việt 
Nam  (VN) 
Số 5 Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục (lễ phục, quân phục, trang phục nghiệp vụ, quân trang - sử 

dụng trong quân đội nhân dân Việt Nam). 
 

 
(210) 4-2017-00911 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.1.1; A3.7.24; A1.1.10; 5.7.3; 26.1.1; 

A15.3.3; 1.15.5; 25.1.5 
(540) 

 

(731) Cục Quân nhu - Tổng cục Hậu 
cần Quân đội nhân dân Việt 
Nam  (VN) 
Số 5 Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục (lễ phục, quân phục, trang phục nghiệp vụ, quân trang - sử 

dụng trong quân đội nhân dân Việt Nam).  
 

 
(210) 4-2017-00912 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A16.1.11; A26.11.12; 26.15.15 

(591) Hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông CANAVI Việt Nam  (VN) 
Tầng lửng tòa nhà An Phú Plaza 117-119 

Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ việc điều hành kinh doanh, hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và 

quản lý kinh doanh; quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tuyển 

dụng lao động, tuyển dụng nhân sự; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 

truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 
 

 
(210) 4-2017-00913 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A26.4.24 

(731) TEO TONG WAH  (MY) 

No. 88, Jalan Abdul Rahman, 84000 

Muar, Johor, Malaysia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; bóng cho trò chơi; dụng cụ rèn luyện hình thể; máy để tập luyện thể 

dục; vật dụng để bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể thao]; vợt. 
 

 
(210) 4-2017-00914 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 3.9.1; 26.5.1; A25.7.7; A25.1.10 (540) 

  

(731) Đinh Thị Anh   (VN) 
Khu 5, thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu, tỉnh 

Nam Định 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
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(210) 4-2017-00915 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 1.7.6; A1.1.10; 4.1.3; A1.7.7 

(591) Xanh than 

(540) 

  

(731) Hoàng Văn Hà  (VN) 
Phòng 418 CT7A, KĐT Văn Quán, 

phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-00916 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 1.15.15; A25.7.7; 25.7.25; 26.4.9 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH SUPER DRY (Việt 
Nam)  (VN) 
A3, khu biệt thự Sông Ông Lớn, đường 

Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Chất hút ẩm. 
 

 
(210) 4-2017-00917 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 4.5.1; 26.1.1; A5.3.15 

(591) Xanh, đen, hồng, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đào tạo dạy nghề Thanh 
Xuân  (VN) 
157 Lê Văn Lương, phường Tân Kiểng, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2017-00918 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.1.1; 5.7.3; A1.1.10; A1.1.5; 14.5.21; 

14.5.23 
(591) Đỏ, vàng, xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 

Việt Bưu CIA  (VN) 
Số 4/6B khu phố Bình Đức 2, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 

COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ (nhà cửa, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở cơ quan, tổ chức 

kinh tế hợp pháp); dịch vụ bảo vệ người và tài sản; dịch vụ cung cấp vệ sỹ; dịch vụ điều 
tra thông tin cá nhân; dịch vụ tư vấn an ninh. 

 

 
(210) 4-2017-00919 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.15.15; A26.3.6; 24.1.1; 26.3.1 
(591) Đỏ, xanh đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH Ngô Thịnh Phát  

(VN) 
Số 4/6B khu phố Bình Đức 2, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 
COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng công nghiệp; xây dựng công trình giao thông; 

san lấp mặt bằng; thi công công trình cơ giới; lắp đặt trang thiết bị và sản phẩm công trình 
xây dựng; cho thuê máy móc thiết bị ngành xây dựng. 

 

 
(210) 4-2017-00920 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.3.1; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đen 
(731) Nguyễn Thị Trang  (VN) 

Thôn Tạ Ngoại 2, xã An Hòa, huyện 
Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố (dùng điện); máy xay ép đa năng (dùng điện); máy hút bụi 

(dùng điện); máy xịt rửa áp lực cao; máy phun xịt dùng cho gia đình; máy hút chân không 
dùng cho gia đình và kinh doanh. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
1383 

Nhóm 10: Ghế massage toàn thân dùng điện (dùng cho mục đích y tế); máy cứu ngải 
(dùng cho mục đích y tế); máy massage cầm tay (dùng cho mục đích y tế); máy massage 
giảm béo toàn thân (dùng cho mục đích y tế); đệm massage toàn thân (dùng cho mục đích 
y tế); gối massage dùng điện (dùng cho mục đích y tế); giường massage (dùng cho mục 
đích y tế); máy đo huyết áp (dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 12: Xe cộ, các loại phương tiện giao thông trên bộ (cụ thể: xe đạp địa hình thể 
thao; xe máy; xe xích lô; xe đạp; xe cơ giới; và phụ tùng dùng cho xe cộ. 

 

 
(210) 4-2017-00921 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) JANSSEN SCIENCES IRELAND UC  

(IE) 
Eastgate Village, Eastgate, Little Island 
Co. Cork, Ireland 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2017-00923 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Dũng  (VN) 
Số nhà 90B, đường Trần Khánh Dư, 
phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 09: Máy thu thanh và thu hình; vỏ hộp loa; đầu đĩa DVD; loa; micrô; âm ly. 
 

Nhóm 35: Mua bán loa; mua bán âm ly; xuất nhập khẩu loa; xuất nhập khẩu âm ly; mua 
bán đầu đĩa DVD; xuất nhập khẩu đầu đĩa DVD. 

 

 
(210) 4-2017-00924 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.9.4; 4.5.21; 4.3.3; 3.7.17 
(731) SMILEPHAN COMPANY LIMITED  

(TH) 
432 Soi Phrayamonthat 35-9, Sub-
District of Bangbon, District of Bangbon, 
Bangkok 10150, Thailand 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 32: Bia; nước ép trái cây; đồ uống không có cồn; nước khoáng (đồ uống); nước 
uống tinh khiết; nước ép táo không cồn; đồ uống lên men không cồn; nước uống tăng lực 
(không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2017-00925 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A18.5.7; A18.5.3 
(591) Xanh rêu, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư và đào tạo CFE  (VN) 
C9/7B23 Phạm Hùng, ấp 4A, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 
quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2017-00927 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.9.1 
(591) Xanh dương đậm, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch sự 
kiện và vận tải HOTTRAVEL  
(VN) 
208/14 đường số 5, khu phố 3, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; vận tải bằng ôtô; cho thuê xe chở khách; người đi cùng 
(hướng dẫn) khách du lịch; vận chuyển hành khách; cuộc tham quan du lịch. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ phiên dịch [ngôn ngữ dấu hiệu]; tổ chức triển lãm giáo dục hoặc văn 
hóa; sắp xếp và tổ chức cuộc hội thảo; dịch vụ dịch thuật. 

 

 
(210) 4-2017-00928 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 3.7.17 
(591) Xanh lam, xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Hoàng Thị Thu Thuỳ   (VN) 

Số 34 ngõ 191 đường Giáp Bát, tổ 20A, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo.  
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(210) 4-2017-00929 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH XFISHTOUR  (VN) 
Phòng 207, số 117 Cống Quỳnh, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch. 
 

 
(210) 4-2017-00931 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-00932 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật; thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; 

thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc.   
 

 
(210) 4-2017-00935 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tân Huỳnh 
Châu  (VN) 
31B ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 07: Máy móc và thiết bị của máy móc thuộc nhóm này như: vòng bi, bạc đạn, mô 
tơ, máy bơm, máy khoan, van xả thuộc nhóm này.  

 

 
(210) 4-2017-00936 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Tân Huỳnh 
Châu  (VN) 
31B ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc và thiết bị của máy móc thuộc nhóm này như: vòng bi, bạc đạn, mô 

tơ, máy bơm, máy khoan, van xả thuộc nhóm này.  
 

 
(210) 4-2017-00937 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Tân Huỳnh 
Châu  (VN) 
31B ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc và thiết bị của máy móc thuộc nhóm này như: vòng bi, bạc đạn, mô 

tơ, máy bơm, máy khoan, van xả thuộc nhóm này.   
 

 
(210) 4-2017-00938 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.1.4; 3.1.16; 26.5.1; 26.4.2 
(591) Vàng, trắng, đen, đỏ, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu Hoa Xuân  
(VN) 
326 đường Tên Lửa, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy khoan; máy mài; máy cắt; máy bào; máy phay; máy đục; rô to (dùng cho 

động cơ điện) thuộc nhóm này. 
 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; búa răng; búa chèn; dụng cụ đánh dấu gia 
súc; cây lao móc; dụng cụ giũa móng, dùng điện; cờ lê [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ vặn 
ốc, vít [ công cụ cầm tay]; cái kìm; khoan tay [dụng cụ cầm tay]; đục [dụng cụ cầm tay]; 
búa [dụng cụ cầm tay]; tua vít; giũa [dụng cụ cầm tay]; dao [dụng cụ cầm tay]; mũi khoan 
[dụng cụ cầm tay]; công cụ cắt [dụng cụ cầm tay]; lưỡi cưa [bộ phận của dụng cụ cầm 
tay]; đĩa mài bằng đá nhám; dụng cụ nông nghiệp [thao tác thủ công]; dụng cụ tán đinh 
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[công cụ cầm tay]; dụng cụ tháo vòng bi có ba vấu [dùng cụ cầm tay]; dụng cụ khắc, 
chạm trỗ [công cụ cầm tay]; kéo cắt; kéo [dụng cụ cầm tay]; lưỡi cắt [dụng cụ cầm tay]; 
kiếm lưỡi cong; kẹp gắp đường miếng. 

 

 
(210) 4-2017-00939 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.2.1; A11.3.7; 1.3.1; 5.5.16; A5.5.20; 

26.1.1 
(591) Nâu đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Linh Phương  (VN) 
Số 34 đường 49 khu phố 7, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2017-00940 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A11.3.4; 26.1.1 
(591) Nâu, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Linh Phương  (VN) 
Số 34 đường 49 khu phố 7, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2017-00941 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.23; 1.5.1; 26.15.15 
(591) Đỏ, xanh da trời, xám, trắng, đen 
(731) Phó Hải Đăng  (VN) 

622/6/1 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo nghề.  
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(210) 4-2017-00942 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược liệu 
Lục Lạc Vàng  (VN) 
Lô E2-74 Phạm Hùng, khu phố 4, 
phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; cao dán hạ sốt; thuốc đông y; dược liệu.  

 

(210) 4-2017-00945 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.4.24; 25.1.25; 1.15.23 
(591) Vàng nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 
ORISKIN  (VN) 
66/23 Trần Văn Quang, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2017-00947 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.12; A5.3.13 
(591) Xanh lam, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đại lý thuế 
Vũng Tàu  (VN) 
Lầu 4, tòa nhà Giao Châu, 102A Lê 
Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; lập bản khai thuế; lập các báo cáo thống kê kế toán; kiểm toán 

doanh nghiệp.  
 

 
(210) 4-2017-00948 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A3.7.24; A5.5.20 
(591) Hồng 

(540) 

  

(731) Bùi Thị Mai Vy  (VN) 
52 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ lót.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, đồ lót.  
 

 
(210) 4-2017-00950 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Phi  (VN) 
121/2 KP2, phường Tân Thuận Tây, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; ca cao.  
 

Nhóm 35: Mua bán chè (trà), cà phê, ca cao.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2017-00951 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.7.3; 26.2.3; 26.2.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thế Giới 
Thiên Nhiên  (VN) 
Đường số 08, khu công nghiệp Hòa Cầm, 
phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, 
thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 

 

 
(210) 4-2017-00952 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2; 26.4.7; A26.11.9; A26.4.18; 

26.13.25 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Thiện  (VN) 
Số 77C, tổ 5, phường Him Lam, thành 
phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa ra vào bằng kim loại; cửa xếp bằng kim loại; cửa cuốn bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2017-00954 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Xanh dương đậm, đỏ 

(540) 

 

(731) Trần Thanh Sang  (VN) 
603 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 1, phường 
Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán giải khát.  
 

 
(210) 4-2017-00955 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.11; 24.15.2; A24.15.11 
(591) Đen, xanh da cam 
(731) Tổng công ty truyền thông 

đa phương tiện VTC   (VN) 
Số 67B, phố Hàm Long phường Hàng 
Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh.  
 

Nhóm 35: Hoạt động quảng cáo và xuất nhập khẩu, mua bán thiết bị kỹ thuật: đầu thu kỹ 
thuật số set-top-box gồm: DVB-SS2, DVB-TT2, DVB-C, hybrid box, IPTV. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình mặt đất, truyền hình cáp, truyền hình qua vệ tinh, truyền 
hình internet, liên lạc điện thoại trên nền internet; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn 
thông. 

 
Nhóm 41: Dàn dựng: lên kịch bản, dàn dựng đồ họa và hậu kỳ cho: clip, trailer TVC 
truyền hình và audio phát thanh thời lượng dưới 5 phút; sản xuất chương trình phát thanh 
và truyền hình; dịch vụ xuất sách báo; điện tử trực tuyến; dịch vụ giải trí truyền hình; sản 
xuất chương trình biểu diễn; dịch vụ cung cấp các trò chơi trực tuyến.  

 

 
(210) 4-2017-00956 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Hoàng Phi  (VN) 
121/2 KP2, phường Tân Thuận Tây, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2017-00957 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.7.1; A26.11.8 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
MTV Cà Phê DIAMOND   (VN) 
170 Nguyễn Trãi, phường 1, Đông Hà, 
tỉnh Quảng Trị 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2017-00958 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 2.1.2; A2.1.16; 2.1.30; 23.1.5 

(731) CHATWAL HOTELS & RESORTS 

LLC (a Limited Liability Company of 

the State of New York)  (US) 

200 West 55th Street, New York, New 

York 10019, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống, dịch vụ quầy rượu và quán cốc-tai.  
 

 
(210) 4-2017-00959 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 1.15.15 

(731) Công ty cổ phần AKSGROUPS  
(VN) 
Số 70 Nguyễn Trường Té, phường 12, 

quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm; xà phòng; dầu gội đầu; nước sơn móng.  
 

 
(210) 4-2017-00960 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 2.9.4 

(731) Công ty cổ phần AKSGROUPS  
(VN) 
Số 70 Nguyễn Trường Té, phường 12, 

quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm; xà phòng; dầu gội đầu; nước sơn móng.  
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(210) 4-2017-00961 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 2.9.1; 25.1.25 
(591) Vàng đồng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kim Thành Nam  
(VN) 
Số nhà 1809 đường Hùng Vương, 
phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê xe.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ karaoke; nhiếp ảnh; cho thuê thiết bị âm thanh cho 
thuê thiết bị ánh sáng; cho thuê đồ trang trí sân khấu. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp.  

 

 
(210) 4-2017-00963 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) DONGGUAN HELE ELECTRONICS 

CO., LTD  (CN) 
Dalingya Industrial Zone, Daojiao Town, 
Dongguan City, Guangdong, China 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị xử lý dữ liệu; thiết bị ngoại vi máy vi tính; loa phóng 

thanh; dụng cụ hàng hải; micrô (ống nói); loa; tai nghe; điện thoại di động; thiết bị sạc 
pin.  

 

 
(210) 4-2017-00967 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(300) 20891169 05.08.2016 CN 

  
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  

(CN) 
Administration Building Huawei 
Technologies Co., Ltd. Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, P. R. 
China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính thông minh; đồng hồ thông minh; màng dán bảo vệ chuyên dụng cho màn 

hình máy vi tính; thiết bị theo dõi hoạt động; có thể đeo được; vỏ bọc bảo vệ chuyên dụng 

cho điện thoại thông minh; hộp bảo vệ chuyên dụng cho điện thoại thông minh; màng dán 
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bảo vệ chuyên dụng cho màn hình điện thoại di động; gậy hỗ trợ việc tự chụp ảnh, loại 

cầm tay; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; bộ phát đáp tự động; vỏ hộp loa; máy thu thanh và 

thu hình; màn hình vi-đê-ô; thiết bị truyền thông mạng; vỏ bọc chuyên dụng cho máy vi 

tính xách tay; điện thoại thông minh; điện thoại đi động; pin/ắc quy điện; bộ nguồn loại di 

động (pin có thể nạp lại được); máy vi tính bảng; túi được thiết kế chuyên dụng cho máy 

tính xách tay; tai nghe loại choàng qua đầu; tai nghe loại nhét trong tai; thiết bị thu hình; 

thiết bị truyền âm thanh; máy quay vi-đê-ô xách tay kèm theo bộ ghi hình; khung ảnh kỹ 

thuật số; dây treo chuyên dụng cho điện thoại đi động; bàn phím máy vi tính; chuột [thiết 

bị ngoại vi của máy vi tính]; bộ điều biến (mođem); vỏ bọc bảo vệ chuyên dụng cho điện 

thoại; thiết bị nghe nhạc cầm tay; vòng đeo tay từ tính đã được mã hóa dùng để nhận 

dạng; thiết bị đếm bước chân; thiết bị kiểm tra/giám sát, dùng điện; vòng đeo tay kết nối 

[thiết bị đo lường]; chương trình máy vi tính, được ghi sẵn; chương trình điều hành máy vi 

tính, được ghi sẵn; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; ứng dụng 

phần mềm máy vi tính có thể tải xuống được.  
 

 
(210) 4-2017-00968 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(300) 20891152 05.08.2016 CN 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  

(CN) 

Administration Building Huawei 

Technologies Co., Ltd. Bantian, 

Longgang District, Shenzhen, P. R. 

China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính thông minh; đồng hồ thông minh; màng dán bảo vệ chuyên dụng cho màn 

hình máy vi tính; thiết bị theo dõi hoạt động; có thể đeo được; vỏ bọc bảo vệ chuyên dụng 

cho điện thoại thông minh; hộp bảo vệ chuyên dụng cho điện thoại thông minh; màng dán 

bảo vệ chuyên dụng cho màn hình điện thoại di động; gậy hỗ trợ việc tự chụp ảnh, loại 

cầm tay; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; bộ phát đáp tự động; vỏ hộp loa; máy thu thanh và 

thu hình; màn hình vi-đê-ô; thiết bị truyền thông mạng; vỏ bọc chuyên dụng cho máy vi 

tính xách tay; điện thoại thông minh; điện thoại di động; pin/ắc quy điện; bộ nguồn loại đi 

động (pin có thể nạp lại được); máy vi tính bảng; túi được thiết kế chuyên dụng cho máy 

tính xách tay; tai nghe loại choàng qua đầu; tai nghe loại nhét trong tai; thiết bị thu hình; 

thiết bị truyền âm thanh; máy quay vi-đê-ô xách tay kèm theo bộ ghi hình; khung ảnh kỹ 

thuật số; dây treo chuyên dụng cho điện thoại di động; bàn phím máy vi tính; chuột [thiết 

bị ngoại vi của máy vi tính]; bộ điều biến (mođem); vỏ bọc bảo vệ chuyên dụng cho điện 

thoại; thiết bị nghe nhạc cầm tay; vòng đeo tay từ tính đã được mã hóa dùng để nhận 

dạng; thiết bị đếm bước chân; thiết bị kiểm tra/giám sát, dùng điện; vòng đeo tay kết nối 

[thiết bị đo lường]; chương trình máy vi tính, được ghi sẵn; chương trình điều hành máy vi 

tính, được ghi sẵn; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; ứng dụng 

phần mềm máy vi tính có thể tải xuống được.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
1394 

(210) 4-2017-00969 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) VERY MOM CO., LTD.  (KR) 

(Chungmuro 1-ga, Myeongdong Skylight 
Bldg.) 12F., 15, Myeongdong 8na-gil, 
Jung-gu, Seoul, the Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; kem mỹ phẩm; nước thơm dưỡng thể; sữa 

dưỡng thể; tinh dầu hồi; dầu dưỡng thể; kem dưỡng thể; chế phẩm tắm tạo bọt dùng cho 
tắm bồn; dầu dưỡng thể dùng cho trẻ em; chế phẩm tắm dạng gel; chế phẩm tắm dạng 
kem; chế phẩm tắm tạo bọt; chế phẩm chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm dùng chăm sóc 
da; chế phẩm xả dưỡng tóc dùng cho trẻ em; sữa rửa mặt kèm nước thơm mỹ phẩm, chế 
phẩm mỹ phẩm dùng cho mặt và cơ thể; mặt nạ đóng gói sẵn dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm gội dùng cho trẻ em; chế phẩm rửa mặt.  

 

 
(210) 4-2017-00970 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) 1. DELUXE BRASSWARE CO., LTD.  

(TW) 
No. 375, Sec. 3, Jhangcao Rd., Hemei 
Township, Changhua County 508, 
Taiwan  

2. Nguyễn Toàn Tiến   (VN) 
Số 364, phố Quang Trung, phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 11: Miệng vòi chống tóe nước; buồng làm sạch [hệ thống vệ sinh]; vòi/van lấy 

nước; vòi hoa sen; vòi nước [chốt/khóa vòi]; vòi/khóa [van, đầu vặn] [chốt/khóa vòi] dùng 
cho ống; vòng đệm/gioăng dùng cho vòi nước; thiết bị đun nóng nước; thiết bị lọc nước; 
hệ thống tinh lọc nước. 

 

 
(210) 4-2017-00971 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) 1. DELUXE BRASSWARE CO., LTD.  

(TW) 
No. 375, Sec. 3, Jhangcao Rd., Hemei 
Township, Changhua County 508, 
Taiwan 

2. Nguyễn Toàn Tiến  (VN) 
Số 364, phố Quang Trung, phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; bán đấu giá; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư 
vấn tiêu dùng]; đại lý xuất nhập khẩu; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua 
và người bán hàng hóa và dịch vụ; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tiếp thị; giới 
thiệu sản phẩm trên phương tiện truyền thông nhằm mục đích bán lẻ; xuất bản tài liệu 
quảng cáo; dịch vụ thiết kế nhằm mục đích quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2017-00973 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 26.7.5; 26.4.9; 20.5.5 
(731) Công ty TNHH WILL BE 

SOLUTION VINA   (VN) 
Tầng 8, phòng số 8, tòa nhà văn phòng 
Charm Vit Tower, 117 Trần Duy Hưng, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 

 
(210) 4-2017-00974 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.9.1 
(591) Vàng, đỏ, nâu 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Hoàng Gia Phát  (VN) 
25 đường 45, phường 6, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu: bánh kẹo các loại.  
 

 
(210) 4-2017-00975 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.8; 3.4.13 
(591) Xanh, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Lương 

Sơn Bò Tùng Xẻo  (VN) 
31 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán ăn; dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2017-00976 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Nguyễn Thanh Nhàn  (VN) 
199 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-00978 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) SHANGHAI WEINA COSMETICS CO., 

LTD.   (CN) 

A Area, No. 10 Building, No. 1151 

Xingxian Rd., Jiading Industrial Zone, 

Shanghai, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; son môi; mặt nạ làm đẹp; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; 

nước xức tóc. 
 

 
(210) 4-2017-00979 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; A5.3.15 

(591) Xanh, vàng, trắng, nâu 

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
Phúc Thịnh  (VN) 
2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa 

Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; giới thiệu thông tin về sản phẩm; đại lý xuất nhập khẩu; 

dịch vụ mua bán nông sản, cụ thể là: rau củ đã được chế biến và bảo quản, trái cây đã chế 

biến, trái cây được bảo quản, quả mọng được bảo quản, nước rau ép dùng để nấu nướng, 

trái cây trộn, ô mai, mứt, quả ướt, rau củ và trái cây tươi, hoa tươi, nấm, hạt tiêu, mật ong, 

hạt giống thực vật, cây khô để trang trí, gạo, dầu thực vật có thể ăn được. 
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(210) 4-2017-00981 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.1.1; 24.9.1; 25.1.6; 3.1.1; A3.1.22 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sức khỏe và Thể 
dục United  (VN) 
15-17 đường 715 Tạ Quang Bửu, phường 
4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức.  
 

Nhóm 16: Bút (đồ văn phòng phẩm). 
 

Nhóm 18: Cặp da; túi xách tay. 
 

 
(210) 4-2017-00982 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) PT DEXA MEDICA  (ID) 

Jl. Jend. Bambang Utoyo No. 138, 
Palembang, Indonesia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dạng liều. 

 

 
(210) 4-2017-00983 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Hoa  (VN) 
55B đường số 18B, khu phố 1, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Mứt gừng; lát trái cây sấy; trái cây lát mỏng; trái cây đóng hộp. 
 

Nhóm 35: Mua bán: trái cây sấy các loại (cụ thể: dứa (thơm) sấy, xoài sấy, mít sấy), bánh, 
kẹo, mứt. 

 

 
(210) 4-2017-00986 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 5.7.1; A11.3.4; 26.1.1; 

26.1.5 
(591) Nâu, nâu đỏ, đen, trắng, cam, vàng 

(540) 

  

(731) Đào Xuân Lợi  (VN) 
Thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2017-00987 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Ngọc Sang  (VN) 
Số 19 đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Hải 
Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè), cà phê. 

 

 
(210) 4-2017-00988 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Ngọc Sang   (VN) 
Số 19 đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Hải 
Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè), cà phê. 

 

 
(210) 4-2017-00989 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Ngọc Sang   (VN) 
Số 19 đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Hải 
Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu dừa tinh khiết. 

 

 
(210) 4-2017-00990 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Ngọc Sang   (VN) 
Số 19 đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Hải 
Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2017-00991 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Ngọc Sang   (VN) 
Số 19 đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Hải 
Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định  

 
(511)   Nhóm 07: Máy rang cà phê. 
 

Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2017-00992 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Ngọc Sang   (VN) 
Số 19 đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Hải 
Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định  

 
(511)   Nhóm 07: Máy rang cà phê.  

 

 
(210) 4-2017-00993 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.17; 6.1.2; 26.1.1; 

25.5.2 
(591) Nâu, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Cao Thị Mỹ Lệ  (VN) 
57 Đinh Liệt, tổ 22C, khu vực 5, phường 
Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào. 

 

(210) 4-2017-00994 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 15.7.1; 5.7.3; 5.13.4; 25.1.6 
(591) Vàng, đỏ, xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ máy nông nghiệp Nam 
Phát  (VN) 
Số B16/27 ấp 2, xã Bình Chánh, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch (mua bán): máy nông nghiệp, đinamô 
[phát điện], động cơ xăng, động cơ diesel, máy phát điện, máy bơm nước, nhớt bôi trơn 
động cơ [máy nông nghiệp], thiết bị khởi động bằng cơ, hộp số thủy, máy xén cỏ.  

 

 
(210) 4-2017-00996 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 2.9.14; 2.9.20 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Hữu Ninh  (VN) 
Tổ 3, ấp La Hoa, xã Xuân Đông, huyện 
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống lô hội không chứa cồn.  

 

 
(210) 4-2017-00997 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15; 26.5.1; 

26.7.25 
(591) Xanh dương, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Trường Đại học Bách Khoa - 
Đại học Quốc gia thành phố 
Hồ Chí Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo cử nhân cao đẳng, cử nhân đại học, thạc sỹ, tiến sĩ chuyên ngành về 

khoa học công nghệ; thông tin về giáo dục; xuất bản sách và tạp chí chuyên ngành khoa 
học công nghệ. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ tư vấn về khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu, thiết kế liên 
quan đến khoa học và công nghệ; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết 
kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; thông tin về khoa học công nghệ. 

 
 

(210) 4-2017-00998 (220) 16.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Trường Đại học Bách Khoa - 
Đại học Quốc gia thành phố 
Hồ Chí Minh   (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 41: Đào tạo cử nhân cao đẳng, cử nhân đại học, thạc sỹ, tiến sĩ chuyên ngành về 
khoa học công nghệ; thông tin về giáo dục; xuất bản sách và tạp chí chuyên ngành khoa 
học công nghệ.  

 
Nhóm 42: Các dịch vụ tư vấn về khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu, thiết kế liên 
quan đến khoa học và công nghệ; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết 
kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; thông tin về khoa học công nghệ. 

 

 
(210) 4-2017-01000 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.23; 5.7.1; 26.1.2; 24.17.21 
(591) Xanh lá cây, trắng, da cam 
(731) Công ty TNHH cây dược liệu 

La Hiên  (VN) 
Xóm Làng Lai, xã La Hiên, huyện Võ 
Nhai, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, thuốc từ dược liệu, cây 

dược liệu và các bộ phận của chúng, cây giống, cây gia vị. 
 

 
(210) 4-2017-01001 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 
(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây đậm, vàng kem, 

cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn và dịch 
vụ giáo dục quốc tế Sài Gòn  
(VN) 
44 Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục mầm non. 

 

(210) 4-2017-01002 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 17.3.1; A17.3.2; 17.1.1; A17.1.2 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn và dịch 
vụ tổng hợp 24H  (VN) 
Số 58, ngách 1, ngõ 129, đường Nguyễn 
Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
1402 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán, tư vấn kinh doanh, tư vấn về hoạt động doanh nghiệp. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo kế toán. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, dịch vụ lĩnh vực sở hữu trí tuệ, bản quyền, trọng tài, tranh 
chấp. 

 

 
(210) 4-2017-01004 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hương  (VN) 
127 Lê Văn Việt, khu phố 3, phường 
Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2017-01005 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.9.1; 24.15.21; A24.15.7 
(591) Xanh lá cây đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại may Hoàng  (VN) 
Số 62 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

Nhóm 40: Sản xuất, gia công quần áo theo yêu cầu từ người khác (trừ tẩy nhuộm, hồ, in, 
gia công hàng đã qua sử dụng). 

 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang. 
 

 
(210) 4-2017-01006 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư hạ 
tầng và thiết bị TSC Việt Nam  
(VN) 
Số 32 Quang Trung, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh. 
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(210) 4-2017-01020 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh lá cây đậm, 

xanh lá mạ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
chế biến nông sản Tenet Food  
(VN) 
Số 41 Lý Tự Trọng, thị trấn Liên Nghĩa, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi; củ tươi; quả tươi; hoa tươi. 

 

 
(210) 4-2017-01021 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

 

(731) Phạm S  (VN) 
04 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 31: Cây giống. 

 

 
(210) 4-2017-01022 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

 

(731) Phạm S  (VN) 
04 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn chuyển giao khoa học công nghệ. 

 

 
(210) 4-2017-01023 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

 

(731) Phạm S  (VN) 
04 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn chuyển giao khoa học công nghệ. 

 

 
(210) 4-2017-01024 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Phạm S  (VN) 
04 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
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(511)   Nhóm 31: Cây giống. 
 

 
(210) 4-2017-01025 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Phạm S   (VN) 
04 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 31: Cây giống.  

 

 
(210) 4-2017-01026 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Phạm S   (VN) 
04 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn chuyển giao khoa học công nghệ.  

 

 
(210) 4-2017-01027 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 1.15.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Lightheart   (VN) 
Xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng 
Yên 

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn dùng cho các loại xe và bóng đèn chiếu sáng.  

 

 
(210) 4-2017-01029 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty TNHH dệt Lý Minh  

(VN) 
Lô B410, B411, B412 khu công nghiệp 
Vinatex - Tân Tạo, huyện Nhơn Trạch, 
tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải tráng keo; vải không dệt tráng keo.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
1405 

Nhóm 26: Khóa kéo; móc áo (một bộ phận gắn liền với áo); móc quần (một bộ phận gắn 
liền với quần); cúc (nút) áo bằng nhựa; dây chun (thun) quần áo. 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: vải tráng keo, vải không dệt tráng keo, khóa kéo, 
móc áo (một bộ phận gắn liền với áo), móc quần (một bộ phận gắn liền với quần), cúc 
(nút) áo bằng nhựa, dây chun (thun) quần áo. 

 

 
(210) 4-2017-01034 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.3.1; 24.15.21; 26.3.23; A24.15.11 
(591) Xanh dương đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần nhựa Đồng 

Nai  (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 
9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 17: Vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu đệm lót 
bằng cao su hoặc chất dẻo; bao bì không thấm nước; đầu nối không bằng kim loại dùng 
cho ống; khớp nối ống, không bằng kim loại. 

 

Nhóm 19: ống thoát nước, không bằng kim loại; ống máng, không bằng kim loại; ống 
dẫn chịu áp không bằng kim loại; ống dẫn cứng không bằng kim loại [xây dựng]; ống dẫn 
nước không bằng kim loại [ống cứng]. 

 

 
(210) 4-2017-01041 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A18.1.9; 18.1.23; 26.1.2 
(591) Đen, xanh lá cây, xanh lá mạ, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ E-Ink 
Việt Nam  (VN) 
Số nhà 30, ngách 86 ngõ 95 đường Vũ 
Xuân Thiều, tổ 20, phường Sài Đồng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất.  
 
 

(210) 4-2017-01042 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 16.3.13; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Belroot Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 4, tòa nhà 110 phố Nguyễn Ngọc 
Nại, phường Khương Mai, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu; mua bán sản phẩm kính mắt. 
 

 
(210) 4-2017-01043 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.13.1; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.4 
(591) Đỏ, xanh dương, đen 
(731) Công ty cổ phần Konned  (VN) 

Tầng 1 tòa nhà Packsimex 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ cổng thông tin điện tử.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm; dịch vụ sản xuất chương trình máy tính; dịch vụ 
thiết kế website; dịch vụ cho thuê phần mềm.  

 

 
(210) 4-2017-01045 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.4; A5.3.13; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Gphar  (VN) 
B18+19, khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2017-01046 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2; 26.4.4; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Gphar   (VN) 
B18+19, khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, bia, rượn, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 

giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-01047 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 
thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2017-01048 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
Quảng Bình   (VN) 
Đường Hữu Nghị, phường Bắc Lý, thành 

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2017-01049 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Kềm Nghĩa  

(VN) 
700/15 Lạc Long Quân, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Kìm (kềm); dao; kéo; kìm (kềm) cắt móng tay; kìm (kềm) cắt da; dũa móng.  

 

 
(210) 4-2017-01051 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.15.21; A24.15.11; 26.3.23; 26.3.1 
(591) Xanh dương đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần nhựa Đông 

Nai   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 
9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 10: Bao bì (chai lọ) dùng cho mục đích y tế, dược; chai có ống nhỏ giọt cho mục 

đích y tế; chai sữa cho trẻ em bú. 
 

Nhóm 21: Các sản phẩm nhựa gia dụng: cốc nhựa, muỗng nhựa (đồ dùng nhà bếp), rổ 
nhựa, giỏ nhựa. 

 
Nhóm 39: Cung cấp nước; dẫn nước; cung cấp nước bằng đường ống. 

 
Nhóm 40: Xử lý nước.  

 

 
(210) 4-2017-01052 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.15.1; A24.15.11; 26.3.23; 26.3.1 
(591) Xanh dương đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần nhựa Đồng 

Nai   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 
9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 16: Túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất 
dẻo, dùng để bao gói; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; màng mỏng dính bằng 
chất dẻo, có thể kéo giãn dùng cho các khay hàng. 

 

Nhóm 35: Kinh doanh mua bán: nguyên liệu nhựa, các loại vật tư phục vụ ngành nhựa, 
thiết bị ngành nhựa, khuôn mẫu phục vụ cho ngành nhựa, nhựa nhân tạo, dạng thô chưa 
xử lý; quản lý quá trình đặt hàng; đánh giá kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; nghiên 
cứu kinh doanh.  

 

(210) 4-2017-01060 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.5; 26.1.4; 26.1.5 
(591) Xanh da trời, cam, trắng, xanh lá cây, đỏ
(731) Công ty TNHH Chung Đức   (VN)

Cụm Công nghiệp Bó Bun, thị trấn nông 
trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh 
Sơn La  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán khí hóa lỏng.  
 

 
(210) 4-2017-01062 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A5.3.15; A1.1.9 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, nâu 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa. 
 

 
(210) 4-2017-01064 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 2.9.1 
(591) Xanh nước biển, trắng 

(540) 

 

(731) Nguyễn Ngọc Hảo   (VN) 
33 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Hòa, 
thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, nghiên cứu thị trường, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương 
mại.  

 

Nhóm 42: Thiết kế: logo, website và đồ họa. 
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(210) 4-2017-01080 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) CHO, MAN GI  (KR) 

6-25, Sangam-ro 63-gil, Gangdong-gu, 
Seoul, 05271, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; kem nền; hương liệu [tinh dầu]; móng (tay, 
chân) giả; xà phòng; dầu gội đầu; kem mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch. 

 

 
(210) 4-2017-01081 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) CHO, MAN GI   (KR) 

6-25, Sangam-ro 63-gil, Gangdong-gu, 
Seoul, 05271, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi; túi xách tay; ba lô; túi dùng cho thể thao; túi du lịch; ví đựng đồ trang 
điểm rỗng; túi cho người cắm trại; ví tiền; ô; gậy ba toong. 

 

 
(210) 4-2017-01082 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A18.1.9 
(731) CHO, MAN GI   (KR) 

6-25, Sangam-ro 63-gil, Gangdong-gu, 
Seoul, 05271, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; kem nền; hương liệu [tinh dầu]; móng (tay, 
chân) giả; xà phòng, dầu gội đầu; kem mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch.  

 

 
(210) 4-2017-01083 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A18.1.9 
(731) CHO, MAN GI  (KR) 

6-25, Sangam-ro 63-gil, Gangdong-gu, 
Seoul, 05271, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi; túi xách tay; ba lô; túi dùng cho thể thao; túi du lịch; ví đựng đồ trang 
điểm rỗng; túi cho người cắm trại; ví tiền; ô; gậy ba toong. 
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(210) 4-2017-01084 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 2.7.1; 2.7.23; 6.1.2; A11.3.2; A19.7.16 

(591) Đen, nâu nhạt, ghi nhạt, xanh da trời, 

trắng 

(731) Hợp tác xã Nậm Pung  (VN) 
Thôn Nậm Pung, xã Nậm Pung, huyện 

Bát Xát, tỉnh Lào Cai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu thóc. 
 

 
(210) 4-2017-01085 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(731) Nguyễn Đình Minh Trí  (VN) 
167 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, dịch vụ giới thiệu sản phẩm các 

sản phẩm làm móng, cụ thể là: móng (tay, chân) giả, nước sơn móng, chế phẩm để chăm 

sóc móng, bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay.  
 

 
(210) 4-2017-01086 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.3.23 

(731) SHENZHEN ZHIKE 

COMMUNICATION CO., LTD.   (CN) 

8/F, Building B, Taojindi E-commerce 

Incubator Base, Longsheng Community, 

Longhua District, Shenzhen, P.R. China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại thông minh; điện thoại không dây; điện thoại; 

đồng hồ thông minh; máy tính bảng; thiết bị định vị toàn cầu; rađiô; phần cứng máy tính; 

thiết bị ngoại vi máy vi tính.  
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(210) 4-2017-01088 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 

5.3.16; 26.1.1 

(591) vàng, xanh rêu, nâu 

(731) Phạm Ngọc Tú  (VN) 
Số 70, phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi 

Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Tinh bột đậu xanh (tinh bột cho thực phẩm); bánh kẹo; bánh kẹo làm từ tinh 

bột; bánh kẹo làm từ tinh bột đậu xanh. 
 

 
(210) 4-2017-01089 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.3.23; 26.2.7 

(591) Xanh ngọc, xanh dương 

(731) ADVANCED INTERNATIONAL 

MULTITECH CO., LTD.   (TW) 

No. 26, Chung-Lin Rd., Hsiao-Kang 

Dist., Kaohsiung City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 28: Gậy chơi gôn; bóng chơi gôn; đầu gậy chơi gôn; túi đựng vật dụng chơi gôn; 

găng tay chơi gôn; vỏ bọc đầu gậy chơi gôn.  
 

 
(210) 4-2017-01100 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.7.25; 26.3.2; 26.4.4; 7.1.24 

(591) Cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tùng Lâm  (VN) 
35C Núi Thành, phường Hòa Thuận 

Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng 

 
(511)   Nhóm 20: Sản phẩm làm bằng gỗ bao gồm: giường, ghế, tủ, bàn, quầy, vách trang trí của 

đồ đạc. 
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(210) 4-2017-01101 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.7.25; 26.3.2; 26.4.4; 7.1.24 

(591) Cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tùng Lâm  (VN) 
35C Núi Thành, phường Hòa Thuận 

Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 20: Sản phẩm làm bằng gỗ bao gồm: giường, ghế, tủ, bàn, quầy, vách trang trí của 

đồ đạc. 
 

 
(210) 4-2017-01102 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.7.25; 26.3.2; 26.4.4; 7.1.24 
(591) Cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tùng Lâm  (VN) 
35C Núi Thành, phường Hòa Thuận 

Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng 

 
(511)   Nhóm 20: Sản phẩm làm bằng gỗ bao gồm: giường, ghế, tủ, bàn, quầy, vách trang trí của 

đồ đạc. 
 

 
(210) 4-2017-01103 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.3.2; 26.4.4; 26.7.25; 7.1.24 

(591) Cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tùng Lâm  (VN) 
35C Núi Thành, phường Hòa Thuận 

Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 20: Sản phẩm làm bằng gỗ bao gồm: giường, ghế, tủ, bàn, quầy, vách trang trí của 

đồ đạc. 
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(210) 4-2017-01104 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty TNHH Nutreco 

International (Việt Nam)  (VN)
Lô số 22A, đường số 1, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi. 
 

 
(210) 4-2017-01105 (220) 17.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.1.9; 25.1.25 
(591) Xanh đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Amara Home & 
Living  (VN) 
Số nhà 53, ngõ 383, đường Tam Trinh, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, đồ gỗ mỹ thuật, khung tranh ảnh, giường cũi của 
trẻ em. 

 

Nhóm 23: Các sợi dùng để dệt như là: sợi; sợi và chỉ bằng bông. 
 

Nhóm 24: Chăn, vỏ đệm, vỏ gối, khăn trải bàn [không bằng giấy], vải sử dụng trong 
ngành dệt. 

 
Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, cà phê nhân tạo. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn, đồ uống ép từ quả không chứa cồn, xi-rô làm đồ uống. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; khách sạn. 

 

 
(210) 4-2017-01108 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.7.8; A3.7.24; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
FLYING PENGUINS  (VN) 
Số 42, ngách 24, ngõ 3 phố Thái Hà, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế công nghiệp; 

dịch vụ thiết kế bao bì; thiết kế quần áo; thiết kế đồ họa nghệ thuật. 
 

 
(210) 4-2017-01109 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.4.2 

(591) Đỏ, xanh lam (xanh nhạt), xanh dương 

(xanh đậm), trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thanh Tâm (Cơ 
sở Thanh Tâm)  (VN) 
Số 05 ấp 2 xã Hưng Nhượng, huyện 

Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước tinh khiết, nước uống đóng chai, đóng bình. 
 

 
(210) 4-2017-01112 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A5.3.15; 25.3.1; 26.4.4; 1.15.23 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ tiếp thị Đồng Thắng  
(VN) 
438 Nơ Trang Long, phường 13, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Cá đóng hộp; đậu được bảo quản, đã qua chế biến; mực được bảo quản, đã qua 

chế biến; rau, củ được bảọ quản, đã qua chế biến; rau, củ đóng hộp; thực phẩm làm từ cá; 

tôm được bảo quản, đã qua chế biến; trái cây đóng hộp; trái cây sấy khô. 

 

Nhóm 31: Cá tươi; mực tươi; nấm tươi; rau, củ tươi; tôm tươi; trái cây tươi. 
 

 
(210) 4-2017-01113 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

 

(731) Huỳnh Văn Phúc   (VN) 
B3.15.05 KCH Hoàng Anh Gold House, 

Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện 

Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2017-01114 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

 

(731) Huỳnh Văn Phúc  (VN) 
B3.15.05 KCH Hoàng Anh Gold House, 
Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện 
Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2017-01115 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.15; 26.3.1; 25.5.25 
(591) Đỏ sẫm, cam đất, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gia Thạnh  (VN) 
16 đường Liên Khu 2-10, khu phố 18, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất chống thấm. 
 

Nhóm 02: Sơn nước, sơn lót chống kiềm dùng trong xây dựng. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2017-01117 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Trịnh Hoàng Phương  (VN) 
Số 1296, ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng, dầu gội đầu; chế phẩm đánh răng (kem đánh răng); nước 

hoa. 
 

Nhóm 05: Thuốc xịt xua đuổi côn trùng; băng vệ sinh; tã giấy (bỉm); bông thấm hút, gạc 
y tế; tã lót trẻ sơ sinh. 

 

 
(210) 4-2017-01120 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.7.16; A1.1.10; 26.1.1; A3.7.24 
(591) Xanh da trời, vàng, đỏ, xanh lá cây, trắng

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dầu khí 
Essence  (VN) 
Số 91 Lương Thế Vinh, phường Trung 
Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn. 
 

 
(210) 4-2017-01121 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.3.23 
(731) Bùi Xuân Tài  (VN) 

Đội 5, thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: ga, bếp ga và các phụ kiện của bếp ga, xăng dầu, bếp từ, bếp điện, lò 

vi sóng, lò nướng, ấm siêu tốc, bàn là, máy hút mùi, máy rửa bát đĩa, máy lọc nước, bình 
nóng lạnh, nồi, xoong, chảo, bát đĩa, dây điện, ổ điện, công tắc điện. 

 

 
(210) 4-2017-01122 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Xe điện Hà 

Tĩnh  (VN) 
Khu công nghiệp Đại Kim, xã Sơn Kim 
1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe đạp; ô tô điện; xe máy điện; xe đạp điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán: xe máy, xe đạp, ô tô điện, xe máy điện, xe đạp điện. 
 

 
(210) 4-2017-01123 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Lê Ngọc Bích  (VN) 
39A Chánh Hưng, phường 9, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 

 
(210) 4-2017-01124 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Lê Ngọc Bích  (VN) 
39A Chánh Hưng, phường 9, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 
 

 
(210) 4-2017-01125 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Đông Dược 5   (VN) 
558 Nguyễn Trãi, quận 5, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước uống đóng chai.  

 

 
(210) 4-2017-01126 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A11.1.18; A11.3.4; 16.3.17 
(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hổ Phách  (VN) 
45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao; đồ uống chế trên cơ sở cà phê, ca cao, sô cô la.  

 

 
(210) 4-2017-01127 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Nâu 

(540) 

 

(731) ENESTI LIMITED COMPANY  (KR) 
55, Chungwondaero, Chungju-si, 
Chungcheongbuk-do(Danwol-dong), 
Korea 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ phân phối, mua bán: mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2017-01128 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.4 
(591) Nâu, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Enesti Limited Company  (VN) 
55, Chungwondaero, Chungju-si, 
Chungcheongbuk-do(Danwol-dong), 
Korea 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ phân phối, mua bán: mỹ phẩm.   
 

 
(210) 4-2017-01129 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Yocare 
Vina   (VN) 
G10/37/7 đường lô 2, ấp 7, xã Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa bột.  
 

 
(210) 4-2017-01132 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.4; A5.3.13 
(591) Trắng, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
quốc tế An Phát  (VN) 
D1A cụm công nghiệp thực phẩm Hapro, 
xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu bánh kẹo.  
 
 

(210) 4-2017-01137 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dịch vụ thương mại Kiên Gia 
Phát  (VN) 
139/12 đường Nguyễn Văn Lượng, 
phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh: vòi nước, sen vòi, bệ xí, bồn tắm, bồn rửa mặt.  

 
 

(210) 4-2017-01138 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.3.6; A26.11.12; 26.11.3; 26.3.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hướng  (VN) 
Số 49 đường số 372, ấp Bàu Tre 2, xã 
Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Giày, dép.  
 

 
(210) 4-2017-01139 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.9.16; A3.9.24; 26.4.1 
(591) Trắng, đen, cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Nguyên Thủy  (VN) 
44/133D, đường Tuệ Tĩnh, phường 13, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn.  

 

 
(210) 4-2017-01140 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 4.5.1; A5.5.20; A5.5.21; 2.3.1 
(591) Nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Phan Minh Hoàng  (VN) 
40 đường số 3, cư xá Lữ Gia, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, phẩu thuật thẩm mỹ.  

 

 
(210) 4-2017-01141 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Xanh dương, trắng, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Bạch Sỹ Minh  (VN) 
P1506 chung cư CT1A1 Tây Nam Linh 
Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ trị liệu. 

 

 
(210) 4-2017-01143 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Hữu Đạt  (VN) 
246 đường Trần Não, phường Bình An, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh quán cơm, quán ăn, quán nhậu; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
thức uống do nhà hàng tự thực hiện.  

 

 
(210) 4-2017-01145 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

 

(731) Phạm Thị Hồng Thi  (VN) 
Hẻm 136/8A đường Nguyễn Thượng 
Hiền, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh ăn uống do nhà hàng thực hiện; kinh doanh quán chè, quán 

ăn.  
 

 
(210) 4-2017-01146 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.8; A26.11.12; A25.7.4 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển quốc tế Idic  (VN) 
67 đường Xuân Hồng, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 

bán lẻ; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2017-01148 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

 

(731) FU WAH MEDICINE CO., LTD.  (HK) 
Unit 13,12/F Block B, Hoi Lune 
Industrial Centre, 55 Hoi Yuen Road, 
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc chữa bệnh (dùng trong y tế), thực phẩm chức năng (dùng 

trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2017-01150 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.3; 6.1.2; 1.15.11 
(591) Đỏ, trắng, xám 

(540) 

  

(731) FU WAH MEDICINE CO.,LTD   (HK) 

unit 13,12/F.Block B, Hoi Lune 
Industrial Centre, 55 Hoi Yuen road, 
Kwun Tong, Kowloon, HongKong  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc chữa bệnh (dùng trong y tế), thực phẩm chức năng (dùng 
trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2017-01151 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ bầm, xám 

(540) 

  

(731) FU WAH MEDICINE CO.,LTD  (HK) 

unit 13,12/F.Block B, Hoi Lune 
Industrial Centre, 55 Hoi Yuen road, 
Kwun Tong, Kowloon, HongKong 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc chữa bệnh (dùng trong y tế), thực phẩm chức năng (dùng 
trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2017-01152 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.13; A5.5.20; 5.3.16; 5.3.20 
(591) Đỏ tươi, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh của hàng đặc 
sản ba miền Nam Phương  (VN) 
234/9 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống, chi tiết: dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do cửa hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2017-01153 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
phát triển EMPIRE  (VN) 
Tổ 53 Tân Trà, đường Trường Sa, 
phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán (kinh doanh) bất động sản; sàn môi giới bất động sản; quản lý bất 

động sản; cho thuê bất động sản; tư vấn đầu tư bất động sản; đầu tư vốn.  
 

 
(210) 4-2017-01154 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
phát triển EMPIRE  (VN) 
Tổ 53 Tân Trà, đường Trường Sa, 
phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
1423 

(511)   Nhóm 36: Mua bán (kinh doanh) bất động sản; sàn môi giới bất động sản; quản lý bất 
động sản; cho thuê bất động sản; tư vấn đầu tư bất động sản; đầu tư vốn.  

 

(210) 4-2017-01159 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) SHARP KABUSHIKI KAISRA (also 

trading as SHARP CORPORATION)  
(JP) 
1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka 590 - 8522, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi chân không chạy bằng điện.  

 

 
(210) 4-2017-01160 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.11.3; 1.15.15; A26.11.12; 1.15.24; 

1.15.23 
(591) Xanh dương đậm, trắng, xám 
(731) VINDA PAPER (CHINA) CO., LTD  

(CN) 
Sibeiyangsha, Xinjiangcun, Sanjiang 
Town, Xinhui District, Jiangmen City, 
Guangdong Province 529142, China 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 

VN.) 
 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy; giấy vệ sinh; khăn làm từ giấy có thể tiêu hủy sau khi sử dụng.  

 

 
(210) 4-2017-01161 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 1.15.9; 24.13.1; 25.1.25; 

25.7.20 
(591) Xanh dương đậm, trắng, xám 
(731) VINDA PAPER (CHINA) CO., LTD  

(CN) 
Sibeiyangsha, Xinjiangcun, Sanjiang 
Town, Xinhui District, Jiangmen City, 
Guangdong Province 529142, China  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 

VN.) 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy; giấy vệ sinh; khăn làm từ giấy có thể tiêu hủy sau khi sử dụng.  
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(210) 4-2017-01164 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.15.1; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh dương đậm, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
quốc tế An Phát  (VN) 
D1A cụm công nghiệp thực phẩm Hapro, 

xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu: bánh kẹo.  
 

 
(210) 4-2017-01171 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 5.3.11; A5.3.14; 26.1.1 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hương  (VN) 
127 Lê Văn Việt, khu phố 3, phường 

Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện. 

 
 

(210) 4-2017-01172 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây   (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 

Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2017-01173 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 24.1.1; A5.3.15; 26.5.3; 26.5.4 

(591) Xanh, xám, trắng 

(731) Công ty cổ phần kháng thể 
IMMULY   (VN) 
Tầng 6, tòa nhà văn phòng Hồng Hà 

Center, số 25 Lý Thường Kiệt, phường 

Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y-tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim; điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh đầu, chất tẩy rửa, 

lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 

giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-01174 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Minh  (VN) 
Số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, phường 

Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2017-01175 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn phát triển đầu tư và 
thương mại Thanh Quang  (VN)
Số 23, ngách 155/172 Trường Chinh, 

phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2017-01176 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) INTERCONTINENTAL GREAT 

BRANDS LLC  (US) 

100 Deforest Avenue, East Hanover New 

Jersey 07936, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không chứa thuốc, bao gồm kẹo cao su.  
 

 
(210) 4-2017-01178 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.3.13; A5.3.14; 3.7.17; 

A26.11.8; A26.11.12 

(591) Tím, tím than 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Thu Huyền  (VN) 
T8 Time City, số 458 Minh Khai, 

phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ tắm trắng. 
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(210) 4-2017-01179 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Peacelife 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 5, Viện Nghiên cứu da giày, 160 
Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 

chúng: lưu trữ dữ liệu điện tử. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế: tư vấn sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2017-01180 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Dân 
Thuận  (VN) 
166 Dương Tử Giang, phường 15, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Dây curoa làm bằng cao su. 

 

 
(210) 4-2017-01181 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.7; A26.4.24 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Dân 
Thuận   (VN) 
166 Dương Tử Giang, phường 15, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Dây curoa làm bằng cao su. 

 

 
(210) 4-2017-01182 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Dân 
Thuận   (VN) 
166 Dương Tử Giang, phường 15, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Dây curoa làm bằng cao su. 
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(210) 4-2017-01183 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 26.3.1; 26.3.10 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Dân 
Thuận   (VN) 
166 Dương Tử Giang, phường 15, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Dây curoa làm bằng cao su. 

 

 
(210) 4-2017-01184 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Dân 
Thuận   (VN) 
166 Dương Tử Giang, phường 15, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Dây curoa làm bằng cao su. 

 

 
(210) 4-2017-01186 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 26.3.1; 26.3.10; 26.2.3 
(591) Xanh lam, trắng, hồng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị 
thang máy Fuji Việt Nam  (VN) 
Số 11, đường Trục, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: (thang máy, máy nén khí, bếp công nghiệp); quảng cáo; xuất nhập 

khẩu. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng: thang máy, máy phát điện.  
 

 
(210) 4-2017-01188 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) TELEBRANDS CORP.  (US) 

79 Two Bridges Road, Fairfield, New 
Jersey 07004, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị vệ sinh tai với một đầu bịt bọt có đường rãnh xoắn ốc sử dụng cho mục 

đích y tế nhằm loại bỏ ráy tai. 
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(210) 4-2017-01202 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) MODULETEK LIMITED  (CN) 

Unit 4A, Building B, 3 Huang Huai 
Road, Futian Free Trade Zone, 
Shenzhen, Guangdong, China 518038 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị để xử lý dữ liệu; tổng đài điện thoại; thiết 

bị giám sát, dùng điện; dây điện; máy thu thanh. 
 
 

(210) 4-2017-01206 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Kho Kiến 

Việt  (VN) 
Lô 4, khu công nghiệp vừa và nhỏ Vĩnh 
Tuy, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh 
Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 19: Phào gỗ công nghiệp (vật liệu xây dựng); sàn gỗ công nghiệp; tấm ốp cầu thang 

gỗ công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2017-01209 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 

phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt), chất làm mềm vải (dùng để 
giặt), chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn; xà phòng; xà phòng làm chuội 
bóng vải; chế phẩm dùng để giặt quần áo và giặt vải bằng tay; hồ bột dùng để hồ vải khi 
giặt; chế phẩm để làm sạch, chế phẩm để làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để 
mài. 
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(210) 4-2017-01210 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.1.16; 3.1.1 
(591) Đỏ, trắng, đen, xám 
(731) Công ty cổ phần Sao Việt Nam  

(VN) 
Thôn Nhị Châu, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2017-01246 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.7.6; 5.7.1; 25.1.6 
(591) Xanh lá, xanh nhạt, vàng nhạt, vàng 

đậm, nâu 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hải 
Bình Gia Lai  (VN) 
Thôn Hàm Rồng, xã Chư HDrông, thành 
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều rang muối, nhân hạt điều (đã qua chế biến).  
 

 
(210) 4-2017-01247 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.5.1; A5.3.13; 1.15.5; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) 1. Vũ Bảo Thắng  (VN) 
P2_A2 Thủ Lệ, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

2. Nguyễn Hữu Nguyên  (VN) 
TDP Thượng 1, phường Tây Tựu, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tự vấn phong thủy.  
 

 
(210) 4-2017-01250 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 10.3.10; A10.3.16 
(731) LOCK & LOCK COMPANY LIMITED  

(KR) 
Loek & Lock Building, 1556-1, Seocho - 
3 Dong, Seocho-ku, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
1431 

(511)   Nhóm 03: Sữa dưỡng thể; sữa rửa mặt; dầu gội đầu; dầu xả tóc; miếng đắp mặt; sữa dưỡng 
và nước thơm dùng cho mặt; kem dùng cho mặt và cơ thể; mỹ phẩm; xà phòng dùng cho 
da; kem đánh răng và nước súc miệng. 

 
Nhóm 08: Dao, dĩa và thìa; hộp dao cạo; dao cạo không dùng điện; dụng cụ bấm móng; 
dao cạo dùng diện; dụng cụ mát xa không dùng điện cho mục đích gia dụng; kéo. 

 
Nhóm 18: Va li các cỡ để đựng mỹ phẩm (không có mỹ phẩm bên trong) có thể mang đi 
được; túi dùng để đựng áo khi đi du lịch; túi dùng để đựng giày dép khi đi du lịch; túi có 
thể giặt được dùng để đựng đồ vệ sinh/đồ để tắm rửa; túi để đeo ở thắt lưng; túi dùng để 
bọc ngoài có tác dụng che chắn/bảo vệ có thể mang đi được; túi du lịch; ô (dù); túi có thể 
xách được; ví; túi đeo qua vai; ba lô; túi nhỏ; địu. 

 
Nhóm 20: Rổ, không bằng kim loại; thẻ đánh dấu hành lý bằng chất dẻo; mắc quần áo; 
hòm không bằng kim loại; gối; gối đỡ cổ, đệm; nệm; túi ngủ. 

 
Nhóm 21: Hộp đựng bàn chải đánh răng, bình nhựa để đựng nước lạnh; bình nhựạ dùng 
để đựng nước nóng; bình giữ nhiệt; cốc uống nước, cụ thể là cốc vại; giá để phơi quần áo; 
giá để đựng xà phòng; hộp đựng đồ ăn trưa; cốc; bộ đồ ăn có thể mang đi được (trừ dao, 
dĩa và thìa); chảo không dùng điện, bộ hộp nhựa với nhiều kích cỡ khác nhau dùng để 
đựng thực phẩm; bộ hộp rất kín bằng gốm dùng để đựng với nhiều kích thước khác nhau; 
bộ hộp rất kín bằng thủy tinh dùng để đựng với nhiều kích thước khác nhau. 

 
Nhóm 25: Đồ đi chân; dép lê; quần soóc; quần áo lót, quần lót; áo thun ngắn tay, bít tất 
ngắn cổ; miếng đệm ở nách áo; găng tay [trang phục]; tấm che mắt khi ngủ; mũ lưỡi trai 
[đồ đội đầu]; quần áo. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ đồ dùng nhà bếp; đại lý bán đồ dùng nhà 
bếp, dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ đồ dùng du lịch; đại lý bán đồ dùng du lịch; 
trung tâm thương mại trên mạng internet chuyên bán đồ dùng nhà bếp, đồ dùng du lịch và 
quần áo.  

 

 
(210) 4-2017-01251 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) LOCK & LOCK COMPANY LIMITED  

(KR) 
Loek & Lock Building, 1556-1, Seocho - 
3 Dong, Seocho-ku, Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Va li các cỡ để đựng mỹ phẩm (không có mỹ phẩm bên trong) có thể mang đi 

được; túi dùng để đựng áo khi đi du lịch; túi dùng để đựng giày dép khi đi du lịch; túi có 
thể giặt được dùng để đựng đồ vệ sinh/đồ để tắm rửa; túi để đeo ở thắt lưng; túi dùng để 
bọc ngoài có tác dụng che chắn/bảo vệ có thể mang đi được; túi du lịch; ô (dù); túi có thể 
xách được; ví; túi đeo qua vai; ba lô; túi nhỏ; địu. 
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(210) 4-2017-01253 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần GON SA  (VN) 

88 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2017-01270 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần bánh kẹo Hải 

HÀ   (VN) 
25-27 đường Trương Định, phường 
Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh gạo; sô cô la; ca cao; thạch (dạng bánh kẹo).  

 

 
(210) 4-2017-01273 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2; 7.3.2; 26.4.7 
(731) Công ty CP tư vấn kiến trúc 

xây dựng 6 NA   (VN) 
Nhà ông Hoàng Văn Hùng, xóm 6, xã 
Đông Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ 
An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; dịch vụ tư vấn kỹ thuật xây dựng kiến trúc.  
 

 
(210) 4-2017-01274 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Hùng Đường  (VN) 
Số 7, Trần Hưng Đạo, phường 6, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ trang điểm; xoa bóp (massage); thẩm mỹ 

viện; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ xăm hình.  
 

 
(210) 4-2017-01275 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 1.5.1; 25.1.6; 26.4.2 

(591) Xám đậm, xanh dương, trắng 

(731) Công ty TNHH phát triển sản 
xuất và thương mại Hải Anh  
(VN) 
Số 22 tổ 10, phường Kiến Hưng, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 
 

 
(210) 4-2017-01276 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, vàng 

(731) Công ty TNHH dịch vụ nguyên 
liệu nông nghiệp Đồng Tháp  
(VN) 
230/12 Phan Văn Trị, phường 12, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón; phân bón lá; hóa chất cải tạo 

đất; chất kích thích tăng trưởng cây trồng; hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất diệt cỏ; chất diệt ký sinh trùng; thuốc thú y.  
 

Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ phân bón trong nông nghiệp, chế phẩm phân bón, phân bón lá, 

hóa chất cải tạo đất, chất kích thích tăng trưởng cây trồng, hóa chất dùng trong nông 

nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; mua bán 

thuốc trừ sâu, chất diệt nấm, chất diệt cỏ, chất diệt ký sinh trùng, thuốc thú y. 
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(210) 4-2017-01277 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) DERMATICS INTERNATIONAL PTE 

LTD  (SG) 
23 New Industrial Road, Solstice #07-03, 
Singapore 536209  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sản phẩm chăm sóc sắc đẹp; nước thơm dùng cho tóc; xà phòng; sản 

phẩm chăm sóc tóc; bộ mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để trang điểm; mỹ phẩm để 
loại bỏ các vết nám; sản phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; chế phẩm làm sạch da 
không chứa thuốc; chế phẩm làm trắng da không chứa thuốc; mỹ phẩm làm mềm da 
không chứa thuốc; chế phẩm mỹ phẩm dùng làm da rám nắng; kem mỹ phẩm dùng cho 
mụn; chất làm se dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm bảo vệ da, chế phẩm làm sáng 
da, chế phẩm chống nhăn không chứa thuốc; chế phẩm chống lão hóa không chứa thuốc; 
miếng làm sạch có tẩm chất làm sạch; chế phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
tẩy da chết; sản phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả không dùng cho mục đích y tế; 
chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả. 

 
Nhóm 05: Sản phẩm chăm sóc da có chứa thuốc; kem dùng cho da có chứa thuốc; nước 
thơm dùng cho da có chứa thuốc, nước thơm chăm sóc da có chứa thuốc; chế phẩm làm 
mềm da có chứa thuốc; chế phẩm làm sạch da có tẩm thuốc; nước xịt khoáng dùng cho da 
có tẩm thuốc; thuốc điều trị chăm sóc da cho động vật; dầu chăm sóc da (thuốc); miếng 
đắp trên da dùng để thẩm thấu dược phẩm qua da; chế phẩm dược phẩm chăm sóc da; sản 
phẩm chăm sóc da khi đi nắng dùng cho mục đích y tế; nước thơm dược phẩm; chất bổ 
sung vitamin cho thực phẩm làm thức ăn cho người; chế phẩm chống nắng dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm dược dùng để tái tạo cho da, chế phẩm dược dùng để điều trị da và da 
đầu; sản phẩm làm cho người thon thả dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược chống tia 
cực tím để bảo vệ da; chất bổ sung khoáng chất cho thực phẩm làm thức ăn cho người; 
chế phẩm dược phẩm để nuôi dưỡng da. 

 

 
(210) 4-2017-01278 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, xanh 
(731) DERMATICS INTERNATIONAL PTE 

LTD   (SG) 
23 New Industrial Road, Solstice #07-03, 
Singapore 536209  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sản phẩm chăm sóc sắc đẹp; nước thơm dùng cho tóc; xà phòng; sản 

phẩm chăm sóc tóc; bộ mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để trang điểm; mỹ phẩm để 
loại bỏ các vết nám; sản phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; chế phẩm làm sạch da 
không chứa thuốc; chế phẩm làm trắng da không chứa thuốc; mỹ phẩm làm mềm da 
không chứa thuốc; chế phẩm mỹ phẩm dùng làm da rám nắng; kem mỹ phẩm dùng cho 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
1435 

mụn; chất làm se dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm bảo vệ da, chế phẩm làm sáng 
da, chế phẩm chống nhăn không chứa thuốc; chế phẩm chống lão hóa không chứa thuốc; 
miếng làm sạch có tẩm chất làm sạch; chế phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
tẩy da chết; sản phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả không dùng cho mục đích y tế; 
chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả.  

 
Nhóm 05: Sản phẩm chăm sóc da có chứa thuốc; kem dùng cho da có chứa thuốc; nước 
thơm dùng cho da có chứa thuốc, nước thơm chăm sóc da có chứa thuốc; chế phẩm làm 
mềm da có chứa thuốc; chế phẩm làm sạch da có tẩm thuốc; nước xịt khoáng dùng cho da 
có tẩm thuốc; thuốc điều trị chăm sóc da cho động vật; dầu chăm sóc da (thuốc); miếng 
đắp trên da dùng để thẩm thấu dược phẩm qua da; chế phẩm dược phẩm chăm sóc da; sản 
phẩm chăm sóc da khi đi nắng dùng cho mục đích y tế; nước thơm dược phẩm; chất bổ 
sung vitamin cho thực phẩm làm thức ăn cho người; chế phẩm chống nắng dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm dược dùng để tái tạo cho da, chế phẩm dược dùng để điều trị da và da 
đầu; sản phẩm làm cho người thon thả dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược chống tia 
cực tím để bảo vệ da; chất bổ sung khoáng chất cho thực phẩm làm thức ăn cho người; 
chế phẩm dược phẩm để nuôi dưỡng da. 

 

 
(210) 4-2017-01279 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) DERMATICS INTERNATIONAL PTE 

LTD   (SG) 
23 New Industrial Road, Solstice #07-03, 
Singapore 536209  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sản phẩm chăm sóc sắc đẹp; nước thơm dùng cho tóc; xà phòng; sản 

phẩm chăm sóc tóc; bộ mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để trang điểm; mỹ phẩm để 
loại bỏ các vết nám; sản phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; chế phẩm làm sạch da 
không chứa thuốc; chế phẩm làm trắng da không chứa thuốc; mỹ phẩm làm mềm da 
không chứa thuốc; chế phẩm mỹ phẩm dùng làm da rám nắng; kem mỹ phẩm dùng cho 
mụn; chất làm se dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm bảo vệ da, chế phẩm làm sáng 
da, chế phẩm chống nhăn không chứa thuốc; chế phẩm chống lão hóa không chứa thuốc; 
miếng làm sạch có tẩm chất làm sạch; chế phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
tẩy da chết; sản phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả không dùng cho mục đích y tế; 
chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả.  

 
Nhóm 05: Sản phẩm chăm sóc da có chứa thuốc; kem dùng cho da có chứa thuốc; nước 
thơm dùng cho da có chứa thuốc, nước thơm chăm sóc da có chứa thuốc; chế phẩm làm 
mềm da có chứa thuốc; chế phẩm làm sạch da có tẩm thuốc; nước xịt khoáng dùng cho da 
có tẩm thuốc; thuốc điều trị chăm sóc da cho động vật; dầu chăm sóc da (thuốc); miếng 
đắp trên da dùng để thẩm thấu dược phẩm qua da; chế phẩm dược phẩm chăm sóc da; sản 
phẩm chăm sóc da khi đi nắng dùng cho mục đích y tế; nước thơm dược phẩm; chất bổ 
sung vitamin cho thực phẩm làm thức ăn cho người; chế phẩm chống nắng dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm dược dùng để tái tạo cho da, chế phẩm dược dùng để điều trị da và da 
đầu; sản phẩm làm cho người thon thả dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược chống tia 
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cực tím để bảo vệ da; chất bổ sung khoáng chất cho thực phẩm làm thức ăn cho người; 
chế phẩm dược phẩm để nuôi dưỡng da. 

 

 
(210) 4-2017-01280 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) DERMATICS INTERNATIONAL PTE 

LTD   (SG) 
23 New Industrial Road, Solstice #07-03, 
Singapore 536209  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sản phẩm chăm sóc sắc đẹp; nước thơm dùng cho tóc; xà phòng; sản 

phẩm chăm sóc tóc; bộ mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để trang điểm; mỹ phẩm để 
loại bỏ các vết nám; sản phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; chế phẩm làm sạch da 
không chứa thuốc, chế phẩm làm trắng da không chứa thuốc, mỹ phẩm làm mềm da 
không chứa thuốc; chế phẩm mỹ phẩm dùng làm da rám nắng; kem mỹ phẩm dùng cho 
mụn; chất làm se dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm bảo vệ da, chế phẩm làm sáng 
da, chế phẩm chống nhăn không chứa thuốc; chế phẩm chống lão hóa không chứa thuốc; 
miếng làm sạch có tẩm chất làm sạch; chế phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
tẩy da chết; sản phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả không dùng cho mục đích y tế; 
chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả.  

 
Nhóm 05: Sản phẩm chăm sóc da có chứa thuốc; kem dùng cho da có chứa thuốc; nước 
thơm dùng cho da có chứa thuốc, nước thơm chăm sóc da có chứa thuốc; chế phẩm làm 
mềm da có chứa thuốc; chế phẩm làm sạch da có tẩm thuốc; nước xịt khoáng dùng cho da 
có tẩm thuốc; thuốc điều trị chăm sóc da cho động vật; dầu chăm sóc da (thuốc); miếng 
đắp trên da dùng để thẩm thấu dược phẩm qua da; chế phẩm dược phẩm chăm sóc da; sản 
phẩm chăm sóc da khi đi nắng dùng cho mục đích y tế; nước thơm dược phẩm; chất bổ 
sung vitamin cho thực phẩm làm thức ăn cho người; chế phẩm chống nắng dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm dược dùng để tái tạo cho da, chế phẩm dược dùng để điều trị da và da 
đầu; sản phẩm làm cho người thon thả dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược chống tia 
cực tím để bảo vệ da; chất bổ sung khoáng chất cho thực phẩm làm thức ăn cho người; 
chế phẩm dược phẩm để nuôi dưỡng da. 

 

 
(210) 4-2017-01281 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 7.1.6 
(731) Công ty cổ phần Bia Hà Nội - 

Hải Phòng  (VN) 
Số 16 Lạch Tray, phường Lạch Tray, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2017-01282 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, vàng, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hóa chất Hồng 
Đăng Sài Gòn  (VN) 
17/37 đường số 1, khu phố 2, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp; hóa chất trong lĩnh vực phụ gia thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-01284 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Haid Feed  (VN) 
Lô đất K3, K4, khu công nghiệp Dầu 
Giây, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, 
tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy hải sản; chế phẩm vỗ béo động vật; vật nuôi 

gây giống.  
 

 
(210) 4-2017-01285 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.15.1; 26.15.15 
(591) Đen, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đỉnh Phú Thịnh   (VN) 
21/20/6 tổ 24, khu phố 4, phường Bửu 
Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội; sữa tắm; thuốc nhuộm tóc (chế phẩm nhuộm 

tóc); nước sơn móng. 
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Nhóm 35: Mua bán thiết bị, dụng cụ và máy móc chuyên dùng cho ngành làm đẹp và 

thẩm mỹ viện, mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội, sữa tắm, thuốc nhuộm tóc (chế 

phẩm nhuộm tóc), nước sơn móng, xà phòng, chế phẩm vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2017-01286 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.11.3; A26.11.8 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Westerncamera  (VN) 
140 lầu 2, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 

An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Hệ thống báo cháy; hệ thống chữa cháy; hệ thống chống trộm; camera quan 

sát.  
 

 
(210) 4-2017-01288 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 1.15.14; 1.15.15; A26.11.12; 26.4.2 

(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, xanh 

dương đậm, trắng, xám, đen, đỏ, vàng, 

xanh lá cây 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sản xuất và Thương mại Tân 
Quang Minh  (VN) 
Lô C21/I, đường số 2F, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng; nước uống có ga và đồ uống không cồn; đồ uống hoa quả (đồ 

uống không cồn); nước ép hoa quả (đồ uống không cồn); xirô và các chế phẩm khác để 

làm đồ uống; nước yến ngân nhĩ giải khát. 
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(210) 4-2017-01289 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 1.15.15; 26.11.3; A26.11.12; 26.4.2 

(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng, xám, đen, 

vàng, xanh lá cây, xanh dương, xanh 

dương nhạt 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sản xuất và Thương mại Tân 
Quang Minh   (VN) 
Lô C21/I, đường số 2F, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng; nước uống có ga và đồ uống không cồn; đồ uống hoa quả (đồ 

uống không cồn); nước ép hoa quả (đồ uống không cồn); xirô và các chế phẩm khác để 

làm đồ uống; nước yến ngân nhĩ giải khát. 
 

 
(210) 4-2017-01290 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(591) Xanh lá cây 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Mai Hân  
(VN) 
100 đường số 61, phường Phước Long B, 

quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, thiết bị nội thất (cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ), 

thiết bị chăm sóc sức khoẻ (spa), thiết bị nhà tắm, khăn tắm. 

 

Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo]; trường đào tạo [giáo dục]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư 

vấn đào tạo hoặc giáo dục]; huấn luyện viên thể dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn 

luyện thể hình và sức khỏe]; dịch vụ trường học [giáo dục]. 
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế; thiết kế nội thất.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ (spa); dịch vụ làm đẹp; dịch vụ làm tóc; thẩm mỹ 

viện tóc (tiệm làm tóc). 
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(210) 4-2017-01291 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Hộ kinh doanh Ngô Văn Chính  

(VN) 
32/2/4, tổ 2, ấp 3, xã Phú Thịnh, huyện 
Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 10: Kim châm cứu.  

 

 
(210) 4-2017-01292 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.4.24 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây 
(731) A. Q. PHARMACEUTICALS, INC.  

(US) 
11555 Monarch Street, Garden Grove, 
CA 92841, U.S.A 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); trà ướp lạnh; đồ uống trên cơ sở trà.  

 

 
(210) 4-2017-01293 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH CorÌle V.  (VN) 
Số 6, đường số 6, khu phố 1, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục thể thao. 

 

 
(210) 4-2017-01294 (220) 18.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH CorÌle V.    (VN) 
Số 6, đường số 6, khu phố 1, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục thể thao. 
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(210) 4-2017-01295 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư quốc tế 
Hoàng Anh  (VN) 
31 đường C1, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón. 

 

(210) 4-2017-01296 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.3.1; A1.3.17 
(591) Đỏ tươi, đỏ đậm, xanh lá cây, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại xuất nhập khẩu 
Thành Duy  (VN) 
Số 298/46A Lê Văn Quới, khu phố 12, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ liệu ngành in; mua bán lá phôi dập; mua bán nhũ ép kim. 

 

 
(210) 4-2017-01298 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Khoa  (VN) 
Thôn Tư Can, xã Châu Can, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu giày dép, quần áo, va li, ví, túi sách, cặp xách, thắt 
lưng.  

 

 
(210) 4-2017-01299 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 25.1.9; 26.15.15 
(591) Đỏ, xanh, đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kết cấu thép và 
xây dựng Yến Huy  (VN) 
Số 16/102 đường Cát Bi, phường Cát Bi, 
quận Hải An, thành phố Hải Phòng 
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(511)   Nhóm 06: Nhôm định hình; khung sắt định hình; thép; hợp kim thép (dùng trong xây 

dựng và công nghiệp). 
 

 
(210) 4-2017-01300 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.2.7; 26.4.2; 26.2.3; 26.2.1 

(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh coban 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Vũ Văn Bộ 
(Huệ)  (VN) 
K1 - phố Cầu Hương, thị trấn Thổ Tang, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện dùng cho cá nhân. 
 

 
(210) 4-2017-01301 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 15.1.13; 21.1.17; 26.1.2; A26.11.12 

(591) Đỏ, vàng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Vũ Văn Bộ 
(Huệ)  (VN) 
K1 - phố Cầu Hương, thị trấn Thổ Tang, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện dùng cho cá nhân. 
 

 
(210) 4-2017-01303 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 5.7.1; 1.15.23; A26.11.12 

(591) Trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Long  (VN) 
Số 108 phố Nguyễn Ngọc Nại, phường 

Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê nhân tạo, cà phê chưa rang, đồ uống cà phê có sữa. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2017-01304 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.8 
(731) Công ty TNHH thực phẩm VI NA  

(VN) 
315 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y 

tế. 
 

 
(210) 4-2017-01306 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty TNHH Thiên An Phong  

(VN) 
Số 167A Lê Văn Lương, ấp 5, xã Phước 
Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá; gia cầm; rau, quả được bảo quản; mứt ướt; sữa; sữa chua; dầu thực vật; 

tổ yến. 
 

Nhóm 30: Gạo; bột ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; kẹo; đường; mật ong; muối; tương; 
nước xốt; gia vị; kem lạnh; cà phê; ca cao; trà (chè). 

 
Nhóm 32: Nước khoáng; bia; nước uống có ga; nước yến (đồ uống không cồn); nước giải 
khát có bổ sung sâm (đồ uống không cồn); nước ép hoa quả; đồ uống hỗn hợp, không có 
cồn. 

 

 
(210) 4-2017-01307 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A7.1.11; A6.19.5; 26.1.1; A1.1.10; 

3.4.18; A7.1.9 
(591) Trắng, xanh, nâu, vàng đỏ, tím than 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Phong 

VŨ  (VN) 
Tổ 54, phường Kim Tân, thành phố Lào 
Cai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2017-01308 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(591) Nâu, trắng 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Phong 
VŨ  (VN) 
Tổ 54, phường Kim Tân, thành phố Lào 

Cai 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 

Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2017-01309 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Ogawa Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 31, Sài Gòn Trade Center, số 37 

Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Máy mát xa, máy mát xa toàn thân, ghế mát xa, máy xoa bóp chạy bằng điện 

dùng trong gia đình. 

 

Nhóm 35: Mua bán: máy mát xa, ghế mát xa, ghế xoa bóp dùng điện, máy tập thể hình, 

máy tập thể dục, máy tập đa năng. 
 

 
(210) 4-2017-01310 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A26.3.6; 26.3.2; 26.3.23; 26.13.25 

(591) Hồng 

(540) 

  

(731) Bùi Hoàng Phú  (VN) 
4A-202 chung cư ESTELLA, đường Xa 

Lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 
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(210) 4-2017-01311 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Xanh dương, cam 

(540) 

 

(731) Trần Văn Cương  (VN) 
Thôn Tân Châu, xã Châu Pha, huyện Tân 
Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng tia hồng ngoại; máy nước nóng sử dụng năng lượng 
mặt trời; máy nước nóng sử dụng điện. 

 

 
(210) 4-2017-01312 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Khoa  (VN) 
Thôn Tư Can, xã Châu Can, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu giày dép, quần áo, va li, ví, túi xách, cặp xách, thắt 
lưng. 

 

 
(210) 4-2017-01313 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần OSEVEN  (VN) 
Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ôtô; xe cộ chạy bằng điện; xe ôtô tải; xe máy; máy bay. 
 

Nhóm 16: áp phích quảng cáo; sản phẩm của ngành in; tạp chí, ấn phẩm xuất bản định 
kỳ; sách. 

 

Nhóm 19: Đồ gỗ nội, ngoại thất: cầu thang, cửa, ván sàn. 
 

Nhóm 20: Đồ gỗ nội, ngoại thất: giường, ghế, bàn, tủ, kệ; hàng thủ công mỹ nghệ làm 
bằng gỗ và mây tre lá thuộc nhóm này. 

 

Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột, cà phê nhân; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê rang; cà phê 
nhân tạo. 

 

Nhóm 32: Nước khoáng đồ uống; nước uống có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống hoa 
quả; nước ép hoa quả; chế phẩm để làm đồ uống không cồn. 

 

Nhóm 40: Rang và chế biến cà phê cho người khác (dạng gia công). 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, tiêu khiển; dịch vụ thư viện lưu động; tổ chức và điều khiển đại 
hội; dịch vụ câu lạc bộ đêm (giải trí); dịch vụ karaoke; tổ chức khiêu vũ; dịch vụ giới 
thiệu phim kịch; thông tin về lĩnh vực giải trí. 
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống, 
dịch vụ khách sạn, dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quán giải khát, dịch vụ quầy rượu (bar). 
 
Nhóm 44: Mỹ viện; dịch vụ chăm sóc (SPA) sức khỏe; dịch vụ tắm hơi. 

 

 
(210) 4-2017-01314 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 18.5.10; 1.15.11 
(591) Xanh da trời, vàng cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần NSTECH Việt 
Nam  (VN) 
Số 4 ngách 84/4 Yên Hòa, tổ 27, phường 
Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; lập trình máy tính; cho 

thuê máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ; 
cho thuê máy chủ đặt web, cho thuê máy chủ đặt trang tin điện tử. 

 

 
(210) 4-2017-01316 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần FISINI  (VN) 
Số 26 phố Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì 
Hạ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2017-01317 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát  (VN) 
Lô 44-TT 2B khu đô thị mới Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-01318 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Minh  (VN) 
Số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-01319 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Minh  (VN) 
Số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-01320 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Minh  (VN) 
Số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2017-01321 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
UNESFRANCE  (VN) 
No03-LK38, khu đất dịch vụ LK20 A,B, 

phường Dương Nội, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2017-01322 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại An 
Hoà  (VN) 
203 Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-01323 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A26.11.12; 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Ngọc 
Dòng  (VN) 
Số 138 Lương Khánh Thiện, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn, ga giường, áo gối. 

 
Nhóm 35: Mua bán đệm, chăn, ga giường, áo gối, gối. 
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(210) 4-2017-01324 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 4.5.2; 4.5.1; A5.1.5; A5.1.16; 13.1.6; 

26.2.7; 1.15.1 

(591) Xanh lá non, đỏ, vàng, xám, nâu, xanh 
ngọc, cam, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thế giới Mẹ và Bé  (VN)
548 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Gỗ cây chưa xẻ, hoa tự nhiên, quả tươi, rau cỏ tươi, nấm tươi, hạt giống thực 
vật, cây trồng, cây giống. 

 

 
(210) 4-2017-01325 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 26.15.15 

(591) Trắng, xanh dương, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty VTC công nghệ và nội 
dung số Tổng công ty truyền 
thông đa phương tiện Công 
ty TNHH 1 TV   (VN) 
Số 23 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; chương trình trò chơi máy tính; chương trình máy vi tính [phần mềm 

có thể tải xuống được]; bảng thông báo điện tử; thiết bị chiếu hình; thiết bị và máy âm 

thanh. 
 

Nhóm 16: Bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy 
hoặc chất dẻo dùng để bao gói; lịch; báo chí; ảnh chụp [được in]; áp phích quảng cáo. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tổ chức triển lãm cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; quảng cáo trên đài phát thanh, 

quảng cáo trên truyền hình, cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền 

thông. 
 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy vi tính; thông tin liên lạc bằng điện thoại; truyền 

thư điện tử; truyền bản fax; phát chương trình truyền hình; dịch vụ truyền hình. 
 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ 

chức và điều khiển đại hội; tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức các cuộc thi đấu thể 
thao; tổ chức giải vô địch thể thao điện tử, xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch 

vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ cung cấp trò chơi trực 
tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ cung cấp trang phục ảo trong trò chơi điện tử trực tuyến. 
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(210) 4-2017-01326 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.4; 26.13.1; 1.15.3 
(591) Vàng, đen, đỏ, xanh đen, nâu đỏ, nâu, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty VTC công nghệ và nội 
dung số Tổng công ty truyền 
thông đa phương tiện Công 
ty TNHH 1 TV   (VN) 
Số 23 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; bảng 
thông báo điện tử, thiết bị chiếu hình, thiết bị và máy âm thanh, điện thoại di động. 

 

Nhóm 16: Bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy 
hoặc chất dẻo dùng để bao gói; lịch; báo chí; ảnh chụp [được in]; áp phích quảng cáo. 

 

Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi; vật di động [đồ chơi]; thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn 
hình tinh thể lỏng.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tổ chức triển lãm cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; quảng cáo trên đài phát thanh; 
quảng cáo trên truyền hình; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền 
thông; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh. 

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy vi tính; truyền thư điện tử; truyền bản fax; phát 
chương trình truyền hình; dịch vụ truyền hình; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ 
chức và điều khiển đại hội; tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức các cuộc thi đấu thể 
thao; tổ chức giải vô địch thể thao điện tử, xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch 
vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ cung cấp trò chơi trực 
tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ cung cấp trang phục ảo trong trò chơi điện tử trực tuyến.  

 

 
(210) 4-2017-01327 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.7.25; A25.7.8; 

A25.7.6 
(540) 

 

(731) Phạm Thái Duy  (VN) 
Số nhà 30 ngõ 88 phố Ngọc Hà, phường 
Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ nghề mộc; xây 

dựng; tư vấn xây dựng; thi công nội thất, ngoại thất công trình dân dụng - công nghiệp.  
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội 
thất; thiết kế sản phẩm nội thất trong nhà; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp.  
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(210) 4-2017-01328 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(591) Nâu, trắng, xanh lam thẫm 

(540) 

  

(731) Nguyễn Duy Tân  (VN) 
208/1 ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3, huyện 
Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm thơm không khí; chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế; 

chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chất mỹ phẩm [làm sáng màu] dùng cho mục đích gia dụng; 
xà phòng vệ sinh dạng bánh; chế phẩm làm sạch; thuốc đánh răng; xà phòng khử mùi; chế 
phẩm thụt rửa dùng cho muc đích vệ sinh hoặc khử mùi cá nhân; dầu gội khô; chế phẩm 
để giặt khô; chiết xuất của hoa [nước hoa]; dầu xả tóc; chế phẩm ngâm giặt; xà phòng 
bánh; xà phòng khử trùng; soda nước để giặt; chất kiềm dễ bay hơi [ammoniac] [chất tẩy 
rửa]; chất lỏng làm sạch kính chắn gió. 

 

 
(210) 4-2017-01329 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.9; A26.11.8; 26.4.4 
(591) Đen, xanh lá, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại DAV  (VN) 
103/6 Nguyễn Hữu Dật, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; buồng tắm gương sen (có vách ngăn đóng kín); hệ thống và 

thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; bồn rửa tay. 
 

 
(210) 4-2017-01330 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.12; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh, cam 
(731) Công ty cổ phần y tế Y Việt  

(VN) 
107C Ngô Quyền, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung.  
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Nhóm 44: Bệnh viện đa khoa; dịch vụ phòng khám và chữa bệnh; trung tâm chăm sóc sức 
khỏe; dịch vụ y tế tại bệnh viện; kiểm tra (xét nghiệm) y tế áp dụng phương pháp chẩn 
đoán phân tử; kiểm tra (xét nghiệm) y tế cho mục đích chẩn đoán hoặc điều trị. 

 

 
(210) 4-2017-01331 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A9.3.16 
(591) Cam, vàng, xanh 
(731) Đinh Chí Thành  (VN) 

C236 xóm Chiếu, phường 15, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giặt là (giặt ủi); dịch vụ vệ sinh công nghiệp như lau chùi, dọn rửa; lắp 

đặt và sửa chữa các thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh. 
 

 
(210) 4-2017-01333 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.9.16; 1.5.1; 26.1.1 
(591) Xanh, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thủy sản 
Việt úc  (VN) 
Km 1595 quốc lộ 1A, xã Vĩnh Tân, 
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 29: Tôm đã qua chế biến và đóng hộp; các loại sản phẩm đông lạnh như: tôm, cá, 

mực, ghẹ, nghêu.  
 

Nhóm 31: Thủy hải sản tươi sống bao gồm: tôm, cá, mực, ghẹ.  
 

 
(210) 4-2017-01338 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A25.7.8; 26.1.1 
(591) Xanh, hồng, tím, da cam, vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và đầu tư KIDS LAND  
(VN) 
611/45 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí cho trẻ em.  
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(210) 4-2017-01340 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Minh Trân  (VN) 
177/32/3/90 đường Liên khu 4-5, khu 
phố 5, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn: má phanh dùng cho xe cộ, xích truyền động cho xe, bạc đạn đĩa, 

bánh răng truyền động cho xe máy, thiết bị đánh lửa cho động cơ đốt trong, đồng hồ tốc 
độ xe máy, magnêtô đánh lửa cho xe máy, vòng bi cho ổ trục, ống dẫn xăng cho xe máy, 
bình lọc xăng cho xe máy, dây ga xe gắn máy, dây công tơ mét xe gắn máy, vỏ dây phanh 
xe máy, thót nhông đề xe máy, xích cam xe máy, cần khởi động cho xe máy.  

 

 
(210) 4-2017-01341 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Minh Trân   (VN) 
177/32/3/90 đường Liên khu 4-5, khu 
phố 5, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn: má phanh dùng cho xe cộ, xích truyền động cho xe, bạc đạn đĩa, 

bánh răng truyền động cho xe máy, thiết bị đánh lửa cho động cơ đốt trong, đồng hồ tốc 
độ xe máy, magnêtô đánh lửa cho xe máy, vòng bi cho ổ trục, ống dẫn xăng cho xe máy, 
bình lọc xăng cho xe máy, dây ga xe gắn máy, dây công tơ mét xe gắn máy, vỏ dây phanh 
xe máy, thót nhông đề xe máy, xích cam xe máy, cần khởi động cho xe máy.   

 

 
(210) 4-2017-01344 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Đại Thắng Lợi  (VN) 
Lô số 8, đường số 4, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm nước; mô tơ kéo [không dùng cho phương tiện giao thông 

trên bộ]. 
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(210) 4-2017-01346 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.2.7; A26.11.12; 26.11.3; A5.3.13; 

1.15.23 

(731) Phạm Văn Vinh   (VN) 
Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành 

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy, khăn giấy đa năng; khăn lau bằng giấy; giấy; 

túi bằng giấy dùng để bao gói.  
 

 
(210) 4-2017-01347 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 3.1.14; 3.5.5; 1.15.11; 25.5.25 

(731) Phạm Văn Vinh   (VN) 
Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành 

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy, khăn giấy đa năng; khăn lau bằng giấy; giấy; 

túi bằng giấy dùng để bao gói.  
 

 
(210) 4-2017-01348 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 24.9.1; A24.1.10; A5.3.13; A5.3.14 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng, 

ghi, đen 

(731) Công ty TNHH VINATABA - 
PHILIP MORRIS   (VN) 
Cây số 8, quốc lộ 1, phường Ba Láng, 

quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, cửa hàng bán sản phẩm: thuốc lá, thuốc 

lá điếu, xì gà.  
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(210) 4-2017-01349 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Nguyễn Mạnh Tùng  (VN) 

Tổ dân phố số 1 Thượng, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2017-01353 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thạch Hùng  
(VN) 
685/66/53L Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2017-01354 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Long An  (VN) 
Số 08A, quốc lộ 1A, xã Thạnh Đức, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2017-01355 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ khoa 
học Thiên Minh  (VN) 
17/5B, ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo lường, phân tích các chỉ số dùng trong lĩnh vực môi trường.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước, xử lý chất thải, rác thải, xử lý không khí (làm sạch không 
khí).  
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(210) 4-2017-01356 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.1.14; 3.1.15; 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ Vinh 
Hiển  (VN) 
4/6c đường Tân Xuân 4, ấp Chánh 2, xã 
Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Phấn may. 
 

 
(210) 4-2017-01357 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất thực phẩm Sơn Lâm  
(VN) 
E 61, đường D9, KP7, phường Thống 
Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê (đã chế biến). 
 

 
(210) 4-2017-01358 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A25.7.3; A3.13.11; A3.13.24 
(591) Đỏ sẫm, đỏ tươi, da cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Pest Control Việt 
Nam   (VN) 
Số 37 liền kề 23 khu đô thị Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt gián. 
 
 

(210) 4-2017-01361 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A11.3.4; A1.1.10; 26.1.1; 15.7.1; 5.7.1; 

25.1.6 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Vũ Ngọc Huy  (VN) 
277 Bến Vân Đồn, phường 2, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2017-01363 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh nước biển, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Phạm Bá Phước  (VN) 
30/DT1 khu phố Bình Phước B, phường 
Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 30: Trà. 

 

 
(210) 4-2017-01364 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Phạm Thị Nga  (VN) 
Thôn Lê Xá, xã Đại Bản, huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 28: Cần câu cá; mồi nhân tạo để câu cá; đồ câu cá; phao để câu cá; lưỡi câu cá; dây 

câu cá.  
 

(210) 4-2017-01365 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

 

(731) Phạm Thị Nga  (VN) 
Thôn Lê Xá, xã Đại Bản, huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 28: Cần câu cá; mồi nhân tạo để câu cá; đồ câu cá; phao để câu cá; lưỡi câu cá; dây 

câu cá.  
 

 
(210) 4-2017-01366 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 24.15.3; A24.15.11 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) CIXI CITY SHAR MOON ELECTRIC 

CO.,LTD  (CN) 
8# Zhendongzhi Road, Xinpu Town, 
Cixi, Ningbo, Zhejiang, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 

(BFG IP CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem dưỡng da (mỹ 

phẩm); kem làm sạch da (mỹ phẩm); sữa tắm dưỡng thể.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị phân tích dùng cho mục đích y tế; thiết bị vật 

lý trị liệu; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật. 

 

Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp (không bằng kim loại quý hoặc 

phi kim loại quý); dụng cụ nhà bếp; bộ bát đĩa; bộ đựng đồ gia vị; hộp nhựa đựng thức ăn.  

 

Nhóm 28: Thiết bị tập luyện thể hình (thẩm mỹ); dụng cụ rèn luyện hình thể; thiết bị tập 

thể dục; máy để tập luyện thể dục.  

 

Nhóm 29: Nước quả nấu đông; mứt quả ướt; nước canh thịt cô đặc; nước thịt nấu đông; 

chiết xuất của thịt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây.  
 

 
(210) 4-2017-01367 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) OCEANRICH ENTERPRISE CO., LTD.  

(CN) 

B2, 21st Floor, Dongjiang Building, 

Longjing Road, Baoan District, 

Shenzhen, 518101, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Máy pha cà phê, dùng điện; bình pha cà phê, dùng điện; ấm đun nước, dùng 

điện; máy rang cà phê; hệ thống và thiết bị nấu nướng; thiết bị nướng.  
 

 
(210) 4-2017-01368 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(731) TRANSMISSION MACHINERY CO., 

LTD.  (TW) 

No. 1-6, Shyhhorng New Vill., Hsiao 

Hsin Li, Shan Hua Dist., Tainan City, 

Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Bộ giảm tốc xycloit [bộ phận của máy]; bánh răng truyền động điều chỉnh tốc 

độ cho máy móc, động cơ và đầu máy.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
1459 

(210) 4-2017-01369 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) CJ OLIVENETWORKS CO., LTD.  

(KR) 
Bundang First Tower Bldg 5F, Bundang-
ro 55, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; quảng 
cáo trên truyền hình; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; giới thiệu sản phẩm; cho thuê không 
gian quảng cáo trên trang web; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền 
thông; quảng cáo thông qua phương tiện điện tử hoặc internet; tổ chức triển lãm cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; quản lý và biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; 
tư vấn điều hành và tổ chức kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quản lý kinh 
doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; đăng ký thuê bao dịch vụ viễn thông cho người 
khác; dịch vụ trung gian liên quan đến việc bán hàng mà đặt hàng qua thư bằng phương 
tiện điện tử; dịch vụ đại lý mua vé, cụ thể là mua vé tới các sự kiện giải trí cho người khác 
vì mục đích thương mại; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người 
khác; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ ngũ cốc đã chế biến, cà phê, bánh ngọt, bánh kẹo, 
kẹo, sôcôla, đồ uống hoa quả đã chế biến (cụ thể là nước ép trái cây), nước khoáng [đồ 
uống], nước [đồ uống], sữa, chế phẩm dược phẩm, chất bổ sung thực phẩm cho sức khỏe 
(cụ thể là khoáng chất bổ sung cho thực phẩm), thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh 
dưỡng, chế phẩm vitamin, chất bổ sung thực phẩm ăn kiêng (cụ thể là chất bổ sung 
protein dùng cho ăn kiêng), văn phòng phẩm, đồ chơi, đồ trang sức cá nhân, túi (cụ thể là 
túi mua hàng, túi đựng đồ mỹ phẩm có thể mang đi được) và ví tiền, quần áo, đồ đi ở 
chân, quần áo lót, thiết bị tập thể hình, thiết bị tập luyện thể dục, mỹ phẩm, dụng cụ mỹ 
phẩm, dụng cụ trang điểm, đồ dùng làm đẹp (cụ thể là dụng cụ cầm tay để uốn tóc), dụng 
cụ dùng trong phòng tắm (cụ thể là bàn chải vệ sinh), chế phẩm làm sạch và thuốc đánh 
răng, nến thơm, đồ trang trí cho tóc (cụ thể là băng buộc tóc, cặp tóc), chai lọ đựng nước, 
cốc, đồ đạc, đồ bằng vải dùng cho giường, dụng cụ cho mục đích gia dụng, bộ đồ ăn [dao, 
dĩa và thìa], thiết bị và dụng cụ và phụ kiện nhiếp ảnh (cụ thể là máy ảnh, bộ lọc, gậy cầm 
tay dùng để tự chụp ảnh, đồ trang sức và đồng hồ, máy móc và thiết bị viễn thông (cụ thể 
là thiết bị truyền phát], thiết bị và dụng cụ nghe nhìn (chạy điện), ứng dụng di động [phần 
mềm ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được], tạp chí [định kỳ] và sách; dịch vụ cửa hàng bán 
buôn/bán lẻ trực tuyến, dịch vụ cửa hàng bán lẻ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi bán lẻ, trung 
tâm thương mại tổng hơp qua mạng internet chuyên về ngũ cốc đã chế biến, cà phê, bánh 
ngọt, bánh kẹo, kẹo, sôcôla, đồ uống hoa qủa đã chế biến (cụ thể là nước ép trái cây), 
nước khoáng [đồ uống], nước [đồ uống], sữa, chế phẩm dược phẩm, chất bổ sung thực 
phẩm cho sức khỏe (cụ thể là khoáng chất bổ sung cho thực phẩm), thực phẩm chức năng, 
chất bổ sung dinh dưỡng, chế phẩm vitamin, chất bổ sung thực phẩm ăn kiêng (cụ thể là 
chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng), văn phòng phẩm, đồ chơi, đồ trang sức cá nhân, 
túi (cụ thể là túi mua hàng, túi đựng đồ mỹ phẩm có thể mang đi được) và ví tiền, quần áo, 
đồ đi ở chân, quần áo lót, thiết bị tập thể hình, thiết bị tập luyện thể dục, mỹ phẩm, dụng 
cụ mỹ phẩm, dụng cụ trang điểm, đồ dùng làm đẹp (cụ thể là dụng cụ cầm tay để uốn 
tóc), dụng cụ dùng trong phòng tắm (cụ thể là bàn chải vệ sinh), chế phẩm làm sạch và 
thuốc đánh răng, nến thơm, đồ trang trí cho tóc (cụ thể là băng buộc tóc, cặp tóc), chai lọ 
đựng nước, cốc, đồ đạc, đồ bằng vải dùng cho cho mục đích gia dụng, bộ đồ ăn [dao, dĩa 
và thìa], thiết bị và dụng cụ và phụ kiện nhiếp ảnh (cụ thể là máy ảnh, bộ lọc, gậy cầm tay 
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dùng để tự chụp ảnh, đồ trang sức và đồng hồ, máy móc và thiết bị viễn thông (cụ thể là 
thiết bị truyền phát], thiết bị và dụng cụ nghe nhìn (chạy điện), ứng dụng di động [phần 
mềm ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được], tạp chí [định kỳ] và sách; dịch vụ mua sắm tại 
nhà (cung cấp sàn giao dịch cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ qua internet 
và/hoặc qua truyền hình).  

 

 
(210) 4-2017-01372 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.9; A1.1.12; A1.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
sản xuất xuất nhập khẩu và 
xây dựng An Phát  (VN) 
Thôn Nhị Khê, xã Nhị Khê, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước nội ngoại thất công trình; sơn lót. 
 

 
(210) 4-2017-01373 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2; A26.4.24 (540) 

  

(731) Hoàng Tiến Hào   (VN) 
Số 512, tổ dân phố An Tràng, thị trấn 
Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố 
Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tranh tụng; tư vấn về sở hữu trí tuệ.  
 

 
(210) 4-2017-01375 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

 

(731) Hoàng Văn Phương  (VN) 
Số 143 phố Giắt, thị trấn Triệu Sơn, 
huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, spa.  
 

 
(210) 4-2017-01377 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.1; 26.4.8; A26.4.24; 25.5.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
công nghiệp AHG SYSTEMS  (VN)
Số 19, ngõ Hậu Khuông, phố Bạch Mai, 
phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống 

được]; thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; thiết bị điều hướng cho xe cộ 

[máy vi tính trên xe cộ]; thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ; thiết bị mô phỏng dùng 

để điều khiển và lái xe cộ.  

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế công nghiệp; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ 

ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch 

vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hóa chất; dịch vụ nghiên cứu và triển khai 

[cho người khác]; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính. 
 

 
(210) 4-2017-01378 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Lube Shop Long Trung  (VN) 
8 đường 57B, khu phố 9, phường Tân 

Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Má phanh cho xe cộ; cơ cấu truyền động cho xe cộ mặt đất; phanh cho xe cộ; 

xích truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ; vỏ xe; săm xe. 
 

 
(210) 4-2017-01379 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 15.1.13; 18.1.21; 26.1.1; 26.4.1; A17.1.7

(731) SODECA INDUSTRIES (M) SDN BHD  

(MY) 

No. 20, Jalan Kuchai Maju 16, Kuchai 

Enterpreneurs' Park Off Jalan Kuchai 

Lama, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt làm mát dùng cho mục đích thương mại, không phải là bộ phận máy móc; 

quạt làm mát dùng cho mục đích công nghiệp, không phải là bộ phận máy móc; quạt ly 

tâm kiểu đường vào đơn, không phải là bộ phận máy móc; quạt điện; quạt xoắn ốc, không 

phải là bộ phận máy móc; quạt ly tâm kiểu đường vào kép, không phải là bộ phận máy 

móc; quạt ly tâm, không phải là bộ phận máy móc; quạt thông gió đặt bên trong ống dẫn, 

không phải là bộ phận máy móc; quạt thông gió; quạt thổi khí chạy điện dùng cho mục 

đích điều hòa không khí; thiết bị điều hòa không khí; hệ thống điều hòa không khí. 
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(210) 4-2017-01384 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất kinh doanh 
nhang thảo dược, trà thảo 
dược, nước giải khát thảo 
dược, thực phẩm chức năng 
và bán lẻ thuốc đông dược 
Phương Anh  (VN) 
Số 014 /AL, xã An Bình Tây, huyện Ba 
Tri, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 03: Nhang thơm (hương thắp) các loại.  

 

 
(210) 4-2017-01385 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Lê Thị Vi Chiện  (VN) 

Số 12 TT Cục định canh định cư, tổ 20B 
cụm 2, phường Xuân La, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; tinh dầu; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm 

tẩy trang. 
 

Nhóm 09: Kính mắt dùng chống bụi; kính râm; gọng kính; mắt kính; hộp đựng kính; dây 
đeo kính. 

 
Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ; đồng hồ đeo tay; dây chuyền; nhẫn; hoa tai. 

 
Nhóm 18: Túi xách; vali; ví tiền; ví đựng thẻ tín dụng [ví]; ví đựng danh thiếp; «. 

 
Nhóm 25: Quần áo [trang phục]; giày; dép; khăn quàng cổ; đồ đi ở chân; thắt lưng [trang 
phục]. 

 

 
(210) 4-2017-01386 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Lê Thị Vi Chiện   (VN) 

Số 12 TT Cục định canh định cư, tổ 20B 
cụm 2, phường Xuân La, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; tinh dầu; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm 
tẩy trang. 

 
Nhóm 09: Kính mắt dùng chống bụi; kính râm; gọng kính; mắt kính; hộp đựng kính; dây 
đeo kính. 

 
Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ; đồng hồ đeo tay; dây chuyền; nhẫn; hoa tai.  

 
Nhóm 18: Túi xách; vali; ví tiền; ví đựng thẻ tín dụng [ví]; ví đựng danh thiếp; «.  

 
Nhóm 25: Quần áo [trang phục]; giày; dép; khăn quàng cổ; đồ đi ở chân; thắt lưng [trang 
phục]. 

 

 
(210) 4-2017-01389 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) GUANGDONG TRANSTEK MEDICAL 

ELECTRONICS CO., LTD.  (CN) 
Torch Development District, Zone A, 
No. 105, Dongli Road, Zhong Shan, 
Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ nguyên tử; đồng hồ bỏ túi; lịch vạn niên điện tử tích 

hợp đồng hồ; hộp đựng đồ trang sức cho mục đích trưng bày; đồ trang trí [đồ trang sức]; 
dụng cụ bấm giờ; dụng cụ đo thời gian [đồng hồ]; đồng hồ chủ có độ chính xác cao để 
làm đồng bộ thời gian các đồng hồ phụ thuộc; hộp dùng cho ngành sản xuất đồng hồ và 
đồng hồ đeo tay. 

 

 
(210) 4-2017-01391 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.5.6; A2.5.23; 1.15.11; 1.15.21; 25.7.17
(591) Xanh da trời, trắng, đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

và thương mại Điểm Vàng  
(VN) 
Số 35 phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; sữa tắm; kem đánh răng [mỹ phẩm]; phấn rôm dùng cho trẻ em; 

kem chống hăm [mỹ phẩm]; kem chống nẻ dưỡng ẩm da. 
 

Nhóm 05: Tã lót trẻ em bằng giấy hoặc xenlulo; bỉm trẻ em bằng giấy hoặc xenlulo; tã lót 
trẻ em bằng vải dệt; quần tã. 
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Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả cho trẻ em bú bình. 
 

Nhóm 24: Khăn mặt bằng vải không dệt; khăn lau bằng vải không dệt; khăn ăn bằng vải 
không dệt. 

 

 
(210) 4-2017-01392 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) SIGONGMEDIA CO., LTD.  (KR) 

SIGONG BD, 225-20, Pangyoyeok-ro, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; đồ chơi giáo dục; đồ chơi lắp ghép mô hình xây dựng; đồ chơi bằng 

nhung; đồ chơi bằng cao su; đồ chơi bằng kim loại; đồ chơi bằng chất dẻo; đồ chơi giáo 
dục cho thực hành kỹ năng lập trình; gạch dùng cho thực hành kỹ năng lập trình (đồ chơi 
giáo dục); trò chơi giáo dục cho thực hành kỹ năng lập trình; rô bốt đồ chơi. 

 

 
(210) 4-2017-01393 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.1; 26.4.2; A26.11.12 
(591) Xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân Huỳnh 
Châu  (VN) 
31B ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc và thiết bị của máy móc thuộc nhóm này như: vòng bi, bạc đạn, mô 

tơ, máy bơm, máy khoan, van xả thuộc nhóm này.  
 

 
(210) 4-2017-01394 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tân Huỳnh 
Châu   (VN) 
31B ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Dụng cụ và thiết bị điện thuộc nhóm này như: dây điện; cáp điện; dây và cáp 

thông tin; công tắc điện; bộ khởi động cho đèn điện (tắc te cho đèn điện).  
 

Nhóm 35: Mua bán máy bơm, máy bơm nước, mô tơ, thiết bị điện - nước gia dụng và 
công nghiệp như: dây điện, cáp điện, dây và cáp thông tin, công tắc điện, bộ khởi động 
cho đèn điện (tắc te cho đèn điện). 
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(210) 4-2017-01395 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Vương Linh  (VN) 
333/12/7 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng điện lạnh (tủ lạnh, máy giặt, tủ đông, tủ mát, máy lạnh, máy sấy 

quần áo); mua bán hàng điện gia dụng và đồ dùng nhà bếp (máy xay thịt, nồi áp suất điện, 
bếp điện từ, bếp hồng ngoại, bếp gas, máy hút khói, bình đun siêu tốc, bàn là (bàn ủi), nồi 
tiềm, nồi lẩu điện, bình lọc nước, bình thuỷ điện, siêu sắc thuốc, lò nướng điện, lò nướng 
thuỷ tinh, lò vi sóng, nồi nướng không khí, nồi hấp, nồi ủ, vỉ nướng điện, máy xay và nấu 
đậu nành, nồi cơm điện, máy xay sinh tố, máy xay sinh tố công nghiệp, máy xay sinh tố 
cầm tay, máy ép trái cây, máy ép cam, máy đánh trứng, quạt tháp, quạt điện, quạt sưởi, 
máy làm mát không khí, máy hút bụi, cây lau nhà, máy nước nóng lạnh uống trực tiếp, 
máy nước nóng tắm, máy sấy quần áo, máy sấy chén bát, máy rửa chén, chảo, nồi nấu, tô, 
bát (chén), ly, muỗng, nĩa, nồi áp suất gas). 

 

 
(210) 4-2017-01396 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Vương Linh   (VN) 
333/12/7 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng điện lạnh (tủ lạnh, máy giặt, tủ đông, tủ mát, máy lạnh, máy sấy 

quần áo); mua bán hàng điện gia dụng và đồ dùng nhà bếp (máy xay thịt, nồi áp suất điện, 
bếp điện từ, bếp hồng ngoại, bếp gas, máy hút khói, bình đun siêu tốc, bàn là (bàn ủi), nồi 
tiềm, nồi lẩu điện, bình lọc nước, bình thuỷ điện, siêu sắc thuốc, lò nướng điện, lò nướng 
thuỷ tinh, lò vi sóng, nồi nướng không khí, nồi hấp, nồi ủ, vỉ nướng điện, máy xay và nấu 
đậu nành, nồi cơm điện, máy xay sinh tố, máy xay sinh tố công nghiệp, máy xay sinh tố 
cầm tay, máy ép trái cây, máy ép cam, máy đánh trứng, quạt tháp, quạt điện, quạt sưởi, 
máy làm mát không khí, máy hút bụi, cây lau nhà, máy nước nóng lạnh uống trực tiếp, 
máy nước nóng tắm, máy sấy quần áo, máy sấy chén bát, máy rửa chén, chảo, nồi nấu, tô, 
bát (chén), ly, muỗng, nĩa, nồi áp suất gas). 

 

 
(210) 4-2017-01397 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.1.1; 26.5.1; 26.4.2 
(591) Nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CSG Việt Nam  
(VN) 
429 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại chống cháy. 
 

 
(210) 4-2017-01398 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.4 

(591) Đỏ, xanh, trắng 

(731) Phạm Thị Minh Tâm  (VN) 
Số 10, ngõ 289, Lương Thế Vinh, 

phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm.  

 

Nhóm 35: Mua bán: thức ăn gia súc, gia cầm.  
 

 
(210) 4-2017-01399 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.8; 26.13.25 

(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Khắc Sơn  (VN) 
Thôn Lộc Tại, xã Quảng Lợi, huyện 

Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy. 
 

 
(210) 4-2017-01400 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.15.15; 2.9.14; A2.9.15; A26.11.9 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
giáo dục Đại Mỹ Việt  (VN) 
R91-R92-R93 đường Võ Thị Sáu, KP 7, 

phường Thống Nhất, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo. 
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(210) 4-2017-01403 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.3.1; A1.1.10; A1.1.2; 26.15.15 
(591) Trắng, da cam, vàng, ghi, ghi đậm 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Huỳnh Lập   (VN) 
36 Phan Huy Chú, phường An Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch không nung (gạch xây và gạch lát nền). 

 

 
(210) 4-2017-01404 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 25.1.6 
(591) Da cam, vàng, đỏ, xanh dương đậm 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Phạm Nghĩa 
T&N  (VN) 
335 Nguyễn Văn Linh, phường An 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Cá thát lát rút xương; chạo cá thát lát; chả cá thát lát ướp gia vị loại 1; chả cá 

thát lát ướp gia vị loại 2; cá viên thát lát; cá sặc rắn ướp gia vị. 
 

 
(210) 4-2017-01408 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông Nam Dược 
Bảo Linh  (VN) 
Lô 32 khu công nghiệp Đà Nẵng, quận 
Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 05: Cao xoa bóp, thuốc y học cổ truyền dân tộc. 

 

 
(210) 4-2017-01409 (220) 19.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông Nam Dược 
Bảo Linh  (VN) 
Lô 32 Khu công nghiệp Đà Nẵng, quận 
Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 05: Cao xoa bóp, thuốc y học cổ truyền dân tộc. 
 

 
(210) 4-2017-01412 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.9.1; A5.3.15; A5.5.20 
(591) Vàng nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại mỹ 
phẩm H.M.N  (VN) 
29 Nghĩa Phát, phường 6, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ 
phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da. 

 

 
(210) 4-2017-01413 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.12; A7.1.11; 7.1.24; 26.4.9 
(591) Cam đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần địa ốc 
KATALAND  (VN) 
80/6 đường số 9, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; đầu tư vốn; cho thuê bất động 
sản; định giá bất động sản; đại lý bất động sản. 

 

Nhóm 37: Giám sát xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; phá dỡ công trình xây dựng; 
xây dựng nhà ở riêng lẻ; sơn nội thất và ngoại thất; sửa chữa quần áo. 

 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo; thiết lập bản vẽ xây dựng; đo đạc đất đai; dịch vụ tư vấn 
trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; dịch vụ thiết kế bao bì; tạo lập và duy trì trang web 
cho người khác. 

 

 
(210) 4-2017-01414 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 20.7.1; A20.1.3; 3.7.17; A3.7.24; 

A26.11.12; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH văn phòng 

phẩm Kinh Bắc  (VN) 
(Nhà riêng: Nguyễn Văn Thức), thôn Nội 
Viên, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh 
Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NEWAVE 

(NEWAVE IP COMPANY LIMITED) 
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(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu đồ dùng văn phòng phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-01415 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty TNHH văn phòng 

phẩm Kinh Bắc  (VN) 
(Nhà riêng: Nguyễn Văn Thức), thôn Nội 
Viên, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh 
Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NEWAVE 
(NEWAVE IP COMPANY LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 16: Mực viết; mực dấu; bút máy; keo dán giấy; bìa bóng kính; túi nhựa để đựng tài 

liệu (văn phòng phẩm); bút sáp; đất nặn. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm: văn phòng phẩm, 
mực viết, mực dấu, bút máy, keo dán giấy, bìa bóng kính, túi nhựa để đựng tài liệu (văn 
phòng phẩm), bút sáp, đất nặn. 

 

 
(210) 4-2017-01416 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.13; 3.7.17; 1.15.5 
(591) Xanh, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Bát Đạt  (VN) 
315 đường Tên Lửa, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt hơi nước. 

 

 
(210) 4-2017-01417 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.7.17; A3.7.24; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Bát Đạt  (VN) 
315 đường Tên Lửa, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 11: Quạt hơi nước. 
 

 
(210) 4-2017-01419 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

  

(731) Nguyễn Phi Bé  (VN) 
236 đường Võ Thành Trang, phường 11, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; quán hủ tiếu; quán ăn; dịch vụ cung cấp 

thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện. 
 

 
(210) 4-2017-01420 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A11.1.6; A11.3.7; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, đen, vàng, 

xám, trắng 

(540) 

  

(731) Võ Thị Ngoan  (VN) 
67 đường Khánh Hội, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán bún mắm, quán ăn, dịch vụ cung 

cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện. 
 

 
(210) 4-2017-01421 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(591) Xanh dương đậm, đỏ (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Võ Thà  (VN) 
163 đường Lê Văn Thọ, phường 8, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán mì quảng, quán ăn, dịch vụ cung 
cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện. 

 

 
(210) 4-2017-01422 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.15.15; 26.1.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Bình Thuận Phát  
(VN) 
Tổ 10, đường Tố Hữu, phường Yên 
Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; máy lọc nước. 
 

 
(210) 4-2017-01423 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A7.1.12; 7.1.24; A6.7.5; 20.5.7 
(591) Xanh lá mạ nhạt, xanh lá mạ, xanh lá 

cây, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và kinh 
doanh Trường Thịnh  (VN) 
53 Cao Thắng, phường 3, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản, mua bán bất động sản, quản lý bất động sản, cho thuê 

bất động sản. 
 

 
(210) 4-2017-01424 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 3.3.1; A3.3.24; A26.4.24 

(731) Công ty cổ phần nhựa Sapali  
(VN) 
Km 7, quốc lộ 1A, xã Hoàng Đông, 

huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Hàng rào bằng nhựa; thanh nhựa định hình dùng trong xây dựng; thanh bằng 
nhựa dùng cho cửa; nẹp viền bằng nhựa dùng trong xây dựng; nẹp nhựa trang trí dùng 

trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2017-01425 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A9.7.22 

(591) Xanh dương, vàng đồng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH VNIS Việt Nam  
(VN) 
Số 3A1, đường Liên Cơ, phố Nguyễn Cơ 

Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Thông tin giáo dục; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục;  sắp 

xếp và tiến hành hội thảo, tổ chức điều hành hội thảo; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào 

tạo hoặc giáo dục); dịch thuật. 
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(210) 4-2017-01426 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.5.15 
(591) Xanh dương, vàng đồng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH VNIS Việt Nam  
(VN) 
Số 3A1, đường Liên Cơ, phố Nguyễn Cơ 
Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; dịch vụ tài chính; quản lý tài chính; tư vấn tài chính; thông tin tài 
chính, cung cấp thông tin tài chính. 

 

 
(210) 4-2017-01427 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.5.19; A5.5.22; 5.13.1; A5.1.12 
(591) Cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần địa ốc Thắng 
Lợi  (VN) 
340 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm.  
 

Nhóm 43: Nhà nghỉ du lịch, dịch vụ quầy rượu, nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2017-01428 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.5.19; A5.5.22; 5.13.1; A5.1.12 
(591) Cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần địa ốc Thắng 
Lợi  (VN) 
340 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Bán buôn (kinh doanh) bất động sản, quản lý bất động sản.  
 

Nhóm 39: Du lịch, đặt chỗ cho các chuyến đi, dịch vụ hướng dẫn khách du lịch.  
 

 
(210) 4-2017-01430 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 6.1.2; 7.3.1 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
BESTCON  (VN) 
490 Hai Bà Trưng, khối An Phong, 
phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh 
Quảng Nam  
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(511)   Nhóm 19: Thạch cao; vữa amiăng; nhựa rải đường; vật liệu xây dựng không bằng kim 
loại; bê tông; ngói, đá lát sàn không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2017-01431 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A7.1.11; 7.1.24; 6.1.2; 

26.4.9 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn BRG  
(VN) 
Số 18 đường Lý Thường Kiệt, phường 
Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người; đồ chơi; gậy đánh gôn (golf) 

(dụng cụ thể thao); dụng cụ tập thể dục thẩm mỹ; túi đựng gậy đánh gôn (golf); găng tay 
đánh gôn (golf); dụng cụ sửa chữa điểm đánh dấu phát bóng; dụng cụ để sửa tảng đất cỏ 
(phụ kiện chơi gôn). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; dịch vụ bán đấu giá; dịch vụ phân tích giá 
thành; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án kinh doanh. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản; mua bán (kinh doanh) bất động sản; quản lý bất 
động sản; môi giới bất động sản; tư vấn trong lĩnh vực bất động sản. 

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; xuất bản sách; cho thuê dụng cụ thể thao; dịch vụ cung cấp 
các phương tiện dụng cụ sử dụng cho chơi gôn (golf); huấn luyện chơi gôn (golf); kinh 
doanh sân gôn (golf); khai thác sân chơi gôn (golf). 

 
Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; khách sạn, dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đặt chỗ ở cho khách du lịch; khu nghỉ dưỡng (resort).  

 

 
(210) 4-2017-01432 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.3.9; 2.5.30; 21.1.25; A5.3.13; A1.1.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần INTIMEX Việt 
Nam  (VN) 
Số 96 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; mứt quả tươi; hoa quả được 
đóng hộp.   

 

Nhóm 30: Cà phê, chè/trà, ca cao; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; đường, mật ong; bánh 
kẹo làm từ táo; dấm và nước sốt làm từ táo.  

 

Nhóm 31: Động vật sống; hoa quả tươi; thức ăn cho động vật; cây giống; hạt thực vật 
dạng thô (chưa chế biến). 
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Nhóm 32: Bia; nước ép trái cây; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống trên cơ sở mật ong 
không chứa cồn; chế phẩm để làm đồ uống; nước táo lên men.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị, mua bán các sản phẩm như: táo, mứt táo, dấm táo, nước ép 
trái cây, các chế phẩm từ táo; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; quảng cáo; đại lý 
xuất nhập khẩu táo. 

 
Nhóm 40: Nghiền, ép trái cây; bảo quản thực phẩm và đồ uống làm từ táo.  

 

 
(210) 4-2017-01433 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.1.2; 2.1.30; 2.1.8; 2.5.2; A1.1.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần INTIMEX Việt 
Nam  (VN) 
Số 96 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; mứt quả tươi; hoa quả được 

đóng hộp.    
 

Nhóm 30: Cà phê, chè/trà, ca cao; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; đường, mật ong; bánh 
kẹo làm từ táo; dấm và nước sốt làm từ táo.   

 
Nhóm 31: Động vật sống; hoa quả tươi; thức ăn cho động vật; cây giống; hạt thực vật 
dạng thô (chưa chế biến). 

 
Nhóm 32: Bia; nước ép trái cây; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống trên cơ sở mật ong 
không chứa cồn; chế phẩm để làm đồ uống; nước táo lên men.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị, mua bán các sản phẩm như: táo, mứt táo, dấm táo, nước ép 
trái cây, các chế phẩm từ táo; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; quảng cáo; đại lý 
xuất nhập khẩu táo. 

 
Nhóm 40: Nghiền, ép trái cây; bảo quản thực phẩm và đồ uống làm từ táo.   

 

 
(210) 4-2017-01434 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.13.1; 26.1.1; 5.7.3; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH khách sạn và 

du lịch Minh Phúc  (VN) 
120 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán 
rượu (quán bar); dịch vụ khách sạn; quán cà phê tự phục vụ.  

 

(210) 4-2017-01435 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH nội thất và xây 
dựng Khang Lâm Hưng   (VN) 
97 Ngô Tất Tố, phường Hòa Cường Bắc, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng.  
 

 
(210) 4-2017-01436 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.4.24; A9.3.13 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Lê Hải Đăng  (VN) 
33B, ấp 7, xã Đông Thạnh, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện văn hóa; tổ chức các hoạt động thể thao văn hóa; đào tạo huấn 
luyện nhân sự; tổ chức sự kiện giải trí.  

 

 
(210) 4-2017-01440 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.15; 3.13.1; A3.13.24; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Helen Beauty 
Việt Nam  (VN) 
Số 12, ngõ 180 đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ trị liệu; tư vấn sức khỏe; dịch vụ 

thẩm mỹ viện; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm.  
 
 

(210) 4-2017-01441 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.1; 26.4.7 (540) 

  

(731) Lê Xuân Chinh  (VN) 
Thôn Kim Sơn, xã Hoàng Giang, huyện 
Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ đội đầu, khăn trùm đầu, giầy, dép, bít tất.  
 

 
(210) 4-2017-01442 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.4.1; 26.4.7 (540) 

  

(731) Lê Xuân Chinh   (VN) 
Thôn Kim Sơn, xã Hoàng Giang, huyện 

Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi vải mua hàng, cặp đựng tài liệu, ví đựng tiền, túi da, vali du lịch.  
 

 
(210) 4-2017-01443 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Kac Việt Nam  (VN)
363/57/8 Đất Mới, KP4, phường Bình Trị 

Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 08: Dao, kéo, thìa, dĩa.  

 

Nhóm 21: Chảo rán không dùng điện; bộ xoong nồi nấu ăn không dùng điện; đồ dùng gia 

đình bằng inôc, cụ thể là: hộp đựng thức ăn, khay đựng thức ăn; chậu, cặp lồng.  
 

 
(210) 4-2017-01444 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.4.1; 2.9.22; A26.11.12 

(591) Hồng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ tổng hợp Quy Hoàng  
(VN) 
Số 347 Đê La Thành, phường ¤ Chợ 

Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
1477 

(210) 4-2017-01445 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2017-01446 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2017-01447 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 4.3.3; 4.3.19 

(591) Trắng, đen, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Tịnh Nghi  (VN) 
211 Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường 

Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  
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(210) 4-2017-01448 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ   (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-01449 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ   (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-01450 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ  (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-01451 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ  (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-01452 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A3.4.2; 8.3.1 
(591) Xanh da trời đậm, trắng, đen, xanh lá 

cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam  (VN) 
Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa.  

 

 
(210) 4-2017-01453 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A3.4.2; 8.3.1 
(591) Xanh da trời, xanh da trời nhạt, trắng, 

đen, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam  (VN) 
Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa.  

 

 
(210) 4-2017-01454 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 8.3.1; 5.7.3 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam  (VN) 
Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa.  
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(210) 4-2017-01455 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; 8.3.1; A3.4.2; 26.5.4; A26.1.18 
(591) Xanh da trời, đậm, xanh da trời nhạt, 

trắng, đen, xanh lá cây, đỏ, vàng, xanh lá 
mạ, vàng cam, nâu nhạt, đồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam  (VN) 
Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa.  

 

 
(210) 4-2017-01456 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.9.8; 26.1.1; A11.1.2; 4.5.3 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ đầu 
tư TUTTAT   (VN) 
241 phố Trần Đại Nghĩa, Trương Định, 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng phục vụ; quán ăn tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2017-01457 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A11.1.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ đầu 
tư TUTTAT  (VN) 
241 phố Trần Đại Nghĩa, Trương Định, 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng phục vụ; quán ăn tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2017-01458 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 24.9.1 
(591) Trắng, tím, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
dịch vụ YURA  (VN) 
Số 35/14/4 đường Nguyễn Tư Giản, 
phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày, dép, mũ (nón).  
 

 
(210) 4-2017-01459 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.4; 26.1.2 
(591) Tím, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Thị Hoài Anh  (VN) 
Số 20, ngõ 99/2 đường Nguyễn Chí 
Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2017-01460 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6; A25.7.7 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 
thuật 3Q  (VN) 
Thôn Nghĩa Lộ, xã Chỉ Đạo, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 17: Băng cách điện.  

 

 
(210) 4-2017-01461 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(591) Xanh dương, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 
thuật 3Q  (VN) 
Thôn Nghĩa Lộ, xã Chỉ Đạo, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 17: Băng tan (băng PTFE chống rò rỉ nước), băng cách điện.  

 

 
(210) 4-2017-01462 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.3.1; A3.3.24; 3.1.8; A3.1.24 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đua ngựa 
Thiên Mã - Mađagui   (VN) 
Thôn 4, xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai, tỉnh 
Lâm Đồng  
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); trại tập luyện thể thao; tổ chức các 
cuộc thi thể thao; cho thuê sân bãi thể thao; cho thuê các tiện ích của sân vận động; huấn 

luyện động vật. 
 

 
(210) 4-2017-01463 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6 

(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
kỹ thuật ABG  (VN) 
Số 34/23 ngõ 1197, đường Giải Phóng, 

phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: ống kim loại dùng cho hệ thống thông gió và điều hoà không khí; hợp kim của 

kim loại thường; hợp kim sắt crôm; hợp kim sắt titan; hợp kim sắt vonfram; đinh vít bằng 

kim loại.  
 
 

 
(210) 4-2017-01464 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần nước giải 
khát quốc tế Việt Hàn   (VN) 
Khu phố Ninh Tịnh 2, phường 9, thành 

phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 

 
(210) 4-2017-01466 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
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(210) 4-2017-01467 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2017-01468 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2017-01469 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
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(210) 4-2017-01470 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2017-01471 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2017-01472 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
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(210) 4-2017-01473 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2017-01474 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2017-01475 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
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(210) 4-2017-01476 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2017-01477 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.13.1 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2017-01478 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.13.1 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
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(210) 4-2017-01479 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.13.1 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2017-01480 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.13.1 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2017-01481 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 3.7.17; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 

(591) Đỏ, da cam, trắng 

(540) 

  

(731) Dương Văn Hồng  (VN) 
Thôn Thanh ấm, thị trấn Vân Đình, 

huyện ứng Hòa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện.  
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(210) 4-2017-01482 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Dương Văn Hồng   (VN) 
Thôn Thanh ấm, thị trấn Vân Đình, 
huyện ứng Hòa, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.   
 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện.  
 

 
(210) 4-2017-01483 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

 

(731) Ngô Văn Hùng  (VN) 
Thôn Ngọc Lập, xã Tân Trào, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 11: Máy đun nước nóng dùng năng lượng mặt trời; đèn chiếu sáng dùng năng 

lượng mặt trời; thiết bị lọc nước; dụng cụ điều chỉnh hơi nóng của bồn tắm; thiết bị điều 
hòa không khí; bơm nhiệt chạy bằng điện.  

 

 
(210) 4-2017-01488 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND 

COMPANY  (US) 
Chestnut Run Plaza 974 Centre Road 
Wilmington, Delaware 19805, USA 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; chế phẩm trị giun.  

 

 
(210) 4-2017-01489 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.9.4; 26.1.4; 26.1.6; A26.4.24 
(731) SAND DANCE TYRES TRADING  

(AE) 
P.O. Box 239335, Dubai - United Arab 
Emirates 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 12: Vành bánh xe đường sắt; lốp xe đạp; cơ cấu chống trượt cho lốp xe cộ; lốp đặc 

cho bánh xe cộ; vành bánh xe cộ; lốp bánh xe cộ; bánh xe cộ; đai cho ổ trục bánh xe; ổ 
trục của bánh xe xe cộ; bánh xe đạp; kẹp căng nan hoa cho bánh xe. 
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(210) 4-2017-01490 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ cam, trắng 

(540) 

  

(731) Phan Lê Anh Kiệt  (VN) 
81/27 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2017-01491 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.8 (540) 

 

(731) Lê Minh Hùng  (VN) 
22 « 2/3Bis, khu phố Hải Tân, thị trấn 
Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

 
(210) 4-2017-01492 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.9.1; A3.9.24 (540) 

  

(731) Lê Thị Như Anh  (VN) 
66/3 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách, ba lô, ví (bóp). 
 

(210) 4-2017-01493 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.4.24 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Hoàng Như Quỳnh  (VN) 
Tân Hà 2, phường Thống Nhất, thị xã 
Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón. 
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(210) 4-2017-01494 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.13.1 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2017-01495 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.13.1 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2017-01496 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.13.1 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
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(210) 4-2017-01497 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.13.1 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2017-01498 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.13.1 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2017-01499 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.13.1 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa. 
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(210) 4-2017-01500 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.13.1 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 
vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  

 

 
(210) 4-2017-01501 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.13.1 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 
vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  

 

 
(210) 4-2017-01502 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Austdoor  (VN) 
Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Thanh kim loại định hình, cửa làm bằng kim loại; cửa sổ làm bằng kim loại; 

cổng làm bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại dùng cho cửa. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: thanh kim loại định hình, cửa làm bằng 

kim loại, cửa sổ làm bằng kim loại, cổng làm bằng kim loại, khung cửa bằng kim loại, 

phụ kiện bằng kim loại dùng cho cửa. 
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(210) 4-2017-01503 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Austdoor  (VN) 
Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Thanh kim loại định hình, cửa làm bằng kim loại; cửa sổ làm bằng kim loại; 

cổng làm bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại dùng cho cửa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: thanh kim loại định hình, cửa làm bằng 
kim loại, cửa sổ làm bằng kim loại, cổng làm bằng kim loại, khung cửa bằng kim loại, 
phụ kiện bằng kim loại dùng cho cửa. 

 

 
(210) 4-2017-01504 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Austdoor  (VN) 
Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Thanh kim loại định hình, cửa làm bằng kim loại; cửa sổ làm bằng kim loại; 

cổng làm bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại dùng cho cửa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: thanh kim loại định hình, cửa làm bằng 
kim loại, cửa sổ làm bằng kim loại, cổng làm bằng kim loại, khung cửa bằng kim loại, 
phụ kiện bằng kim loại dùng cho cửa. 

 

 
(210) 4-2017-01506 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phòng khám 
nha khoa Việt Mỹ  (VN) 
Số 28/5 A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám nha khoa. 
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(210) 4-2017-01521 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Trắng, vàng nhạt, đỏ, xanh dương nhạt, 

xanh dương đậm 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư bất 
động sản I-House  (VN) 
59/71 Hồ Văn Long, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản. 

 

 
(210) 4-2017-01522 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A15.9.11 
(591) Đen, trắng, cam, xám, vàng nhạt 
(731) Công ty TNHH Ngô Minh  (VN) 

690A Hương Lộ 2, khu phố 4, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị sản xuất linh kiện điện tử; thiết bị gia công màng mỏng chân không 

dùng để sản xuất linh kiện điện tử; thiết bị sản xuất màn hình phẳng (FPD); thiết bị sản 
xuất màn hình tinh thể lỏng (LCD); thiết bị sản xuất thiết bị bán dẫn; thiết bị sản xuất 
mạch tích hợp. 

 
Nhóm 09: Loa; máy tăng âm (ampli); micrô (ống phóng thanh); đầu quay đĩa; đầu 
karaoke; đầu DVD; máy thu hình (tivi); máy thu thanh; máy chiếu; máy quay; thiết bị 
trộn âm thanh. 

 
Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt 
phát quang (LED); thiết bị khuếch tán ánh sáng; đèn chiếu sáng; ống dạ quang dùng để 
chiếu sáng; đèn dùng cho thiết bị chiếu, máy chiếu. 

 
Nhóm 15: Nhạc cụ điện tử; nhạc cụ dây; hộp dùng cho nhạc cụ; dụng cụ âm nhạc; đàn 
oóc -gan (organ); đàn ghi ta; đàn piano. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thiết bị âm thanh, thiết bị ánh sáng, thiết bị chiếu sáng, loa, tivi, đầu 
quay đĩa, đầu karaoke, đầu DVD, máy chiếu, máy tăng âm (ampli), máy phóng thanh, 
micro, máy quay, máy thu hình, máy thu thanh, đầu đọc đĩa, thiết bị trộn âm thanh, nhạc 
cụ dây, nhạc cụ điện tử, hộp dùng cho nhạc cụ, đàn oóc-gan, đàn ghi ta, đàn piano; đại lý 
phân phối: mua bán: thiết bị âm thanh, thiết bị ánh sáng, thiết bị chiếu sáng, loa, tivi, đầu 
quay đĩa, đầu karaoke, đầu DVD, máy chiếu, máy tăng âm (ampli), máy phóng thanh, 
micro, máy quay, máy thu hình, máy thu thanh, đầu đọc đĩa, thiết bị trộn âm thanh, nhạc 
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cụ dây, nhạc cụ điện tử, hộp dùng cho nhạc cụ, đàn oóc-gan, đàn ghi ta, đàn piano; kinh 
doanh chuỗi cửa hàng: mua bán: thiết bị âm thanh, thiết bị ánh sáng, thiết bị chiếu sáng, 
loa, tivi, đầu quay đĩa, đầu karaoke, đầu DVD, máy chiếu, máy tăng âm (ampli), máy 
phóng thanh, micro, máy quay, máy thu hình, máy thu thanh, đầu đọc đĩa, thiết bị trộn âm 
thanh, nhạc cụ dây, nhạc cụ điện tử, hộp dùng cho nhạc cụ, đàn oóc-gan, đàn ghi ta, đàn 
piano; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông với mục đích bán lẻ hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo, quảng cáo trên 
internet (mục đích bán hàng). 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo trì, sửa chữa: thiết bị trình chiếu, thiết bị âm thanh, ánh 
sáng, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công: thiết bị âm thanh, thiết bị chiếu sáng; dịch vụ gia công theo 
đơn dặt hàng của người khác. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí (trong nhà và ngoài trời); dịch vụ quản lý sân khấu; dịch vụ dàn 
dựng buổi biểu diễn; dịch vụ dàn dựng sân khấu; cho thuê thiết bị âm thanh; cho thuê máy 
thu thanh và máy thu hình; cho thuê máy ghi âm thanh; cho thuê đồ trang trí sân khấu. 

 

(210) 4-2017-01523 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.7.6; A5.3.13 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

 

(731) Nguyễn Kế Ngô Nhựt  (VN) 
149 Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt mắc ca sấy. 

 

 
(210) 4-2017-01524 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 3.7.17; 3.13.1 
(591) Đỏ, da cam, trắng 
(731) SK HOLDINGS CO., LTD.  (KR) 

26 Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic 
of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Enzyme dùng trong công nghiệp để làm mềm thịt; enzyme dùng trong công 

nghiệp; chất chống ô xi hóa; chế phẩm phụ gia dùng trong sản xuất mỹ phẩm, tác 
nhân/chất làm phân tán dùng trong sản xuất mỹ phẩm; tác nhân hóa học hoạt động bề 
mặt; chất chiết xuất từ quá trình lên men dùng trong công nghiệp; chất chiết xuất từ thực 
vật, không phải là tinh dầu, dùng trong sản xuất mỹ phẩm; chất chiết xuất từ thảo mộc, 
không phải là tinh dầu, dùng trong sản xuất mỹ phẩm, men nuôi cấy dùng cho nguyên 
liệu thô để sản xuất mỹ phẩm; dịch lọc đã được lên men dùng cho nguyên liệu thô để sản 
xuất mỹ phẩm; pep-tít (peptide - một chuỗi các axít amin) dùng trong sản xuất mỹ phẩm; 
protein dùng trong sản xuất mỹ phẩm; chất phụ gia hóa học sử dụng trong công nghiệp 
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thực phẩm; chất chiết xuất từ thực vật dùng trong sản xuất thực phẩm; chủng vi khuẩn 
probiotic (lợi khuẩn) dùng trong công nghiệp thực phẩm; tế bào gốc không dùng cho mục 
đích y tế hoặc thú y; nước biển dùng cho mục đích công nghiệp; chế phẩm hóa học dùng 
trong công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2017-01525 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 25.5.25; A3.13.24 
(591) Đỏ, da cam, trắng 
(731) SK HOLDINGS CO., LTD.   (KR) 

26 Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic 
of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược để điều trị bệnh sa sút trí tuệ; tá dược dùng cho 

phẫu thuật mắt; chế phẩm điều trị bỏng; chất chiết xuất từ thực vật và thảo mộc dùng cho 
mục đích y tế; chế phẩm dược tác động đến hệ thần kinh trung ương; vật liệu để trám 
dùng cho mục đích nha khoa; vật liệu để hàn răng và trám răng; tế bào gốc dùng cho mục 
đích y tế; mô cấy chứa các mô sống dùng trong phẫu thuật; collagen dùng cho mô cấy; 
vật liệu bọc răng; chế phẩm hỗ trợ quá trình tái tạo mô nha chu (quanh chân răng); vật 
liệu băng bó vết thương; nhân sâm đã chế biến; thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe trên 
cơ sở thành phần chủ đạo là chế phẩm từ rễ cây hoa đã lên men; thực phẩm chức năng hỗ 
trợ sức khỏe trên cơ sở thành phần chủ đạo là chế phẩm từ tỏi đã lên men; thực phẩm bổ 
sung hỗ trợ sức khỏe trên cơ sở sợi nấm có chứa selen hữu cơ; thực phẩm bổ sung hỗ trợ 
sức khỏe ở dạng chất lỏng; thực phẩm bổ sung ở dạng chất lỏng có tác dụng làm đẹp; thực 
phẩm bổ sung hỗ trợ sức khỏe ở dạng bột có chứa axit hialuronic; thực phẩm bổ sung ở 
dạng bột có chứa axit hialuronic có tác đụng làm đẹp; thực phẩm bổ sung hỗ trợ sức khỏe 
có chứa oligo chitosan; hồng sâm đã chế biến; cao hồng sâm; bột hồng sâm; thực phẩm 
chức năng hỗ trợ sức khỏe trên cơ sở thành phần chủ đạo là vi khuẩn axit lactic, thực 
phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe trên cơ sở cây cỏ xước (ngưu tất) đã lên men; thực phẩm 
chức năng hỗ trợ sức khỏe trên cơ sở thành phần chủ đạo là các loại đậu; thực phẩm chức 
năng hỗ trợ sức khỏe trên cơ sở thành phần chủ đạo là chất catechin của trà xanh; đồ uống 
có chứa tinh chất nhân sâm; nước ép nhân sâm (đồ uống); đồ uống hỗ trợ sức khỏe có 
chứa axit hialuronic, đồ uống chức năng có tác dụng làm đẹp da.  

 

 
(210) 4-2017-01526 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 25.5.25; A3.13.24 
(591) Đỏ, da cam, trắng 
(731) SK HOLDINGS CO., LTD.   (KR) 

26 Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic 
of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Da nhân tạo dùng cho mục đích phẫu thuật; da nhân tạo dùng để điều trị bỏng; 

mô cấy chứa vật liệu nhân tạo dùng trong phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và 
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dụng cụ chỉnh hình; vật liệu sinh học dùng để tái tạo mô; dụng cụ y tế dùng để tái tạo mô 
nha chu (quanh chân răng); mô cấy chứa vật liệu nhân tạo dùng trong nha khoa; gạc dùng 
trong phẫu thuật; vật liệu để khâu vết thương dùng trong y tế, tấm đệm [túi] ngăn ngừa 
cơn đau do bị đè/nén trên cơ thể bệnh nhân.  

 

 
(210) 4-2017-01527 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 25.5.25; A3.13.24 
(591) Đỏ, da cam, trắng 
(731) SK HOLDINGS CO., LTD.   (KR) 

26 Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic 
of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm dược làm chủ yếu từ trái cây; thực phẩm đã chế biến trên cơ sở 

thành phần chủ đạo là chế phẩm từ rễ cây hoa đã lên men; thực phẩm đã chế biến trên cơ 
sở thành phần chủ đạo là chế phẩm từ tỏi đã lên men; bột sợi nấm có chứa selen hữu cơ; 
sữa đã lên men.  

 

 
(210) 4-2017-01529 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A3.13.24; 26.4.4; 26.4.7; 25.5.25 
(591) Đỏ, da cam, trắng 
(731) SK HOLDINGS CO., LTD.   (KR) 

26 Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic 
of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước (đồ uống); đồ uống không cồn; tinh dầu để sản xuất đồ uống; đồ uống sô 

đa có hương vị gừng; đồ uống làm từ rau hoặc trái cây đã chế biến; cơ-vát (đồ uống không 
chứa cồn); nước uống có ga; chế phẩm dùng để sản xuất nước uống có ga; đồ uống chứa 
axit hialuronic (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước khoáng (đồ 
uống); nước biển (đồ uống); đồ uống không cồn làm từ tỏi.  

 

 
(210) 4-2017-01540 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.5.5; A3.1.24; A3.1.19 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
Vinh Hiển   (VN) 
4/6c đường Tân Xuân 4, ấp Chánh 2, xã 
Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 16: Phấn may. 
 

 
(210) 4-2017-01544 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) MELOPHONE-CONSULTORES E 

SERVICOS LTD.   (MT) 
89, St. John Street, Valletta VLT 1165, 
Malta  

(540) 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách trên bãi biển; túi xách tay; túi xách không bằng kim loại quý; 

vali du lịch, ô và ví đựng đồ trang điểm (rỗng).  
 

Nhóm 25: áo khoác có mũ; thắt lưng; áo choàng; giày cao cổ; quần áo trẻ em; áo váy; 
mũ; áo vét; quần bò; giày da; áo khoác; áo phông có cổ; quần đùi; váy; giày thể thao; áo 
len; áo nỉ; quần áo bơi; áo phông; quần dài và quần áo lót.  

 

 
(210) 4-2017-01545 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) CJ CORPORATION   (KR) 

12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Chất điều vị [gia vị]; gia vị có chứa hợp chất hóa học; đồ gia vị; gia vị; xốt [gia 

vị]; gia vị chứa axit nuclêic; gia vị có chứa chất hóa học; bột ngọt [gia vị]; đường [không 
cho mục đích y tế]; muối dùng cho thực phẩm, cụ thể là muối dùng để bảo quản thực 
phẩm, muối nấu ăn; hương liệu thực phẩm, trừ tinh dầu.  

 

 
(210) 4-2017-01546 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ, đen, xám, trắng 
(731) KAO GERMANY GMBH   (DE) 

Pfungstadter Str. 92-100, 64297 
Darmstadt, Germany 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo và đào tạo bậc cao cho thợ làm tóc đặc biệt về xử lý tóc cho người.  
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(210) 4-2017-01547 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

  

(731) Hoàng Anh Tú  (VN) 
22B ngõ Kiến Thiết, phường Khâm 

Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng tự thực hiện; 

quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2017-01548 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá cây 

(540)  

(731) Công ty TNHH 888   (VN) 
Thôn Hợp Phương, xã Quảng Hợp, 

huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch.  
 

 
(210) 4-2017-01549 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A25.3.3; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Trắng, cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
thiết bị Sao Mai  (VN) 
160 đường số 3, khu dân cư Trung Sơn, 

xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính.  

 

Nhóm 35: Mua bán: phần mềm máy vi tính.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
1500 

(210) 4-2017-01560 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.4.2; 26.1.1; A26.1.18; 3.7.17 
(731) Tổng Công ty Công nghiệp 

Thực phẩm Đồng Nai - một 
thành viên Công ty TNHH 
(DOFICO)  (VN) 
833A, xa lộ Hà Nội, KP1, phường Long 
Bình Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2017-01561 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Tổng Công ty Công nghiệp 

Thực phẩm Đồng Nai - một 
thành viên Công ty TNHH 
(DOFICO)  (VN) 
833A, xa lộ Hà Nội, KP1, phường Long 
Bình Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2017-01562 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Tổng Công ty Công nghiệp 

Thực phẩm Đồng Nai - một 
thành viên Công ty TNHH 
(DOFICO)  (VN) 
833A, xa lộ Hà Nội, KP1, phường Long 
Bình Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
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(210) 4-2017-01565 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) RECKITT BENCKISER LLC   (US) 

Morris Corporate Center IV, 399 

Interpace Parkway, Parsippany, New 

Jersey 07054-0225, U.S.A 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung vitamin; chất bổ sung khoáng chất; chất bổ sung nguồn gốc thảo 

dược; thực phẩm bổ sung dùng cho ăn kiêng; chế phẩm giàu vitamin dùng trong y tế, chế 

phẩm bao gồm hỗn hợp vitamin và khoáng chất; chất tăng cường sức khỏe và hỗ trợ hệ 

thống miễn dịch, bánh kẹo tẩm thuốc. 
 

 
(210) 4-2017-01566 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.4.4; 26.3.23 

(591) Trắng, xanh ngọc, xanh dương 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Diên Hồng   (VN) 
Nhà B1, phòng 11, tập thể Trường Đại 

Học Sư Phạm, phường Dịch Vọng Hậu, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2017-01569 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(731) Nguyễn Trung Đức   (VN) 
89 Dương Khuê, phường Hiệp Tân, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2017-01580 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.1.9; 25.1.25 

(591) Vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Ngân Hà  (VN) 
Nhà N1-2, số 89, phố Nguyễn Văn Trỗi, 

phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2017-01581 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 22.1.1 

(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Ngân Hà   (VN) 
Nhà N1-2, số 89, phố Nguyễn Văn Trỗi, 

phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2017-01589 (220) 20.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Trịnh Thị Thu Thảo  (VN) 
15/1, ấp 4, xã Phú Ngọc, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2017-01600 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.9.1; A5.5.20; A5.5.21; A1.1.10; A1.1.2
(591) Đen, xanh lá cây, vàng nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Sao Vàng Việt  (VN) 
Số 31 BT3, bán đảo Linh Đàm, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua dược phẩm, thực phẩm chức năng; bán dược phẩm, thực phẩm chức năng; 

nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng; xuất khẩu dược phẩm, thực phẩm chức 
năng. 

 

 
(210) 4-2017-01601 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.2; 26.3.23; 26.15.15; 24.13.1; 

25.5.5 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng đất 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Linh Dương 
Logistics  (VN) 
Số nhà 19, ngách 259, ngõ 259/35, tổ 14, 
phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Kinh doanh vận tải. 

 

 
(210) 4-2017-01602 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Trắng, nâu đỏ, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Lưu Văn Tuyến  (VN) 
Số 103 A2E, tòa nhà Becamex, Kdc Việt 
Sing, phường An Phú, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2017-01603 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Đặng Quang Trung  (VN) 

Tổ 3, phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: giày dép và phụ kiện, quần, áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, dây lưng, ví, 
ba lô, túi xách, cặp sách. 

 

 
(210) 4-2017-01604 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thịt ngon quốc 
tế LA MAISON  (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Vietcombank, 05 Công 
Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Các loại thịt; cá; gia cầm; thủy hải sản đã qua chế biến hoặc làm đông lạnh. 
 

Nhóm 30: Các loại tương; nước xốt (gia vị); gia vị. 
 

Nhóm 31: Động vật sống; rau, củ, quả, hạt tươi. 
 
Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước uống có gaz. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm các loại như: thịt, cá, gia cầm, thủy hải sản tươi sống, đóng 
hộp hoặc đông lạnh, đồ uống có cồn, đồ uống không có cồn, nước uống có gaz, tương, 
nước xốt, gia vị, rau, củ, quả, hạt tươi; quảng cáo cho mục đích bán hàng. 

 

 
(210) 4-2017-01605 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thịt ngon quốc 
tế LA MAISON  (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Vietcombank, 05 Công 
Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Các loại thịt; cá; gia cầm; thủy hải sản đã qua chế biến hoặc làm đông lạnh. 
 

Nhóm 30: Các loại tương; nước xốt (gia vị); gia vị. 
 

Nhóm 31: Động vật sống; rau, củ, quả, hạt tươi. 
 

Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước uống có gaz. 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm các loại như: thịt, cá, gia cầm, thủy hải sản tươi sống, đóng 
hộp hoặc đông lạnh, đồ uống có cồn, đồ uống không có cồn, nước uống có gaz, tương, 
nước xốt, gia vị, rau, củ, quả, hạt tươi; quảng cáo cho mục đích bán hàng.  
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(210) 4-2017-01606 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.3.2; 26.7.25; 26.5.1; A26.11.8 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) TOA PAINT (THAILAND) CO., LTD.  

(TH) 
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, KM. 23 
Bangsaothong, King Amphur 
Bangsaothong, Samuthprakarn, Thailand 
10540 

(540) 
  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vécni; chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; thuốc nhuộm; thuốc 
cắn màu. 

 

 
(210) 4-2017-01620 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, thị xã 
Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 
 
 

(210) 4-2017-01623 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2017-01624 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
1506 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2017-01625 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2017-01626 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2017-01627 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường dùng trong xây dựng.  
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(210) 4-2017-01628 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.13.1 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2017-01629 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.13.1 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2017-01640 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A5.5.21; 5.5.16 

(591) Hồng, xanh lá cây, xanh cốm, hồng nhạt 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất - thương mại - xuất 
nhập khẩu mỹ phẩm Việt Pháp 
Successful  (VN) 
Số 110, Điện Biên Phủ, phường Mỹ Phú, 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; cốc-tai trên cơ sở bia; đồ uống không cồn; nước giải khát có ga; nước giải 

khát không có ga; nước ép trái cây (đồ uống không cồn). 
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(210) 4-2017-01641 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đỏ, đen, trắng 

(731) MIAO RENLAI  (VN) 
119-121 Song Hành, phường 10, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; kinh doanh bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; 

cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản. 
 

 
(210) 4-2017-01642 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đỏ, đen, trắng 

(731) MIAO RENLAI  (VN) 
119-121 Song Hành, phường 10, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: chim yến, nước yến, yến sào, các sản 

phẩm làm từ yến.  
 

 
(210) 4-2017-01644 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.4.4; A26.11.8; 25.5.2 

(591) Nâu, vàng, vàng nhạt, xanh tím than, 

đen, xám 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Việt - Thái  (VN) 
29 Âu Dương Lân (nối dài), phường 1, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2017-01645 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Dinh dưỡng 

Chăn nuôi Hàn Quốc  (VN) 
Số 133, Lê Hồng Phong, phường Ba 
Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  

 

 
(210) 4-2017-01646 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty cổ phần Dinh dưỡng 

Chăn nuôi Hàn Quốc   (VN) 
Số 133, Lê Hồng Phong, phường Ba 
Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  

 

 
(210) 4-2017-01647 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.9.1; 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Vàng, xanh dương, xanh dương nhạt, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

GPHAR  (VN) 
B18+19, khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2017-01648 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1; 4.5.2 
(591) Vàng, xanh dương, xanh dương nhạt, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

GPHAR   (VN) 
B18+19, khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-01649 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-01660 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty TNHH bảo hộ lao 

động UNISAFE Việt Nam  (VN) 
Số 28, phố Nguyễn Quyền, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống 

cháy; đai an toàn; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; kính bảo hộ cho thể thao; mặt nạ 
bảo hộ; lưới bảo hộ phòng ngừa tai nạn; giày bảo hộ phòng chống tai nạn, bức xạ và lửa. 
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Nhóm 10: Nút bịt lỗ tai [dụng cụ bảo vệ tai]; thiết bị bảo hộ chống lại tia X, dùng cho 
mục đích y tế; thiết bị bảo vệ thính giác.  

 

 
(210) 4-2017-01661 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty TNHH bảo hộ lao 

động UNISAFE Việt Nam  (VN) 
Số 28, phố Nguyễn Quyền, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống 

cháy; đai an toàn; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; kính bảo hộ cho thể thao; mặt nạ 
bảo hộ; lưới bảo hộ phòng ngừa tai nạn; giày bảo hộ phòng chống tai nạn, bức xạ và lửa. 

 
Nhóm 10: Nút bịt lỗ tai [dụng cụ bảo vệ tai]; thiết bị bảo hộ chống lại tia X, dùng cho 
mục đích y tế; thiết bị bảo vệ thính giác.  

 

 
(210) 4-2017-01662 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Công ty TNHH kỹ thuật VTP ¸ 

Châu  (VN) 
Lô A2 - CN3 cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-01663 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.5.19; 26.1.1; 7.1.1; 7.3.11 
(591) Trắng, đỏ, đen, nâu đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ nhà hàng 
SUSHI Hoa Anh Đào  (VN) 
103 Trần Hưng Đạo, phường An Phú, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; quán ăn 
tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2017-01664 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) NEWCOS CO., LTD.  (KR) 

(Floor 3, Shinsu-dong) 211, Dongmak-
ro, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dùng cho lông mày; chì kẻ mắt; mỹ phẩm bôi vào mí mắt; mát-ca-ra; 

son môi; son bóng; son màu; phấn hồng dùng để trang điểm; kem che khuyết điểm (mỹ 
phẩm); phấn nền dùng để trang điểm.  

 

 
(210) 4-2017-01665 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A11.3.25; A1.1.9; A11.1.5; A11.3.7 
(731) CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED  

(TH) 
283 Silom Road, Silom sub-district, 
Bangrak District, Bangkok, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy; bìa cứng; giấy cho thiết bị ghi; móc cài tập giấy; dải băng giấy; máy hủy 

giấy sử dụng cho văn phòng; vật dụng lọc cà phê bằng giấy; cái kẹp giấy; bảng quảng cáo 
bằng giấy hoặc bìa cứng; vỏ bọc chai bằng bìa cứng hoặc giấy; hộp bằng bìa cứng hoặc 
giấy; ống bằng bìa cứng; tranh cổ động bằng giấy hoặc bìa cứng; giấy hoặc bìa cứng để 
nhồi; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); vật liệu 
bằng chất dẻo dùng để bao gói cụ thể là màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói, vật 
liệu gói có các bọt khí, làm bằng chất dẻo dùng để bọc hoặc đóng gói. 

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh và thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức và quản lý kinh 
doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ cửa hàng bách hóa và siêu thị bán buôn và bán lẻ trực 
tuyến liên quan đến thực phẩm và hàng tiêu dùng như quần áo, mỹ phẩm, đồ đội đầu, đồ 
đi chân, đồ dùng nhà bếp chạy điện và không chạy bằng điện; dịch vụ xuất nhập khẩu các 
mặt hàng thực phẩm, quần áo, mỹ phẩm, đồ đội đầu, đồ đi chân, đồ dùng nhà bếp chạy 
điện và không chạy bằng điện.  

 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu kho hàng hóa; đóng gói hàng hóa bằng màng co nhiệt; 
dịch vụ gom hàng để vận chuyển; dịch vụ cất giữ hành lý và lưu kho; sắp xếp các chuyến 
đi du lịch. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp chỗ ở tạm 
thời.  
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(210) 4-2017-01666 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.13.1; 26.3.23; 26.1.1 
(731) CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED  

(TH) 
283 Silom Road, Silom sub-district, 
Bangrak District, Bangkok, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 06: Két an toàn; đồ ngũ kim bằng kim loại cụ thể là móc kim loại dùng cho ngói đá 

đen, cái móc, ống bọc ngoài, lò xo; sản phẩm bằng kim loại cụ thể là cửa ra vào bằng kim 
loại, tráp đựng tiền bằng kim loại; hộp bằng kim loại thường.  

 
Nhóm 09: Dây cáp điện dùng cho máy in; dây cáp điện dùng cho bộ điều biến; bộ biến 
đổi điện dùng cho bàn phím; dây cáp điện; dây cáp điện để đấu nối; dây cáp điện dùng 
cho máy tính; đĩa ghi dữ liệu; đĩa compắc; đĩa DVD và thiết bị ghi dữ liệu kỹ thuật số; 
thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển 
năng lượng điện.  

 
Nhóm 16: Giấy; bìa cứng; giấy cho thiết bị ghi; móc cài tập giấy; dải băng giấy; máy hủy 
giấy sử dụng cho văn phòng; vật dụng lọc cà phê bằng giấy; cái kẹp giấy; bảng quảng cáo 
bằng giấy hoặc bìa cứng; vỏ bọc chai bằng bìa cứng hoặc giấy; hộp bằng bìa cứng hoặc 
giấy; ống bằng bìa cứng; tranh cổ động bằng giấy hoặc bìa cứng; giấy hoặc bìa cứng để 
nhồi; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); vật liệu 
bằng chất dẻo dùng để bao gói cụ thể là màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói, vật 
liệu gói có các bọt khí, làm bằng chất dẻo dùng để bọc hoặc đóng gói; chữ in; bản kẽm để 
in.  

 
Nhóm 17: Nhựa sóng dùng cho bảng quảng cáo; cao su, dạng thô hoặc bán thành phẩm; 
gôm, dạng thô hoặc bán thành phẩm; nhựa ở dạng tấm ép sử dụng trong sản xuất; vật liệu 
bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo. 

 
Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất; gương soi; khung ảnh; vỏ bọc ngoài của chai bằng gỗ; tượng 
bán thân bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; biển hiệu bằng gỗ hoặc chất dẻo; ống 
suốt bằng gỗ dùng cho chỉ, tơ, dây thừng; tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; 
phiến sừng ở hàm cá voi, dạng thô hoặc bán thành phẩm; tác phẩm nghệ thuật làm bằng 
gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ chức năng văn 
phòng cụ thể là dịch vụ sao chụp và đánh máy chữ; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; 
dịch vụ cửa hàng bách hóa và siêu thị bán buôn và bán lẻ trực tuyến liên quan đến thực 
phẩm và hàng tiêu dùng như quần áo, mỹ phẩm, đồ đội đầu, đồ đi chân, đồ dùng nhà bếp 
chạy điện và không chạy bằng điện.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ sửa chữa và lắp đặt trong ngành điện, đồ nội thất, dụng cụ 
và thiết bị, cụ thể là: lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; sửa chữa và bảo 
dưỡng máy bay; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; bảo dưỡng và sửa chữa 
đèn đốt; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo cháy; lắp đặt và 
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sửa chữa thiết bị làm lạnh; lắp đặt và sửa chữa thiết bị sưởi ấm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
tưới tiêu; dịch vụ đánh véc-ni.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ bảng tin điện tử [dịch vụ viễn thông]; dịch vụ cung cấp kết nối viễn 
thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông.  

 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu kho hàng hóa; sắp xếp các chuyến đi du lịch; đóng gói 
hàng hóa bằng màng co nhiệt; dịch vụ cất giữ hành lý và lưu kho.  
Nhóm 40: Xử lý vật liệu, cụ thể là xử lý chống nhàu cho vải, cán là vải, cung cấp thông 
tin về xử lý vật liệu, xử lý rác thải [chuyển hóa]; hồ giấy; nhuộm màu cửa kính bằng cách 
xử lý bề mặt; cán kim loại; đóng sách; in ảnh chụp.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt 
động thể thao và văn hóa; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; nhiếp ảnh.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ của văn phòng in ấn, cụ thể là thiết kế công nghiệp; cho thuê máy tính; 
lập trình máy tính.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp chỗ ở tạm 
thời.  

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; tư vấn về sức khỏe; trung tâm chăm sóc sức 
khỏe; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ xoa 
bóp; dịch vụ trợ giúp y tế; chải lông cho vật nuôi trong nhà; chải lông cho động vật; dịch 
vụ trị liệu; trợ giúp về thú y. 

 

 
(210) 4-2017-01667 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.11.12 
(731) CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED  

(TH) 
283 Silom Road, Silom sub-district, 
Bangrak District, Bangkok, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy đập; thiết bị cơ điện để chế biến đồ uống; máy sản xuất 

bia; máy công cụ.  
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sinh hơi nước; hệ thống và thiết bị 
nấu nướng; máy và thiết bị làm lạnh; thiết bị sấy; thiết bị thông gió; hệ thống cung cấp 
nước; hệ thống và thiết bị vệ sinh.  

 
Nhóm 14: Đồng hồ và dụng cụ đo thời gian cụ thể là đồng hồ bấm giây, đồng hồ tích hợp 
chức năng chỉ thời gian ở nhiều địa điểm, dụng cụ đo thời gian (đồng hồ), đồng hồ đeo 
tay, đồng hồ, đồng hồ bỏ túi; kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của 
kim loại quý; thỏi kim loại quý; huy chương; tượng bằng kim loại quý; đồ trang sức; đá 
quý.  
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(210) 4-2017-01668 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  

(731) CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED  

(TH) 

283 Silom Road, Silom sub-district, 

Bangrak District, Bangkok, Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đông lạnh; thịt, chiết xuất của thịt; trái cây đóng hộp; rau đóng hộp; trái 

cây sấy khô; rau đã nấu chín; thú săn (không còn sống).  
 

 
(210) 4-2017-01669 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 2.9.14; A2.9.15; A11.3.7; A9.7.19 

(731) CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED  

(TH) 

283 Silom Road, Silom sub-district, 

Bangrak District, Bangkok, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; bìa cứng; giấy cho thiết bị ghi; móc cài tập giấy; dải băng giấy; máy hủy 

giấy sử dụng cho văn phòng; vật dụng lọc cà phê bằng giấy; cái kẹp giấy; bảng quảng cáo 

bằng giấy hoặc bìa cứng; vỏ bọc chai bằng bìa cứng hoặc giấy; hộp bằng bìa cứng hoặc 

giấy; ống bằng bìa cứng; tranh cổ động bằng giấy hoặc bìa cứng; giấy hoặc bìa cứng để 

nhồi; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); vật liệu 

bằng chất dẻo dùng để bao gói cụ thể là màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói, vật 

liệu gói có các bọt khí, làm bằng chất dẻo dùng để bọc hoặc đóng gói. 

 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh và thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức và quản lý kinh 

doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ cửa hàng bách hóa và siêu thị bán buôn và bán lẻ trực 

tuyến liên quan đến thực phẩm và hàng tiêu dùng như quần áo, mỹ phẩm, đồ đội đầu, đồ 

đi chân, đồ dùng nhà bếp chạy điện và không chạy bằng điện; dịch vụ xuất nhập khẩu các 

mặt hàng thực phẩm, quần áo, mỹ phẩm, đồ đội đầu, đồ đi chân, đồ dùng nhà bếp chạy 

điện và không chạy bằng điện. 

 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu kho hàng hóa; đóng gói hàng hóa bằng màng co nhiệt; 

dịch vụ gom hàng để vận chuyển; dịch vụ cất giữ hành lý và lưu kho; sắp xếp các chuyến 

đi du lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp chỗ ở tạm 

thời.  
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(210) 4-2017-01680 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.7.11; 2.7.16; 2.7.17; 2.7.25; 4.3.3 
(591) Xanh lá, vàng, đỏ, xanh đen, xanh 

dương, đen, trắng, cam, nâu, tím 

(540) 

  

(731) Lê Minh Thông  (VN) 
Số 2, đường Bùi Văn Hòa, phường Hòa 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi có múi. 

 

 
(210) 4-2017-01681 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 2.3.12; 2.3.15; 3.7.6; A3.7.24; 5.5.16;  
(591) Xanh lá, vàng, đỏ, nâu, đen, hồng, nâu 

đỏ, cam 

(540) 

  

(731) Lê Minh Thông    (VN) 
Số 2, đường Bùi Văn Hòa, phường Hòa 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi có múi. 
 

 
(210) 4-2017-01684 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(731) CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED  

(TH) 
283 Silom Road, Silom sub-district, 
Bangrak District, Bangkok, Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài 
mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; dầu thơm xức tóc; kem đánh răng.  

 

Nhóm 05: Nước thơm để diệt muỗi; miếng đệm lót vệ sinh; chất diệt khuẩn dạng xịt; cồn 
diệt khuẩn; dược phẩm; băng vệ sinh; giấy thấm dầu được tẩm nước thơm dược phẩm; 
bông dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 08: Dao kéo; dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công cụ thể là khoan xoắn ốc, dụng cụ 
căng dải kim loại, ê tô gắn bàn, mũi khoan, lưỡi cắt, dụng cụ để bện, tết, thanh cắt, công 
cụ cắt, dụng cụ gạn chắt chất lỏng, dụng cụ đào xới, dụng cụ đầm đất; dao cạo. 

 

Nhóm 21: Lược; bọt biển; bàn chải (không kể bút lông); vật liệu dùng để làm bàn chải. 
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(210) 4-2017-01687 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 

Việt Nam  (VN) 
Phòng 1216, toà nhà CT 4C - X2, Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2017-01688 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Duy Cường  (VN) 
Thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp, huyện 
Duyên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán kính áp tròng, mắt kính, mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-01689 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A9.3.9; A26.4.24; 26.13.25 (540) 

  

(731) Lê Đặng Thảo Uyên  (VN) 
25/9/1 Hùng Vương, phường 10, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, găng tay, ba lô, túi xách, ví (bóp).  
 

 
(210) 4-2017-01700 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(731) Công ty TNHH SEEINFRONT Việt 

Nam  (VN) 
Số 17, ngõ 185/31 phố Chùa Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ 
giải trí; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); dịch vụ cung cấp trò chơi truyền từ 
mạng máy tính; cho thuê thiết bị trò chơi. 
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(210) 4-2017-01702 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 25.1.25; A5.3.13; A5.5.20 
(731) Bay Bread LLC   (US) 

2325 Pine Street, San Francisco, 
California 94115, USA 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê xay và cà phê hạt; đồ uống trên cơ sở cà phê; cacao; đồ uống trên cơ sở 

sôcôla; chè (trà) và chè (trà) thảo mộc; đồ uống trên cơ sở chè (trà) và chè (trà) thảo mộc; 
hỗn hợp đồ uống trên cơ sở cà phê; hỗn hợp đồ uống trên cơ sở cà phê hơi (được pha bằng 
cách nén cho hơi nước thấm dần qua cà phê xay nhuyễn); hỗn hợp đồ uống trên cơ sở sô-
cô-la; hỗn hợp đồ uống trên cơ sở chè (trà); hỗn hợp đồ uống trên cơ sở chè (trà) thảo 
mộc; bánh kẹo đông lạnh, cụ thể là kem lạnh, kem sữa lạnh, sữa chua đông lạnh (dạng 
kem lạnh), bánh kẹo đông lạnh có hương vị chè (trà), chè (trà) thảo mộc và/hoặc hương vị 
trái cây; hương liệu, trừ tinh dầu, cho đồ uống; vani hương liệu; sô cô la và kẹo bánh; sản 
phẩm nướng, cụ thể là, bánh nướng xốp, bánh nướng, bánh quy mặn, bánh quy, bánh ngọt 
và bánh mì; bánh xăng đuých (bánh mỳ kẹp nhân); món ăn được chế biến sẵn bao gồm 
chủ yếu là mỳ sợi (mỳ ống); món ăn được chế biến sẵn bao gồm chủ yếu là gạo; món ăn 
được chế biến sẵn bao gồm chủ yếu là hạt ngũ cốc; chất phết lên bánh được chế biến trên 
cơ sở sô-cô-la; thực phẩm có nguồn gốc từ ngũ cốc đã chế biến để dùng như ngũ cốc ăn 
sáng; bột yến mạch; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở hạt ngũ cốc; bánh quy giòn; bỏng 
ngô; đường; mật ong; nước mật đường làm từ cây dứa Mỹ; nước xốt, cụ thể là gia vị để 
cho thêm vào đồ uống; nước xốt cho món trộn (sa-lát). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, quán ăn nhỏ, nhà 
hàng cà phê, nhà hàng nhỏ bán đồ uống và đồ ăn nhẹ, quán trà, dịch vụ nhà hàng ăn uống 
bán thức ăn mang về (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thực 
phẩm đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thực phẩm và đồ uống; dịch vụ 
cung cấp đồ uống (do nhà hàng thực hiện) theo hợp đồng; dịch vụ nhà hàng ăn uống với 
chương trình khách hàng thân thiết cung cấp các lợi ích của nhà hàng để tặng thưởng cho 
các khách hàng thường xuyên. 

 

 
(210) 4-2017-01703 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A24.15.7 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) SHENZHEN GOOD FAMILY SPORTS 

SUPPLIES CHAIN MANAGEMENT 
CO., LTD.  (CN) 
1-2/F, fiyta Building, Zhenhua Road, 
Futian District, Shenzhen, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cho thuê thời gian quảng 

cáo trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 

truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 

quảng cáo; dịch vụ so sánh giá cả; đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng 

[cho người khác]; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người 

khác]; quản lý kinh doanh của những người hoạt động thể thao; tìm kiếm tài trợ. 
 

 
(210) 4-2017-01704 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A24.15.7 

(591) Đen, trắng, ghi 

(731) SHENZHEN GOOD FAMILY SPORTS 

SUPPLIES CHAIN MANAGEMENT 

CO., LTD.  (CN) 

1-2/F, fiyta Building, Zhenhua Road, 

Futian District, Shenzhen, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ thư 

viện cho thuê; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ 

câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; cung cấp tiện nghi thể thao; dịch vụ câu lạc bộ sức 

khoẻ [huấn luyện thể hình và sức khoẻ]; cho thuê thiết bị trò chơi; điều hành hoạt động xổ 

số; sản xuất chương trình biểu diễn. 
 

 
(210) 4-2017-01705 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A24.15.7 

(591) Đen, trắng, ghi 

(731) SHENZHEN GOOD FAMILY SPORTS 

SUPPLIES CHAIN MANAGEMENT 

CO., LTD.  (CN) 

1-2/F, fiyta Building, Zhenhua Road, 

Futian District, Shenzhen, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; cho thuê không 

gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; chuyển đổi dữ liệu máy tính và 

dữ liệu của chương trình máy tính [không phải là chuyển đổi vật lý]; cung cấp công cụ 

tìm kiếm trên internet; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; lưu trữ dữ liệu điện 

tử; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; điện toán đám mây; chuyển đổi tài liệu 

hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử. 
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(210) 4-2017-01706 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.3.23; 26.4.2; 26.4.7 

(591) Đen, trắng, ghi 

(731) SHENZHEN GOOD FAMILY SPORTS 

SUPPLIES CHAIN MANAGEMENT 

CO., LTD.  (CN) 

1-2/F, fiyta Building, Zhenhua Road, 

Futian District, Shenzhen, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cho thuê thời gian quảng 

cáo trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 

truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 

quảng cáo; dịch vụ so sánh giá cả; đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng 

[cho người khác]; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người 

khác]; quản lý kinh doanh của những người hoạt động thể thao; tìm kiếm tài trợ.  
 

 
(210) 4-2017-01720 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A1.1.10; A1.1.2; A15.9.16; A15.9.18 

(591) Xanh lam, da cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Kỹ nghệ Banico  
(VN) 
Số 134 Nguyễn Gia Thiều, phường Suối 

Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; con dấu; đồ dùng cho trường học; văn phòng 

phẩm; giấy làm từ bột gỗ. 

 

Nhóm 19: Xi măng amiăng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; ván sàn gỗ; gạch; 

ống cứng dẫn nước không bằng kim loại; gỗ xây dựng. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở; cho thuê căn hộ; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; 

quán lý bất động sản; cho thuê văn phòng. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; dịch vụ xây, lát; lắp đặt và sửa 

chữa thiết bị báo động chống trộm; giặt khô; dịch vụ giặt là; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa 

phần cứng máy tính. 

 

Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; cho thuê xe; vận tải bằng ôtô; cho thuê xe chở 

khách chạy bằng động cơ; vận chuyển hành khách; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 
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(210) 4-2017-01721 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A2.3.16; 2.3.5; 26.4.2; A2.3.23 
(591) Xanh dương đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần Anh Lê Gia  

(VN) 
251/6 Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ). 

 

 
(210) 4-2017-01722 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.5.1; 26.1.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất - 
Thương mại - Du lịch Hiền Anh  
(VN) 
Số 6 Phan Bá Hiến, phường Tân An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 21: Quả cầu lọc để pha trà; hộp đựng trà; vỏ bọc giữ ấm và trang trí cho bình trà; 
đồ pha trà; bộ đồ uống trà; bộ lọc trà; ấm trà. 

 
Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu 
cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2017-01723 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A15.9.11; A7.1.11; 7.1.24 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Sản xuất - 
Thương mại - Du lịch Hiền Anh  
(VN) 
Số 6 Phan Bá Hiến, phường Tân An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 21: Quả cầu lọc để pha trà; hộp đựng trà; vỏ bọc giữ ấm và trang trí cho bình trà; 
đồ pha trà; bộ đồ uống trà; bộ lọc trà; ấm trà.  
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Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu 
cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2017-01724 (220) 23.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.7.1; 26.1.2; A26.1.18; 26.1.4 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Sản xuất - 
Thương mại - Du lịch Hiền Anh 
(VN) 
Số 6 Phan Bá Hiến, phường Tân An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 21: Quả cầu lọc để pha trà; hộp đựng trà; vỏ bọc giữ ấm và trang trí cho bình trà; 
đồ pha trà; bộ đồ uống trà; bộ lọc trà; ấm trà.  

 
Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu 
cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2017-01725 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; A26.1.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lan Anh   (VN) 
46B, đường 21, tổ 5, khu phố 5, phường 
Phước Long A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-01726 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.13.1; A5.5.20; A5.5.22; 2.3.1 
(591) Hồng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DR Nguyễn  (VN) 
75/1 đường HT45, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn thực phẩm chức năng; bán buôn mỹ phẩm.  
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(210) 4-2017-01740 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.7.3; 2.7.1; 26.1.1 
(591) Trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phú Cường II 
(Hủ Tiếu Tư Ngà)  (VN) 
2105 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 
Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tinh 
Bà Rịa - Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 30: Hủ tiếu dai.  

 

 
(210) 4-2017-01741 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Xuất nhập khẩu Sâm Hạo  (VN) 
26 Hòa Bình, phường 5, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; thiết bị chiếu sáng.  
 
 

(210) 4-2017-01742 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 7.15.1; 26.4.2; 26.5.1; 26.3.23 
(591) Vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thương mại 
và Sản xuất Gạch không 
nung Chu Lai  (VN) 
KCN Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện 
Núi Thành, tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 19: Gạch xây dựng.  
 

 
(210) 4-2017-01743 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.7.1; 3.2.1; A7.1.9; A7.1.11 
(591) Nâu, trắng 
(731) Phan Lê Long   (VN) 

Thôn 9A, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, 
tỉnh Đắk Nông  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2017-01748 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.7.3; 5.7.2; 26.4.1; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH STHERB Việt 
Nam  (VN) 
Số 29 ngõ 37, phố Nguyễn Công Trứ, 
phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm trang điểm, son môi, kem dưỡng, mặt nạ dưỡng da, chế phẩm dưỡng 
da, chế phẩm làm sạch.  

 

 
(210) 4-2017-01749 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 9.9.1; A9.9.5 

(591) Đen, cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Giày TL   (VN) 
ấp Long Hưng, xã Long Thượng, huyện 

Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân.  

 

 
(210) 4-2017-01761 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.1.1; A3.1.24; A3.1.25; 1.3.1; 4.5.2; 

4.5.3; 25.5.25 
(731) AJ RESEARCH AND PHARMA SDN. 

BHD.   (MY) 

Level 4, Menara Atlan, 161B, Jalan 
Ampang, 50450, Kuala Lumpur, 

Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; cao dán, vật liệu để băng bó; chất diệt 

khuẩn; chất bổ sung sức khỏe dùng cho mục đích y tế; vitamin và chất bổ sung vitamin; 

khoáng chất và chất bổ sung khoáng chất; chất bổ sung dinh dưỡng; thuốc thảo dược, 
bánh kẹo chứa thuốc; chế phẩm vitamin; sợi dùng cho ăn kiêng; viên thuốc dùng cho mục 

đích dược phẩm; chất bổ sung thức ăn tự nhiên chủ yếu làm từ vitamin và khoáng chất. 

 
Nhóm 30: Kẹo (không chứa thuốc), bánh kẹo, kẹo cho thực phẩm, kẹo, bánh mỳ và bánh 

ngọt. 
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(210) 4-2017-01762 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH du thuyền Viet 
Princess  (VN) 
Lầu 1, 170-170 Bis Bùi Thị Xuân, 

phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải 

hàng hóa và vận chuyển hành khách du lịch.  
 

 
(210) 4-2017-01781 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A26.11.12 

(591) Đỏ, xanh dương 

(731) Công ty cổ phần Patino Việt 
Nam  (VN) 
159/48 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 30: Các loại bánh làm từ bột mì/ gạo có nhân thịt, hải sản, rau củ quả bao gồm: 

bánh pizza; đế pizza; bánh ngọt; bánh kem; bánh bao. 
 

 
(210) 4-2017-01782 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) A3.11.2; A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1; 26.1.5

(591) Xanh da trời, xanh da trời đậm, trắng, 

tím, đỏ hồng 

(540) 

  

(731) 1. Nguyễn Thị Bích Hồng  (VN) 
P603, số nhà 8+10 ngách 61/12 Chính 

Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

2. Phạm Văn Toản  (VN) 
Xóm 3, xã Trực Thắng, huyện Trực 

Ninh, tỉnh Nam Định 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, mỹ phẩm. 
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(210) 4-2017-01783 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh dương, xám 
(731) Võ Minh Trang  (VN) 

63 Tản Đà, phường 10, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2017-01784 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 25.1.5; 25.1.9; 25.1.25; 26.1.1 
(591) Đen, cam, vàng 
(731) Công ty TNHH Nội thất 5F  (VN) 

224A Bạch Đằng, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa dùng cho các công trình xây dựng; cửa gỗ dùng cho các công trình 
xây dựng.  

 

Nhóm 20: Các sản phẩm trang trí nội thất bằng gỗ cụ thể là: giá và kệ đựng vật dụng trang 
trí, tủ đựng quần áo, tủ bếp, tủ đựng nhiều ngăn kéo, bàn trang điểm, giường. 

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm trang trí nội thất bằng gỗ cụ thể là: giá và kệ đựng vật 
dụng trang trí, tủ đựng quần áo, tủ bếp, tủ đựng nhiều ngăn kéo, bàn trang điểm, cửa nhựa 
dùng cho các công trình xây dựng, cửa gỗ dùng cho các công trình xây dựng. 

 
 

(210) 4-2017-01785 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 1.3.1; 6.1.2; 26.2.7; 26.3.1; A26.11.8 
(591) Xanh nước biển, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH Sản xuất - 

Thương mại - Dịch vụ Đại 
Hoàng Dương  (VN) 
Số 464A, khu phố Nguyễn Trãi, phường 
Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 01: Keo (hồ) chất dính dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 17: ống nhựa nhân tạo (ống nhựa mềm). 
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Nhóm 19: Tấm lợp nhựa; cửa nhựa, ống nhựa cứng và phụ tùng ống nhựa. 
 

Nhóm 35: Mua bán keo (hồ) chất dính dùng trong công nghiệp, ống nhựa mềm, tấm lợp 
nhựa, cửa nhựa, ống nhựa cứng và phụ tùng ống nhựa.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; thi công công trình công nghiệp; thi công công 
trình dân dụng. 

 
Nhóm 39: Môi giới vận tải; cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; vận chuyển hàng hóa.  

 

 
(210) 4-2017-01786 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 25.1.6; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Trung  
(VN) 
Số 2 Ngô Gia Tự, phường Trần Phú, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Cháo ăn liền. 

 

 
(210) 4-2017-01787 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 25.1.6; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Trung  
(VN) 
Số 2 Ngô Gia Tự, phường Trần Phú, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Cháo ăn liền. 

 

 
(210) 4-2017-01788 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 25.1.6; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Trung  
(VN) 
Số 2 Ngô Gia Tự, phường Trần Phú, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Cháo ăn liền. 
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(210) 4-2017-01789 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Các giải pháp 
Liên Nhật Việt  (VN) 
Số 91 phố Linh Lang, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-01804 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 18.3.23; 18.3.2; 3.9.18 
(591) Đỏ, nâu 
(731) Đào Tuyết Mai  (VN) 

Số 36, ngách 19/9 phố Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 43: Các dịch vụ về nhà nghỉ như: cung cấp chỗ ở tạm thời, dịch vụ giữ chỗ trước 
phòng ở trong nhà nghỉ, cung cấp chỗ nghỉ, phòng nghỉ, dịch vụ ăn uống tại nhà nghỉ.  

 

 
(210) 4-2017-01805 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 18.3.2; 18.3.23 
(591) Đỏ, nâu 
(731) Đào Tuyết Mai  (VN) 

Số 36, ngách 19/9 phố Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 43: Các dịch vụ về nhà nghỉ như: cung cấp chỗ ở tạm thời, dịch vụ giữ chỗ trước 
phòng ở trong nhà nghỉ, cung cấp chỗ nghỉ, phòng nghỉ, dịch vụ ăn uống tại nhà nghỉ.  

 

 
(210) 4-2017-01806 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 18.3.2; 18.3.23; 18.3.21 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh cô ban 
(731) Đào Tuyết Mai  (VN) 

Số 36, ngách 19/9 phố Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 43: Các dịch vụ về nhà nghỉ như: cung cấp chỗ ở tạm thời, dịch vụ giữ chỗ trước 
phòng ở trong nhà nghỉ, cung cấp chỗ nghỉ, phòng nghỉ, dịch vụ ăn uống tại nhà nghỉ.   

 

 
(210) 4-2017-01820 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.5.1; A3.5.24; 26.1.5; 26.1.1 
(731) KOBAYASHI PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.  (JP) 
4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka 5410045, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Tấm làm mát hoặc sưởi nóng có chứa hoặc phủ gel hóa chất được làm sẵn để sử 

dụng khi cần không dùng cho mục đích y tế; gói và miếng đệm làm mát hoặc sưởi nóng 
có chứa hoặc phủ hóa chất được làm sẵn để sử dụng khi cần không dùng cho mục đích y 
tế; thiết bị làm mát hoặc sưởi nóng có chứa các gói và miếng đệm làm mát hoặc sưởi nóng 
có chứa hóa chất làm sẵn để sử dụng khi cần; đệm sưởi dạng tấm dùng điện không cho 
mục đích y tế; quạt làm mát chạy điện dùng cho cá nhân; thiết bị sưởi ấm; đèn điện và 
thiết bị chiếu sáng khác; thiết bị nhiệt điện dùng cho mục đích gia dụng cụ thể là: thảm 
sưởi bằng điện, thiết bị đốt nóng, thiết bị hâm nóng bình sữa chạy điện, lò điện gắn bên 
trong thùng đun nước, thiết bị làm nóng bàn là, bình đun nước nóng, bộ tản nhiệt dùng 
điện; tủ ướp lạnh (cho mục đích gia dụng, không mang đi được); tủ làm mát và làm đá 
lạnh (cho mục đích gia dụng); bộ lọc cho vòi nước dùng trong gia đình; lồng ấp có cán dài 
để sưởi không chạy điện; thiết bị sưởi bỏ túi (không chạy điện); thiết bị sưởi tay, chân, 
mắt và toàn thân có chứa hóa chất hoạt tính không dùng cho mục đích y tế; bình nước 
nóng (để sưởi ấm chân cho người dùng trên giường); phụ kiện của thiết bị sưởi bỏ túi; gói 
và đệm sưởi ấm có chứa hóa chất hoạt tính không dùng cho mục đích y tế; gói và đệm làm 
mát có chứa hóa chất hoạt tính không dùng cho mục đích y tế; thiết bị để chiếu sáng, sưởi 
nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và thiết bị vệ 
sinh; gói làm ấm có khí gia nhiệt (không dùng cho mục đích y tế); đệm sưởi ấm (không 
dùng cho mục đích y tế); lồng ấp sưởi giường.  

 

 
(210) 4-2017-01821 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.5.1; A3.5.25 
(731) KOBAYASHI PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.  (JP) 
4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka 5410045, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Tấm làm mát hoặc sưởi nóng có chứa hoặc phủ gel hóa chất được làm sẵn để sử 

dụng khi cần không dùng cho mục đích y tế; gói và miếng đệm làm mát hoặc sưởi nóng 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
1530 

có chứa hoặc phủ hóa chất được làm sẵn để sử dụng khi cần không dùng cho mục đích y 
tế; thiết bị làm mát hoặc sưởi nóng có chứa các gói và miếng đệm làm mát hoặc sưởi nóng 
có chứa hóa chất làm sẵn để sử dụng khi cần; đệm sưởi dạng tấm dùng điện không cho 
mục đích y tế; quạt làm mát chạy điện dùng cho cá nhân; thiết bị sưởi ấm; đèn điện và 
thiết bị chiếu sáng khác; thiết bị nhiệt điện dùng cho mục đích gia dụng cụ thể là: thảm 
sưởi bằng điện, thiết bị đốt nóng, thiết bị hâm nóng bình sữa chạy điện, lò điện gắn bên 
trong thùng đun nước, thiết bị làm nóng bàn là, bình đun nước nóng, bộ tản nhiệt dùng 
điện; tủ ướp lạnh (cho mục đích gia dụng, không mang đi được); tủ làm mát và làm đá 
lạnh (cho mục đích gia dụng); bộ lọc cho vòi nước dùng trong gia đình; lồng ấp có cán dài 
để sưởi không chạy điện; thiết bị sưởi bỏ túi (không chạy điện); thiết bị sưởi tay, chân, 
mắt và toàn thân có chứa hóa chất hoạt tính không dùng cho mục đích y tế; bình nước 
nóng (để sưởi ấm chân cho người dùng trên giường); phụ kiện của thiết bị sưởi bỏ túi; gói 
và đệm sưởi ấm có chứa hóa chất hoạt tính không dùng cho mục đích y tế; gói và đệm làm 
mát có chứa hóa chất hoạt tính không dùng cho mục đích y tế; thiết bị để chiếu sáng, sưởi 
nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và thiết bị vệ 
sinh; gói làm ấm có khí gia nhiệt (không dùng cho mục đích y tế); đệm sưởi ấm (không 
dùng cho mục đích y tế); lồng ấp sưởi giường.  

 

 
(210) 4-2017-01822 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.5.1; A3.5.25 
(731) KOBAYASHI PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.  (JP) 
4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka 5410045, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Tấm làm mát hoặc sưởi nóng có chứa hoặc phủ gel hóa chất được làm sẵn để sử 

dụng khi cần không dùng cho mục đích y tế; gói và miếng đệm làm mát hoặc sưởi nóng 
có chứa hoặc phủ hóa chất được làm sẵn để sử dụng khi cần không dùng cho mục đích y 
tế; thiết bị làm mát hoặc sưởi nóng có chứa các gói và miếng đệm làm mát hoặc sưởi nóng 
có chứa hóa chất làm sẵn để sử dụng khi cần; đệm sưởi dạng tấm dùng điện không cho 
mục đích y tế; quạt làm mát chạy điện dùng cho cá nhân; thiết bị sưởi ấm; đèn điện và 
thiết bị chiếu sáng khác; thiết bị nhiệt điện dùng cho mục đích gia dụng cụ thể là: thảm 
sưởi bằng điện, thiết bị đốt nóng, thiết bị hâm nóng bình sữa chạy điện, lò điện gắn bên 
trong thùng đun nước, thiết bị làm nóng bàn là, bình đun nước nóng, bộ tản nhiệt dùng 
điện; tủ ướp lạnh (cho mục đích gia dụng, không mang đi được); tủ làm mát và làm đá 
lạnh (cho mục đích gia dụng); bộ lọc cho vòi nước dùng trong gia đình; lồng ấp có cán dài 
để sưởi không chạy điện; thiết bị sưởi bỏ túi (không chạy điện); thiết bị sưởi tay, chân, 
mắt và toàn thân có chứa hóa chất hoạt tính không dùng cho mục đích y tế; bình nước 
nóng (để sưởi ấm chân cho người dùng trên giường); phụ kiện của thiết bị sưởi bỏ túi; gói 
và đệm sưởi ấm có chứa hóa chất hoạt tính không dùng cho mục đích y tế; gói và đệm làm 
mát có chứa hóa chất hoạt tính không dùng cho mục đích y tế; thiết bị để chiếu sáng, sưởi 
nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và thiết bị vệ 
sinh; gói làm ấm có khí gia nhiệt (không dùng cho mục đích y tế); đệm sưởi ấm (không 
dùng cho mục đích y tế); lồng ấp sưởi giường.  
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(210) 4-2017-01823 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.5.1; A3.5.25 
(731) KOBAYASHI PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.  (JP) 
4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka 5410045, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Tấm làm mát hoặc sưởi nóng có chứa hoặc phủ gel hóa chất được làm sẵn để sử 

dụng khi cần không dùng cho mục đích y tế; gói và miếng đệm làm mát hoặc sưởi nóng 
có chứa hoặc phủ hóa chất được làm sẵn để sử dụng khi cần không dùng cho mục đích y 
tế; thiết bị làm mát hoặc sưởi nóng có chứa các gói và miếng đệm làm mát hoặc sưởi nóng 
có chứa hóa chất làm sẵn để sử dụng khi cần; đệm sưởi dạng tấm dùng điện không cho 
mục đích y tế; quạt làm mát chạy điện dùng cho cá nhân; thiết bị sưởi ấm; đèn điện và 
thiết bị chiếu sáng khác; thiết bị nhiệt điện dùng cho mục đích gia dụng cụ thể là: thảm 
sưởi bằng điện, thiết bị đốt nóng, thiết bị hâm nóng bình sữa chạy điện, lò điện gắn bên 
trong thùng đun nước, thiết bị làm nóng bàn là, bình đun nước nóng, bộ tản nhiệt dùng 
điện; tủ ướp lạnh (cho mục đích gia dụng, không mang đi được); tủ làm mát và làm đá 
lạnh (cho mục đích gia dụng); bộ lọc cho vòi nước dùng trong gia đình; lồng ấp có cán dài 
để sưởi không chạy điện; thiết bị sưởi bỏ túi (không chạy điện); thiết bị sưởi tay, chân, 
mắt và toàn thân có chứa hóa chất hoạt tính không dùng cho mục đích y tế; bình nước 
nóng (để sưởi ấm chân cho người dùng trên giường); phụ kiện của thiết bị sưởi bỏ túi; gói 
và đệm sưởi ấm có chứa hóa chất hoạt tính không dùng cho mục đích y tế; gói và đệm làm 
mát có chứa hóa chất hoạt tính không dùng cho mục đích y tế; thiết bị để chiếu sáng, sưởi 
nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và thiết bị vệ 
sinh; gói làm ấm có khí gia nhiệt (không dùng cho mục đích y tế); đệm sưởi ấm (không 
dùng cho mục đích y tế); lồng ấp sưởi giường.  

 

 
(210) 4-2017-01824 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.5.1; A3.5.25 
(731) KOBAYASHI PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.  (JP) 
4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka 5410045, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Tấm làm mát hoặc sưởi nóng có chứa hoặc phủ gel hóa chất được làm sẵn để sử 

dụng khi cần không dùng cho mục đích y tế; gói và miếng đệm làm mát hoặc sưởi nóng 
có chứa hoặc phủ hóa chất được làm sẵn để sử dụng khi cần không dùng cho mục đích y 
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tế; thiết bị làm mát hoặc sưởi nóng có chứa các gói và miếng đệm làm mát hoặc sưởi nóng 
có chứa hóa chất làm sẵn để sử dụng khi cần; đệm sưởi dạng tấm dùng điện không cho 
mục đích y tế; quạt làm mát chạy điện dùng cho cá nhân; thiết bị sưởi ấm; đèn điện và 
thiết bị chiếu sáng khác; thiết bị nhiệt điện dùng cho mục đích gia dụng cụ thể là: thảm 
sưởi bằng điện, thiết bị đốt nóng, thiết bị hâm nóng bình sữa chạy điện, lò điện gắn bên 
trong thùng đun nước, thiết bị làm nóng bàn là, bình đun nước nóng, bộ tản nhiệt dùng 
điện; tủ ướp lạnh (cho mục đích gia dụng, không mang đi được); tủ làm mát và làm đá 
lạnh (cho mục đích gia dụng); bộ lọc cho vòi nước dùng trong gia đình; lồng ấp có cán dài 
để sưởi không chạy điện; thiết bị sưởi bỏ túi (không chạy điện); thiết bị sưởi tay, chân, 
mắt và toàn thân có chứa hóa chất hoạt tính không dùng cho mục đích y tế; bình nước 
nóng (để sưởi ấm chân cho người dùng trên giường); phụ kiện của thiết bị sưởi bỏ túi; gói 
và đệm sưởi ấm có chứa hóa chất hoạt tính không dùng cho mục đích y tế; gói và đệm làm 
mát có chứa hóa chất hoạt tính không dùng cho mục đích y tế; thiết bị để chiếu sáng, sưởi 
nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và thiết bị vệ 
sinh; gói làm ấm có khí gia nhiệt (không dùng cho mục đích y tế); đệm sưởi ấm (không 
dùng cho mục đích y tế); lồng ấp sưởi giường.  

 

 
(210) 4-2017-01825 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 3.5.1; A3.5.25 
(731) KOBAYASHI PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.  (JP) 
4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka 5410045, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Tấm làm mát hoặc sưởi nóng có chứa hoặc phủ gel hóa chất được làm sẵn để sử 

dụng khi cần không dùng cho mục đích y tế; gói và miếng đệm làm mát hoặc sưởi nóng 
có chứa hoặc phủ hóa chất được làm sẵn để sử dụng khi cần không dùng cho mục đích y 
tế; thiết bị làm mát hoặc sưởi nóng có chứa các gói và miếng đệm làm mát hoặc sưởi nóng 
có chứa hóa chất làm sẵn để sử dụng khi cần; đệm sưởi dạng tấm dùng điện không cho 
mục đích y tế; quạt làm mát chạy điện dùng cho cá nhân; thiết bị sưởi ấm; đèn điện và 
thiết bị chiếu sáng khác; thiết bị nhiệt điện dùng cho mục đích gia dụng cụ thể là: thảm 
sưởi bằng điện, thiết bị đốt nóng, thiết bị hâm nóng bình sữa chạy điện, lò điện gắn bên 
trong thùng đun nước, thiết bị làm nóng bàn là, bình đun nước nóng, bộ tản nhiệt dùng 
điện; tủ ướp lạnh (cho mục đích gia dụng, không mang đi được); tủ làm mát và làm đá 
lạnh (cho mục đích gia dụng); bộ lọc cho vòi nước dùng trong gia đình; lồng ấp có cán dài 
để sưởi không chạy điện; thiết bị sưởi bỏ túi (không chạy điện); thiết bị sưởi tay, chân, 
mắt và toàn thân có chứa hóa chất hoạt tính không dùng cho mục đích y tế; bình nước 
nóng (để sưởi ấm chân cho người dùng trên giường); phụ kiện của thiết bị sưởi bỏ túi; gói 
và đệm sưởi ấm có chứa hóa chất hoạt tính không dùng cho mục đích y tế; gói và đệm làm 
mát có chứa hóa chất hoạt tính không dùng cho mục đích y tế; thiết bị để chiếu sáng, sưởi 
nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và thiết bị vệ 
sinh; gói làm ấm có khí gia nhiệt (không dùng cho mục đích y tế); đệm sưởi ấm (không 
dùng cho mục đích y tế); lồng ấp sưởi giường.  
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(210) 4-2017-01828 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) LI & FUNG (B.V.I.) LIMITED  (VG) 

P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Thuốc đánh răng; chế phẩm mỹ phẩm dùng đề chăm sóc răng miệng; nước súc 

miệng không chứa thuốc; kem giữ ẩm cho da; nước thơm chăm sóc da, kem mỹ phẩm 
dùng để chăm sóc da; huyết thanh làm đẹp (mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp; xà phòng lỏng; 
chế phẩm tẩy trang; chế phẩm làm sạch; chế phẩm tẩy sơn móng; dầu gội; dầu xả; chất 
khử mùi dùng cho cá nhân; mỹ phẩm; nước sơn móng; chất thơm, nước hoa; khăn giấy 
ướt mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-01840 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A3.4.2 
(731) E-MART MARKETING CO., LTD.  

(TW) 
7F.-3, No. 9, Wucyuan 1St Rd., 
Sinjhuang City, Taipei County 24892, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Kem [sản phẩm sữa] cho thực phẩm, pho mát; sữa; sữa bột, không cho trẻ em; 

đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; đồ uống làm từ sữa đã lên men, sữa là chủ yếu; sữa 
chua; bơ; kem bơ; nước sữa (chất lỏng còn lại sau khi sữa chua đã đông).  

 

 
(210) 4-2017-01841 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) A1.1.10; 5.3.11; 25.1.6; A5.3.14 
(591) Xanh lá mạ, đỏ, đen, vàng, nâu 
(731) ECOTEK CANADA PROMOTION 

TRADE CORPORATION   (CA) 
1188 West Georgia Street, Unit 1440, 
Vancouver, British Columbia, Canada, 
V6E 4A2 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử: các sản phẩm công nghệ thông tin, điện thoại, linh 

kiện máy tính; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; cung cấp sàn giao 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 348 tập a (03.2017) 

 

 
1534 

dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ cung cấp các 
thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; nghiên cứu thị trường.  

 

 
(210) 4-2017-01842 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  

(731) ECOTEK CANADA PROMOTION 

TRADE CORPORATION   (CA) 
1188 West Georgia Street, Unit 1440, 

Vancouver, British Columbia, Canada, 
V6E 4A2 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử: các sản phẩm công nghệ thông tin, điện thoại, linh 

kiện máy tính; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; cung cấp sàn giao 
dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ cung cấp các 

thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; nghiên cứu thị trường; quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2017-01843 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 1.15.3; 13.1.6 

(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Cơ sở Nhật Quang  (VN) 
268/12/3 đường Chiến Lược, khu phố 3, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng: đèn compact, đèn led.  
 

 
(210) 4-2017-01844 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 

(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương 

(540) 

  

(731) Trần Chí Biểu  (VN) 
436/3 Phạm Văn Chí, phường 8, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để cấp nước và mục đích vệ sinh: béc phun sương.  
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(210) 4-2017-01845 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 5.7.1 (540) 

  

(731) Phan Trung Dòng  (VN) 
75/38 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2017-01861 (220) 24.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
(531) 26.3.1; 24.15.1; A24.15.7; A26.11.8 
(591) Xám, xanh dương 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Thảo Nguyên  (VN)
Số 131B, đường Nguyễn ái Quốc, KP 1, 
phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; tư vấn du học; dịch vụ giải trí; dịch vụ đào tạo và tư vấn đào 

tạo (kỹ năng mềm, kỹ năng sống); dịch vụ hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn định hướng 
nghề nghiệp). 

 

  
(210) 4-2017-01863 (220) 25.01.2017 

  (441) 27.03.2017 
  
(731) Trần Viết Hoàn  (VN) 

Khu Khả Lễ, phường Võ Cường, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH T vấn Hoàng Minh 
(HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bình nóng lạnh (dùng cho nhà tắm); vòi phun nước; vòi hoa sen; chậu vệ sinh; 

bệ xí vệ sinh; buồng vệ sinh. 
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Phần v  
 

 đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký  
thiết kế bố trí  mạch tích hợp 

 
 

Số đơn: 7-2016-00006 

Ngày nộp đơn:  09/12/2016 

Tên gọi/Ký hiệu thiết kế bố trí: KC.01.21 

Chủ Đơn: Viện điện tử 

Địa chỉ: 17, Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

Tác giả: Lê Kỳ Biên, Viện Điện Tử, Hoàng Sâm, Nghĩa đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

Vũ Lê Hà, Viện Điện Tử, 17, Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

Chức năng: RF Frontend          Cấu trúc: MOS             Công nghệ: CMOS 0,35m  

Mô tả vắn tắt: 

Mạch tích hợp bán dẫn KC.01.21 thực hiện các chức năng RF Frontend của các máy thông tin vô 

tuyến điện trong dải tần số 0-174 MHz. Mạch tích hợp này có thể thực hiện chức năng thành 

phần như LNA, Mixer, Filter, VGA và Preamp hoặc sử dụng từng môđun chức năng thành phần 

riêng rẽ tuỳ theo nhu cầu sử dụng của kỹ sư thiết kế máy. Mạch này được sản xuất theo công 

nghệ CMOS 0,35m, gồm 7 lớp. Mạch có các thông số kỹ thuật cơ bản bao gồm: điện áp cấp cho 

mạch là 3,3V; hệ số khuếch đại môđun LNA>15 bB; hệ số Noise Figure môđun LNA≤5dB (trên 

toàn bộ dải tần làm việc); kiểu môđun trộn tần số: tích cực; độ cách ly môđun trộn tần số LO≥ 20 

dB; hệ số khuyếch đại môđun VGA≥25dB; công suất ra cực đại môđun tiền khuếch đại công suất 

10dBm; dải điều chỉnh khuếch đại tiền công suất ≥20dB với bước điều chỉnh hệ số khuếch đại  

≤3dB; kích thước thực của chip 2mm x 2mm. 
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Phần vI 
 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 
 

 
Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 

Do người nộp đơn yêu cầu 
 

 (21) 

Số đơn 

(11) 

Số công 

bố đơn 

(43) 

Ngày công 

bố đơn 

 

Ngày yêu cầu 

(51) 

Chỉ số phân 

loại quốc tế 

1-2013-03970 41255 25.03.2015 23.02.2017     A23J 3/00 

1-2014-00603 38193 25.06.2014 16.02.2017     C08G 18/70 

1-2014-02872 41326 25.03.2015 08.02.2017     A41G 1/00 

1-2014-03238 43568 25.09.2015 20.02.2017     B62K 25/08 

1-2014-03258 41691 27.04.2015 15.02.2017     E03D 11/02 

1-2014-04308 43584 25.09.2015 20.02.2017     F16F 9/32 

1-2015-00638 48113 25.08.2016 21.02.2017     E02D 5/24 

1-2015-00906 47360 27.06.2016 09.02.2017     H01M 4/04 

1-2015-01046 42663 25.06.2015 09.02.2017     H04N 19/70 

1-2015-01258 48121 25.08.2016 02.02.2017     A45C 11/00 

1-2015-02456 49336 25.11.2016 02.02.2017     F02M 25/05 

1-2015-04849 46977 25.05.2016 02.02.2017     A24F 47/00 

1-2015-04998 47447 27.06.2016 23.02.2017     B31F 1/07 

1-2016-00025 47007 25.05.2016 25.01.2017     A43B 13/18 

1-2016-00201 47469 27.06.2016 02.02.2017     C07D 471/04 

1-2016-00202 47470 27.06.2016 02.02.2017     C07D 471/04 

1-2016-00286 47070 25.05.2016 03.02.2017     F03B 3/04 

1-2016-00332 47083 25.05.2016 06.02.2017     B65D 47/34 

1-2016-00399 47107 25.05.2016 10.02.2017     A46B 15/00 

1-2016-00431 48168 25.08.2016 13.02.2017     B29C 33/04 

1-2016-00456 47505 27.06.2016 06.02.2017     A24F 47/00 

1-2016-00457 47506 27.06.2016 15.02.2017     A61K 31/5517 

1-2016-00472 47510 27.06.2016 17.02.2017     A24D 3/02 

1-2016-00478 47512 27.06.2016 03.02.2017     C07D 471/04 

1-2016-00503 47142 25.05.2016 14.02.2017     H01L 31/042 

1-2016-00504 47143 25.05.2016 25.01.2017     A23F 5/24 
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1-2016-00505 47880 25.07.2016 07.02.2017     A61K 39/395 

1-2016-00526 48179 25.08.2016 06.02.2017     C23C 18/54 

1-2016-00527 48502 26.09.2016 16.02.2017     A61K 39/395 

1-2016-00528 48503 26.09.2016 21.02.2017     A61K 39/00 

1-2016-00558 49023 25.10.2016 13.02.2017     C07K 16/28 

1-2016-00569 49803 26.12.2016 13.02.2017     H01L 21/3205 

1-2016-00571 49356 25.11.2016 13.02.2017     H01L 21/336 

1-2016-00572 49357 25.11.2016 13.02.2017     H01L 29/78 

1-2016-00573 49805 26.12.2016 13.02.2017     H01L 23/48 

1-2016-00574 47162 25.05.2016 06.02.2017     G01F 19/00 

1-2016-00592 48183 25.08.2016 09.02.2017     G06F 13/00 

1-2016-00608 47174 25.05.2016 06.02.2017     A61K 9/14 

1-2016-00609 48184 25.08.2016 09.02.2017     G06F 13/00 

1-2016-00617 47532 27.06.2016 03.02.2017     A61K 39/00 

1-2016-00643 47187 25.05.2016 02.02.2017     C07C 235/52 

1-2016-00665 47197 25.05.2016 07.02.2017     A61M 5/32 

1-2016-00669 47200 25.05.2016 20.02.2017     G04C 10/02 

1-2016-00690 47206 25.05.2016 06.02.2017     G02B 6/36 

1-2016-00695 47542 27.06.2016 21.02.2017     A61K 38/22 

1-2016-00707 48513 26.09.2016 02.02.2017     A61K 47/48 

1-2016-00710 48515 26.09.2016 03.02.2017     C08F 222/02 

1-2016-00723 47219 25.05.2016 06.02.2017     C08L 81/02 

1-2016-00728 47546 27.06.2016 10.02.2017     A01G 9/02 

1-2016-00740 47227 25.05.2016 03.02.2017     H04L 25/02 

1-2016-00754 48517 26.09.2016 07.02.2017     A43B 3/24 

1-2016-00755 47554 27.06.2016 17.02.2017     C07K 14/575 

1-2016-00766 47901 25.07.2016 25.01.2017     B01D 15/08 

1-2016-00770 47240 25.05.2016 25.01.2017     C07D 471/04 

1-2016-00775 47245 25.05.2016 23.02.2017     C07C 67/54 

1-2016-00776 47246 25.05.2016 03.02.2017     B60L 11/18 

1-2016-00777 47247 25.05.2016 03.02.2017     B60L 11/18 

1-2016-00848 49360 25.11.2016 07.02.2017     A61K 9/20 

1-2016-00849 47575 27.06.2016 07.02.2017     C22B 11/00 

1-2016-00861 47277 25.05.2016 14.02.2017     H02J 5/00 

1-2016-00863 48196 25.08.2016 07.02.2017     D21H 17/55 
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1-2016-00865 47581 27.06.2016 03.02.2017     A23J 3/14 

1-2016-00873 47585 27.06.2016 08.02.2017     C01B 35/12 

1-2016-00903 47590 27.06.2016 21.02.2017     B23K 11/14 

1-2016-00919 47594 27.06.2016 22.02.2017     H01L 21/56 

1-2016-00923 47291 25.05.2016 06.02.2017     C23C 2/12 

1-2016-00958 48204 25.08.2016 15.02.2017     C07K 16/28 

1-2016-00962 47299 25.05.2016 06.02.2017     C07K 16/28 

1-2016-00964 47605 27.06.2016 25.01.2017     F23J 15/00 

1-2016-00967 48205 25.08.2016 17.02.2017     B65B 21/24 

1-2016-00986 47917 25.07.2016 20.02.2017     A61K 31/505 

1-2016-00988 47616 27.06.2016 02.02.2017     A61K 9/28 

1-2016-00991 47301 25.05.2016 09.02.2017     B29D 11/00 

1-2016-00994 47303 25.05.2016 13.02.2017     E04B 2/86 

1-2016-01006 47621 27.06.2016 13.02.2017     A01K 51/00 

1-2016-01019 49046 25.10.2016 16.02.2017     A61K 31/4745 

1-2016-01025 47627 27.06.2016 22.02.2017     A01N 45/00 

1-2016-01026 47310 25.05.2016 21.02.2017     D01F 8/14 

1-2016-01035 48210 25.08.2016 02.02.2017     C08G 73/10 

1-2016-01037 47630 27.06.2016 06.02.2017     B65D 1/02 

1-2016-01041 48211 25.08.2016 06.02.2017     A61K 38/17 

1-2016-01042 48212 25.08.2016 15.02.2017     B65D 19/00 

1-2016-01044 48213 25.08.2016 03.02.2017     C07D 405/14 

1-2016-01061 47314 25.05.2016 13.02.2017     H04W 74/08 

1-2016-01062 47315 25.05.2016 13.02.2017     H04L 1/18 

1-2016-01063 47316 25.05.2016 15.02.2017     H04W 74/08 

1-2016-01080 47640 27.06.2016 21.02.2017     C03B 18/20 

1-2016-01084 47642 27.06.2016 07.02.2017     C23C 28/00 

1-2016-01103 47646 27.06.2016 17.02.2017     A01G 1/04 

1-2016-01119 47317 25.05.2016 06.02.2017     D21H 19/38 

1-2016-01120 47657 27.06.2016 13.02.2017     C07D 403/12 

1-2016-01126 47658 27.06.2016 21.02.2017     A23F 5/24 

1-2016-01140 49067 25.10.2016 03.02.2017     H01M 2/10 

1-2016-01145 49069 25.10.2016 13.02.2017     A61K 36/13 

1-2016-01147 48228 25.08.2016 14.02.2017     A61K 31/56 

1-2016-01176 47676 27.06.2016 09.02.2017     G06F 13/42 
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1-2016-01199 48552 26.09.2016 14.02.2017     B63B 35/79 

1-2016-01207 47689 27.06.2016 03.02.2017     B65C 9/18 

1-2016-01211 47690 27.06.2016 02.02.2017     G21B 1/05 

1-2016-01230 47694 27.06.2016 15.02.2017     H04L 1/00 

1-2016-01236 47698 27.06.2016 06.02.2017     B65G 49/00 

1-2016-01237 49372 25.11.2016 16.02.2017     C07D 471/10 

1-2016-01238 47944 25.07.2016 07.02.2017     C07D 471/04 

1-2016-01254 47706 27.06.2016 21.02.2017     H04N 19/597 

1-2016-01266 47952 25.07.2016 03.02.2017     C08F 2/01 

1-2016-01297 47716 27.06.2016 08.02.2017     A61K 31/436 

1-2016-01318 49082 25.10.2016 22.02.2017     A61K 38/34 

1-2016-01327 47972 25.07.2016 23.02.2017     C12N 15/82 

1-2016-01348 47975 25.07.2016 23.02.2017     H04W 74/00 

1-2016-01382 48567 26.09.2016 21.02.2017     C07D 495/04 

1-2016-01400 48255 25.08.2016 10.02.2017     B65B 31/06 

1-2016-01405 47734 27.06.2016 03.02.2017     B26D 1/03 

1-2016-01409 47735 27.06.2016 23.02.2017     B28B 17/00 

1-2016-01461 47995 25.07.2016 08.02.2017     C22C 21/00 

1-2016-01494 47753 27.06.2016 08.02.2017     B29D 30/48 

1-2016-01502 47755 27.06.2016 21.02.2017     C03C 15/00 

1-2016-01509 48004 25.07.2016 14.02.2017     A61K 8/81 

1-2016-01517 49113 25.10.2016 22.02.2017     B01F 9/10 

1-2016-01518 48586 26.09.2016 22.02.2017     A61K 9/14 

1-2016-01546 48589 26.09.2016 03.02.2017     A23F 5/20 

1-2016-01549 48284 25.08.2016 10.02.2017     A62B 18/02 

1-2016-01587 48021 25.07.2016 25.01.2017     A61M 1/14 

1-2016-01601 47770 27.06.2016 03.02.2017     B65D 30/00 

1-2016-01767 48331 25.08.2016 23.02.2017     C08J 3/075 

1-2016-01816 49127 25.10.2016 23.02.2017     A61K 39/395 

1-2016-01879 48647 26.09.2016 06.02.2017     A23L 27/60 

1-2016-01983 48385 25.08.2016 23.02.2017     B24C 5/06 

1-2016-02012 49433 25.11.2016 20.02.2017     A61K 36/9066 

1-2016-02101 48404 25.08.2016 21.02.2017     C01G 3/00 

1-2016-02104 48720 26.09.2016 08.02.2017     C07D 487/04 

1-2016-02121 48405 25.08.2016 20.02.2017     F16J 15/32 
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1-2016-02261 48426 25.08.2016 17.02.2017     C08J 5/06 

1-2016-02574 48897 26.09.2016 16.02.2017     B24B 7/22 

1-2016-02846 48968 26.09.2016 15.02.2017     B28B 3/00 

1-2016-02998 49592 25.11.2016 13.02.2017     G10L 19/038 

1-2016-03126 49627 25.11.2016 06.02.2017     A61K 9/10 

1-2016-03490 49742 25.11.2016 23.02.2017     E02B 17/00 

1-2016-04502 50505 25.01.2017 06.02.2017     H01L 31/042 
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Phần vii 
 

sửa đổi đơn  
 

 

 

 

a - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký sáng chế  

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 638/ TB-SHTT, ngày 06/02/2017  

(210)  Số đơn: 1-2016-01223  (220) Ngày nộp đơn 06/04/2016 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty CP LONGRICH Việt Nam (VN) 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 640/ TB-SHTT, ngày 06/02/2017  

(210)  Số đơn: 1-2016-03471  (220) Ngày nộp đơn 13/02/2015 

Mục sửa đổi: Tên tác giả 

 Tên của tác giả WAICHHIEWICZ, Paulina (US) được sửa thành: 

 WALICHIEWICZ, Paulina (US) 
 

 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 641/ TB-SHTT, ngày 06/02/2017  

(210)  Số đơn: 1-2016-02396  (220) Ngày nộp đơn 30/06/2016 

Mục sửa đổi: Thứ tự tên tác giả 

 Thứ tự của các tác giả sáng chế mới là: 

1. FARMANBAR, Hamidreza (CA) 

2. LI, Xu (CA) 

           3. ZHANG, Hang (CA) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 775/ TB-SHTT, ngày 10/02/2017  

(210)  Số đơn: 1-2015-02818  (220) Ngày nộp đơn 03/08/2015 

Mục sửa đổi: Tên tác giả 

 Tên của tác giả KAIPPALLIMALIL, John (US) được sửa thành: 

 JOHN, Kaippallimalil Mathew (US) 
 

 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 777/ TB-SHTT, ngày 10/02/2017  

(210)  Số đơn: 1-2014-01518  (220) Ngày nộp đơn 09/05/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO., LTD.) 
 Số nhà 355, tổ 17A, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 779/ TB-SHTT, ngày 10/02/2017  

(210)  Số đơn: 1-2014-02194  (220) Ngày nộp đơn 04/07/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO., LTD.) 
 Số nhà 355, tổ 17A, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 780/ TB-SHTT, ngày 10/02/2017  

(210)  Số đơn: 1-2013-03802  (220) Ngày nộp đơn 17/05/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 518 Indiana Avenue, Indianapolis, Indiana 46202, United States of America 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 781/ TB-SHTT, ngày 10/02/2017  

(210)  Số đơn: 1-2016-01159  (220) Ngày nộp đơn 31/03/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 38 Raymondienne, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 783/ TB-SHTT, ngày 10/02/2017  

(210)  Số đơn: 1-2016-05005  (220) Ngày nộp đơn 20/05/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Tjuvholmen allÐ 11, N-0252 Oslo, Norway 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 784/ TB-SHTT, ngày 10/02/2017  

(210)  Số đơn: 1-2016-04447  (220) Ngày nộp đơn 17/04/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 5600 River Club Circle, Jupiter, FL 33458, USA 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1099/ TB-SHTT, ngày 23/02/2017  

(210)  Số đơn: 1-2012-03251  (220) Ngày nộp đơn 01/11/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP Patent Limited) 
 Số 85, tầng 7, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1352/ SHTT-SC3, ngày 03/03/2017  

(210)  Số đơn: 1-2016-00236  (220) Ngày nộp đơn 18/01/2016 

Mục sửa đổi: Số đơn ưu tiên, ngày ưu tiên 

1. Số đơn ưu tiên của đơn 1-2016-00236 được sửa thành: CN 201310244391.7 

2. Ngày ưu tiên 1-2016-00236 được sửa thành: 19/06/2013 
  

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1529/ TB-SHTT, ngày 10/03/2017  

(210)  Số đơn: 1-2009-01530  (220) Ngày nộp đơn 17/12/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO., LTD.) 
Phòng 308-310, tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

_____________________________________________________________________________ 
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b - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký giải pháp hữu ích  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 782/ TB-SHTT, ngày 10/02/2017  

(210)  Số đơn: 2-2015-00348  (220) Ngày nộp đơn 09/11/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 11b/310 đường Nghi Tàm, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
 

______________________________________________________________________________ 
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c - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký giải pháp kiểu dáng công nghiệp 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 642/ TB-SHTT, ngày 06/02/2017  

(210)  Số đơn: 3-2016-01477  (220) Ngày nộp đơn 27/07/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ của chủ đơn TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION 
(JP) được sửa thành: 

25-1, Ekimae-honcho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, Japan 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1393/ TB-SHTT, ngày 03/03/2017  

(210)  Số đơn: 3-2015-02130  (220) Ngày nộp đơn 24/11/2015 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH thiết bị điện G8 (VN) 
Thửa đất số 1184, tờ bản đồ số 4, cụm công nghiệp Nguyên Xá, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1530/ TB-SHTT, ngày 10/03/2017  

(210)  Số đơn: 3-2015-00356  (220) Ngày nộp đơn 09/03/2015 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH thiết bị điện G8 (VN) 
Thửa đất số 1184, tờ bản đồ số 4, cụm công nghiệp Nguyên Xá, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 

___________________________________________________________________________ 
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d- Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 725/TB-SHTT, ngày 08/02/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-34380  (220) Ngày nộp đơn 07/12/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 726/TB-SHTT, ngày 08/02/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-25166  (220) Ngày nộp đơn 14/09/2015 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là:  

Nhóm 03: Chế phẩm để giặt và tẩy rửa dùng trong giặt là; chế phẩm tẩy trắng dùng trong 

giặt là; chất tẩy dùng trong giặt là; nước xả vải (nước làm mềm và thơm vải); chất bảo 

dưỡng vải (chất làm mềm và dưỡng sợi vải); chất làm mềm vải; chế phẩm làm sạch dùng 

trong gia đình; chất làm mới vải (chất làm mềm, thơm và sáng màu vải); xà phòng dùng 

trong giặt là. 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 727/TB-SHTT, ngày 08/02/2017  

(210) Số đơn: 4-2014-30846  (220) Ngày nộp đơn 12/12/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Trường Xuân 

Tầng 11, số 102 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 728/TB-SHTT, ngày 08/02/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-33840  (220) Ngày nộp đơn 02/12/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty luật TNHH Quốc tế BMVN 
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Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 729/TB-SHTT, ngày 08/02/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-03848  (220) Ngày nộp đơn 12/02/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH một thành viên tập vở học sinh Tân Phú Cường 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 730/TB-SHTT, ngày 08/02/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-27900  (220) Ngày nộp đơn 09/09/2016 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Cosmocos Co., Ltd. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 731/TB-SHTT, ngày 08/02/2017  

(210) Số đơn: 4-2014-13484  (220) Ngày nộp đơn 16/06/2014  

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là:  

Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung dinh dưỡng dưới dạng vitamin và khoáng 

chất; chất bổ sung tăng cường sức khỏe (dùng cho mục đích y tế); chất bổ sung tăng cường 

sức khỏe dưới dạng vitamin và khoáng chất (dùng cho mục đích y tế), tất cả dùng cho mục 

đích chăm sóc da và chăm sóc tóc. 

________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 732/TB-SHTT, ngày 08/02/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-10585  (220) Ngày nộp đơn 04/05/2015 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là:  

STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, LLC 

10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, Bethesda, Maryland 20817, United States 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 733/TB-SHTT, ngày 08/02/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-29488  (220) Ngày nộp đơn 23/10/2015 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là:  

STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, LLC 

10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, Bethesda, Maryland 20817, United States 

________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 734/TB-SHTT, ngày 08/02/2017  

(210) Số đơn: 4-2010-04967  (220) Ngày nộp đơn 16/03/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, tên và địa chỉ chủ đơn 

1. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G 

Phòng số 5 tầng 15 Tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Tp. 

Hà Nội 

2. Tên và địa chỉ chủ đơn mới là:  

STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, LLC 

10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, Bethesda, Maryland 20817, United States 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 735/TB-SHTT, ngày 08/02/2017  

(210) Số đơn: 4-2011-20106  (220) Ngày nộp đơn 27/09/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, tên và địa chỉ chủ đơn 

1. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G 

Phòng số 5 tầng 15 Tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Tp. 

Hà Nội 

2. Tên và địa chỉ chủ đơn mới là:  

STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, LLC 

10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, Bethesda, Maryland 20817, United States 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 736/TB-SHTT, ngày 08/02/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-18722  (220) Ngày nộp đơn 23/06/2016 
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Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là:  

Phòng 1012, tầng 10, tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_____________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 737/TB-SHTT, ngày 08/02/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-31445  (220) Ngày nộp đơn 10/11/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là:  

Phòng 1012, tầng 10, tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 738/TB-SHTT, ngày 08/02/2017  

(210) Số đơn: 4-2010-10086  (220) Ngày nộp đơn 12/05/2010 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là:  

Loại bỏ nhóm 07, 37 và một phần sản phẩm trong nhóm 12 khỏi danh mục yêu cầu đăng ký; 

Danh mục còn lại là: 

Nhóm 12: Xe cộ; các phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước; động cơ 

dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ; bộ phận truyền chuyển động dùng cho các 

phương tiện giao thông trên bộ; các bộ phận kết cấu, sửa chữa và thay thế cho các phương 

tiện nêu trên, cụ thể là: khung gầm các phương tiện vận chuyển, lốp dùng cho bánh xe của 

các phương tiện vận chuyển, bánh xe và xích truyền động, bánh xe của các phương tiện vận 

chuyển, van lốp xe, bộ giảm thanh, nắp van xả khí, thiết bị hãm phanh, bộ tản nhiệt, nắp 

đóng của bộ tản nhiệt, mạch thủy lực, bộ tiếp hợp thủy lực, thiết bị móc nối trong xe cộ, 

bơm không khí, còi, gương, tấm chắn bùn, bộ chắn bùn phía trước và phía sau, tấm chắn 

các mảnh vỡ, bộ phận che chắn các mảnh vỡ, ghế ngồi, dây an toàn, cần gạt nước ở kính 

chắn gió, lưỡi gạt gắn với cần gạt nước ở kính chắn gió, thiết bị chống trơn trượt, xích 

chống trơn trượt, phanh dùng cho xe cộ, dây phanh dùng cho xe cộ, thiết bị thủy lực, xả khí 

và tiết kiệm nhiên liệu dùng cho xe cộ, tấm phủ xe, trục khuỷu (bộ phận của xe cộ), trục 

cam (trục phân phối), động cơ, vòng bi, thanh kéo và đệm lót. 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 740/TB-SHTT, ngày 08/02/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-31582  (220) Ngày nộp đơn 11/11/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu Việt Nam 

Số 88 phố Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 741/TB-SHTT, ngày 08/02/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-31980  (220) Ngày nộp đơn 13/11/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

Phòng 308-310, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 742/TB-SHTT, ngày 08/02/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-30486  (220) Ngày nộp đơn 30/09/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

Phòng 308-310, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo,  

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 743/TB-SHTT, ngày 08/02/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-09765  (220) Ngày nộp đơn 22/04/2015 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là:  

Loại bỏ nhóm 32, 35, 39, 41 khỏi danh mục yêu cầu đăng ký; 

Giữ lại nhóm 30, 43, cụ thể: 

Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, bánh mì, bánh ngọt, kem lạnh. 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 744/TB-SHTT, ngày 08/02/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-18388  (220) Ngày nộp đơn 21/06/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 929/TB-SHTT, ngày 15/02/2017 

 

TT Số đơn Ngày nộp 

1 4-2014-04968 13/03/2014 

2 4-2014-04969 13/03/2014 

3 4-2014-05129 14/03/2014 

4 4-2016-04429 25/02/2016 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 972/TB-SHTT, ngày 20/02/2017  

(210) Số đơn: 4-2014-17243  (220) Ngày nộp đơn 25/07/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Unit 507 5/F Chinachem Golden Plaza 77 Mody RD Tsim Sha Tsui East KL, Hong Kong 

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 973/TB-SHTT, ngày 20/02/2017  

(210) Số đơn: 4-2014-28763  (220) Ngày nộp đơn 21/11/2014 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 
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_____________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 974/TB-SHTT, ngày 20/02/2017  

(210) Số đơn: 4-2014-15900  (220) Ngày nộp đơn 11/07/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
  
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 975/TB-SHTT, ngày 20/02/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-28580  (220) Ngày nộp đơn 14/09/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 976/TB-SHTT, ngày 20/02/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-36406  (220) Ngày nộp đơn 24/12/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 977/TB-SHTT, ngày 20/02/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-20047  (220) Ngày nộp đơn 28/07/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_____________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 978/TB-SHTT, ngày 20/02/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-34703  (220) Ngày nộp đơn 03/11/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 25, ngõ 113 Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 981/TB-SHTT, ngày 20/02/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-08600  (220) Ngày nộp đơn 01/04/2016 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty CP Longrich Việt Nam 
_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 982/TB-SHTT, ngày 20/02/2017  

(210) Số đơn: 4-2014-17986  (220) Ngày nộp đơn 05/08/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 45, ngách 20 ngõ Trại Cá, đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 983/TB-SHTT, ngày 20/02/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-34042  (220) Ngày nộp đơn 28/10/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Keda IP 

9/11B/10 Chánh Hưng, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 985/TB-SHTT, ngày 20/02/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-03340  (220) Ngày nộp đơn 05/02/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Tầng 11, số 102 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 986/TB-SHTT, ngày 20/02/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-03341  (220) Ngày nộp đơn 05/02/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 348 Tập a (03.2017) 

 

 1555

Tầng 11, số 102 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội 

_____________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1052/TB-SHTT, ngày 21/02/2017  

(210) Số đơn: 4-2014-06145  (220) Ngày nộp đơn 26/03/2014 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

_____________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1204/TB-SHTT, ngày 27/02/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-37681  (220) Ngày nộp đơn 25/11/2016 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là:  

Nhóm 29 giữ ở đơn số 4-2016-37681 

Nhóm 30 tách sang đơn số 4-2017-00127 

Nhóm 31 tách sang đơn số 4-2017-00128 

Nhóm 32 tách sang đơn số 4-2017-00129. 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1205/TB-SHTT, ngày 27/02/2017  

(210) Số đơn: 4-2014-15989  (220) Ngày nộp đơn 14/07/2014 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là:  

Nhóm 31, 35 tách sang đơn số 4-2017-01745 

Các nhóm còn lại giữ ở đơn số 4-2014-15989. 

_____________________________________________________________________________ 
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Phần VIii 
 
 

chuyển giao đơn 
 

 

a - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký sáng chế 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 645/TB-SHTT, ngày 06/02/2017 

(210)  Số đơn: 1-2016-02658  (220) Ngày nộp đơn: 19/07/2016 

Bên chuyển giao:        
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AIR CONDITIONING TECHNOLOGY (HONG 
KONG) LIMITED (CN) 
12/F Octa Tower 8 Lam Chak St Kowloon Bay Kln, Hong Kong, China 
Bên được chuyển giao: 
HITACHI-JOHNSON CONTROLS AIR CONDITIONING, INC. (JP) 

16-1, Kaigan 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-0022 Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 787/TB-SHTT, ngày 10/02/2017 

(210)  Số đơn: 1-2013-02169  (220) Ngày nộp đơn: 14/12/2011 

Bên chuyển giao:        
CICLOFILIN PHARMACEUTICALS CORP. (CA) 
34 Westbrook Drive, Edmonton, Alberta T6J 2C9, Canada 
Bên được chuyển giao:  

ContraVir Pharmaceuticals, Inc. (US) 
399 Thornall Street, 1st Floor, Edison, New Jersey 08837, United States of America 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 953/TB-SHTT, ngày 16/02/2017 

(210)  Số đơn: 1-2010-00698  (220) Ngày nộp đơn: 31/07/2008 

Bên chuyển giao:        
TransLang Technologies LTD (CA) 
Lacey Court, 344-12th Avenue S.W. Calgary, Alberta, Canada, T2R OH2 
Bên được chuyển giao:  

3S GAS TECHNOLOGIES LTD (CY) 
Lampousas, 1, P.C. 1095, Nicosia, Cyprus 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 954/TB-SHTT, ngày 16/02/2017 
 

STT Số đơn sáng chế Ngày nộp đơn 

1 1-2013-02753 04/09/2013 
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2 1-2013-02754 04/09/2013 

3 1-2014-02546 30/01/2013 

4 1-2014-03071 26/02/2013 

5 1-2014-03088 28/01/2013 

6 1-2014-04149 13/06/2013 

7 1-2015-00053 31/05/2013 

8 1-2015-00054 31/05/2013 

9 1-2015-00055 31/05/2013 

     10 1-2015-00056 31/05/2013 

 

Bên chuyển giao:        
EVONIK INDUSTRIES AG (DE) 
Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, Germany 
Bên được chuyển giao:  
EVONIK DEGUSSA GMBH (DE) 
Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, Germany 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1531/TB-SHTT, ngày 10/03/2017 

(210)  Số đơn: 1-2013-03177  (220) Ngày nộp đơn: 06/04/2011 

Bên chuyển giao:        
LUVATA ESPOO OY (FI) 
Tuulikuja, 2 FI-20100 Espoo, Finland 
Bên được chuyển giao:  
LUVATA ALLTOP (ZHONGSHAN) LTD. (CN) 
Maxin Branch, No 1 Shengue South Road, Huangpu Town, Zhongshan City, Guangdong 
Province 528429, China 
 

 

____________________________________________________________________________ 

 
 

b - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 643/TB-SHTT, ngày 06/02/2017 

 (210)  Số đơn: 3-2016-01477  (220) Ngày nộp đơn: 27/07/2016 

Bên chuyển giao:   
KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (JP) 
1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
Bên được chuyển giao:  
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TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION (JP) 
25-1, Ekimae-honcho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, Japan 
TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION (JP) trở thành chủ 
đơn duy nhất 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 786/TB-SHTT, ngày 10/02/2017 

 (210)  Số đơn: 3-2015-02270  (220) Ngày nộp đơn: 11/12/2015 

Bên chuyển giao:   
Công ty TNHH thương mại và dược phẩm ALPHA Quốc Tế (VN) 
Số 29 ngõ 112 Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia (VN) 
Số 116 đường Trần Bình, tập thể Viện 19/8, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
c - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 405/TB-SHTT, ngày 18/01/2017 

(210)  Số đơn: 4-2015-25540  (220) Ngày nộp đơn: 17/09/2015 
 

Bên chuyển giao:  

ĐẶNG TÌNH 
73/43/3 Trương Quốc Dung, phường 10, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Doanh nghiệp tư nhân bảo thành  
Lô 5, số 12 đường Hưng Phú, phường 10, quận 8, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn số: 515/TB-SHTT, ngày 24/01/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-03380  (220) Ngày nộp đơn: 03/02/2016 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh vật tư nước và công nghiệp an thịnh phát 
Số nhà 7, tổ 56, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty tnhh van blob việt nam  
Số 56 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn số: 516/TB-SHTT, ngày 24/01/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-34081  (220) Ngày nộp đơn: 28/10/2016 
 

Bên chuyển giao:  

Mai trung đức 
Số nhà 96, khu 3, thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

Bên được chuyển giao:  

Công ty tnhh đầu tư  & phát triển solar việt nam  
289 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn số: 517/TB-SHTT, ngày 24/01/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-10249  (220) Ngày nộp đơn: 13/04/2016 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh một thành viên sàn gỗ galamax 
Số 29C/6, đường tổ 7, khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần wilson việt nam 
Số nhà 13, ngách 33, ngõ 521, đường Trương Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. 
Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn số: 518/TB-SHTT, ngày 24/01/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-21361  (220) Ngày nộp đơn: 15/07/2016 
 

Bên chuyển giao:  

NGUYỄN văn long 
Thôn Khánh Mỹ, xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 

Bên được chuyển giao:  

Seoul group co., ltd. 
601-404, 41, Hangeulbiseok-ro 8 - gil, Nowon-gu, Seoul, South Korea 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 519/TB-SHTT, ngày 24/01/2017 

(210)  Số đơn: 4-2011-20667  (220) Ngày nộp đơn: 04/10/2011 
 

Bên chuyển giao:  

CƠ SỞ ĐẸP  
151B Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

Bên được chuyển giao:  
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NGUYỄN đức hoàng 
Số 121B Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn số: 528/TB-SHTT, ngày 24/01/2017 
 

TT Số đơn Ngày nộp 

1 4-2016-01103 13/01/2016 

2 4-2016-10980 21/04/2016 

3 4-2016-19361 28/06/2016 

 

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH cà phê ru nam 
Số 442A, đại lộ Bình Dương, tổ 31, khu phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận 
An, tỉnh Bình Dương 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần niso 
12 Bis Phan Kế Bính, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 845/TB-SHTT, ngày 13/02/2017 

(210)  Số đơn: 4-2015-10944  (220) Ngày nộp đơn: 06/05/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh thiên hoàng nguyên 
Tổ 20, khu phố 4, ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

Bên được chuyển giao:  

công ty tnhh một thành viên ý ngọc tiên  
254/33/43 Bến Vân Đồn, phường 5, quận 4, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn số: 848/TB-SHTT, ngày 13/02/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-32588  (220) Ngày nộp đơn: 19/10/2016 
 

Bên chuyển giao:  

Nguyễn thị nga 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

Bên được chuyển giao:  
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Công ty phú mạnh (TNHH) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 849/TB-SHTT, ngày 13/02/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-05382  (220) Ngày nộp đơn: 04/03/2016 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần đường biên hòa 
KCN Biên Hòa I, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần đường biên hòa - phan rang 

160 đường Bác ái, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn số: 850/TB-SHTT, ngày 13/02/2017 

(210)  Số đơn: 4-2015-00669  (220) Ngày nộp đơn: 12/01/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Dsg international limited 
Craigmuir Chambers, P.O.Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

Bên được chuyển giao:  

Dsg investment (ip) limited 
Room 502, Bank of America Tower, 12 Harcourt Road, Central, Hong Kong 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn số: 851/TB-SHTT, ngày13/02/2017 

(210)  Số đơn: 4-2015-01889  (220) Ngày nộp đơn: 23/01/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Dsg international limited 
Craigmuir Chambers, P.O.Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

Bên được chuyển giao:  

Dsg investment (IP) limited 
Room 502, Bank of America Tower, 12 Harcourt Road, Central, Hong Kong 

 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn số: 852/TB-SHTT, ngày 13/02/2017 

(210)  Số đơn: 4-2015-00668  (220) Ngày nộp đơn: 12/01/2015 
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Bên chuyển giao:  

Dsg international limited 
Craigmuir Chambers, P.O.Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

Bên được chuyển giao:  

            Dsg investment (IP) limited 
            Room 502, Bank of America Tower, 12 Harcourt Road, Central, Hong Kong 

 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 853/TB-SHTT, ngày 13/02/2017 

(210)  Số đơn: 4-2015-27861  (220) Ngày nộp đơn: 09/10/2016 
 

Bên chuyển giao:  

Dsg international limited 
Craigmuir Chambers, P.O.Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

Bên được chuyển giao:  

Dsg investment (IP) limited 
Room 502, Bank of America Tower, 12 Harcourt Road, Central, Hong Kong 

 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn số: 854/TB-SHTT, ngày 13/02/2017 
 

TT Số đơn Ngày nộp 

1 4-2015-16404 24/06/2015 

2 4-2015-16405 24/06/2015 
 

 

Bên chuyển giao:  

KOREA CONTAINER POOL CO., LTD. 
6F 63-8, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul 121-745, Republic of Korea 

Bên được chuyển giao:  

KOREA PALLET POOL CO., LTD. 
(Dohwa-dong) 63-8 Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 857/TB-SHTT, ngày 13/02/2017 
 

TT Số đơn Ngày nộp 

1 4-2015-18726 16/07/2015 
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2 4-2015-26166 23/09/2015 

3 4-2015-26167 23/09/2015 

4 4-2015-26924 30/09/2015 

5 4-2015-26925 30/09/2015 

 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần thương mại và dược phẩm bảo phúc 
Số 34, ngõ 256 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Vũ quang dũng 
Số 34, ngõ 256 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn số: 858/TB-SHTT, ngày 13/02/2017 

(210)  Số đơn: 4-2014-14245  (220) Ngày nộp đơn: 24/06/2014 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty honda việt nam 
Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

Bên được chuyển giao:  

Honda motor co., ltd. 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 

_____________________ 
 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 859/TB-SHTT, ngày 13/02/2017 

(210)  Số đơn: 4-2014-09644  (220) Ngày nộp đơn: 06/05/2014 
 

Bên chuyển giao:  

Bayer intellectual property gmbh 
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, Germany 

Bên được chuyển giao:  

Covestro deutschland ag 
Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, Germany 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 860/TB-SHTT, ngày 13/02/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-23082  (220) Ngày nộp đơn: 29/07/2016 
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Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần thiết kế thời trang mốt đẹp 
Lô 14 khu phát triển đô thị 4A, tổ dân phố 7, phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Lê thị minh ngân 
Lô 14 khu phát triển đô thị 4A, tổ dân phố 7, phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 

______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 861/TB-SHTT, ngày 13/02/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-23083  (220) Ngày nộp đơn: 29/07/2016 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần thiết kế thời trang mốt đẹp 
Lô 14 khu phát triển đô thị 4A, tổ dân phố 7, phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Lê thị minh ngân 
Lô 14 khu phát triển đô thị 4A, tổ dân phố 7, phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 

_____________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 862/TB-SHTT, ngày 13/02/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-04385  (220) Ngày nộp đơn: 25/02/2016 
 

Bên chuyển giao:  

Lương quốc toản 
Thôn 5, xã Đăk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông 

Bên được chuyển giao:  

Công ty tnhh sản xuất thương mại dragonmark 
13/13A Quách Văn Tuấn, phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 863/TB-SHTT, ngày 13/02/2017 

(210)  Số đơn: 4-2015-02066  (220) Ngày nộp đơn: 26/01/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Hộ kinh doanh săn sóc da mặt an thy 
Số 149/28 đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH một thành viên giải trí hồi sinh 
44G Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn số: 928/TB-SHTT, ngày 15/02/2017 

(210)  Số đơn: 4-2015-27042  (220) Ngày nộp đơn: 01/10/2015 
 

Bên chuyển giao:  

TRương việt dũng 
Số 8, ngõ 122, đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần xuyên thái bình dương 
Số 79 ngõ 120 Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

_____________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 930/TB-SHTT, ngày 15/02/2017 
 

TT Số đơn Ngày nộp 

1 4-2014-04968 13/03/2014 

2 4-2014-04969 13/03/2014 

3 4-2014-05129 14/03/2014 

4 4-2016-04429 25/02/2016 

 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần f.i.t.e.l.t.e.c 
Số 8/674, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Microsoft corporation 
One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, United States of America 

_____________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1002/TB-SHTT, ngày 20/02/2017 
  

TT Số đơn Ngày nộp 

1 4-2016-17927 16/06/2016 

2 4-2016-17928 16/06/2016 

 

 

Bên chuyển giao:  

CÔNG TY CỔ PHẦN SADEC DISTRICT 
Số 91 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  
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Phạm anh tú 
95B ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

_____________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1004/TB-SHTT, ngày 20/02/2017 

(210)  Số đơn: 4-2015-04124  (220) Ngày nộp đơn: 13/02/2015 
 

Bên chuyển giao:  

công ty cổ phần truyền thông iTcom 
Phòng 304, K10A tập thể Bách Khoa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

công ty cổ phần acbel-led 
Số 4 ngõ 1 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_____________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1007/TB-SHTT, ngày 20/02/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-05280  (220) Ngày nộp đơn: 04/03/2016 
 

Bên chuyển giao:  

công ty cổ phần dược phẩm duy tân 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

công ty TNHH Refaso 
Số 22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1008/TB-SHTT, ngày 20/02/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-05281  (220) Ngày nộp đơn: 04/03/2016 
 

Bên chuyển giao:  

công ty cổ phần dược phẩm duy tân 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

công ty TNHH Refaso 
Số 22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1009/TB-SHTT, ngày 20/02/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-05282  (220) Ngày nộp đơn: 04/03/2016 
 

Bên chuyển giao:  

công ty cổ phần dược phẩm duy tân 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 
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Bên được chuyển giao:  

công ty TNHH Refaso 
Số 22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1010/TB-SHTT, ngày 20/02/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-05283  (220) Ngày nộp đơn: 04/03/2016 
 

Bên chuyển giao:  

công ty cổ phần dược phẩm duy tân 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

công ty TNHH Refaso 
Số 22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1011/TB-SHTT, ngày 20/02/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-05284  (220) Ngày nộp đơn: 04/03/2016 
 

Bên chuyển giao:  

công ty cổ phần dược phẩm duy tân 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

công ty TNHH Refaso 
Số 22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1012/TB-SHTT, ngày 20/02/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-05285  (220) Ngày nộp đơn: 04/03/2016 
 

Bên chuyển giao:  

công ty cổ phần dược phẩm duy tân 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

công ty TNHH Refaso 
Số 22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1013/TB-SHTT, ngày 20/02/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-05286  (220) Ngày nộp đơn: 04/03/2016 
 

Bên chuyển giao:  
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công ty cổ phần dược phẩm duy tân 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

công ty TNHH Refaso 
Số 22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1014/TB-SHTT, ngày 20/02/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-05287  (220) Ngày nộp đơn: 04/03/2016 
 

Bên chuyển giao:  

công ty cổ phần dược phẩm duy tân 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

công ty TNHH Refaso 
Số 22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1015/TB-SHTT, ngày 20/02/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-05288  (220) Ngày nộp đơn: 04/03/2016 
 

Bên chuyển giao:  

công ty cổ phần dược phẩm duy tân 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

công ty TNHH Refaso 
Số 22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

_____________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1016/TB-SHTT, ngày 20/02/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-05289  (220) Ngày nộp đơn: 04/03/2016 
 

Bên chuyển giao:  

công ty cổ phần dược phẩm duy tân 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

công ty TNHH Refaso 
Số 22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

 

____________________________________________________________________________ 
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PHẦN Ix 
 

đính chính 
 

 

 

Số đơn: 4-2015-23560               ngày nộp: 28/08/2015 

Nội dung đính chính: Địa chỉ chủ đơn 

Đúng là:  

JaLan Surya Timur Blok B/1, Kedoya Utara, Kebon Jeruk Jakarta Barat, Indonesia 

                
____________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 
Do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ ấn hành theo Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 
29 tháng 11 năm 2005 và được sửa đổi bằng 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở 
hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được Quốc hội 
thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009. 
Địa chỉ liên hệ: 
384-386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 
ĐT:  04. 38583069 
Fax: 04. 38588449 
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